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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 
 
 
(11) 28713 
(21) 1-2009-02180 (51) 7 B60K  1/02,  6/26,  6/28,  6/365,  

6/40,  6/442 
(22) 10.03.2008 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/IB2008/000653       10.03.2008 (87) WO/2008/114127 25.09.2008 
(30) MI2007A000528       16.03.2007 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2009 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 PONTEDERA (Pisa), Italy 
(72) MARTINI, Federico (IT), CAPOZZELLA, Paolo (IT), CARMIGNANI, Luca (IT), 

CALEO, Alessandro (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống truyền động và đẩy kết hợp dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền động và đẩy kết hợp dùng cho xe máy bao gồm ít 
nhất một động cơ đốt trong (10) và ít nhất một bánh xe dẫn động (22). Hệ thống này bao 
gồm máy điện thứ nhất (14) được tạo ra có cơ cấu nối cơ học thứ nhất (12) nối với động 
cơ đốt trong (10) và máy điện thứ hai (18) được lắp với máy điện thứ nhất (14) qua cơ 
cấu nối cơ học thứ hai (20) và được lắp với bánh xe dẫn động (22) qua cơ cấu nối cơ học 
thứ hai (20).  
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(11) 28714 
(21) 1-2010-01194 (51) 7 A01N  63/00 
(22) 10.10.2008 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2008/079520 10.10.2008 (87) WO/2009/049160 16.04.2009 
(30) 60/998,754      12.10.2007 US 

12/249,258      10.10.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2011 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICALS NORTH AMERICA, INC  (US) 

One Takeda Parkway Deerfield, IL 60015, USA 
(72) LEE, Ronald, L. (US), VAKILYNEJAD, Majid (CA), MULFORD, Darcy (US), WU, 

Jing-tao (CN), ATKINSON, Stuart (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm dùng để điều trị các rối loạn đường tiêu hoá  

  (57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm dùng để điều trị các rối loạn đường tiêu hoá. Dược phẩm 
này có thể được sử dụng độc lập với việc sử dụng thực phẩm. 
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(11) 28715 
(21) 1-2010-01938 (51) 7 F03D  
(22) 26.07.2010 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH Sơn Tùng Lâm  (VN) 

F10/14 Võ Hữu Lợi, ấp 6 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Trần Thanh Sơn (VN) 
(54) Tháp gió phát điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tháp gió phát điện có các bộ cánh quạt xếp chồng lên nhau theo một 
trục thẳng đứng tạo thành tháp; các bộ cánh này quay quanh trục thẳng đứng đó theo 
chiều ngược nhau do sự tác động của sức gió đã được định hướng và phân chiều bởi hệ 
thống định hướng gió có bộ phận che chắn phía trước và hệ thống khung quay quanh được 
điều chỉnh tự động hướng theo chiều gió nhờ cánh định hướng gió gắn trên đỉnh nóc tháp; 
mỗi bộ cánh dẫn động một bộ phát điện quay và phát ra điện năng, các bộ phát điện này 
tạo được nối nối tiếp hoặc song song với nhau tạo thành hệ thống phát điện đa cực.  
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(11) 28716 
(21) 1-2010-01954 (51) 7 B01D 53/64, B09B 3/00 
(22) 27.07.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2010 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  

(VN) 
334, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(72) Đỗ Quang Trung (VN), Bùi Duy Cam  (VN), Trần Đức Quân  (VN) 
(54) Thiết bị xử lý bóng đèn huỳnh quang thải bỏ 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý bóng đèn huỳnh quang thải bỏ nhằm bảo vệ môi 
trường và tái chế một số vật liệu, thiết bị này bao gồm: bộ phận nghiền bóng đèn và 
buồng phân loại kim loại (1), buồng phân loại thủy tinh (2), buồng phân loại bột huỳnh 
quang (3), hệ thống bể chứa nước rửa tuần hoàn và hấp thụ Hg trong nước rửa (4), cột 
hấp phụ hơi Hg (5), bơm n−ơc (6), bơm chân không tia nước (7), đèn chiếu sáng (8), 
bảng điều khiển (9).  
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(11) 28717 
(21) 1-2010-01981 (51) 7 A01C 7/18, 7/12, 7/20 
(22) 02.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2010 
(71) Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Hoàng Thắng   (VN) 

239 quốc lộ 91, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  
(72) Phạm Hoàng Thắng  (VN) 
(54) Xe phun xịt dung dịch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe phun xịt dung dịch với mục đích làm giảm bớt sự tiêu hao sức 
lao động, nâng cao hiệu quả lao động của người lao động và làm cho xe không bị trơn 
trượt khi đi vào khu vực có nền đất bùn lầy, xe phun xịt dung dịch theo sáng chế bao 
gồm khung xe có thể nâng cao hạ thấp theo yêu cầu sử dụng (1), các bánh xe (2.1), (2.2) 
và (2.3), trực bánh xe (3), trục bánh xe (3.1), bình chứa dung dịch cần phun (4), hệ thống 
vòi phun (5), máy bơm dung dịch (6), đầu trục máy bơm dung dịch (7), nắp nạp dung 
dịch (8), ống hút dung dịch cần phun (9), ống bơm dung dịch cần phun (10), puli (11.1), 
(11.2), dây dai (dây cu roa) (12) và cần điều khiển (13).  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
14 

(11) 28718 
(21) 1-2010-01982 (51) 7 A01C 7/18, 7/12, 7/20 
(22) 02.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2010 
(71) Doanh nghiệp tư nhân nhựa Hoàng Thắng   (VN) 

239 quốc lộ 91, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 
(72) Phạm Hoàng Thắng  (VN) 
(54) Máy gieo hạt 

  (57)    Máy gieo hạt theo sáng chế bao gồm một trục chính (1) có hai bánh xe (2) lắp cố định 
vào hai đầu của nó, các ống chứa hạt (3) có dạng hình sóng máng lồi lõm và được làm 
thon dần về hai đầu của nó khép kín với trục chính (1), phần giữa nêu trên có các lỗ gieo 
hạt (4) được tạo ra cách đều nhau trên chu vi lồi của ống chứa hạt (3) và có trang bị cửa 
nạp hạt (5), có nấp đậy (6). Các ống chứa hạt (3) được lắp cố định dọc theo trục chính 
(1) và càng kéo (7) được lắp có thể xoay quanh trục chính (1) hoặc bánh xe (2) được kết 
nối với chu kỳ quay của máy động cơ (8) nhờ bộ phận biến tốc (9) thay cho sức người để 
giảm sức lao động cho người vận hành máy, trên ống chứa hạt (3) hoặc trên nấp đậy (6) 
có tạo gờ dạng mũi tàu hoặc dạng hình tam giác (11).  
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(11) 28719 
(21) 1-2010-02007 (51) 7 G09F 5/00 
(22) 04.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2010 
(75) Trần Thông Minh   (VN) 

106/27 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Khay trưng bày sản phẩm 

  (57)     Sáng chế đề xuất khay nmg bày sản phẩm gồm có: một gờ chặn hình chữ nhật nằm 
ngang được làm bằng vật liệu nhựa cứng trong suốt hoặc có thể cho ánh sáng xuyên qua 
được có thân rỗng để chứa bộ đèn chiếu sáng nhấp nháy, trên bề mặt trước và mặt trên 
của gờ chặn có dán các thông tin quảng cáo sản phẩm, phía trước gờ chặn có bố trí khay 
đựng sản phẩm dùng thử hoặc một thiết bị tạo mùi thơm của sản phẩm, mặt sau của gờ 
chặn nối với một tấm phẳng có tác dụng như đế đựng sản phẩm.  
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(11) 28720 
(21) 1-2010-02040 (51) 7 B32B  3/04 
(22) 09.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2010 
(75) JUAN-CHING CHOU  (TW) 

5F.-1, No. 8, Sec. 3, Shuangsh Rd., Banchiau City, Taipei County, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất dải chất dẻo 

  (57)    Sáng chế để cập đến quy trình sản xuất dải chất dẻo bao gồm các bước: (1) bước cung 
cấp các sợi: móc các sợi vào giá móc sợi và cấp vào trong máy ép đùn; (2) bước ép đùn: 
vật liệu chất dẻo PVC được dính chặt bên ngoài các sợi để tạo ra vật liệu thô; (3) bước 
làm nguội lần thứ nhất bằng nước: liệu chất dẻo PVC được nguội và hóa cứng để được 
dính ổn định bên ngoài các sợi; (4) bước quay guồng theo chiều thuận: vật liệu thô được 
quay guồng theo chiều kim đồng hồ; (5) bước quay guồng theo chiều ngược: vật liệu thô 
được quay guồng ngược chiều kim đồng hồ; (6) bước nung nóng: nung nóng vật liệu 
thô, sao cho các sợi nhỏ được tạo ra trên bề mặt của vật liệu thô; (7) bước làm nguội lần 
thứ hai bằng nước: vật liệu thô được làm nguội lần thứ hai, sao cho các sợi nhỏ được kết 
dính trên vật liệu thô, nhờ đó tạo ra dải chất dẻo, bề mặt của sợi này được tạo ra bởi 
nhiều sợi nhỏ.  
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(11) 28721 
(21) 1-2010-02050 (51) 7 B65G  47/00 
(22) 10.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2010 
(71) SMS LOGISTIKSYSTEME GMBH  (DE) 

Obere lndustriestraBe 8, 57250 Netphen, Germany 
(72) DREISBACH, Gunther (DE), FINGERLE, Bernd-Uwe (DE), KLElN, Bernd (DE), 

BUDENBENDER, Bernd (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị vận chuyển các cuộn tấm kim loại trên các giá đỡ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị được sử dụng ở đầu ra của thiết bị cán và cuộn dải kim loại 
để vận chuyển các cuộn kim loại dạng dải có trọng lượng lớn được tạo ra bởi thiết bị 
này, bao gồm một hệ thống để luân chuyển, các giá đỡ (4) được nạp tải trước và các dãy 
lăn (8); mỗi giá đỡ có hai dầm dọc (11) được bố trí cách quãng và các bàn trượt (13) để 
đỡ cuộn kim loại nối giữa chúng và tạo thành các mặt đỡ (15) đối nhau kéo dài theo một 
góc đỡ (7), các giá đỡ (4, 104, 204, 304) để vận chuyển cuộn kim loại nóng (5) có các 
dầm dọc (11,111, 211, 311) có các kết cấu (18, 20, 23) được tạo ra để bù trừ các biến 
dạng theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang do tải trọng và nhiệt lượng gây ra.  
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(11) 28722 
(21) 1-2010-02053 (51) 7 C07K  16/28, A61K  39/395, A61P  

29/00, C12N  15/09 
(22) 04.12.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2009/070376      04.12.2009 (87) WO/2010/064697 10.06.2010 
(30) PCT/JP2008/072152     05.12.2008 JP 

PCT/JP2009/054941     13.03.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2011 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543 Japan 
(72) KURAMOCHI, Taichi (JP), KASUTANI, Keiko (JP), OHYAMA, Souhei (JP), 

TSUNODA, Hiroyuki (JP), lGAWA, Tomoyuki  (JP), TACHIBANA, Tatsuhiko  (JP), 
SHIRAIWA, Hirotake (JP), ESAKI, Keiko  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng NR10 và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng NR-10 có hoạt tính trung hòa NR10 hiệu quả. 
Kháng thể kháng NR-10 được đề cập theo sáng chế là hữu dụng, chẳng hạn, là được 
phẩm để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh viêm.  
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(11) 28723 
(21) 1-2010-02057 (51) 7 B66B  1/46,  1/50,  11/02,  1/46 
(22) 10.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2010 
(71) JIN QIANG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED  (TW) 

1FL., No. 10, Ho Din Rd., Chung-Li City, Taoyuan Hsien, Taiwan 
(72) Yu-Lin HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bảng điều khiển dùng cho thang máy có lắp điện thoại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bảng điều khiển dùng cho thang máy (20) có lắp điện thoại (23) 
chứa vỏ (21) để cho phép mở quay được và gồm một mặt vận hành (24) có các nút để 
điều khiển thang máy di chuyển lên trên và xuống dưới; tấm (22) được cố định trong 
thang máy (30) và gồm điện thoại (23) để gọi trợ giúp, trong đó các nút gồm có một nút 
mở (241), một nút đóng (242), các nút tầng (243 ), một nút cảnh báo (244), một nút đàm 
thoại nội bộ (245), và một màn hình hiển thị (246), sao cho khi người sử dụng bị nhốt 
trong thang máy do thang máy hỏng, họ quay vỏ (21) ra phía ngoài sao cho các chi tiết 
ăn khớp chi tiết ăn khớp tách ra khỏi các chi tiết chặn của tấm (22) để mở nhanh vỏ (21), 
và sau đó người sử dụng cầm lấy tai nghe (23) để gọi trợ giúp.  
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(11) 28724 
(21) 1-2010-02083 (51) 7 C07D 313/00, 493/00, C07C 33/00, 

C07B 57/00, A61K 31/335 
(22) 12.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2010 
(71) Viện hoá học các hợp chất thiên nhiên   (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) PGS.TS.Hoàng Thanh Hương  (VN), PGS.TS Phan Văn Kiệm  (VN), GS.TS Châu Văn 

Minh  (VN), Th.s Nguyễn Xuân Cường  (VN), Th.s Đỗ Thị Thảo  (VN), Th.s Trần 
Hồng Quang (VN), Th.s Trần Thu Hà (VN), PGS.TS Phạm Quốc Long (VN), TS. 
Nguyễn Hoài Nam (VN), TS. Nguyễn Tiến Đạt (VN) 

(54) Hợp chất (1S,2S,3E,7S,8S,11E,15S)-1,15,7,8- diepoxy-3,11-cembradien-
16,2-olit (laevigatol A) và phương pháp chiết hợp chất này từ 
loài san hô mềm Lobophytum laevigatum 

  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất (1S,2S,3E,7S,8S,11E,15S)-1,15,7,8-điepoxy-3,11-
cembrađien-16,2-olit (laevigatol A) và phương pháp chiết hợp chất này từ loài san hô 
mềm Lobophytum laevigatum ở Việt Nam. Hợp chất laevigatol A này có hoạt tính 
kháng mạnh cả tám dòng tế bào ung thư thử nghiệm, đó là tế bào ung thư biểu mô người 
(KB), tế bào ung thư phổi người (LU-1), tế bào ung thư phổi người di căn mạnh (LLC), 
ung thư gan người (HepG2), tế bào ung thư gan chuột (Hepal c1c7), tế bào ung thư vú 
người (MCF7), tế bào ung thư tiền liệt tuyến người (LNCaP) và tế bào ung thư máu cấp 
tính (HL60). Phương pháp theo sáng chế là rất hữu ích trong việc làm cơ sở khoa học 
cho những nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra các dược phẩm điều trị bệnh ung thư chứa 
hợp chất này cũng như các dẫn xuất của nó.  
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(11) 28725 
(21) 1-2010-02093 (51) 7 F23Q 2/00 
(22) 12.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2010 
(75) LEI HOU CHONG   (CN) 

Flat/Rm 1304, 13/F, Trust CTR 912-914 Cheung Sha Wan RD KL.  
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bật lửa ga dùng đá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bật lửa dùng để hút thuốc lá, bật lửa này có kết cấu đơn giản và dễ 
sử dụng. Sáng chế bao gồm tắm chắn lửa (1), cụm van, chạc bánh xe (2), bánh xe đánh 
lửa (3), viên đá lửa (4), lò xo giữ đá lửa (5) và hai bánh xe bên (6), hộp chứa ga (7), nắp 
hộp (8), vòi phun (9), cơ cắu điều chỉnh ngọn lửa (10), cần nhả ga (11) và van ga (12). 
Nắp hộp chứa ga (8) được gắn chặt lên hộp chứa ga (7), bề mặt phía trên của nắp hộp (8) 
này là ngang bằng với bể mặt phía trên của hộp chúa ga (7). Chạc bánh xe (2) được cố 
định trên nắp hộp chứa ga (8) qua mồi lắp ráp có độ dôi. Tắm chắn lửa (1) được lắp lên 
phía trên bật lửa qua mối lắp ráp kiểu sập với chạc bánh xe (2) và che quanh hầu hết 
chạc bánh xe (2) trong khi chỉ che một phần nhỏ quanh hộp chứa ga (7). 
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(11) 28726 
(21) 1-2010-02107 (51) 7 E04C  
(22) 16.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2010 
(71) Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Kim Tơ   (VN) 

Ngã 3 Lò Vôi, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
(72) Lê Văn Tơ  (VN) 
(54) Quy trình sản xuất bê tông nhẹ 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất bê tông nhẹ, với mục đích là sản xuất được loại bê 
tông thân thiện với môi trường, có trọng lượng nhẹ nhưng độ cứng cao, chống thấm, tính 
cách âm, cách nhiệt tốt, thời gian thi công nhanh chóng và ứng dụng linh hoạt, quy trình 
này bao gồm các bước : tạo bọt, trộn hồ vữa, trộn vữa bê tông bọt, đổ khuôn, tháo 
khuôn, kiểm tra và đóng gói sản phẩm.  
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(11) 28727 
(21) 1-2010-02163 (51) 7 C04B  18/24 
(22) 19.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2010 
(71) 1. MEI-LI HOU   (TW) 

4F., No. 458, Daye Rd., Beitou Dist., Taipei City, Taiwan 
2. TSAI-CHU HUANG   (TW) 
4F., No.456, Daye Rd., Beitou Dist., Taipei City, Taiwan  

(72) Chao-Lung HWANG  (TW), Lee-Kuo LIN  (TW), Wei-Sheng WU  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bê tông chứa tro từ trấu 

  (57)    Sáng chế đề xuất bê tông chứa tro từ trấu được tạo ra bằng cách trộn tro từ trấu theo tỷ lệ 
định trước với hỗn hợp xi măng sao cho lượng xi măng sử dụng giảm đi và do đó chi phí 
giảm đi. Điều này còn có hiệu quả là tái sử dụng chất thải nhằm mục đích làm giảm 
lượng cacbon, bảo vệ môi trường, và bảo vệ trái đất.  
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(11) 28728 
(21) 1-2010-02164 (51) 7 B28C  7/04 
(22) 19.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2010 
(71) 1. MEI-LI HOU  (TW) 

4F., No.458, Daye Rd., Beitou Dist., Taipei City, Taiwan  
2. TSAI-CHU HUANG   (TW) 
4F., No.456, Daye Rd., Beitou Dist., Taipei City, Taiwan  

(72) Chao-Lung HWANG  (TW), Lee-Kuo LIN  (TW), BUI LE ANH TUAN  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hỗn hợp đặc để sản xuất bê tông chứa tro của vỏ trấu 

  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp đặc để sản xuất bê tông chứa tro của vỏ trấu (RHA: rice husk 
ash), hỗn hợp đặc này bao gồm:  
- tro của vỏ trấu sau khi được đốt; và  
- hỗn hợp xi măng gồm xi măng, các cốt liệu thô, các cốt liệu mịn, và nước, trong đó, 
lượng từng thành phần cấu tạo trong hỗn hợp đặc này được xác định bằng cách sử dụng 
đường cong Fuller và số liệu phân tích sàng để tính toán tỷ lệ giữa các lượng cốt liệu 
thô, cốt liệu mịn và RHA cần sử dụng; lựa chọn cấu trúc lèn hạt mong muốn để xác định 
tỷ trọng xốp khô lớn nhất; tính toán thể tích trống, không chứa cốt liệu thô và cốt liệu 
mịn cần dược làm đầy; và thiết lập tỷ lệ nước/chất kết dính.  
Với hỗn hợp đặc này, lượng xi măng cần sử dụng được làm giảm, phế thải có thể được 
dùng lại, và tính dễ đúc và độ bền của bê tông được cải thiện.  
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(11) 28729 
(21) 1-2010-02177 (51) 7 C23C  4/00,  4/12,  24/00 
(22) 20.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2010 
(75) Đinh Văn Chiến  (VN) 

459 Trương Định, Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Phương pháp phun nổ xử lý bề mặt kim loại để phục hồi chi tiết 

máy bị mài mòn 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp phun nổ để phục hồi chi tiết bị mài mòn, trong đó phương 

pháp phun nổ này gồm các bước:  
- Chuẩn bị bề mặt kim loại bằng cách làm sạch, tạo nhám;  
- Chuẩn bị vật liệu phun;  
- Kiểm tra hệ thống thiết bị phun nổ;  
- Thực hiện việc phun nổ, khác biệt ở chỗ tốc độ phun nằm trong khoảng 800 đến 
1200m/s; lưu lượng phun nằm trong khoảng từ 400 g/s đến 500g/s  và khoảng cách tính 
từ đầu súng phun đến bề mặt kim loại cần xử lý nằm trong khoảng từ 100 mm đến 250 
mm;  
- Gia công nhiệt;  
- Gia công cơ khí;  
- Làm sạch sản phẩm; và  
- Kiểm tra chất lượng lớp phủ.  
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(11) 28730 
(21) 1-2010-02200 (51) 7 B32B  27/00, C08K  3/00,  5/00 
(22) 24.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2010 
(71) 1. LEE CHI-WEN   (TW) 

5F-No. 23, Shueiyuan Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 100, Taiwan  
2. KUO TIEN-CHAl    (TW) 
2F, No. 8, Aly. 40, LN. 163, Sec. 5, Yanping N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103 
Taiwan 
3. CHOU JUAN-CHING   (TW) 
No. 399, Sec. 1, Yuanda Rd., Yuanlin Township, Chuanghua County 510 Taiwan 

(72) LEE CHI-WEN   (TW), KUO TIEN-CHAl  (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nhựa phức hợp và phương pháp chế tạo nhựa này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nhựa phức hợp và phương pháp chế tạo nhựa này. Nhựa phức hợp 
bao gồm các chất độn, bọt polyuretan cứng và lớp vỏ ngoài. Các chất độn được làm chìm 
trong và bao bọc bởi bọt polyuretan cứng. Lớp vỏ ngoài bao bọc bọt polyuretan và các 
chất độn. Lớp vỏ ngoài có độ cứng và độ mài mòn xác định để bảo vệ bọt polyuretan 
cứng bên trong này. 
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(11) 28731 
(21) 1-2010-02203 (51) 7 A47G  
(22) 24.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2010 
(75) Phạm Trần Thy Thương  (VN) 

73/2/21 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Giá phơi cảm ứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phơi cảm ứng được sử dụng làm giá phơi quần áo, vật dụng vận 
hành tự động dùng cảm biến, bao gồm mặt cảm ứng (01); vi xử lý (20) điều khiển môtơ 
(06) cùng các cơ cấu ròng rọc (02), (05); thanh kim loại hình vuông rỗng (08); thanh 
kim loại tròn rỗng (09); dây cáp truyền tải (10); dây điều khiển cuộn vải che mưa (11); 
dây định vị vòng treo quần áo (12); vòng nhựa để treo móc quần áo (13); vòng nhựa 
trượt đẩy móc quần áo ra, vào (14); giá giữ thăng bằng cuộn vải che mưa với giá phơi 
(15); vải che mưa (16). Giá phơi cảm ứng được vận hành tích cực theo thời tiết thông qua 
mặt cảm ứng (1) truyền tín hiệu cho vi xử lý (20) điều khiển; quần áo, vật dụng sẽ tự 
động được cất vào tủ và được che lại bởi vải che khi trời mưa, tối hay ngược lại quần áo, 
vật dụng tự động được đưa ra phơi khi trời sáng, khô ráo.  
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(11) 28732 
(21) 1-2010-02579 (51) 7 C12N  15/00, A61L  27/00, C07K  

14/47, C12N  15/09 
(22) 19.03.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2009/055489      19.03.2009 (87) WO2009/116639 24.09.2009 
(30) 2008-071065      19.03.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2011 
(71) SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410046 Japan 
(72) NAKAJIMA, Takeshi (JP), AZUMA, Mitsuyoshi (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Polypeptit của lacritin, tác nhân thúc đẩy sự bám dính tế bào 

và phương pháp thúc đẩy sự bám dính tế bào 
  (57)    Sáng chế đề cập đến một polypeptit của lacritin, nó có khả năng thúc đẩy sự bám dính 

giữa tế bào và khuôn nền ngoại bào và một polypeptit có một đoạn trình tự của lacritin, 
nó có tác dụng thúc đẩy sự tiết nước mắt.  
Sáng chế đề cập đến một polypeptit bao gồm trình tự axit amin của SEQ ID NO:1, nó là 
một đoạn trình tự đặc trưng của lacritin và có độ dài axit amin không lớn hơn 70 gốc. 
Polypeptit của sáng chế có thể thúc đẩy sự bám dính giữa tế bào và khuôn nền ngoại 
bào. Polypeptit của sáng chế có thể thúc đẩy sự tiết nước mắt từ các tế bào nang tuyến 
lệ. Sáng chế còn đề cập đến tác nhân để thúc đẩy sự bám dính tế bào chứa polypeptit 
theo sáng chế và phương pháp thúc đẩy sự bám dính tế bào.  
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(11) 28733 
(21) 1-2010-02713 (51) 7 C12Q  1/32, A61B  5/1464, G01N  

33/573, A61B  10/00,  5/15, G01N  
33/543 

(22) 23.04.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/SE2009/050426 23.04.2009 (87) WO2009/126110 15.10.2009 
(30) 12/101,470      11.04.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2011 
(71) CALMARK SWEDEN AKTIEBOLAG  (SE) 

c/o Mathias Karlsson, Ekasvagen 2, SE-663 91, HAMMARO, Sweden 
(72) KARLSSON, Mathias (SE), HIORT af ORNAS, Sofia (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp đánh giá tình trạng thiếu oxy ở mẫu máu có sẵn 

được lấy từ mô động vật có vú 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đánh giá tình trạng thiếu oxy trong mẫu máu có sẵn 

được lấy từ mô của động vật có vú, bao gồm bước xác định tổng lượng lactat 
dehydrogenaza (LDH) trong huyết tương thu được từ mẫu. Phương pháp này có thể bao 
gồm bước xác định bổ sung K, Mg, Ca, AST, ALT, lactat trong huyết tương và /hoặc 
máu. Nồng độ của một hoặc nhiều LDH, Mg, Ca, AST, ALT, lactat tăng lên là dấu hiệu 
của tình trạng thiếu oxy ở thai nhi.  
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(11) 28734 
(21) 1-2010-03223 (51) 7 C09J  11/06,  5/02,  5/06 
(22) 01.07.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/FR2009/051275  01.07.2010 (87) WO2010/007292 21.01.2010 
(30) 0854833      16.07.2008 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2012 
(71) ARKEMA FRANCE  (FR) 

420, rue d'Estienne d'Orves F-92700 Colombes, France 
(72) D'HERBECOURT, Bruno (FR), EUSTACHE, RenÐ-Paul (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp ghép hai nền bằng keo dính chứa nước và sản 

phẩm nhiều lớp được gắn bằng keo dính này    
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ghép hai nền S1 và S2 bằng cách liên kết bằng keo 

dính chứa nước, ít nhất một trong hai nền này bao gồm vật liệu (TPE-PA) bao gồm ít 
nhất một chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPE) và/hoặc ít nhất một polyamit (PA), keo dính chứa 
nước chứa chất làm tăng cường độ kết dính (P) bao gồm ít nhất một phân tử hữu cơ có ít 
nhất một chức isoxyanat bị chặn bởi việc kết nang của phân tử hữu cơ. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến sản phẩm nhiều lớp được gắn bằng keo dính này.  
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(11) 28735 
(21) 1-2010-03319 (51) 7 H04M  1/00, H04B  5/00 
(22) 13.05.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/043692 13.05.2009 (87) WO 2009/140321 19.11.2009 
(30) 12/122,237      16.05.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2011 
(71) BRIGHTPOINT, INC.  (US) 

7635 Interactive Way, Suite 200, Indianapolis, Indiana 46278, the United States of 
America 

(72) FIVEL, Steven, E. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống thiết bị truyền thông di động, nhỏ gọn có tích hợp 

công nghệ nhận dạng tần số sóng vô tuyến (RFID) thứ nhất và 
môđun nhận dạng thuê bao có tích hợp công nghệ RFID thứ hai, 
quy trình tạo ra hệ thống này và bộ thiết bị bao gồm thiết bị 
truyền thông này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị truyền thông di động, trong đó mỗi thiết bị có hai 
bộ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID), một RFID đi với thiết bị và RFID còn lại đi với 
SIM và quy trình tạo ra hệ thống này. Hệ thống và quy trình lắp ráp/đóng gói được bộc 
lộ cùng với (các) mạng truyền thông của nhà cung cấp dịch vụ bao gồm hệ thống xử lý 
phân phối bán lẻ được cung cấp bao gồm các thiết bị đọc RFID tại các điểm đã chọn 
trong quy trình và hệ thống này. 
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(11) 28736 
(21) 1-2010-03355 (51) 7 B63C 9/08 
(22) 14.12.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2010 
(75) Vũ Tuyên  (VN) 

Số nhà 15, ngõ 1132, đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Phao cứu sinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phao cứu sinh (1) bao gồm vật nổi là các chai nhựa (PET) (3) dung 
tích 1,5 lít, có nắp đậy kín nước; túi liên kết vật nổi (4) bằng vải nilon màu da cam có 
nhiều ngăn đựng chai (5) và ngăn đa dụng (5'), các ngăn may nối tiếp theo kiểu băng 
đạn, cách nhau khoảng (6), mỗi ngăn (5) chứa một chai (PET) (3) là vật nổi nêu trên, 
chai buộc vào túi (4) bằng đoạn dây nhỏ ở miệng ngăn, túi (4) có hai sợi dây (7) luồn 
dọc để cố định phao vào người, hai dây đeo vai (8) may vào túi (4) để khi mặc áo người 
ta vẫn làm việc được, trên dây (8) có còi, giấy bạc phản quang và sóng ra đa; và các vật 
dụng mang theo để duy trì cuộc sống nhiều ngày trên sông, hồ, biển như nước sạch, 
lương thực, đường v.v.. các vật dụng được đóng vào chai PET (3) trước khi cho chai vào 
túi phao (5) hoặc đóng vào ngăn (5') nêu trên.  
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(11) 28737 
(21) 1-2010-03391 (51) 7 A61K  38/22, A61P  9/04, C07K  

14/64 
(22) 15.05.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/044249 15.05.2009 (87) WO2009/140659 19.11.2009 
(30) 61/127,889 16.05.2008 US 

61/190,545 28.08.2008 US 
61/201,240 08.12.2008 US 
61/164,333 27.03.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2011 
(71) CORTHERA, INC.  (US) 

150 Industrial Road, San Carlos, CA 94070, United States of America 
(72) UNEMORl, Elaine (US), TEICHMAN, Sam, L. (US), COTTER, Gad (IL), STEWART, 

Dennis, R. (US), WHITEHOUSE, Martha, Jo (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm chứa relaxin H2 để điều trị chứng khó thở liên 

quan đến suy tim cấp tính  
  (57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa relaxin H2 để điều trị chứng khó thở liên quan đến 

suy tim cấp tính. 
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(11) 28738 
(21) 1-2010-03443 (51) 7 H04R  9/02 
(22) 21.12.2010 (43) 27.02.2012 
(30) 2010-177237 06.08.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(71) FOSTER ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

512 Miyazawa-cho, Akishima-shi, Tokyo 196-8550, Japan 
(72) Yuji SHINAGAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mạch từ dùng cho loa cực nhỏ và loa cực nhỏ sử dụng mạch từ 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất mạch từ có lõi từ được tạo ra từ phần thân từ có chứa phần bản dẹt để 

gắn vào một mặt bên của nam châm dẹt và phần trụ được làm nhô về phía đối diện với 
nam châm này, và phần thân không từ hình trụ bao quanh phần bản dẹt này. Như vậy, có 
thể tạo ra mạch từ mà không cần chất kết dính mặc dù chi tiết này được tạo ra theo 
phương pháp dán và không có lỗ ở tâm của nam châm, và có thể cải thiện mật độ từ 
thông trong khe từ và chỉ cần quy trình lắp ráp đơn giản dựa trên phương pháp ép khít 
mà không cần đục lỗ nào ở nam châm, và có thể tạo ra loa cực nhỏ sử dụng mạch từ này.  
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(11) 28739 
(21) 1-2010-03510 (51) 7 H04R  17/00 
(22) 07.05.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/003134     07.05.2010 (87) WO 2010/137242 02.12.2010 
(30) 2009-124866     25.05.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501 Japan 
(72) Akiko FUJISE (JP), Toshiyuki MATSUMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chuyển đổi âm thanh áp điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển đổi âm thanh áp điện (1) bao gồm khung dưới (78), 
mạch loa dưới (20), khung trên (77), mạch loa trên (10), và phần bao quanh (76). Mạch 
loa trên (10) có màng áp điện (14) trong đó các phần tử áp điện (16, 17), mỗi phần tứ có 
kết cấu trong đó các điện cực dạng tấm dẹt được bố trí trên phía trên và dưới của bộ 
phận áp điện, được lắp trên các mặt trên và dưới của bảng (15). Mạch loa dưới (20) có 
màng áp điện (24) trong đó các phần tử áp điện (26, 27), mỗi phần tử có cùng kết cấu, 
được lắp trên mặt trên và mặt dưới của bảng (25). Các màng áp điện (14, 24) được nối 
với nhau qua các bộ phận nối (74, 75). Khi tác dụng điện áp, các màng áp điện (14, 24) 
bị làm cong theo các hướng đối diện nhau. Nhờ có kết cấu này, thiết bị chuyển đổi âm 
thanh áp điện (1) có sự dịch chuyển tăng lên theo hướng chiều dày của chúng, và nhờ đó 
thu được âm thanh chất lượng cao và tiết kiệm không gian.  
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(11) 28740 
(21) 1-2011-00090 (51) 7 C02F  1/46,  1/461 
(22) 12.01.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2010-181068 12.08.2010 JP 
(71) TECH CORPORATION CO., LTD.  (JP) 

2-6, Mikawa-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, Japan 
(72) Yoshinori NAKAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất nước uống bằng cách điện phân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nước uống bằng cách điện phân sử dụng 
nước đóng chai làm nước nguyên liệu, phương pháp này tạo ra nước có vị cao như nước 
có tính khử cao chứa hydro mà được cho rằng có tác dụng chống oxy hoá. Thiết bị điện 
phân nước uống để sử dụng trong phương pháp này bao gồm chai (1) để cấp nước 
nguyên liệu, bơm (7) mà bơm nước nguyên liệu vào bộ phận lọc (2), bộ phận điện phân 
(3) bao gồm bộ điện phân mà phân ly nước nguyên liệu đã lọc bằng cách điện phân, van 
lựa chọn đường trộn (4) mà trộn, với nước đã được xử lý điện phân, nước xả được xả ra 
khỏi bộ phận lọc, hoặc trộn nước xả với nước nguyên liệu chưa lọc, thùng chứa (5) trong 
đó nước đã được xử lý điện phân được lưu giữ và làm nguội, và van nạp (6) để lấy nước 
vào thùng chứa nước.  
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(US), CORDlER, Wendy (US), RAGHUNATHAN, Gopalan (US), TEPLYAKOV, 
Alexey, V. (US), HYUN, Linus (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể kháng intơlơkin-13 và dược phẩm chứa kháng thể 

này 
  (57)      Sáng chế đề xuất kháng thể kháng intơlơkin-13 và dược phẩm chứa kháng thể này. 
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1700 Owens St., Suite 515, San Francisco, CA 94158, United States of America 
(72) LANZAVECCHIA Antonio (IT), MACAGNO Annalisa (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể trung hoà virut cự bào nhiễm trên người và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể trung hòa virut cự bào nhiễm trên người và dược phẩm 

chứa chúng. 
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(72) COUTURE, Manon (CA), VÐZINA, Louis-Philippe (CA), LANDRY, Nathalie (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phần tử giống virut bao gồm phân tử hemagglutinin virut 

cúm, phương pháp sản xuất phần tử giống virut và chế phẩm 
chứa phần tử này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tổng hợp các phần tử giống virut cúm (các VLP) trong 
cây hoặc một phần của cây. Phương pháp gồm sự biểu hiện protêin cúm HA mới trong 
cây hoặc sự tinh chế nó. Sáng chế cũng đề xuất VLP bao gồm protêin cúm HA và lipit 
của cây. Sáng chế còn đề xuất axit nucleic mã hóa HA cúm được cải thiện cũng như các 
vectơ. Các VLP có thể được sử dụng để bào chế các vắcxin cúm, hoặc có thể được sử 
dụng để nâng cao chất lượng các vắcxin hiện nay.  

  
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
40 
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(21) 1-2011-00512 (51) 7 A23L  1/053,  1/36 
(22) 27.07.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/051865 27.07.2009 (87) WO2010/012000 28.01.2010 
(30) 61/083,808      25.07.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2012 
(71) TIC GUMS, INC.  (US) 

4609 Richlynn Drive, Belcamp, MD 21017, United States of America 
(72) NIETO Marceliano B. (US), ANDON Greg (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế chất thay thế gôm arabic và phương 

pháp sử dụng chất thay thế gôm arabic này để dùng trong 
các ứng dụng bao phủ, sản xuất bánh kẹo, kết dinh thực 
phẩm/dược phẩm và phủ ngoài, bao hương liệu, các màng ăn 
được và in litô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chất thay thế gôm arabic và phương pháp sử 
dụng chất thay thế gôm arabic này để sử dụng trong nhiều ứng dụng như các ứng dụng 
trong thực phẩm, dược phẩm, và công nghiệp. 

Cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chất thay thế gôm arabic, chất 
thay thế một phần gôm arabic hoặc chất độn cho gôm arabic để sử dụng trong các ứng 
dụng bao phủ, sản xuất kẹo, phủ ngoài và kết dính. Phương pháp này bao gồm bước 
chọn chất tạo màng khỏe (then chốt) cấu thành từ polysacarit thiên nhiên và/hoặc 
polysacarit cải biến với lượng nằm trong khoảng từ 0,1% tới 10% tổng lượng hỗn hợp, 
hoặc được sử dụng với mức sao cho trong ứng dụng cuối nó chiếm lượng tương đương 
với khoảng từ 0,1 tới 10% lượng gôm arabic thường được sử dụng, cho dù gôm arabic có 
được sử dụng hay không.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2011 
(71) A. SCHULMAN, INC.  (US) 

Corporate Headquarters, 3550 West Market Street, Akron, OH 44333, United States of 
America 

(72) MACINNIS, Kari, L. (US), WIDYA, Tomy (ID) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm và vật dụng chứa polyme có mùi vị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quá trình tối ưu hóa chế phẩm polyme có mùi vị và phương pháp 
sản xuất chế phẩm này. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến chế phẩm polyme có mùi vị 
chứa "chất làm tăng mùi vị" riêng biệt hoặc ở dạng kết hợp với các chất tạo mùi vị khác, 
cũng như đến vật dụng polyme được làm từ chế phẩm này, trong đó, các vật dụng này 
không có được dự định để sử dụng, nhai, tiêu hủy một cách đáng kể hoặc hoà tan một 
phần hoặc toàn bộ để giải phóng hương vị.  
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(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, Germany 

(72) HUANG, David (US), STEINMANN, Gerhard Gustav (DE), STERN, Jerry O. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm kết hợp chứa chất ức chế enzym HCV NS3 proteaza, 

interferon và ribavirin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm kết hợp có tác dụng điều trị bệnh bao gồm (a) hợp chất 

(1) hoặc muối dược dụng của nó, (b) interferon alpha và (c) ribavirin. Hợp chất (1) là 
chất ức chế có hiệu lực và có tính chọn lọc của enzym HCV NS3 proteaza. Dược phẩm 
theo sáng chế có tác dụng điều trị tình trạng lây nhiễm HCV hoặc làm thuyên giảm một 
hoặc nhiều triệu chứng của nó ở bệnh nhân.   
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(71) THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK  

(US) 
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(72) KITAJEWSKI Jan (US), SHAWBER Carrie (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Protein dung hợp chứa peptit tín hiệu và đoạn lặp EGF 1-X của 

protein thể Notch3 ở người 
  (57)     Sáng chế đề xuất protein dung hợp chứa peptit tín hiệu, các đoạn lặp EGF1-X của miền 

ngoại bào của protein thể Notch3 ở người, trong đó X là số nguyên bất kỳ nằm trong 
khoảng từ 12 đến 34, và phần Fc của kháng thể gắn kết với nó. Sáng chế cũng đề xuất 
protein dung hợp với lượng hữu hiệu để điều trị cho vật chủ có khối u, để ức chế tăng 
sinh mạch máu ở vật chủ, để điều trị cho vật chủ có ung thư buồng trứng, và để điều trị 
cho vật chủ có rối loạn chuyển hoá. Sáng chế còn đề xuất protein dung hợp nêu trên để 
dùng cho việc bào chế dược phẩm dùng để điều trị cho vật chủ có khối u và để ức chế 
tăng sinh mạch máu ở vật chủ.  
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(72) UNKEFER, Pat J. (US), ANDERSON, Penelope S. (US), KNIGHT, Thomas J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Cây chuyển gen có đặc tính sinh trưởng được tăng cường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cây chuyển gen biểu hiện tốc độ sinh trưởng gia tăng đáng kể, hiệu 
suất hạt và quả lớn hơn, ra hoa sớm hơn và thụ phấn hơn, sử dụng nitơ hiệu quả hơn, 
tăng chống chịu đối với điều kiện độ mặn cao, hiệu suất sinh khối gia tăng. Theo một 
phương án, sáng chế đề xuất cây chuyển gen được thao tác để biểu hiện quá mức 
glutamin phenylpyruvat transaminaza (GPT) và glutamine syntheza (GS). Cây chuyển 
gen kép GPT và GS theo sáng chế thể hiện đặc tính sinh trưởng gia tăng ổn định, trong 
đó các dòng thế hệ T0 thể hiện sự gia tăng sinh khối so với các loại kiểu dại từ 50% đến 
300%. Các thế hệ của một số cây chuyển gen kép tạo ra từ việc thụ phấn chéo và/hoặc 
thụ phấn trong cùng một cây thường tốt hơn có sinh khối gia tăng gấp bốn lần so với cây 
kiểu dại.  
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(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị bệnh liên quan đến beta-amyloit và 

synuclein và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dùng để điều trị bệnh liên quan đến beta-amyloit và 

synuclein và dược phẩm chứa chúng. 
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Dụng cụ y tế phân phối qua da 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống, dụng cụ, và phương pháp cấp nguồn và/hoặc điều khiển 
dụng cụ phân phối qua da được điều khiển bằng điện hoặc được dẫn động bằng điện sử 
dụng chặn từ trường, như đĩa sắt chẳng hạn, giữa bộ phận khớp nối từ tính và ắc quy để 
chống lại những ảnh hưởng bất lợi bộ phận khớp nối từ tính trên ắc quy.  
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(72) ORKIN, Stuart, H. (US), SANKARAN, Vijay, G. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp gia tăng nồng độ hemoglobin bào thai, chế phẩm 

chứa chất ức chế BCL11A để làm gia tăng nồng độ hemoglobin 
này và phương pháp xác định chất ức chế BCL11A. 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp gia tăng nồng độ hemoglobin bào thai (HbF) trong 
nguyên bào tạo máu ex vivo hoặc in vitro nhờ chế phẩm chứa chất ức chế BCL11A như 
ARN gây nhiễu và kháng thể. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa chất ức 
chế BCL11A và phương pháp xác định chất ức chế này.  
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(71) DIAMOND INNOVATIONS, INC.  (US) 
6325 Huntley Road, Worthington, OH 43086, United States of America 

(72) DUMM, Timothy, F. (US), NG, Kan-yin (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hạt kim cương đơn tinh thể có bề mặt định hình, hạt kim cương 

đa tinh thể, phương pháp tạo ra hạt nhám biến đổi, dịch huyền 
phù và phương pháp mài bóng vật liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt kim cương đơn tinh thể có bề mặt định hình, trong đó độ nhám 
bề mặt của hạt thấp hơn khoảng 0.95. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra hạt 
nhám biến đổi, bao gồm việc tạo ra nhiều hạt nhám, tạo ra lớp tráng phản ứng trên hạt 
này, gia nhiệt hạt tráng này, và thu hồi hạt nhám biến đổi. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
xuất hạt kim cương đa tinh thể có độ nhám bề mặt của hạt thấp hơn 0,95. Sáng chế đề 
xuất phương pháp mài bóng vật liệu và phương pháp tạo ra hạt nhám có hình thái bề mặt 
duy nhất và dịch huyền phù chứa các hạt kim cương đơn tinh thể.  
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(11) 28753 
(21) 1-2011-01034 (51) 7 D06F  55/00,  55/02 
(22) 20.04.2011 (43) 27.02.2012 
(30) PI2010004010 25.08.2010 MY 
(71) PERUSAHAAN CEMERLANG RAYA SDN BHD  (MY) 

Lot 2, Jalan R2/3, Rawang Integrated Industrial Park, Off Jalan Batu Arang, 48000 
Rawang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(72) TAN Kim Chuan (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ kẹp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ kẹp (100) bao gồm cặp tay kẹp (12) tạo ra hõm kẹp (13), 
cặp đoạn uốn cong (14) được nối với tay kẹp (12), cho phép tay kẹp (12) mở rộng ra, tay 
cầm hình chữ U (15) được nối trực tiếp với đoạn uốn cong (14), chi tiết dẫn (18) được 
tạo ra ở mặt trong của tay cầm hình chữ U (15), nhô ra từ mặt trong của tay cầm hình 
chữ U (15), khe (19) được tạo ra ở mặt trong của tay cầm có thể ăn khớp với chi tiết dẫn 
(18) để tránh sự lệch khớp của tay kẹp (12) trong quá trình sử dụng và hõm (16) nằm ở 
phần bên trong của tay cầm hình chữ U (15).  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
50 

(11) 28754 
(21) 1-2011-01108 (51) 7 C12P  21/06 
(22) 30.10.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/062813 30.10.2009 (87) WO/2010/051470 06.05.2010 
(30) 61/109,974 31.10.2008 US 

61/161,860 20.03.2009 US 
61/165,100 31.03.2009 US 
61/173,686 29.04.2009 US 

(71) CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC.  (US) 
800/850 Ridgeview Drive Horsharn, PA 19044, US. 

(72) CUNNINGHAM, Mark (US), SAN MATEO, Lani (US), TEPLYAKOV, Alexey (RU), 
HEERlNGA, Katharine (US), FENG, Yiqing (US), TENG, Fang (US), SWEET, 
Raymond  (US), LUO, Jinquan (US), WU, Sheng-jiun (US), RUTZ, Mark (US), 
SARISKY, Robert, T. (US), RAUCHENBERGER, Robert (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể liên kết thụ thể giống Toll 3, polynucleotit mã 

hóa kháng thể này và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể liên kết với thụ thể tương tự Toll 3, polypeptit mã hoá 

kháng thể này và dược phẩm chứa kháng thể này. 
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(11) 28755 
(21) 1-2011-01163 (51) 7 C07K  14/575, A61K  38/22, C07K  

16/18, C12N  15/12 
(22) 04.11.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/063276 04.11.2009 (87) WO/2010/053990 14.05.2010 
(30) 61/111,233      04.11.2008 US 

61/178,890      15.05.2009 US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 
(72) Ronald V. Swanson (US), Peter Gengo (US), Nigel P. Shankley (US), Veronica Moreno 

(US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Peptit có hoạt tính chủ vận đối với thụ thể hormon giải phóng 

corticotrophin typ 2, thể tiếp hợp của peptit này và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến peptit có hoạt tính chủ vận đối với thụ thể hormon giải phóng 
corticotrophin typ 2, thể tiếp hợp của peptit này và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 28756 
(21) 1-2011-01173 (51) 7 A61Q  5/02,  5/12, A61K  8/04,  

8/46,  8/42, A01K  8/37, A61K  8/34,  
8/41,  8/73 

(22) 09.10.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2009/063173 09.10.2009 (87) WO 2010/052093 14.05.2010 
(30) 08168599.2      07.11.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Micheal James COOKE (GB), Thuy-Anh PHAM (FR), Andrew Malcolm MURRAY 

(GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dầu gội đầu dưỡng tóc chứa pha gel dưỡng chứa nước ở dạng 

bọt khí và quy trình điều chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất đến chế phẩm dầu gội đầu dưỡng tóc chứa pha làm sạch và pha gel 

dưỡng chứa nước chứa một chất hoạt động bề mặt dạng cation chứa từ 16 đến 30 nguyên 
tử cacbon và các bọt khí đa lớp.  
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(11) 28757 
(21) 1-2011-01247 (51) 7 C07D  471/04, A01N  43/90 
(22) 14.10.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2009/063387 14.10.2009 (87) WO/2010/049270 06.05.2010 
(30) 08167850.0      29.10.2008 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) SONG, Dschun (DE), HUPE, Eike (DE), PILGER, Christian (DE), NEWTON, Trevor, 

William (GB), WITSCHEL, Matthias (DE), MOBERG, William, Karl (US), PARRA 
RAPADO, Liliana (ES), QU, Tao (CN), STELZER, Frank (DE), VESCOVI, Andrea 
(IT), SEITZ, Thomas (DE), EHRHARDT, Thomas (DE), KREUZ, Klaus (DE), 
GROSSMANN, Klaus (DE), RElNHARD, Robert (DE), SIMON, Anja (DE), 
NIGGEWEG, Ricarda (DE), SIEVERNICH, Bernd (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyridin, chế phẩm chứa hợp chất pyridin này và 

phương pháp khống chế thực vật không mong muốn bằng cách 
sử dụng hợp chất pyridin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến pyriđin được thế có công thức I  
 

  
 
trong đó các đại lượng biến thiên được định nghĩa theo phần mô tả, muối nông dụng của 
chúng, phương pháp và sản phẩm trung gian để điều chế pyridin có công thức I, dược 
phẩm có chứa chúng và sử dụng chúng làm thuốc diệt cỏ, tức là để khống chế cây hại, và 
cả phương pháp để khống chế thực vật không mong muốn mà bao gồm bước cho lượng 
hữu hiệu để diệt cỏ của ít nhất một hợp chất pyridin có công thức I tác động lên cây 
trồng, hạt giống của chúng/hoặc nơi sinh sống của chúng.  
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(11) 28758 
(21) 1-2011-01299 (51) 7 B42F  
(22) 20.05.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2010-167321 26.07.2010 JP 

2011-007182 17.01.2011 JP 
(71) KANEDA CO., LTD.  (JP) 

9-15, Chuo 2-chome, Ota-ku, Tokyo, Japan 
(72) Kokki KANEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kẹp tài liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kẹp tài liệu bền chắc được làm bằng chất dẻo được tạo ra nhờ quy 
trình đúc đơn. Kẹp tài liệu theo sáng chế bao gồm tấm đứng; tấm đế được nối liền khối 
với mép dưới của tấm đứng dưới dạng bản lề; và tấm đỉnh được nối liền khối với mép 
trên của tấm đứng dưới dạng bản lề; tấm đế có các trụ đỡ được lồng qua các lỗ của các 
tờ giấy; tấm đỉnh có các phân chốt thứ hai được thích ứng để được hãm dưới dạng đàn 
hồi với các phần chốt thứ nhất tương ứng ở các phần đầu của các trụ đỡ; tấm gia cường 
(13) được nối liền khối chắc chắn với mép trên của tấm đứng dọc theo mặt bên dưới của 
tấm đỉnh, theo chiều vuông góc với tấm đứng; các phần lõm có dạng hình chữ U (15) có 
độ rộng tương ứng để tiếp nhận phần đầu trên của trụ đỡ được tạo nên ở mép trước (17) 
của tấm gia cường (13).  
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(11) 28759 
(21) 1-2011-01372 (51) 7 C07K  16/28, A61P  37/08 
(22) 27.10.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/062168 27.10.2009 (87) WO/2010/053751 14.05.2010 
(30) 12/260,307      29.10.2008 US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, USA 
(72) MARTIN, Joel, H. (US), HUANG, Tammy, T. (US), FAIRHURST, Jeanette, L. (US), 

PAPADOPOULOS, Nicholas, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể liên kết đặc hiệu với thụ thể Intơlơkin-4 của người 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể người phân lập hoặc đoạn liên kết kháng nguyên của nó 
mà liên kết đặc hiệu với thụ thể intơlơkin-4 alpha người (hIL-4Rα) với ái lực cao, có khả 
năng ngăn cản hoạt tính của hIL-4 và hIL-13. 
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(11) 28760 
(21) 1-2011-01381 (51) 7 A01N  43/90, A61K  31/519 
(22) 02.11.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/063014  02.11.2009 (87) WO/2010/051549 06.05.2010 
(30) 61/110,497       31.10.2008 US 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) BLANEY, Jeffrey (US), GIBBONS, Paul A. (US), HANAN, Emily (US), 

LYSSIKATOS, Joseph P. (US), MAGNUSON, Steven R. (CA), PASTOR, Richard 
(US), RAWSON, Thomas E. (US), ZHOU, Aihe (US), ZHU, Bing-Yan (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazolopyrimiđin dùng làm chất ức chế JAK và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazolopyriđin dùng làm chất ức chế JAK kinaza có công 

thức Ia, chất đồng phân đối ảnh, chất đồng phân không đối quang hoặc muối dược dụng 
của chúng, trong đó R1, R2, R3 và Z được xác định như trong sáng chế này. Sáng chế 
còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức Ia và chất mang, chất phụ trợ 
hoặc môi trường dẫn thuốc dược dụng để làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh hoặc 
tình trạng bệnh đáp ứng với tác dụng ức chế hoạt tính JAK kinaza ở bệnh nhân.  
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(11) 28761 
(21) 1-2011-01411 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/4162, A61P  

3/10 
(22) 11.11.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/063976 11.11.2009 (87) WO/2010/056708 20.05.2010 
(30) 61/199,179      13.11.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.08.2011 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, United States of America 
(72) BIFTU, Tesfaye (US), CHEN, Ping (US), COX, Jason, M. (US), WEBER, Ann, E. (US)
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất aminotetrahyđropyran dùng làm chất ức chế 

đipeptiđyl peptiđaza-IV để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh đái 
tháo đường và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến aminotetrahyđropyran được thế có công thức cấu tạo (I) là chất ức 
chế của enzym đipeptiđyl peptiđaza-IV và là hữu dụng trong điều trị hoặc ngăn ngừa 
bệnh do enzym đipeptiđyl peptiđaza-IV gây ra, như bệnh đái tháo đường và cụ thể là 
bệnh đái tháo đường typ 2. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này, hợp 
chất và dược phẩm này để sử dụng trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị các bệnh do 
enzym ®ipepti®yl pepti®aza-IV gây ra.  
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(11) 28762 
(21) 1-2011-01420 (51) 7 C11D  17/04,  3/00, B65D  51/24,  

47/20 
(22) 26.11.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2009/065881 26.11.2009 (87) WO 2010/066585 17.06.2010 
(30) 08171246.5      10.12.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Paul Anthony ANDERSON (GB), Tamara Marie ROSS (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Sản phẩm dưỡng vải, quy trình bảo quản và quy trình dưỡng 

vải sử dụng sản phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm dưỡng vải được đóng hộp chứa một chế phẩm dưỡng vải 

có tính chảy chứa từ 0,5% đến 40% trọng lượng ít nhất một hợp chất amoni bậc bốn 
không bão hòa, chế phẩm nói trên được chứa trong hộp phân phối có đáy mà bao gồm 
(i) một bình chứa có thể biến dạng trong đó chế phẩm dưỡng vải được bảo quản với phần 
rỗng; và (ii) một thiết bị phân phối được đặt ở đáy bình chứa để trong vị trí bị đảo ngược 
chế phẩm dưỡng vải có tính chảy ở bên dưới phần rỗng và bên trên thiết bị phân phối.  
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(11) 28763 
(21) 1-2011-01453 (51) 7 A61K  41/00,  31/728,  31/4166, 

A61P  17/02, A61K  31/7008 
(22) 06.11.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/CA2009/001608  06.11.2009 (87) WO 2010/051636 14.05.2010 
(30) 61/112,235       07.11.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2011 
(71) KLOX TECHNOLOGIES INC.  (CA) 

759 Square Victoria, Suite 224, Montreal, Quebec H2Y 2J7, Canada 
(72) PIERGALLINI , Remigio (IT), LOUPIS, Nikolaos (GR), BELLINI, Francesco (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm làm liền vết thương chứa chất oxy hóa và chất 

quang hoạt 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm làm liền vết thương chứa ít nhất một oxy hoá, ít nhất một 

chất quang hoạt có thể hoạt hoá chất oxy hoá, và ít nhất một yếu tố làm liền vết thương 
được chọn từ axit hyalorinic, glucosamin và alantoin, cùng với chất mang dược dụng.  
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(11) 28764 
(21) 1-2011-01481 (51) 7 H02J  3/38,  3/32,  3/46 
(22) 12.03.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2009/054814       12.03.2009 (87) WO/2010/103650 16.09.2010 
(71) VPEC, INC.  (JP) 

1-13-1202, Shiroganedai 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 1050071, Japan  
(72) KOYANAGI, Kaoru (JP), NAGATA, Satoshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống điện năng AC được phân phối tự trị 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống điện được phân phối tự trị dòng xoay chiều (AC), trong đó 
điện được lưu trữ trong thiết bị lưu trữ điện một chiều (DC) được biến đổi bởi bộ biến 
đổi kết lưới tự trị thành điện AC được tiêu thụ bởi các thiết bị tiêu thụ điện trong hệ 
thống AC và điện cần để lưu trữ cũng có thể được cung cấp. Trong hệ thống điện theo 
sáng chế, nhiều hộ tiêu thụ điện, mỗi hộ được trang bị hệ thống điện như vậy và được 
kết nối với hệ thống điện năng khác có thể hoạt động một cách tự trị không dựa vào hệ 
thống điện lưới. Hệ thống điện được phân phối tự trị dòng xoay chiều bao gồm các hộ 
tiêu thụ điện (11, 12, 13, 14, 15) được trang bị hệ thống lưu trữ điện bao gồm thiết bị 
phát điện (101), thiết bị lưu trữ điện DC (102) trong đó điện được lưu trữ bởi thiết bị 
phát điện (101), các bộ biến đổi kết lưới tự trị (104, 106) (các bộ biến đổi tự kích kiểu 
điện áp) để kết nối thiết bị lưu trữ điện DC (102) với hệ thống AC của các thiết bị tiêu 
thụ điện AC (103), và hệ thống điều khiển để điều khiển các bộ biến đổi (104, 164), 
trong đó tần số đầu ra của các bộ biến đổi (104, 164) được điều khiển thay đổi bởi hệ 
thống điều khiển theo các biến thiên về lượng (kWh) của điện năng được lưu trữ trong 
thiết bị lưu trữ điện DC (102).  
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(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) REILLY, Paul, A. (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thuốc chứa dabigatran etexilat hoặc muối dược dụng của nó, 

kít chứa thuốc này để điều trị hoặc ngăn ngừa chứng huyết 
khối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc chứa dabigatran etexilat, tùy ý ở dạng muối dược dụng của 
nó, với các ưu điểm so với warfarin truyền thống và các liệu pháp chất đối kháng 
vitamin K khác, để điều trị hoặc ngăn ngừa chứng huyết khối hoặc ngăn ngừa đột quy ở 
bệnh nhân mắc rung tâm nhĩ, trong đó bệnh nhân không có các yếu tố nguy cơ đối với 
biến cố xuất huyết lớn.  
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(72) HUFNER, Eric (DE), PARKOT, Julia (DE), JENNEWEIN, Stefan (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo ra tế bào biến đổi gen có khả năng sản sinh 

hợp chất fucosyl hóa, tế bào biến đổi gen thu được và phương 
pháp tạo ra hợp chất fucosyl hóa bằng cách nuôi cấy tế bào 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra tế bào biến đổi gen có khả năng sản sinh các 
hợp chất fucosyl hóa, tế bào biến đổi gen được và phương pháp tạo ra hợp chất fucosyl 
hoá bằng cách nuôi cấy tế bào này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tách phần đã được thay đổi của hình ảnh, thiết bị hiển 

thị phần đã được thay đổi của hình ảnh, và phương tiện đọc 
được bằng máy tính 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tách phần đã được thay đổi của hình ảnh, thiết bị này bao gồm 
khối thu thập phần tư đồ hoạ riêng rẽ được cấu hình để thu thập các phần tử đồ hoạ riêng 
rẽ nằm trong mỗi hình ảnh trong số các hình ảnh thứ nhất và hình ảnh thứ hai, và khối 
thu thập phần tử đồ hoạ hợp nhất được cấu hình để liên kết các phần tử đồ hoạ riêng rẽ 
với nhau dựa trên mối quan hệ hình học giữa chúng, và để thu thập các phần tử đồ hoạ 
hợp nhất, mà mỗi phần tử bao gồm các phần tử đồ hoạ riêng rẽ được liên kết với nhau. 
Thiết bị này còn bao gồm khối thu thập mối quan hệ tương ứng được cấu hình để thu 
thập mối quan hệ tương ứng giữa phần tử đồ hoạ hợp nhất trong hình ảnh thứ nhất với 
phần tử đồ hoạ hợp nhất trong hình ảnh thứ hai, và khối tách phần đã được thay đổi được 
cấu hình để tách ra phần đã được thay đổi giữa hình ảnh thứ nhất với hình ảnh thứ hai 
dựa trên mối quan hệ tương ứng nêu trên.  
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SUAREZ-MARTÝNEZ, Jesus Alejandro (MX), GAY-GUTIERREZ, Manuel JoaquÝn 
(MX), SOTO-PRIANTE, Ernesto (MX) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vacxin tái tổ hợp chứa vectơ virut bất hoạt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vacxin tái tổ hợp chứa vectơ virut bất hoạt đã được cài vào đó trình 
tự nucleotit ngoại sinh mã hoá kháng nguyên của bệnh quan tâm, cùng với chất dẫn dược 
dụng, chất phụ trợ hoặc tá dược. Vacxin này có tác dụng kháng ít nhất một bệnh quan 
tâm bằng việc sử dụng nồng độ vectơ virut giống với nồng độ cần cho vacxin virut hoạt 
động trên cơ sở vectơ virut này. Các vectơ virut chủ yếu là paramixovirut và adenovirut.  
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KHOSHDEL (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc tóc chứa một phân tử lớn dạng cây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc tóc chứa phân tử lớn dạng cây chức được tạo 
chức kỵ nước, được nhũ hóa.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dẫn xuất pyrimidin, thuốc trừ sâu chứa các hợp chất này và 

phương pháp sử dụng chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất pyrimiđin được thể hiện bằng công mức (I) :  

 

  
 
trong đó R1 là H, nhóm alkyl, nhóm xycloalkyl, nhóm alkenyl, nhóm alkynyl, nhóm 
haloalkyl, nhóm haloxycloalkyl, nhóm haloalkenyl, nhóm haloalkynyl, nhóm 
alkoxyalkyl và các nhóm tương tự; A là -O-, -S-, -SO-, hoặc -SO2-; R2 là nguyên tử 
halogen, nhóm hydroxyl, nhóm cyano, nhóm nitro group, nhóm alkyl, nhóm alkenyl, 
nhóm alkynyl, nhóm xycloalkyl, nhóm haloalkyl, nhóm haloalkenyl, nhóm haloalkynyl, 
nhóm haloxycloalkyl và các nhóm tương tự; m là số nguyên 0 hoặc 1; n là số nguyên 
nằm trong khoảng từ 0 đến 4; và X là nguyên tử nitơ hoặc -CH-, hoặc muối của chúng 
có hoạt tính trừ sâu và hoạt tính diệt ve bét tốt hơn, và là hữu hiệu để sử dụng làm hoạt 
chất trong thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp và nghệ làm vườn. 
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ISHIYAMA, Hironobu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tế bào gốc có nguồn gốc từ bạch cầu đơn nhân, phương pháp 

tạo ra nó và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các tế bào gốc thu được bằng việc nuôi cấy các bạch cầu đơn nhân 

với sự có mặt của (i) M-CSF và (ii) ít nhất một chất được chọn từ nhóm gồm có 
gangliosit và dịch chiết có nguồn gốc từ thực vật tan được trong nước, bằng cách khử sự 
biệt hóa các hạch cầu đơn nhân; thuốc có tác dụng điều trị để điều trị các tế bào, các mô 
hoặc các cơ quan bị hư hại; thuốc tế bào; phương pháp tạo ra các tế bào gốc, môi trường 
nuôi cấy để khử sự biệt hóa các bạch cầu đơn nhân; thuốc gây ra sự khử biệt hóa; kit 
chứa thuốc tế bào; kit tạo ra các tế bào được khử sự biệt hóa; và dược phẩm chứa các tế 
bào gốc này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp vận hành rơmooc côngtenơ 

  (57)    Sáng chế đề xuất rơmooc bao gồm bộ phận nối để gắn rơmooc với đầu kéo, và khung 
được nối với bộ phận nối. Khung có thể định vị như một cụm quanh côngtenơ khiến cho 
khung có thể được gắn với côngtenơ ở bốn vùng của côngtenơ để nâng côngtenơ này. 
Rơmooc có các bánh xe để vận chuyển đường dài trên các hệ thống đường. Khung 
rơmooc có thể được định vị quanh côngtenơ bằng cách mở rộng và thu hẹp, xoay quanh 
đường trục nằm ngang, và xoay quanh đường trục dọc. Sáng chế còn đề cập tới phương 
pháp vận hành rơmooc côngtenơ bao gồm các bước định vị rơmooc như hệ thống quanh 
côngtenơ; gắn rơmooc với các vùng của bốn góc dưới của côngtenơ; nâng côngtenơ lên 
khỏi mặt đất nhờ sử dụng rơmooc; và gắn rơmooc với đầu kéo, rơmooc có các bánh xe 
cho sự vận chuyển đường dài của rơmooc trên hệ thống đường thông thường.  
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RARDON, Daniel, E. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm hấp thụ bức xạ hồng ngoại bao gồm các hạt oxit 

tungsten kích thước nano không xác định tỷ lượng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hấp thụ bức xạ hồng ngoại bao gồm các hạt oxit tungsten 

kích thước nano không xác định tỷ lượng. Các hạt oxit tungsten không xác định tỷ lượng 
này có kích thước hạt trung bình ban đầu không quá 300 nanomet. Chế phẩm này là 
trong suốt và không có màu. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất ức chế vị trí xúc tác nội bào của phân tử protein 

tyrosin phosphataza beta (PTP-B) và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế vị trí xúc tác nội bào của phân tử protein tyrosin 
phosphataza beta (PTP-B) và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất này được sử dụng 
trong việc điểu trị rò mạch máu do các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là bệnh nhiễm trùng 
huyết, bệnh luput, bệnh ruột kích thích. Hợp chất này còn được sử dụng trong việc điều 
trị bệnh ung thư thận, u hắc hắc tố, làm giảm sự di căn của các tế bào ác tính và ngăn 
chặn sự gia tăng của các tế bào ung thư biểu mô do rò rỉ mạch máu và dược phẩm chứa 
hợp chất này.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất tương tự glucagon và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất và dược phẩm làm giảm cân hoặc ngăn ngừa hiện tượng 
tăng cân để sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và các rối 
loạn có liên quan. Cụ thể là sáng chế đề cập đến các hợp chất mới, cụ thể là hợp chất 
peptit mới tương tự glucagon có hiệu quả trong phương pháp làm giảm cân hoặc ngăn 
ngừa hiện tượng tăng cân. Các peptit theo sáng chế có thể gây tác động bằng cách làm 
tăng mức độ chọn lọc đối với thụ thể GLP-1 cao hơn so với glucagon của người.  
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(11) 28776 
(21) 1-2011-01777 (51) 7 H01L  21/302,  21/304 
(22) 06.07.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 61/362896 09.07.2010 US 

13/171252 28.06.2011 US 
(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.  (US) 

7201 Hamilton Boulevard Allentown, PA 18195-1501, the United States of America 
(72) DNYANESH CHANDRAKANT TAMBOLI (IN), RAJKUMAR RAMAMURTHI 

(US), DAVID BARRY RENNIE (US), MADHUKAR BHASKARA RAO (US), 
GAUTAM BANERJEE (US), GENE EVERAD PARRIS (KN) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dung dịch cắt miếng bán dẫn để ngăn chặn sự bám dính của 

cặn gây ô nhiễm và sự ăn mòn của các vùng kim loại bị lộ ra 
và phương pháp cắt miếng bán dẫn 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dung dịch cắt miếng bán dẫn. Dung dịch này ngăn chặn sự bám 
chặt của các cặn hoặc các hạt gây ô nhiễm, và làm giảm hoặc loại trừ sự ăn mòn của các 
vùng kim loại bị lộ ra, trong quá trình cắt miếng bán dẫn bằng cách cưa. Dung dịch này 
gồm ít nhất một axit hữu cơ và/hoặc muối của nó; ít nhất một chất hoạt động bề mặt 
và/hoặc ít nhất một bazơ; và nước khử ion, dung dịch này có độ pH bằng hoặc lớn hơn 4. 
Dung dịch có thể còn bao gồm, các chất tạo chelat, các chất khử bọt, hoặc các chất phân tán.  
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(11) 28777 
(21) 1-2011-01784 (51) 7 A01N  43/50,  37/50,  43/16,  43/24,  

43/40,  43/54,  43/56,  43/88,  47/24, 
A01P  13/00,  3/00 

(22) 06.01.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2010/050068 06.01.2010 (87) WO/2010/079176 15.07.2010 
(30) 61/143,049 07.01.2009 US 

61/220,217 25.06.2009 US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) GEWEHR, Markus (DE), GLADWIN, Robert John (GB), BRAHM, Lutz (DE), 

HADEN, Egon (DE), TAVARES-RODRIGUES, Marco-Antonio (BR), PEOPLES, 
Scott (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp diệt loài gây hại 

  (57)     Sáng chế dề xuất hỗn hợp hiệp đồng có chứa, làm các thành phần hoạt tính  
1) thuốc diệt cỏ imidazolinon làm hợp chất (I) được chọn từ nhóm gồm imazametabenz-
metyl, imazamox, imazapic, imazapyr, ima- zaquin và imazetapyr; và 
2) hợp chất diệt nấm (I) có công thức I 

 
  

 
 

với lượng hữu hiệu để có tác dụng hiệp đồng để làm tăng sức khỏe của cây và/hoặc hoạt 
tính diệt cỏ và/hoặc hoạt tính diệt nấm theo cách hiệp đồng. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
xuất hợp phần diệt loài gây hại có chứa chất mang lỏng hoặc rắn và hỗn hợp này.  
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(11) 28778 
(21) 1-2011-01798 (51) 7 C09J  5/02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2010-180381 11.08.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2011 
(71) HITACHI PLANT TECHNOLOGIES, LTD.  (JP) 

5-2, Higashi-Ikebukuro 4-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8466, Japan 
(72) Satoshi ARAI (JP), Shigeharu TSUNODA  (JP), Yoshio OOZEKl  (JP), Taihei 

YOTSUYA  (JP), Shizuo IMAOKA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp lắp vật liệu tạm vào môđun đường ống và phương 

pháp vận chuyển môđun đường ống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp vật liệu tạm thời vào môđun đường ống và phương 

pháp vận chuyển môđun đường ông này. Để đảm bảo liên kết keo yêu cầu ngay cả khi 
ống của môđun đường ống va chạm với vật liệu tạm thời trong khi vận chuyển và đạt 
được việc tháo dỡ dễ dàng, giải pháp kỹ thuật theo sáng chế được đưa ra: vật liệu tạm 
thời được cố định trên giá đỡ để ngăn chặn môđun đường ống được đặt trên giá đỡ khỏi 
sự dịch chuyển lớn trong khi vận chuyển và sau khi vận chuyển môđun đường ống, vật 
liệu tạm thời được loại bỏ khỏi giá đỡ. Theo phương pháp này, giải pháp sau được đề 
xuất: ở bước cố định vật liệu tạm thời vào giá đỡ, vật liệu tạm thời được liên kết với giá 
đỡ có môđun đường ống đặt ở trong bằng cách sử dụng keo; và ở bước loại bỏ vật liệu 
tạm thời khỏi giá đỡ sau khi vận chuyển môđun đường ống, vật liệu tạm thời được liên 
kết vào giá đỡ bằng keo được tách khỏi giá đỡ nhờ nhiệt được tác dụng vào keo.  
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(11) 28779 
(21) 1-2011-01800 (51) 7 C09B  62/513, C09D  11/00, C09B  

67/22 
(22) 24.11.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2009/065682 24.11.2009 (87) WO2010/066570 17.06.2010 
(30) 10 2008 054 404.3      09.12.2008 DE 
(71) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Industriepark Hoechst, Building B 598, 65926 Frankfurt am Main, Germany 
(72) WORNER,Jorg  (DE), SCHRELL, Andreas (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thuốc nhuộm azo có hoạt tính trên sợi, hỗn hợp chứa thuốc 

nhuộm, quy trình  điều chế thuốc nhuộm azo và mực in chứa 
hỗn hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc nhuộm azo có công thức (1), trong đó R, M, và Y được xác 
định theo điểm 1, đề cập đến các hỗn hợp thuốc nhuộm chứa chúng, đến quy trình điều 
chế chúng, và mực in chứa chúng.  
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(11) 28780 
(21) 1-2011-01828 (51) 7 H04R  9/02 
(22) 12.07.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2010-180899 12.08.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2011 
(71) HITACHI PLANT TECHNOLOGIES, LTD.  (JP) 

5-2, Higashi-Ikebukuro 4-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshio OOZEKl (JP), Satoshi ARAI (JP), Shigeharu TSUNODA (JP), Taihei 

YOTSUYA (JP), Shizuo IMAOKA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) M«®un èng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun ống bao gồm ống, phần tạm thời và chân đế. Phần tạm thời 
được cố định vào chân đế bằng cách sử dụng lớp dính mà các chất đệm được trộn vào đó 
với mật độ định trước. Khi phần tạm thời được làm nóng, nhiệt tác dụng đến các chất 
đệm và lớp bám dính. Tại nhiệt độ bằng hoặc cao hơn nhiệt độ chuyển pha thủy tinh của 
tác nhân dính, lớp dính được làm nóng này bị co nhiệt để giải phóng ứng suất còn lại, và 
mặt khác, các chất đệm được làm nóng này được giãn nở nhiệt. Theo cách này, độ bền 
dính giữa lớp bám dính và chân đế (hoặc phần tạm thời) giảm xuống và việc tháo rời 
được thực hiện dễ dàng.  
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(11) 28781 
(21) 1-2011-01840 (51) 7 A47C  23/00 
(22) 12.07.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 099127147 13.08.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2011 
(75) HAN-CHUNG HSU  (TW) 

5F, No. 205, Wusing St., Sinyi District, Taipei City, 110, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đệm giường 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đệm giường có dạng thân đệm giường bao gồm: tấm cố định có các 
lỗ tiếp nhận chi tiết đàn hồi và ít nhất một chi tiết đàn hồi thứ nhất; tấm di động có ít 
nhất một chi tiết đàn hồi thứ hai tương ứng với lỗ tiếp nhận chi tiết đàn hồi, tấm di động 
này được bố trí bên dưới tấm cố định và có khoảng cách với tấm cố định để di chuyển; ít 
nhất một cơ cấu nâng được kết hợp với mặt dưới của tấm di động, tấm di động và chi tiết 
đàn hồi thứ hai di chuyển lên và xuống nhờ cơ cấu nâng để cho phép chi tiết đàn hồi thứ hai 
có thể xuyên qua các lỗ tiếp nhận chi tiết đàn hồi và nhô ra khỏi mặt trên của tấm cố định.  
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(21) 1-2011-01864 (51) 7 A01N  43/80,  43/90, C07D  413/04 
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(30) 0823002.1      17.12.2008 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) CORSl, Camilla (IT), WENDEBORN, Sebastian Volker (DE), BOBBIO, Carla  (IT), 

KESSABI, JilaIi  (IE), SCHNEITER, Peter  (CH), GRASSO, Valeria  (IT), HAAS, 
Ulrich Johannes  (DE), LEE, Shy-Fuh  (US), GLIEDT, Micah  (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất isoxazol để sử dụng làm chất điều hòa tăng trưởng 

thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất isoxazol có công thức (I) có tính chất điều hòa tăng trưởng 

thực vật, đến chế phẩm nông nghiệp chứa chúng, và đến việc sử dụng hợp chất đã nói để 
điều hòa tăng trưởng thực vật.  
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(22) 15.12.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/068013 15.12.2009 (87) WO2010/077854 08.07.2010 
(30) 61/122,482 15.12.2008 US 

61/210,566 18.03.2009 US 
61/168,753 13.04.2009 US 
61/218,136 18.06.2009 US 
61/249,135 06.10.2009 US 
61/261,776 17.11.2009 US 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, USA 

(72) SLEEMAN, Mark, W. (US), MARTIN, Joel, H. (US), HUANG, Tammy, T. (US), 
MACDONALD, Douglas (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể người liên kết đặc hiệu với proprotein convertaza 

subtilisin/kexin typ 9 của người (hPCSK9) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể người hoặc mảnh liên kết kháng nguyên của kháng thể 

người liên kết đặc hiệu với proprotein convertaza subtilisin/kexin typ 9 của người 
(hPCSK9). Khả năng liên kết đặc hiệu này được thể hiện ở sự giảm nồng độ cholesterol 
LDL trong huyết thanh từ 40 đến 80% trong thời gian 24, 60 hoặc 90 ngày so với nồng 
độ trước khi dùng kháng thể, với sự giảm không đáng kể hoặc không giảm nồng độ 
cholesterol LDL trong huyết thanh và không có hoặc có tác dụng không đáng kể lên 
chức năng gan, được xác định bằng các thông số ALT và AST.  
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(21) 1-2011-01900 (51) 7 A61K  51/00, A61M  36/14 
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(71) AVID RADIOPHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

3711 Market Street, 7th Floor, Philadelphia, PA 19104, United States of America 
(72) BENEDUM, Tyler (US), GOLDING, Geoff (US), LIM, Nathaniel (PH), ZHANG, Wei 

(CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm phóng xạ chứa hợp chất styrylpyridin được đánh 

dấu phóng xạ 18F và phương pháp bào chế dược phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm phóng xạ chứa styrylpyridin được đánh dấu phóng xạ 

18F, chất này được tổng hợp từ tiền chất tosylat của nó. Sáng chế cũng đề cập đến các 
phương pháp bào chế dược phẩm phóng xạ này.  
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(21) 1-2011-01918 (51) 7 C07K  16/22, A61K  39/395, A61P  
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(22) 18.12.2009 (43) 27.02.2012 
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(30) 61/138,980       19.12.2008 US 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England 
(72) ASHMAN, Claire (GB), BEATON, Andrew (GB), ELLIS, Jonathan, Henry (GB), 

HAN, Bajin (US), KIRBY, Ian (GB), KULL, Frederick (US), LEWIS, Alan (GB), 
LINDLEY, Kathryn, Mason (US), ORECCHIA, Martin, Anibal (IT), SHEN, Ying 
(US), WILSON, Paul. (GB), XU, Tian Shun (US), ZHANG, Hongying (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên gắn kết đặc hiệu với 

myostatin 
  (57)   Sáng chế đề cập đến protein liên kết kháng nguyên gắn kết đặc hiệu với myostatin, 

polynucleotit mã hoá protein liên kết kháng nguyên này, dược phẩm chứa protein liên 
kết kháng nguyên này và phương pháp sản xuất chúng.  
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(21) 1-2011-01933 (51) 7 A01N  43/42 
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(71) CHEMOCENTRYX, INC.  (US) 

850 Maude Avenue, Mountain View, California 94043, United States of America 
(72) FAN, Pingchen (US), GREENMAN, Kevin Lloyd (US), LELETI, Manmohan Reddy 

(IN), LI, Yandong (CN), POWERS, Jay (US), TANAKA, Hiroko (JP), YANG, Ju 
(CN), ZENG, Yibin (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất điều biến thụ thể C5a  

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất là chất điều biến thụ thể C5a. Các hợp chất này là 
piperidin được thế và hữu hiệu để điều trị các bệnh và các rối loạn liên quan đến sự hoạt 
hoá có tính bệnh lý của thụ thể C5a. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa các hợp 
chất này. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
83 

(11) 28787 
(21) 1-2011-01954 (51) 7 C12Q  1/68 
(22) 22.12.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/069317 22.12.2009 (87) WO/2010/075459 01.07.2010 
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61/231,232 04.08.2009 US 

(71) CELULA, INC.  (US) 
5820 Nancy Ridge Drive, Suite 100 San Diego, CA 92121 United States of America 

(72) OLIPHANT, Arnold, R. (US), KRUMMEL, Kurt, A. (US), ZHANG, Haichuan (US), 
KATZ, Andrew, S. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và bảng định kiểu gen để phát hiện alen thai nhi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và bảng định kiểu gen để phát hiện alen, hệ gen và 
ARN tổng số trong hỗn hợp của hai cá thể.  
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Korea 

(72) CHA, Cheol Yong (KR), PARK, Kwang Young (KR), CHOI, Young Kook (KR), 
JANG, Myung Wook (KR), HWANG, Sung Hoon (KR) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp hóa chất bê tông lai nano chống thâm nhập clorua 

bao gồm hydroxit hai lớp và copolyme polyuretan    
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp hóa chất bê tông lai nano có tính chống thâm nhập clorua 

bao gồm hydroxit hai lớp và copolyme polyuretan. Cụ thể hơn, hỗn hợp hóa chất bê tông 
lai nano thu được bằng cách kết hợp hai hợp chất ở quy mô nano, hydroxit hai lớp có 
tính chống thâm nhập clorua, và copolyme polyuretan truyền khả năng giảm nước, độ 
bền và khả năng gia công tuyệt vời. Ngoài ra, vật liệu lai vô cơ/hữu cơ được đề cập ở đây 
có khả năng giảm nước cao, cải thiện tính chống sự thâm nhập clorua, và như vậy có thể 
được sử dụng làm hỗn hợp hóa chất bê tông chống sự thâm nhập clorua cho bê tông 
trong môi trường biển.  
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(72) YAMAUCHI Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bảng mạch in và phương pháp sản xuất bảng mạch in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bảng mạch in có hai dây truyền dẫn được tạo ra liền kề với nhau ở 
khoảng trống trên bề mặt bên trên của lớp đế cách điện, và lớp dây dẫn nối đất được tạo 
ra trên bề mặt bên dưới của lớp đế cách điện. Lớp dây dẫn nối đất được bố trí đối diện 
với ít nhất một phần của một dây truyền dẫn và ít nhất một phần của dây truyền dẫn 
khác theo hướng chiều rộng của hai dây truyền dẫn này. Khi độ rộng của một dây truyền 
dẫn, độ rộng của dây truyền dẫn khác, khoảng trống giữa hai dây truyền dẫn và độ rộng 
của lớp dây dẫn nối đất trong tiết diện ngang bất kỳ vuông góc với hai dây truyền dẫn 
được gọi là W1, W2, S, Wg, độ rộng Wg của lớp dây dẫn nối đất được thiết lập thỏa mãn 
mối liên hệ Wg<(W1 +W2+S) và S ≤ 0,8 Wg.  
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(21) 1-2011-01990 (51) 7 C07K  14/62, A61K  38/28 
(22) 27.01.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/022277 27.01.2010 (87) WO2010/088300 05.08.2010 
(30) 61/147,878 28.01.2009 US 

61/159,643 12.03.2009 US 
61/162,107 20.03.2009 US 
61/163,084 25.03.2009 US 
61/219,896 24.06.2009 US 
61/219,897 24.06.2009 US 
61/223,572 07.07.2009 US 
61/252,857 19.10.2009 US 

(71) SMARTCELLS, INC.  (US) 
100 Cummings Center, Suite 419E, Beverly, MA 01915, United States of America 

(72) ZION, Todd, C. (US), LANCASTER, Thomas, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể liên hợp insulin dạng kết tinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể liên hợp insulin dạng kết tinh. Sáng chế cũng đề cập đến chế 
phẩm giải phóng kéo dài chứa thể liên hợp insulin dạng kết tinh này. Thể liên hợp 
insulin dạng kết tinh và chế phẩm chứa nó được sử dụng trong việc điều trị tăng glucoza 
huyết. 
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(21) 1-2011-01993 (51) 7 A01N  59/00,  59/02,  59/04,  59/06,  
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(22) 12.01.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/FR2010/050042 12.01.2010 (87) WO2010/081987 22.07.2010 
(30) 0950151      13.01.2009 FR 
(71) PROCEDES ROLAND PIGEON  (FR) 

31-33 Rue FalguiÌre, F-75015 Paris, France 
(72) DARIDON, Bruno (FR), VEYRIER, Thibaut (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm khoáng dạng lỏng để cải thiện đáp ứng thích ứng 

của thực vật đối với sự thay đổi của các điều kiện môi trường 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm khoáng dạng lỏng dùng để phun lên lá có công thức (I) 

sau :  
- tổng nitơ amoniac (N%)  từ 0,08% đến 2%  
- kali tính theo K2O (%)  từ 3% đến 6%  
- magie tính theo MgO (%)  từ 0,4% đến 0,8%  
- natri tính theo Na2O (%)  từ 1% đến 2%  
- canxi tính theo CaO (%)  từ 0% đến 0,5%  
- tổng sulphat tính theo SO3 (%)  từ 3% đến 6%  
- tổng phospho tính theo P2O5 (%)  0%  
- Clorua Cl (%)  từ 1% đến 2%  
- hyđro cacbonat (% của HCO3)  từ 1,2% đến 3,0%  
- bo (%)  từ 0,1 đến 0,2%  
- đồng (%)  từ 0,018% đến 0,03%  
- mangan (%)  từ 0,00005% đến 0,006%  
- iot (%)  từ 0,02% đến 0,04%  
- kẽm (%)  từ 0,00005% đến 0,006%  
- sắt (mg/kg)  từ 0,0002 đến 0,003  
- nước  với lượng đủ đến 100%  
trong đó tỷ lệ phần trăm là tỷ lệ phần trăm theo trọng lượng so với tổng trọng lượng chế 
phẩm, chế phẩm này dùng để cải thiện đáp ứng thích ứng của thực vật đối với sự thay 
đổi của các điều kiện môi trường.  
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(22) 29.12.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2009/069733 29.12.2009 (87) WO/2010/078363 08.07.2010 
(30) 61/141,544      30.12.2008 US 
(71) OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL, INC.  (US) 

2440 Research Boulevard, Rockville, Maryland 20850, United States of America 
(72) KOROGI, Todd, M. (US), MOSLER, Theodore, J. (US), PENNY, Matthew, R. (US), 

PETERS, Bryan, J. (US), SHAFFER, Lisa, D. (US), CORSON, Andrew (US), CASEY, 
Ronald, J. (US), VANEK, Patrick, P. (US), HATHAWAY, Royal, D. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ và phương pháp cấp dịch lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ cấp (14) để cấp dịch lỏng. Dụng cụ cấp có thể bao gồm tay 
cầm. Tay cầm có thể gồm thân rỗng kéo dài (16) có đầu gần và đầu xa và ít nhất một 
gân theo chiều dọc, bên trong nằm trên bề mặt trong của thành ngoài của thân rỗng và 
được bố trí để định hướng và dẫn hướng bộ phận chứa (12) để chứa dịch lỏng khi vật 
chứa được bố trí bên trong thân rỗng. Ngoài ra, dụng cụ cấp có thể bao gồm đế (22) ở 
đầu xa của thân rỗng. Ngoài ra, dụng cụ cấp có thể bao gồm miếng lót dụng cụ cấp (24)  
kết hợp được với đế.  
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(71) KABUSHlKI KAISHA TOSHlBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1 -chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) Minoru Fukano (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị lên men tạo khí mêtan  

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lên men tạo khi mêtan bao gồm bể chứa có đáy và vách bên 
nghiêng được tạo thành ở phía trong của nó và chứa nước thải chứa chất hữu cơ kỵ khí, 
vách ngăn được làm bằng bê tông để ngăn hồ chứa thành các phần, máy khuấy được bố 
trí trên vách ngăn tương ứng với mỗi phần để khuấy nước thải, tấm che phủ đáy được bố 
trí trên đáy và vách bên nghiêng của bể chứa, tấm bạt phủ không lọt khí được kết cấu để 
chứa khí mêtan được tạo ra từ nước thải trong khoảng trống bên trong của nó, chi tiết cố 
định được bố trí theo dạng hình tròn theo bờ của bể chứa để kẹp chặt mép của tấm bạt 
phủ, và đường ống để thu hồi khí mêtan được bố trí ở khoảng không bên trong của tấm 
bạt phủ.  
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(86) PCT/EP2009/067929 24.12.2009 (87) WO 2010/086079 05.08.2010 
(30) 180/MUM/2009 30.01.2009 IN 

1007/MUM/2009 17.04.2009 IN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands. 
(72) Manoj Vilas DAGAONAR (IN), Udayan MAJUMDAR (IN), Morris WASKAR (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bộ lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ lọc bao gồm khối cacbon được bao quanh bởi lớp vải không gấp 
nếp cuốn hình xoắn ốc, mà lớp này được bao quanh bởi lớp vải gấp nếp cuốn hình xoắn 
ốc. Sự kết hợp của ba bộ phận này giúp loại bỏ nhiều hơn 3,5 log nang khỏi nước bị 
nhiễm bẩn, kéo dài sử dụng cho nhiều hơn 2300 lít nước. Sáng chế cũng đề cập đến thiết 
bị lọc nước theo trọng lực chứa bộ lọc theo sáng chế. Sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp lọc nước, trong đó, nước đầu tiên chảy lớp vải gấp nếp, sau đó qua lớp vải không 
gấp nếp và sau cùng là qua khối cacbon.  
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107-202 Kumho Aullim A.P.T, Ganseok 2-dong, Namdong-gu, Incheon-Si, Korea 
3. Yang Hyeongryeol  (KR) 
524-602 Eunvit Maeul 5-Danji A.P.T, Hwajeong 1-dong, Deokyang-gu, Goyang Si, 
Gyeonggi-Do, Korea 
4. Seok-jin Nam  (KR) 
118-701 E-Pyeonhansesang A.P.T, Wanggil-dong, Seo-gu, Incheon-Si, Korea 

(72) Beck si young (KR), Yang Hyeongryeol (KR), Seok-jin Nam (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bến tàu dùng cho hệ thống phát điện bằng sức gió biển 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu bến tàu dùng cho hệ thống phát điện bằng sức gió biển trên 
kết cấu giàn biển để lắp đặt hệ thống phát điện bằng sức gió trên biển, kết cấu này bao 
gồm cụm kết cấu đỡ bến tàu được lắp đặt trên mặt biển sao cho tiếp xúc với kết cấu giàn 
biển khi kết cấu giàn biển được tạo ra bằng cách sử dụng một cọc dạng tròn; cụm kết 
cấu khung được lắp đặt ở mặt dốc giữa kết cấu giàn biển và cụm kết cấu đỡ bến tàu; tấm 
khung tăng cường được lắp đặt giữa cụm kết cấu khung và cụm kết cấu đỡ nổi; bộ phận 
dẫn hướng để cho phép người công nhân có thể đi vào và đi ra; neo để cố định tàu; 
phương tiện thu năng lượng mặt trời trong đó bộ phận đỡ được lắp đặt ở một phía kết cấu 
giàn biển và tiếp xúc với cụm kết cấu đỡ bến tàu; bộ cảm biến phát hiện khoảng cách để 
đo khoảng cách khi tàu tiến dần đến cụm kết cấu đỡ bến tàu; đèn dẫn hướng chỉ báo 
đường hải trình được lắp đặt ở cả hai phía của phần trên của cụm kết cấu đỡ bến tàu để 
dẫn hướng một tàu cập bến an toàn, trong đó điện năng được tạo ra nhờ phương tiện thu 
năng lượng mặt trời được cấp tới đèn dẫn hướng chỉ báo đường hải trình và bộ cảm biến 
phát hiện khoảng cách; và một chong chóng gió được lắp đặt ở phần cạnh bên của cụm 
kết cấu đỡ bến tàu để chỉ báo hướng gió.  
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Luojia Hill, Wuhan, Hubei 430072, China 
(72) HE, Guangcun (CN), DU, Bo (CN), ZHANG, Weilin (CN), ZHU, Lili (CN), CHEN, 

Rongzhi (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Gen kháng rầy nâu ở lúa và phương pháp tạo cây chuyển gen 

chứa gen này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến gen Bph14 kháng rầy nâu ở lúa. Gen này có trình tự nucleotit được 

nêu trong SEQ ID số 1 và trình tự cADN của nó được nêu trong SEQ ID số 2. Gen 
Bph14 theo sáng chế thuộc họ gen CC-NBS-LRR, protein được gen này mã hóa liên 
quan đến tính kháng bệnh của cây. Gen Bph14 có chức năng kháng rầy nâu. Bằng việc 
đưa gen Bph 14 này vào dòng lúa thông thường bằng cách biến nạp di truyền và lai chéo, 
tính trạng kháng rầy nâu của lúa có thể được tăng cường, nhờ vậy thiệt hại do rầy nâu 
gây ra có thể được giảm bớt nhằm làm tăng và ổn định sản lượng cây lúa.  
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(72) Shingo MIURA (JP), Shunsuke HIGASHI (JP), Makoto FUAKUCHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nhặt vật đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp nhặt vật đúc ra khỏi khuôn đúc bao gồm các bước:  
tháo khuôn đúc trên (5) ra khỏi khuôn đúc dưới (4),  
tháo lõi trượt ngoài phải (6a) và trái (6b) ra khỏi vật đúc (1) sau khi thực hiện bước nêu 
trên,  
đưa gần đến nhau và đẩy lên lõi nghiêng phải (7c, 7d) và trái (7a, 7b) cho đến khi chiều 
rộng của cả hai đầu của lõi nghiêng phải và trái ngắn hơn so với khoảng cách giữa các 
đầu của vật đúc (1) sau khi thực hiện bước nêu trên, 
tách lõi nghiêng (7a, 7b, 7c, 7d) ra khỏi vật đúc (1) bằng cách di chuyển vật đúc (1) sau 
khi thực hiện bước nêu trên.  
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(11) 28798 
(21) 1-2011-02039 (51) 7 B28C 5/00, 9/00 
(22) 03.08.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2011 
(71) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Trung Hậu  (VN) 

168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Trung Nghĩa (VN) 
(54) Máy tạo bọt cho sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ từ chất tạo 

bọt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tạo bọt cho sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ từ chất tạo bọt hoạt 

động dựa trên nguyên lý định lượng và hòa trộn trước hóa chất tạo bọt với nước theo tỉ lệ 
xác định, sau đó hỗn hợp này được bơm qua ống tạo bọt cùng với khí nén tạo nên dung 
dịch bọt đồng nhất về tỉ trọng và thể tích dùng để sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ. Để 
thực hiện chức năng này, máy tạo bọt có các bộ phận sau: bột cấp khí, bộ phận cấp và 
định lượng nước, bộ phận cấp và định lượng hóa chất, khung máy và thùng hòa trộn 
dung dịch, ống tạo bọt và bộ điều khiển PLC.  
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(11) 28799 
(21) 1-2011-02040 (51) 7 B28C 5/00, B29B 7/16 
(22) 03.08.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2011 
(71) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Trung Hậu   (VN) 

168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Trung Nghĩa (VN) 
(54) Máy trộn vữa bê tông bọt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy trộn vữa bê tông bọt gồm thân hình trụ cố định và một trục 
xoay mang các cánh khuấy cùng đường kính, xoắn liên tục và bố trí ngược chiều nhau; 
máy trộn có thể có nhiều lớp cánh xoắn ngược chiều và lồng vào nhau hoặc có một lớp 
cánh xoắn bố trí theo đường kính lớn nhất trong thân máy.  
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(11) 28800 
(21) 1-2011-02057 (51) 7 H01H  33/38 
(22) 05.08.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2010-180976 12.08.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2011 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) Masashi SAWADA (JP), Ayumu MORITA (JP), Masato YABU  (JP), Motoki 

SHIBUYA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị ngắt kiểu không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ngắt kiểu không khí được bố trí bộ phận đóng- ngắt có stato 
(11) và chi tiết dịch chuyển được dạng cánh (10) được đỡ quay được với trục đỡ (9) đối 
diện với stato, bao gồm bộ phận thao tác nam châm điện (20) có lõi sắt cố định (33) 
được bố trí ở vị trí bên trên, lõi sắt di chuyển được (32) được bố trí ở vị trí bên dưới đối 
diện với lõi sắt cố định, cuộn dây (30) để nối/ngắt lõi sắt cố định (33) và lõi sắt di 
chuyển được (32), và nam châm vĩnh cửu (38); các tụ điện (17a) đến (17c) tích trữ điện 
năng để kích hoạt cuộn dây (30); bảng mạch điều khiển (19) để điều khiển dòng điện 
được cấp từ các tụ điện tới lõi (30) đáp lại lệnh đóng hoặc lệnh ngắt tới bộ phận đóng-
ngắt; và cơ cấu trợ động (16) được nối với lõi sắt di chuyển được (32) để truyền lực dẫn 
động nhờ lực nam châm điện của bộ phận thao tác nam châm điện (20) tới bộ phận 
®ãng-ng¾t.  
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(11) 28801 
(21) 1-2011-02060 (51) 7 C07D  413/14,  417/14, A61K  

31/438, A61P  37/00,  29/00,  1/00,  
25/00,  9/00,  35/00,  31/00 

(22) 04.02.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/FR2010/050183  04.02.2010 (87) WO2010/089510 12.08.2010 
(30) 0900493       05.02.2009 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, 75013 Paris, France 
(72) ABOUABDELLAH Ahmed (FR), CHEREZE Nathalie (FR), FAYOL Aude (FR), 

LOCHEAD Alistair (GB), SAADY Mourad  (FR), VACHE Julien  (FR), YAICHE 
Philippe  (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các dẫn xuất azaspiranyl-alkylcarbamat của hợp chất dị 

vòng có 5 cạnh, phương pháp điều chế chúng và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I), trong đó R2 là nguyên tử hydro 
hoặc flo hoặc nhóm hydroxyl, xyano, triflometyl, C1-6-alkyl, C1-6-alkoxy, NR8R9; m, n, o 
và p độc lập là các số nguyên tương ứng 0, 1, 2 hoặc 3; A là liên kết cộng hóa trị hoặc 
nhóm C1-8-alkylen; Rl là aryl tùy ý được thế hoặc nhóm heteraryl; R3 là nguyên tử hydro 
hoặc flo hoặc nhóm C1-6-alkyl hoặc nhóm trinometyl; R4 là tùy ý được thế hợp chất dị 
vòng 5 cạnh; hợp chất ở dạng bazơ hoặc muối cộng axit. Sáng chế cũng đề cập đến quy 
trình điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng dùng để điều trị bệnh.  
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(11) 28802 
(21) 1-2011-02074 (51) 7 A61K  39/395, C12N  15/74, C07K  

16/16, C12N  5/10, C07K  2/00, C12P  
21/00, C07H  21/04, A61P  37/02 

(22) 17.02.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/024377 17.02.2010 (87) WO2010/096418 26.08.2010 
(30) 61/153,038      17.02.2009 US 
(71) UCB PHARMA S.A.  (BE) 

60 Allee De La Recherche, B-1070 Brussels, Belgium 
(72) LAWSON, Alastair David, Griffiths (GB), NESBITT, Andrew Malcolm (GB), 

POPPLEWELL, Andrew George (GB), SHAW, Stephen Graham (GB), SHPEKTOR, 
Diana (GB), ZHANG, Yi (GB) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể đối kháng liên kết với OX40 ở người 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đối kháng liên kết với OX40 ở người. Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm chứa kháng thể này và quy trình sản xuất chúng. 
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(11) 28803 
(21) 1-2011-02077 (51) 7 C07K  16/28, A61K  39/395, A61P  

35/00, C07K  16/32 
(62) 1-2008-01604   
(22) 29.12.2006 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2006/012632  29.12.2006 (87) WO/2007/077028 12.07.2007 
(30) 60/755,103       30.12.2005 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2008 
(71) 1. U3 PHARMA GMBH  (DE) 

Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg, Orsteil Martinsried, Germany 
2. AMGEN INC.  (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, United States of America 

(72) ROTHE, Mike (DE), TREDER, Martin (DE), HARTMANN, Susanne (DE), 
FREEMAN, Dan (US), RADINSKY, Bob (US), BORGES, Eric (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein liên kết được phân lập liên kết với HER-3, dược phẩm và 

kit chứa protein liên kết này và quy trình sản xuất protein 
liên kết này   

  (57)     Sáng chế đề cập đến các protein liên kết được phân lập liên kết với HER-3 và các phân 
tử axit nucleic mã hoá các protein liên kết này. Sáng chế cũng đề cập đến các vật truyền 
biểu hiện và các tế bào vật chủ chứa các phân tử axit nucleic này để sản xuất các protein 
liên kết theo sáng chế. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và kit chứa các protein liên 
kết này và quy trình sản xuất protein liên kết này.  
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(11) 28804 
(21) 1-2011-02080 (51) 7 A23N  5/00, B02B  3/08 
(22) 10.02.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/IB2009/050540        10.02.2009 (87) WO2010/092432 19.08.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2011 
(75) BALASOORIYA KANKANAMAGE, Mahipala  (LK) 

112/a/4 Kamaragoda Road Ganihimulla Dewalapola 11102, Sri Lanka 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị bóc vỏ hạt điều 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị bóc vỏ hạt điều được dẫn động bằng điện hoặc bằng cơ và 
bao gồm thiết bị gắp hạt, cơ cấu cấp liệu có thể điều chỉnh được, thiết bị đẩy để giữ hạt ở 
vị trí chính xác cúa nó và cấp nó thông qua giai đoạn rạch rãnh và giai đoạn bóc hạt, 
rãnh cấp liệu chia tách, các lưỡi cắt có tác dụng rạch các phía của vỏ mà không gây ra 
bất cứ sự hư hại nào cho hạt bên trong, và phiến uốn khuôn có tác dụng rạch và tách hạt 
khỏi vỏ ngoài của nó.  
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(11) 28805 
(21) 1-2011-02129 (51) 7 C12N  1/32, C12P  17/10,  7/46, 

C12R  1/01 
(22) 12.02.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2010/051798 12.02.2010 (87) WO/2010/092155 19.08.2010 
(30) 09152959.4 16.02.2009 EP 

61/245,306 24.09.2009 US 
09171250.5 24.09.2009 EP 

(71) BASF SE  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) SCHROEDER, Hartwig (DE), HAEFNER, Stefan (DE), ABENDROTH, Gregory von 
(DE), HOLLMANN, Rajan (DE), RADDATZ, Aline (DE), ERNST, Hansgeorg (DE), 
GURSKI, Hans (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chủng vi khuẩn sản xuất axit sucxinic và quy trình sản xuất 

axit sucxinic 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn, có khả năng sử dụng glyxerol làm nguồn cacbon để 

sản xuất axit sucxinic theo cách lên men, trong đó chủng này được cải biến về mặt di 
truyền sao cho chúng khử điều tiết hoạt tính enzym pyruvat- fomlat-lyaza nội sinh của 
chúng, cũng như đề cập đến phương pháp sản xuất axit hữu cơ, cụ thể là axit sucxinic, 
bằng cách sử dụng vi sinh vật này. Sáng chế còn đề cập đến việc xử lý xuôi dòng các axit 
hữu cơ được sản xuất bằng phương pháp sắc ký trao đổi cation.  
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(11) 28806 
(21) 1-2011-02133 (51) 7 B28B 3/00, 7/18, 15/00 
(22) 17.08.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2011 
(71) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Trung Hậu  (VN) 

168, Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Trung Nghĩa (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu, một loại gạch xây 
không nung với hình dạng và tính chất như viên gạch đất sét nung. Phương pháp bao 
gồm các bước: định lượng hỗn hợp xi măng, cát và phụ gia kết dính đã trộn đều độ ẩm 
hợp lý (hỗn hợp bán khô); ép định hình gạch theo phương thẳng đứng từ trên xuống; ép 
định hình gạch theo phương từ dưới lên; rút chày ép gạch về vị trí ban đầu; đẩy gạch đã 
định hình ra khỏi khuôn. Sáng chế cũng đề cập tới gạch được sản xuất bằng phương 
pháp nêu trên.  
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(11) 28807 
(21) 1-2011-02142 (51) 7 A01N  45/00 
(22) 27.01.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/022268 27.01.2010 (87) WO2010/088294 05.08.2010 
(30) 61/147,878 28.01.2009 US 

61/159,643 12.03.2009 US 
61/162,107 20.03.2009 US 
61/163,084 25.03.2009 US 
61/219,897 24.06.2009 US 
61/223,572 07.07.2009 US 
61/252,857 19.10.2009 US 

(71) SMARTCELLS, INC.  (US) 
100 Cummings Center, Suite 419e, Beverly, MA 01915, United States of America 

(72) ZION, Todd, C. (US), LANCASTER, Thomas, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể liên hợp và chế phẩm giải phóng kéo dài chứa thể liên hợp 

này để phân phối thuốc một cách có kiểm soát 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thể liên hợp chứa thuốc và phối tử gồm sacarit thứ nhất; trong đó 

thể liên hợp này khác biệt ở chỗ, khi thể liên hợp này được sử dụng cho động vật có vú 
thì ít nhất tính chất dược động học hoặc dược lực học của thể liên hợp này nhạy với nồng 
độ của sacarit thứ hai trong huyết thanh. Sáng chế cũng đề cập đến các thể liên hợp mẫu 
và chế phẩm giải phóng kéo dài chứa thể liên hợp này để phân phối thuốc một cách có 
kiểm soát.  
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(11) 28808 
(21) 1-2011-02151 (51) 7 C22C  21/00, H01B  1/02,  5/08,  

7/00, C22F  1/04 
(22) 19.01.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/050577    19.01.2010 (87) WO/2010/082671 22.07.2010 
(30) 2009-009370    19.01.2009 JP 
(71) THE FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8322 Japan 
(72) SEKIYA, Shigeki (JP), MIHARA, Kuniteru (JP), SUSAI, Kyota  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu dây hợp kim nhôm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu dây hợp kim nhôm có thành phần hợp kim chứa: Fe với 
lượng từ 0,1 đến 0,4% khối lượng, Cu với lượng từ 0,1 đến 0,3% khối lượng, Mg với 
lượng từ 0,02 đến 0,2% khối lượng, và Si với lượng từ 0,02 đến 0,2% khối lượng, và còn 
chứa Ti và V với tổng khối lượng nằm trong khoảng từ 0,001 đến 0,01% khối lượng, với 
phần còn lại là A1 và các tạp chất không thể tránh khỏi, trong đó kích cỡ hạt nằm trong 
khoảng từ 5 đến 25 μm theo mặt cắt thẳng đứng theo hướng kéo dây của vật liệu dây, 
trong đó, theo JIS Z 2241, độ bền kéo (TS) là 80 MPa hoặc lớn hơn, độ giãn dài (E1) là 
15% hoặc lớn hơn, và độ bền uốn 0,2% (Ys; MPa) thỏa mãn, cùng với TS, quan hệ được thể 
hiện bằng công thức: 1,5≤ (TS/YS)≤, và trong đó độ dẫn điện là IACS 55% hoặc lớn hơn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu chứa cacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu chứa cacbon. 
Nguyên liệu chứa cacbon, như sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, sinh khối động vật, 
và sinh khối rác thải thành thị) hoặc than được xử lý để tạo ra sản phẩm hữu dụng, như 
nhiên liệu, axit carboxylic và các chất tương tự của chúng (ví dụ, este và các muối). Ví 
dụ, các hệ thống được mô tả mà có thể sử dụng nguyên liệu chế biến, như nguyên liệu 
xenluloza và/hoặc lignoxenluloza và/hoặc nguyên liệu tinh bột, để tạo ra etanol, butanol 
hoặc axit hữu cơ (ví dụ, axetic hoặc axit lactic), các muối của axit hữu cơ hoặc hỗn hợp 
của chúng. Nếu muốn, axit hữu cơ có thể được chuyển hóa thành các rượu, như bằng 
cách đầu tiên chuyển hóa axit, muối hoặc hỗn hợp của axit và muối của nó thành este, và 
sau đó được hyđro hóa để tạo thành este. Các axetogen hoặc homoaxetogen mà có khả 
năng sử dụng khí tổng hợp từ sự chuyển hóa nhiệt hóa học than hoặc sinh khối có thể 
được sử dụng để tạo ra sản phẩm mong muốn.  
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09305294.2 07.04.2009 EP 
(71) TRANSGENE SA  (FR) 

Boulevard Gonthier d'Andernach - Parc d'Innovation - CS80166 F-67405 Illkirch 
Graffenstaden (FR) 

(72) ACRES, Bruce (FR), MARIE-BASTIEN, BÐrangÌre (FR) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp và kit xét nghiệm dự đoán đáp ứng điều trị dựa 

trên sICAM-1 trong mẫu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xét nghiệm ex-vivo để dự đoán khả năng đáp ứng điều 

trị của bệnh nhân sau khi điều trị bệnh lây nhiễm hoặc bệnh ung thư. Cụ thể hơn là sáng 
chế đề cập đến phương pháp xét nghiệm để dự đoán đối tượng đó có mẫn cảm đáp ứng 
phòng hoặc chữa bệnh hay không, tốt hơn là đáp ứng miễn dịch, sau khi đã sử dụng 
vacxin đã nêu. Sáng chế cũng đề cập đến kit xét nghiệm dự đoán đáp ứng điều trị dựa 
trên sICAM-1 trong mẫu.  
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(86) PCT/NL2010/000007 21.01.2010 (87) WO/2010/085140 29.07.2010 
(30) 2002442      22.01.2009 NL 
(71) VAN WEEZENBEEK SPECIALTIES BV  (NL) 

Amperestraat 34 NL-1704 SN Heerhugowaard (NL) 
(72) VENEMA, Jeroen, Berend (NL), EIJKENBOOM, Antonius, Caspar, Johannes (NL), 

VAN WEEZENBEEK, Koen, Dimitri (NL), VAN WEEZENBEEK, Sebastiaan, 
Joannes (NL) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm chứa bitum và phương pháp làm mới chế phẩm chứa 

bitum    
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa bitum và phương pháp làm mới các chế phẩm chứa 

bitum, trong đó phương pháp này bao gồm bổ sung phần cặn chưng cất của chất lỏng vỏ 
hạt điều (CNSI) vào các chế phẩm chứa bitum, phần cặn chưng cất này thu được bằng 
cách chưng cất chất lỏng vỏ hạt điều đến nhiệt độ khoảng 250 và 350oC. Một cách tiện 
lợi là chế phẩm chứa bitum này được chọn từ bitum, asphan, lớp phủ ngoài, chất cách 
nhiệt, chất phủ cột, các đĩa chống đập.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2011 
(71) GOLD-JOINT INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 33, Jing 3rd Rd., Wuqi Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Chin-Feng WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bao cát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bao cát được làm bằng các sợi tổng hợp, dệt liền khối, rỗng và kéo 
dài và có tấm vải trên, tấm vải dưới, hai dải liên kết bên, không gian nhồi liệu và cửa nạp 
liệu. Tấm vải trên được dệt với tấm vải dưới. Các dải gia cố bên được tạo ra tương ứng 
trên hai cạnh đối diện của ban cát và được dệt liền khối với các cạnh dài của tấm vải trên 
và tấm vải dưới được liên kết với nhau. Bao cát được tạo ra như chi tiết liền khối và có 
các dải gia cố bên nên độ bền cấu trúc của bao cát được tăng lên đáng kể và tuổi thọ của 
bao cát được kéo dài.  
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6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Keiichi TAKAHASHI (JP), Kenji TSUCHIYA (JP), Ayumu MORITA (JP), Masato 

KOBAYASHl (JP), Daisuke SUGAI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đóng cắt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đóng cắt bao gồm khung được ngăn bằng các bản kim loại 
nối đất và bao gồm khoang chứa thanh cái đặt ở phần giữa, khoang đóng cắt đặt ở dưới 
khoang chứa thanh cái, khoang chứa cáp đặt ở mặt sau, và khoang điều khiển đặt ở mặt 
trước; dao cách ly nối đất cách điện bằng không khí được bố trí trong khoang đóng cắt; 
và thiết bị thao tác. Khoang đóng cắt có thể tháo rời khỏi khung, và có dạng vỏ có kết 
cấu nửa kín cho phép không khí đi qua đó nhưng ngăn các hạt dầu hoặc nước đi qua đó.  
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(72) KUAN, Yi-Hui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thẻ trò chơi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thẻ trò chơi dùng để hiển thị thông tin ẩn trên đó nhờ tấm thể hiện 
màu trong suốt có màu định trước cho phép ánh sáng có dải bước sóng xác định truyền 
qua đó. Thẻ trò chơi này bao gồm tấm nền trong suốt; và lớp in màu trong suốt được tạo 
ra trên tấm nền trong suốt và có hình mẫu trò chơi được tạo ra bằng cách phủ lấp phần 
ẩn và phần che phủ, trong đó phần ẩn có ít nhất hai màu khác nhau chặn ánh sáng có dải 
bước sóng xác định và phần che phủ không có màu chặn ánh sáng có dải bước sóng xác 
định, nhờ đó khi tấm thể hiện màu trong suốt được phủ lên trên thẻ trò chơi, thì phần che 
phủ sẽ hiển thị màu nhạt giống như màu định trước sau khi hiện màu qua tấm thể hiện 
màu trong suốt, và phần ẩn sẽ hiển thị màu sẫm hơn sau khi hiện màu qua tấm thể hiện 
màu trong suốt.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
111 

(11) 28815 
(21) 1-2011-02252 (51) 7 C07K  16/00,  1/00, C07H  21/02, 

C12N  15/00,  5/00, A01K  67/033, 
A01N  37/18,  43/04 

(22) 23.02.2006 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2006/006700 23.02.2006 (87) WO2006/091871 31.08.2006 
(30) 11/065,716 23.02.2005 US 

11/238,171 27.09.2005 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2011 
(71) HALOZYME THERAPEUTICS, INC.  (US) 

11588 Sorrento Valley Road, Suite 17, San Diego, California 92123, USA 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Enzym hyaluronidaza của người được PEG hoá, dược phẩm 

chứa enzym này và quy trình điều chế chúng  
  (57)    Sáng chế đề cập đến các enzym hyaluronidaza được PEG hoá, dược phẩm chứa các 

enzym này và quy trình điều chế chúng. Sáng chế cũng đề cập đến các peptit được cải 
biến có đầu tận cùng nhóm amin có tác dụng làm tăng tiết sHASEGP. Sáng chế cũng đề 
cập đến hỗn hợp chứa các enzym hyaluronidaza được PEG hoá hầu như tinh khiết có 
nguồn gốc từ tế bào nhân chuẩn. Hỗn hợp này tạo ra sự glycosyl hoá thích hợp để thu 
được hoạt tính tối ưu.  
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(72) NASUNO, Kazuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp vận hành lò phản ứng xử lý phần chưng cất giữa 

bằng hydro và lò phản ứng xử lý phần chưng cất giữa bằng 
hydro 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp vận hành lò phản ứng xử lý phần chưng cất giữa bằng 
hydro, phương pháp này xử lý và đồng phân hóa phần chưng cất giữa bằng hydro, phần 
chứng cất giữa này gồm có các thành phần có khoảng điểm sôi tương đương với dầu 
gazoin trong số các hydrocacbon tổng hợp Fisher-Tropsch (FT) được tổng hợp bằng 
phản ứng tổng hợp Fisher-Tropsch, phương pháp vận hành theo sáng chế bao gồm các 
bước: cho phần chưng cất giữa phản ứng với chất xúc tác để xử lý và đồng phân hóa cho 
phần chưng cất giữa này bằng hydro nhằm tạo ra phần chưng cất giữa được xử lý bằng 
hydro; đo điểm đục của phần chưng cất giữa được xử lý bằng hydro chảy ra từ lò phản 
ứng xử lý phần chưng cất giữa bằng hydro; và kiểm soát các điều kiện vận hành của lò 
phản ứng xử lý phần chưng cất giữa bằng hydro sao cho điểm đục đạt đến giá trị đích 
định trước.  
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(72) TASAKA, Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu hồi hợp chất hydrocacbon ra khỏi 

sản phẩm phụ dạng khí 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi các hợp chất hydrocacbon ra khỏi sản phẩm 

phụ dạng khí được tạo ra trong phản ứng tổng hợp Fisher-Tropsch, phương pháp này bao 
gồm các bước : nén sản phẩm phụ dạng khí này, làm mát sản phẩm phụ dạng khí được 
nén trong bước nén để hóa lỏng các hợp chất hydrocacbon trong sản phẩm phụ dạng khí 
này, và tách các hợp chất hydrocacbon đã hóa lỏng trong bước làm mát ra khỏi sản 
phẩm phụ dạng khí còn lại.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu tinh lọc nước, phương pháp tinh lọc nước, tiền chất 

của phân bón phosphat và phương pháp sản xuất tiền chất của 
phân bón phosphat 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu tinh lọc nước bao gồm: hyđroxit kim loại hỗn hợp có cấu trúc 
được phân lớp và bao gồm các ion sắt, các ion canxi, và ít nhất một trong các ion nitơ và 
các ion sulfur; và ít nhất một trong hyđroxit canxi và hyđroxit sắt (III), trong đó cường 
độ đỉnh chính do ít nhất một trong số hyđroxit canxi và hyđroxit sắt (III) được đo bởi 
quá trình phân tích cấu trúc tinh thể dùng tia X là bằng hoặc nhỏ hơn một nửa cường độ 
đỉnh chính do cấu trúc được phân lớp của hyđroxit kim loại hỗn hợp.  
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(72) TANIDA, Katsuyoshi (JP), KINOSHITA, Tsutomu (JP), CHIFUKU, Hiroyuki (JP), 
ONODA, Sousuke (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý nước thải chứa flo và silic, phương pháp tạo 

ra canxi florua, và hệ thống xử lý nước thải chứa flo 
  (57)     Mục đích (mục đích đầu tiên) của sáng chế là đề xuất công nghệ xử lý nước thải (cụ thể 

là công nghệ xử lý sơ bộ), công nghệ này có khả năng thu hồi flo ở tỷ lệ thu hồi cao dưới 
dạng canxi florua có độ tinh khiết cao, mà không cần pha loãng nước thải chứa flo và 
silic, tức là có khả năng thu hồi no từ nước thải chứa flo và silic nồng độ cao. Nước thải 
chứa flo và silic được cấp vào thùng khống chế độ pH (1) và natri hydroxit (NaOH) được 
thêm vào đó, với kết quả là natri silicat được kết tủa. Sau đó, nước thải được cấp vào 
thiết bị tách rắn-lỏng (2) sao cho việc tách rắn-lỏng natri silicat được thực hiện.  
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(30) 61/157,046 03.03.2009 US 

61/304,053 12.02.2010 US 
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, United States of America 
(72) LONG, Jeffrey, Keith (US), HONG, Wonpyo (KR), TAGGI, Andrew, Edmund (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyrazol có hoạt tính trừ nấm, chế phẩm trừ nấm và 

phương pháp phòng trừ bệnh thực vật 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức 1, bao gồm tất cả các chất đồng phân 

hình học và đồng phân lập thể, N-oxit, và muối của chúng,  
 

  
trong đó 
Q1 là nhân phenyl, hệ naphtalenyl, nhân dị vòng có từ 5 đến 6 cạnh hoàn toàn không bão 
hoà hoặc hệ nhân hai vòng dị vòng thơm có từ 8 đến 10 cạnh, mỗi nhân được thế bằng 
các phần tử thế tuỳ ý như được xác định trong phần mô tả;  
Q2 là nhân phenyl, hệ nhân naphtalenyl, nhân dị vòng bão hoà, không bão hoà một phần 
hoặc hoàn toàn không bão hoà có từ 5 đến 6 cạnh, hoặc hệ nhân hai vòng dị vòng thơm 
có từ 8 đến 10 cạnh, mỗi nhân được thế bằng các phần tử thế tuỳ ý như được xác định 
trong phần mô tả;  
X là O, S(O)m, NR4, CR15R16, C(=O) hoặc C(=S);  
và R1, R1a, R2, R4, R15, R16 và m như được xác định trong phần mô tả. Sáng chế cũng đề 
cập đến chế phẩm chứa hợp chất có công thức 1 và các phương pháp phòng trừ bệnh cho 
thực vật do nấm gây ra bao gồm việc phun hợp chất hoặc chế phẩm theo sáng chế với 
một lượng hữu hiệu. Sáng chế còn đề cập đến các hợp chất có công thức 2, bao gồm tất 
cả các chất đồng phân hình học và đồng phân lập thể, và muối của chúng,  

 

  
trong đó X là NH; và  
Q1, Q2 và R2 như được xác định trong Công thức 1;  
hữu ích làm các chất trung gian để điều chế các hợp chất có công thức 1.  
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Karsten (DE), VON DEYN, Wolfgang (DE), KAISER, Florian (DE), DESHMUKH, 
Prashant (GB), DICKHAUT, Joachim (DE), BANDUR, Nina, Gertrud (DE), NARINE, 
Arun (CA), POHLMAN, Matthias (DE), PUHL, Michael (DE), THOMPSON, Sarah 
(US), EBUENGA, Cecille (PH), ANSPAUGH, Douglas, D. (US), CULBERTSON, 
Deborah, L. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 3-arylquinazolin-4-on, phương pháp để chống lại các 

loài gây hại là động vật không xương sống và vật liệu nhân 
giống cây 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp chất 3-arylquinazolin-4-on có công thức I và muối của chúng,  
 

  
 
trong đó  
n bằng 0, 1 hoặc 2;  
X là O, S hoặc N-R4;  
Y1 là N hoặc CH;  
Y2 là N hoặc C-R5;  
R1 là C1-C10-alkyl, C1-C10-haloalkyl, C2-C10-alkenyl, C2-C10-haloalkenyl, C2- C10-alkynyl, 
C2-C10-haloalkynyl, C3-C12-xycloalkyl, C5-C12-xycloalkenyl, C3-C12- xycloalkyl-C1-C4-
alkyl, C5-C12-xycloalkenyl-C1-C4-alkyl, trong đó gốc xycloalkyl và gốc xycloalkenyl 
trong bốn gốc vừa được nêu là chưa được thế, được halogen hóa một phần hoặc toàn bộ 
và/hoặc mang 1, 2, 3, 4, hoặc 5 gốc C1-C4-alkyl;  
R2 là hy®ro, halogen, CN, C(Z)NH2, C1-C4-alkyl hoặc C1-C4-haloalkyl, trong đó Z là O, 
S hoặc NR6;  
và các giá trị biến đổi k, R, R3, R4, R5 và R6 là như được xác định trong các điểm yêu 
cầu bảo hộ. Sáng chế còn đề cập tới việc sử dụng hợp chất có công thức I để chống lại 
các loài gây hại là động vật không xương sống và tới phương pháp để khống chế các loài 
gây hại là động vật không xương sống. Sáng chế còn đề cập tới vật liệu nhân giống cây 
và đến hợp phần nông học gồm hợp chất 3-arylquinazolin-4-on có công thức I.  
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(71) TROPICANA PRODUCTS, INC.  (US) 

1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 34208, United States of America 
(72) CROUSE, Jeremy (US), RIVERA, Teodoro (US), GIVEN, Peter S., Jr. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Đồ uống thể thao chứa limonoit họ cam và phương pháp sản 

xuất đồ uống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống thể thao từ một hoặc nhiều hoá chất 

thực vật họ cam nhưng lại giấu đi được vị đắng của những hợp chất này trong đồ uống. 
Phương pháp này bao gồm bước vi nang hoá hoá chất thực vật họ cam và bổ sung các 
hoá chất thực vật họ cam được vi nang hoá vào đồ uống. Sáng chế còn đề cập đến đồ 
uống thể thao được bổ sung một hoặc nhiều hoá chất thực vật họ cam nhưng lại không 
có vị đắng từ các hợp chất này.  
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(72) CROUSE, Jeremy (US), RIVERA, Teodoro (US), GIVEN, Peter S., Jr. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Đồ uống và phương pháp sản xuất đồ uống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống từ một hoặc nhiều hoá chất thực vật 
họ cam nhưng lại giấu đi được vị đắng của những hợp chất này trong đồ uống. Phương 
pháp này bao gồm bước vi nang hoá hoá chất thực vật họ cam và bổ sung các hoá chất 
thực vật họ cam được vi nang hoá vào đồ uống. Sáng chế còn đề cập đến đồ uống được 
bổ sung một hoặc nhiều hoá chất thực vật họ cam nhưng lại không có vị đắng từ các hợp 
chất này.  
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(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Đồ uống và phương pháp sản xuất đồ uống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống thể thao từ một hoặc nhiều hoá chất 
thực vật họ cam nhưng lại giấu đi được vị đắng của những hợp chất này trong đồ uống. 
Phương pháp này bao gồm bước vi nang hoá hoá chất thực vật họ cam và bổ sung các 
hoá chất thực vật họ cam được vi nang hoá vào đồ uống. Sáng chế còn đề cập đến đồ 
uống thể thao được bổ sung một hoặc nhiều hoá chất thực vật họ cam nhưng lại không có 
vị đắng từ các hợp chất này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất hai vòng triazolo [4,3-bl pyriđazin, quy trình điều 

chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hai vòng có công thức I :  

 

  
 
trong đó  , R1, R2, L1, L2, J, Y, k, n, p và r được xác định như nêu trong bản mô tả. 
Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa hợp chất 
này để điều trị các bệnh liên quan đến thụ thể anđrogen, đặc biệt là bệnh ung thư tuyến 
tiền liệt.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit có hoạt tính xenluloza và chế phẩm enzym chứa 

polypeptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit dung hợp thể khảm CBH II (enzym xenlobihydrolaza 

nhóm II - cellobiohydrolase enzyme class II) có hoạt tính xenluloza, axit nucleic mã hóa 
polypeptit này, tế bào chủ tạo ra polypeptit này cũng như chế phẩm enzym chứa 
polyeptit này.  
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HUBMEIER, Christopher, S. (US), Ql, Youlin  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phân tử ADN của cây lúa , cây lúa chuyển gen chịu thuốc diệt 

cỏ và phương pháp tạo ra cây lúa này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phân tử ADN của cây lúa, cụ thể là trình tự cây lúa chuyển gen 

17314 và cây, tế bào cây, hạt giống và các bộ phận của cây, sản phẩm hàng hóa có 
nguồn gốc từ trình tự 17314. Sáng chế cũng đề xuất các polynucleotit đặc hiệu cho trình 
tự 17314 và cây, tế bào cây, hạt giống, bộ phận của cây và sản phẩm hàng hóa bao gồm 
polynucleotit đặc hiệu cho trình tự 17314. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất 
cây lúa chịu thuốc diệt cỏ có trình tự 17314 và phương pháp kiểm soát cỏ dại trên cánh 
đồng trồng cây lúa chịu thuốc diệt cỏ này.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Composit dạng lá nhiều lớp chứa một lớp polycacbonat, quy 

trình sản xuất composit và thẻ chứa composit dạng lá nhiều 
lớp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến composit dạng lá nhiều lớp có ít nhất một lớp được tạo thành từ chế 
phẩm polycacbonat hoặc copolycacbonat, khác biệt ở chỗ polycacbonat hoặc 
copolycacbonat bao gồm ít nhất một chất phụ gia có công thức chung từ (1) đến (8), R1 
được chọn độc lập với nhau từ nhóm được tạo thành từ C10-C25-alkyl, C10-C25-alkoxy, 
và aryl được thế C10-C25-alkyl, R2 được chọn độc lập với nhau từ nhóm C10-C25-
alkylcacbonat hoặc hydro, và R3 được chọn độc lập với nhau từ nhóm C10-C25-alkoxy, 
và aryl được thế C10-C25-alkyl, R2 được chọn độc lập với nhau từ nhóm C10-C25-
alkylcacbonyl hoặc hydro, và R3 được chọn độc lập với nhau từ nhóm C10-C25-alkyl. 
Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất composit này và thẻ chứa composit dạng lá 
nhiều lớp.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị xác định vị trí các điện cực trong lò điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xác định vị trí các điện cực trong lò điện có trụ đỡ điện cực 
(10), bao gồm nhóm nâng (11), liền khối với kết cấu đế (12) và mang cần giữ điện cực 
(13) chứa ít nhất một điện cực (14) được nhúng vào dung dịch và/hoặc tiếp xúc với các 
mảnh phế liệu, thiết bị này bao gồm ít nhất một cụm laze (17) được định vị trên ít nhất 
một phần của kết cấu đế (12) phối hợp với thành phần định chuẩn (18) liền khối với ít 
nhất một điện cực (14).  
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of Korea 

(72) SONG, Yoon Seok (KR), PARK, Sung Woo (KR), YOON, Yeon Jung  (KR), YOON, 
Hee Kyoon (KR), MOON, Seong Cheol (KR), LEE, Byung Gon (KR), CHOI, Soo Jin 
(KR), JUN, Sun Ah (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế meropenem cải tiến bằng cách sử dụng 

bột kẽm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải tiến để tổng hợp meropenem trihyđrat [trihyđrat 

của axit (1R,5S,6S)-2-[((2'S,4'S)-2'-®imetylaminocarbozyl)pyroli®in-4'- ylthio]-6-[(R)-1-
hyđroxyetyl]-1-metylcarbapen-2-em-3-carboxylic] là chất kháng sinh carbapenem mới.  
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(72) TAKANOHASHl, Hiroaki (JP), HIROSE, Junichi (JP), GOTO, Waka (JP), OGAWA, 

Shuichiro (JP), SHlRAISHI, Kentaro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần bao ngoài, màng bao ngoài, vật liệu dạng màng bao 

ngoài và phương pháp sản xuất vật liệu dạng màng bao ngoài 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp phần bao ngoài có đặc tính chống bẩn, độ trong suốt và tính ưa 

nước tuyệt vời và có khả năng duy trì tính ưa nước bề mặt thậm chí ở nhiệt độ cao.  
Hợp phần bao ngoài bao gồm  
(A) hạt oxit kim loại có số kích thước hạt trung bình từ 1nm đến 400nm, và 
(B) hạt polyme,  
trong đó, hàm lượng hợp phần pha trong nuớc trong hợp phần (B), được đại diện bởi 
biểu thức (I) sau đây, là 20% khối luợng hoặc nhỏ hơn.  
Hàm lượng hợp phần pha trong nước (%) = (khối lượng khô của phần lọc thu được bằng 
cách lọc hợp phần (B) ở điểm cắt phân tử là 50,000) x (100 - tổng khối lượng của hàm 
luợng chất rắn)/(khối lượng của phần lọc - khối lượng khô của phần lọc) x 100/tổng khối 

lượng của hàm lượng chất rắn   

 
 
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
129 

(11) 28832 
(21) 1-2011-02388 (51) 7 A24F  47/00 
(22) 28.01.2010 (43) 27.02.2012 
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(75) HON, LIK  (CN) 

11F Xingcheng Commercial Building, No. 11 Chongwenmenwai Street, Chongwen 
District Beijing 100062, China 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Điếu thuốc lá điện tử kiểu phun cải tiến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến điếu thuốc lá điện tử kiểu phun cải tiến có bộ cấp điện (1), bộ cảm 
biến (2), thành phần lõi phun và thành phần chứa chất dịch (3). Điếu thuốc lá còn có hộp 
chứa, lỗ vào không khí bổ sung (4) được tạo ra trên hộp chứa này. Thành phần lõi phun 
bao gồm bộ đốt dùng điện (5) và thành phần thấm chất dịch (6). Bộ đốt dùng điện (5) có 
lỗ thông (51), thành phần chứa chất dịch (3) có rãnh dẫn (31) và bộ cảm biến (2) được 
nối với lỗ thông (51) và rãnh dẫn (31) và tạo thành vòng lưu động không khí nhờ lỗ vào 
không khí bỗ sung. Thành phàn thấm chất dịch (6) trong thành phần lõi phun của điếu 
thuốc lá được bọc trực tiếp lên bộ đốt dùng điện (5), nhờ đó điếu thuốc lá có thể khí hóa 
nóng khói một cách thích đáng với các giọt nhỏ đồng đều và người sử dụng có thể tiếp 
nhận một cách dễ dàng và khói có thể xâm nhập một cách dễ dàng vào phổi và có thể 
được hấp thụ một cách tiện lợi. Bộ đốt dùng điện (5) và thành phần chứa chất dịch (3) 
được nối với lỗ thông (51) và rãnh dẫn (31), nhờ đó khói phát sinh bởi quy trình phun có 
thể được làm nguội trong điều kiện đẩy không khí lưu động và khói được hấp thụ đáp 
ứng sở thích người hút thuốc. Điếu thuốc lá có kết cấu tách tháo ra được, nhờ đó điếu 
thuốc lá có thể thay đổi và mang theo một cách thuận tiện.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Polynucleotit mã hóa polyme synthetaza và quy trình sản 

xuất polyme này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến polynucleotit phân lập mã hóa cho polypeptit bao gồm chuỗi axit 

amino được thể hiện trong SEQ ID NO:1 với hoạt tính polyme synthetaza. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất polyme synthetaza này. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt và phương pháp xử lý vải sợi bằng chế phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế cập đến chế phẩm xử lý tẩy giặt chứa từ 2 đến 70% trọng lượng chất hoạt động 

bề mặt và từ 0,0001 đến 10% trọng lượng thuốc nhuộm polyme có trọng lượng phân tử ít 
nhất 500, trong đó thuốc nhuộm polyme có thể thu được bằng cách polyme hoá: (a) một 
thuốc nhuộm monome, mà là một alken không tích điện liên kết cộng hoá trị tới một 
thuốc nhuộm, (b) một hoặc nhiều alken comonome. Sáng chế còn đề cập đến một 
phương pháp xử lý sản phẩm dệt may quy mô gia đình.  
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(72) HE, Yuxi (CN), KIKUTSUGI, Hideo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp loại bỏ phorbol este trong chất hữu cơ, phương 

pháp sản xuất chất hữu cơ chứa hàm lượng protein cao, chất 
hữu cơ chứa hàm lượng protein cao, phương pháp sản xuất 
thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp loại bỏ phorbol este. Thành phần phorbol este được loại 
bỏ bằng cách phân hủy khỏi chất hữu cơ chứa thành phần phorbol este, nhờ đó chất hữu 
cơ có hàm lượng protein cao được sản xuất. Phorbol este được phân huỷ bằng cách trộn 
với chất hữu cơ chứa phorbol este và Bacillus substilis var. natto và lên men hỗn hợp thu 
được này.  
Sáng chế đề xuất tiếp phương pháp sản xuất chất hữu cơ có thành phần protein cao và 
chất hữu cơ có hàm lượng protein cao này. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất 
thức ăn chăn nuôi bao gồm trộn chất hữu cơ chứa thành phần phorbol este với Bacillus 
subtilis var. natto, và lên men hỗn hợp thu được này và thức ăn chăn nuôi chứa sản phẩm 
được lên men thu được này.  
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(72) CAVIRANI, Vittorio  (IT), FERRARI, Paolo  (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp di chuyển cuộn vật liệu bao gói từ vị trí cất giữ 

đến vị trí cấp của thiết bị bao gói để sản xuất các loại bao gói 
sản phẩm thực phẩm được làm kín và bộ phận kẹp để kẹp cuộn 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp di chuyển cuộn (2) của vật liệu bao gói từ vị trí cất 
giữ (3) đến vị trí cấp (4) của thiết bị bao gói (5), bao gôm các bước kẹp mép ngoài (6) 
của cuộn (2) bằng cách sử dụng cặp tay kẹp (10) của bộ phận kẹp (1), quay các tay kẹp 
(10) so với cuộn (2) nêu trên, và đỡ cuộn (2) nêu trên trên cặp tay kẹp (10) bằng cách 
tương tác với chi tiết (7) của cuộn (2) hướng vào tâm đối với mép ngoài (6).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng HER đa đặc hiệu và phương pháp sản xuất 

kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề xuất các kháng thể kháng HER, bao gồm các kháng thể đa đặc hiệu kháng 

HER, hợp phần chứa các kháng thể này và phương pháp sản xuất kháng thể này. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề xuất các kháng thể đa đặcc hiệu EGFR/HER3 ít độc tính hơn chất 
đối kháng EGFR thông thường.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất kết dính thuỷ lực nhanh để tách rời và tạo kết cấu bê 

tông chứa muối canxi, hỗn hợp chất tăng tốc đóng rắn và bê 
tông chứa chất kết dính thuỷ lực này   

  (57)     Sáng chế đề xuất chất kết dính thủy lực chứa xi măng, ít nhất một chất siêu dẻo hóa thứ 
nhất, muối canxi và ít nhất một chất siêu dẻo hóa thứ hai khác biệt với chất siêu dẻo hóa 
thứ nhất và gồm một mạch chính và các nhóm mạch nhánh đại phân tử được nối với 
mạch chính và được điều chỉnh sao cho tách ra khỏi mạch chính trong môi trường bazơ, 
kết quả là chất dẻo hóa thứ hai có tác dụng hóa lỏng, tác dụng này tăng lên ít nhất tạm 
thời theo thời gian trong môi trường bazơ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bê tông 
chứa chất kết dính thủy lực nhanh.  
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(72) KATAGATA, Satoshi  (JP), IWASAKI, Kota (JP), FURUKAWA, Masanori  (JP), 

FUSE, Takeshi (JP), TSUTSUMI, Hiromasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cửa sân ga đường sắt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cửa sân ga có thể làm giảm thiểu thời gian dùng cho thao 
tác thay mới khi phần có dạng tấm panen của cửa bị hư hỏng. Thiết bị cửa sân ga bao 
gồm một cửa, và một cơ cấu dẫn động để dịch chuyển cửa tiến và lui để đóng và mở 
cổng ở sân ga. Cơ cấu đẫn động gồm có một động cơ, một thân quay được làm thích ứng 
để được quay bởi một động cơ, và một thân dẫn động được làm thích ứng để được dẫn 
động theo sự quay của thân quay để dịch chuyển cửa, và cửa có thân chính dạng tấm 
panen, và đoạn đế được nối tháo ra được vào thân chính và được lắp vào thân dẫn động.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Nền dẻo hai lớp và dung dịch điện phân đồng để tạo ra nền dẻo 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nền dẻo hai lớp vượt trội về khả năng chịu gập và không xuất hiện 

các lỗ trống Kirkendall hoặc dạng tương tự ngay khi các phần dây dẫn của các linh kiện 
bán dẫn trên màng COF (Chip On Film) được mạ thiếc và việc xử lý nhiệt được thực 
hiện. Sáng chế cũng đề cập đến nền dẻo hai lớp, trong đó lớp đồng được tạo ra trên một 
mặt hoặc cả hai mặt của màng ngăn cách bằng cách sử dụng dung dịch điện phân đồng, 
trong đó kích cỡ trung bình của các hạt tinh thể đồng tạo thành lớp đồng là bằng hoặc 
lớn hơn 1μm và bằng hoặc nhỏ hơn chiều dày của lớp đồng và tỷ lệ cường độ cực đại 
của mặt phẳng (200) trên tổng toàn bộ các cường độ của sáu cực đại chính {[cường độ 
cực đại của mặt phẳng (200)]/[tổng toàn bộ các cường độ cực đại của (111), (200), 
(220), (311), (400), (331)]} theo sự nhiễu xạ tia X của lớp đồng là bằng hoặc lớn hơn 
0,4. Dung dịch điện phân đồng nêu trên để tạo lớp đồng chứa ion clorua và một hoặc 
một số chất phụ gia như là thioure, các dẫn xuất thioure và axit thiosulphuric.  
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(11) 28841 
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(72) Kenichi HARADA (JP), Shinjiro SAITO (JP), Yoshitaka ISHIl  (JP), Akira 

NOTOHARA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phun trượt được 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị phun trượt được không bị xảy ra việc quên điều chỉnh và nhả 
bộ phận chặn để ngăn giải phóng áp lực bề mặt. Phương tiện sử dụng áp lực bề mặt ban 
gồm hai hộp lò xo (30) lắp với một trong số các phần ngang đối diện tương ứng của 
khung kim loại cố định (18), hai hộp dẫn hướng (22) lắp với khung kim loại mở/đóng 
được (16) và nằm bên dưới một trong số các hộp lò xo (30) tương ứng, và bộ phận 
truyền 1 3 để truyền lực đàn hồi của một trong số các lò xo nén (31) nằm trong mỗi một 
trong số các hộp lò xo (30) đến khung kim loại trượt được (17). Bộ phận truyền (13) bao 
gồm hai thanh chịu tải (12) mỗi thanh được làm thích ứng để kẹp một trong số các hộp 
lò xo (30) và các hộp dẫn hướng (22) tương ứng, và dầm ngang (11) nằm ở giữa các đầu 
sau (12c) tương ứng của các thanh chịu tải (12). Nắp che cách nhiệt (14) được làm thích 
ứng để được dịch chuyển theo cách lắc trên mặt phẳng thẳng đứng chứa hướng dịch 
chuyển của bộ phận truyền (13). Nắp che cách nhiệt (14) có phần chặn dạng khối (15) 
tạo ở đầu tự do lắc được của nó. Phần chặn (15) được làm thích ứng để ngăn không cho 
bộ phận truyền (13) bị di chuyển về phía sau khi nắp che cách nhiệt (14) nằm ở vị trí 
đóng, tức là, để ngăn không cho bộ phận truyền (13) không bị dịch chuyển theo hướng 
tạo sự giải phóng áp lực bề mặt.  
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(22) 27.01.2010 (43) 27.02.2012 
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(72) SCHWAGER, Andreas (DE), LU, Weiyun (CN), STADELMEIER, Lothar (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền đa ăng ten ở cả phía truyền và thu (MIMO) đa 

sóng mang và thiết bị thu đa ăng ten ở cả phía truyền và thu 
(MIMO) đa sóng mang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến việc phân kênh bit/dồn kênh bit trong các hệ thống truyền thông 
MIMO đa sóng mang (ví dụ, các hệ thống truyền thông MIMO dồn kênh không gian 
được mã hóa trước sử dụng OFDM thích ứng). Cụ thể là, sáng chế đề cập đến thiết bị 
truyền MIMO đa sóng mang và thiết bị thu MIMO đa sóng mang. Thiết bị truyền 
MIMO đa sóng mang theo sáng chế bao gồm bộ phân kênh và bộ ánh xạ ký hiệu để thu 
chuỗi bit đầu vào và tạo các chuỗi ký hiệu, mỗi chuỗi ký hiệu được liên kết với kênh 
truyền khác và bao gồm các ký hiệu dữ liệu, mỗi ký hiệu dữ liệu được chỉ định cho một 
sóng mang khác; một hoặc nhiều bộ điều biến đa sóng mang để tạo ít nhất hai tín hiệu 
được điều biến đa sóng mang dựa vào các chuỗi ký hiệu; và ít nhất hai cổng truyền để 
lần lượt truyền ít nhất hai tín hiệu được điều biến đa sóng mang, trong đó tốc độ truyền 
dữ liệu của mỗi kênh truyền được thay đổi một cách riêng rẽ.  
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1-1, Toyosu 3-Chome, Koto-Ku, Tokyo 135-8710, Japan 

(72) EDELMAN, Daniel, Geoffrey (US), KILLMORE, Christopher, Ronald (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép dải cán nóng và phương pháp tạo ra thép dải cán nóng 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thép dải cán nóng được tạo ra bằng phương pháp bao gồm các 

bước: lắp thiết bị đúc hai trục; tạo ra vũng đúc thép nóng chảy có thành phần theo trọng 
lượng bao gồm cacbon từ 0,25% tới 1%, mangan từ 0,40% tới 2,0%, silic từ 0,05% tới 
0,50% nhôm nhỏ hơn 0,01%; quay ngược chiều các trục đúc cán để làm đông đặc lớp vỏ 
kim loại và tạo ra thép dải, cán nóng thép dải để cơ tính ở mức độ giảm chiều dày khi 
cán ở 10% và 35% là trong khoảng 10% giá trị độ bền chảy, độ bền kéo và độ dãn dải 
tổng thể; và cuộn thép dải cán nóng ở nhiệt độ trong khoảng 550oC tới 750oC để tạo ra 
phần lớn cấu trúc tế vi bao gồm peclit, cùng với bainit và ferit hình kim. Thép dải này có 
thể có hàm lượng oxy tự do trong khoảng từ 5 tới 50 ppm hoặc 25 tới 45 ppm.  
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Panayiotis, Alexandrou (GB), RITCHIE, Timothy, John (GB), WOODROW, Michael, 
David (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrazol làm chất đối kháng thụ thể CC-chemokin, 

dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất indazol có công thức (I) dưới đây, quy trình điều chế nó, 

chất trung gian để sử dụng trong quy trình này và dược phẩm chứa hợp chất này. 
 

  
 

trong đó các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. 
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(72) WILLIAMS, James, Geoffrey (AU), KAUL, Harold, Roland (AU), EDELMAN, 
Daniel, Geoffrey (US), KILLMORE, Christopher, Ronald (AU) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm thép có độ bền cao, sản phẩm thép được cán nóng, 

sản phẩm thép được biến cứng bằng hoá già và phương pháp 
chế tạo dải thép đúc mỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm thép hoặc dải thép đúc mỏng bao gồm, tính theo trọng 
lượng, cacbon dưới 0,25%, mangan nằm trong khoảng từ 0,20 đến 2,0%, silic nằm trong 
khoảng từ 0,05 đến 0,50%, nhôm dưới 0,01%, niobi nằm trong khoảng từ 0,01 % đến 
0,20%, vanadi nằm trong khoảng từ 0,01% đến 0,20%, và cấu trúc tế vi của phần lớn 
bainit và ferit hình kim, và nhiều hơn 70% niobi và vanadi trong dung dịch rắn. Sản 
phẩm thép có thể có độ bền chảy ít nhất là 380 MPa, độ bền kéo ít nhất là 410 MPa, 
hoặc cả hai. Sản phẩm này có thể có độ giãn dài tổng ít nhất là 6% hoặc 10%.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
143 

(11) 28846 
(21) 1-2011-02500 (51) 7 F16L  1/12,  35/00, E21B  17/01 
(22) 22.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/FR2010/050514 22.03.2010 (87) WO2010/109124 30.09.2010 
(30) 0901378      24.03.2009 FR 
(71) TECHNIP FRANCE  (FR) 

6-8, AllÐe de 1'Arche, Faubourg de 1'Arche ZAC Danton, F-92400 Courbevoie, France
(72) ESPINASSE Philippe (FR), GEREZ Jean-Michel (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ống lồng bảo vệ dùng cho ống mềm 

  (57)    Sáng chế đề cập tới ống lồng bảo vệ có khả năng được lắp đặt quanh phần theo chiều dọc 
của ống (72) để vận chuyển các hyđrocacbon. ống lồng này bao gồm bộ các vòng, mỗi 
vòng có hai phía đối diện (16, 18), và được giữ liên tiếp với nhau, với các phía (16, 18) 
đối diện với nhau, bởi các chi tiết nối đàn hồi biến dạng được (32). Chỗ uốn cong của 
phần theo chiều dọc có khả năng gây ra sự co lại của các chi tiết nối (32) nằm ở phía bên 
trong đường cong, cũng như kéo dài các chi tiết nối đối diện (32), để chịu được việc uốn 
cong. Theo sáng chế, mỗi chi tiết nối (32) có hai phần gắn cứng đối diện (34, 36) và thân 
đàn hồi biến dạng được (38) đặt giữa hai phần gắn này. Các phần gắn (34, 36) lần lượt 
được gắn vào các phía (16, 18) đối diện với các vòng (10).  
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(72) SIGAUDES Julien (FR), DELANOE SÐbastien (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu các khoang chứa được bịt kín và cách nhiệt của tàu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tàu bao gồm kết cấu chịu lực và khoang chứa mũi tàu được bịt kín 
và cách nhiệt (53) được thiết kế để chứa khí tự nhiên hóa lỏng, khoang chứa mũi tàu này 
có một số vách ngăn khoang chứa (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) gắn vào kết cấu 
chịu lực với mỗi vách ngăn khoang chứa có liên tiếp, theo chiều của độ dày, từ bên trong 
đến bên ngoài khoang chứa mũi tàu này, lớp chắn bịt kín chính, lớp chắn cách nhiệt 
chính, lớp chắn bịt kín phụ và lớp chắn cách nhiệt phụ, vách ngăn thứ nhất (56) và vách 
ngăn thứ hai (63) trong số các vách ngăn khoang chứa, nằm sát liền với đỉnh, với lớp 
chắn bịt kín chính của vách ngăn thứ nhất bao gồm ít nhất là đường ván thứ nhất (67) nối 
ở đỉnh với kết cấu chịu lực bằng trụ (69), khác biệt ở chỗ, lớp chắn bịt kín chính của 
vách ngăn thứ hai bao gồm ít nhất là đường ván thứ hai (64) nối ở đỉnh với kết cấu chịu 
lực bằng trụ (69).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng hạt phân tán được trong nước và quy trình 

điều chế 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng hạt phân tán được trong nước chứa: ít nhất một chất 

có hoạt tính hóa nông dạng rắn; ít nhất một chất độn có khả năng hấp; ít nhất một chất 
mang thứ nhất chấp nhận được về mặt hóa nông; ít nhất một chất có hoạt tính hóa nông 
dạng lỏng hoặc có nhiệt độ nóng chảy thấp; và, ít nhất một chất mang thứ hai chấp nhận 
được về mặt hóa nông. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm này.  
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(21) 1-2011-02511 (51) 7 B32B  17/06 
(22) 18.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/027806 18.03.2010 (87) WO2010/107998 23.09.2010 
(30) 61/161,186 18.03.2009 US 

61/231,209 04.08.2009 US 
(71) 1. AGC FLAT GLASS NORTH AMERICA, INC.  (US) 

11175 Cicero Drive, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30022, United States of America 
2. AGC GLASS EUROPE  (BE) 
166 ChaussÐe de la Hulpe, B-1170 Brussels, Belgium 

(72) CORDING, Christopher R. (US), TIXHON, Eric  (BE), SCHUTZ, Alain (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất màng mỏng, màng mỏng thu được và hộp 

kính cách âm cách nhiệt chứa màng mỏng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng quang học dạng màng mỏng phát xạ nhiệt thấp có đặc tính 

quang học và phản xạ hồng ngoại được cải thiện và phương pháp sản xuất chúng. Cụ thể 
hơn, sáng chế đề xuất lớp phủ dạng màng mỏng chứa oxit kim loại có trị số phát xạ 
nhiệt nhiệt thấp hơn trị số phát xạ nhiệt của các lớp phủ đã biết trước đây nhờ sử dụng 
chất oxy hóa trong quá trình lắng phủ oxit kim loại, ví dụ như axit mạnh như axit nitric, 
chẳng hạn. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm tăng hiệu quả của lớp phủ dạng 
màng mỏng được mô tả trong bản mô tả này.  
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(11) 28850 
(21) 1-2011-02515 (51) 7 C01B  25/37 
(22) 19.02.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2010/052108 19.02.2010 (87) WO2010/097341 02.09.2010 
(30) 10 2009 001 204.4      26.02.2009 DE 
(71) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG  (DE) 

Rheinstrasse 27 55257 Budenheim, Germany 
(72) BUHLER, Gunnar (DE), SCHWARZ, Kilian (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất octophosphat sắt và octophosphat sắt 

được sản xuất theo quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất octophosphat sắt (III) có công thức chung FePO4 x 

nH2O (n < 2,5), trong đó:  
a) dung dịch nước chứa ion Fe2+ được tạo ra trong đó ôxit sắt (II), ôxit sắt (III) hoặc ôxit 
sắt (II, III) hỗn hợp được lựa chọn từ các hydroxit, ôxit, hydroxit ôxit, hydrat hóa ôxit, 
cacbonat và hydroxit cacbonat, cùng với sắt nguyên tố, được đưa vào môi trường nước 
chứa axit phosphoric, và các ion Fe2+ được hòa tan và Fe3+ được phản ứng với Fe nguyên 
tố (phản ứng tự ôxi hóa khử) tạo thành Fe2+,  
b) các chất rắn được tách ra từ dung dịch Fe2+ nước axit phosphoric, và c) tác nhân ôxi 
hóa được bổ sung vào dung dịch Fe2+ nước axit phosphoric để ôxi hóa sắt (II) trong dung 
dịch và octophosphat sắt (III) của các kết tủa có công thức chung FePO4 x nH2O.  
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(21) 1-2011-02518 (51) 7 H04J  11/00, H04B  1/707 
(22) 29.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/002231   29.03.2010 (87) WO2010/113456 07.10.2010 
(30) 2009-086519      31.03.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Takaaki KlSHIGAMI (JP), Isamu YOSHII (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị trạm cơ sở, thiết bị trạm di động, phương pháp truyền 

dẫn tín hiệu điều khiển, và phương pháp ước lượng kênh 
  (57)     Sáng chế đề cấp đến trạm cơ sở, trạm di động phương pháp truyền dẫn tín hiệu chỉ dẫn, 

và phương pháp ước lượng kênh, có thể đạt được đặc tính giảm sự can nhiễu tốt và đảm 
bảo độ chính xác cao của việc ước lượng kênh thậm chí trên đường truyền có sự tương 
quan tần số thấp như trong kỹ truyền dẫn SFN trong vùng MBS. Bộ phận tạo mẫu chỉ 
dẫn (110) chia khối tài nguyên tối thiểu, là đơn vị nhỏ nhất khi cấp phát tài nguyên 
truyền dẫn trong vùng MBS, thành nhiều khối con dựa trên độ rộng dải tần tương ứng 
với trễ lan truyền của đường truyền trong vùng MBS tương ứng, và tạo ra chuỗi tín hiệu 
chỉ dẫn bằng cách nhân chuỗi mã trực giao, trong đó thiết lập chiều dài tương ứng với số 
mẫu chỉ dẫn được chứa trong mỗi khối con như là chiều dài mã trực giao tương ứng, với 
các mẫu chỉ dẫn được chứa trong mỗi khối con.  
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47/38,  9/32,  9/36, A61P  7/02,  9/10 
(62) 1-2009-02322   
(22) 28.03.2008 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2008/000791     28.03.2008 (87) WO2008/129846 30.10.2008 
(30) 2007-087327     29.03.2007 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2009 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) Masazumi KOJIMA (JP), Yoshio KUNO  (JP), Hiroaki NAKAGAMI (JP), Shinji 

SAGASAKI (JP), Koichi ISHIDOH  (JP), Gaku SEKIGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa hợp chất N1-(5-clopyridin-2-yl)-N2-((1S,2R,4S)-4-

[(dimetylamino)carbonyI]-2-[(5 metyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-
c]pyridin-2-yl)carbonyl] aminoxyclohexyl) etandiamit và 
phương pháp làm tăng đặc tính hòa tan của hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm có đặc tính hoà tan cao trong khoảng độ pH rộng.  
Dược phẩm này khác biệt ở chỗ nó chứa (A) hợp chất N1-(5- clopyridin-2-yl)-N2-
(1S,2R,4s)-4-[(dimetylamino)carbonyl]-2-{[(5-metyl- 4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-
c]pyridin-2- yl)carbonyl]amino}xyclohexyl)etandiamit có công thức (1) dưới đây, muối 
dược dụng của hợp chất này, hoặc hydrat của hợp chất bất kỳ trong số các hợp chất này, 
và (B) một hoặc nhiều chất được chọn từ nhóm bao gồm rượu đường và chất phụ gia 
trương nở trong nước.  
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3/10 
(22) 23.02.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/053187     23.02.2010 (87) WO 2010/095768 26.08.2010 
(30) 2009-038776     23.02.2009 JP 
(71) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
(72) KAKINUMA, Hiroyuki (JP), KOBASHI, Yohei (JP), CHONAN, Tomomichi (JP), OI, 

Takahiro (JP), SHIOZAWA, Fumiyasu (JP), IWATA, Yuki (JP), KAWABE, Kenichi 
(JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Các hợp chất 4-isopropylphenyl gluxitol làm chất ức chế chất 

vận chuyển glucoza phụ thuộc natri 1 (SGLT1) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất 4-isopropylphenyl gluxitol không có xu hướng tích tụ 

trong cơ thể và ức chế hoạt tính SGLT1 để kiềm chế chứng tăng glucoza huyết sau ăn 
(hoặc sự tổn thương dung nạp glucoza) thông qua sự kiềm chế sự hấp thụ glucoza trong 
ruột non, nhờ đó các hợp chất này có thể kiềm chế sự khởi phát bệnh đái tháo đường và 
hội chứng chuyển hóa hoặc có thể điều trị các bệnh này.  
Hợp chất 4-isopropylphenyl gluxitol có công thức (I) sau hoặc muối dược dụng của nó :  
[Công thức 1]  

 

  
 

trong đó R1 là nguyên tử hydro, v.v.., R2 là nhóm metyl, v.v.., R3 là nhóm C1-4 alkyl được 
thế bằng (các) nhóm amino, v.v.., và R4 là nguyên tử hyđro, v.v..  
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(86) PCT/CN2010/071253  24.03.2010 (87) WO 2010/108433 30.09.2010 
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(71) SHANGHAI HARBOUR SOFT SOIL TREATMENT ENGINEERING (GROUP) CO., 

LTD.  (CN) 
26F, Yuanyang Square, 1188 Siping Road, Shanghai 200092, China 

(72) XU, Wang (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp đầm nén hút chân không cao để cải tạo nền đất 

yếu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đầm nén hút chân không cao để cải tạo nền đất yếu, 

bao gồm các bước: A) cắm các ống giếng lọc hút chân không vào đất theo sự phân bố 
của tầng đất của nền đất yếu với khoảng cách khác nhau, và lắp các bản nhựa dẫn nước 
trên nền đất yếu để dẫn nước trong đất thoát ra ngoài một cách nhanh chóng và phân tán 
áp lực dư lỗ rỗng; B) bơm hút chân không cho các ống giếng lọc hút chân không trong 
nhiều ngày, sau đó rút toàn bộ hoặc một số các ống giếng lọc hút chân không, và thực 
hiện đầm nén động với năng lượng thích hợp; C) cắm lại các ống giếng lọc hút chân 
không, lặp lại việc thi công đầm nén ngang bằng "bơm hút chân không và đầm nén động 
với năng lượng thích hợp" cho đến khi đáp ứng yêu cầu thiết kế. Phương pháp theo sáng 
chế có thể rút ngắn giai đoạn thi công và chất lượng thi công được kiểm soát.  
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(30) 2010-222900 30.09.2010 JP 

2010-222903 30.09.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Yosuke TSUCHIYA (JP), Masahiro KUMADA (JP), Takahiro SHINGU (JP), 

Hidemasa AOKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Thiết bị chiếu sáng của xe 

  (57)     Thiết bị chiếu sáng của xe nhằm làm tăng hiệu quả của việc phân tán nhiệt của tấm nền 
với các điôt phát quang lắp trên đó để đảm bảo mức độ nhỏ gọn và nâng cao khả năng 
lắp lẫn trong khi vẫn duy trì được khả năng nhìn thấy được của ánh sáng phát ra từ các 
điôt phát quang. Đèn xi nhan trước được tạo ra trong xe máy bao gồm tấm nền bao gồm 
phần thứ nhất mà các điôt phát quang được lắp trên đó; chi tiết giữ mà tấm nền được lắp 
vào đó; đế mà chi tiết giữ được lắp vào đó; tấm che lắp vào đế để tạo ra khoang chứa có 
khả năng chứa tấm nền và chi tiết giữ. Tấm nền này còn bao gồm phần thứ hai và phần 
thứ ba được uốn cong theo cách liên tục với phần thứ nhất và nằm đối diện với nhau. Chi 
tiết giữ được liên kết với các bề mặt đối diện nhau của phần thứ hai và phần thứ ba và bề 
mặt của phần thứ nhất nối tiếp với các bề mặt này. Việc xử lý để làm giảm ánh sáng hay 
chắn ánh sáng được thực hiện trên bề mặt sau của tấm che đối diện với bộ phận truyền 
ánh sáng truyền ánh sáng phát ra từ điôt phát quang trên trục quang của điôt phát quang 
và hai phần bên kéo dài từ mặt sau này đến bộ phận truyền ánh sáng sao cho chúng kẹp 
điôt phát quang vào giữa.  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Kenji TAMAKI (JP), Ryuji AKIBA (JP), Yoshihiro NOMURA (JP), Hiroyuki 

SHINMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Thiết bị cảnh báo việc xe đang đến gần dùng cho xe máy chạy 

điện 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị cảnh báo việc xe đang đến gần dùng cho xe máy chạy điện 

trong đó cách bố trí loa để phát ra âm thanh cảnh báo nhằm cảnh báo người đi bộ hay 
những người khác về việc xe máy chạy điện đang đến gần được tối ưu hóa.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe máy chạy điện (1) là xe dạng 
yên ngựa bao gồm tấm ốp trước (7) dùng để che phủ ống đầu (36) của khung thân xe 
(34) từ phía trước, và loa (60) nhằm cảnh báo người đi bộ hay những người khác về việc 
xe đang đến gần có hướng phát ra âm thanh hướng về phía trước ở phía sau thân xe của 
tấm ốp trước (7) và được bố trí ở vị trí nằm đối diện với trụ khoá (115) của công tắc 
chính, được bố trí ở phía bên thân xe của ống đầu (36), ngang qua ống đầu (36). Giá đỡ 
trước (33) dùng để lắp giá lắp trước 6 được bố trí ở phía trước thân xe của tấm ốp trước 
(7) và được lắp vào phía trước thân xe của ống đầu (36) được bố trí ở phía sau thân xe 
của tấm ốp trước (7), và loa (60) được bố trí bên trên giá đỡ trước (33) khi nhìn trên hình 
chiếu đứng từ phía trước của thân xe.  
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63/00,  47/14,  43/90,  43/653,  43/36,  
43/32,  37/50,  35/04,  65/30, A01P  
3/00 

(22) 25.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2010/053867 25.03.2010 (87) WO2010/108973 30.09.2010 
(30) 09156360.1 26.03.2009 EP 

09169871.2 09.09.2009 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) SCHERER, Maria (DE), KLAPPACH, Kristin (DE), HADEN, Egon (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp khống chế nấm hại bằng thuốc diệt nấm tổng hợp 

và thuốc diệt nấm sinh học 
  (57)    Sáng chế đề cập tới việc sử dụng kết hợp thuốc diệt nấm tổng hợp và tác nhân khống chế 

sinh học để khống chế nấm hại. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới phương pháp để khống 
chế nấm hại, bao gồm ít nhất hai nhóm xử lý, trong đó trong ít nhất một nhóm xử lý cây 
được xử lý bằng ít nhất một thuốc diệt nấm tổng hợp và trong ít nhất một nhóm xử lý 
cây được xử lý bằng ít nhất một tác nhân khống chế sinh học, với điều kiện là nhóm xử 
lý sau cùng gồm bước đưa cây qua ít nhất một bước xử lý bằng ít nhất một tác nhân 
khống chế sinh học.  
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(11) 28858 
(21) 1-2011-02570 (51) 7 C07C  231/12,  233/18 
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(86) PCT/CN2010/070780  26.02.2010 (87) WO 2010/097052 02.09.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2011 
(71) LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35, rue de Verdun, F-92284 Suresnes CÐdex, France 
(72) Peng ZHANG (CN), Hanbin SHAN (CN), Zhedong YUAN (CN), Xudong JIANG 

(CN), Yu HUANG  (CN), Hubo WANG (CN), Xufeng CAO (CN), Xingdong CHENG  
(CN), Hongjuan PAN (CN), Xiong YU  (CN) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phức chất hydrohalogenua của agomelatin và quy trình điều 

chế 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phức chất của agomelatin và quy trình điều chế nó. Phức chất 

hydrohalogenua của agomelatin thu được bằng phương pháp theo sáng chế dễ tan hơn, 
ổn định hơn và có độ tinh khiết cao hơn chính agomelatin, nhờ đó làm cho phức chất 
này trở nên thích hợp hơn để sử dụng trong dược phẩm. Bằng cách sử dụng phương pháp 
này, có thể thu được sản phẩm có độ tinh khiết cao bằng quy trình đơn giản mà không 
có các bước phức tạp bổ sung. 
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(11) 28859 
(21) 1-2011-02580 (51) 7 C12N  5/079, C12Q  1/37, G01N  

33/50 
(22) 12.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US200/027242    12.03.2010 (87) WO/2010/105234 16.09.2010 
(30) 61/160,199    13.03.2009 US 
(71) ALLERGAN, INC.  (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, United States of America 
(72) JACKY, Birgitte, P.S. (US), WANG, Joanne (US), ZHU, Hong (US), HODGES, D., 

Dianne (US), FERNANDEZ-SALAS, Ester (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dòng tế bào mẫn cảm với sự nhiễm độc BoNT/A để phát hiện 

hoạt tính typ huyết thanh A của độc tố botulinum trên cơ sở 
miễn dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dòng tế bào nhân dòng mẫn cảm với sự nhiễm độc BoNT/A để phát 
hiện hoạt tính typ huyết thanh A của độc tố botulinum trên cơ sở miễn dịch. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra dòng tế bào này và phương pháp phát hiện 
hoạt tính typ huyết thanh A của độc tố botulinum bởi dòng tế bào này trên cơ sở miễn 
dịch.  
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(11) 28860 
(21) 1-2011-02595 (51) 7 C08F  10/02,  110/02 
(22) 16.12.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/CN2009/075646 16.12.2009 (87) WO2010/111869 07.10.2010 
(30) 61/165,065      31.03.2009 US 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center Midland, Michigan 48674, United States of America 
(72) YUN Xiaobing (CN), WASTIANI Risdianti (ID), GOH Hwee Lun (MY), WU Chang 

(CN), DEMIRORS Mehmet (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng mỏng nhiều lớp làm từ chất đồng trùng hợp etylen/anpha-

olefin dị thể và bao túi được sản xuất từ màng này 
  (57)    Sáng chế đề xuất màng mỏng nhiều lớp, bao gồm ít nhất là hai lớp, trong đó lớp thứ nhất 

bao gồm chất đồng trùng hợp thứ nhất của etylen và ít nhất một anpha-olefin, khác biệt 
ở chỗ, chất đồng trùng hợp thứ nhất này có tỷ trọng nhỏ hơn 0,925g/cm3, và Mv trung 
bình và nhiệt độ uốn cong nằm trong khoảng giữa phân đoạn chất đồng trùng hợp và 
phân đoạn kết tinh cao, The, Sao cho Mv trung bình đối với phân đoạn trên The theo 
ATREF chia cho Mv trung bình của toàn bộ polyme theo ATREF (Mhc/Mhp) là nhỏ hơn 
khoảng 1,95 và trong đó chất đồng trùng hợp thứ nhất này có CDBI nhỏ hơn 60%, và 
trong đó ít nhất một lớp thứ hai khác bao gồm chất đồng trùng hợp thứ hai của etylen và 
ít nhất một anpha-olefin, trong đó chất đồng trùng hợp thứ hai này có tỷ trọng nằm trong 
khoảng từ 0,925 tới 0,965g/cm3. Chất đồng trùng hợp của etylen và ít nhất một anpha-
olefin cũng có thể được đặc tả là có phân đoạn tỷ trọng cao (HD) và tỷ trọng toàn phần 
để sao cho % phân đoạn HD < 0,0168x2 - 29,636x + 13036 trong đó x là tỷ trọng tính 
theo gam/xentimet khối. Sản phẩm như các bao túi đựng đứng bao gồm các màng mỏng 
nhiều lớp mới cũng được đề xuất.  
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(11) 28861 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2011 
(71) Trường đại học FPT  (VN) 

08, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Mai Phú Sơn (VN) 
(54) Đồ chơi giải đố cơ học dạng khối bát diện được cắt thành 

nhiều chi tiết có thể xoay và hoán đổi vị trí cho nhau 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chơi giải đố cơ học dạng khối bát diện được cắt thành nhiều chi 

tiết có thể xoay và hoán đổi vị trí cho nhau, gồm bốn mặt lục giác đều song song với bốn 
mặt tam giác đều theo từng cặp. Các mặt của bát diện này được chia cắt thành nhiều chi 
tiết, liên kết với nhau bằng các ngàm cơ học, và liên kết với một chi tiết nằm ở trung 
tâm, sao cho chúng có thể hoán đổi vị trí với nhau khi xoay các cụm chi tiết liền kề 
nhau. Theo một số phương án, các chi tiết nằm ở chính giữa của một số mặt có thể tự do 
thay đổi vị trí tương đối so với nhau, tạo nên số lượng hoán vị lớn cho trò chơi. Liên kết 
giữa các chi tiết được đảm bảo một cách chặt chẽ nhờ cơ cấu ngàm, vít và lò xo. Bên 
cạnh đó, các mặt ngoài của các chi tiết được đánh dấu bằng các họa tiết sao cho người 
chơi có thể đạt được hình trang trí mong muốn cho các bề mặt của khối bát diện băng 
cách quay các cụm chi tiết.  
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1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) WU Herren (US), SlNGH Sanjaya (US), FUNG Sek Chung (US), AN Ling-ling (US), 

LOWMAN Henry B. (US), KELLEY Robert F. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Axit nucleic phân lập mã hoá kháng thể kháng yếu tố D, tế 

bào chủ, vật truyền chứa axit nucleic này và phương pháp 
tạo ra kháng thể kháng yếu tố D 

  (57)     Sáng chế đề cập đến axit nucleic phân lập mã hoá kháng thể kháng yếu tố D, tế bào chủ, 
vật truyền chứa axit nucleic này và phương pháp tạo ra kháng thể kháng yêu tố D. 
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(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) WU Herren (US), SINGH Sanjaya (US), FUNG Sek Chung (US), AN Ling-ling (US), 

LOWMAN Henry B. (US), KELLEY Robert F. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng để điều trị rối loạn do sự hoạt hóa quá mức 

hoặc không kiểm soát được của bổ thể 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để điều trị rối loạn do sự hoạt hoá quá mức hoặc 

không kiểm soát được của bổ thể. 
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(11) 28864 
(21) 1-2011-02614 (51) 7 C05F  1/00 
(22) 17.09.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/KR2009/005291  17.09.2009 (87) WO2010/114203 07.10.2010 
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201-1106, Mangpo Maeul Hyundai 2 Cha I-Park Apt, Mangpo-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, 443-777, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất phân bón axit amin lỏng nhờ sử dụng 

máu gia súc và phân bón axit amin lỏng được sản xuất theo 
phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất phân bón axit amin lỏng nhờ sử dụng máu 
gia súc và phân bón axit amin lỏng được sản xuất theo phương pháp này. Cụ thể hơn, 
sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất phân bón axit amin lỏng nhở sử dụng máu 
gia súc bao gồm: bước thứ nhất là thu gom máu gia súc từ lò mổ và nghiền nhỏ máu gia 
súc; và bước thứ hai là bổ sung proteaza tách từ đậu nành vào máu đã nghiền nhỏ, cho 
máu đã bổ sung proteaza vào lò phản ứng, thực hiện phản ứng dưới điều kiện kín, và để 
nguội các chất phản ứng phân bón axit amin lỏng theo sáng chế có hàm lượng axit amin 
cao hơn đáng kể và có hiệu quả lâu dài hơn so với các phân bón lỏng thông thường sử 
dụng bột máu làm nguyên liệu thô, và sự hấp thụ và di chuyển các thành phần hoạt động 
vào cây được tối đa. Do đó, sự sinh trưởng và phát triển của cây tốt hơn và sẽ không xảy 
ra thiệt hại do việc canh tác liên tục vì các muối không bị tích tụ trong đất trong quá 
trình bón phân.  

  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
162 

(11) 28865 
(21) 1-2011-02615 (51) 7 B01J  27/18,  27/19, C10G  3/00, 

C10L  1/08 
(22) 01.04.2010 (43) 27.02.2012 
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99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul 110-110, Republic of Korea 

(72) LEE, Sang Il (KR), KIM, Do Woan (KR), JEON, Hee Jung (KR), JU, Sang Jun (KR), 
RYU, Jae Wook (KR), OH, Seung Hoon (KR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất phospho kim loại để điều chế diesel sinh học và 

phương pháp điều chế diesel sinh học bằng cách sử dụng hợp 
chất này 

  (57)    Sáng chế đề xuất chất xúc tác để điều chế diesel sinh học và phương pháp điều chế 
diesel sinh học sử dụng chúng. Cụ thể hơn là, sáng chế đề cập đến chất xúc tác để điều 
chế diesel sinh học, mà điều chế diesel sinh học từ vật liệu chứa dầu thực vật sử dụng 
chất xúc tác chứa hợp chất phospho kim loại. Chất xúc tác điều chế diesel sinh học theo 
sáng chế sử dụng hợp chất phospho kim loại, nhờ đó làm tăng hoạt động điều chế HBD 
thậm chí không có sự nạp liên tục sulfua và cho phép sản xuất HBD có chất lượng cao 
với điểm chảy thấp do có đồng thời các phản ứng hydro hóa và đồng phân hóa.  
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(72) MIURA, Seiji (JP), AWAMURA, Tsutomu (JP), YAMAZAKI, Yuhiro (JP), FUJII, 

Hironari (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm dùng ngoài da chứa chất chống viêm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng ngoài da chứa các thành phần (A) và (B) sau đây:  
(A) chất chống viêm không steroit, và  
(B) amin hữu cơ.  
Chế phẩm dùng ngoài da theo sáng chế có tính thấm qua da và độ ổn định hoàn hảo 
được cải thiện của chất chống viêm không steroit trong chế phẩm dùng ngoài da. Chế 
phẩm dùng ngoài da theo sáng chế cũng cỏ vẻ bề ngoài hoàn hảo.  
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(71) l-CES (lNNOVATIVE COMPRESSION ENGINEERING SOLUTIONS)  (FR) 

3 avenue de l'OpÐra F-75001 Paris, FR. 
(72) GERVAIS THAN, Marc-Eric (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp xử lý tệp tin kỹ thuật số chứa hình ảnh, video 

và/hoặc âm thanh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý tệp tin số hóa của các hình ảnh, video và/hoặc 

âm thanh dạng bao gồm pha để đưa vào lớp dòng cho một  màu và/hoặc kênh âm thanh, 
các dữ liệu số hóa của tệp tin âm thanh, hình ảnh và video bất kỳ, pha nén sử dụng thuật 
toán trong đó từng trị số được nén VCn của vị trí N thu được bằng cách trừ từ trị số Vn 
của cùng vị trí N của tệp tin ban đầu, một số được xác định từ trước các trị số được nén 
kế tiếp (VCn-1, VCn- 2,...) được tính toán từ trước và pha phục hồi sử dụng thuật toán trong 
đó mỗi trị số được phục hồi VDn của vị trí N thu được bằng cách cộng vào trị số VCn, 
cùng vị trí của pha được nén, một số được xác định từ trước của các trị số được nén kế 
tiếp (VCn-1, VCn-2,...).  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
165 

(11) 28868 
(21) 1-2011-02627 (51) 7 B62J  17/02,  23/00,  6/00,  99/00 
(22) 26.05.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/058920  26.05.2010 (87) WO 2010/137621 02.12.2010 
(30) 2009-127161      27.05.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2011 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Takaaki MIYAZAKI (JP), Kouta NAKAO (JP), Yasuhiro KAWASAKI (JP), Takeshi 

IIMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy có khả năng ngăn cản sự gia tăng sức cản không khí và ngăn 
chặn gió và bùn va đập vào người đi xe trong quá trình di chuyển của xe máy. Tấm che 
bên (30) gồm tấm che bên thứ nhất (31) và tấm che bên thứ hai (32). Tấm che bên thứ 
nhất (31) được bố trí ra phía ngoài theo chiều ngang của ống cổ (11a) và càng trước 
(15). Tấm che bên thứ hai (32) được bố trí ra phía ngoài theo chiều ngang của phần của 
tấm che bên thứ nhất (31) được nằm ra phía ngoài theo chiều ngang của ống cổ (11a) và 
càng trước (15). Đầu bên của tấm che bên thứ hai (32) được nằm ở vị trí ra phía ngoài 
theo chiều ngang của tấm che bên thứ nhất (31). Mép sau (31d) của tấm che bên thứ 
nhất (31) được nằm ít nhất một phần về phía sau của mép sau (32b) của tấm che bên thứ 
hai (32).  
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(11) 28869 
(21) 1-2011-02633 (51) 7 G06F  17/00 
(22) 03.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/IB2010/050903     03.03.2010 (87) WO 2010/100608 10.09.2010 
(30) 463/MUM/2009     04.03.2009 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2011 
(75) PATIL, MANDAR  (IN) 

9a, Atreya Society, Opposite, Sadhana Institue for Management, Vetal Baba Chowk, 
Shivaji Nagar, pune 411 016 (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp hiển thị các quảng cáo ngoại tuyến, có mục tiêu, 

lịch trình riêng rẽ trên màn hình máy vi tính/công cụ hiển thị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiển thị cho người xem các quảng cáo ngoại tuyến, có 

mục tiêu, có lịch trình riêng rẽ, dưới hình thức thông tin/âm thanh/đoạn 
phim/(flash)/biểu ngữ (banner)/nội dung trên màn hình máy vi tính/công cụ hiển thị bất 
kỳ thông qua một phần mềm cài đặt trong máy vi tính của người sử dụng, phương pháp 
này bao gồm các bước: hiển thị các quảng cáo nêu trên trong (các) cửa sổ có kích thước 
linh hoạt, di chuyển được, tắt được, được gọi là cửa sổ quảng cáo động trên màn hình 
của người sử dụng, truy cập, ở tại địa điểm cách xa máy vi tính, một danh mục các 
quảng cáo sẽ hiển thị trên cửa sổ quảng cáo động mà không gây ảnh hưởng đến chức 
năng bất kỳ của phần mềm khác hay làm nhiễu và gây gián đoạn dữ liệu gốc thực tế mà 
người sử dụng đang sử dụng và không truy cập vào dữ liệu bất kỳ trong máy vi tính cá 
nhân của người sử dụng bằng bất kỳ phương thức nào bởi vì phần mềm cài đặt này là 
một phần mềm hoàn toàn độc lập và riêng biệt và máy vi tính không cần lúc nào cũng 
phải kết nối Internet, dành ra một phần hiển thị của màn hình máy vi tính của người sử 
dụng, dưới hình thức (các) cửa sổ có kích thước linh hoạt, di chuyển được, tắt được, 
được gọi là cửa sổ quảng cáo động để hiển thị quảng cáo này; gọi ra và thực hiện một 
cách tự động quảng cáo thứ nhất với ít nhất một hình ảnh liên quan đến quảng cáo thứ 
nhất được hiển thị trong phần thứ hai trên màn hình máy vi tính của người sử dụng.  
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(11) 28870 
(21) 1-2011-02640 (51) 7 A61L  9/22 
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(71) BAUMGARTNER ENVIRONICS, INC.  (US) 

1005 West Elm Avenue, Olivia, Minnesota 56277, United States of America 
(72) John Baumgartner (US), Matthew Baumgartner (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Thiết bị làm gia tăng chất lượng không khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị làm gia tăng chất lượng không khí bên trong trang trại nuôi gia 
cầm bao gồm hàng rào, ít nhất một mặt tiếp đất, ít nhất một đầu nhọn điện hoa và cơ cấu 
điều chỉnh vị trí của đầu nhọn điện hoa này. Hàng rào này được làm thích ứng để tiếp 
nhận rất nhiều gia cầm. ít nhất một đầu nhọn điện hoa được lắp vào hàng rào. Cơ cấu 
điều chỉnh vị trí của đầu nhọn điện hoa có khả năng điều chỉnh được khoảng cách giữa ít 
nhất một đầu nhọn điện hoa và ít nhất một mặt tiếp đất này.  
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2929W. 12th Street, Houston, TX 77008-6113, US 
(72) LAZARUS, Norman, Michael (US) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hợp kim đồng thau không chứa chì 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim đồng thau hầu như không chứa chì. Hợp kim này bao gồm 
đồng, kẽm, telua, và chì, trong đó lượng chì thấp hơn 0,25% khối lượng của hợp kim và 
lượng telua nằm trong khoảng từ 0,025% đến 1% khối lượng của hợp kim. Trong hợp 
kim theo sáng chế, chì được thay thế bởi telua làm cho hợp kim có khả năng gia công, 
độ dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.  
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(11) 28872 
(21) 1-2011-02685 (51) 7 B29C  65/66, F16L  47/00 
(22) 12.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/CA2010/000334 12.03.2010 (87) WO2010/102392 16.09.2010 
(30) 2,658,494      13.03.2009 CA 
(71) SHAWCOR LTD.  (CA) 

25 Bethridge Road, Toronto, Ontario M9W 1M7, CANADA 
(72) Dilip Kumar TAILOR (CA), Mark Phillip BRANDON (CA), Emerson John TACOMA 

(CA) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị và phương pháp làm nóng vật hình ống thuôn dài và 

ống lót co ngót nhiệt 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị làm nóng vật hình ống thuôn dài, như mối hàn ống trong khi 

xây dựng đường ống thiết bị này bao gồm khung được làm thích ứng để đặt quanh vật 
hình ống, khung có cơ cấu làm nóng được làm thích ứng để làm nóng hình ống thuôn 
dài và được bố trí trên hoặc gần với bề mặt trong của khung, và bộ điều khiển để vận 
hành cơ cấu làm nóng. Thiết bị này có thể được dùng để làm nóng ống lót co ngót nhiệt 
bao quanh mối hàn ống.   
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(72) Maria-Odila Assumpcao Portella (BR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Quy trình sản xuất sản phẩm cacao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm cacao bằng enzym để cải thiện màu 
của sản phẩm. Theo các phương án khác, sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản 
phẩm cacao nhưng không làm thay đổi độ pH của sản phẩm và thực phẩm chứa sản 
phẩm cacao này.  
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(72) Hanbin SHAN (CN), Peng ZHANG (CN), Zhedong YUAN (CN), Xudong JIANG 

(CN), Yu HUANG (CN), Hubo WANG (CN), Xufeng CAO (CN), Xingdong CHENG 
(CN), Xiong YU (CN) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Agomelatin dạng tinh thể VI, quy trình điều chế và dược phẩm 

chứa chúng 
  (57)   Sáng chế đề xuất agomelatin dạng tinh thể, quy trình điều chế và dược phẩm chứa 

chúng. Nhiễu xạ đồ bột tia X của agomelatin dạng tinh thể này thể hiện các PIC chính ở 
các góc nhiễu xạ 2 theta 11,13o, 25,36o, 17,49o, 18,29o, 19,48o, 19,72o, 20,50o, 21,76o, 
22,54o, 22,97o, 24,56o, 25,36o, 27,16o và 31,93o. Dạng tinh thể này đặc trưng bởi độ tinh 
khiết cao, độ ổn định cao và khả năng tái tạo tốt, do đó hữu ích để bào chế dược phẩm. 
Hơn nữa, độ ổn định và độ tan của dạng tinh thể này cũng tốt hơn so với một số dạng 
tinh thể hiện có. 
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27/04, C23C  14/18,  4/08,  4/12, 
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(22) 12.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/FR2010/050704  12.04.2010 (87) WO 2010/116112 14.10.2010 
(30) 0952394       10.04.2009 FR 
(71) SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS  (FR) 

Z.I Courtine, 50 Rue du Mourrelet, F-84093 Avignon Cedex 9, France 
(72) BILLIERES, Dominique (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tạo bia bằng cách phun nhiệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo bia bằng cách phun nhiệt, đặc biệt là bằng cách 
phun plasma, bia này bao gồm ít nhất một hợp chất được chọn từ các kim loại khó chảy, 
các oxit có điện trở và các oxit dễ bay hơi, khác biệt ở chỗ, ít nhất một thành phần của 
hợp chất nói trên ở dạng chế phẩm dạng bột của hợp chất nói trên được phun bằng cách 
phun nhiệt, lên ít nhất một phần bề mặt của bia, trong môi trường được kiểm soát và ở 
chỗ các vòi phun làm lạnh sâu công suất lớn được hướng lên bia trong quá trình tạo 
dựng bia này được sử dụng.  
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VIVIANI Fabrice (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất quinazolindion dùng để làm thuốc điều trị bệnh tim 

mạch 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) :  

 

  
 
trong đó các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả, ở dạng bazơ, hydrat hoặc 
solvat hoặc ở dạng hỗn hợp của chúng dùng để làm thuốc hoặc để bào chế thuốc để điều 
trị ít nhất là bệnh tim mạch và/hoặc để ngăn chặn sự xuất hiện của ít nhất là bệnh tim 
mạch. 
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Windrush Court, Watlington Road, Oxford, Oxfordshire OX4 6LT, Great Britain 
(72) BARBA, Oscar (IT), DUPREE, Tom, Banksia (AU), FRY, Peter, Timothy (GB), 

FYFE, Matthew, Colin, Thor (GB), JEEVARATNAM, Revathy, Perpetua (LK), 
KRUTTLE, Thomas, Martin (DE), SCHOFIELD, Karen, Lesley (GB), SMYTH, 
Donald (GB), STAROSKE, Thomas (DE), STEWART, Alan, John, William (GB), 
STONEHOUSE, David, French (GB), SWAIN, Simon, Andrew (GB), WITHALL, 
David, Matthew (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất có hoạt tính làm chất chủ vận thụ thể kết hợp G-

protein 119 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng điều trị có công thức (I) sau đây:  
 

  
 

trong đó các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. 
Hợp chất này có hoạt tính làm chất chủ vận G-protein GPR119 và là hữu dụng để điều 
trị rối loạn chuyển hóa bao gồm bệnh đái tháo đường typ II.  
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(72) BARBA, Oscar (IT), DAVIS, Susan, Helen (GB), FYFE, Matthew, Colin, Thor (GB), 

JEEVARATNAM, Revathy, Perpetua (LK), SCHOFIELD, Karen, Lesley (GB), 
STAROSKE, Thomas (DE), STEWART, Alan, John, William (GB), SWAIN, Simon, 
Andrew (GB), WITHALL, David, Matthew (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất có hoạt tính làm chất chủ vận thụ thể kết hợp G-

protein 119 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng điều trị, hợp chất này có hoạt tính làm chất 

chủ vận G-protein GPR119 và là hữu dụng để điều trị rối loạn chuyển hóa bao gồm bệnh 
đái tháo đường typ II.  
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(11) 28879 
(21) 1-2011-02718 (51) 7 E02F  7/06, B03B  9/00 
(22) 15.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2010/053288 15.03.2010 (87) WO2010/106015 23.09.2010 
(30) 2009-0158      16.03.2009 BE 
(71) DREDGING INTERNATIONAL N.V.  (BE) 

Scheldedijk 30 B-2070 Zwijndrecht, Belgium 
(72) VANDYCKE Stefaan (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xử lý vật liệu nạo vét được hút 

bằng tàu nạo vét 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để xử lý vật liệu nạo vét được hút bằng tàu 

nạo vét. Theo phương pháp này, vật liệu nạo vét được cấp từ tàu nạo vét đến ít nhất một 
thiết bị tách ly tâm, thiết bị tách ly tâm này tách vật liêu nạo vét ra thành thành phần ướt 
và thành phần khô, trong đó ít nhất là thành phần khô được thu gom. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp để chuyển các khối lượng lớn vật liệu nạo vét từ các vùng hút đến 
vùng thu hồi nằm ở khoảng cách rất xa. Phương pháp này bao gồm bước vận chuyển vật 
liệu nạo vét, tạo ra cho mục đích này thành điều kiện vận chuyển được, sử dụng tàu vận 
chuyển đường biển có các kích thước lớn hơn đáng kể so với tàu nạo vét, trong đó điều 
kiện vận chuyển đạt được bằng cách xử lý vật liệu nạo vét theo phương pháp được mô tả 
trên đây.  
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(11) 28880 
(21) 1-2011-02719 (51) 7 F17C  3/02 
(22) 11.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/FR2010/050417 11.03.2010 (87) WO2010/119199 21.10.2010 
(30) 0952425      14.04.2009 FR 
(71) GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ  (FR) 

1, route de Versailles F-78470 Saint Remy Les Chevreuse, FRANCE 
(72) EZZARHOUNI Adnan (FR), TRONCY Lucas (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khoang chứa khí tự nhiên hóa lỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khoang chứa khí tự nhiên hóạ lỏng bao gồm kết cấu chịu lực (11) 
và khoang chứa không thấm và cách nhiệt được thiêt kế để chứa khí tự nhiên hóa lỏng, 
mỗi thành khoang chứa lần lượt có theo chiều của độ dày, bắt đầu từ bên trong khoang 
chứa đến bên ngoài, lớp không thấm chính, lớp cách nhiệt chính, lớp không thấm phụ và 
lớp cách nhiệt phụ, lớp không thấm phụ của thành thẳng đứng bao gồm tấm không thấm 
thứ nhất ở mặt trên của thành và cơ cấu nối nối không thấm tấm không thấm thứ nhất 
với kết cấu chịu lực, khoang chứa này, khác biệt ở chỗ, cơ cấu nối bao gồm tấm kim loại 
thứ nhất (22) song song với tấm không thấm thứ nhất, và tấm không thấm thứ hai (17) được 
liên kết với tấm không thấm thứ nhất và mặt khác được nối với tấm kim loại thứ nhất.  
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(11) 28881 
(21) 1-2011-02723 (51) 7 G06F  1/16,  15/02,  3/14, H04B  

1/38 
(22) 17.02.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/024439 17.02.2010 (87) WO/2010/110961 30.09.2010 
(30) 61/164,139 27.03.2009 US 

12/645,723 23.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: lnternational IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GILL, Manjit Singh (CA), COLLOPY, Thomas Kevin (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Trạm chứa thiết bị tính toán di động 

  (57)    Sáng chế đề xuất trạm chứa thiết bị tính toán di động (PCD - Portable computing device) 
và có thể bao gồm phần vỏ trên, phân vỏ dưới được nối theo kiểu bản lề với phần vỏ trên, 
và cơ cấu khớp PCD được tạo ra trong phần vỏ dưới, phần vỏ trên, hoặc kết hợp của 
chúng, trong đó cơ cấu khớp PCD được cấu hình để cài theo kiểu tháo được PCD khi 
PCD này được nối với trạm chứa PCD. Hơn nữa, thiết bị tính toán di động có thể bao 
gồm kết nối chân không dây được tạo ra trong phần vỏ dưới, phần vỏ trên, hoặc kết hợp 
của chúng. Kết nối chân không dây này có thể được cấu hình để tạo ra kết nối giữa PCD 
với trạm chứa PCD.  
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(11) 28882 
(21) 1-2011-02726 (51) 7 H04N  7/26,  7/50 
(62) 1-2009-02416   
(22) 11.04.2008 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2008/004747 11.04.2008 (87) WO/2008/127676 23.10.2008 
(30) 60/923,014 12.04.2007 US 

60/925,400 20.04.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2009 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

46, Quai A, Le Gallo, F-92100 Boulogne - Billancourt, France 
(72) PANDIT, Purvin Bibhas (IN), YIN, Peng (CN), TIAN, Dong  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truy xuất hình video 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truy xuất hình video, phương pháp này bao 
gồm các bước truy xuất hình video chứa các hình kết hợp thành một hình (826), truy 
xuất thông tin biểu thị cách thức các hình trong hình video truy xuất được kết hợp (806, 
808, 822), giải mã hình video để tạo ra mẫu giải mã của ít nhất một trong số các hình 
(824, 826), và tạo ra thông tin truy xuất và hình video giải mã là đầu ra (824, 826). 
Trong một số quy trình khác, việc định dạng hoặc xử lý thông tin mà biểu thị cách thức 
các hình có trong hình video đơn được kết hợp thành một hình video, và định dạng và xử 
lý mẫu được mã hoá của nhiều hình kết hợp được.  
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(11) 28883 
(21) 1-2011-02727 (51) 7 H04N  7/26,  7/50 
(62) 1-2009-02416   
(22) 11.04.2008 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2008/004747 11.04.2008 (87) WO/2008/127676 23.10.2008 
(30) 60/923,014      12.04.2007 US 

60/925,400      20.04.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2009 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

46, Quai A. Le Gallo, F-92100 Boulogne - Billancourt, France 
(72) PANDIT, Purvin Bibhas (IN), TIAN, Dong (CN), YIN, Peng  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truy xuất hình video 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truy xuất hình video, phương pháp này bao 
gồm các bước truy xuất hình video chứa các hình kết hợp thành một hình (826), truy 
xuất thông tin biểu thị cách thức các hình trong hình video truy xuất được kết hợp (806, 
808, 822), giải mã hình video để tạo ra mẫu giải mã của ít nhất một trong số các hình 
(824, 826), và tạo ra thông tin truy xuất và hình video giải mã là đầu ra (824, 826). 
Trong một số quy trình khác, việc định dạng hoặc xử lý thông tin mà biểu thị cách thức 
các hình có trong hình video đơn được kết hợp thành một hình video, và định dạng và xử 
lý mẫu được mã hoá của nhiều hình kết hợp được.  
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(11) 28884 
(21) 1-2011-02729 (51) 7 A61K  39/395, C07K  16/24,  16/28 
(22) 30.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/029280 30.03.2010 (87) WO2010/114859 07.10.2010 
(30) 61/165,677      01.04.2009 US 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) KOLUMAM, Ganesh, A. (IN), HU, Yan (Helen) (US), OUYANG, Wenjun (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm chứa chất đối kháng IL-17 để điều trị rối loạn 

kháng insulin   
  (57)     Sáng chế đề cập đến được phẩm chứa chất đối kháng IL-17A và/hoặc IL-17F để điều trị 

các rối loạn kháng insulin. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến được phẩm chứa các chất đối 
kháng IL-17, như IL- 17A và/hoặc IL-17F, như các kháng thể kháng IL-17A và/hoặc IL-
17F và/hoặc IL-17Rc, hoặc các mảnh kháng thể để điều trị các rối loạn kháng insulin.  
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(11) 28885 
(21) 1-2011-02730 (51) 7 B32B  3/12 
(22) 16.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/056837       16.04.2010 (87) WO2010/119946 21.10.2010 
(30) 2009-100015 16.04.2009 JP 

2009-100026 16.04.2009 JP 
(71) GIFU PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.   (JP) 

27, Kanda-machi 9-chome, Gifu-shi, Gifu-ken 500-8721 Japan 
(72) Ryuji TANII (JP), Masahiro UKAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu để sản xuất sản phẩm ép khuôn, sản phẩm ép khuôn, 

phương pháp sản xuất kết cấu và sản phẩm ép khuôn này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu 1 với lớp lõi 2, trong đó các lăng trụ đa giác hình trụ tròn 

rỗng S được bố trí liền kề nhau ở bên trong và các lớp phủ 3, 4 được phủ lên mặt trên và 
mặt dưới của lớp lõi 2. Các phần nối thông nhau 6 để nối thông với các khoang S liền kề 
được tạo ra trong lớp lõi 2. Sản phẩm ép khuôn được tạo ra bằng cách tạo ra phần uốn 
cho kết cấu 1.  
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(11) 28886 
(21) 1-2011-02732 (51) 7 C01F  7/02 
(22) 12.10.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hữu Trịnh (VN) 
(54) Quy trình điều chế gamma- Al2O3 mao quản trung bình từ 

nhôm hydroxit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế y-Al2O3 mao quản trung bình từ nhôm hydroxit. 

Quy trình này có sử dụng nhôm hydroxit Tân Bình, Việt Nam làm tiền chất. Quy trình 
bao gồm nhiều giai đoạn. Nhôm hydroxit được chuyển hóa thành Al2(SO4)3 bằng dung 
dịch axit H2SO4 25%. Dung dịch Al2(SO4)3 được oxy hóa bằng dung dịch KMnO4 20% 
để loại bỏ tạp chất. Dung dịch Al2(SO4)3 được aluminat hóa bằng dung dịch NaOH 25%. 
Nhôm hydroxit dạng bemit được tạo thành từ NaAlO2 và axit H2SO4 25% ở nhiệt độ 
Tữ800  850C và pH= 8÷8,5. Nhôm hydroxit dạng bemit petit hóa bằng HNO3 30% và 
trộn đề với dung dịch chất tạo cấu trúc axit xitric. Quá trình nung tạo γ- Al2O3 mao quản 
trung bình được thực hiện trong 2 giờ ở 230oC và 5 giờ ở 550oC. Sản phẩm thu được có 
bề mặt riêng lớn trên 240m2/g và đường kính mao quản trung bình 122Å. Đây là phương 
pháp điều chế y-Al2O3 mao quản trung bình đơn giản, rẻ tiền, sản phẩm có thể ứng dụng 
làm chất hấp phụ, chất mang xúc tác.  
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(11) 28887 
(21) 1-2011-02743 (51) 7 G01N  33/50 
(22) 11.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2010/053063 11.03.2010 (87) WO 2010/103058 16.09.2010 
(30) 09154964.2      12.03.2009 EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) ARAO, Tokuzo (JP), KUDO, Kanae (JP), NAKAGAWA, Kazuhiko (JP), NISHIO, 

Kazuto (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và kit để theo dõi việc điều trị bệnh  

  (57)     Sáng chế đề cập đền phương pháp theo dõi việc điều tri bệnh ở cá thể bằng hợp chất 3-Z-
[1-(4-(N-((4-metyl-piperazin-1-yl)-metylcarbonyl)-N-metyl-amino)-anilino)-1-phenyl-
metylen]-6-metoxycarbonyl-2-indolinon hoặc muối dược dụng của nó bằng cách xác 
định từ mẫu của cá thể này chỉ dầu sinh học ở lượng biểu thị cho bệnh nêu trên. Sáng 
chế cũng đề cập đến kit chẩn đoán để sử dụng trong phương pháp này.  
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(11) 28888 
(21) 1-2011-02750 (51) 7 C07D  213/80, A61K  31/455, A61P  

37/00 
(22) 11.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2010/001550 11.03.2010 (87) WO 2010/102826 16.09.2010 
(30) 09382031.4      13.03.2009 EP 
(71) ALMIRALL, S.A.  (ES) 

Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spain 
(72) PEREZ GARCIA, Juan, Bautista (ES), CARRERA CARRERA, Francesc (ES), 

GARCIA MARTIN, Digna, JosÐ (ES), BOIX BERNARDINI, Maria, Carmen (ES) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Muối cộng của amin chứa nhóm hydroxyl và/hoặc carboxylic 

với dẫn xuất amino axit nicotinic và dược phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các muối cộng kết tinh, dược dụng hòa tan trong nước mới của (i) 

amin chứa một hoặc nhiều nhóm hydroxyl và?hoặc cacboxylic với (ii) các dẫn xuất 
amino axit nicotinic có công thức (I)  
 

  
 
trong đó Ra, Rb, Rc và Rd độc lập là các nhóm được chọn từ nguyên tử hydro, nguyên tử 
halogen, nhóm C1-4 alkyl mà nhóm này có thể tùy ý được thế bởi 1, 2 hoặc 3 phần tử thế 
được chọn từ nguyên tử halogen và nhóm hydroxy, và nhóm C1-4 alkoxy mà nhóm này 
có thể tùy ý được thế bởi 1, 2 hoặc 3 phần tử thế được chọn từ nguyên tử halogen và các 
nhóm hydroxy và các solvat dược dụng của nó.  
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(11) 28889 
(21) 1-2011-02754 (51) 7 C09K  8/03,  8/36 
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(86) PCT/GB2010/000469  16.03.2010 (87) WO 2010/109163 30.09.2010 
(30) 12/409,240       23.03.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.10.2011 
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.  (US) 

PO Box 1431, Duncan Oklahoma 73536, United States of America 
(72) ZHANG, Ying (CN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Dung dịch khoan hiệu quả cao với các hạt cỡ siêu hiển vi làm 

chất độn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và chế phẩm sử dụng dung dịch khoan bao gồm barit 

cỡ siêu hiển vi kết tủa có đường kính hạt trung bình trọng lượng dưới 1 micrômet. Các 
phương pháp này bao gồm phương pháp bao gồm bước tuần hoàn dung dịch khoan trong 
giếng khoan, trong đó dung dịch khoan bao gồm: dung dịch chất mang; và chất độn bao 
gồm barit cỡ siêu hiển vi kết tủa có đường kính hạt trung bình trọng lượng dưới 1 
micrômet được bộc lộ. Trong một số phương án, dung dịch khoan có thể bao gồm nhũ 
tương nghịch chuyển. Trong một số phương án, barit cỡ siêu hiển vi kết tủa có sự phân 
bố cỡ hạt sao cho ít nhất 10% hạt trong barit cỡ siêu hiển vi kết tủa có đường kính dưới 
0,2 micrômet, ít nhất 50% hạt trong barit cỡ siêu hiển vi kết tủa có đường kính dưới 0,3 
micrômet và ít nhất 90% hạt trong barit cỡ siêu hiển vi kết tủa có đường kính dưới 0,5 
micr«met.  
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(86) PCT/US2010/028554 24.03.2010 (87) WO2010/111432 30.09.2010 
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61/231,550 05.08.2009 US 
(71) GILEAD CALISTOGA LLC  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of America 
(72) EVARTS, Jerry, B. (US), ULRICH, Roger, G. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất đồng phân atropi của dẫn xuất 2-purinyl-3-tolyl- 

quinazolinon và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế cập đến xuất các hợp chất và chế phẩm hữu ích để điều trị một số bệnh viêm 

và/hoặc ung thư bằng cách dùng hợp chất có khả năng ức chế các dạng đồng phân PI3K, 
đặc biệt là dạng đồng phân delta. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các chất đồng phân 
lập thể cụ thể của hợp chất hữu ích điều trị các bệnh này. Cụ thể, hợp chất này là chất 
đồng phân atropi quay quang của 2-((6-amino-9H- purin-9-yl)metyl)-5-metyl-3-o-
tolylquinazolin-4(3H)-on.  
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(72) BRACONNIER, Jean-Jacques (FR), ROLLAT, Alain (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu hồi các nguyên tố đất hiếm từ hỗn hợp rắn 

của halophosphat và hợp chất chứa một hoặc nhiều nguyên 
tố đất hiếm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi nguyên tố đất hiếm từ hỗn hợp rắn của 
halophosphat và ít nhất một hợp chất chứa một hoặc nhiều nguyên tố đất hiếm, bao gồm 
các bước: (a) xử lý hỗn hợp này bằng axit; (b) bổ sung bazơ để đưa độ pH trở lại trị số ít 
nhất là 1,5; (c) xử lý pha rắn thu được từ bước (b) bằng dung dịch natri cacbonat hoặc 
kali cacbonat; (d) xử lý pha rắn thu được từ bước (c) bằng axit cho đến khi độ pH có trị 
số nhỏ hơn 7, thu được pha rắn và pha lỏng chứa ít nhất một muối đất hiếm, và tách pha 
rắn ra khỏi pha lỏng.  
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(72) CHEN, Xiaodian (CN), YE, Yuqing (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hộp đựng tiền có cơ cấu tự khóa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp đựng tiền có cơ cấu tự khóa, trong đó cơ cấu tự khóa bao gồm 
thân hộp (11), cửa hộp (12) và cơ cấu tự khóa cửa hộp. Hộp đựng tiền (1) được bố trí 
trên giá đỡ hộp đựng tiền (3). Cơ cấu tự khóa cửa hộp bao gồm cụm khóa (21) để khóa 
cửa hộp (12) và cơ cấu chuyển trạng thái cửa (22) được cố định trên giá đỡ hộp đựng 
tiền (3) và được dùng để mở hoặc đóng cửa hộp (12). Cụm khóa (21) bao gồm lưỡi khóa 
có thể di chuyển được (211) được nối với cửa hộp (12) và trụ khóa (212) được cố định 
trên thành trong của thân hộp (11) và được cài theo cách di chuyển được vào lưỡi khóa 
có thể di chuyển được (211). Bộ phận gài hoạt động trên cơ cấu chuyển trạng thái cửa 
được bố trí trên cửa hộp (12) được mở nhờ cơ cấu chuyển trạng thái cửa khi thân hộp 
(11) được đẩy vào giá đỡ hộp đựng tiền (3) và được khóa nhờ cơ cấu chuyển trạng thái 
cửa khi thân hộp (11) được kéo ra ngoài của giá đỡ hộp đựng tiền (3). Hộp đựng tiền có 
chức năng tự khóa trong khi được kéo ra ngoài và đảm bảo an toàn cho lượng tiền được 
chứa bên trong hộp trong quá trình thay thế và vận chuyển.  
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(72) YIN, Yu (CN), CAI, Gengping (CN), HU, Haibin (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống truyền thông tin dựa trên mạng xã 

hội 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống truyền thông tin dựa trên mạng xã hội, nhằm 

khắc phục vấn đề là việc truyền thông tin giữa những người dùng mạng xã hội có thể tốn 
nhiều tài nguyên. Phương pháp này bao gồm các bước: tính toán dung lượng truyền 
thông tin của danh tính người dùng thu thập được theo thông tin người dùng tương ứng 
với danh tính người dùng thu thập được này; lưu trữ các danh tính người dùng mà có 
dung lượng truyền lớn hơn ngưỡng định trước vào hàng đợi người dùng hạt giống ban 
đầu; và truyền thông tin cần gửi đến máy khách mà có danh tính người dùng được lưu 
trữ trong hàng đợi người dùng hạt giống ban đầu. Do thông tin cần gửi được truyền đến 
những người dùng đích trong mạng xã hội có dung lượng truyền tương đối cao, nên chi 
phí truyền thông tin giữa những người dùng sẽ được giảm.  
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(72) Paul A. JOHNSON (US), Cung VU (US), James A. TENCATE (US), Robert GUYER 
(US), Pierre-Yves LE BAS (FR), Kurt T. NlHEI (US), Denis P. SCHMITT (US), 
Christopher SKELT (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp tạo ra các hình ảnh ba chiều có các 

đặc tính âm thanh phi tuyến trong vùng cách xa lỗ khoan 
  (57)    Theo một số khía cạnh của sáng chế, sáng chế đề xuất phương pháp tạo ra các hình ảnh 

ba chiều có các đặc tính phi tuyến và tỷ lệ tốc độ nén so với tốc độ biến dạng trong vùng 
cách xa lỗ khoan bằng cách sử dụng công cụ ghi carota được vận chuyển được bộc lộ. 
Theo một số khía cạnh, phương pháp này bao gồm bước bố trí nguồn thứ nhất trong lỗ 
khoan và tạo ra chùm được định hướng có năng lượng đàn hồi ở tần số thứ nhất; bố trí 
nguồn thứ hai trong lỗ khoan và tạo ra chùm định hướng có năng lượng đàn hồi ở tần số 
thứ hai, sao cho chùm định hướng ở tần số thứ nhất và chùm định hướng ở tần số thứ hai 
giao nhau ở vị trí cách xa lỗ khoan; thu nhận ở lỗ khoan nhờ một cảm biến, sóng đàn hồi 
thứ ba, được tạo ra bởi quá trình trộn ba sóng, có tần số bằng với độ chênh lệnh giữa các 
tần số thứ nhất và thứ hai và hướng truyền hướng tới lỗ khoan; xác định vị trí của vùng 
trộn ba sóng dựa trên sự bố trí của các nguồn thứ nhất và thứ hai và dựa trên các đặc tính 
của tín hiệu sóng thứ ba; và tạo ra các hình ảnh ba chiều có các đặc tính phi tuyến bằng 
cách sử dụng dữ liệu được ghi lại bằng cách lặp lại bước tạo ra, nhận và xác định ở nhiều 
phương vị, độ nghiêng và vị trí theo chiều dọc bên trong lỗ khoan. Phương pháp còn 
được sử dụng để tạo ra các hình ảnh ba chiều theo tỷ lệ của tốc độ nén so với tốc độ biến 
dạng của cùng thể tích bao quanh lỗ khoan.  
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(72) Paul A. JOHNSON (US), Cung VU (US), James A. TENCATE (US), Robert GUYER 
(US), Pierre-Yves LE BAS (FR), Kurt T. NIHEI (US), Denis P. SCHMITT (US), 
Christopher SKELT (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp ước lượng tỷ lệ tốc độ nén so với tốc 

độ biến dạng trong vùng cách xa lỗ khoan 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp ước lượng tỷ lệ tốc độ nén so với tốc độ biến dạng 

trong vùng cách xa lỗ khoan. Phương pháp tạo ra các hình ảnh ba chiều có các đặc tính phi 
tuyến và tỷ lệ tốc độ nén so với tốc độ biến dạng trong vùng cách xa lỗ khoan bằng cách sử 
dụng công cụ ghi carota được vận chuyển được bộc lộ. Theo một số khía cạnh, phương pháp 
theo sáng chế bao gồm bước bố trí nguồn thứ nhất trong lỗ khoan và tạo ra chùm được định 
hướng có năng lượng đàn hồi ở tần số thứ nhất; bố trí nguồn thứ hai trong lỗ khoan và tạo ra 
chùm định hướng có năng lượng đàn hồi ở tần số thứ hai, sao cho chùm định hướng ở tần số 
thứ nhất và chùm định hướng ở tần số thứ hai giao nhau ở vị trí cách xa lỗ khoan; nhận ở lỗ 
khoan nhờ cảm biến sóng đàn hồi thứ ba, được tạo ra bởi quá trình trộn ba sóng, có tần số 
bằng với độ chênh lệnh giữa các tần số thứ nhất và thứ hai và hướng truyền hướng tới lỗ 
khoan; xác định vị trí của vùng trộn ba sóng dựa trên sự bố trí của các nguồn thứ nhất và thứ 
hai và dựa trên các đặc tính của tín hiệu sóng thứ ba; và tạo ra các hình ảnh ba chiều có các 
đặc tính phi tuyến bằng cách sử dụng dữ liệu được ghi lại bằng cách lặp lại bước tạo ra, nhận 
và xác định ở nhiều phương vị, độ nghiêng và ví trí theo chiều dọc bên trong lỗ khoan. Phương 
pháp theo sáng chế còn được sử dụng để tạo ra các hình ảnh ba chiều theo tỷ lệ của tốc độ nén 
so với tốc độ biến dạng của cùng thể tích bao quanh lỗ khoan.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vi sinh vật thuộc giống Corynebacterium sản xuất axit 5'-

inosinic và phương pháp sản xuất axit 5'-inosinic 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vi sinh vật thuộc giống Corynebacterium sản xuất axit 5'-inosinic, 

trong đó sự biểu hiện của các gen ghi mã enzym liên quan đến sinh tổng hợp purin tăng 
cao hơn so với sự biểu hiện nội sinh, và sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất 
axit 5'-inosinic, bao gồm bước nuôi cấy vi sinh vật thuộc giống Corynebacterium với 
hiệu suất axit 5'-inosinic được cải thiện.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
196 

(11) 28897 
(21) 1-2011-02798 (51) 7 C07D  285/36, A61P  25/00, A61K  

31/554 
(22) 18.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/FR2010/000227 18.03.2010 (87) WO 2010/106249 23.09.2010 
(30) 09/01300      20.03.2009 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2011 
(71) LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35, rue de Verdun, F-92284 Suresnes Cedex, France 
(72) Alexis CORDI (BE), Patrice DESOS (FR), Pierre LESTAGE (FR), Laurence 

DANOBER (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất benzothiadiazepin, quy trình điều chế và dược phẩm 

chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 

trong đó :  
R1 và R2, có thể là giống hoặc khác nhau, mỗi gốc là nguyên tử hydro hoặc nguyên từ 
halogen hoặc nhóm alkyl, alkoxy, alkylthio, axyl, alkoxycarbonyl, carboxy, hydroxy, 
hydroxyalkyl, xyano, nitro, amino, aminocarbonyl được thế hoặc không được thế, 
aminosulphonyl, alkylsulphonylaminoalkyl, N-hydroxycarboximidamit hoặc benzyloxy,  
R3 là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl, xycloalkyl hoặc xycloalkylalkyl, 
R4 là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl được thế hoặc không được thế. Sáng chế cũng đề 
cập đến quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 28898 
(21) 1-2011-02806 (51) 7 C02F  3/02 
(22) 19.10.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2011 
(71) Viện Công nghệ môi trường  (VN) 

Nhà A30, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Văn Tuyên (VN), Nguyễn Thế Đồng (VN), Trần Văn Hòa (VN) 
(54) Tháp lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên, hệ thống và 

phương pháp xử lý nước thải nhờ sử dụng tháp lọc này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tháp lọc sinh học nhỏ giọt có khả năng thông khí tự nhiên mà không 

cần nguồn điện để cấp không khí cho các vi sinh vật hiếu khí.  
Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống và phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt và 

nước thải bệnh viện nhờ sử dụng tháp lọc nêu trên.  
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(21) 1-2011-02807 (51) 7 C10G  2/00, C10K  1/14 
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(86) PCT/2010/001896 17.03.2010 (87) WO 2010/109813 30.09.2010 
(30) 2009-080490 27.03.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2011 
(71) 1. Japan Oil, Gas and Metals National Corporation  (JP) 

2-10-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
2. INPEX CORPORATION  (JP) 
5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6332, Japan 
3. JX Nippon Oil & Energy Corporation  (JP) 
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
4. Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.  (JP) 
7-12, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
5. COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 
1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan 
6. NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
5-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604, Japan 

(72) TASAKA, Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống tổng hợp hợp chất hydrocacbon lỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp hợp chất hydrocacbon lỏng, trong đó hợp 
chất hydrocacbon lỏng được tổng hợp từ khí tổng hợp bằng phản ứng tổng hợp Fisher-
Tropsch. Phương pháp này bao gồm bước hấp thụ thứ nhất hấp thụ khí cacbon dioxit từ 
các sản phẩm phụ dạng khí được tạo ra trong phản ứng tổng hợp Fisher-Tropsch, bằng 
chất hấp thụ, và bước hấp thụ thứ hai hấp thụ khí cacbon dioxit từ khí tổng hợp, bằng 
chất hấp thụ đã sử dụng trong bước hấp thụ thứ nhất.  
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(11) 28900 
(21) 1-2011-02853 (51) 7 A43D  8/56, B26D  7/10 
(22) 20.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/031710 20.04.2010 (87) WO/2010/123867 28.10.2010 
(30) 12/428,501      23.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2011 
(71) NIKE INTERNATIONAL LTD.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) KIM, Namkook (KR), JOHNSON, Jeffrey L. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất giày 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất giày bao gồm các công đoạn: định vị chi tiết 
đế giày trên phần thứ nhất của cụm lắp ráp cắt; gia nhiệt phần thứ hai của cụm lắp ráp 
cắt, phần thứ hai này có khuôn cắt; ép khuôn cắt đã được gia nhiệt vào chi tiết đế giày 
để tạo ra các phần khía ở chi tiết đế giày; và tháo khuôn cắt ra khỏi chi tiết đế giày.  
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(11) 28901 
(21) 1-2011-02858 (51) 7 E06B 5/00 
(22) 24.10.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2011 
(75) Phạm Tiến Thành  (VN) 

Nhà 201T4, Happy House Garden, Lô CT18, khu đô thị mới Việt Hưng, Giang Biên, 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(54) Cửa ngăn nước ngập 
  (57)    Sáng chế đề xuất cửa ngăn nước ngập bao gồm: khung, cụm cơ cấu đẩy ngang và cụm 

cơ cấu đẩy dọc. Khung gồm hai nửa khung lồng khít trượt vào nhau ở hai đoạn giữa 
cạnh trên và cạnh dưới của khung. Khung được chế tạo bởi thép hình hộp. Khoảng 
không gian ở giữa khung được hàn với cụm cơ cấu đẩy ngang. Cụm cơ cấu đẩy ngang 
đẩy hai cạnh đứng của khung cửa ngăn nước ngập áp sát vào hai cạnh đứng của khung 
cửa và kéo nó rời xa khung cửa. Cụm cơ cấu đẩy dọc đẩy cạnh đáy cửa ngăn nước ngập 
áp sát nền khung cửa. Các lực ép được thực hiện bởi các cụm bu lông. Các gioăng cao su 
dưới tác dụng của lực ép sẽ bịt kín mọi khe hở giữa cạnh cửa ngăn nước ngập với khung 
cửa. Các tấm tôn và vải bạt tráng nhựa chống thấm sẽ chịu áp lực cột nước và chống 
thấm nước.  
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61/265,584 01.12.2009 US 
2010900772 24.02.2010 AU 

(71) COSMOS SOLAR PTY LTD  (AU) 
Unit 9/10 Hook Street, Capalaba, QLD 4157, Australia 

(72) KIMMINS, Russell, Wayne (AU), HURLEY, Peter, Damien (AU) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp làm nóng chất lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải tiến làm nóng chất lưu với thanh gia nhiệt không 
được cách điện ở điện áp thấp.  
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(11) 28903 
(21) 1-2011-02875 (51) 7 H04B  7/26, H04W  16/00,  36/04,  

36/08 
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(22) 10.10.2008 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2008/079581 10.10.2008 (87) WO/2009/049207 16.04.2009 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GOGIC, Aleksandar, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị đồng bộ hóa ô FEMTO với ô MACRO 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống, phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy tính để đồng 
bộ hóa ô femtô với ô macrô, phương pháp này bao gồm các bước: đưa bộ thu liên kết 
thuận vào ô femtô; thu bởi mạng chia ô macrô định thời truyền ô femtô; và đồng bộ hóa 
định thời truyền ô femtô với định thời truyền mạng chìa ô macrô dựa vào tín hiệu bộ thu 
liên kết thuận. Ngoài ra, hệ thống, phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy tính được 
phân phối các pha sóng chủ cho các ô femtô cũng được đề xuất, phương pháp này bao 
gồm các bước: tạo ra ít nhất số pha sóng chủ tiềm năng mới cho các ô femtô nhiều bằng 
số pha sóng chủ tiềm năng cho các ô macrô; và cho phép thiết bị di động trong ô macrô 
tìm kiếm và thấy được sóng chủ ô femtô mà không cần liệt kê rõ ràng các pha sóng chủ 
femtô trong danh mục lân cận.  
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12/248,836 09.10.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GOGIC, Aleksandar, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị đồng bộ hóa ô FEMTO với ô MACRO 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống, phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy tính để đồng 
bộ hóa ô femtô với ô macrô, phương pháp này bao gồm các bước: đưa bộ thu liên kết 
thuận vào ô femtô; thu bởi mạng chia ô macrô định thời truyền ô femtô; và đồng bộ hóa 
định thời truyền ô femtô với định thời truyền mạng chia ô macrô dựa vào tín hiệu bộ thu 
liên kết thuận. Ngoài ra, hệ thống, phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy tính được 
phân phối các pha sóng chủ cho các ô femtô cũng được đề xuất, phương pháp này bao 
gồm các bước: tạo ra ít nhất số pha sóng chủ tiềm năng mới cho các ô femtô nhiều bằng 
số pha sóng chủ tiềm năng cho các ô macrô; và cho phép thiết bị di động trong ô macrô 
tìm kiếm và thấy được sóng chủ ô femtô mà không cần liệt kê rõ ràng các pha sóng chủ 
femtô trong danh mục lân cận.  
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(86) PCT/ES2010/000108 18.03.2010 (87) WO2010/109032 30.09.2010 
(30) P200900830      26.03.2009 ES 
(71) SIMPLICITY WORKS EUROPE, S.L.  (ES) 

C/ Juan Manuel de la Morena, 2-entlo. E-03205 Elche, Alicante, Spain 
(72) Hern¸ndez Hern¸ndez, Adri¸n (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất giày 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất giày bằng khuôn (1 và 2) và khuôn đối dưới 
dạng cốt giày (3), các miếng (4 và 5) sẽ tạo thành mũi giày được bố trí giữa các khuôn 
này, các miếng này phân định ra các kênh (9) giữa các miếng, mà các kênh này cùng với 
các hốc (10 và 11) được phân định giữa khuôn và khuôn đối, định ra mạng lưới các kênh 
và các hốc mà vật liệu nhiệt dẻo trong trạng thái nóng chảy được phun vào trong đó.  
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(21) 1-2011-02888 (51) 7 A23L  1/226,  1/231 
(22) 25.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/055995      25.03.2010 (87) WO2010/110493 30.09.2010 
(30) 2009-078329      27.03.2009 JP 
(71) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 Japan 
(72) TAKAKURA, Yukiko (JP), HAYASHI, Kazuhiro (JP), IGA, Mayuko (JP), 

MASUZAWA, Takuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần tạo mùi thơm hoặc hương vị và thực phẩm chứa hợp 

phần này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần tạo mùi thơm và hương vị chứa methional, dienal và 

thiazonal theo các tỷ lệ đáp ứng điều kiện 0≤A≤100, 0≤B≤100, 0≤C≤60 và A+B+C=100, 
trong đó A thể hiện phần trọng lượng của methional, B thể hiện phần trọng lượng của 
dienal và C thể hiện phần trọng lượng của thiazonal. Sáng chế còn đề cập đến thực phẩm 
chứa hợp phần tạo mùi thơm hoặc hương vị.  
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Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) BOEHM, Robert Thomas (US), DONHOWE, Daniel Paul (US), FU, Xiaoping (US), 

PAGIDALA, Jaya Bharath Reddy (IN), SUDHARSAN, Mathalai Balan (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất bột đồ uống dùng ngay, sản phẩm đồ 

uống dùng ngay và bột xốp sấy phun đông lạnh 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột đồ uống dùng ngay, trong đó hoàn 

nguyên chất lỏng, tạo thành bọt ở bề mặt trên. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm đồ 
uống dùng ngay và bột xốp sấy phun đông lạnh. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
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92121, United States of America 

(72) COLLOPY, Thomas, Kevin (US), GILL, Manjit, Singh (CA), TESSITORE, Ronald, J. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp quản lý cuộc gọi điện thoại qua thiết bị tính 

toán xách tay và trạm tiếp nhận thiết bị tính toán xách tay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp quản lý cuộc gọi điện thoại qua thiết bị tính toán xách 

tay (PCD: Portable Computing Device) và trạm tiếp nhận thiết bị PCD, phương pháp này 
có thể bao gồm bước thu nhận cuộc gọi qua thiết bị PCD, xác định xem có phải thiết bị 
PCD được cắm vào trạm tiếp nhận thiết bị PCD hay không, và rung chuông cuộc gọi qua 
một hoặc nhiều loa của trạm tiếp nhận thiết bị PCD khi thiết bị PCD được cắm vào trạm 
tiếp nhận. Phương pháp này có thể còn bao gồm bước hiển thị thông tin nhận dạng người 
gọi trên màn hình của trạm tiếp nhận thiết bị PCD. Phương pháp này có thể còn bao gồm 
bước xác định xem cuộc gọi được trả lời qua ống nghe choàng qua đầu hay là qua trạm 
tiếp nhận thiết bị PCD, kết nối cuộc gọi qua ống nghe choàng qua đầu, kết nối cuộc gọi 
qua trạm tiếp nhận thiết bị PCD, và thực hiện cuộc gọi song công toàn phần qua một 
hoặc nhiều loa của trạm tiếp nhận thiết bị PCD và micrô của trạm tiếp nhận thiết bị 
PCD.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) COLLOPY, Thomas, Kevin (US), GILL, Manjit, Singh (CA), TESSlTORE, Ronald, J. 
(US), PINEDA, Luis (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp quản lý cấp phát nguồn điện giữa thiết bị tính 

toán xách tay và trạm tiếp nhận thiết bị tính toán xách tay 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp quản lý cấp phát nguồn điện giữa thiết bị tính toán 

xách tay (PCD: Portable Computing Device) và trạm tiếp nhận thiết bị PCD, phương 
pháp này có thể bao gồm bước xác định là thiết bị PCD được cắm vào trạm tiếp nhận 
thiết bị PCD, chuyển nguồn điện cấp cho thiết bị PCD từ pin của thiết bị PCD sang pin 
của trạm tiếp nhận thiết bị PCD, và cấp nguồn cho thiết bị PCD và trạm tiếp nhận thiết 
bị PCD từ pin của trạm tiếp nhận thiết bị PCD. Phương pháp này có thể còn bao gồm 
bước xác định xem công suất pin của thiết bị PCD có đáp ứng điều kiện nạp điện hay 
không và nạp điện cho pin của thiết bị PCD khi công suất pin của thiết bị PCD đáp ứng 
điều kiện nạp điện. Phương pháp này có thể còn bao gồm bước theo dõi công suất pin 
của trạm tiếp nhận thiết bị PCD, xác định xem công suất pin của trạm tiếp nhận thiết bị 
PCD có đáp ứng điều kiện cảnh báo hay không, và truyền tín hiệu cảnh báo thứ nhất khi 
công suất pin của trạm tiếp nhận thiết bị PCD đáp ứng điều kiện cảnh báo.  
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(21) 1-2011-02908 (51) 7 A62B 18/02 
(22) 16.06.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/KR2009/003209 16.06.2009 (87) WO2010/126195 04.11.2010 
(30) 10-2009-0037303       28.04.2009 KR 
(71) 1. JAE JONG WOO  (KR) 

B-101, Hyundae-Garden Villa, #87-1 Dongsomun-dong 7-ga, Seongbuk-gu, Seoul 136-
037, Republic of Korea 
2. GWANG HEON LEE  (KR) 
610-8 Ganeung 1-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(72) Jae Jong WOO (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Mặt nạ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mặt nạ trong đó vỏ mặt nạ được lắp có thể tháo rời với van thoát khí 
và thân chính mặt nạ, có khả năng thay thế các chi tiết nêu trên. Thân chính mặt nạ có 
dạng chỏm bán cầu và chi tiết đệm tiếp xúc mặt được bố trí trên toàn bộ vành mặt trong 
của thân chính mặt nạ bằng cách ép sợi cô tông hoặc gạc thấm với độ dày nhất định. Vỏ 
mặt nạ được kết cấu để bao quanh thân chính mặt nạ và các móc cài dải băng được tạo 
liền khối tại các vị trí bên đối diện nhau của vỏ mặt nạ. Thân van thoát khí được lắp vào 
phần van thoát khí của vỏ mặt nạ. Nắp van, bộ lọc ngoài và tấm cao su mỏng được chèn 
dọc theo trục vào trong thân van thoát khí. Theo đó, chi tiết nối được giữ chặt với thân 
chính mặt nạ với bộ lọc trong được đặt giữa chúng.  
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(22) 31.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/029389 31.03.2010 (87) WO 2010/120516 21.10.2010 
(30) 61/165,475      31.03.2009 US 
(71) TETRA APPLIED TECHNOLOGIES, LLC  (US) 

24955 I-45 North, The Woodlands, Texas 77380, United States of America 
(72) MCGRAW, Harry (US), BLAND, Leslie, M. (US), BANGERT, Daniel, S. (US), 

GRAVOUIA, Mark, F. (US), MASlNGKAN, Rizal (MY) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống thiết bị và phương pháp tarô nóng các chuỗi đường 

ống và/hoặc ống dẫn đồng trục hoặc đường ống lồng dưới 
nước dùng cho các giếng hoặc các nền bị lật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để tarô vào trong các chuỗi ống dẫn được 
đặt đồng trục đối với các giếng và/hoặc các nền đã bị lật trong đó quá trình tarô được 
thực hiện dưới nước bởi thợ lặn hoặc phương tiện được điều khiển từ xa. Hệ thống bao 
gồm dụng cụ tarô nóng nối được vào ống dẫn bằng phần nối dạng bàn trượt và bộ kẹp 
tarô hiệu chỉnh được với các chân đỡ/khóa hiệu chỉnh được, tấm ép có các lỗ quan sát, 
và hệ thống taro nóng, cùng với hệ thống khoan/cưa.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.02.2012 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) VASIC, Milan (XX), DUCA, Nicola (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Đèn chiếu dẫn sáng hình khuyên và máy quét quang học 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đèn chiếu dẫn sáng hình khuyên (10) có khả năng hoạt động để dẫn 
ánh sáng từ bề mặt vào (12) đến bề mặt ra (16) của nó để chiếu một vùng (17) tại đầu 
ngoại biên của nó (19), và gồm có khoang bên trong dạng hình nón cụt (18) mà đáy của 
nó mở về phía đầu ngoại biên nêu trên (19), và đỉnh bị cắt cụt (20) đối diện với nền của 
nó mở về phía phần lỗ bên trong (21) để truyền lại ánh sáng được phản chiếu/truyền từ 
vùng nêu trên. Sáng chế cũng đề cập đến máy quét quang học được lắp đặt đèn chiếu 
nêu trên. 
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(11) 28913 
(21) 1-2011-02939 (51) 7 G01R  22/10, G06F  19/00, G08C  
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(71) FREESTYLE TECHNOLOGY PTY LTD  (AU) 

Unit 1, Building A, 18-24 Ricketts Road, Mount Waverley, Victoria 3149, Australia 
(72) Andrew Paul Donaghey (AU), David Victor Octave LeBlanc (AU) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp truyền thông và hệ thống kết hợp với phương 

pháp này để kiểm soát và điều khiển việc tiêu thụ tài nguyên 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp được vận hành bởi bộ tập trung nối giữa các bộ phận từ 

xa và máy chủ quản lý, phương pháp bao gồm các bước: (i) tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu 
đặc tính kết hợp với bộ phận từ xa gồm có động cơ siêu nhỏ và đồng hồ đo để đo mức 
độ sử dụng tài nguyên tại địa điểm của khách hàng, dữ liệu đặc tính biểu thị biên đạng 
của bộ phận từ xa; (ii) tiếp nhận dữ liệu thông báo biểu thị yêu cầu kết hợp với bộ phận 
từ xa từ máy chủ quản lý; (iii) tạo ra tín hiệu phản hồi biểu thị sự phản hồi đối với yêu 
cầu dựa trên dữ liệu thông báo và dữ liệu đặc tính lưu trữ; và (iv) gửi tín hiệu phản hồi 
đến bộ phận từ xa hoặc máy chủ quản lý, như được xác định bởi yêu cầu dựa trên dữ liệu 
thông báo.  
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1124 Columbia Street, Suite 600, Seattle, Washington 98104, USA 

(72) COLER, Rhea (US), LOBET, Yves (BE), Reed, Steven (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Polypeptit dung hợp Mtb72f, polynucleotit mã hóa polypeptit 

này và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit dung hợp Mt72f chứa trình tự axit amin nêu trong SEQ 

ID No:4, polynucleotit mã hoá polypeptit này và dược phẩm chứa chúng. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
214 

(11) 28915 
(21) 1-2011-02954 (51) 7 C07K  16/28, A61K  39/395, A61P  

35/02, C12N  15/13,  5/20, C07K  
19/00, G01N  33/574 
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(72) ELKINS, Kristi (US), POLSON, Andrew (US), EBENS, Allen (US), ADAMS, Camelia 
(US), ZHENG, Bing (CN), JUNUTULA, Jagath, R. (IN), HONGO, Jo-anne (US), WU, 
Yan (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kháng thể kháng FcRH5, hợp chất thể tiếp hợp miễn dịch và 

dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể có tính đặc hiệu với FcRH5. Các kháng thể này hữu hiệu 

để điều trị khối u tạo máu ở động vật có vú. Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất thể tiếp 
hợp miễn dịch và dược phẩm chứa kháng thể này. 
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Canada 

(72) KRUEGER, Jessica (DE), DEGOTT, Pierre (FR), DESPLAND, Claude-Alain (CH), 
REINHARD, Christine (CH), FIRTH, Andrea V. (CA) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mực dùng cho quy trình in bằng khuôn dập thép khắc in, tài 

liệu bảo mật và quy trình sản xuất tài liệu bảo mật 
  (57)    Sáng chế bộc lộ mực dùng cho quy trình in bằng khuôn dập thép khắc in, có độ nhớt tại 

nhiệt độ 40oC nằm trong khoảng từ 3 Pa.s đến 15 Pa.s, ưu tiên từ 5 đến 10 Pa.s, và bao 
gồm chất liên kết hữu cơ dạng polyme và hạt chất màu từ tính, khác biệt ở chỗ các hạt 
chất màu từ tính bao gồm vật liệu lõi từ tính mà được bao quanh bởi ít nhất một lớp vật 
liệu khác. Các lớp bao quanh, đơn lẻ hoặc trong sự kết hợp, tạo ra các đặc tính quang học 
đặc biệt cho hạt chất màu trong hồng ngoại nhìn thấy hoặc cận hồng ngoại, được chọn từ 
hệ số phản xạ gương hoặc khuếch tán, sự hấp thụ hoặc phản xạ phụ thuộc góc, và cho 
phép chế phẩm mực có lượng gam màu lớn và các tính năng quang học khác.  
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WEBB, Steven (CA), YAU, Kerrm (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp đưa nucleaza đặc hiệu trình tự vào tế bào thực 

vật 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp đưa nucleaza đặc hiệu trình tự vào tế bào thực vật có 

thành tế bào. Sáng chế đề xuất phương pháp cải biến thực vật bằng phương pháp di truyền 
hoặc theo cách khác để điều trị hoặc phòng bệnh ở các tế bào thực vật có thành tế bào.  
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(11) 28918 
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(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

P.O. Box 2189 (CORP-URC-SW359), Houston, Texas 77252-2189, United States of 
America 

(72) NORTHROP, Paul, Scott (US), KELLEY, Bruce, T. (US), MART, Charles, J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp loại bỏ khí axit ra khỏi dòng khí thô

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống loại bỏ khí axit ra khỏi đòng khí thô, hệ thống theo sáng 
chế gồm tháp chưng cất ở nhiệt độ thấp. Tháp chưng cất ở nhiệt độ thấp tiếp nhận và 
tách dòng khí thô thành dòng metan đỉnh tháp và dòng khí axit hóa lỏng ở đáy. Thiết bị 
làm lạnh ở cửa ra của tháp chưng cất ở nhiệt độ thấp làm lạnh dòng metan đỉnh tháp và 
tuần hoàn một phần dòng metan đỉnh tháp trở lại tháp chưng cất ở nhiệt độ thấp dưới 
dạng dòng hồi lưu lỏng. Hệ thống theo sáng chế cũng gồm lớp sàng phân tử thứ hai ở 
cửa ra của tháp chưng cất ở nhiệt độ thấp. Lớp sàng phân tử thứ nhất hấp phụ nước trong 
khi lớp sàng phân tử thứ hai hấp phụ khí axit bổ sung từ dòng metan đỉnh tháp được làm 
lạnh.  
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(72) KOW Kek Hing  (MY) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) áo bảo hộ dẫn điện tích tĩnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến áo bảo hộ dẫn điện tích tĩnh (10) có phần thân (11) và cặp ống tay 
áo (12a, 12b) bao gồm chỉ dẫn điện kéo dài (17) được bố trí dọc theo chiều dài của ít 
nhất một trong các ống tay áo (12a) và kéo dài dọc theo chiều dài cạnh sườn tương ứng 
của phần thân (11), phương tiện dẫn điện (18) được lắp để tiếp xúc với cổ tay của người 
mặc (28) và được nối với chỉ dẫn điện (17) để tạo thành đường dẫn điện từ người mặc 
(28) tới áo bảo hộ (10), và nhiều dây dẫn điện (19) mở rộng theo chiều ngang từ chỉ dẫn 
điện (17) bắt ngang qua phần thân (11) gần kề với phần mông của người mặc được ép 
bên trên đệm ghế của ghế dẫn điện tích tĩnh (21) khi người mặc (28) ở vị trí ngồi.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
219 

(11) 28920 
(21) 1-2011-02991 (51) 7 H04L  12/58 
(22) 14.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/CN2010/071767  14.04.2010 (87) WO2010/127586 11.11.2010 
(30) 200910106957.3       07.05.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) ZHANG, Xiaolong (CN), ZHOU, Hao (CN), HUANG, Ziqun  (CN), XlE, Kai  (CN), 
ZENG, Ming  (CN), HUANG, Tieming  (CN), WAN, Linjia (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị đưa ra thư hệ thống và hệ thống hòm 

thư điện tử 
  (57)     Sáng chế liên quan đến kỹ thuật truyền thông mạng, và đề cập đến phương pháp và thiết 

bị đưa ra thư hệ thống và hệ thống hòm thư điện tử. Phương pháp bao gồm: thiết lập, 
trường nhận dạng đặc biệt cho thư hệ thống, quét các thư nhận được bởi tất cả các đại lý 
chuyển thư của hệ thống hòm thư điện tử, và lọc các trường nhận dạng đặc biệt được 
chứa trong các thư; xác định xem liệu các thư đó có phải là thư hệ thống không thông 
qua kiểm tra xem liệu các thư nhận được bởi hệ thống hòm thư điện tử có chứa trường 
nhận dạng đặc biệt không; khi xác định được rằng thư đó là thư hệ thống, thì đưa ra thư 
hệ thống ở chế độ khác với chế độ đưa ra thư thông thường. Phương pháp có thể ngăn 
chặn được thư hệ thống bị giả mạo, và thuận tiện cho người dùng phân biệt được thư hệ 
thống với các thư thông thường.  
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(11) 28921 
(21) 1-2011-02996 (51) 7 H04N  7/50 
(22) 17.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/054485     17.03.2010 (87) WO2010/116869 14.10.2010 
(30) 2009-093606 08.04.2009 JP 

2009-146509 19.06.2009 JP 
(71) SHARP KABUSHlKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522, Japan 
(72) YAMAMOTO, Tomoyuki (JP), IKAI, Tomohiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa viđeo và thiết bị giải mã viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa viđeo và thiết bị giải mã viđeo có khả năng giảm 
lượng siêu dữ liệu trong khi vẫn đảm bảo được khả năng cao trong việc chọn các kích 
thước đoạn và các kích thước biến đổi được làm thích ứng cho các đặc tính cục bộ của 
các viđeo. Thiết bị mã hóa viđeo (10) chia viđeo đầu vào thành các khối có kích thước 
định trước và mã hóa viđeo từng khối một. Thiết bị mã hóa viđeo bao gồm: bộ xác định 
thông số dự báo (102) để quyết định cấu trúc đoạn của khối; bộ tạo ảnh dự báo (103) để 
tạo các ảnh dự báo, từng đoạn một, như được qui định bởi cấu trúc đoạn, bộ tạo hệ số 
biến đổi (107) để thực hiện một trong số các biến đổi tần số có trong tập họp biến đổi 
được thiết lập trước định trước đối với các phần dư dự báo, nghĩa là, các chênh lệch giữa 
các ảnh dự báo và viđeo đầu vào; bộ tính hạn chế biến đổi (104) để tạo danh sách lựa 
chọn biến đổi, nghĩa là, các danh sách biến đổi tần số mà được áp dụng cho mỗi đoạn, 
dựa vào thông tin định dạng đoạn; và bộ mã hóa độ dài biến đổi (108), dựa vào danh 
sách lựa chọn biến đổi và tập hợp biến đổi được thiết lập trước, thực hiện mã hóa độ dài 
biến đổi đối với các cờ chọn biến đổi.  
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(11) 28922 
(21) 1-2011-03017 (51) 7 C07C  69/66 
(22) 07.11.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2011 
(71) Viện hóa học công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Nguyễn Thị Tuyết Mai (VN), Trần Bình Trọng (VN), Phạm 

Minh Tứ (VN), Bạch Thị Tâm (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất liên tục metyl 2-keto-L-gulonat trên 

chất xúc tác dị đa axit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất liên tục metyl 2-keto-L-gulonat bao gôm 

bước cho axit 2-keto-L-gulonie phản ứng với metanol trên lớp xúc tác axit rắn cố định, 
khác biệt ở chỗ phản ứng được tiến hành ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 55 đến 67oC và 
thời gian tiếp xúc nằm trong khoảng từ 5,64 đến 11,34 phút.g.ml-1 trên lớp xúc tác dị đa 
axit là muối kim loại kiềm của axit phosphotungstic (MxH3-xPW12O40, trong đó M là các 
ion kim loại kiềm) được tổng hợp bằng phương pháp trao đổi ion, từ các nguồn nguyên 
liệu là axit phosphotungstic (H3PW12O40) và dung dịch muối kim loại kiềm clorua bão 
hòa (MC1).  
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(11) 28923 
(21) 1-2011-03025 (51) 7 H04L  12/58 
(22) 06.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/CN2010/071558 06.04.2010 (87) WO2010/118664 21.10.2010 
(30) 200910038580.2      13.04.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R. China 

(72) LI, Jianzhen  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống, phương pháp và máy khách để gia nhập nhóm 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống, phương pháp và máy khách để gia nhập nhóm, trong đó: máy 
chủ nhóm nhận yêu cầu đề nghị gia nhập nhóm, và bổ sung người dùng được đề nghị bổ 
sung vào nhóm vào nhóm theo yêu cầu đề nghị này. Nhờ sử dụng hệ thống, phương 
pháp và máy khách để gia nhập nhóm theo sáng chế mà thao tác của người dùng có thể 
được thuận tiện hoá, nhờ đó mà các trải nghiệm người dùng sẽ được cải thiện.  
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(11) 28924 
(21) 1-2011-03032 (51) 7 C12N  7/02, A61K  39/205 
(22) 08.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/FR2010/050679 08.04.2010 (87) WO/2010/116096 14.10.2010 
(30) 0952310 08.04.2009 FR 

61/231,394 05.08.2009 US 
(71) SANOFI PASTEUR  (FR) 

2, Avenue Pont Pasteur, 69367 Lyon Cedex 07, France 
(72) FABRE, Virginie (FR), ROCCA, Celine  (FR), RIFFARD, Pierre  (FR), CALVOSA, 

Eric  (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tinh chế virut bệnh dại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tinh chế virut bệnh dại, bao gồm bước sắc ký trao đổi 
ion đơn thuần, trong đó bước này là sắc ký trao đổi cation trong đó :  
a) chất nổi trên bề mặt dịch nuôi cấy của các tế bào bị nhiễm virut này được mang cho 
tiếp xúc với giá sắc ký trao đổi cation chứa chất nền polymetacrylat trên đó các nhóm 
sulfoisobutyl được nối để virut bệnh dại liên kết với giá này, và  
b) virut được tách rửa khỏi giá của nó.  
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(11) 28925 
(21) 1-2011-03037 (51) 7 H04R  9/08,  7/02 
(22) 22.04.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/032065 22.04.2009 (87) WO/2010/124099 28.10.2010 
(30) 61/172,053      23.04.2009 US 
(71) KNOWLES ELECTRONICS, LLC  (US) 

1151 Maplewood Drive, Itasca, IL 60143, United States of America 
(72) John BEARD  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Micrô có vòng màng ngăn có độ ổn định cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến micrô bao gồm vỏ; phần thể tích phía sau nằm trong vỏ; màng ngăn 
nằm trong vỏ; tấm sau được gắn vào vỏ; và vòng màng ngăn được nối tới màng ngăn. 
Vòng màng ngăn có thân được xác định bởi an đường bao ngoài và ít nhất đường bao 
trong thứ nhất và đường bao trong thứ hai liền kề đường bao trong thứ nhất. Đường bao 
trong thứ nhất là liền kề với bề mặt trên của vòng màng ngăn. Đường bao trong thứ hai 
là liền kề với bề mặt đáy của vòng màng ngăn. Đường bao trong thứ hai là nhỏ hơn 
đường bao trong thứ nhất.  
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(11) 28926 
(21) 1-2011-03041 (51) 7 B29C  61/06,  55/14, C08J  5/18, 

G09F  3/04 
(22) 06.05.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/003114     06.05.2010 (87) WO2010/137240 02.12.2010 
(30) 2009-126776     26.05.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2011 
(71) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2-8, Dojima Hama 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8230, Japan 
(72) HARUTA, Masayuki (JP), MUKOYAMA, Yukinobu (JP), NOSE, Katsuhiko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng polyeste co ngót được do nhiệt, phương pháp sản xuất 

màng này và sản phẩm đóng gói sử dụng màng này 
  (57)    Sáng chế đề xuất màng polyeste co ngót được do nhiệt ở đó khả năng mở dọc theo 

đường lỗ châm kim rất tốt. Màng polyeste co ngót được do nhiệt bao gồm nhựa polyeste 
trong đó etylen terephtalat là thành phần cấu tạo chính và không thấp hơn 13% mol một 
hoặc nhiều thành phần monome mà có thể trở thành phi tinh thể chứa trong tổng các 
thành phần nhựa polyeste, trong đó màng có đặc tính kéo nhiệt đạc biệt và các đặc tính 
cơ học đặc biệt khi xử lý co ngót do nhiệt.  
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(11) 28927 
(21) 1-2011-03042 (51) 7 B05B  15/12,  15/04 
(22) 26.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/057372     26.04.2010 (87) WO2010/131564 18.11.2010 
(30) 2009-115828     12.05.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2011 
(71) BUNRI INCORPORATION  (JP) 

708, Takajochohomanbo, Miyakonojo-shi, Miyazaki 885-1202, Japan 
(72) TASHIRO, Minoru  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Buồng phun sơn có bộ lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến buồng phun sơn (10) được tạo ra có bộ lọc (12). Bộ lọc (12) gồm có 
két nước (20), bơm (21), cơ cấu tạo tia nước (22), cơ cấu loại bỏ cặn (26), cơ cấu xả 
(28), và chi tiết chắn (70). Cơ cấu tạo tia nước (22) gồm có thùng nước (40) nằm ở phần 
bên trên của khoang phun (11). Một số lớn các vòi phun (50) được tạo ra ở thành đáy 
(45) của thùng nước (40). Mỗi vòi phun (50) gồm có phần hình ống (56), đường kính 
trong của nó được giảm xuống từ của nạp (55), và cửa xả hình tròn (57). Nước rơi theo 
các đường thẳng từ cửa xả (57) tạo ra một số lớn các tia nước song song (60). Bụi sơn 
được gom khi không khí chứa bụi sơn tiếp xúc các tia nước (60). Khoang xả (71) được 
tạo ra ở mặt sau của chi tiết chắn (70).  
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(11) 28928 
(21) 1-2011-03064 (51) 7 F16G  5/20 
(22) 14.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/001106 14.04.2010 (87) WO/2010/126562 04.11.2010 
(30) 12/432,985      30.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2011 
(71) GATES UNITTA ASIA COMPANY  (JP) 

4-26, Sakuragawa 4-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-0022 (JP) 
(72) FAN, Xinjian (US), LU, Wenlong (CN), SATO, Yoshitaka (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Đai thang vấu kép dùng cho truyền động tốc độ thay đổi được

  (57)    Sáng chế đề cập đến đai thang vấu kép với các biên dạng vấu bên trên và bên dưới đối 
xứng nhau và có các đoạn ("L") và các cung ("A") được nối từ đường tâm của rãnh đến 
đường tâm của vấu liền kề theo chuỗi L1-A1-L2- A2-L3 cho biên dạng bên trên và L4-
A3-L5-A4-L6, và có ít nhất một rãnh bên trên và một rãnh bên dưới dược sắp thẳng 
hàng với nhau, và có tông chiều dài L1 cộng với bán kính A1 bằng hoặc không vượt quá 
20% tông chiều dài L4 cộng với bán kính A3. Các bước bên trên và bên dưới có thể cân 
bằng với tất cả các rãnh được sắp thẳng hàng, hoặc có thể có số vấu bên trên nhiều hơn 
số vấu bên dưới. Một vài hoặc tất cả các cung và các đoạn thẳng được nối theo kiểu tiếp 
tuyến.  
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(11) 28929 
(21) 1-2011-03078 (51) 7 A61D  3/00, A61B  19/00 
(22) 11.11.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2011 
(75) Hồ Anh Sơn  (VN) 

Bộ môn sinh lý bệnh - Học viện quân y, 104 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 
(54) Bàn mổ định vị phục vụ mô hình đột quỵ não thực nghiệm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bàn mổ định vị phục vụ mô hình đột quị não thực nghiệm, bao 
gồm:  
mặt bàn mổ có chân đế dùng để cố định các bộ phận khác của hệ thống định vị và là nơi 
trục tiếp đặt động vật để tiến hành phẫu thuật,  
hệ thống thước đo ba chiều không gian có thể di chuyển xuôi hoặc ngược chiều dựa vào 
hệ thống rãnh và ốc xoắn,  
hệ thống khung cố định hai ống tai ngoài đề giữ chặt hai ống tai,  
hệ thống khung cố định xuơng mặt để giữ chặt xương mặt và mũi,  
hệ thống bơm hóa chất với bơm tiêm siêu nhỏ để đưa hóa-dược chất vào não,  
bộ kẹp điện cực đế cố định và đưa điện cực hoặc ống dẫn hóa-dược chất vào não,  
hệ thống kính phóng đại với giá đỡ và kính lúp có thể điều chỉnh theo ba chiều không 
gian.  
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(11) 28930 
(21) 1-2011-03081 (51) 7 C02F  1/14 
(62) 1-2010-03130   
(22) 22.04.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/AU2009/000503 22.04.2009 (87) WO2009/129572 29.10.2009 
(30) 2008902054 24.04.2008 AU 

2008902433 16.05.2008 AU 
2008904898 19.09.2008 AU 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2010 
(71) FIRST GREEN PARK PTY LTD  (AU) 

35 Robins Avenue, Humevale, Victoria 3757, AUSTRALIA 
(72) JOHNSTONE Peter (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Môđun thùng cất nước mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề cập đến môđun thùng cất nước mặt trời có ngăn xử lý bao gồm chi tiết xử lý 
để tiếp nhận năng lượng mặt trời qua đó và có kết cấu cấp chất lỏng xử lý cấp chất lỏng 
xử lý đến chi tiết xử lý để chảy trong dòng màng chất lỏng do trọng lực xuống dưới trên 
đó trong khi thành phần của chất lỏng xử lý được làm bay hơi ít nhất một phần và được 
ngưng tụ để tạo thành chất ngưng tụ trên bề mặt trong của thành truyền năng lượng mặt 
trời trên, chất ngưng tụ được thu gom ở vị trí dưới bởi phương tiện thu gom và xả chất 
ngưng tụ.  
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(11) 28931 
(21) 1-2011-03084 (51) 7 B03C  1/02, B07B  7/01,  11/00, 

B29B  17/02 
(22) 11.11.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2011 
(75) Nguyễn Gia Long  (VN) 

187 Đê La Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Tổ hợp thiết bị phân loại nylon từ hỗn hợp rác sinh hoạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp thiết bị phân loại nylon từ hỗn hợp rác thải sinh hoạt, trong 
đó tổ hợp thiết bị này bao gồm buồng cắt xé sơ cấp (1) có cửa nạp liệu (11) được bố trí 
phía trên thân buồng cắt xé sơ cấp (1) và cửa thoát liệu (16) được bố trí phía ngang thân 
buồng cắt xé sơ cấp (1), trong đó buồng cắt xé sơ cấp (1) còn bao gồm khoang xử lý 
(17) hình trụ tròn được đặt cơ bản là nằm ngang, thành trong có gắn ít nhất một hàng 
dao cắt xé tĩnh (14) hướng tâm, trục quay (12) có gắn ít nhất một hàng dao cắt xé động 
(13) tỏa tâm, sao cho khi trực quay (12) quay thì các dao cắt xé động (13) có thể lọt qua 
khe giữa các dao cắt xé tĩnh (14) và tại mỗi thời điểm hoạt động tải trọng lên trục quay 
(12) cơ bản là đều nhau, ít nhất một cánh tạo gió (15) theo hướng tỏa tâm được gắn tại 
mỗi đầu của trục quay (12); và buồng tuyển gió (2) được lắp đặt liên hoàn và áp sát với 
cửa thoát liệu (11) của buồng cắt xé sơ cấp (1), bao gồm khoang tuyển gió (22) cơ bản 
được đặt nằm ngang, quạt gió (21) được bố trí ở đầu khoang tuyển gió (22) để thổi gió 
vào trong khoang, cơ cấu trục vít (26) được đặt ở phần thân dưới của khoang tuyển gió 
(22), bao gồm buồng vít tải (261) và vít tải (262).  
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(11) 28932 
(21) 1-2011-03085 (51) 7 C12G  3/02 
(22) 21.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/057057     21.04.2010 (87) WO2010/123026  28.10.2010 
(30) 2009-106407     24.04.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2011 
(71) SAPPORO BREWERIES LIMITED  (JP) 

20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1508522, Japan 
(72) KIMURA, Tatsuji (JP), ARAKI, Shigeki (JP), IIMURE, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Đồ uồng có cồn và ga và phương pháp sản xuất đồ uống này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến đồ uống có cồn và ga với khả năng dễ uống được cải thiện và 
phương pháp sản xuất đồ uống này. Phương pháp sản xuất đồ uống có cồn và ga theo 
sáng chế bao gồm giai đoạn trước lên men (10) để điều chế dung dịch trước lên men 
bằng cách sử dụng nguyên liệu thô bao gồm nguồn nitơ và nguồn cacbon và nước; và 
giai đoạn lên men (20) để thực hiện lên men rượu bằng cách bổ sung nấm men vào dung 
dịch trước lên men, trong đó sử dụng nguyên liệu thô còn chứa lacaza trong giai đoạn 
trước lên men (10).  
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(11) 28933 
(21) 1-2011-03088 (51) 7 B32B  15/08, C09D  5/08,  7/12,  

201/00, C23C  26/00 
(22) 10.05.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/058239      10.05.2010 (87) WO2010/131756 18.11.2010 
(30) 2009-114915      11.05.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2011 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) FUJITA, Soshi (JP), MORISHITA, Atsushi (JP), KANETO, Taihei  (JP), FUDA, 

Masahiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu kim loại được xử lý bề mặt và quy trình sản xuất vật 

liệu kim loại này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu kim loại được xử lý bề mặt, vật liệu này bao gồm: vật liệu 

kim loại, và màng phủ được bố trí trên bề mặt của nó, màng phủ chúa (A) nhựa hữu cơ 
có nhiệt độ chuyển pha thủy tinh lớn hơn 35oC và không lớn hơn 100oC, và (B) nhựa hữu 
cơ có nhiệt độ chuyển pha thủy tinh lớn hơn 100oC và không lớn hơn 250oC; trong đó sự 
chênh lệch giữa các nhiệt độ chuyển pha thủy tinh của các nhựa hữu cơ (A) và (B) lớn 
hơn hoặc bằng 50oC. Sáng chế đề cập đến vật liệu kim loại được xử lý bề mặt có màng 
phủ không chứa chất có ảnh hưởng đến môi trường như crom hóa trị sáu, và đặc biệt 
tuyệt vời về độ bền chống xước, khả năng định hình nén, và tính chịu ăn mòn sau khi xử 
lý hình dạng của nó, và sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất vật liệu kim loại 
được xử lý bề mặt này.  
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(11) 28934 
(21) 1-2011-03097 (51) 7 A61K  8/67,  8/34,  8/36,  8/49,  8/92, 

A61Q  19/02 
(22) 12.05.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2010/056533 12.05.2010 (87) WO2010/130776 18.11.2010 
(30) 0953180      14.05.2009 FR 
(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE  (FR) 

45, place Abel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) POIGNY, StÐphane (FR), BELAUBRE, Francoise (FR), SAURAT, Jean-Hilaire (FR), 

SORG, Olivier (SE), KASRAEE, Behrooz (IR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mỹ phẩm khử sắc tố 

  (57)      Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm hoặc dược phẩm dùng cho da để khử sắc tố cho da.  
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(11) 28935 
(21) 1-2011-03098 (51) 7 C23C  16/505,  16/27,  16/44, B65D  

1/00,  23/02 
(22) 25.06.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2009/061582    25.06.2009 (87) WO2010/119578 21.10.2010 
(30) 2009-097494    13.04.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2011 
(71) KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048288 Japan 
(72) Masaki NAKAYA  (JP), Mari SHIMIZU (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất bình chứa bằng chất dẻo phủ màng mỏng 

chắn khí 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất bình chứa bằng chất dẻo được phủ màng mỏng 

có lợi về các đặc tính chắn khí, sự nhuộm màu màng và khả năng bám dính của màng 
mà không sử dụng điện cực ngoài có hình dạng đặc biệt đồng thời ngăn ngừa sự kết tủa 
của các chất ngoại lai như bột than. Phương pháp sản xuất bình chứa bằng chất dẻo phủ 
màng mỏng chắn khí theo sáng chế bao gồm các bước: lắp bình chứa bằng chất dẻo vào 
trong điện cực ngoài có vai trò như cụm tạo màng; đặt điện cực trong có vai trò như ống 
cấp khí nguyên liệu vào bên trong bình chứa bằng chất dẻo; xả khí từ bên trong điện cực 
ngoài bằng cách kích hoạt bơm chân không; thổi khí nguyên liệu vào bên trong bình 
chứa bằng chất dẻo dưới áp suất giảm; và tạo màng mỏng chắn khí trên bề mặt thành 
trong của bình chứa bằng chất dẻo bằng cách tạo ra plasma từ khí nguyên liệu, chọn tần 
số nguồn điện của nguồn điện dùng để tạo plasma để cấp điện cho điện cực ngoài nằm 
trong khoảng từ 5,5 đến 6,5 MHz.  
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(11) 28936 
(21) 1-2011-03100 (51) 7 B32B  15/08, C09D  5/16,  7/12,  

183/10, C23C  26/00 
(22) 13.05.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/058485    13.05.2010 (87) WO2010/131775 18.11.2010 
(30) 2009-117686    14.05.2009  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2011 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) KANAI, Takao (JP), NOMURA, Hiromasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại có lớp phủ có tính chịu nhiễm bẩn, phương pháp 

sản xuất tấm kim loại này và dung dịch xử lý bề mặt 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm kim loại có lớp phủ, tấm này có thể duy trì tính chịu nhiễm 

quang xúc tác và chức năng tự làm sạch trong khoảng thời gian dài. Sáng chế cũng đề 
cập đến chất lỏng xử lý bề mặt và phương pháp thích hợp để sản xuất tấm kim loại có 
lớp phủ. Tấm kim loại có lớp phủ có hai hoặc nhiều hơn hai lớp màng hoạt tính quang 
xúc tác được tạo ra trên đỉnh của tấm kim loại có lớp phủ vật liệu nền, mà nó bao gồm 
tấm kim loại nền có lớp phủ nhựa hữu cơ trên bề mặt của nó. Hai hoặc nhiều hơn hai lớp 
này chứa nhựa phức vô cơ-hữu cơ, chất hoạt tính quang xúc tác, và các hạt dạng tấm vô 
cơ. Nhựa phúc vô cơ-hữu cơ này bao gồm sản phẩm ngưng của alkoxysilan được chọn từ 
tập hợp bao gồm các loại sau đây và các sự kết hợp của chúng: alkoxysilan có nhóm hữu 
cơ được chọn từ tập hợp bao gồm nhóm alkyl C1-12, nhóm aryl, nhóm carboxyl, nhóm 
hyđroxyl, và các sự kết hợp của chúng; alkoxysilan có nhóm epoxy; alkoxysilan có 
nhóm amino; và tetraalkoxysilan. Lớp màng ngoài cùng chứa lượng chất hoạt tính quang 
xúc tác lớn nhất, và lượng chất này trong mỗi lớp càng vào lớp trong càng ít hơn.  
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(11) 28937 
(21) 1-2011-03101 (51) 7 H04L  12/58,  12/18 
(22) 15.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/CN2010/071049 15.03.2010 (87) WO2010/121509 28.10.2010 
(30) 200910082651.9       23.04.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) ZENG, Xiaojun (CN), ZHU, Xi (CN), CHEN, Shugen  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống dành cho nhóm tin nhắn nhanh hiển 

thị thông tin động của cộng đồng 
  (57)    Các phương án của sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống dành cho nhóm tin 

nhắn nhanh hiển thị thông tin động của cộng đồng. Phương pháp bao gồm: máy chủ 
nhóm của nhóm tin nhắn nhanh nhận yêu cầu liên kết từ thực thể quan hệ cộng đồng, và 
gửi yêu cầu tin nhắn tới máy khách sơ cấp của nhóm tin nhắn nhanh; máy khách sơ cấp 
thẩm tra yêu cầu liên kết, và liên kết nhóm tin nhắn nhanh và thực thể quan hệ cộng 
đồng sau khi chấp nhận yêu cầu liên kết, và máy khách của nhóm tin nhắn nhanh lấy và 
hiển thị thông tin động của các thành viên thuộc thực thể quan hệ cộng đồng từ máy chủ 
cộng đồng tương ứng với thực thể quan hệ cộng đồng. Sáng chế còn thuận tiện cho 
người dùng biết được sự thay đổi của người khác trong nhóm tin nhắn nhanh và cho họ 
biết nội dung và hành động trong nhóm tin nhắn nhanh, bởi vậy khuyến khích các thành 
viên tham gia vào cộng đồng để tạo nội dung phong phú hơn. Như vậy hoạt động của 
cộng đồng được thực sự mở rộng và các mối quan hệ của các thành viên thuộc nhóm tin 
nhắn nhanh dễ dàng được cô đọng.  
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(11) 28938 
(21) 1-2011-03108 (51) 7 G01N  27/72 
(22) 19.05.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/035361 19.05.2010 (87) WO2010/135400 25.11.2010 
(30) 12/470,654      22.05.2009 US 
(71) TDW DELAWARE, INC.  (US) 

1100 Market Street, Suite 780, Wilmington, Delaware 19801, United States of America
(72) MISKA, Stephen, J.  (US), RANKIN, William, J.  (US), LOGAN, Matthew, W.  (US), 

REGISTER, Mark, G.  (US), FREEMAN, Eric, N.  (US), MALTBY, Philip, M.  (US), 
SALSMAN, Lloyd, N.  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp phát hiện vật thể di chuyển trong 

đường ống 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp phát hiện vật thể di chuyển trong đường 

ống, hệ thống này bao gồm thiết bị phát hiện vật thể được bố trí ở bên ngoài đường ống 
chứa một hoặc nhiều cảm biến từ được bao bọc và bộ vi điều khiển có phương tiện xác 
định giới hạn thích ứng. Phương tiện xác định giới hạn thích ứng loại bỏ dữ liệu ngoại 
lai ra khỏi luồng dữ liệu về từ thông và sau đó chuyển luồng dữ liệu không có dữ liệu 
ngoại lai qua bốn bộ lọc thông thấp. Giá trị trơn của luồng dữ liệu được so sánh để phát 
hiện các giới hạn và nếu sự kiện vật thể đi qua đường ống xẩy ra, việc phát hiện vật thể 
được xác định, bộ đếm của cụm màn hình được làm tăng, thời gian vật thể đi chuyển 
được ghi lại, và các số liệu thống kê được hiển thị trên cụm màn hình. Vì vật thể duy 
nhất có thể tạo ra nhiều từ trường, máy phát hiện vật thể có thể được khóa trong một 
khoảng thời gian định trước sau sự kiện vật thể đi qua đường ống để ngăn ngừa việc phát 
hiện lần thứ hai đối với cùng một vật thể di chuyển qua thiết bị phát hiện vật thể.  
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(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Susumu MICHISAKA  (JP), Hiroshi KITAMOTO  (JP), Kengo YANO  (JP), 

Toshiharu TOMOMATSU  (JP), Fujio NAKAMURA  (JP), Yu MIYAJIMA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Khay trong dùng cho xe dạng yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề xuất khay trong dùng cho xe dạng yên ngựa cho phép dễ dàng tạo ra khay 
trong có kiểu dáng bên ngoài khác biệt, trong đó miệng khay trong (40) mở lên phía trên 
được tạo ra trên tấm ốp trên (33), và phần thân khay trong (47), được tạo ra sao cho nó 
phình về phía trước, được tạo ra ở phần trên của tấm ốp dưới (34). Miệng khay trong (40) 
được che phủ từ phía dưới và phía trước nhờ phần thân khay trong (47), và phần thân 
khay trong (47) được che phủ từ phía sau nhờ phần thành sau dưới (43) kéo dài xuống 
dưới từ miệng khay trong (40) của tấm ốp trên (33), nhờ đó tạo thành khay trong (35) 
dùng làm phần chứa.  
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(71) ORGANEXT RESEARCH B.V.  (NL) 

De La Reijstraat 2, NL-6814 AE Arnhem, The Netherlands 
(72) PRINS, Marjanna (NL), KLOOSTERBOER, Helenius Jan (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm để sử dụng ngoài đường tiêu hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm để sử dụng ngoài đường tiêu hoá chứa steroit đồng hoá 
và hợp chất vitamin D. Dược phẩm được ưu tiên chứa nandrolon decannoat và 
cholecanxiferol (vitamin D3). Dược phẩm này hữu hiệu để điều trị hoặc phòng chống 
suy nhược cho các bệnh nhân cao tuổi, cụ thể là những người từ 60 tuổi trở lên. 
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(72) Koji INOSE (JP), Noriyuki MATSUI (JP), Mamoru ITO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hệ thống chiếu sáng dùng cho xe máy 

  (57)     Mục đích của sáng chế là giảm kích thước của đèn pha vốn có kích thước lớn bằng cách 
tạo ra đèn pha liền khối với các đèn định vị và bố trí chúng trên tấm ốp tay lái và cải 
thiện khả năng nhìn thấy được của xe. Để đạt được mục đích nêu trên sáng chế đề xuất 
hệ thống chiếu sáng dùng cho xe máy (1) có giá chở hàng (26) ở phần trước của nó, các 
đèn định vị (91) được bố trí ở từng phía bên trái và bên phải của đèn pha (8) và các đèn 
xi nhan (92) được bố trí ở các phía ngoài của các đèn định vị (91) theo chiều ngang xe 
được lắp vào tấm ốp tay lái (7). Các đèn định vị (91) được bố trí nằm cách đèn pha (8) và 
giữa đèn pha (8) và các đèn xi nhan (92). Đèn định vị (91) và đèn xi nhan (92) liền kề 
được tạo ra thành cụm đèn xi nhan (9) riêng biệt với đèn pha (8). Cụm đèn xi nhan (9) 
bao gồm : các gương phản xạ (911) và (921) lần lượt để sử dụng cho đèn định vị (91) và 
đèn xi nhan (9); và mặt kính (101) che phủ mặt trước của các gương phản xạ (911) và 
(921).  
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(30) 2009-100773    17.04.2009 JP 

2010-085888    02.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2011 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
(72) Wataru UCHIDA (JP), Takeshi NIIMURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện, hộp mực xử lý và hộp mực hiện 

ảnh 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện để tạo ảnh trên chất liệu ghi bao gồm: 

hộp mực xử lý, có trống cảm quang và phương tiện xử lý có khả năng tác động lên trống 
cảm quang, để có thể lắp tháo được với cụm chính của hộp mực hiện ảnh, bao gồm trục 
lăn hiện ảnh để hiện ảnh ẩn tĩnh điện tạo ra trên trống cảm quang với thuốc hiện ảnh và 
bao gồm phần chứa thuốc hiện ảnh, để có thể lắp tháo được với cụm chính; và bộ phận 
mang hộp mực di chuyển được, trong khi đỡ ít nhất một cặp gồm hộp mực xử lý và hộp 
mực hiện ảnh, giữa phần bên trong mà ở đó bộ phận mang hộp mực được nằm bên trong 
cụm chính và ở đó một cặp gồm hộp mực xử lý và hộp mực hiện ảnh được nằm ở vị trí 
tạo ảnh và vị trí bên ngoài mà ở đó bộ phận mang hộp mực được nằm bên ngoài cụm 
chính và ở đó hộp mực xử lý và hộp mực hiện ảnh là có thể tháo và lắp được. Hộp mực 
xử lý và hộp mực hiện ảnh có thể tháo được một cách độc lập hướng lên tương đối với bộ 
phận mang hộp mực khi bộ phận mang hộp mực được nằm ở vị trí bên ngoài. Thiết bị 
cũng bao gồm phương tiện định vị để định vị hộp mực xử lý và hộp mực hiện ảnh trong 
cụm chính khi bộ phận mang hộp mực được nằm ở phần bên trong.  
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One Michael Owens Way, Perrysburg, OHIO 43551, United States of American 
(72) LONSWAY, Michael, J. (US), BECKER, Bruce, A. (US), BAILEY, Vincent, J (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chai có cổ dài có các hình nổi bên trong và phương pháp sản 

xuất 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chai kim loại hoặc thủy tinh cổ dài có kết cấu được định dạng 

nguyên khối có thân (22 hoặc 62) có một đáy kín (24) và một vai (26) ở một đầu của 
thân tách biệt với đáy, và một cổ (28 hoặc 43 hoặc 48 hoặc 54 hoặc 64) kéo dài từ vai 
này dọc theo một trục và kết thúc trong phần cuối cổ (32 hoặc 66) dùng để lắp nắp. Cổ 
chai bao gồm ít nhất một hình nổi bên trong để tác động tới dòng chất lỏng tù thân qua 
cổ này. Theo các phương án làm ví dụ của sáng chế, ít nhất một hình nổi bên trong bao 
gồm ít nhất một gân hình khuyên bên trong (56) hoặc ít nhất một gân bên trong (50) 
đồng phẳng với trục cổ nêu trên hoặc ít nhất một gân xoắn bên trong (40 hoặc 68) hoặc 
ít nhất một gân hình elip bên trong (44). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất chai cổ dài.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị chọn dịch vụ truyền thông không dây

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối truy cập được cấu hình để chọn tập tài nguyên hệ 
thống thứ nhất, và truyền thông báo để thu được quyền truy cập tập tài nguyên hệ thống 
thứ nhất, trong đó thông báo này ẩn chứa rằng thiết bị đầu cuối truy cập có khả năng 
truyền thông với tập tài nguyên hệ thống thứ hai. Theo một số phương án, tập tài nguyên 
hệ thống thứ nhất bao gồm tài nguyên hệ thống chuyển mạch, tập tài nguyên hệ thống thứ 
hai bao gồm tài nguyên hệ thống chuyển gói, và thiết bị đầu cuối truy cập ẩn chứa rằng nó 
có thể hoạt động từ mạng bằng cách sử dụng tài nguyên hệ thống chuyển gói để thu được 
và/hoặc duy trì chế độ kết nối truy cập vào tài nguyên hệ thống chuyển mạch. Các phương 
án này cho phép thiết bị đầu cuối truy cập sử dụng tài nguyên hệ thống chuyển mạch cho 
dù mạng không hỗ trợ dự phòng CS hoặc bị từ chối yêu cầu dự phòng CS.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dạng đa hình của 3-(4-amino-1-oxo-1,3 dihydro-isoindol-2-yl)-

piperidin-2, 6-dion và chế phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các dạng đa hình của 3-(4-amino-1-oxo-1,3 dihydro-isoindol-2- yl)-

piperidin-2,6-dion và các chế phẩm chứa các dạng đa hình của 3-(4-amino-1-oxo-1,3 
dihydro-isoindol-2-yl)-piperidin-2,6-dion.  
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Saindane, Manohar, T.  (US), Cameron, Louise, M. (GB) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dạng đa hình của 3-(4-amino-1-oxo-1,3 dihydro-isoindol-2-yl)-

piperidin-2,6-dion và quy trình điều chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các dạng đa hình của 3-(4-amino-1-oxo-1,3 dihydro-isoindol-2- yl)-

piperidin-2,6-dion. Sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp điều chế các dạng đa 
hình này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Điot phát quang có lớp phủ silicon và phương pháp sản xuất 

nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến điot phát quang có lớp phủ silicon và phương pháp sản xuất điot 

phát quang có lớp phủ silicon này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quả bóng và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp chế tạo quả bóng (1), cụ thể là quả bóng đá, bao gồm 
các bước: a) tạo vật liệu gốc phẳng, dẹt (2), tạo thành ít nhất hai lớp (3, 4, 5, 6, 7) bao 
gồm lớp bọc (3) và ít nhất một lớp vật liệu (4, 5, 6, 7) bên dưới lớp bọc; b) cắt các mảnh 
ghép (8) theo hình dạng mong muốn từ vật liệu gốc (2); c) gắn các mảnh ghép này (8) 
lên thân mang (9), cụ thể là cho ruột quả bóng. Để tạo độ cứng đồng đều hơn cho quả 
bóng trên toàn bộ chu vi, phương pháp theo sáng chế đề xuất rằng trước, trong hoặc sau 
bước b) ít nhất vùng mép (10) của mảnh ghép (8) được gia nhiệt và thực hiện bước sửa 
vùng mép (10), sao cho mặt của mảnh ghép (8) được bọc bởi lớp bọc (3) có dạng lồi (11) 
trong vùng mép (10). Ngoài ra, sáng chế đề cập tới quả bóng.  
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11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1410032, JP 
(72) SOMEYA, Tomohide (JP), KUDO, Norio (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu lợp mái tôn cuộn kiểu khớp nối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu lợp mái tôn cuộn kiểu khớp nối có mức độ tạo ra mối nối 
cao mà có thể nâng cao lực đỡ qua lại của phần khớp nối phía trong và phần khớp nối 
phía ngoài, và có thể ngăn cho phần tạo ra mối nối không bị lỏng lẻo hoặc rời ra, ngay 
cả khi áp suất ép lên vật liệu lợp mái được tạo ra. Vật liệu lợp mái bao gồm: phần đế tạo 
ra phần tâm theo hướng chiều rộng của tấm kim loại hình chữ nhật; các phần tấm phía 
nghiêng lần lượt được nâng lên từ hai mép chiều rộng của phần đế; các phần ngang lần 
lượt kéo dài theo hướng ngang từ các phần đầu trên của các phần tấm phía nghiêng; và 
phần khớp nối phía trong và phần khớp nối phía ngoài lần lượt được tạo ra thẳng góc 
trên cả hai phần mép di chuyển của các phần ngang, trong đó phần khớp nối phía ngoài 
bao gồm: phần chân phía phần đế được nâng lên từ mép của phần ngang; phần đầu hình 
vòm được tạo ra liền kề với phần đầu trên của phần chân phía phần đế; và phần chân 
phía phần mép bên được tạo ra ở vị trí trên phần kéo dài từ phần đầu hình vòm nhờ đó 
cho thấy mặt cắt ngang có hình dạng gần như hình cây nấm, và phần khớp nối phía trong 
bao gồm : phần chân được nâng lên từ mép của phần ngang; và phần đầu đỉnh được tạo 
ra liền kề với phần đầu trên của phần chân nhờ đó cho thấy mặt cắt ngang có hình gần 
như hình chiếc «.  
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(11) 28950 
(21) 1-2011-03187 (51) 7 E02D  5/80,  17/20, E04C  5/12 
(22) 20.05.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/KR2010/003192 20.05.2010 (87) WO2010/134765 25.11.2010 
(30) 10-2009-0043796 20.05.2009 KR 

10-2009-0085561 10.09.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2011 
(71) SAMWOO GEOTECH CO., LTD.  (KR) 

4F, Samwoo Bld., 241 Yangpyeong-dong 4-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-867, 
Republic of Korea 

(72) Jeong-Ryeol, KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Neo phức hợp loại phân tán ứng suất có phần tử chịu kéo có 

thể tháo ra được và phương pháp chế tạo neo này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến neo phức hợp loại phân tán ứng suất bao gồm thân cố định bên 

trong có phần tử chịu kéo được bố trí qua phần kéo dải tự do để tác động lực căng và 
khối cố định trong đó có gắn bộ phận hình nêm để ôm chặt lấy đầu xa của phần tử chịu 
kéo; bộ nối trung gian để gắn thân cố định bên trong vào một đầu của bộ phận này; ống 
kẹp nối khớp với đầu kia của bộ nối trung gian. và phần neo cố định được bắt bằng cách 
lắp vào ống kẹp để có được lực căng cho phép qua phần chiều dài liên kết.  
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(11) 28951 
(21) 1-2011-03195 (51) 7 A61K  8/97, A23G  3/00,  3/34, 

A61K  36/18, A61P  1/02, A61Q  
15/00 

(22) 23.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/JP2010/057728      23.04.2010 (87) WO2010/123155 28.10.2010 
(30) 2009-105121      23.04.2009 JP 
(71) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japan 
(72) SHIZUKUISHI, Satoshi (JP), TANAKA, Muneo  (JP), SHIMIZU, Katsumasa (JP), 

OSAWA, Kenji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm vệ sinh miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm vệ sinh miệng có tác dụng loại bỏ lớp rêu lưỡi và tác 
dụng mạnh loại bỏ hơi thở hôi. Chế phẩm vệ sinh miệng có tác dụng loại bỏ lớp rêu lưỡi, 
được đặc trưng bởi việc chứa thành phần hoạt tính là dịch chiết của cây bạch đàn, là cây 
thuộc họ Sim.  
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(11) 28952 
(21) 1-2011-03207 (51) 7 H04N  7/24 
(22) 06.05.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/CN2010/072488  06.05.2010 (87) WO2010/130182 18.11.2010 
(30) 200910039393.6       12.05.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) GU, Chenchen  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống truyền thông hình ảnh đa kênh và phương pháp xử 

lý truyền thông hình ảnh đa kênh 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống truyền thông hình ảnh đa kênh, hệ thống này bao gồm viđeo 

codec khả biến, môđun cắt luồng bit, môđun mạng và môđun điều khiển cắt luồng bit đa 
kênh. Viđeo codec khả biến có chức năng mã hoá nguồn hình ảnh để tạo ra luồng bit 
viđeo gốc khả biến. Môđun cắt luồng bit được thiết đặt giữa viđeo codec khả biến và 
môđun mạng, có chức năng cắt luồng bit viđeo gốc để thu được luồng bit viđeo cuối, và 
gửi luồng bit viđeo cuối đến thiết bị khách ở xa thông qua môđun mạng. Môđun điều 
khiển cắt luồng bit đa kênh được nối với môđun cắt luồng bit, có chức năng tính toán 
thông số lọc cho mỗi khối cắt luồng bit trong môđun cắt luồng bit dựa trên khả năng 
thiết bị và tình trạng mạng nhận được của thiết bị khách ở xa. Sáng chế cũng đề xuất 
phương pháp truyền thông hình ảnh đa kênh được sử dụng trong hệ thống truyền thông 
hình ảnh đa kênh nêu trên.  
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(11) 28953 
(21) 1-2011-03209 (51) 7 H04L  5/06,  1/00,  5/00 
(22) 04.05.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/033635 04.05.2010 (87) WO/2010/129619 11.11.2010 
(30) 61/175,382 04.05.2009 US 

12/772,944 03.05.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) DAMNJANOVIC, Jelena, M. (US), MONTOJO, Juan (US), ZHANG, Xiaoxia (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề xuất kỹ thuật gửi thông tin hồi tiếp cho thao tác vụ đa sóng mang. Theo một 
khía cạnh, thông tin hồi tiếp cho các cuộc truyền ®÷ liệu trên các phương tiện mang 
đường liên kết xuôi có thể được gửi trên ít nhất một tài nguyên đường liên kết ngược 
được xác định dựa ít nhất một phần vào tài nguyên đường liên kết xuôi được dùng để gửi 
ít nhất một quyền truy xuất đường liên kết xuôi cho các cuộc truyền dữ liệu. Theo một 
khía cạnh khác, thông tin hồi tiếp cho các cuộc truyền dữ liệu trên các phương tiện mang 
đường liên kết xuôi có thể được gửi có dãy trải trực giao rút gọn hoặc không có dãy trải 
trực giao để cho phép nhiều thông tin hồi tiếp sẽ được gửi. Theo một khía cạnh khác 
nữa, thông tin hồi tiếp cho các cuộc truyền dữ liệu trên các phương tiện mang đường liên 
kết xuôi có thể được gửi có sự lựa chọn kênh. UE có thể gửi cuộc truyền của ít nhất một 
giá trị tín hiệu trên ít nhất một tài nguyên để vận chuyển thông tin báo nhận (ACK - 
acknowledgement) cho các cuộc truyền dữ liệu trên các phương tiện mang đường liên 
kết xuôi (các) giá trị tín hiệu và (các) tài nguyên có thể được xác định dựa vào nội dung 
của thông tin ACK.  
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(11) 28954 
(21) 1-2011-03220 (51) 7 H01R  25/00,  13/52, B60L  11/18 
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(86) PCT/IB2010/001226   25.05.2010 (87) WO2010/136871 02.12.2010 
(30) 2009-129436      28.05.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2011 
(71) PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD.  (JP) 

1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-86S6, Japan 
(72) Shoji NAKAYAMA (JP), Eiichi NAKAZAWA (JP), Osamu YOSHII (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Trạm nạp điện dùng cho xe điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất trạm nạp điện bao gồm thân trạm hình ống bao gồm các khoảng chứa, 
và được lắp đặt trên mặt đất, nơi mà các xe điện được đỗ, và các khối ổ cắm được chứa 
theo cách tách ra được trong các khoảng chứa của thân trạm. Mỗi trong số các khối ổ 
cắm đều bao gồm ổ cắm mà đầu cắm điện của cáp nạp điện được nối bằng cách cắm 
theo cách tháo ra được vào đó. Như vậy, bằng cách chứa các khối ổ cắm trong các 
khoảng chứa của thân trạm, thì trạm này có thể thích ứng với việc tăng số lượng khối ổ 
cắm, và các công việc bảo trì, chẳng hạn sửa chữa hoặc thay thế, có thể được thực hiện 
một cách hiệu quả hơn.  
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(11) 28955 
(21) 1-2011-03224 (51) 7 A42B  3/32 
(22) 24.04.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/IT2009/000186       24.04.2009 (87) WO2010/122586 28.10.2010 
(71) ALPINESTARS RESEARCH SRL  (IT) 

Via De Gasperi, 54, I-31010 Coste Di Maser, Italy 
(72) MAZZAROLO, Giovanni  (IT), ROGERS, David (US), HALL, Edward  (US), 

NOORDZIJ, Duco  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lớp đệm hấp thụ lực va đập và mũ bảo hiểm sử dụng lớp đệm 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lớp đệm hấp thụ lực va đập và mũ bảo hiểm sử dụng lớp đệm này, 

trong đó lớp đệm hấp thụ lực va đập bao gồm phương tiện điều chỉnh để cho phép thay 
đổi kích thước và hình dạng bên trong của lớp đệm. Lớp đệm hấp thụ lực va đập có thể 
được điều chỉnh bằng cách tác động vào cơ cấu điều chỉnh.  
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(11) 28956 
(21) 1-2011-03225 (51) 7 H01M  6/36 
(22) 24.11.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2011 
(71) Học viện Kỹ thuật Quân sự  (VN) 

100 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Doãn Anh Tú (VN), Phạm Mạnh Thảo (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Pin hoạt hóa bằng nhiệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến pin nhiệt. Cụ thể hơn sáng chế đề cập đến pin nhiệt có cực dương 
(1), lá cách (2; 3) và cực âm (4), trong đó cực dương (1) là hỗn hợp ơtecti của KC1 và 
LiC1 có chứa muối chì clorua và chì sulfat được tấm phủ trên nền lưới inox mạ niken, lá 
cách gồm hai lớp bằng vải thủy tinh trong đó lớp thứ nhất (2) tiếp xúc với cực dương 
được tẩm ơtecti của KC1 và LiC1, lớp thứ hai (3) tiếp xúc với cực âm (4) không tẩm 
ơtecti; và cực âm (4) là canxi kim loại được thụ động hóa bề mặt. Toàn bộ pin được bọc 
trong vỏ bọc (6) bằng niken kim loại.  
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(11) 28957 
(21) 1-2011-03226 (51) 7 G06Q  20/00 
(22) 23.04.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/IB2010/051779   23.04.2010 (87) WO2010/122520 28.10.2010 
(30) PP 50024-2009      24.04.2009 SK 
(71) LOGOMOTION, S.R.O.  (SK) 

Winterova 15, 921 01 Piest'any, Slovakia 
(72) FLOREK, Miroslav  (SK), MASARYK, Michal (SK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống thanh toán điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp thanh toán điện tử, khác biệt ở chỗ, trong 
quá trình xử lý một thanh toán, liên kết truyền thông (3) giữa thẻ (1) và đầu cuối (2) bị 
gián đoạn và tệp tin trả lời bản mã phản hồi cấp quyền (ARPC) được thẻ (1) tiếp nhận 
sau khi liên kết truyền thông ban đầu (5) bị gián đoạn. Hai giai đoạn thanh toán được 
tách biệt bằng cách thiết lập lại thẻ (1), trong đó trong giai đoạn thứ hai, dữ liệu thanh 
toán ban đầu (ARQC) được sử dụng. Tệp tin thanh toán bản mã yêu cầu cấp quyền 
(ARQC) được ký bằng chữ ký điện tử được lưu trữ trong bộ nhớ của thẻ (1) ít nhất đến 
thời điểm tệp tin trả lời ARPC được tiếp nhận và được xử lý. Giải pháp theo sáng chế 
cho phép đặt điện thoại di động có thẻ thanh toán (1) gần bộ đọc của đầu cuối (2) hai 
lần. Trong lần thứ nhất, yêu cầu cấp quyền trực tuyến được tạo ra và trong lần thứ hai, 
thông tin từ bộ xử lý thanh toán (5) được ghi vào ứng dụng thanh toán.  
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(11) 28958 
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(86) PCT/EP2010/055863 29.04.2010 (87) WO2010/125162 04.11.2010 
(30) 09159076.0 29.04.2009 EP 

61/173,680 29.04.2009 US 
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT  (FR) 

45, place Abel Gance F-92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
(72) KLINGUER-HAMOUR Christine (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể kháng CXCR4, quy trình sản xuất kháng thể này và 

dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất các kháng thể phân lập được hoặc các hợp chất dẫn xuất hoặc đoạn 

chức năng của chúng, không chỉ có khả năng gắn kết vào CXCR4 mà còn làm thay đổi 
cấu hình của các homođime CXCR4 và có thể ức chế sự sao chép phân lập sơ cấp HIV-1 
trong PBMC. Cụ thể, sáng chế đề cập đến các kháng thể đơn dòng 515H7 và 301aE5 
đặc hiệu với protein CXCR4 để sử dụng trong việc điều trị nhiễm HIV. Sáng chế cũng 
đề xuất dược phẩm chứa các kháng thể này và quy trình sản xuất chúng.  
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(72) JAIN, Rajesh (IN), GALGALKAR, Milind V (IN), MAITHAL, Kapil  (IN), VRATI, 
Sudhanshu (IN) 

(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(54) Vacxin viêm não Nhật Bản chứa chủng virut P20778 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vacxin viêm não Nhật Bản chứa chủng virut viêm não Nhật Bản 
P20778, trong đó sự thích nghi và nhân giống virut được thực hiện trong môi trường 
không chứa huyết thanh và các chất phụ gia có nguồn gốc động vật. Virut có thể được 
nuôi cấy đặc biệt trong dòng tế bào Vero.  
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(75) CHAI FOOK CHONG  (MY) 

Lot 30, Jalan 223, Section 51-a, 46100 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hệ thống đun nước nóng bằng nhiệt thu hồi từ máy điều hòa 

không khí 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống đun nước nóng bằng nhiệt thu hồi từ máy điều hoà không 

khí, trong đó, bộ làm nóng nước (18) của máy điều hòa không khí đã biết vốn không có 
chế độ điều khiển nhiệt độ và làm nóng nước chậm khi nhiệt độ môi trường thấp. Nhờ cơ 
cấu điều khiển (3), môi chất lạnh đi vòng và được ngắt với bộ trao đổi nhiệt của bộ làm 
nóng nước (18), nên nhiệt độ nước có thể được điều khiển. Và, bằng cách không kích 
hoạt quạt dùng cho giàn ngưng (13) trong suốt chu trình làm nóng, hệ thống này về cơ 
bản trở thành bơm nhiệt có hiệu suất cao để làm nóng nước rất nhanh ngay cả khi nhiệt 
độ môi trường xuống thấp, đồng thời thực hiện được hai chức năng là điều hòa không 
khí và làm nóng nước.  
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KOPITZ, Charlotte Christine (DE), SCHUMACHER, Joachim (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thể liên hợp miễn dịch kháng mesothelin và dược phẩm chứa 

thể liên hợp miễn dịch này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể liên hợp miễn dịch bao gồm các kháng thể, ví dụ, các kháng thể 

đơn dòng, hoặc các đoạn kháng thể liên kết với mesothelin, được liên hợp với các chất 
gây độc tế bào, ví dụ, maytansin, hoặc các dẫn xuất của nó, và/hoặc được sử dụng đồng 
thời hoặc được bào chế bởi một hoặc nhiều chất chống ung thư bổ sung. Các thể liên hợp 
miễn dịch theo sáng chế có thể được sử dụng theo các phương pháp theo sáng chế để 
điều trị và/hoặc chẩn đoán và/hoặc theo dõi bệnh ung thư, ví dụ các khối u rắn, các vùng 
liên kết kháng nguyên tái tổ hợp và các kháng thể và các đoạn chức năng chứa các vùng 
liên kết kháng nguyên này đặc hiệu với 40kDa mesothelin polypeptit, được cố định 
màng, được biểu hiện quá mức trong các khối u khác nhau, như các khối u tuyến tụy và 
buồng trứng, các tế bào u trung biểu mô và ung thư phổi.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tã dùng một lần kiểu quần lót 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã dùng một lần kiểu quần lót bao gồm: bộ phận ngoài hình quần lót 
có phần phía trước, phần phía sau, và phần đũng quần được đặt giữa phần phía trước và 
phần phía sau, và có lỗ hở ở hông và cặp lỗ hở ở đùi được tạo thành bằng cách gắn phần 
phía trước và phần phía sau; và khối thấm hút chính được bố trí trên bề mặt bên trong 
của bộ phận ngoài hình quần lót tại phần đũng quần, và bao gồm tấm mặt, tấm đáy, và 
lõi thấm hút được bố trí giữa tấm mặt và tấm đáy; và dải giữ đầu mút phủ đầu mút theo 
chiều dọc của khối thấm hút chính tại phần phía trước và/hoặc phần phía sau của bộ 
phận ngoài hình quần lót, và được dán với bộ phận ngoài hình quần lót và khối thấm hút 
chính bằng chất dính nóng chảy; trong đó dải giữ đầu mút bao gồm vải không dệt phức 
hợp trong đó lớp vải không dệt bằng liên kết sợi được cán láng trên bề mặt bên trong của 
lớp vải không dệt bằng thổi nóng chảy. Theo tã dùng một lần kiểu quần lót trên đây, chất 
dính nóng chảy được ngăn cản không thấm vào dải giữ đầu mút, do đó ít có khả năng 
gây ra vấn đề về da cho người mặc.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị nấu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị nấu bao gồm vỏ, khoang gia nhiệt (102) được bố trí trong 
vỏ và có miệng cửa ở phía trước của nó, và chi tiết ngăn nhiệt (122) dùng để khóa hơi 
nóng mà truyền từ khoang gia nhiệt (102) về phía vỏ ít nhất một phần của chi tiết ngăn 
nhiệt (122) được cố định vào vị trí mà làm cho có thể tấm ngăn nhiệt (122) tiếp nhận các 
giọt nước nhỏ giọt qua giữa khoang gia nhiệt (102) và vỏ (101). Kết cấu này làm giảm 
khả năng mà động cơ (133) và các thành phần khác được cố định phía dưới khoang gia 
nhiệt (102) ngừng hoạt động do bị làm ẩm bởi nước ngưng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hộp chứa hóa chất dùng cho thiết bị phát tán hoá chất kiểu 

quạt thổi 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hộp chứa hoá chất dùng cho thiết bị phát tán hoá chất kiểu quạt thổi. 

Thiết bị theo sáng chế có kết cấu đơn giản để thay thế dễ dàng hộp chứa hoá chất và bộ 
pin, có thể được chế tạo với chi phí thấp, bao gồm môtơ của quạt thổi có thể nối điện dễ 
dàng với bộ pin, và nói chung có hình dạng mỏng. Thiết bị theo sáng chế bao gồm thân 
(1) trong đó một thân (10) và thân kia (11) được nối với nhau theo cách có thể mở/đóng 
được nhờ một bản lề (12), quạt thổi (2) có môtơ (21) và quạt (20) được gắn với thân thứ 
nhất, hộp chứa hoá chất (3) được bố trí giữa quạt thổi (2) và thân kia (11) và chứa một 
thân tẩm hoá chất trong đó phần đỡ dạng tấm được tẩm một hoá chất, và bộ pin (4) được 
lắp tháo ra được trong hõm lắp pin (15) của thân thứ nhất. Quạt được quay bằng cách 
kích hoạt môtơ nhờ bộ pin để làm tuần hoàn không khí trong hộp chứa hoá chất.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị phát tán hoá chất kiểu quạt thổi 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị phát tán hoá chất kiểu quạt thổi. Thiết bị theo sáng chế có kết 
cấu đơn giản để thay thế dễ dàng hộp chứa hoá chất và bộ pin, có thể được chế tạo với 
chi phí thấp, bao gồm môtơ của quạt thổi có thể nối điện dễ dàng với bộ pin, và nói 
chung có hình dạng mỏng. Thiết bị theo sáng chế bao gồm thân (1) trong đó một thân 
(10) và thân kia (11) được nối với nhau theo cách có thể mở/đóng được nhờ một bản lề 
(12), quạt thổi (2) có môtơ (21) và quạt (20) được gắn với thân thứ nhất, hộp chứa hoá 
chất (3) được bố trí giữa quạt thổi (2) và thân kia (11) và chứa một thân tẩm hoá chất 
trong đó phần đỡ dạng tấm được tẩm một hoá chất, và bộ pin (4) được lắp tháo ra được 
trong hõm lắp pin (15) của thân thứ nhất. Quạt được quay bằng cách kích hoạt môtơ nhờ 
bộ pin để làm tuần hoàn không khí trong hộp chứa hoá chất.  
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Yasuharu TAKEI (JP), Takao JO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hộp chứa hóa chất dùng cho thiết bị phát tán hoá chất kiểu 

quạt thổi 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hộp chứa hoá chất dùng cho thiết bị phát tán hoá chất kiểu quạt thổi. 

Thiết bị theo sáng chế có kết cấu đơn giản để thay thế dễ dàng hộp chứa hoá chất và bộ 
pin, có thể được chế tạo với chi phí thấp, bao gồm môtơ của quạt thổi có thể nối điện dễ 
dàng với bộ pin, và nói chung có hình dạng mỏng. Thiết bị theo sáng chế bao gồm thân 
(1) trong đó một thân (10) và thân kia (11) được nối với nhau theo cách có thể mở/đóng 
được nhờ một bản lề (12), quạt thổi (2) có môtơ (21) và quạt (20) được gắn với thân thứ 
nhất, hộp chứa hoá chất (3) được bố trí giữa quạt thổi (2) và thân kia (11) và chứa một 
thân tẩm hoá chất trong đó phần đỡ dạng tấm được tẩm một hoá chất, và bộ pin (4) được 
lắp tháo ra được trong hõm lắp pin (15) của thân thứ nhất. Quạt được quay bằng cách 
kích hoạt môtơ nhờ bộ pin để làm tuần hoàn không khí trong hộp chứa hoá chất.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông, phương pháp truyền thông và hệ thống 

truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, phương pháp và hệ thống truyền thông, trong đó các khung 

có định dạng khung độ dài biến đổi được định địa chỉ tới nhiều người sử dụng được dồn 
kênh và truyền một cách ưu tiên. Các khung dữ liệu có các độ dài khác nhau được dồn 
kênh vào cùng một thời điểm thông qua đa truy nhập phân chia không gian, nhưng vì 
các khung được dồn kênh được truyền trong khi đều có cùng độ dài, khi các khung dữ 
liệu được dồn kênh từ điểm truy cập STA0 được thu ở các trạm truyền thông tương ứng 
từ STA1 đến STA3 trên Fig.4 hoặc khi dữ liệu được truyền một cách đồng thời từ các 
trạm truyền thông tương ứng từ STA1 đến STA3 đều được thu ở điểm truy cập STA0 
trên Fig.5, có thể loại trừ hoạt động không ổn định của AGC.  
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(72) HAMBLIN, Julie, Nicole  (GB), JONES, Paul, Spencer (GB), Keeling, Suzanne, Elaine  
(GB), LE, Joelle  (GB), MITCHELL, Charlotte, Jane  (GB), PARR, Nigel, James  (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất ức chế hoạt tính kinaza và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 

và các muối của nó. Hợp chất theo sáng chế là các chất ức chế hoạt tính kinaza, cụ thể là 
hoạt tính PI3-kinaza. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  

 
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
268 
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(86) PCT/EP2010/002125 01.04.2010 (87) WO2010/124780 04.11.2010 
(30) 09005972.6      30.04.2009 EP 
(71) ABB TECHNOLOGY AG   (CH) 

Affolternstr. 44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND 
(72) Anke HACKBARTH  (DE), Christoph BUDDE  (DE), Gunther MECHLER (DE), 

Ryan CHLADNY (CA), Sebastian BREISCH (DE), Sven SOETEBIER (DE), Daniel 
STAFFAS (SE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm gài chốt cơ học dùng cho cụm cơ cấu dẫn động chính 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm gài chốt cơ học (100) dùng cho cụm cơ cấu dẫn động chính (5) có 
chuyển mạch cơ học dạng con lăn trong vỏ (10), có con lăn chính (30), con lăn ngược 
(40), giá đỡ (50) và cần nhả/khóa giá đỡ (20), có mối nối thứ nhất tạo giữa con lăn chính 
(30) và đầu thứ nhất của giá đỡ (50), nhờ đó ít nhất một chốt dẫn hướng (52) ở đầu thứ 
hai của giá đỡ (50) sẽ gài vào rãnh dẫn (11), nhờ đó tải (F6) của khâu kéo (6) của cụm 
cơ cấu dẫn động chính (5) tác động lên con lăn chính (30) tạo thành thành phần lực 
chính (F40) tác động lên con lăn ngược (40) và thành phần lực phụ (F60) tác động theo 
hướng về phía đầu thứ hai của giá đỡ (50), nhờ đó lực nhả tác động lên chốt dẫn hướng 
(52) theo hướng rãnh dẫn (11) nhờ cần nhả/khóa giá đỡ (20).  
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62 bis, Avenue AndrÐ Morizet, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) Alain CHAUDY (FR), Daniel CATHERIN (FR), Tarek BOUZID (TN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đo chất lưu, cụ thể là đồng hồ đo nước 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị đo chất lưu, và cụ thể là, đề cập tới đồng hồ đo nước, có phần 
chứa (1, 1') chứa cơ cấu đo và bộ đếm (2), các phần khác, bao gồm hệ thống đo để đo 
dòng chất lưu và được gắn cố định với phần chứa, nhờ vặn vỏ (2B) của nó với ren (1C) 
của phần chứa. Theo sáng chế, thiết bị đo có vòng kẹp (3) mà ở đó vỏ (2A) của bộ đếm 
được ngăn không cho dịch chuyển tịnh tiến, và có ren trong (3A) sẽ kết hợp với ren (1C) 
của phần chứa, và vòng chống đánh cắp (4) sẽ che phía ngoài vòng kẹp (3).  
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Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, Italy 
(72) PIVETTI, Fausto (IT), BOCCHI, Monica (IT), SOLIANI RASCHINI, Annamaria (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm hoạt động bề mặt hoàn nguyên chứa chất tương tự 

polypeptit của protein hoạt động bề mặt B (SP-B) và protein 
hoạt động bề mặt C (SP-C), dược phẩm và kit chứa chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm hoạt động bề mặt phổi hoàn nguyên bao gồm chất mang 
lỏng, hỗn hợp của chất tương tự polypeptit của protein hoạt động bề mặt tự nhiên SP-C 
với chất tương tự polypeptit cụ thể của protein hoạt động bề mặt tự nhiên SP-B.  
Ngoài ra, sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chế phẩm này. Chế phẩm theo sáng chế 
là hữu dụng trong việc điều trị hoặc phòng ngừa hội chứng suy kiệt phổi (RDS) và các 
rối loạn hô hấp khác.  
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(21) 1-2011-03364 (51) 7 E01D  15/12 
(22) 15.03.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/EP2010/053319 15.03.2010 (87) WO 2010/127894 11.11.2010 
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(71) ETS A. DESCHAMPS ET FILS  (FR) 

Usine de Bourisson, BP No 20, F- 16400 La Couronne, France 
(72) DESCHAMPS, Georges-Paul (FR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cầu tạm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cầu tạm bao gồm hai nhịp nối (1, 2), mỗi nhịp nối gồm ít nhất ba 
bộ phận thân cầu (3-5) được xếp thành chồng khi cầu ở vị trí không triển khai thứ nhất. 
Các bộ phận thân cầu (3-5) được nối xoay với nhau, trong đó hai bộ phận thân cầu liên 
tiếp (3-5) được nối với nhau bởi ít nhất hai thanh liên kết (7-9, 12, 13) được lắp vào cạnh 
bên tương tự của các bộ phận thân cầu (3-5). Theo sáng chế, hai thanh liên kết liên tiếp 
(7-9, 12, 13) tạo thành hình bình hành đều với hai bộ phận thân cầu liên tiếp được nối 
bởi các thanh này, mà có thể bị biến dạng sao cho một bộ phận thân cầu dịch chuyển 
tương ứng với bộ phận thân cầu ngay bên dưới ở chồng của nhịp nối (1, 2) ở vị trí không 
triển khai của cầu khiến cho một bộ phận thân cầu này dịch chuyển tịnh tiến tròn tương 
ứng với một bộ phận thân cầu của nhịp nối ngay bên dưới. Đối với ít nhất một trong các 
nhịp nối này, ít nhất một trong các thanh liên kết (8, 12, 13) được phân chia bởi ba bộ 
phận thân cầu liên tiếp. Cầu này bao gồm phương tiện để dịch chuyển từng bộ phận thân 
cầu (3, 4) được xếp chồng lên một bộ phận thân cầu khác (4, 5) ở vị trí thứ nhất giữa vị 
trí thứ nhất và vị trí thứ hai, được gọi là vị trí triển khai, trong đó các bộ phận thân cầu 
được nối với nhau để tạo thành cầu.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kit chẩn đoán để phát hiện bệnh giun chỉ bạch huyết 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kit chẩn đoán phát hiện bệnh giun chỉ bạch huyết, kit này dựa trên 
phương pháp phát hiện bệnh giun chỉ bạch huyết bằng cách kết hợp kháng nguyên tái tổ 
hợp SXPISXP-1, kháng thể đơn dòng kháng IgG4 của người ở chuột được liên hợp với 
thuốc thử và kỹ thuật sắc ký miễn dịch.  
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(GB), KEHAYA, Linda (GB), BEHAN, John, Martin (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc miệng có tác dụng làm giảm sự khô miệng, 

phương pháp điều chế chế phẩm này và phương pháp làm giảm 
sự khô miệng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc miệng chứa ít nhất một muối của ion kim loại 
đa hóa trị và ít nhất một chất trong số maltol (M), etyl maltol (E), và xycloten (C) sao 
cho nồng độ (ppm) của maltol, etyl maltol và xycloten (so với tổng trọng lượng của chế 
phẩm này) đáp ứng điều kiện (M/50+E/50+C/250)≥1. Chế phẩm này có tác dụng làm 
giảm sự khô miệng. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp điều chế chế phẩm nêu 
trên và phương pháp làm giảm sự khô miệng.  
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KAMP (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nạp đầy đồ chứa thực phẩm và thiết bị gắn nắp 

che lên đồ chứa điền đầy 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp điền đầy các đồ chứa thực phẩm thành mỏng, cụ thể là, 

các lon chứa đồ uống, sau đó được đóng kín khí và có áp suất trong lớn hơn áp suất môi 
trường nhằm làm ổn định đồ chứa thực phẩm. Phương pháp bao gồm cáe bước :  
tạo đồ chứa thực phẩm có miệng nạp liệu hở ở trạm cấp liệu;  
điền đầy đồ chứa thực phẩm ở trạm cấp liệu;  
đóng kín miệng nạp liệu của đồ chứa thực phẩm bằng một nắp chụp trực tiếp sau khi 
hoàn thành quá trình điền đầy;  
cố định nắp chụp ở đồ chứa thực phẩm mà không cần đóng kín khí đồ chứa thực phẩm; 
và  
vận chuyển đồ chứa thực phẩm với miệng nạp liệu đã đóng kín.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cánh đứng 

  (57)    Sáng chế đề xuất cánh đứng được lắp và được nối với trục đứng của cối xay gió trục 
đứng qua tay, cánh đứng này bao gồm:  
thân được lắp vào tay; và  
cánh lật được gắn chặt vào mặt sau của thân và có đầu tự do, đầu tự do này nhô ra ngoài 
từ đường quay của đầu tự do lúc bắt đầu quay của cánh đứng khi cánh đứng này quay 
nhanh hơn tốc độ cho phép, làm hãm vòng quay của cánh đứng.  
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(72) SATO Yoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phanh đĩa khí nén dùng cho xe lửa 
  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị phanh đĩa khí nén dùng cho xe lửa có thể tạo ra lực phanh 

gấp hai lần lục phanh của thiết bị phanh thông thường khi đường kính xi lanh hãm theo 
sáng chế bằng với đường kính theo kỹ thuật thông thường, thiết bị phanh bao gồm cần 
phanh thứ nhất và thứ hai (1, 2), cặp má phanh (4), cặp má phanh này được định vị qua 
các guốc phanh (5) tại một đầu của các cần phanh sao cho đối diện với đĩa phanh, và xi 
lanh hãm (6) được bố trí giữa các đầu còn lại của cần phanh thứ nhất và thứ hai, trong đó 
xi lanh hãm (6) bao gồm bộ phận xi lanh thứ nhất (6a) và bộ phận xi lanh thứ hai (6b) 
được bố trí nối tiếp.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất làm thuốc nhuộm axit và quy trình điều chế hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các có công thức chung (I)  
 

  
 

trong đó các phần tử thế có nghĩa như được chỉ ra trong các điểm bảo hộ; và quy trình 
điều chế chúng. Các hợp chất theo sáng chế hữu dụng làm thuốc nhuộm axit để nhuộm 
các nền hữu cơ.  
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(21) 1-2011-03482 (51) 7 C07D  401/14, A61K  31/502, A61P  

35/00 
(22) 15.06.2010 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/US2010/038568 15.06.2010 (87) WO2010/147917 23.12.2010 
(30) 61/218,628      19.06.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2011 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) HIPSKIND, Philip, Arthur (US), PATEL, Bharvin, Kumar (US), WILSON (NEE 

TAKAKUWA), Takako (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất phtalazin được thế hai lần có tác dụng đối kháng 

đường Hedgehog và dược phẩm chứa hợp chất này. 
  (57)    Sáng chế đề xuất chất đối kháng con đường Hedgehog phthalazin được thế hai lần ở vị 

trí 1,4 mới hữu ích trong điều trị bệnh ung thư và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 28980 
(21) 1-2011-03517 (51) 7 B62J  9/00, B62H  1/02 
(22) 19.12.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2011-003281 11.01.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Dai HIWATASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe dạng yên ngựa có hai khung sau bên trái và bên phải (33) được bố 
trí ở phán sau của xe sao cho nó kéo dài theo hướng từ phía trước đến phía sau, hộp chứa 
vật dụng (19) được bố trí giữa hai khung sau bên trái và bên phải (33) và có miệng trên 
(19A) được tạo ra trên đó được để hở ở phần trên của nó, yên ngồi cho người lái xe (20) 
được đỡ để mở và đóng miệng trên (19A), khoang chứa các linh kiện điện (69) có miệng 
dùng cho việc bảo dưỡng (69B) được tạo ra trên đó được mở về phía hộp chứa vật dụng 
(19), và nắp dùng cho việc bảo dưỡng (67) được làm thích ứng để đóng kín phần miệng 
dùng cho việc bảo dưỡng (69B), có kết cấu sao cho các khung sau (33) được bố trí trong 
vùng lân cận miệng trên (19A) và khung ngang sau (35) nối các phần sau của các khung 
sau bên trái và bên phải (33) với nhau so với hộp chứa vật dụng (19) được bố trí ở phần 
sau của hộp chứa vật dụng (19) này, và khoang chứa các linh kiện điện (69) được bố trí 
bên dưới khung ngang sau (35) và được đỡ trên hộp chứa vật dụng (19).  
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(11) 28981 
(21) 1-2011-03518 (51) 7 F02M  35/16 
(22) 19.12.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2011-018265 31.01.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Masashi NAKAMURA (JP), Akira KONNO (JP), Akiyoshi HIGASHI (JP), Yu 

KANAI (JP), Shohei TAKIGUCHI (JP), Hiroyuki SHINMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu nạp không khí dùng cho xe dạng yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu nạp không khí dùng cho xe dạng yên ngựa bao gồm bộ lọc 
không khí (31) được trang bị chi tiết lọc (42) để phân chia hộp bộ lọc không khí (38) 
thành phía không khí bẩn (40) và phía không khí sạch (41), và hộp khoang phụ (32) nối 
với phía không khí sạch (41) của hộp bộ lọc không khí (38) và cấp không khí nạp vào bộ 
chế hoà khí, cơ cấu nạp không khí bao gồm chi tiết điều chỉnh (58) có gờ (59) được giữ 
giữa hộp bộ lọc không khí (38) và hộp khoang phụ (32), và phần hình trụ ở phía trước 
(60) và phần hình trụ ở phía sau (61) lần lượt kéo dài từ gờ (59) vào trong hộp bộ lọc 
không khí (38) và hộp khoang phụ (32), chi tiết điều chỉnh (58) có diện tích mặt cắt 
đường dẫn thu nhỏ từ đầu trước về phía đầu sau.  
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(11) 28982 
(21) 1-2011-03519 (51) 7 B60Q  1/04 
(22) 19.12.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2011-009507 20.01.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Mamoru OTSUBO (JP), Hayato OHASHI (JP), Hisakazu YASUI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Đèn pha 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất đèn pha, cho phép giảm số lượng các bộ phận, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc chế tạo, ngăn chặn sự dịch chuyển tương đối về vị trí giữa tấm 
chắn ánh sáng và mặt kính, và còn làm cho các chất gây ô nhiễm và bụi bẩn khó có thể 
lọt vào giữa tấm chắn ánh sáng và mặt kính. Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề 
xuất đèn pha (10) bao gồm: bóng đèn (74) dùng làm nguồn chiếu sáng; mặt kính (76) 
được bố trí ở phía trước bóng đèn (74); và tấm chắn ánh sáng (77) được bố trí ở phía 
ngoài mặt kính (76) và che chắn một phần ánh sáng phát ra từ bóng đèn (74), trong đó 
mặt kính (76) được trang bị phần lõm (88) được tạo ra theo hình dạng của tấm chắn ánh 
sáng (77), và tấm chắn ánh sáng (77) được lắp cố định vào phần lõm (88) sao cho nó 
không thể bị tháo ra được.  
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(11) 28983 
(21) 1-2011-03574 (51) 7 B62K  19/32 
(22) 22.12.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2011-028850 14.02.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Tomoyuki YONEZAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu dùng để lắp cố định cần lái của xe dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu dùng để lắp cố định cần lái của xe dạng yên ngựa, đường kính 
(I) của vùng lắp cọc tay lái (34) bên trên phần ren (33B) lắp cố định vào đai ốc chặn 
được tạo ra nhỏ hơn đường kính (J) của phần ren (33B). Đường kính của vòng tròn với 
đường kính tương ứng với dây cung (L1) kéo dài từ đầu ngoài ở giữa (56A) của phần 
nhô khóa (56) của vòng đệm cần lái (50) đi qua tâm (O) của vòng đệm cần lái (50) đạt 
đến mép trong của vòng đệm cần lái (50) được tạo ra lớn hơn đường kính (I) của vùng 
lắp cọc tay lái (34). Đường kính trong của vòng đệm cần lái (50) được tạo ra bằng đường 
kính (J) của phần ren (33B) của cần lái (30). Rãnh (35) của cần lái (30) chỉ được tạo ra 
trong vùng lân cận một phần của cần lái (30) bên trên đai ốc trên (45).  
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(11) 28984 
(21) 1-2011-03601 (51) 7 F16H  63/18 
(22) 26.12.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2011-032988 18.02.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Yoshiaki TSUKADA (JP), Takashi OZEKl (JP), Jun MIYAZAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cụm động lực lắp trên xe 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất cụm động lực lắp trên xe cho phép rút ngắn thời gian 
cần để chuyển đổi cấp tốc độ bằng cách chuyển đổi cấp tốc độ một cấp nhờ thao tác trơn 
tru bằng cách dẫn động bộ kích hoạt theo cùng một hướng.  

Để đạt được mục đích nêu trên, trong cụm động lực lắp trên xe (P) trong đó, khi 
trục sang số (55) bị quay bởi cơ cấu truyền động lực sang số (110) bằng cách dẫn động 
bộ kích hoạt (100), cơ cấu vận hành ly hợp (70) và cơ cấu vận hành sang số (80) được 
kích hoạt sao cho việc nối/ngắt khớp ly hợp sang số (60) và việc chuyển đổi các cấp tốc 
độ của bộ truyền động (50) được thực hiện tại thời điểm định trước, cơ cấu truyền động 
lực sang số (110) truyền động lực sang số sau khi chuyển đổi lực kích hoạt của bộ kích 
hoạt (100) theo cùng một hướng thành chuyển động quay tịnh tiến liên tục của trục sang 
số (55).  
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Phần ii 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 

 
 
 
(11) 1914 
(21) 2-2010-00058 (51) 7 A01G 31/00, 29/00 
(22) 01.04.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2010 
(71) Viện Sinh học Nông nghiệp  (VN) 

Viện Sinh học Nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Trâu Quỳ, Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(72) Nguyễn Quang Thạch  (VN) 
(54) Hệ thống thiết bị và quy trình sản xuất giống khoai tây bằng 

phương pháp khí canh 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống thiết bị và quy trình sản xuất giống khoai tây 

theo phương pháp khí canh. Hệ thống thiết bị này có thiết kế chắc chắn, có hệ thống 
điều khiển kiểm soát và cấp dinh dưỡng tự động, có thể kết nối với máy tính để điều 
khiển từ xa. Hệ thống khí canh sử dụng các nguyên vật liệu, thiết bị đơn giản, dễ tìm 
kiếm, giá thành đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống không cao. Giảm thiểu được chi phí 
về nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Quy trình sản xuất giống khoai tây theo 
phương pháp khí canh được thực hiện trên hệ thống thiết bị này bao gồm các bước:  
Bước 1 : chuẩn bị;  
Bước 2: nhân cây;  
Bước 3 : trồng cây để sản xuất củ giống; và  
Bước 4: bảo quản củ giống.  
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1915 (11) 
(21) 2-2010-00162 (51) 7 B07B  1/00, F16B  39/10 
(22) 27.07.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2010 
(71) Công ty TNHH cơ khí Chen Hone Việt Nam  (VN) 

Lô D9B/I, đường số 1A, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Chang, Chin - Chen (TW) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 

Thiết bị bảo vệ cố định lưới sàng của máy sàng rung (54) 
  (57)   Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa chất và vật liệu, cụ thể đề cập đến 

thiết bị bảo vệ cố định lưới sàng của máy sàng rung, gồm một vỏ bọc khóa (22) và một 
gioăng bó (24), trong đó vỏ bọc khóa (22) làm bằng cao su có hình dáng là một vòng 
tròn và chia làm hai đầu, đầu trên và đầu dưới, trong đó đầu trên được tạo hình thành 
một bộ đệm bảo vệ (221) và đầu dưới được tạo hình thành một bộ điều tiết (220), hình 
dáng mặt trong của vỏ bọc khóa trùng khớp với hình dáng viền ngoài của miệng hở 
(212) của khung lưới (21); gioăng bó (24) được cấu thành bởi một cặp hai nửa vòng tròn 
(240), ở hai đầu của hai nửa vòng tròn này có cấu tạo một chốt khóa (242) và một bù lon 
gắn kết các chốt khóa lại để cố định chặt vỏ bọc khóa (22), nhờ đó lưới sàng (23) được 
giữ cố định một cách chắc chắn trong khung lưới (21), tránh cho khung lưới và lưới sàng 
ma sát vào nhau khi rung, và lưới sàng được bảo vệ một cách hữu hiệu không bị bể nút.  
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(11) 1916 
(21) 2-2010-00164 (51) 7 A47G 25/00 
(22) 06.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2010 
(71) Công ty TNHH R.C Thanh Ngọc  (VN) 

162 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Âu Thanh Hải  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
Giàn phơi quần áo tự động (54) 

  (57)    Giàn phơi quần áo tự động thu quần áo vào và đẩy quần áo ra bằng một thiết bị cảm biến 
hơi nước. Cơ cấu này hoạt động dựa trên nguyên tắc khi trời mưa thu quần áo vào, khi 
trời nắng đẩy quần áo ra. Khi trời mưa nước mưa sẽ rơi vào mạch cảm biến (4), mô tơ 
điện (8) đặt trong tủ đựng quần áo (1) sẽ nhận được tín hiệu và hoạt động kéo móc phơi 
quần áo (6) trượt dài trên sào phơi (2) nhờ hệ thống ròng rọc và dây cáp được lắp bên 
trong sào phơi. Móc phơi (6) sẽ trượt dần vào tủ đựng quần áo (1), đồng thời thời nắp 
đậy tủ (5) cũng theo dây cáp tiến đến đóng nắp tủ lại. Quần áo phơi lúc này được chứa 
trong tủ (1) tránh khỏi ảnh hưởng của mưa gió.  
Khi trời đã tạnh mưa và nắng trở lại, mạch cảm biến (4) sẽ phát tín hiệu đến mô tơ (8), 
mô tơ sẽ đảo chiều quay và đưa quần áo trượt theo sào phơi (2) ra ngoài  
Như vậy, quần áo vừa được phơi dưới ánh nắng mặt trời, vừa được bảo vệ không bị ướt 
khi gặp trời mưa.  
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(11) 1917 
(21) 2-2010-00168 (51) 7 F04D 29/20, 29/24 
(22) 13.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2010 
(71) YUAN JINN FWU CO., LTD   (TW) 

No. 225, Tai Ho East St., Chang Hua City 50085, Taiwan  
(72) Tsai, Chin-Fu  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
Cơ cấu quạt kép tiết kiệm năng lượng (54) 

  (57)     Cơ cấu quạt kép tiết kiệm năng lượng bao gồm bộ phận đỡ, bộ phận dẫn động, và hai bộ 
cánh quạt, trong đó bộ phận dẫn động bao gồm động cơ được lắp trên bộ phận đỡ, bộ 
phận xoay liên kết với động cơ, và vỏ hộp để che động cơ và bộ phận xoay; động cơ bao 
gồm trục quay được lắp xuyên qua đó, và trục quay bao gồm đầu mút trục thứ nhất và 
đầu mút trục thứ hai để gắn các bộ cánh quạt tương ứng, khác biệt ở chỗ: bộ phận xoay 
bao gồm chi tiết giữ được lắp vào phía sau của nó và liên kết với đã định vị, và đầu mút 
trục thứ hai của trục quay lắp xuyên qua bộ phận xoay và đã định vị.  
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(11) 1918 
(21) 2-2010-00171 (51) 7 B05B  1/00 
(22) 20.08.2010 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2010 
(75) Nguyễn Minh Hoàng  (VN) 

N5D Trung Hoà, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hệ thống bơm tưới bón cây 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống bơm tưới cây bao gồm:  
một nguồn nước (6) để bơm tưới nước lên vườn;  
một thùng chứa hỗn hợp phân vi sinh (11), thùng chứa này được dùng để trộn hỗn hợp 
gồm nước, thuốc hoặc phân cùng nhau trước khi được bơm để tưới bón cho cây;  
động cơ kéo hoặc máy nổ (9) hoặc có thể là bơm có hai động cơ riêng biệt; một máy 
bơm tưới nước (5) đùng để hút nước từ nguồn nước (6) qua ống (7) vào đường ống (8) để 
dẫn nước vào khu vườn hoặc dùng để hút nước từ nguồn vào thùng chứa (11) thông qua 
đường ống có van khóa mở K3; và  
một máy bơm (4) dùng để hút hỗn hợp phân vi sinh đã trộn từ thùng chứa (11) qua 
đường ống (2) vào đường ống (3), rồi từ đường ống (3) chảy vào đường ống (8) của máy 
bơm tưới nước (5) để cuối cùng chảy vào đường ống dẫn nước của khu vườn,  
trong đó đường ống (3) được hàn nghiêng vào đường ống (8) ở một góc nghiêng từ 30 
đến 450 để tránh bị áp lực bơm làm vỡ, đường ống (3) cắm tiếp xúc sâu vào đường ống 
(8) khoảng 10cm.  
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(11) 1919 
(21) 2-2010-00273 (51) 7 F23D  14/48 
(22) 21.09.2009 (43) 27.02.2012 
(86) PCT/CN2009/001055 21.09.2009 (87) WO2010/139097 09.12.2010 
(30) 200920073193.8 01.06.2009 CN 
(71) Shanghai Boiler Works Co. Ltd.  (CN) 

No. 250 Huaning RD, Minhang District, Shanghai, 200245 P.R. China 
(72) LI Jiangtao (CN), ZHANG Jianwen (CN), HAN Caifeng (CN), LIU Gongquan  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 

Vòi phun khí quá lửa trên cao (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến vòi phun khí quá lửa trên cao, bao gồm vỏ bọc, khác biệt ở 

chỗ, các chốt định vị được bố trí trên vỏ bọc, phần bên trong vỏ bọc giữ chặt thân vòi 
phun, vỏ bọc và thân vòi phun được nối bởi trục cố định trung tâm. Các kết cấu chia thành 
khoang được bố trí tại phần phía trước của thân vòi phun, trong đó, việc định hướng thẳng 
đứng bằng chiều cao khoang, việc định hướng nằm ngang bằng chiều rộng khoang giữa, 
các khoang hẹp ở cả hai mặt bên được sử dụng như luồng khí bảo vệ, cả hai mặt bên ở 
phía sau thân vòi phun có dạng nhọn của hình vòng cung. Các ưu điểm của giải pháp hữu 
ích là kết cấu vòi phun khí quá lửa trên cao được đơn giản hóa, được cố định chắc chắn, 
có thể nghiêng nhẹ nhàng trên mặt phẳng ngang. Trong khi chỉ cần có các vỏ bên trong và 
bên ngoài, hiện tượng rò khí ít xảy ra ở các vòi phun của hộp gió, nhờ đó điều khiển luồng 
khí của vòi phun thích ứng và chính xác hơn. 
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1920 (11) 
(21) 2-2011-00052 (51) 7 B60R  13/10, B60Q  1/56, G09F  

13/18 
(22) 11.03.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2011 
(71) Công Ty TNHH SUPERSTAR  (VN) 

Số 170 quốc lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lin Yu Chuan (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 

Tấm chắn kết hợp tấm chắn bùn và biển số cho xe máy có hiệu 
quả cảnh báo an toàn 

(54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất tấm chắn kết hợp tấm chắn bùn và biển số cho xe máy có hiệu 
quả cảnh báo an toàn bao gồm: phần biển số xe dạng tấm chữ nhật, phần chắn bùn dạng 
tấm hình thang liền khối với phần biển xe dạng tấm, hai lỗ giữ được tạo ra trên phần biển 
xe để gắn cố định với phần bắt biển số trên xe máy bằng phương tiện kẹp chặt. Theo một 
kết cấu, phương tiện cảnh báo phát sáng nhấp nháy được gắn cố định dọc theo phần mép 
chu vi của phần biển số và phần chắn bùn. Theo kết cấu khác, phương tiện cảnh báo phát 
sáng nhấp nháy được gắn cố định trong phần rãnh được tạo lõm trên phần dạng tấm ở 
mép chu vi của phần biển số và phần chắn bùn.  
Với các kết cấu nêu trên, tấm chắn kết hợp có khả năng tăng đáng kể hiệu quả cảnh báo 
an toàn cho các xe đi sau.  
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(11) 1921 
(21) 2-2011-00065 (51) 7 B25J  9/06 
(22) 23.03.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2011 
(71) Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao  (VN) 

Lô I3, đường N 2, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đường Minh Tâm (VN), Nguyễn Thiện Toàn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Robot dạng tay quay hồi chuyển và thiết bị cắt/lấy khay 

hàng tự động sử dụng robot này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến robot cất/lấy hàng dạng tay quay hồi chuyển sử dụng khay 

hàng thiết kế có bánh xe di chuyển trên ray dẫn tại các ô chứa hàng giúp giảm kích 
thước, khối lượng robot từ 30% hay hơn nữa, tiết kiệm năng lượng điện cho vận hành 
kho hàng trên 50% theo tính toán và kiểm nghiệm thực tế. Giải pháp hữu ích này có khả 
năng ứng dụng chế tạo rộng rãi dạng robot S/R với thiết kế mới, gọn nhẹ dùng cho kho 
hàng tự động của các siêu thị, bãi đỗ xe ô tô tự động, kho hàng chuyển phát nhanh.  
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(11) 1922 
(21) 2-2011-00103 (51) 7 F04D  29/20,  29/24 
(22) 18.05.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 2-2010-00168 13.08.2010 VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2011 
(71) YUAN JINN FWU CO., LTD.  (TW) 

No. 225, Tai Ho East St., Chang Hua City 50085, Taiwan 
(72) TSAI, CHIN-FU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
Cơ cấu quạt kép tiết kiệm năng lượng (54) 

  (57)     Cơ cấu quạt kép tiết kiệm năng lượng bao gồm bộ phận đỡ, bộ phận dẫn động, và hai bộ 
cánh quạt, trong đó bộ phận dẫn động bao gồm động cơ có bề mặt thứ nhất và bề mặt 
thứ hai và bộ phận xoay được tạo nguyên khối hoặc ghép với bề mặt thứ hai của động 
cơ, động cơ còn bao gồm trục quay xuyên suốt có đoạn dẫn động thứ nhất và đoạn dẫn 
động thứ hai để lắp hai bộ cánh quạt, khác biệt ở chỗ: bộ phận xoay có lỗ trục thứ hai 
canh thẳng hàng và đồng tâm với lỗ trục thứ nhất của động cơ, và lỗ trục thứ nhất được 
ghép với phần tử trung gian thứ nhất, lỗ trục thứ hai được ghép với phần tử trung gian 
thứ hai, các phần tử trung gian thứ nhất và thứ hai được sử dụng để lồng tương ứng vào 
hai đầu mút của trục quay của động cơ.  
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(11) 1923 
(21) 2-2011-00181 (51) 7 G07F  17/32 
(22) 18.08.2011 (43) 27.02.2012 
(30) PV 2010-622 18.08.2010 CZ 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2011 
(75) DAVID CECHMANEK  (CZ) 

Breznice 557, CZ-76001 Zlin, Czech Republic 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị chơi trò chơi 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị chơi trò chơi dùng trong ngành công nghiệp xổ sổ và trò chơi. 
Thiết bị này có bộ điều khiển chính (1), cho phép nhiều kết nối, được nối trực tuyến với 
máy chủ (4) cửa hệ thống trò chơi trung tâm. ít nhất một màn hình trung tâm (3), bộ 
phận nhận tiền trung tâm (6) và môđun theo dõi bảo dưỡng (5) được đề xuất. Bộ phận 
nhận tiền (6), môđun theo dõi bảo dưỡng (5) và màn hình trung tâm (3) được lắp đặt xa 
bộ điều khiển (1), và được nối với nó bằng đường liên kết có dây hoặc không dây đã biết 
bất kỳ. Bộ điều khiển (1) được nối với ít nhất một thiết bị đầu cuối viđeo di động (2). 
Khi sử dụng, tín dụng có thể được thiết lập trên môđun theo dõi bảo dưỡng (5) hoặc trên 
bộ phận nhận tiền trung tâm (6), sau đó phím số được ấn trên bàn phím (22, 35) tương 
ứng với số thứ tự của thiết bị đầu cuối viđeo tương ứng (2) và, cuối cùng sử dụng nút 
bấm chức năng (36, 29), tín dụng đưa vào được chuyển qua bộ điều khiển (1) đến thiết 
bị đầu cuối viđeo di động (2) cần thiết nhờ thiết bị truyền thông đã biết bất kỳ.   
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(11) 1924 
(21) (51) 7 B01D  24/04,  24/10, C02F  1/40 2-2011-00233 
(22) 20.10.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2011 

Nguyễn Văn Niệm  (VN) (75) 
5/11 Đông Khê, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
Hệ thống lọc tuần hoàn nước và thu hồi phụ liệu (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống lọc tuần hoàn nước và thu hồi phụ liệu có kết cấu 
bao gồm: khung giá đỡ (9) để đỡ bộ phận lắng đọng bùn cát (1), bộ phận lắng đọng bùn 
cát này để nước thải từ nguồn nước thải chảy vào và bao gồm các lưới kim loại dạng tổ 
ong chắn ngang phần đựng; bộ phận lọc (7) được nối với bộ phận lắng đọng bùn cát (1), 
bộ phận lọc (7) này bao gồm tầng lọc ổn định sơ cấp (2) để ổn định dòng chảy, tầng hấp 
thụ vật chất (3) để hấp thụ chất hữu cơ và tầng lọc vật chất (4) để ngăn chặn các chất vô 
cơ có trong dòng chảy.  

Theo phương án khác, hệ thống lọc tuần hoàn nước và thu hồi phụ liệu còn có 
vách ngăn (8) để ngăn nguồn nước thải với nước đã xử lý, máy bơm (5) để hút nước từ 
nguồn nước thải vào bộ phận lắng đọng bùn cát (1) và đẩy nước thải đã qua bộ phận lắng 
đọng bùn cát vào bộ phận lọc (7).  
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1925 (11) 
(21) 2-2011-00257 (51) 7 B63C  9/00 
(67) 1-2011-02221   
(22) 24.08.2011 (43) 27.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2011 

Đỗ Cẩm Linh  (VN) (75) 
159 Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
Phao cứu sinh đồng hành (54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phao cứu sinh đồng hành, cụ thể hơn là đề cập đến phao cứu sinh 
đồng hành có lồng bảo vệ tránh cho người bơi không bị sinh vật biển tấn công khi bơi, 
trong đó lồng bảo vệ (2) hình ống được làm từ vật liệu mềm dạng tấm (21) có miệng 
(22) được lắp vừa khít, có thể liền hoặc tháo ra được, với chu vi của phao nổi (1), ít nhất 
một khung lồng (23) được gắn vào vật liệu mềm dạng tấm (21) để giữ cho lồng bảo vệ 
(2) có thể căng và chìm được xuống nước. Phao cứu sinh đồng hành theo sáng chế còn 
có cơ cấu đai đeo (3) và cơ cấu ghế ngồi (4) tạo điều kiện thuận tiện và giữ an toàn cho 
người sử dụng phao.  
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 

 
(11) 19131 
(21) 3-2010-01671 (28) 01 
(54) Viên ngọc trai (51) 11-01 
(22) 24.12.2010 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ga La  (VN) 

Số 30, đường 13, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Anh Tuấn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM JURIST CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                           1.1                                               1.2                                      1.3 
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(11) 19132 
(21) 3-2010-01672 (28) 01 
(54) Viên ngọc trai (51) 11-01 
(22) 24.12.2010 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ga La  (VN) 

Số 30, đường 13, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Anh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM JURIST CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19133 
(21) 3-2010-01673 (28) 01 
(54) Viên ngọc trai (51) 11-01 
(22) 24.12.2010 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ga La  (VN) 

Số 30, đường 13, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Anh Tuấn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM JURIST CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19134 
(21) 3-2011-00552 (28) 01 
(54) Can chứa (51) 09-02 
(22) 13.05.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH hóa dầu Việt Kỷ Nguyên  (VN) 

Số 140, khu phố 2, đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai 

(72) Nguyễn Thanh Lĩnh (VN) 
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(11) 19135 
(21) 3-2011-00694 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 14.06.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Miko  (VN) 

Số 2 đường TS8, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Lê Thị Hoàng Oanh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19136 
(21) 3-2011-00771 (28) 01 
(54) Máy phát thanh FM (51) 14-03 
(22) 24.06.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Xí nghiệp tư doanh điện tử TQT  (VN) 

42 Trần Nhật Duật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 
(72) Trần Văn Quang (VN) 
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(11) 19137 
(21) 3-2011-00777 (28) 01 
(54) Viên đá quý (51) 11-01 
(22) 24.06.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 50925 12.04.2011 IL 
(71) LILI DIAMONDS  (IL) 

1 JABOTINSKY STREET, RAMAT GAN 52520, ISRAEL 
(72) SIMAN-TOV, Jacob (IL), SIMAN-TOV, Itzhak (IL), SIMAN-TOV, Avraham (IL) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 19138 
(21) 3-2011-00847 (28) 01 
(54) Thiết bị hiển thị di động (51) 14-01, 14-02, 14-03 
(22) 06.07.2011 (43) 27.02.2012 
(30) 29/382846 07.01.2011 US 

29/384911 04.02.2011 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA  (US), Bartley K. ANDRE (US), Jeremy BATAILLOU (FR), Daniel J. 

COSTER (NZ), Daniele DE IULIIS (IT), Evans HANKEY (US), Julian HOENIG (AT), 
Richard P. HOWARTH (GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR (GB), Shin 
NISHIBORI  (JP), Matthew Dean ROHRBACH (US), Peter RUSSELL-CLARKE (AU), 
Christopher J. STRINGER (AU), Eugene Antony WHANG (CA), Rico 
ZORKENDORFER (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  
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(11) 19139 
(21) 3-2011-00862 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
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(11) 19140 
(21) 3-2011-00863 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
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25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
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(21) 3-2011-00864 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
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(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
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(11) 19143 
(21) 3-2011-00866 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
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(11) 19144 
(21) 3-2011-00867 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 
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(11) 19145 
(21) 3-2011-00868 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 
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(21) 3-2011-00869 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 
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(11) 19147 
(21) 3-2011-00870 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 
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(11) 19148 
(21) 3-2011-00871 (28) 01 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
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(11) 19149 
(21) 3-2011-00872 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
(55)  
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(11) 19150 
(21) 3-2011-00873 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
(55)  
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(11) 19151 
(21) 3-2011-00874 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
(55)  
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(11) 19152 
(21) 3-2011-00875 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
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(11) 19153 
(21) 3-2011-00876 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
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(11) 19154 
(21) 3-2011-00877 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
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(21) 3-2011-00879 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 27.02.2012 
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(11) 19156 
(21) 3-2011-00880 (28) 03 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
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                                    1.1                                                          1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19268 
(21) 3-2011-01771 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 14.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH sức khỏe vàng quốc tế   (VN) 

49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Minh Trung  (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                                     1.1                                                               1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19269 
(21) 3-2011-01779 (28) 01 
(54) Túi quần (51) 02-02 
(22) 16.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  (VN) 

127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Minh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                          1.1                                   1.2 
 
 

   
 
 

                            1.3                                          1.4                      1.5                         1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19270 
(21) 3-2011-01780 (28) 01 
(54) Túi quần (51) 02-02 
(22) 16.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  (VN) 

127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Minh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                         1.1                                1.2 
 
 

    
 
 

                              1.3                                              1.4                  1.5                     1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19271 
(21) 3-2011-01781 (28) 01 
(54) Túi quần (51) 02-02 
(22) 16.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  (VN) 

127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Minh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                         1.1                                   1.2 
 
 

    
 
 

                           1.3                                               1.4                      1.5                     1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19272 
(21) 3-2011-01783 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 16.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH Hoàng Hương  (VN) 

Số 6, ngõ 111 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Đinh Thị Chì (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                             1.1                                                                   1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19273 
(21) 3-2011-01788 (28) 01 
(54) Bao đựng bánh (51) 09-05 
(22) 20.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu  (VN) 

Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đình Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 
 

1.2 
 

                                



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19274 
(21) 3-2011-01791 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 
(22) 20.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                           1.1                              1.2 
 
 

        
 
 

                                          1.3    1.4       1.5     1.6      1.7       1.8     1.9  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19275 
(21) 3-2011-01816 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 
(22) 27.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần lương thực Bình Minh  (VN) 

P801, tầng 8, tòa nhà HITTC, 185 Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thị Hà Anh (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

  
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19276 
(21) 3-2011-01817 (28) 03 
(54) Bao gói xúc xích (51) 09-05 
(22) 27.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre  (VN) 

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Hòa Bình (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                      1.1                                                                    1.2 
 

   
 

                                     2.1                                                              2.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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3.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19277 
(21) 3-2011-01828 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 27.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại TBM Minh Phát  (VN) 

141-143 Xóm Đất, phường 8, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Dịp Văn Minh  (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                        1.1                                       1.2 
 
 

  
 
 

                                                     1.3                                           1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19278 
(21) 3-2011-01847 (28) 01 
(54) Giá phơi đồ (51) 07-05 
(22) 29.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                            1.1                                        1.2                                         1.3 
 

   
 
 

                       1.4                                   1.5                                           1.6 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19279 
(21) 3-2011-01856 (28) 01 
(54) Kẹo (51) 01-01 
(22) 30.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH Con Gái Sài Gòn  (VN) 

368 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Thị Loan (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                      1.1                                 1.2                                  1.3 
 
 

      
 
 

                               1.4                   1.5                          1.6                        1.7 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19280 
(21) 3-2011-01857 (28) 01 
(54) Kẹo (51) 01-01 
(22) 30.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH Con Gái Sài Gòn  (VN) 

368 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Thị Loan (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                            1.1                            1.2                      1.3 
 
 

    
 
 

                               1.4                1.5                         1.6                          1.7



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19281 
(21) 3-2011-01858 (28) 01 
(54) Kẹo (51) 01-01 
(22) 30.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Công ty TNHH Con Gái Sài Gòn  (VN) 

368 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Thị Loan (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                            1.1                           1.2                           1.3 
 
 

      
 
 

                                1.4                     1.5                      1.6                          1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19282 
(21) 3-2011-01859 (28) 01 
(54) Nồi cơm điện (51) 07-02 
(22) 30.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Cơ sở điện cơ AIDI   (VN) 

Số nhà 233, đường Long Hưng, xã Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
(72) Vũ Văn Trạc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                              1.2                                        1.3 
 
 

  
 
 

                                                      1.4                                        1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
494 

   
 
 

                                                      1.6                                        1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19283 
(21) 3-2011-01860 (28) 01 
(54) Nồi cơm điện (51) 07-02 
(22) 30.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Cơ sở điện cơ AIDI  (VN) 

Số nhà 233, đường Long Hưng, xã Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
(72) Vũ Văn Trạc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                               1.1                                             1.2                                      1.3 
 
 

  
 
 

                                                        1.4                                      1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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                                                      1.6                                         1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(11) 19284 
(21) 3-2011-01861 (28) 01 
(54) Nồi cơm điện (51) 07-02 
(22) 30.12.2011 (43) 27.02.2012 
(71) Cơ sở điện cơ AIDI  (VN) 

Số nhà 233, đường Long Hưng, xã Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  
(72) Vũ Văn Trạc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                               1.1                                          1.2                                        1.3 
 
 

  
 
 

                                                        1.4                                        1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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                                                   1.6                                             1.7 
 
 

 
 
 

1.8 
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2007-00867 (220) 12.01.2007 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Dương 
Xanh   (VN) 
Số 44 ngõ 157 Pháo Đài Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống thủy hải sản, sản phẩm nuôi trồng thủy hải sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản; dịch vụ nuôi trồng con giống; dịch vụ kỹ thuật 
chăn nuôi. 

 
 
(210) 

 
4-2007-03131 

 
(220) 

 
14.02.2007 

  (441) 27.02.2012 
(531) 20.3.1; A25.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

mạ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

hàng Gia Dụng Quốc Tế  (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần I, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; mỹ phẩm; chất tẩy rửa ngoài loại dùng trong công 

nghiệp và y tế. 
 
 

(210) 4-2008-02272 (220) 30.01.2008 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 26.4.2; A5.5.20 
(591) Nâu, hồng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ALPHANAM  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, Trưng 
Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn nhôm, chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ), sơn amiant, sơn diệt khuẩn, chất kết 
dính dùng cho sơn màu, sơn dầu bitum (vecni bitum), sơn đen (chất có mầu hoặc sơn), 
phẩm xanh (chất màu hoặc sơn),sơn màu giả đồng thanh, lớp phủ bảo vệ cho khung gầm 
xe cộ, chất phủ dùng cho tấm lợp mái nhà (sơn), chất để phủ ngoài (sơn), nhũ tương bạc 
(chất màu, chất nhuộm), chất dính kết dùng cho sơn (chất màu thuốc màu), chế phẩm kết 
dính dùng cho sơn; chất màu, men dùng cho sơn, chất làm đặc sơn, chất dùng để sơn lót,  
chất làm đặc dùng cho sơn, lớp phủ dùng cho gỗ (sơn). 

 
 
 
 

(210) 4-2008-15494 (220) 21.07.2008 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.5.25 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện - điện tử son su  (VN) 
309 Nguyễn Văn Tăng, KP.GÒ Công, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09:  Bộ sạc điện dùng cho bình ắc quy đi kèm với xe đạp điện, xe mô tô gắn động 

cơ điện; mạch điều khiển tốc độ; mạch hiển thị báo năng lượng. 
 

Nhóm 12: Động cơ điện dùng cho xe đạp điện, xe mô tô; Khung xe điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện của xe đạp điện, xe mô tô gắn động cơ điện; mua bán xe đạp 
điện, bộ sạc điện dùng cho bình ắc quy đi kèm với xe đạp điện, xe mô tô gắn động cơ 
điện, mạch điều khiển tốc độ, mach hiển thị báo năng lượng xe mô tô gắn động cơ điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2008-16356 (220) 31.07.2008 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hồng 
Phóc-L−u Quang  (VN) 
Khu ái Mỹ, thị trấn ái Nghĩa, huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén, bát, đĩa; chất tẩy rửa và tẩy dầu mỡ, chất tẩy rửa buồng tắm, 

chất tẩy rửa cửa kính và tẩy rửa sàn nhà.  
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(210) 4-2008-16376 (220) 31.07.2008 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.1.24; A26.1.18 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, hồng, đen, 

trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dịch Vụ Mỹ Thuật ứng Dụng 
Kiến Vàng   (VN) 
50 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH V.N.I.P (V.N.I.P 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ  quản lý doanh nghiệp.  
 

Nhóm 41: Tổ chức chương trình, sự kiện có mục đích giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho 
mọi người; tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm phát triển năng lực cho con người; chụp 
ảnh và trình bày các tác phẩm ảnh cho công chúng nhằm phát triển các năng lực tinh thần 
của người; các dịch vụ liên quan đến đào tạo và định hướng phát triển tài năng nghệ thuật 
cho thanh thiếu niên; tổ chức diễn đàn về nghệ thuật và văn hóa thu hút sự chú ý của 
thanh thiếu niên thông qua mạng internet; đào tạo người mẫu. 

 
 

(210) 4-2008-17094 (220) 11.08.2008 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công Ty Cổ phần Công nghệ 
và Thương mại Nguyễn Phát  
(VN) 
Số 4/18/432 Đội Cấn, Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị tiết kiệm điện. 

 
 

(210) 4-2008-24518 (220) 17.11.2008 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 3.7.17; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Con Đường Mới  (VN) 
45/2 tổ 53, Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại 

nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xúc tiến thương mại.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ môi 
giới vận tải; dịch vụ cho thuê xe ô tô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ viết kịch bản tour du lịch; tổ chức buổi tiệc nhằm mục đích giải trí; tổ 
chức sự kiện về nghệ thuật và giải trí.  

 
 

(210) 4-2008-27536 (220) 30.12.2008 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.1; 1.15.5; 1.15.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn Võ Đường 
Ngọc Hoà   (VN) 
Số 11, ngách 89/11A, ngõ 89, thôn 
Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ bảo vệ ban đêm, vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ tư vấn an 

ninh (tất cả các dịch vụ kể trên thuộc nhóm 45). 
 
 

(210) 4-2009-15435 (220) 24.07.2009 
  (441) 27.02.2012 
(300) 04-2009-002308 05.03.2009 PH 

(531) 16.1.4; A16.1.5; 26.1.5; 26.4.4 
(591) Xanh da trời đậm và nhạt, xám, trắng, 

đen 
(731) OMG INTELLECTUAL PROPERTIES 

PTE LTD.   (SG) 
155B/157B, Telok Ayer Street, Singapore 
068611  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê  không gian quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2009-17676 (220) 21.08.2009 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SYSMEX CORPORATION    (JP) 

1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-
ku, Kobe, Hyogo, Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất, cụ thể là thuốc thử hóa học và chế phẩm hóa học, không dùng cho 

mục đích y tế hoặc thú y, sản phẩm hóa chất sử dụng trong ngành dược, hóa chất dùng để 
chẩn đoán, chất chẩn đoán và chế phẩm chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế hoặc 
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thú y, chất phản ứng và chế phẩm phản ứng, chất phản ứng để phân tích huyết học, chất 
phản ứng để phân tích tế bào lưới, chất phản ứng để phân tích sự đông máu, chất phản ứng 
để xét nghiệm nước tiểu, chất phản ứng để xét nghiệm miễn dịch, chất phản ứng để xét 
nghiệm hóa lâm sàng, chất phản ứng để xét nghiệm máu ẩn, chất phản ứng để xét nghiệm 
gen, chất pha loãng, tất cả là hoá chất và/hoặc chế phẩm hoá chất dùng cho khoa học 
và/hoặc cho phân tích trong phòng thí nghiệm (không dùng cho ngành y và thú y),  dung 
dịch và/hoặc chất phản ứng dung giải, dung dịch và/hoặc chất phản ứng dung giải tan 
huyết, chất thấm màu dùng trong công nghiệp, dung dịch bao dùng trong công nghiệp, 
chất đối chứng chuẩn (thuốc thử hóa học) dùng trong công nghiệp, chất hóa học chuẩn 
(thuốc thử hóa học) dùng trong công nghiệp, dung dịch chuẩn kiểm tra chất lượng và chất 
đối chứng chuẩn kiểm tra chất lượng (thuốc thử hóa học) dùng trong công nghiệp để thử 
và kiểm định các thiết bị y tế và chất phản ứng, chất đối chứng huyết học (thuốc thử hóa 
học) để thử và kiểm định các thiết bị y tế và chất phản ứng, chất đối chứng huyết học 
(thuốc thử hóa học) dùng trong công nghiệp, chất tẩy sử dụng trong công nghiệp, dung 
dịch làm sạch dùng trong công nghiệp, chế phẩm làm sạch dùng trong công nghiệp, và 
dung dịch tẩy rửa dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa; dung dịch làm sạch; chế phẩm làm sạch; dung dịch tẩy; chất tẩy 
rửa dùng cho các thiết bị và dụng cụ; dung dịch làm sạch dùng cho các thiết bị và dụng 
cụ; chế phẩm làm sạch dùng cho các thiết bị và dụng cụ; dung dịch tẩy dùng cho các thiết 
bị và dụng cụ. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
cụ thể là chất chẩn đoán và chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, thuốc 
thử hóa học và chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, thuốc thử hóa học 
và chế phẩm hóa học dùng cho ngành dược, thuốc thử và chế phẩm thử dùng cho ngành y, 
thuốc thử để phân tích huyết học, thuốc thử để phân tích máu, thuốc thử để phân tích bạch 
huyết cầu, thuốc thử để phân tích tế bào non, thuốc thử để phân tích hemoglobin, thuốc 
thử để phân tích hồng cầu lưới, thuốc thử để phân tích hồng cầu, thuốc thử để phân tích 
hồng huyết cầu có nhân, thuốc thử để phân tích sự đông máu, thuốc thử để xét nghiệm 
nước tiểu, thuốc thử để phân tích chất lắng nước tiểu, thuốc thử để xét nghiệm miễn dịch, 
thuốc thử để phân tách vi trùng, thuốc thử để xét nghiệm hóa lâm sàng, thuốc thử để xét 
nghiệm máu ẩn, thuốc thử để xét nghiệm gen, thuốc thử để xét nghiệm protein, thuốc thử 
để xét nghiệm dự đoán sự tái phát của bệnh ung thư, thuốc thử để xét nghiệm dự đoán độ 
nhạy của thuốc trị ung thư, chất pha loãng dùng trong phân tích/xét nghiệm và chẩn đoán, 
chất pha loãng dùng trong ngành y hoặc chẩn đoán lâm sàng, chất pha loãng để phân tích 
huyết học, chất pha loãng để phân tích tế bào lưới, chất pha loãng để xét nghiệm nước 
tiểu, chất pha loãng để xét nghiệm miễn dịch, dung dịch và/hoặc thuốc thử dung giải dùng 
cho ngành y, dung dịch và/hoặc thuốc thử dung giải để phân tích huyết học, dung dịch 
và/hoặc thuốc thử dung giải để phân tích tế bào lưới, dung dịch và/hoặc thuốc thử dung 
giải để xét nghiệm nước tiểu, dung dịch và/hoặc thuốc thử dung giải để xét nghiệm miễn 
dịch, dung dịch và/hoặc thuốc thử dung giải tan huyết, chất nhuộm màu dùng trong phân 
tích/xét nghiệm và chẩn đoán, thuốc nhuộm dùng trong ngành y hoặc chẩn đoán lâm 
sàng, thuốc nhuộm để phân tích huyết học, thuốc nhuộm để phân tích tế bào lưới, thuốc 
nhuộm để xét nghiệm nước tiểu, thuốc nhuộm để xét nghiệm miễn dịch, dung dịch bao 
dùng trong phân tích/xét nghiệm và chẩn đoán, dung dịch bao dùng trong y tế hoặc chẩn 
đoán lâm sàng, dung dịch bao để phân tích huyết học, dung dịch bao để phân tích tế bào 
lưới, dung dịch bao để xét nghiệm nước tiểu, dung dịch bao để xét nghiệm miễn dịch, 
chất đối chứng chuẩn dùng trong ngành y, chất hóa học chuẩn dùng trong ngành y, dung 
dịch chuẩn kiểm tra chất lượng và chất chuẩn kiểm tra chất lượng để thử và kiểm định các 
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thiết bị y tế và thuốc thử y tế, chất đối chứng huyết học để thử và kiểm định các thiết bị y 
tế và thuốc thử y tế, chất đối chứng huyết học dùng trong ngành y, huyết thanh chuẩn, 
huyết thanh đối chứng, huyết thanh chuẩn hóa sinh, huyết thanh đối chứng hóa sinh,chất 
tẩy dùng trong ngành y, dung dịch làm sạch dùng trong ngành y, chế phẩm làm sạch dùng 
trong ngành y, và dung dịch tẩy rửa dùng trong ngành y; ngoại trừ các chế phẩm thú y cho 
động vật không dùng cho mục đích thử nghiệm chẩn đoán (như là thuốc thử chẩn đoán sử 
dụng với thiết bị thử chẩn đoán), thuốc trừ giun sán, thuốc trừ sâu, và chế phẩm diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm và/hoặc thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ phân tích không dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ đo; 
thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí nghiệm; máy phân tích hạt; 
máy phân tích ảnh hạt; máy đếm hạt; máy phân tích sự phân bố cờ hạt; máy phân tích vi 
khuẩn; ống nghiệm và giá giữ kèm theo; ống pipet; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính; máy in dùng với máy vi tính; bàn phím máy vi tính; bộ 
nhớ máy vi tính; phần mềm máy vi tính; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành 
máy tính đã ghi; bộ nối (thiết bị xử lý dữ liệu); máy đọc (thiết bị xử lý dữ liệu); thiết bị 
băng từ (dùng cho máy vi tính); phương tiện chứa dữ liệu từ tính; băng từ; đĩa hình và 
băng hình đã ghi; vật mang dữ liệu quang học; đĩa quang; đĩa compac (bộ nhớ chỉ đọc); 
đĩa compact chứa dữ liệu; thẻ từ đã được mã hóa; phim ảnh được lộ sáng; phim dương bản 
được lộ sáng; giá treo phim dương bản; tệp hình ảnh có thể tải xuống được; xuất bản 
phẩm điện tử; mạch tích hợp; bản kính mang vật của kính hiển vi; cốc dùng trong phòng 
thí nghiệm; cốc bằng chất dẻo dùng trong phòng thí nghiệm; ống nghiệm dùng cho ngành 
vi sinh vật học; ống nghiệm dùng cho ngành miễn dịch học. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế và thú y, cụ thể là thiết bị dùng trong ngành y để phân 
tích, thiết bị và dụng cụ phân tích dùng trong ngành y, thiết bị và dụng cụ chẩn đoán dùng 
trong ngành y, thiết bị và dụng cụ phân tích máu, thiết bị phân tích tế bào máu, thiết bị và 
dụng cụ phân tích tế bào lưới, thiết bị và dụng cụ phân tích hồng cầu, thiết bị và dụng cụ 
phân tích sự đông máu, thiết bị và dụng cụ phân tích sự kết tụ tiểu huyết cầu, thiết bị và 
dụng cụ xử lý trước máu, thiết bị và dụng cụ phân tích máu không cần can thiệp, thiết bị 
giám sát mạch máu không cần can thiệp, thiết bị và dụng cụ phân tích sử dụng quang phổ 
hồng ngoại, thiết bị đếm tế bào, thiết bị đếm tế bào máu, thiết bị đếm tiểu huyết cầu, thiết 
bị đếm hạt dùng trong ngành y, thiết bị và dụng cụ xét nghiệm nước tiểu, thiết bị và dụng 
cụ phân tích tế bào urin, thiết bị và dụng cụ phân tích tiểu thể urin, thiết bị và dụng cụ xử 
lý trước nước tiểu, thiết bị và dụng cụ phân tích hoá miễn dịch, thiết bị và dụng cụ xét 
nghiệm miễn dịch học, thiết bị và dụng cụ xét nghiệm miễn dịch, thiết bị và dụng cụ phân 
tích hoá lâm sàng, thiết bị và dụng cụ phân tích máu ẩn, thiết bị và dụng cụ phân tích vi 
khuẩn, thiết bị và dụng cụ xét nghiệm gen, thiết bị phân tích sự khuếch đại gen, thiết bị 
phân tích sự di căn của bệnh ung thư, thiết bị phân tích chu kỳ tế bào, thiết bị và dụng cụ 
xét nghiệm dự đoán sự tái phát của bệnh ung thư, thiết bị và dụng cụ xét nghiệm dự đoán 
độ nhạy của thuốc trị ung thư, thiết bị và dụng cụ pha loãng, thiết bị lấy máu, ống lấy mẫu 
máu, ống pipet dùng trong ngành y, kim dùng trong ngành y, thiết bị và dụng cụ lấy mẫu 
xét nghiệm kính phết, bản kính dùng trong ngành y, thiết bị hút dùng trong ngành y, thiết 
bị và dụng cụ đo dùng trong ngành y, máy đo huyết áp, bình chứa mẫu trong chẩn đoán 
ống nghiệm, bình lấy mẫu, cốc dùng một lần, cốc dùng một lần để xét nghiệm nước tiểu, 
ống lấy máu, giá để cốc, giá giữ ống nghiệm; ngoại trừ các thiết bị và dụng cụ phân phối 
dược chất hoặc chế phẩm thú y trừ thuốc thử chấn đoán. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị và dụng cụ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 
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lâm sàng; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị và dụng cụ phòng thí 
nghiệm; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị và dụng cụ đo hoặc thử 
nghiệm và các bộ phận của chúng; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy, thiết bị và 
dụng cụ điện từ và các bộ phận của chúng; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
tính và thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị và 
dụng cụ xử lý dữ liệu; cung cấp thông tin liên quan đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa thiết bị và dụng cụ y tế; cung cấp thông tin liên quan đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa các thiết bị và dụng cụ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm lâm sàng; cung cấp 
thông tin liên quan đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị và dụng cụ phòng 
thí nghiệm; cung cấp thông tin liên quan đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết 
bị và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm và các bộ phận của chúng; cung cấp thông tin liên quan 
đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy, thiết bị và dụng cụ điện tử và các bộ phận 
của chúng; cung cấp thông tin liên quan đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy tính 
và thiết bị ngoại vi máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa các thiết bị và dụng cụ xử lý dữ liệu; giám sát, bảo dưỡng và sửa chữa từ xa trực 
tuyến các thiết bị và dụng cụ y tế; giám sát và kiểm tra từ xa trực tuyến các thiết bị và 
dụng cụ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm lâm sàng; giám sát và kiểm tra từ xa trực 
tuyến các thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm; giám sát và kiểm tra từ xa trực tuyến các 
thiết bị và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm và các bộ phận của chúng; giám sát và kiểm tra từ 
xa trực tuyến máy, thiết bị và dụng cụ điện từ và các bộ phận của chúng. 

 
Nhóm 42: Xử lý thông tin y tế và thông tin công nghệ đòi hòi kỹ thuật cao bằng máy tính; 
thu thập, xử lý, tích luỹ và cung cấp dữ liệu trong lĩnh vực y tế/lâm sàng/chẩn đoán/thí 
nghiệm hoặc phân tích khoa học; cung cấp thông tin dạng dữ liệu trong lĩnh vực y tế, 
phân tích và chẩn đoán lâm sàng hoặc phân tích và chẩn đoán xét nghiệm; cung cấp cơ sở 
dữ liệu máy tính trực tuyến trong lĩnh vực y tế, phân tích và chẩn đoán lâm sàng hoặc 
phân tích và chẩn đoán xét nghiệm; thu thập và phân tích dữ liệu thu được từ các thiết bị 
và dụng cụ y tế/lâm sàng/thí nghiệm/đo hoặc các thiết bị và dụng cụ thừ nghiệm/điện tử, 
và cung cấp các thông tin liên quan; thử/kiểm tra/đo/phân tích/đánh giá hoặc nghiên cứu 
các thiết bị và dụng cụ y tế/lâm sàng/thí nghiệm/đo hoặc các thiết bị và dụng cụ thử 
nghiệm/điện tử, và cung cấp các thông tin liên quan; thử/xét nghiệm/phân tích/đánh giá 
hoặc nghiên cứu các chế phẩm dược và thuốc thử chẩn đoán, và cung cấp các thông tin 
liên quan; tư vấn kỹ thuật liên quan đến vận hành, điều khiển và hoạt động của máy tính 
và các loại máy yêu cầu trình độ hiểu biết, kỹ năng hoặc kinh nghiệm cá nhân của người 
sử dụng ở mức độ cao đáp ứng độ chính xác đã được yêu cầu trong quá trình vận hành 
chúng; cung cấp thông tin về công nghệ đòi hòi kỹ thuật cao; cung cấp thông tin về công 
nghệ đòi hòi kỹ thuật cao bằng các phương tiện liên lạc sử dụng thiết bị đầu cuối máy tính 
bao gồm cả những thông tin được cung cấp qua Internet; cung cấp thông tin về công nghệ 
đòi hòi kỹ thuật cao trực tuyến qua mạng máy tính; cung cấp thông tin về việc đo hạt và 
bột; thiết kế, phát triển, lập trình, cài đặt, triển khai sừ dụng, bảo trì và cập nhật phần 
mềm máy tính; cung cấp chương trình máy tính Cho thuê thiết bị và dụng cụ phòng thí 
nghiệm; cho thuê các thiết bị và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm và các bộ phận của chúng; 
cho thuê máy tính; thiết kế hệ thống xử lý dữ liệu và/hoặc thông tin; thiết lập cấu hình 
chương trình phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tùy biến các chương 
trình phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn về phần mềm máy tính; giám sát và kiểm tra từ 
xa hệ thống và chương trình máy tính; cho thuê chỗ lưu trữ trên máy tính chủ internet; 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực cho thuê chỗ lưu trữ trên máy tính chủ Internet; dịch vụ 
thiết kế, điều chỉnh, và bảo trì máy tính chủ Internet; cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu trên 
máy chủ phục vụ cho việc liên lạc giữa các máy tính; và cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu trên máy chủ phục vụ cho việc liên lạc giữa các máy tính; 
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Giám sát và kiểm tra từ xa trực tuyến máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; và giám sát 
và kiểm tra từ xa trực tuyến thiết bị và dụng cụ xử lý dữ liệu; Cung cấp thông tin về quản 
lý chất lượng; cung cấp thông tin về quản lý chất lượng bằng các phương tiện liên lạc sử 
dụng thiết bị đầu cuối máy tính bao gồm cả những thông tin được cung cấp qua Internet; 
cung cấp thông tin về quản lý chất lượng trực tuyến qua mạng máy tính.    

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin y tế; cung cấp thông tin về thử nghiệm trong phòng thí 
nghiệm lâm sàng; cung cấp thông tin về điều trị y tế bằng các phương tiện liên lạc sử 
dụng thiết bị đầu cuối máy tính bao gồm cả những thông tin được cung cấp qua Internet; 
cung cấp thông tin về thừ nghiệm trong phòng thí nghiệm lâm sàng bằng các phương tiện 
liên lạc sử dụng thiết bị đầu cuối máy tính bao gồm cả những thông tin được cung cấp qua 
Internet; cung cấp thông tin về điều trị y tế trực tuyến qua mạng máy tính; cung cấp thông 
tin về thử nghiệm trong phòng thí nghiệm lâm sàng trực tuyến qua mạng máy tính; tư vấn, 
cố vấn và hướng dẫn về sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ, và cung cấp các thông tin liên 
quan; tư vấn, cố vấn và hướng dẫn về dinh dưỡng , và cung cấp các thông tin liên quan; 
cung cấp thông tin về sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ bằng các phương tiện liên lạc sử 
dụng thiết bị đầu cuối máy tính bao gồm cả những thông tin được cung cấp qua Internet; 
cung cấp thông tin về dinh dưỡng  bằng các phương tiện liên lạc sử dụng thiết bị đầu cuối 
máy tính bao gồm cả những thông tin được cung cấp qua Internet; tư vấn, cố vấn và 
hướng dẫn về sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ bằng các phương tiện liên lạc sử dụng thiết 
bị đầu cuối máy tính bao gồm cả những thông tin được cung cấp qua Internet; tư vấn, cố 
vấn và hướng dẫn về dinh dưỡng  bằng các phương tiện liên lạc sử dụng thiết bị đầu cuối 
máy tính bao gồm cả những thông tin được cung cấp qua Internet; và cho thuê các thiết bị 
và dụng cụ y tế.  

 
 

(210) 4-2010-06023 (220) 25.03.2010 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) GORDON BROTHERS GROUP, LLC  

(US) 
101 Huntington Avenue, 10th Floor, 
Boston, MA 02199, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý và tư vấn kinh doanh trong sản xuất, phân phối sản phẩm, trong các 

ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ lập kế hoạch kinh 
doanh; dịch vụ đấu giá máy móc, thiết bị; dịch vụ đấu giá bất động sản.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thanh lý doanh nghiệp, bố trí tài sản, tái cấu trúc hàng lưu kho, máy 
móc, thiết bị, tài sản trí tuệ, bất động sản trong sản xuất, phân phối, trong các ngành hàng 
tiêu dùng và bán lẻ; định giá doanh nghiệp; dịch vụ định giá tài sản, hàng lưu kho, máy 
móc, thiết bị, tài sản trí tuệ, các khoản nợ phải thu, bất động sản trong sản xuất phân phối, 
trong các ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ; dịch vụ tư vấn và cố vấn về bất động sản; dịch 
vụ thương lượng, thanh lý và quản lý hợp đồng cho thuê, chuyển đổi cơ cấu trong sản 
xuất, phân phối, trong các ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ; cung cấp tài chính, cụ thể là 
cho vay thương mại và đầu tư cổ phần cho sản xuất, phân phối cho các ngành hàng tiêu 
dùng và bán lẻ; dịch vụ định giá tài chính. 
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(210) 4-2010-07275 (220) 09.04.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.15.25 
(731) LETOURNEAU TECHNOLOGIES, 

INC.  (US) 
2800 Post Oak Boulevard, Suite 5450, 
Houston, TX 77056, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Giàn khoan hay khai thác có chân đỡ có thể nâng/hạ độ cao; giàn (rig) và hệ 

thống giàn (platform) khoan và khai thác di động có thể tự nâng/hạ độ cao; giàn và hệ 
thống giàn khoan và sản xuất nối, không nổi, và gắn với đất liền trong khai thác dầu khí; 
hệ thống cơ cấu nâng và thanh răng của cơ cấu nâng dùng với giàn ngoài khơi; hệ thống 
truyền động, thanh răng và tời truyền động dùng với giàn có chân đỡ có thể nâng/hạ độ 
cao, cơ cấu tự nâng hạ và giàn và hệ thống giàn bảo dưỡng, sửa chữa, khoan và sản xuất; 
máy và thiết bị dùng để thăm dò, khai thác, bảo dưỡng và tinh luyện dầu và khí dùng với 
giàn và hệ thống giàn khoan và sản xuất nổi, không nổi và nối liền với đất liền; máy khai 
thác mỏ; máy dùng để thăm dò địa chất, khai mỏ và tách khoáng; máy lâm nghiệp; thiết 
bị xếp dỡ dùng để xếp và dỡ dùng cho các cảng biển; thiết bị xếp dỡ dùng để xếp và dỡ 
hàng hoá; thiết bị xếp dỡ dùng cho kho đường sắt; thiết bị xếp dỡ dùng để xếp và dỡ dùng 
cho giàn khoan hay khai thác có chân đỡ có thể nâng/hạ độ cao, giàn và hệ thống giàn 
khoan hay khai thác tự nâng/hạ độ cao, phương tiện di chuyển đa dụng bảo dưỡng, sửa 
chữa tự nâng hạ, tàu chuyên dụng tự nâng hạ độ cao chở thiết bị và đồ cung ứng và 
thường phục vụ bảo dưỡng hay sửa chữa giàn khai thác dùng trong khai thác dầu khí 
ngoài khơi (liftboat), giàn và hệ thống giàn khoan và sản xuất, giàn chìm, giàn bán chìm 
và hệ thống giàn nổi, hệ thống giàn cố định, và hệ thống giàn có chân được neo (cột) lại; 
dây tời neo có kèm mỏ neo dùng cho giàn và hệ thống giàn bảo dưỡng, sửa chữa, khoan 
và sản xuất, giàn chìm, giàn bán chìm, và giàn có chân đỡ có thể nâng/hạ độ cao; và hệ 
thống truyền động và thanh răng cho phương tiện kéo chở vật nặng trên bề mặt gập ghềnh 
chạy điện để chở các cấu trúc lớn, động cơ treo, bơm bùn, và các máy và thiết bị khác 
dùng cho giàn và hệ thống giàn khoan và sản xuất.  

 
Nhóm 12: Phương tiện di chuyển đa dụng (tàu thuyền) dùng để bảo dưỡng, sửa chữa trong 
quá trình khai thác dầu khí ngoài khơi; tàu chuyên dụng tự nâng hạ độ cao chở thiết bị và 
đồ cung ứng và thường phục vụ bảo dưỡng hay sửa chữa giàn khai thác dùng trong khai 
thác dầu khí ngoài khơi (liftboat). 

 
 

(210) 4-2010-13143 (220) 18.06.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; 26.13.25 
(731) KRISDIANTO LESMANA    (ID) 

Jin Sirnagalih No. 2, Bandung 40162, 
West Java, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sấy khô được làm từ trái cây; rau, củ, quả sấy khô tẩm hương vị trái 
cây, hương vị rau và hương vị hải sản; khoai tây rán; sản phẩm sấy khô được làm từ cà 
tím.    

 
Nhóm 30: Lát mỏng ngũ cốc sấy khô; sản phẩm sấy khô được làm từ bột ngô; sản phẩm 
sấy khô được làm từ gạo; khoanh nhỏ sôcôla; sắn sấy khô; bột sắn hột sấy khô.  

 
 

(210) 4-2010-15230 (220) 16.07.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.1; A3.7.24 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tốc Hành  (VN) 
771/24 đường số 5, khu phố 5, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý tài liệu. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ dọn dẹp vệ sinh. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe tải. Dịch vụ lưu trữ tài liệu. 
 
 

(210) 4-2010-15437 (220) 20.07.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(731) YANG MING HSIUNG  (TW) 

No.5, Alley 61, Lane 288, Sec.1, Anhe 
Road, Annan District, Tainan City, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ giảm thanh của xe mô tô. 
 

Nhóm 12: Các bộ phận và linh kiện của xe mô tô cụ thể là ống xả xe mô tô. 
 

 

(210) 4-2010-16509 (220) 04.08.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ATA Việt Nam    (VN) 
Số 14, ngách 6, ngõ 189 phố Giảng Võ, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may, giày dép, linh 
kiện thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, tin học, thiết bị viễn thông; đại lý mua, đại lý bán, ký 
gửi hàng hóa, cụ thể là: máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may, giày dép, linh 
kiện, thiết bị điện tử (ti vi, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, bàn là điện, máy tính, pin, ắc quy 
điện, tụ điện, rơ le điện, điện trở, điện thoại, máy nhắn tin, máy bộ đàm), điện lạnh, tin 
học, thiết bị viễn thông; xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2010-17522 (220) 18.08.2010 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA LAWSON 

(ALSO TRADING AS LAWSON, INC.)  
(JP) 
11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-8643 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bố trí việc tuyển dụng và quản lý các đại lý độc quyền của các cửa 

hàng tạp hoá; dịch vụ quản lý và điều hành các siêu thị, cửa hàng tạp hoá và hệ thống cửa 
hàng chuỗi kinh doanh độc quyền; dịch vụ giới thiệu các loại sản phẩm (không kể vận 
chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm này tại các siêu thị 
hoặc tại cửa hàng tạp hoá; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến việc cấp phép sử 
dụng hàng hoá và dịch vụ; đại lý cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin và tư 
vấn cho khách hàng thông tin liên quan đến kinh doanh (cửa hàng tư vấn cho người tiêu 
dùng); giới thiệu hàng hoá qua kênh thông tin liên lạc nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ 
so sánh giá cả; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ thu mua hàng hoá cho 
người khác (bao gồm các hàng hoá quần áo, đồ ăn, đồ uống, rượu, dược phẩm, in ấn 
phẩm, thuốc lá, mỹ phẩm, sản phẩm dùng cho mục đích vệ sinh); cho thuê không gian 
quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Thuê dịch vụ lắp đặt máy rút tiền tự động tại các cửa hàng cho người khác 

 
Nhóm 41: Học viện (giáo dục); dịch vụ giải trí; sắp xếp và điều hành cuộc hội đàm; sắp 
xếp và điều hành buổi hoà nhạc; sắp xếp và điều hành hội nghị; sắp xếp và điều hành đại 
hội; sắp xếp và điều hành xêmina (hội nghị chuyên đề); sắp xếp và điều hành hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành hội thảo (đào tạo); sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; trường nội 
trú; đặt chỗ trước cho buổi biểu diễn; chiếu phim; rạp xiếc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí 
hoặc giáo dục); lớp học hàm thụ; cung cấp thông tin về giáo dục; tổ chức kỳ thi về giáo 
dục; dịch vụ giáo dục; sản xuất phim; hướng dẫn tập luyện thể dục; dịch vụ trại hè (giải 
trí); dịch vụ đào tạo; chiếu phim tại rạp chiếu bóng; trường mẫu giáo; quay xổ số; dịch vụ 
biểu diễn âm nhạc; tổ chức buổi khiêu vũ; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ 
chức các cuộc triển lãm về văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các buổi biểu diễn (dịch vụ 
ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; lên kế hoạch cho các bữa tiệc (giải trí); giáo 
dục thể chất (rèn luyện thân thể); đào tạo thực tế (cuộc thao diễn); trưng bày triển lãm cho 
mục đích văn hoá, giáo dục; tổ chức các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp thông tin về 
giải trí; đào tạo về tôn giáo; dịch vụ viết kịch bản cho phim; dịch vụ cắm trại thể thao; 
dịch vụ viết phụ đề (cho bộ phim hoặc cuốn sách); dịch vụ dạy học; dịch vụ sản xuất kịch 
bản cho phim; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí); dịch vụ giảng dạy; sản xuất phim băng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
 

510

hình; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục), dịch vụ người làm 
trò tiêu khiển, biểu diễn trò chơi giải trí, cung cấp thông tin về buổi biểu diễn trò chơi giải 
trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy bán rượu (quán bar); dịch vụ chuồng nhốt trọ cho động vật; dịch 
vụ đặt trước nhà trọ (chỗ ở tạm thời); dịch vụ nhà trọ (chỗ ở tạm thời); tiệm cà phê; quán 
ăn tự phục vụ; căng tin; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cắm 
trại hè (chỗ ở tạm thời); đặt trước chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh 
đường cho khách có ô tô; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho cắm trại; cho 
thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; nhà hàng tự phục vụ (nhà hàng ăn uống); quán 
rượu nhỏ; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ cho khách du lịch. 
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(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn, dầu thực vật và mỡ ăn đã chế biến; sản phẩm sữa; thịt 

dùng cho con người; trứng; động vật sống dưới nước (không còn sống); thịt đã chế biến; 
sản phẩm sống dưới biển đã chế biến; cá, tôm cua và tảo biển đã chế biến, tảng cá ngừ đã 
luộc, xông khói và sấy khô; cá phi lê đã sấy khô; miếng táo tía đã sấy khô; miếng táo tía 
đã nướng; thực phẩm chế biến từ thịt, cá, rau, hải sản và rong biển đã nấu chín nhúng 
trong nước đậu nành; pa tê từ cá; rau và hoa quả đã chế biến; miếng đậu phụ rán (cục sữa 
đậu nành đông lại); miếng đậu phụ rán để đông lạnh; nước quả nấu đông từ cây lưỡi quỷ 
(Konnyaku), sữa đậu nành (chế phẩm thay thế sữa); đậu phụ (miếng đậu phụ đông lạnh); 
hỗn hợp súp, món hầm và cà ri; mảnh táo tía sấy khô để rắc lên cơm đang sôi (Ochazuke-
nori); bột khô làm từ trứng, thịt cá hồi và táo tía (rong biển), vừng để rắc lên cơm 
(Furikake); hạt hướng dương, hạt vừng, hạt bí ngô, hạt dưa hấu ăn được đã nướng và sấy 
khô dùng làm thực phẩm; prôtêin dùng cho người; xa lát rau; xa lát hoa quả; gà chiên mỡ; 
xúc xích rán loại to; lát khoai tây; món ăn nhanh chế biến từ khoai tây.   

 
Nhóm 30: Chè; cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; kem ăn (kem lạnh); sữa chua đông lạnh; bánh 
kẹo; bánh mì và bánh bao; bánh kẹo truyền thống của Nhật Bản; bánh kẹo kiểu phương 
Tây; bánh kẹo Trung Quốc; bánh bao Trung Quốc nhồi thịt xay đã hấp; bánh bao Trung 
Quốc nhồi mứt hạt đậu đã hấp; gia vị; kem ăn từ trái cây hỗn hợp (kem lạnh); ngũ cốc; mì 
Trung Quốc đã chiên (chow mein); mì luộc để lạnh; cơm; cơm đựng trong chén; mì ống 
đã nấu sẵn; cơm cuốn (onigiri); bánh bao nhồi nhân của Trung Quốc (đã nấu chín); bánh 
bao của Trung Quốc đã hấp; món su-si (món ăn của nhật bản); cơm hộp đã chuẩn bị sẵn 
cho bữa trưa; món ođen đã chế biến (món ăn của nhật đã chế biến sẵn từ rau, cá và các 
loại thực phẩm khác được hấp trong nồi súp đậu nóng); bánh kẹo hỗn hợp ăn liền; bánh 
putđing (bánh kẹo); thạch hoa quả (bánh kẹo); bột dùng làm thức ăn; thóc đã tróc vỏ.  
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Nhóm 31: Động vật ăn được sống dưới nước (còn sống); tảo biển ăn được (còn sống hoặc 
tươi); rau tươi; hoa quả tươi; đậu Hà Lan ở dạng thô; đậu đỏ ở dạng thô; đậu tương ở dạng 
thô; đậu phộng ở dạng thô; hạt kê (chưa chế biến); hạt vừng (chưa chế biến); hạt kiều 
mạch (chưa chế biến); ngô ở dạng nguyên bắp; hạt cây lúa miến (chưa chế biến); hạt 
giống và củ giống; hoa tươi; thức ăn cho chó; thức ăn cho mèo.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các loại hàng hoá như: quần áo, thực phẩm và đồ 
uống, đồ gia dụng và các sản phẩm đi kèm, vải dệt và bộ đồ giường, giầy dép, túi xách và 
bót đựng đồ, vật dụng cá nhân, rượu, thịt, hải sản, rau và hoa quả, bánh kẹo, bánh mì và 
bánh bao, gạo và ngũ cốc, sữa, đồ uống cácbonnát (nước ngọt) và đồ uống từ nước ép hoa 
quả không có cồn, chè, cà phê, ca cao, thực phẩm đã chế biến, xe ô tô, xe có động cơ hai 
bánh, xe đạp, đồ gỗ, cấu kiện của đồ gỗ nội thất, thảm tatami, thiết bị dùng trong dịp lễ 
nghi, máy móc và thiết bị điện, vật dụng cầm tay có lưỡi hoặc đầu nhọn, dụng cụ thao tác 
bằng tay, đồ đạc cầm tay, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ lau chùi và vật dụng giám sát, chế 
phẩm dược, vệ sinh và thú y, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, kem 
đánh răng, xà phòng và bột giặt, máy, dụng cụ và trang thiết bị dùng trong nông nghiệp, 
hoa và cây tươi, nhiên liệu, ấn phẩm, giấy và văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, 
búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi, nhạc cụ và đĩa nhạc, máy móc, thiết bị và cấu kiện 
dùng cho nhiếp ảnh, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay và kính (kính đeo mắt và mắt 
kính), thuốc lá và vật dụng cho người hút thuốc lá, vật liệu xây dựng, đá quý và đá quý 
giả chưa gia công hoặc sơ chế, vật nuôi trong nhà; dịch vụ bố trí việc tuyển dụng và quản 
lý các đại lý độc quyền của các cửa hàng tạp hoá; quản lý và điều hành các siêu thị, cửa 
hàng tạp hoá và hệ thống cửa hàng chuỗi kinh doanh độc quyền; quảng cáo và rao hàng; 
phát hành phiếu quà tặng cho khách hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh 
doanh; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin về bán hàng, đại lý xuất nhập khẩu; sắp 
xếp việc đặt mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; nghiên cứu tiếp thị; chuyên gia nghiên 
cứu về cách tổ chức lao động có hiệu quả; quảng cáo bán hàng cho người khác; đại lý bán 
tem gửi thư, bưu thiếp và tem thu thuế; dàn xếp và làm đại lý phác thảo các hợp đồng bán 
hàng (ngoại trừ bất động sản) theo đơn đặt hàng qua danh mục liệt kê; đại lý cung cấp 
thông tin bán hàng và dàn xếp việc phác thảo hợp đồng bán hàng cho người khác; giới 
thiệu các loại sản phẩm (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và 
mua các sản phẩm này tại siêu thị hoặc cửa hàng tạp hoá; dịch vụ quản lý kinh doanh liên 
quan đến việc cấp phép sử dụng hàng hoá và dịch vụ; đại lý cung cấp thông tin kinh 
doanh; cung cấp thông tin và tư vấn cho khách hàng thông tin liên quan đến kinh doanh 
(cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng); giới thiệu hàng hoá qua kênh thông tin liên lạc 
nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ so sánh giá cả, quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; dịch vụ thu mua hàng cho người khác (bao gồm quần áo, đồ ăn, đồ uống, rượu, dược 
phẩm, in ấn phẩm, thuốc lá, mỹ phẩm, sản phẩm dùng cho mục đích vệ sinh); cho thuê 
không gian quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Đại lý thu tiền công ích liên quan đến điện, nước và hơi đốt (gas); đại lý thu 
thuế, hoặc bảo hiểm nhà nước và chính quyền địa phương; đại lý thu phí thông tin liên lạc 
hoặc thanh toán tiền bán hàng qua bưu điện; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng (dịch vụ thẻ 
tín dụng); dịch vụ thẻ ghi nợ; chuyển ngân (quỹ) bằng điện tử; quyên góp quỹ từ thiện; 
phát hành biên lai thu tiền; dịch vụ cho vay (tài chính); đại lý bảo hiểm không trọn đời; 
đại lý kết thúc hợp đồng bảo hiểm tài sản; cho thuê mặt bằng để đặt thùng thư bên trong 
cửa hàng; đại lý nhận tiền gửi tiết kiệm qua bưu điện; đại lý nhận gửi và rút tiền tiết kiệm 
thông qua máy rút tiền tự động (ATM); cho thuê chỗ để đặt máy rút tiền tự động (ATM) 
bên trong cửa hàng; đại lý thu tiền bán hàng; đại lý thu tiền bán hàng hoá, nhận và giữ 
tiền sau khi đã thu xong; dàn xếp và làm đại lý phác thảo các hợp đồng bán bất động sản.    
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Nhóm 37: Thuê dịch vụ lắp đặt máy rút tiền tự động tại các cửa hàng cho người khác. 
 

Nhóm 41: Học viện (giáo dục); dịch vụ giải trí; sắp xếp và điều hành cuộc hội đàm; sắp 
xếp và điều hành buổi hoà nhạc; sắp xếp và điều hành hội nghị; sắp xếp và điều hành đại 
hội; sắp xếp và điều hành xêmina (hội nghị chuyên đề); sắp xếp và điều hành hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành hội thảo (đào tạo); sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; trường nội 
trú; đặt chỗ trước cho buổi biểu diễn; chiếu phim; rạp xiếc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí 
hoặc giáo dục); lớp học hàm thụ; cung cấp thông tin về giáo dục; tổ chức kỳ thi về giáo 
dục; dịch vụ giáo dục; dịch vụ người làm trò tiêu khiển; biểu diễn trò chơi giải trí; cung 
cấp thông tin về buổi biểu diễn trò chơi giải trí; sản xuất phim; hướng dẫn tập luyện thể 
dục; dịch vụ trại hè (giải trí); dịch vụ đào tạo; chiếu phim tại rạp chiếu bóng; trường mẫu 
giáo; quay xổ số; dịch vụ biểu diễn âm nhạc; tổ chức buổi khiêu vũ; tổ chức các cuộc thi 
(giáo dục hoặc giải trí); tổ chức các cuộc triển lãm về văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các 
buổi biểu diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; lên kế hoạch cho các 
bữa tiệc (giải trí); giáo dục thể chất (rèn luyện thân thể); đào tạo thực tế (cuộc thao diễn); 
trưng bày triển lãm cho mục đích văn hoá, giáo dục; tổ chức các buổi biểu diễn trực tiếp; 
cung cấp thông tin về giải trí; đào tạo về tôn giáo; dịch vụ viết kịch bản cho phim; dịch vụ 
cắm trại thể thao; dịch vụ viết phụ đề (cho bộ phim hoặc cuốn sách); dịch vụ dạy học; 
dịch vụ sản xuất kịch bản cho phim; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí); dịch vụ giảng dạy; 
sản xuất phim băng hình dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).    

 
Nhóm 43: Văn phòng đặt chỗ ở khách sạn, nhà trọ (chỗ ở tạm thời); dịch vụ quầy bán 
rượu (quán bar); dịch vụ chuồng nhốt trọ cho động vật; dịch vụ đặt trước nhà trọ (chỗ ở 
tạm thời); dịch vụ nhà trọ (chỗ ở tạm thời); tiệm cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cắm trại hè (chỗ ở tạm thời); 
đặt trước chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; 
cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho cắm trại; nhà hàng chuyên cung cấp 
thực phẩm và đồ uống cho các cửa hàng tạp hoá; nhà hàng chuyên cung cấp món ăn Ođen 
của Nhật cho các cửa hàng tạp hoá; nhà hàng cung cấp chè, cà phê, ca cao, đồ uống các 
bo nát hoặc đồ uống từ nước ép hoa quả; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống, nhà 
hàng tự phục vụ (nhà hàng ăn uống); quán rượu nhỏ; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; nhà 
nghỉ cho khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2010-17529 (220) 18.08.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 19.7.1; 19.7.7; 26.5.1; 24.1.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA LAWSON 

(ALSO TRADING AS LAWSON, INC.)  
(JP) 
11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-8643 Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn, dầu thực vật và mỡ ăn đã chế biến; sản phẩm sữa; thịt 

dùng cho con người; trứng; động vật sống dưới nước (không còn sống); thịt đã chế biến; 
sản phẩm sống dưới biển đã chế biến; cá, tôm cua và tảo biển đã chế biến; tảng cá ngừ đã 
luộc, xông khói và sấy khô; cá phi lê đã sấy khô; miếng táo tía đã sấy khô; miếng táo tía 
đã nướng; thực phẩm chế biến từ thịt, cá, rau, hải sản và rong biển đã nấu chín nhúng 
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trong nước đậu nành; pa tê từ cá; rau và hoa quả đã chế biến; miếng đậu phụ rán (cục sữa 
đậu nành đông lại); miếng đậu phụ rán để đông lạnh; nước quả nấu đông từ cây lưỡi quỷ 
(Konnyaku), sữa đậu nành (chế phẩm thay thế sữa); đậu phụ (miếng đậu phụ đông lạnh); 
hỗn hợp súp, món hầm và cà ri; mảnh táo tía sấy khô để rắc lên cơm đang sôi (Ochazuke-
nori); bột khô làm từ trứng, thịt cá hồi và táo tía (rong biển), vừng để rắc lên cơm 
(Furikake); hạt hướng dương, hạt vừng, hạt bí ngô, hạt dưa hấu ăn được đã nướng và sấy 
khô dùng làm thực phẩm; prôtêin dùng cho người; xa lát rau; xa lát hoa quả; gà chiên mỡ; 
xúc xích rán loại to; lát khoai tây; món ăn nhanh chế biến từ khoai tây.   

 
Nhóm 30: Chè; cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; kem ăn (kem lạnh); sữa chua đông lạnh; bánh 
kẹo; bánh mì và bánh bao; bánh kẹo truyền thống của nhật bản; bánh kẹo kiểu phương 
tây; bánh kẹo trung quốc; bánh bao trung quốc nhồi thịt xay đã hấp; bánh bao trung quốc 
nhồi mứt hạt đậu đã hấp; gia vị; kem ăn từ trái cây hỗn hợp (kem lạnh); ngũ cốc; mì trung 
quốc đã chiên (chow mein); mì luộc để lạnh; cơm; cơm đựng trong chén; mì ống đã nấu 
sẵn; cơm cuốn (onigiri); bánh bao nhồi nhân của trung quốc (đã nấu chín); bánh bao của 
trung quốc đã hấp; món su-si (món ăn của nhật bản); cơm hộp đã chuẩn bị sẵn cho bữa 
trưa; món ođen đã chế biến (món ăn của nhật đã chế biến sẵn từ rau, cá và các loại thực 
phẩm khác được hấp trong nồi súp đậu nóng); bánh kẹo hỗn hợp ăn liền; bánh puđing 
(bánh kẹo); thạch hoa quả (bánh kẹo); bột dùng làm thức ăn; thóc đã tróc vỏ.    

 
Nhóm 31: Động vật ăn được sống dưới nước (còn sống); tảo biển ăn được (còn sống hoặc 
tươi); rau tươi; hoa quả tươi; đậu Hà Lan ở dạng thô, đậu đỏ ở dạng thô, đậu tương ở dạng 
thô, đậu phộng ở dạng thô, hạt kê (chưa chế biến); hạt vừng (chưa chế biến); hạt kiều 
mạch (chưa chế biến); ngô ở dạng nguyên bắp; hạt cây lúa miến (chưa chế biến); hạt 
giống và củ giống; hoa tươi; thức ăn cho chó; thức ăn cho mèo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bản lẻ các loại hàng hoá như: quần áo, thực phẩm và đồ 
uống, đồ gia dụng và các sản phẩm đi kèm, vải dệt và bộ đồ giường, giầy dép, túi xách và 
bót đựng đồ, vật dụng cá nhân, rượu, thịt, hải sản, rau và hoa quả, bánh kẹo, bánh mì và 
bánh bao, gạo và ngũ cốc, sữa, đồ uống cácbonnát (nước ngọt) và đồ uống từ nước ép hoa 
quả không có cồn, chè, cà phê, ca cao, thực phẩm đã chế biến, xe ô tô, xe có động cơ hai 
bánh, xe đạp, đồ gỗ, cấu kiện của đồ gỗ nội thất, thảm tatami, thiết bị dùng trong dịp lễ 
nghi, máy móc và thiết bị điện, vật dụng cầm tay có lưỡi hoặc đầu nhọn, dụng cụ thao tác 
bằng tay, đồ đạc cầm tay, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ lau chùi và vật dụng giám sát, chế 
phẩm dược, vệ sinh và thú y, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, kem 
đánh răng, xà phòng và bột giặt, máy, dụng cụ và trang thiết bị dùng trong nông nghiệp, 
hoa và cây tươi, nhiên liệu, ấn phẩm, giấy và văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, 
búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi, nhạc cụ và đĩa nhạc, máy móc/thiết bị và cấu kiện 
dùng cho nhiếp ảnh, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay và kính (kính đeo mắt và mắt 
kính), thuốc lá và vật dụng cho người hút thuốc lá, vật liệu xây dựng, đá quý và đá quý 
giả chưa gia công hoặc sơ chế, vật nuôi trong nhà; dịch vụ bố trí việc tuyển dụng và quản 
lý các đại lý độc quyền của các cửa hàng tạp hoá; quản lý và điều hành các siêu thị, cửa 
hàng tạp hoá và hệ thống cửa hàng chuỗi kinh doanh độc quyền; quảng cáo và rao hàng; 
phát hành phiếu quà tặng cho khách hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh 
doanh; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin về bán hàng, đại lý xuất nhập khẩu; sắp 
xếp việc đặt mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; nghiên cứu tiếp thị; chuyên gia nghiên 
cứu về cách tổ chức lao động có hiệu quả; quảng cáo bán hàng cho người khác; đại lý bán 
tem gửi thư, bưu thiếp và tem thu thuế; dàn xếp và làm đại lý phác thảo các hợp đồng bán 
hàng (ngoại trừ bất động sản) theo đơn đặt hàng qua danh mục liệt kê; đại lý cung cấp 
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thông tin bán hàng cho người khác; giới thiệu các loại sản phẩm (không kể vận chuyển) vì 
lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm này tại siêu thị hoặc cửa hàng 
tạp hoá; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến việc cấp phép sử dụng hàng hoá và 
dịch vụ; đại lý cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin và tư vấn cho khách 
hàng thông tin liên quan đến kinh doanh (cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng); giới thiệu 
hàng hoá qua kênh thông tin liên lạc nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ so sánh giá cả; 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ thu mua hàng cho người khác (bao gồm 
quần áo, đồ ăn, đồ uống, rượu, dược phẩm, in ấn phẩm, thuốc lá, mỹ phẩm, sản phẩm 
dùng cho mục đích vệ sinh), cho thuê không gian quảng cáo.    

 
Nhóm 36: Đại lý thu tiền công ích liên quan đến điện, nước và hơi đốt (gas); đại lý thu 
thuế, hoặc bảo hiểm nhà nước và chính quyền địa phương; đại lý thu phí thông tin liên lạc 
hoặc thanh toán tiền bán hàng qua bưu điện; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng (dịch vụ thẻ 
tín dụng); dịch vụ thẻ ghi nợ; chuyển ngân (quỹ) bằng điện tử; quyên góp quỹ từ thiện; 
phát hành biên lai thu tiền; dịch vụ cho vay (tài chính); đại lý bảo hiểm không trọn đời; 
đại lý kết thúc hợp đồng bảo hiểm tài sản; cho thuê mặt bằng để đặt thùng thư bên trong 
cửa hàng; đại lý nhận tiền gửi tiết kiệm qua bưu điện; đại lý nhận gửi và rút tiền tiết kiệm 
thông qua máy rút tiền tự động (ATM); cho thuê chỗ để đặt máy rút tiền tự động (ATM) 
bên trong cửa hàng; đại lý thu tiền bán hàng; đại lý thu tiền bán hàng hoá, nhận và giữ 
tiền sau khi đã thu xong; đại lý dàn xếp và làm đại lý phác thảo các hợp đồng bán bất 
động sản.      

 
Nhóm 37: Thuê dịch vụ lắp đặt máy rút tiền tự động tại các cửa hàng cho người khác 

 
Nhóm 41: Học viện (giáo dục); dịch vụ giải trí; sắp xếp và điều hành cuộc hội đàm; sắp 
xếp và điều hành buổi hoà nhạc; sắp xếp và điều hành hội nghị; sắp xếp và điều hành đại 
hội; sắp xếp và điều hành xêmina (hội nghị chuyên đề); sắp xếp và điều hành hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành hội thảo (đào tạo); sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; trường nội 
trú; đặt chỗ trước cho buổi biểu diễn; chiếu phim; rạp xiếc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí 
hoặc giáo dục); lớp học hàm thụ; cung cấp thông tin về giáo dục; tổ chức kỳ thi về giáo 
dục; dịch vụ giáo dục; dịch vụ người làm trò tiêu khiển; biểu diễn trò chơi giải trí; cung 
cấp thông tin về buổi biểu diễn trò chơi giải trí; sản xuất phim; hướng dẫn tập luyện thể 
dục; dịch vụ trại hè (giải trí); dịch vụ đào tạo; chiếu phim tại rạp chiếu bóng; trường mẫu 
giáo; quay xổ số; dịch vụ biểu diễn âm nhạc; tổ chức buổi khiêu vũ; tổ chức các cuộc thi 
(giáo dục hoặc giải trí); tổ chức các cuộc triển lãm về văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các 
buổi biểu diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; lên kế hoạch cho các 
bữa tiệc (giải trí); giáo dục thể chất (rèn luyện thân thể); đào tạo thực tế (cuộc thao diễn); 
trưng bày triển lãm cho mục đích văn hoá giáo dục; tổ chức các buổi biểu diễn trực tiếp; 
cung cấp thông tin về giải trí; đào tạo về tôn giáo; dịch vụ viết kịch bản cho phim; dịch vụ 
cắm trại thể thao; dịch vụ viết phụ đề (cho bộ phim hoặc cuốn sách); dịch vụ dạy học; 
dịch vụ sản xuất kịch bản cho phim; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí); dịch vụ giảng dạy; 
sản xuất phim băng hình; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).      

 
Nhóm 43: Văn phòng đặt chỗ ở khách sạn và nhà trọ (chỗ ở tạm thời); dịch vụ quầy bán 
rượu (quán bar); dịch vụ chuồng nhốt trọ cho động vật; dịch vụ đặt trước nhà trọ (chỗ ở 
tạm thời); dịch vụ nhà trọ (chỗ ở tạm thời); tiệm cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cắm trại hè (chỗ ở tạm thời); 
đặt trước chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; 
cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho cắm trại; nhà hàng chuyên cung cấp 
thực phẩm và đồ uống cho các cửa hàng tạp hoá; nhà hàng chuyên cung cấp món ăn Ođen 
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của Nhật cho các cửa hàng tạp hoá; nhà hàng cung cấp chè, cà phê, ca cao, đồ uống các 
bo nát hoặc đồ uống từ nước ép hoa quả; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống, nhà 
hàng tự phục vụ (nhà hàng ăn uống); quán rượu nhỏ; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; nhà 
nghỉ cho khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2010-18951 (220) 09.09.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 4.3.3; 26.13.25 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sao Phó  (VN) 
266 Bãi Sậy, phường 8, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm chay; bán lẻ thực phẩm chay. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm chay (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2010-22438 (220) 25.10.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) A24.17.13 
(731) HARMONY ROAD MUSIC COURSES 

(SOUTH EAST ASIA) PTE. LTD.   (SG) 
1801 Ang Mo Kio Avenue 1, #02-05 
Kingsgrove Singapore 569979  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học và giảng dạy; thiết bị xử lý, 

ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hay hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính và quang học, đĩa 
ghi và băng ghi; thiết bị và máy vi tính để xử lý dữ liệu; thiết bị ngoại vi máy tính; ổ đĩa vi 
tính, đĩa vi tính, băng từ, thiết bị, phương tiện truyền thông, tất cả nhằm thu, ghi, xử lý, 
truyền, lưu trữ hoặc cung cấp âm thanh, hình ảnh và/hoặc dữ liệu; băng từ âm thanh và 
băng hình ảnh, băng cát xét, đĩa, đĩa hát, đĩa CD, đĩa CD-ROM và đĩa DVD; máy ghi 
dành cho băng âm thanh và băng hình ảnh, băng cát xét, đĩa, đĩa hát, đĩa CĐ, đĩa CD-
ROM và đĩa DVD; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được); phim chiếu bóng, 
phim điện ảnh; phần mềm máy tính và phần cứng máy tính, chương trình máy tính (ghi 
sẵn), chương trình trò chơi máy tính, phần mềm trò chơi sử dụng với thiết bị máy tính và 
và ti vi; thiết bị và bộ phận của các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm làm từ giấy, các tông không thuộc nhóm khác; 
ấn phẩm in; văn phòng phẩm; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); tài liệu in ấn, 
sách mỏng, sách, ảnh, tập san, tạp chí, sách giáo khoa, báo, tạp chí định kỳ, áp phích 
quảng cáo, văn bản in; tài liệu giáo dục dưới dạng bản in; tài liệu giáo dục (trừ thiết bị) sử 
dụng để giảng dạy.  
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Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí, các hoạt động văn hóa; dịch vụ 
xuất bản điện tử các thông tin trực tuyến (không tải xuống được), kể cả qua mạng máy 
tính toàn cầu và trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); xuất bản tài liệu đa phương tiện, sách điện tử và tạp chí trực tuyến; xuất bản âm 
nhạc; xuất bản sách, các tài liệu giáo dục và văn bản, các tập san, tạp chí, sách giáo khoa, 
báo, tạp chí định kỳ, áp phích quảng cáo, văn bản (trừ văn bản quảng cáo); phổ biến tài 
liệu giáo dục; sản xuất và phân phối (không vận chuyển) phương tiện đa truyền thông, đĩa 
vi-đê-ô, phim điện ảnh, buổi biểu diễn âm nhạc, ghi âm, ghi hình, thử vai diễn qua mạng, 
buổi trình chiếu và ghi hình/ghi âm, dịch vụ truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh bao 
gồm băng âm thanh và băng hình ảnh, băng cát xét, đĩa, đĩa hát, đĩa CD, đĩa CD-ROM và 
đĩa DVD đã ghi sẵn âm thanh và hình ảnh; dịch vụ giáo dục; dạy học (giáo dục và đào 
tạo); dịch vụ hướng dẫn và giáo dục âm nhạc; sắp xếp buổi biểu diễn âm nhạc; sắp xếp và 
điều khiển các buổi hội thảo chuyên đề, các buổi hòa nhạc, buổi thảo luận, đại hội, buổi 
họp nhóm chuyên đề, hội nghị chuyên đề, hội thảo (đào tạo), các khóa học và triển lãm 
nhằm mục đích giáo dục, đào tạo, văn hóa và giải trí; tổ chức các buổi thi đấu, các cuộc 
thi và buổi triển lãm nhằm mục đích văn hóa, giải trí, giáo dục, đào tạo; trình diễn và xuất 
bản các buổi biển diễn trực tiếp và trên sân khấu; sắp xếp các khóa học, kỳ thi, và các cấp 
chứng chỉ về giáo dục; dịch vụ thông tin liên quan đến giáo dục; cung cấp thông tin, kể cả 
thông tin trực tuyến về giáo dục, đào tạo, giải trí và các hoạt động văn hóa; cung cấp các 
phượng tiện giáo dục; công bố và phổ biến tài liệu giáo dục; cho thuê thiết bị giáo dục; 
cho thuê dụng cụ và thiết bị âm nhạc; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến (từ mạng 
máy vi tính).  

 
 

(210) 4-2010-23053 (220) 02.11.2010 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tân Tiến 
S.K   (VN) 
Lô số 47-49 đường số 02, khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục đích y tế và 

thú y); hoá chất dùng trong nông, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ dại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt vật ký sinh); nhựa nhân tạo dạng thô; 
chất dẻo dạng thô; hoá chất bảo quản thực phẩm; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 02: Sơn, véc ni, sơn mài (không phải là sơn, véc ni và sơn mài cách điện, cách 
nhiệt); mực in; chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc 
nhuộm (không dùng cho mục đích trang điểm); nhựa tự nhiên dạng thô. 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, tẩy sạch và mài mòn; giấy 
nhám; dung dịch để cọ rửa.  
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Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; xăng cho động cơ; chất đốt (nhiên liệu); chất phụ gia 
dùng cho nhiên liệu của động cơ; mỡ thắp sáng và sáp thắp sáng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất tẩy uế dùng cho mục đích 
vệ sinh; chế phẩm dùng để điệt loài gây hại; thuốc diệt nấm, diệt cỏ.  

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; khóa bằng kim loại; dây 
cáp kim loại và dây kim loại (không phải là cáp điện và dây điện); ống dẫn và khớp nối 
bằng kim loại; két sắt.  

 
Nhóm 07: Máy công cụ; máy nông nghiệp; mô tơ và động cơ (không dùng cho xe cộ trên 
bộ); bộ phận kết nối và truyền động (không dùng cho xe cộ trên bộ); máy hàn điện; máy 
xay, nghiền chạy điện (dùng cho mục đích gia dụng).  

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác bằng tay); đồ dao kéo (thao tác bằng tay) 
không dùng cho mục đích phẫu thuật; tua vít, chìa văn đai ốc (thuộc dụng cụ cầm tay); 
dụng cụ cắt (bằng tay); kìm bấm lỗ (thao tác bằng tay). 

 
Nhóm 09: Tivi; máy vi tính để bàn; đầu đọc đĩa hình và tiếng; cáp điện và dây điện máy 
ổn áp; ổ cắm điện và công tắc điện.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; giường dùng cho ngành 
y; bộ dụng cụ vệ sinh dành cho người bệnh; cáng cứu thương dùng cho người bệnh, nệm 
hơi dùng cho ngành y; găng tay dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 11: Quạt điện như (quạt hút, quạt hơi nước, quạt sưởi, quạt sạc); thiết bị chiếu sáng 
(chóa đèn, bóng đèn, đèn chiếu sáng, đèn cho xe cộ); thiết bị vệ sinh (dùng cho phòng 
tắm); thiết bị nấu nướng (như nồi cơm điện, bếp điện, ấm điện, nồi áp suất, lò vi ba, bếp 
ga); bình nước nóng lạnh dùng điện; thiết bị làm lạnh (máy lạnh, tủ lạnh, máy điều hòa 
không khí).  

 
Nhóm 12: Xe gắn máy, xe đạp, xe đạp điện; phụ tùng cho xe hơi (giường chiếu hậu, ghế 
nệm cho xe, vỏ bọc cho động cơ, đệm chắn an toàn cho xe, càng bảo vệ trước và sau cho 
xe); đệm chắn cho tàu bè.  

 
Nhóm 13: Dây đeo vũ khí; bao súng; lọ phun xịt dùng để tự vệ dùng cho cá nhân; tên lửa 
báo hiệu; súng thể thao; pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức bằng kim loại quý; đồ kim 
hoàn và đá quý; khuy măng sét; kim cài clavát; hộp bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; da để làm trống; bộ ống gió (dụng cụ âm nhạc); kèn tây (âm 
nhạc); bàn phím của nhạc cụ; giá đỡ dùng cho nhạc cụ. 

 
Nhóm 16: Giấy và bìa cát tông; các sản phẩm làm bằng giấy (không xếp vào các nhóm 
khác); bút viết; keo dán (văn phòng); vật liệu bằng chất dẻo để đóng gói (dưới dạng 
túi,màng mỏng) không nằm trong các nhóm khác; dụng cụ học tập và giảng dạy (không 
phải là máy móc dùng cho mục đích trên). 
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Nhóm 17: Cao su (dạng thô hay sơ chế); ống mềm phi kim loại; vật liệu lèn chặt, nhồi, 
đệm (bằng cao su hay chất dẻo); vật cách điện hay cách nhiệt (không thuộc vào các nhóm 
khác).  

 
Nhóm 18: Da (dạng thô hay sơ chế) và giả da; sản phẩm làm từ vật liệu này mà không 
được xếp vào các nhóm khác (túi thể thao, ba lô, ví tiền, vải da xốp, va li, ô dù). 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại đùng trong xây dựng và 
cấp nước; sản phẩm gỗ đã qua xử lý (cửa gỗ, ván sàn, tấm panel, tấm ốp tường); cửa bằng 
nhựa; gạch lát và gạch trang trí; bột trét tường.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ (dùng trong gia đình và văn phòng); 
hộp bằng chất dẻo; đồ chứa bằng gỗ hay bằng chất dẻo để đóng gói; bộ tủ bát đĩa trong 
nhà bếp; sản phẩm nghệ thuật (mỹ nghệ) làm từ gỗ, tre, mây dùng cho mục đích trang trí.  

 
Nhóm 21: Vật dụng và đồ chứa dùng trong gia đình và bếp như: thùng đựng nước bằng 
nhựa; bình đựng nước bằng nhựa; cây lau nhà; bàn chải để cọ rửa; các sản phẩm gia đình 
làm bằng gốm sứ như: bát tô, ấm chén, bình hoa, chậu hoa.  

 
Nhóm 22: Dây thừng (không làm bằng kim loại); bao tải (túi) bằng vải dệt để đóng gói; 
vật liệu nhồi độn và chèn lót (trừ vật liệu bằng cao su hay chất dẻo); bông dạng thô; lưới 
(thuộc nhóm này).  

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng để dệt; sợi và chỉ bằng bông, sợi và chỉ bằng đay.  

 
Nhóm 24: Vải dệt và hàng không dệt không được xếp vào các nhóm khác (khăn lau, màn 
che); chăn ấm; màn tuyn; khăn trải giường và khăn trải bàn bằng vải dệt. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép ; mũ nón; khăn quàng cổ; dây lưng; cà vạt ( tất cả dùng làm 
trang phục thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 26: Đăng ten làm viền cho trang phục và đồ dùng thêu; khuy cài; móc cài (phụ 
kiện cho quần áo); viền làm trang sức cho quần áo; hoa nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn, thảm chùi chân (không xếp) vào các nhóm khác); vải sơn lót 
sàn; giấy dán tường; trướng (mành) treo tường không phải bằng vải dệt.  

 
Nhóm 28: Trò chơi (không dùng với màn hình hiển thị hay màn hình ngoài) và đồ chơi; 
vật dụng dùng để tập thể dục thể thao không được xếp vào các nhóm khác (như lưới thể 
thao, túi dựng đồ chơi gôn, vợt). 

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết từ 
thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, đông lạnh, sấy khô; sữa và các sản phẩm làm từ sữa 
(trừ kem ăn); dầu ăn và mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè; ca cao; bột ngũ cốc; bánh kẹo; gia vị (thực phẩm); nước đá (thực 
phẩm).  

 
Nhóm 31: Hạt giống; động vật sống; trái cây tươi; hoa tươi; thực phẩm cho động vật; 
mạch nha để ủ và chưng cất rượu bia.  
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga không cồn; đồ uống trái cây không cồn; nước 
ép trái cây (đồ uống); xirô (đồ uống); nước uống đóng chai (nước tinh khiết).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang rượu gạo; rượu khai vị; nước ép trái cây có 
cồn. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc lá (bật lửa ga cho người hút thuốc, đầu 
lọc thuốc lá); diêm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo (thương mại); dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ quản lý kinh 
doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; mua bán vật tư nguyên liệu như: hạt nhựa, sắt thép, dây 
điện và hàng hóa dùng cho sản xuất và tiêu dùng như: mô tơ điện, quạt điện, mũ bảo 
hiểm.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư (về tài chính ); dịch vụ bảo hiểm; mua bán bất động sản; mua 
bán và cho thuê nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại; dịch vụ ngân hàng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giám sát xây dựng 
công trình; lắp đặt và sữa chữa và bảo trì trang thiết bị nội ngoại thất công trình; cho thuê 
thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ hỗ trợ gửi và truyền phát văn bản 
và âm thanh; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ, dường thuỷ; dịch vụ 
chuyển phát hàng hóa; dịch vụ kho bãi (vận chuyển); dịch vụ du lịch trong và ngoài nước; 
dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ bán vé máy bay.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công kim loại; dịch vụ lắp ráp hàng điện tử (cho người khác) như: 
ti vi, đầu đọc đĩa DVD, Ampli; dịch vụ lắp hàng điện cơ và điện lạnh (cho người khác) 
như: mô tơ điện, quạt điện, máy lạnh, tủ lạnh; dịch vụ xử lý nước sạch, dịch vụ xử lý nước 
thải; dịch vụ tráng rửa phim ảnh.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục: trường phổ thông, trường đạy nghề; dịch vụ tổ chức hội nghị, 
hội thảo (mục đích văn hóa, giáo dục); dịch vụ tổ chức vui chơi giải trí, thể thao (mang 
tính văn hóa, giáo dục). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế chương trình máy tính; dịch vụ 
thiết kế nội ngoại thất công trình; dịch vụ nghiên cứu và phát triển (cho người khác); dịch 
vụ kiểm định chất lượng vật liệu và hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện (phòng khám đa khoa tư nhân); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; 
dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trợ giúp thú y; dịch vụ về làm vườn và lâm nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ trọng tài; dịch vụ nghiên cứu pháp lý; dịch vụ tư vấn về 
an ninh; dịch vụ về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tranh tụng tại tòa (pháp lý).  
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(210) 4-2010-24553 (220) 22.11.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 15.7.1; 24.9.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) PLAYDOM, INC.   (US) 

100 West Evelyn Avenue, Suite 110, 
Mountain View, CA94041, U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phầm mềm máy tính, cụ thể là phần mềm trò chơi máy tính, công cụ phát triển 

ứng dụng máy tính cho các trò chơi máy tính, trò chơi video, trò chơi trực tuyến, và các 
ứng dụng liên quan đến trò chơi; các chương trình trò chơi video tương tác; các trò chơi 
điện tử và ứng dụng liên quan đến trò chơi và các công cụ phát triển có thể tải xuống từ 
internet, máy tính, máy tính di động và thiết bị không dây.  

 
Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ cung cấp trò chơi máy tính, các phương 
tiện hỗ trợ trò chơi máy tính, các ứng dụng trò chơi và các công cụ phát triển (các ứng 
dụng này); dịch vụ đánh giá các trò chơi máy tính;dịch vụ cung cấp thông tin liên quan 
đến các trò chơi máy tính, các phương tiện hỗ trợ trò chơi máy tính, các công cụ phát triển  
thông qua internet, máy tính và máy tính di động và thiết bị không dây; cung cấp thông 
tin về cổng các trang web trên internet về lĩnh vực trò chơi máy tính; cung cấp thông tin 
về cổng các trang web trên internet chuyên về tin tức và thông tin liên quan đến trò chơi 
máy tính, các trang web thông tin về các phụ kiện nâng cấp trò chơi và các công cụ phát 
triển; cung cấp thông tin về phương tiện và cơ hội kết nối mạng xã hội (dịch vụ giải trí), 
cung cấp thông tin về đường dẫn tới các trang web khác chuyên về trò chơi máy tính và 
thông tin về trò chơi máy tính, về phương tiện và cơ hội kết nối mạng xã hội. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ phát triển phần mềm, lập chương trình máy 
tính, thiết kế, phát triển và triển khai các trò chơi máy tính, trò chơi video, trò chơi trực 
tuyến, và các ứng dụng liên quan đến trò chơi và công cụ phát triển cho người khác; phát 
triển trò chơi máy tính và các dịch vụ tích hợp; cung cấp các trang (web) trên internet để 
quản trị các trò chơi máy tính; cung cấp các trang web chuyên về các công cụ phầm mềm 
không tải xuống được dùng khi truy cập, chơi và theo dõi hoạt động của các trò chơi máy 
tính được cung cấp trên mạng và qua máy tính, máy tính di động và thiết bị không dây 
cũng như liên lạc với người chơi khác cùng chơi trò chơi đó, để tạo ra và quản trị các 
website cấp nhỏ cho người khác; dịch vụ thiết kế phần mềm trò chơi trên máy tính.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, ứng dụng và công cụ phát triển cho các trang 
(web) mạng xã hội nhằm mục đích nhu cầu cá nhân với mục đích giải trí và củng cố kinh 
nghiệm kết nối mạng xã hội; cung cấp thông tin về cổng truy cập các trang (web) trên 
internet liên quan đến các cơ hội, các ứng dụng, các trò chơi máy tính và đường dẫn tới 
các website khác nhằm mục đích kết nối mạng xã hội.  
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(210) 4-2010-25762 (220) 07.12.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.5 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Bến Thành   (VN) 
42/471 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; nhựa tổng hợp, dạng thô; tinh bột dùng trong công 

nghiệp.  
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng kim loại, cụ thể là sắt, thép; phôi thép; khung nhà bằng kim 
loại; cửa bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy dùng trong công nghiệp dệt; máy phát điện; máy dùng 
trong công nghiệp thuốc lá; dây chuyền sản xuất thuốc lá; máy làm khuôn; khuôn (bộ 
phận của máy móc); máy đóng gói hàng hóa; máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi. 

 
Nhóm 09: Chíp điện tử; máy vi tính; ti vi; điện thoại; loa; đầu đọc kỹ thuật số; đầu ghi kỹ 
thuật số; máy tăng âm (ampli); máy thu thanh (radio); ăng ten; đầu máy hát karaoke; ống 
nói (micro); bộ lưu điện; ổn áp; biến thế điện. 

 
Nhóm 11: Quạt điện; đèn; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh thuốc lá; lò sấy 
thuốc lá.  

 
Nhóm 16: Bao bì giấy; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói. 

 
Nhóm 18: Túi xách; túi du lịch; túi xách dành cho phụ nữ; vali; cặp tài liệu; ví. 

 
Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ nón; tất đi chân.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); thịt gia cầm; sữa; sữa chua; dầu ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây (đồ uống không có cồn); chế 
phẩm dùng để làm đồ uống; cốc-tai, không có cồn; nước uống đóng chai.  

 
Nhóm 33: Rượu (gạo); rượu khai vị; rượu vang; rượu mạnh (đồ uống); nước ép trái cây có 
cồn; đồ uống có cồn chứa hoa quả. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; đầu ngậm điếu 
thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc.  
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Nhóm 35: Mua bán nguyên phụ liệu ngành thuốc lá, thuốc lá điếu, bao bì thuốc lá; mua 
bán bao bì; mua bán sản phẩm cơ khí: khuôn mẫu kim loại, dây chuyền chế biến nông 
sản, dây chuyền chế biến lâm sản, dây chuyền chế biến thuỷ sản, máy công cụ, động cơ 
và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ 
(không thao tác thủ công), các cụm chi tiết của động cơ các loại, máy và thiết bị làm sạch 
bằng điện, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, động cơ và đầu máy cho 
phương tiện giao thông trên bộ, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc 
dưới nước, các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 
mua bán cao su, nhựa, nguyên liệu ngành nhựa; mua bán đồ điện, đồ điện tử gồm: thiết bị 
để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm sạch, sấy khô, thông gió, máy 
điều hoà không khí, bình nước nóng dùng điện, ấm điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, 
máy cấp điện, máy phát điện xoay chiều, pin năng lượng, pin điện, thiết bị sạc cho pin 
điện, thiết bị ghi truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, máy tính tiền, máy đếm tiền, máy ghi thời gian (thiết bị ghi thời gan), máy tính, phần 
mềm máy tính, thiết bị xử lý trung tâm (bộ xử lý cho máy tính), linh kiện máy tính, chíp 
(mạch tích hợp), mạch điện tử các loại, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, thiết bị báo 
động, bộ khuếch đại âm thanh, loa, máy thu hình (ti vi), đầu đọc và ghi đĩa DVD, đầu 
máy hát karaoke, ống nói (micro), máy quay phim, máy ảnh (chụp ảnh), điện thoại, bảng 
quảng cáo, bảng điện tử, máy bán hàng tự động, bộ lưu điện, ổn áp, biến thế, cuộn dây 
điện và điện từ, cuộn dây khử từ (dùng trong ti vi, màn hình máy tính), tổng đài điện 
thoại, bưu chính viễn thông, máy bộ đàm; mua bán hóa chất, bột màu công nghiệp; mua 
bán vật liệu xây dựng; mua bán trang thiết bị và vật liệu ngành in; mua bán trang thiết bị 
và vật liệu ngành dệt may; mua bán trang thiết bị và vật liệu ngành da giầy; mua bán 
lương thực, thực phẩm chế biến, rượu, bia, nước giải khát, hương liệu ngành chế biến thực 
phẩm. 

 
Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 40: In ấn; in bao bì. 

 
Nhóm 42: Thiết kế máy móc và thiết bị ngành thuốc lá, ngành công nghiệp và nông 
nghiệp; dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 

 
 

(210) 4-2010-25867 (220) 08.12.2010 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần in Viễn Đông  
(VN) 
Km 19+400, xã Giai Phạm, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; lịch; tạp chí; báo chí; ấn phẩm (sản phẩm in); xuất bản phẩm dạng in. 
 

Nhóm 38: Hãng thông tấn.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in ốp sét; đóng sách.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
523 

Nhóm 41: Xuất bản sách; tổ chức triển lãm văn hoá hoặc giáo dục; cho thuê sách; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách điện tử và báo 
trực tuyến; dịch vụ dịch thuật. 

 
 

(210) 4-2010-26507 (220) 16.12.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.7.25; A25.7.21; 26.4.3; 26.3.4 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và xây lắp Bình Minh  (VN) 
374A đường Hùng Vương, phường Hùng 
Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rau quả đóng hộp; mua bán thiết bị điện tử bao gồm: tivi, đầu thu kỹ 

thuật số, âm ly, dàn âm thanh; mua bán thiết bị tin học bao gồm: máy tính để bàn, máy 
tính xách tay, máy in, máy fax, máy photocopy, máy quét ảnh, máy đếm tiền, máy chấm 
công, máy đọc mã vạch; mua bán thiết bị viễn thông bao gồm: điện thoại di động, điện 
thoại cố định, card tổng đài, thiết bị truy nhập, cáp viễn thông, thiết bị chông sét, thiết bị 
truyền dẫn; mua bán thiết bị điện bao gồm: bóng đèn, ổ cắm, dây điện, cầu dao, cầu chì, 
phích điện, tủ điện, aptomat; mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất; 
dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao 
thông, công trình thủy lợi, các công trình hạ tầng (cấp điện, cấp thoát nước); dịch vụ giám 
sát công trình điện dân dụng trong nhà, công trình điện lạnh, mạng điện viễn thông, thông 
tin liên lạc; dịch vụ lắp đặt thiết bị công trình xây dựng; trang trí nội, ngoại thất công 
trình; dịch vụ giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi, hạ tầng, công trình đường dây cao thế và trạm biến thế. 

 
 

(210) 4-2010-26808 (220) 20.12.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.22 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tạo mẫu in 

và quảng cáo Mặt Trời Đỏ  
(VN) 
Số 19, ngõ 268/136/7, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
524 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán mực in, 
tinh dầu, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, dầu thơm, hương liệu; mua bán máy móc 
thiết bị cho sản xuất công nghiệp, đồ điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, bàn 
là điện, nồi cơm điện, lò vi sóng, máy tính, điện thoại, máy nhắn tin, máy bộ đàm), đèn và 
thiết bị điện chiếu sáng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu in; dịch vụ thiết kế biển quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2010-27709 (220) 30.12.2010 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.5; 25.1.25; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

ngọc, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hoàng Hà  (VN) 
Lô 2, khu đô thị mới Đại Kim - Định 
Công, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: máy đào, máy xúc lật, 

máy lu, máy ủi, máy dải thảm, máy san lấp, máy trộn bê tông, máy cẩu trục và các thiết 
bị, phụ tùng thay thế; buôn bán vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 

 
Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, 
hạ tầng kỹ thuật; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ 
tầng kỹ thuật; xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV; cung cấp (cho 
thuê) thiết bị xây dựng; xây lắp công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ khách du lịch.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế, khảo sát công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; tư vấn thiết 
kế công trình xây dựng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn; hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-01697 (220) 26.01.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) OMNICOM INTERNATIONAL 

HOLDINGS INC.   (US) 
720 California Street, San Francisco, 
California 94108, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách, văn phòng phẩm; tạp chí; giấy, báo, bản tin, ấn phẩm quảng 
cáo, bảng dán thông báo quảng cáo và áp phích quảng cáo; các tông và đồ dùng bằng các 
tông, không được xếp trong các nhóm khác; bản tường thuật; tờ quảng cáo và bản tin tài 
chính; tài liệu quảng cáo bằng giấy và/hoặc bằng các tông; vật liệu để đóng sách; ảnh 
chụp; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng 
văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho 
mục đích trên); chất dẻo để bao gói (không được xếp ở những nhóm khác); chữ in; bản in 
đúc (clisê).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo và tiếp thị; phổ biến tài liệu quảng cáo; 
quảng cáo bằng thư trực tiếp; dịch vụ quan hệ công chúng; mua thời gian và chỗ quảng 
cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện in ấn và phương tiện điện tử để 
sắp đặt quảng cáo; dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch liên quan đến việc mua thời gian và chỗ 
quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện in ấn và phương tiện 
điện tử để sắp đặt quảng cáo; xuất bản các bài quảng cáo; dịch vụ phát thanh quảng cáo 
và quảng cáo trên đài phát thanh; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ tư vấn về 
thị trường cho người khác liên quan đến xây dựng, phát triển, duy trì và nhận diện thương 
hiệu; dịch vụ tư vấn quảng cáo và tiếp thị qua mạng Internet bao gồm tất cả các dịch vụ 
tiếp thị qua hệ thống mạng máy tính toàn cầu, dịch vụ mua thời gian và chỗ quảng cáo 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện in ấn và phương tiện điện tử để sắp 
đặt quảng cáo qua mạng máy tính toàn cầu, dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch liên quan đến 
việc mua thời gian và chỗ quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương 
tiện in ấn và phương tiện điện tử để sắp đặt quảng cáo qua mạng máy tính toàn cầu, dịch 
vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý kinh doanh; 
quản trị kinh doanh; dịch vụ quảng cáo xúc tiến bán hàng, quảng cáo sử dụng các phương 
tiện tương tác và kỹ thuật số, nghiên cứu, khảo sát và phân tích thị thường, dịch vụ tư vấn 
tiếp thị.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02685 (220) 21.02.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ thuật 
Liên Vũ  (VN) 
SN15, ngõ 101, Hào Nam, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Tượng, phù điêu, đài nước, chậu, đôn bằng chất liệu composite dùng để trang 

trí.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, mua bán các mặt hàng: tượng, phù điêu, đài nước, chậu hoa, 
đôn.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng: sân vườn, thác nước, tiểu cảnh, non bộ; dịch vụ lắp dựng 
hòn non bộ, thác nước.  
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(210) 4-2011-02936 (220) 24.02.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) BSH BOSCH UND SIEMENS 

HAUSGERATE GMBH   (DE) 
Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng và thiết bị nhà bếp (chạy bằng điện), cụ thể là, máy xay; máy 

nhào và trộn; máy ép quả; máy tách lấy nước quả; máy ly tâm lấy nước quả; máy nghiền; 
máy cắt lát; dụng cụ nhà bếp điều khiển bằng mô tơ điện; thiết bị mở lon chạy bằng điện; 
máy mài dao; bơm chạy bằng điện để cấp đồ uống lạnh, sử dụng kết hợp với thiết bị làm 
mát đồ uống; thiết bị loại bỏ chất thải chạy bằng điện, bao gồm máy nghiền và máy nén; 
máy rửa bát; thiết bi xử lý quần áo và quần áo đã giặt, bao gồm, máy giặt; máy vắt; máy 
ép đồ đã giặt; máy là; thiết bị gia dụng để làm sạch chạy bằng điện, bao gồm thiết bị làm 
sạch cửa sổ; thiết bị làm sạch giày dép; máy hút bụi; máy hút bụi dạng ướt và khô; phụ 
kiện của các thiết bị đã nêu, bao gồm, vòi, ống, tấm lọc bụi, túi lọc bụi cho máy hút bụi.  

 
Nhóm 09: Thiết bị điện, cụ thể là, bàn là dùng điện; cái cân nhà bếp; cái cân cá nhân; 
thiết bị hàn bằng điện; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị truyền tín hiệu; thiết bị điện/điện 
tử để điều khiển, theo dõi các thiết bị gia dụng và nhà bếp; phương tiện chứa dữ liệu đọc 
được bằng máy đã được ghi và chưa được ghi, chẳng hạn như phương tiện lưu trữ dữ liệu 
từ tính cho các thiết bị gia dụng; thiết bị điện tự động cấp đồ uống hoặc đồ ăn khi bỏ tiền 
vào; máy bán hàng tự động; thiết bị xử lý dữ liệu và chương trình xử lý dữ liệu để điều 
khiển và vận hành các thiết bị gia dụng; linh kiện của các thiết bị đã nêu nằm trong nhóm 
này.  

 
Nhóm 11: Thiết bị gia nhiệt, sinh hơi nước (không là bộ phận của máy), nấu ăn, cụ thể là 
lò nướng, thiết bị nấu ăn, nướng bánh, rán, nướng, quay, làm tan, làm nóng dạng tấm; 
thiết bị đun nước nóng; lò điện gắn bên trong thùng đun nước; nồi điện; thiết bị vi sóng; 
khuôn bánh quế bằng kim loại, dùng điện; thiết bị luộc trứng, chạy điện; chảo rán sâu 
lòng, chạy điện; máy pha trà và cà phê chạy điện; máy pha cà phê hơi chạy điện; máy pha 
cà phê chạy điện; máy làm mát, cụ thể là, tủ lạnh, tủ đông, tủ làm mát, thiết bị làm mát đồ 
uống; thiết bị kết hợp để làm mát và làm đông; thiết bị làm lạnh sâu; máy làm đá lạnh; 
máy làm kem lạnh; máy làm khô, cụ thể là máy sấy khô quán áo; máy làm khô nhanh cho 
quần áo; máy làm khô tay; máy sấy tóc; đèn hồng ngoại (không dùng cho mục đích y tế); 
tấm sưởi chạy bằng điện (không dùng cho mục đích y tế); tấm phủ gia nhiệt bằng điện 
(không dùng cho mục đích y tê); thiết bị thông khí, cụ thể là quạt thông gió; thiết bị cấp 
và lọc, bao gồm ống hút khói; thiết bị điều hòa không khí và thiết bị để cải thiện chất 
lượng không khí; thiết bị điều chỉnh độ ẩm không khí; thiết bị khử mùi, không dùng cho 
cá nhân; thiết bị lọc không khí; ống dẫn nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh), cũng như 
thiết bị vệ sinh cụ thể là thiết bị đường ống nước, khí, hơi nước, thiết bị giữ ấm nước; thiết 
bị chứa và đun nóng nước và thiết bị đun nóng nước chảy liên tục; bồn rửa dùng cho nhà 
bếp; bơm hơi nóng; vòi cấp đồ uống được làm mát để dùng kết hợp với thiết bị làm mát 
đồ uống; phụ tùng của các thiết bị đã nêu trên, nằm trong nhóm này.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo quản, lắp đặt các thiết bị điện và điện tử.  
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(210) 4-2011-03142 (220) 28.02.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ và môi trường ¸ 
Đông   (VN) 
336B/2 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị xử lý nước thải, thiết bị xử lý rác thải, bể xử lý nước thải; mua 

bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất gồm tủ, giường, tủ phấn, kệ; mua 
bán các thiết bị cơ khí gồm máy công cụ, các dụng cụ cơ khí cầm tay, dây chuyền máy 
chế biến thực phẩm; mua bán các sản phẩm điện tử gồm ti vi, đầu máy đọc đĩa, máy ghi 
âm, camera (máy quay phim), máy chụp ảnh; mua bán hoá chất; mua bán chế phẩm sinh 
học; mua bán thực phẩm.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt sửa chữa, bảo trì và xây dựng hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử 
lý chất thải; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội thất; tư vấn thi 
công, giám sát thi công xây dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế, kỹ thuật lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý chất 
thải; tư vấn lập dự án đầu tư để xây dựng hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý chất 
thải.  

 
 

(210) 4-2011-03230 (220) 01.03.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) OMAR KASSEM ALESAYI 

MARKETING CO., LTD.  (SA) 
6th Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, 
Medina Road, P.O. Box 8680, Jeddah 
21492, Saudi Arabia 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); cá được bảo quản; cá muối; cá đóng hộp; gia cầm 

(không còn sống) và thịt thú săn (không còn sống); chiết xuất của thịt; thịt cá ngừ; trái 
cây, rau và đậu đều được bảo quản, đóng hộp và chế biến; nước thịt và nước thịt gà đã chế 
biến; mứt; thạch dùng cho thực phẩm; sữa và sản phẩm từ sữa; sữa được làm ngọt và cô 
đặc và sữa bột; kem (sản phẩm sữa); kem đánh dậy bọt; lát quả và khoanh khoai tây rán; 
thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; trứng; sữa chua (sản phẩm sữa); dầu ăn và mỡ ăn; 
trái cây được bảo quản và dưa góp; khoai tây rán, tất cả thuộc nhóm 29.  

 
Nhóm 30: Cà phê và chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; chế phẩm thực vật 
dùng như là chất thay thế cà phê; bột mì cho thực phẩm và chế phẩm từ ngũ cốc; bánh 
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mỳ; bánh quy; sôcôla nhồi trái cây sấy khô; mì sợi; mỳ ống; bánh ngọt; bánh nướng và 
bánh kẹo; bột hạnh nhân; bột nhão làm bánh ngọt; bột nhão làm từ bột đậu xanh (gia vị), 
thực phẩm làm từ bột; nước đá thực phẩm (ăn được); mật ong; mật đường; nấm men; bột 
nở; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thức ăn; tương mù tạc; hạt tiêu; giấm; nước xốt 
cà chua; nước xốt (trừ nước xốt dùng cho xà lách); nước xốt cà chua nấm; bột nhão cà 
chua; gia vị và đồ gia vị; đá dùng cho đồ ăn thức uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; 
bột nhồi; bỏng ngô; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; 
mảnh ngô dẹt mỏng và lát mỏng làm từ ngô rán giòn. 

 
Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, cụ thể là lúa mạch, củ cải 
đường, quả mọng (trái cây tươi), củ hành, cây nhỏ, ngũ cốc hạt chưa gia công, hạt dẻ tươi, 
rau diếp xoăn (xa lát), quả cam quýt, hạt ca cao thô, quả cola, quả hublông, dưa chuột, 
hành tây, hoa khô dùng để trang trí, hoa tự nhiên, rau cỏ tươi (thảo cỏ trong vườn tươi), 
yến mạch dùng làm thức ăn cho gia cầm, tỏi tây, đậu lăng tươi, xà lách xanh, quả bầu bí, 
quả hạch, yến mạch, quả ôliu tươi, củ hành (rau tươi), cây khô để trang trí, khoai tây tươi, 
bột gạo dùng làm thức ăn cho vật nuôi, rễ cây dùng làm thực phẩm, lúa mạch đen, cây 
con (cây giống), hạt vừng, quả bí, gỗ cây (đã chặt cành), gỗ thô, cây, lúa mì; hạt (ngũ 
cốc); hạt dùng làm thức ăn cho súc vật; hạt (hạt giống); súc vật sống; trái cây tươi, rau 
tươi và đậu tươi; hạt thực vật; thực vật và hoa tươi; thức ăn cho động vật; mạch nha dùng 
cho ngành bia và rượu; thức ăn cho súc vật; thức ăn để vỗ béo động vật; quả dừa; quả hồ 
trăn; cây bụi; cây ăn quả tự nhiên. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước có ga không chứa cồn; đồ uống không chứa 
cồn; bia không chứa cồn; bia đen không chứa cồn; xi rô và chế phẩm làm đồ uống không 
chứa cồn; nước ép trái cây và đồ uống giải khát không chứa cồn. 

 
 

(210) 4-2011-04589 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 2010-075855 28.09.2010 JP 

  
(731) NINTENDO CO., LTD.  (JP) 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh (chỉ dùng với máy thu hình); chương trình 

cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa từ-quang, băng 
từ, thẻ ROM, ổ ROM, ổ CD-ROM, ổ DVD-ROM có chứa chương trình cho thiết bị chơi 
trò chơi có hình ảnh; phương tiện lưu trữ có chứa chương trình cho thiết bị chơi trò chơi 
có hình ảnh; bộ điều khiển, tay điều khiển và thẻ nhớ cho thiết bị chơi trò chơi có hình 
ảnh; linh kiện và phụ kiện cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh bao gồm: bộ điều hợp 
dòng điện xoay chiều, micrô, tai nghe, bút điện tử, pin, cổng kết nối USB, loa phóng 
thanh; chương trình cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; mạch 
điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang-từ; băng từ, thẻ ROM, ổ ROM, ổ CD-ROM, ổ DVD-
ROM có chứa chương trình cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; 
phương tiện lưu trữ có chứa chương trình cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình 
tinh thể lỏng; máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà (chỉ dùng với máy thu hình); 
chương trình cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa 
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quang, đĩa quang-từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa ROM, ổ CD-ROM, ổ DVD- ROM có 
chứa chương trình cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; phương tiện lưu trữ có 
chứa chương trình cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; phụ kiện và linh kiện 
cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà bao gồm: bộ điều hợp dòng điện xoay 
chiều, micrô, tai nghe, bút điện tử, bộ điều khiển điện tử; máy vi tính; chương trình máy 
tính; chương trình máy tính có thể tải xuống được; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa 
quang-từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa ROM, ổ CD-ROM, ổ DVD- ROM có chứa chương 
trình máy tính; phương tiện lưu trữ có chứa chương trình máy tính; chương trình trò chơi 
cho điện thoại di động; thiết bị điện tử và linh kiện của chúng bao gồm: bộ điều hợp dòng 
điện xoay chiều, máy fax, con chuột máy tính (thiết bị xử lý dữ liệu), miếng di chuyển 
con chuột máy tính, bàn phím máy tính, máy in dùng với máy tính, thiết bị ngoại vi của 
máy vi tính, màn hình máy vi tính (phần cứng máy vi tính), máy quét hình ảnh và dữ liệu 
(thiết bị xử lý dữ liệu), bút điện tử (bộ hiển thị hình ảnh), nhật ký điện tử; điện thoại di 
động; linh kiện và phụ kiện của điện thoại di động bao gồm: vỏ, tai nghe, micrô, bút điện 
tử, pin, thẻ nhớ, tấm phim bảo vệ màn hình; dây đeo điện thoại di động; thiết bị viễn 
thông; đĩa nén đã được ghi dữ liệu; đĩa hát; máy nhịp; mạch điện tử và CD-ROM lưu trữ 
chương trình biểu diễn tự động dùng cho nhạc cụ điện tử; tệp dữ liệu bài hát có thể tải 
xuống được; phim điện ảnh đã bộc lộ; phim dương bản đã bộc lộ; khung phim dương bản; 
tệp tài liệu hình ảnh có thể tải xuống được; đĩa và băng hình đã được ghi; ấn phẩm điện tử 
có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 16: Vở; bút chì; hộp bút; văn phòng phẩm và đồ dùng học tập; danh thiếp; tạp chí 
(ấn phẩm); catalo; sách nhỏ có bìa mềm; ấn phẩm (sản phẩm của ngành in); vé xổ số đã 
được in (không phải trò chơi); ảnh; giá để tranh ảnh; biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng giấy; hồ 
dán và keo dính khác dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; gọt bút chì chạy điện. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi dạng thẻ và phụ kiện của chúng; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn 
hình tinh thể lỏng (đồ chơi); linh kiện và phụ kiện cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi; búp bê; trò chơi "go"; thẻ chơi trò chơi Nhật Bản (trò 
chơi UTagaruta); trò chơi cờ vua Nhật Bản (trò chơi Shogi); trò chơi thẻ và phụ kiện của 
chúng; xúc xắc; trò chơi xúc xắc Nhật Bản (trò chơi Sugoroku); cốc gieo xúc xắc; trò chơi 
kim cương; trò chơi cờ vua; trò chơi cờ vây; dụng cụ làm ảo thuật; quân đôminô; thẻ trò 
chơi (cho trò chơi sử dụng thẻ); thẻ trò chơi Nhật Bản (trò chơi Hanafuda); trò chơi Mah-
jong; dụng cụ và thiết bị chơi trò chơi; dụng cụ chơi bi-a; dụng cụ chơi trò chơi trong khu 
vực giải trí; dụng cụ chơi thể thao; dụng cụ câu (đánh) cá; dụng cụ bắt côn trùng (để sưu 
tập).   

 

Nhóm 38: Dịch vụ bảng tin điện tử (dịch vụ viễn thông) và cung cấp thông tin trên đó; 
dịch vụ viễn thông bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; cung cấp thông tin nhờ truyền 
thông qua thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; dịch vụ viễn thông bằng thiết bị chơi trò chơi 
có hình ảnh đặt trong nhà; cung cấp thông tin nhờ truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi 
có hình ảnh đặt trong nhà; dịch vụ t viễn thông bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn 
hình tinh thể lỏng; cung cấp thông tin nhờ truyền thông bởi thiết bị chơi trò chơi cầm tay 
có màn hình tinh thể lỏng; dịch vụ viễn thông nhờ điện thoại di động; dịch vụ truyền 
thông qua tin nhắn và hình ảnh nhờ sử dụng máy tính; dịch vụ viễn thông (không phải là 
phát rộng); cung cấp thông tin về danh mục chương trình truyền hình; dịch vụ phát thanh 
truyền hình; hãng thông tấn; dịch vụ cho thuê các thiết bị như: điện thoại và thiết bị fax.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là: cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện 
liên lạc bằng  thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp hình ảnh 
thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; cung 
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cấp hình ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; cung 
cấp hình ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp hình ảnh 
thông qua phương tiện liên lạc khác; cung cấp ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp ảnh thông qua phương 
tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; cung cấp ảnh thông qua 
phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; cung cấp ảnh thông qua 
phương tiện liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp ảnh thông qua phương tiện liên lạc 
khác; cung cấp phim ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp phim ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng 
máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; cung cấp phim ảnh thông qua phương tiện 
liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; cung cấp phim ảnh thông qua phương tiện 
liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp phim ảnh thông qua phương tiện liên lạc khác; 
chiếu phim, làm phim truyện, phân phối phim truyện; cung cấp nhạc và âm thanh thông 
qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; 
cung cấp nhạc và âm thanh thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình 
ảnh đặt trong nhà; cung cấp nhạc và âm thanh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị 
chơi trò chơi có hình ảnh; cung cấp nhạc và âm thanh thông qua phương tiện liên lạc bằng 
điện thoại di động; cung cấp nhạc và âm thanh thông qua phương tiện liên lạc khác; tổ 
chức, quản lý, bố trí các sự kiện trò chơi có hình ảnh; cung cấp thiết bị giải trí; cung cấp 
trò chơi qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể 
lỏng; cung cấp trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh 
đặt trong nhà; cung cấp trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi 
có hình ảnh; cung cấp trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng điện thoại di động; 
cung cấp trò chơi thông qua phương tiện liên lạc khác; cung cấp trò chơi cho thiết bị chơi 
trò chơi có hình ảnh; cung cấp trò chơi cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; cung cấp trò chơi cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; cung cấp trò 
chơi cho điện thoại di động; cung cấp trò chơi qua mạng viễn thông; cung cấp trò chơi 
thông qua mạng liên lạc; cho thuê phương tiện lưu trữ chứa chương trình cho thiết bị chơi 
trò chơi có hình ảnh; cho thuê phương tiện lưu trữ chứa chương trình cho thiết bị chơi trò 
chơi cầm tay có màn hình tinh lỏng; cho thuê phương tiện lưu trữ chứa chương trình cho 
máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; cho thuê phương tiện lưu trữ chứa chương 
trình cho điện thoại di động; cho thuê thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh và máy chơi trò 
chơi có hình ảnh đặt trong nhà; cho thuê thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; dịch vụ đào tạo và hướng dẫn liên quan đến nghệ thuật, nghề thủ công, thể thao 
hoặc hiểu biết chung.  

 
Nhóm 42: Thiết kế chương trình trò chơi trên máy tính; thiết kế phần cứng cho các trò 
chơi trên máy tính; thiết kế, lập trình hoặc bảo dưỡng chương trình cho thiết bị chơi trò 
chơi có hình ảnh; cung cấp hướng dẫn và thông tin về việc thiết kế, lập trình hoặc bảo 
dưỡng chương trình cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; thiết kế, lập trình hoặc bảo 
dưỡng chương trình cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp 
hướng dẫn và thông tin về việc thiết kế, lập trình hoặc bảo dưỡng chương trình cho thiết bị 
chơi trò chơi có màn hình tinh thể lỏng; thiết kế, lập trình hoặc bảo dưỡng chương trình 
cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; cung cấp hướng dẫn và thông tin về việc 
thiết kế, lập trình hoặc bảo dưỡng chương trình cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt 
trong nhà; thiết kế, lập trình hoặc bảo dưỡng chương trình cho điện thoại di động; cung 
cấp hướng dẫn và thông tin về việc thiết kế; lập trình hoặc bảo dưỡng chương trình cho 
điện thoại di động; tạo và bảo trì trang mạng; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy 
tính, bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến hiệu suất và sự hoạt động 
của máy tính, xe ô tô và máy móc đòi hỏi mức kiến thức chuyên môn, kỹ năng, kinh 
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nghiệm cao để đáp ứng được đòi hỏi sự chính xác trong quá trình vận hành; cho thuê máy 
vi tính; cung cấp chương trình máy tính cho việc xử lý hình ảnh và cung cấp thông tin trên 
đó; cung cấp chương trình máy tính để tạo, điều chỉnh hoặc xử lý hình ảnh, hình vẽ và 
thiết kế; cung cấp chương trình máy tính để truy nhập đến bảng thông tin điện tử trên 
mạng internet; cung cấp ch−ơngtrình máy tính; cho thuê máy chủ và cung cấp thông tin 
trên đó.  

 
 

(210) 4-2011-04776 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A24.17.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Ân 
Nam  (VN) 
36/26 đường D2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, hoa quả bảo quản dạng khô, dầu ô liu,mứt 
 

Nhóm 30: Trà, cà phê, nước tương (xì dầu), gạo, dấm, gia vị, kem lạnh, bột ngũ cốc, bánh 
mì. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch thương mại, chức 
năng văn phòng. 

 
 

(210) 4-2011-08325 (220) 04.05.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS AEON CO., LTD.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích khoa học (không 

dùng cho mục đích y học hay thú y); hóa chất dùng cho nông nghiệp và lâm nghiệp 
không bao gồm chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, chất diệt côn trùng, chất diệt 
ký kinh trùng; hồ dính và chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chế phẩm điều tiết 
sự tăng trưởng của thực vật; phân bón; men dùng cho đồ gốm; axít béo chất lượng cao; 
kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ; vật liệu nhiếp ảnh cụ thể là giấy đo độ sáng; giấy thử 
phản ứng; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); bột dùng cho mục đích công 
nghiệp; chất dẻo (dạng thô); bột gỗ làm giấy; bột giấy.  

 
Nhóm 03: Chế phầm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn không dùng 
trong quá trình sản xuất; chế phẩm tẩy gỉ; chất tẩy vết ố bẩn; chất làm mềm vải dùng để 
giặt; chất tẩy trắng dùng để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính dùng để gắn 
lông mi giả; chế phẩm làm nhẵn mặt vải (hồ vải); chế phẩm tẩy sơn; xi đánh giày; chế 
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phẩm đánh bóng; xà phòng; kem đánh răng; mỹ phẩm; nước hoa; giấy nhám (giấy ráp); 
vải nhám (vải ráp); chất mài mòn (abrasives), đá bọt (pumice stone); giấy để đánh bóng; 
vải để đánh bóng; móng tay chân giả; lông mi giả; bông tẩy trang. 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn (lubricants); mỡ dùng cho giày; chế phẩm dùng để bảo quản da 
(dầu và mỡ); nhiên liệu; dầu công nghiệp; dầu và mỡ công nghiệp; sáp (vật liệu thô); bấc 
đèn; nến.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; giấy tẩm dầu dùng cho mục đích y tế; màng mỏng dược phẩm 
để bọc thuốc khi uống để không cảm thấy mùi vị của thuốc; gạc để băng bó; viên nhộng 
để chứa thuốc; miếng che mắt dùng cho mục đích y tế; miếng che tai dùng cho mục đích 
y tế; băng vệ sinh dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; nút bông vệ sinh dùng để thấm kinh 
nguyệt; giấy thấm dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; quần lót dung trong thời kỳ kinh 
nguyệt; bông để thấm hút; cao dán; băng để băng bó; tấm đệm ngực y tế cho phụ nữ trong 
thời kỳ cho con bú; vật liệu nha khoa bao gồm chất mài răng, xi măng hàn răng, sơn dùng 
cho răng, ma tít dùng cho răng; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; khăn tã vệ sinh 
dùng cho người mất khả năng kiềm chế; giấy bắt ruồi; giấy chống nhậy (côn trùng); 
đường sữa lactoza làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; bột sữa dùng làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; 
tinh dịch dùng để thụ tinh nhân tạo.  

 
Nhóm 06: Sắt và thép thô hoặc bán thành phẩm; kim loại thường, thô hoặc bán thành 
phẩm; quặng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; đồ ngũ kim nhỏ bằng kim loại cụ 
thể là khoá bằng kim loại không bao gồm khoá điện; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển 
được; tấm đế để chất hàng (pallet) bằng kim loại dùng trong xếp dỡ hàng hóa; sàn ray 
quay để chuyển hướng của đầu máy và toa xe lửa; ván khuôn bằng kim loại để đổ bê 
tông; buồng phun sơn bằng kim loại; két sắt; linh kiện ráp nối nhỏ bằng kim loại thường 
(đồ ngũ kim); bể chứa bằng kim loại; ròng rọc (puli truyền động) bằng kim loại (không 
dùng cho may); lò xo (đồ ngũ kim); van bằng kim loại (không phải là bộ phận máy); 
thùng để đóng hàng bằng kim loại; kết cấu khung kim loại để trồng hoặc trưng bày cây 
bên trong có thể vận chuyển được; chuồng chim bằng kim loại; cột mốc bằng kim loại 
không phát sáng; biển hiệu bằng kim loại cho đường giao thông, không phát sáng và 
không vận hành bằng cơ khí; ghi đường sắt; ống bao nối ống dẫn bằng kim loại; vòng 
đệm (mặt bích) bằng kim loại; chìa khoá; chốt then bằng kim loại; mỏ neo (không dùng 
trong đồng hồ và việc chế tạo đồng hồ); cọc neo tàu thuyền bằng kim loại; cái đe; lưới 
bằng sợi dây kim loại thường; dây cáp (dây chão) bằng kim loại thường không phải là dây 
dẫn điện; dây xích bằng kim loại dùng cho chó; hộp để đựng dụng cụ đồ nghề bằng kim 
loại; hộp để đựng tiền bằng kim loại; cái thang bằng kim loại; thẻ đề tên (thẻ nhận diện) 
và tấm biển gắn trên cửa ra vào bằng kim loại; hộp bằng kim loại lắp cố định trên tường 
dùng để đựng khăn lau cho phép lấy dần khăn lau ra; móc treo mũ bằng kim loại; hộp thư 
bằng kim loại; cái gạt bùn dính vào giày dép trước khi vào nhà (để trước cửa ra vào) bằng 
kim loại; biển để dán và đăng quảng cáo bằng kim loại; tác phẩm điêu khắc bằng kim 
loại; mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; khóa cài bằng kim loại thường để dùng 
cho xích vày dây bằng kim loại thường; đầu bịt bằng kim loại dùng cho gậy chống của 
người đi bộ; móc leo (móc vào giày để leo chống trơn trượt); quai móc bằng kim loại 
dùng để móc dây khi leo trèo (earabiners); móc leo núi bằng kim loại; cầu nhảy ở bể bơi 
bằng kim loại; đinh thúc ngựa (spurs); vòng đệm bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ để cắt cầm tay thao tác thủ công 
không dùng trong phẫu thuật; cái cuốc (dụng cụ cầm tay); cái thuổng (dụng cụ cầm tay); 
cái cào (dụng cụ cầm tay); dụng cụ bện tết dây (dụng cụ cầm tay); khuôn giày (dụng cụ 
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cầm tay của người làm giày); dao cạo râu chạy điện, tông đơ cắt tóc chạy điện dùng cho 
cá nhân; hộp đựng dao cạo, bộ cắt móng chân; dụng cụ cầm tay làm quăn lông mi; bộ 
đụng cụ cắt sửa móng tay cầm tay; cái cạo vảy cá ngừ khô (dụng cụ cầm tay); cái kẹp gắp 
đường; cái mở nắp hộp kim loại không chạy điện; cái kẹp quả hạch; thìa ăn; dụng cụ thái 
lát pho mát (không chạy điện); dụng cụ cắt bánh pizza (không chạy điện); dĩa ăn; bàn là 
(không chạy điện); dụng cụ để xâu chỉ qua lỗ kim; con dao cắt bằng tay dùng dưới nước; 
rìu dùng trên băng tuyết; xẻng xúc than cháy (dụng cụ cầm tay); cái cặp gắp than cháy; 
binh xịt thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dao trộn thuốc (sơn) màu; cái nhíp (cái kẹp); cái 
chày gỗ; bộ đồ ăn bao gồm dao ăn, thìa ăn và dĩa để ăn. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm bao gồm khay thí nghiệm, dụng cụ chưng cất, 
lò đốt, lò luyện dùng để làm thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ đo lường; thiết bị và dụng cụ 
điều chỉnh hay phân phối điện bao gồm tủ phân phối điện, cáp chia nhánh (điện), bộ cảm 
điện, bộ biến đổi điện, bộ điều chỉnh điện thế, máy biến thế điện; pin và ắc quy; dụng cụ 
đo điện hay từ tính bao gồm đồng hồ đo điện; dây điện và dây cáp điện; thiết bị và dụng 
cụ nhiếp ảnh bao gồm thiết bị sấy khô và làm bóng ảnh in, màn chiếu; thiết bị và dụng cụ 
điện ảnh bao gồm camera quay phim, thiết bị biên tập phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ 
quang học; kính mắt; kính quang học; kính lúp phóng đại; kính đeo mắt; thiết bị và dụng 
cụ cứu hộ dưới nước; thiết bị vâ dụng cụ thông tin liên lạc chạy điện bao gồm điện thoại, 
máy fax, máy phát sóng rađiô, máy phát sóng truyền hình, máy thu hình (TV), máy thu 
phát sóng rađiô cầm tay; băng đĩa đã được ghi ảnh chụp; mạch điện tử hay đĩa CD-ROM 
ghi sẵn chương trình chơi tự động; máy nhịp; thiết bị tạo ozon; máy điện phân; thiết bị trò 
chơi viđêô trong kinh doanh chỉ để dùng với máy thu hình; thiết bị trò chơi viđêô dùng 
trong gia đình chỉ để dùng với máy thu hình; mạch điện tử, đĩa CD-ROM và chương trình 
đã ghi sẵn dùng cho trò chơi viđêô xách tay; máy bán hàng tự động; thiết bị mô phỏng để 
đào tạo kỹ năng lái xe; bàn là điện; dụng cụ uốn quăn tóc chạy điện; còi điện; biển báo 
hình tam giác (cơ học hoặc phát quang) để báo xe cộ trên đường đang bị hỏng; biển tín 
hiệu giao thông phát sáng, cơ khí, hay điện tử; chuông báo cháy; chuông báo rò rỉ ga; 
thiết bị cảnh báo chống trộm; găng tay bảo hộ chống tai nạn; thiết bị dập lửa; van cấp 
nước trên đường phố để lắp vòi rồng cứu hỏa; miệng ống vòi rồng cứu hỏa; hệ thống tự 
động phun nước chống cháy; mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo hiểm; nút bịt bảo vệ tai khỏi tiếng 
ồn, nước, vật thể lạ; máy sao chụp tài liệu (máy photocopy).  

 
Nhóm 10: Núm vòng cho trẻ con ngậm trong thời kỳ mọc răng sữa; gối chườm nước đá 
dùng cho mục đích y tế; băng hỗ trợ (supportive) để tránh chấn thương cho cơ và xương; 
dây ruột mèo để khâu vết mổ; ống tiêm dùng cho mục đích y tế; núm vú cao su cho trẻ 
con bú; túi chườm nước đá dùng cho mục đích y tế; giá treo túi chườm nước đá dùng cho 
mục đích y tế; dụng cụ y tế để chăm sóc bệnh nhân; cái bảo vệ đầu ngón tay dùng cho 
mục đích y tế; dụng cụ tránh thai không phải là hóa chất; màng nhĩ nhân tạo dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng trong kinh doanh; thiết bị và dụng cụ y tế; 
thiết bị xoa bóp cơ thể; găng tay dùng cho mục đích y tế; bô đi tiểu cho bệnh nhân; chậu 
đi tiểu cho người bệnh; dụng cụ lấy ráy tai; núm vòng cho chó ngậm trong thời kỳ mọc 
răng.  

 
Nhóm 11: Bàn cầu vệ sinh làm sạch bằng nước (water closet); bồn tắm; thiết bị làm khô; 
thiết bị đun sôi nước và tạo hơi nước; thiết bị làm bay hơi nước; nồi chưng cất không dùng 
trong phòng thí nghiệm; thiết bị trao đổi nhiệt (không phải là bộ phận của máy móc); thiết 
bị khử trùng sữa; lò đốt, nung, luyện dùng trong công nghiệp; lò phản ứng hạt nhân; thiết 
bị làm khô thức ăn, cỏ ăn cho súc vật; nồi hơi (không phải là bộ phận của máy móc); thiết 
bị sưởi ấm và làm mát; thiết bị và máy làm đông lạnh; thiết bị làm khô đồ giặt chạy điện 
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dùng trong kinh doanh; thiết bị và máy điều hoà để làm ấm và/hoặc làm mát dùng trong 
thẩm mỹ viện và tiệm cắt tóc; thiết bị và bếp nấu nướng dùng nhiệt sử dụng trong kinh 
doanh; thiết bị làm khô bát đĩa dùng trong kinh doanh; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng 
trong kinh doanh; vòi nước (họng nước máy) ở đường phố; van điều chỉnh mức nước 
trong bể chứa; vòi nước cho đường ống dẫn nước; bể lọc (thiết bị làm sạch) nước bẩn; bể 
lọc (thiết bị làm sạch) nước thải; lò đốt rác; thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng 
mặt trời; thiết bị lọc (làm sạch) nước; đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị và dụng cụ 
làm nóng chạy điện dùng trong gia đình; vòng đệm của vòi nước; thiết bị làm nóng nước 
bằng ga; bếp nấu ăn không chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; bàn nấu nướng (thiết 
bị nấu nướng); bồn rửa mặt; tủ làm lạnh đồ ăn và đồ uống bằng đá ăn; thiết bị lọc (làm 
sạch) nước dùng trong gia đình; linh kiện nhỏ của bồn tắm; đèn lồng; đèn dùng khí ga; 
đèn dầu; ống thông phong cho đèn đầu; lồng ấp sưởi ấm giường ngủ; thiết bị sưởi ấm cá 
nhân bỏ túi; bình chườm nước nóng; nắp ngồi cho bàn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch; 
két nước của bàn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bàn cầu sau khi đi vệ sinh); bàn cầu 
vệ sinh; nắp ngồi cho bàn cầu vệ sinh dùng cho bàn cầu vệ sinh kiểu Nhật Bản.  

 
Nhóm 12: Băng vận tải hàng hoá bằng khoang chở hàng chạy theo cáp treo hay đường ray 
trên không; xe đầu kéo có động cơ; động cơ cho xe cộ trên bộ; trục xe cộ; khớp truyền 
động bánh răng cho xe cộ trên bộ; bộ đệm giảm chấn va chạm cho các toa tầu hỏa; lò xo 
giảm chấn dùng cho cho xe cộ; phanh cho xe cộ; cái dù để thả vật nặng từ trên không 
(paraehute); thiết bị chống trộm cho xe cộ; xe lăn dùng cho người tàn tật; động cơ điện 
cho xe cộ trên bộ; tàu thuỷ; đệm chắn giảm va chạm cho tàu thuỷ; ống khói cho tàu thuỷ; 
thân tàu thuỷ; mái chèo, chân vịt cho tàu thuỷ, cơ cấu lái cho tàu thuỷ; khung gỗ cho tàu 
thuỷ; cột buồm cho tàu thủy; xe chạy trên đệm không phí; phương tiện giao thông trên 
không; ghế tự bật trên máy bay dùng cho phi công khi nhảy dù; xe cộ chạy trên đường 
ray; giá chuyển hướng cho toa tàu đường sắt; đầu khớp để nối hai toa xe lửa với nhau (bộ 
phận của toa tàu hoả); vành bánh xe dường sắt; khoang vận chuyển bằng cáp treo; toa tàu 
làm lạnh (đường sắt); đầu máy và toa xe đường sắt; ô tô; túi khí (thiết bị an toàn cho ô tô); 
thùng và thân xe ô tô; xích dùng cho ô tô; khung gầm ô tô; mui xe ô tô; săm và lốp ô tô; 
màn cửa che nắng dùng cho ô tô; giảm xóc dùng cho ô tô; thùng lật của xe ô tô tải; xe đạp 
và xe máy; lốp không săm dùng cho xe đạp xe máy; săm và lốp xe đạp và xe máy; bánh 
xe đạp xe máy; kẹp căng nan hoa của bánh xe đạp, xe máy; chuông xe đạp; phanh xe đạp; 
xích xe đạp; khung xe đạp; ghi đông xe đạp; cái bơm xe đạp; vành xe đạp; yên xe đạp; 
nan hoa xe đạp; chân chống xe đạp; xe nôi trẻ con; xe xích lô; xe trượt tuyết; xe kéo tay 
hai bánh; xe hai bánh do động vật kéo; toa xe lửa; xe hai bánh được kéo bằng xe đạp; 
miếng cao su dính để vá săm xe. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý thô hoặc bán thành phẩm; vòng đeo chìa khóa (đồ kim hoàn rẻ 
tiền để đeo chìa khóa); hộp tráp nhỏ đựng đồ trang sức; đồ trang sức; khuy măng sét (đồ 
trang sức); đồ kim hoàn bao gồm eả đồ giả kim hoàn; đồ trang sức dùng cho giày làm 
bằng kim loại quý; đồng hồ; bùa (đồ trang sức, kim hoàn); đá quý; đồng hồ đeo tay; tác 
phẩm nghệ thuật làm bằng kim loại quý; hạt ngọc trai (đồ trang sức); kim cương (đồ trang 
sức); hợp kim của kim loại quý. 

 
Nhóm 16: Hồ (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hay gia đình; xi dùng để niêm 
phong; thanh chèn dòng cho máy in; chữ in; thiết bị in phơi (in lam) dùng cho văn phòng; 
máy in địa chỉ trên phong bì dùng trong văn phòng; băng mực để in; máy dán tem tự động 
cho sản phẩm đã được đóng thuế dùng cho văn phòng; cái dập ghim chạy điện dùng cho 
văn phòng; máy dán kín (niêm phong) dùng cho văn phòng; con dấu đóng lên tem thư để 
làm cho tem không còn giá trị sử dụng; dụng cụ để vẽ; máy đánh chữ; máy in rôneô (in 
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bằng giấy nến); máy hủy tài liệu dùng cho văn phòng; máy đóng dấu đã trả bưu phí; các 
con dấu mẫu dùng cho văn phòng; dụng cụ gọt bút chì chạy điện; bút lông để vẽ; tã lót trẻ 
em bằng giấy dùng một lần; đồ để đựng làm bằng giấy bao gồm hộp, túi, túi nhỏ, phong 
bì bằng giấy để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo để bọc thực phẩm; túi đựng rác bằng 
giấy hay bằng chất dẻo; mẫu để may quần áo; phấn vẽ của thợ may; cờ bằng giấy; khăn 
vệ sinh lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bằng giấy; 
khăn mùi soa bằng giấy; nhãn và thẻ để gắn, đeo lên hàng hóa bằng giấy hay bìa, không 
được mã hóa; khăn trải bàn ăn bằng giấy; giấy; văn phòng phẩm; ấn phẩm (sản phẩm của 
ngành in); tranh vẽ và bản viết tay bao gồm các tác phẩm viết chữ đẹp và những bức 
tranh; ảnh chụp; giá để ảnh chụp; dụng cụ gọt bút phấn; khăn trải bàn làm bằng giấy; cái 
gọt bút chì và phấn viết bằng tay. 

 
Nhóm 18: Linh kiện nhỏ bằng kim loại cho túi xách tay bao gồm khung túi xách tay, quai 
túi xách tay, biểu trưng bằng kim loại để gắn lên túi xách tay; đồ để đựng cụ thể là hộp, 
hòm, va li làm bằng da thuộc hoặc da chưa thuộc; quần áo cho vật nuôi; túi bao gồm túi 
xách tay, túi du lịch, túi đi học, túi đi chợ; ví để đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); ô; gậy chống; ba toong; tay cầm cho ba toong; đồ để cưỡi ngựa bao gồm roi da 
dây cương, yên cương và bàn để chân; da (thô hoặc bán thành phẩm) và giả da; vải da (da 
bán thành phẩm); ví phụ nữ; ví đàn ông.  

 
Nhóm 20: Đá bọt; hổ phách vàng; tấm đế để chất hàng (pallet) không làm bằng kim loại 
dùng trong xếp dỡ hàng hóa; tầng sáp có lỗ dùng cho tổ ong; ghế ngồi dùng trong thẩm 
mỹ viện; ghế cho thợ cắt tóc; van không bằng kim loại và không là bộ phận của máy móc; 
bể chứa không bằng kim loại hay được xây; côngtenơ để vận chuyển hàng không bằng 
kim loại; móc treo rèm; ray cho rèm; vòng treo rèm; thanh treo rèm; cái kẹp để giữ dây 
hoặc thanh ống bằng chất dẻo; cái chốt (ghim) không bằng kim loại; cái nêm (cái chêm) 
không bằng kim loại; đai ốc không bằng kim loại; đinh vít không bằng kim loại; đinh đầu 
bẹt (đinh mũ) không bằng kim loại; cái chốt không làm bằng kim loại; đinh tán (đinh 
rive) không bằng kim loại; bánh xe nhỏ cho đồ gỗ không làm bằng kim loại; khoá (không 
chạy điện) không bằng kim loại, cái nệm để ngồi và quỳ (cushion); gối; đệm giường; dây 
bện tết bằng rơm; côngtenơ làm bằng gỗ, tre, chất dẻo dùng để cất và vận chuyển hàng 
hóa; ống hút dùng để uống; khung thêu; thẻ đề tên (thẻ nhận diện) và tấm biển gắn trên 
cửa ra vào không làm bằng kim loại; cán cờ; quạt dùng cho cá nhân (không chạy điện); 
cọc cho thực vật hay cây cối; giường cho vật nuôi trong nhà; cũi chó, hộp làm tổ chim; 
thang bậc để trèo và trang bậc để trèo có thể gập gọn lại được không làm băng kim loại; 
hòm thư, không làm bằng kim loại hay được xây; móc treo mũ không làm bằng kim loại; 
rổ đi chợ không làm bằng kim loại; giá treo quần áo; hòm đựng dụng cụ bằng gỗ hay 
bằng chất dẻo; cái để khăn lau để có thể lấy dần khăn ra, được gắn cố định và không làm 
bằng kim loại; đồ gỗ nội thất (furniture); rèm che cửa sổ dùng trong nhà (đồ gỗ); rèm che 
cửa sổ dùng trong nhà bằng tre (đồ gỗ); rèm xâu từ hạt để trang trí; bình phong (đồ gỗ); 
bình phong gấp lại được (đồ gỗ); ghế dài (đồ gỗ); đồ vật để quảng cáo dùng bằng cách 
bơm hơi làm phồng lên; biển hiệu bằng gỗ hay chất dẻo; mẫu đồ ăn được làm bằng gỗ 
hay chất dẻo hay sáp hay cao sư, bình đựng tro hoả táng; cái nôi; khung có bánh xe để trẻ 
nhỏ tập đi (đỡ cho khỏi ngã); người ném (ma nơ canh); túi ngủ để đi cắm trại; khung 
tranh; bức tượng bằng thạch cao, chất dẻo, gỗ; dải ruy băng gỗ; bộ sưu tập cây dương xỉ là 
tác phẩm nghệ thuật được làm từ gỗ, sáp, thạch cao, hay chất dẻo; tre; vỏ tre; cây nho (tác 
phẩm nghệ thuật làm bâng gỗ hay chất dẻo hay sáp hay cao su; song, máy để làm hàng 
thủ công mỹ nghệ; sậy (vật liệu bện tết); lách (vật liệu làm đồ thủ công mỹ nghệ); dây 
bện tết bằng rơm lúa mỳ; nệm rơm; ngà (nanh) thô hoặc bán thành phẩm; phiến sừng ở 
hàm cá voi dạng thô hay bán thành phẩm; mai động vật giáp xác; sừng nhân tạo; ngà voi 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
536 

thô hoặc bán thành phẩm; sừng động vật; răng động vật được làm thành tác phẩm nghệ 
thuật; mai rùa; xương động vật được làm thành tác phẩm nghệ thuật; san hô; bàn ăn nhỏ 
(đồ gỗ); ghế trong phòng tắm; tấm bình phong làm bằng sậy (đồ gỗ); màn che trong nhà 
kiểu chớp lật; bộ đồ giường không bao gồm đồ khăn ga trải giường.  

 
Nhóm 21: Chỉ nha khoa; kính thô hoặc kính bán thành phẩm trù kính xây dựng; mảng ăn 
cho động vật nuôi; vòng đeo chân cho gia cầm; bàn chải để cọ bồn tắm; bàn chải để cọ 
thùng chứa và bình chứa; bàn chải để cọ vàng; bàn chải dùng cho kèn và sáo; bàn chải 
dùng trong công nghiệp; bàn chải dùng cho tàu thuyền; găng tay dùng cho mục đích gia 
dụng; đồ chứa bằng thủy tinh và gốm dùng cho mục đích gia dụng hay bếp nóc; nồi đun 
nấu; ấm pha cà phê không chạy điện và không làm bằng kim loại quý; ấm đun nước bằng 
sắt (không chạy điện); ấm đun nước (không chạy điện), bộ đồ ăn (không phải là dao, dĩa 
và thìa) không làm bằng kim loại quý; hộp giữ lạnh xách tay (không chạy điện); hộp đựng 
cơm dùng trong nhà hay bếp (không làm bằng kim loại quý); bình thủy tinh để bảo quản 
thực phẩm dùng trong nhà hay trong bếp; bình đựng nước uống khi đi đường; bình cách 
nhiệt; thùng đựng đá lạnh; cái đánh trứng không chạy điện dùng cho mục đích gia đình; 
cái lọc dùng cho mục đích gia đình không làm bằng kim loại quý; lọ đựng hạt tiêu không 
làm bằng kim loại quý; lọ đựng đường không làm bằng kim loại quý; lọ đựng muối có lỗ 
nhỏ để rắc lên thức ăn không làm bằng kim loại quý; cốc đựng trứng không làm bằng kim 
loại quý; giá đỡ giấy ăn và vòng đánh dấu khăn ăn của từng người trên bàn ăn không làm 
bằng kim loại quý; khay bưng bê dùng trong gia đình không làm bằng kim loại quý; lọ 
đựng tăm ăn không làm bằng kim loại quý; rổ để ráo nước không làm bằng kim loại quý 
dùng trong gia đình; bình lắc đồ uống bằng tay dùng trong gia đình; muôi để lấy cơm từ 
nồi ra bát; cối nghiền cà phê và cối xay hạt tiêu bằng tay; cái phễu dùng trong gia đình; 
cối giã bằng tay dùng trong gia đình không làm bằng kim loại quý; cái mở nắp chai; cái 
nạo củ cải (vật dụng dùng trong gia đình); muôi để múc bánh tạc; đũa ăn; hộp đựng đũa 
ăn không làm bằng kim loại quý; cái muôi (bộ đồ ăn); cái sàng (vật dụng gia đình); thớt 
dùng trong bếp; trục cán bột (dùng trong nhà) ; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); tăm ăn; 
dụng cụ ép trải cây để lấy nước không chạy điện và dùng cho mục đích gia đình; khuôn 
làm bánh quế không chạy điện; dụng cụ làm sạch bằng tay dùng cho mục đích gia đình; 
dụng cụ để giặt bao gồm bàn giặt, giá để phơi khô đồ sau khi giặt, giẻ để lau sàn nhà; bàn 
để đặt quần áo lên là; bình xịt nước khi là; giá để bàn là; giá đỡ muôi rán (dụng cụ bếp 
nóc); que để khuấy trộn nước tắm; gầu múc dùng trong nhà tắm; cái chụp làm tắt nến và 
giá đỡ nến không làm bằng kim loại quý; cái sàng xỉ than (dụng cụ dùng trong gia đình); 
thùng đựng than; vỉ đập ruồi; bẫy chuột; lọ cắm hoa; bình tưới nướe; chậu và bình để 
trồng hoa và cây bằng phương pháp trồng trong nước; đồ đựng thức ăn cho vật nuôi; bàn 
chải lông cho vật nuôi; lồng chim; bể nước cho chim tắm; bàn chải quần áo; chậu đựng 
nước tiểu dùng trong gia đình; giá đỡ giấy trong phòng vệ sinh; con lợn dùng để bỏ tiền 
tiết kiệm không làm bằng kim loại; hộp bằng kim loại để đựng và lấy khăn giấy ra từng 
chiếc một; dụng cụ để cởi giày cao cổ; dụng cụ chứa và cho phép lấy xà phòng ra từng ít 
một để tắm rửa; bình và chậu không làm bằng kim loại quý; bảng hiệu bằng sứ hay thủy 
tinh; lư Hương; dụng cụ để trang điểm; bàn chải dùng cho đồ đi chân; dụng cụ để xỏ giày; 
giẻ đánh bóng giày; dụng cụ đánh giày xách tay bao gồm bàn chải cho giày; khung giày 
(đặt trong giày để giữ dáng cho giày); lông cứng của lợn dùng làm bàn chải; kiềng ba 
chân (vật dụng để bàn); giẻ lau; dụng cụ làm nóng bình sữa không chạy điện; bể nuôi cá 
trong nhà; giẻ và giẻ lau bằng vải miếng, bộ đồ ăn được làm bằng kim loại quý, không 
bao gồm dao, dĩa và thìa; lọ đựng hạt tiêu được làm bằng kim loại quý; lọ đựng đường 
được làm bằng kim loại quý; lọ đựng muối để rắc vào thức ăn được làm bằng kim loại 
quý; cốc đựng trứng được làm bằng kim loại quý; giá đỡ giấy ăn được làm bằng kim loại 
quý; vòng đánh dấu khăn ăn của từng người trên bàn ăn được làm bằng kim loại quý; 
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khay bưng bê dùng trong gia đình được làm bằng kim loại quý; lọ đựng tăm bằng kim loại 
quý; cái chụp làm tắt nến và giá đỡ nến làm bằng kim loại quý; bình lọ để cắm hoa làm 
bằng kim loại quý; cốc làm bằng sứ, đất nung, thủy tinh để làm đồ lưu niệm; cái khiên 
nhỏ (cái mộc nhỏ) được làm bằng sứ, đất nung, thủy tinh để làm đồ lưu niệm; hộp đựng 
phấn trang điểm (trống rỗng). 

 
Nhóm 22: Vải nhựa (tarpaulins); buồm; sợi dệt; bông thô để làm quần áo; võng; túi bằng 
vải dệt để bao gói chăn và đệm; bông thô để làm bộ đồ giường; dải đai bằng sợi gai đầu; 
dây thừng không làm bằng kim loại; lưới; đồ chứa đựng bằng vải bao gồm túi bằng vải dệt 
để bao gói, túi bằng vải dệt dùng để đựng tất dệt kim khi giặt tất, túi đựng thư bằng vải 
dệt; đồ đựng bằng rơm bao gồm bao bì bọc chai bằng rơm; vỏ bọc chai bằng rơm; dây để 
buộc bằng cao su; mái che bằng vải dệt; lều (không dùng để cắm trại); chỉ vuốt nhựa; dây 
để leo trèo không bằng kim loại; lều để cắm trại; mùn cưa gỗ; bông gạo; phoi bào gỗ; rơm 
băm và trấu để nhồi đồ đạc hay để lót chai; lông bò đực; tóc người; lông gấu trúc Mỹ; 
lông lợn, không để làm bàn chải; lông ngựa; lông vũ để nhồi đồ đạc hay nhồi bộ đồ 
giường.  

 
Nhóm 24: Vải; vải làm tất hay vớ; vải nỉ (felt); vải không dệt; vải dầu dùng làm khăn trải 
bàn; vải hồ gôm không dùng cho văn phòng phẩm; vật liệu bằng chất dẻo để thay thế cho 
vải; vải cao su; vật liệu để lọc bằng vải dệt; sản phẩm gia dụng làm bằng vải cụ thể là 
khăn mặt bằng vải dệt, khăn tay bỏ tủi bằng vải dệt, khăn phủ đồ gỗ bằng vải dệt; màn 
ngủ chống muỗi; ga trải giường; khăn phủ giường; vỏ gối (áo gối); chăn giường không 
chạy điện và không dùng cho mục đích y tế; khăn ăn bằng vải dệt; rèm che trong nhà tắm 
bằng vải dệt hay bằng chất dẻo; cờ không làm bằng giấy; tấm phủ ghế ngồi bàn cầu vệ 
sinh bằng vải dệt; tấm phủ ghế ngôi bằng vải dệt; trướng (thảm trang trí) treo tường bằng 
vải dệt; rèm bằng vải dệt hay chất dẻo, dải bằng vải dệt chạy giữa mặt bàn để trang trí; 
rèm đày bằng vải dệt hay chất dẻo; vải liệm; rèm dùng cho các dịp nghi lễ bằng vải dệt 
hay chất dẻo; vải phủ bàn chơi bi-a; nhãn sản phẩm bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo kiểu phương tây; áo choàng ngoài; áo len dài tay; ảo sơ mi; quần áo 
ngủ; quần áo lót; bộ quần áo tắm; mũ đội khi tắm (để khỏi ướt đầu); quần áo kiểu Nhật 
Bản; tạp dề (trang phục); cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất ngắn; ghệt bao quanh chân 
từ dưới đầu gối đến mắt cá (trang phục); khăn quàng lông; khăn choàng phụ nữ; khăn 
quàng cổ; găng tay quần áo; tã trẻ em bằng vải dệt; cà vạt; khăn quàng cổ hình tam giác 
hay hình vuông; đồ đội đầu; khăn rằn in hoa văn sặc sỡ; tất giữ ấm cho mắt cá và ống 
chân (trang phục); khăn quàng quanh cổ để giữ ấm; mũ che tai (trang phục); mũ rộng 
trùm đầu và cổ; mũ và nón làm từ lá cây; mũ đội khi ngủ để giữ ấm cho đầu; mũ lưỡi trai; 
mũ; vòng nịt bít tất (giữ cho bít tất khỏi bị tụt khi đi); dây đeo bít tất (giữ cho bít tất khỏi 
bị tụt khi đi); dây đeo qua vai giữ cho quần không bị tụt; dải băng (trang phục); thắt lưng 
quần áo; giày; miếng đệm gót giày; đường diềm bao quanh mép của mũi giày (để khâu đế 
vào); các phụ kiện bằng sắt dùng cho giày cao cổ; guốc gỗ; dép xăng đan; dép lê; quần áo 
mặc trong lễ hội hóa trang; quần áo thể thao; giày thể thao. 

 
Nhóm 26: Kim khâu; khuy lỗ dùng cho quần áo; ruy băng là đồ kim chỉ; đăng ten (diềm 
xếp nếp); đồ thêu làm đăng ten; núm tua (quả tua); dây tết bằng lụa vải (braids), kim đan; 
hộp đựng đồ may vá; kim móc để thêu đan; cái đê để bảo vệ tay và đẩy kim khi khâu vá; 
cái đệm (nệm) để cắm kim khâu cho khỏi đau tay; hộp kim chỉ không làm bằng kim loại 
quý; dải băng rộng để giữ ống tay áo; huy hiệu để đeo không làm bằng kim loại quý; 
khoá cài (phụ tùng của quần áo); ghim cài (phụ tùng của quần áo), cái kẹp khăn quàng cổ; 
băng đeo tay; đồ trang trí cho quần áo; phụ kiện dùng cho tóc bao gồm ghim cài tóc, đồ 
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vật trang trí cho tóc, băng buộc tóc; khuy quần áo; hoa giả; râu giả; ria mép giả; dụng cụ 
cuộn tóc không chạy điện (không phải là dụng cụ cầm tay); vật trang trí cho giày (không 
làm bằng kim loại quý); lỗ xâu dây giày; dây buộc giày; linh kiện nhỏ cho giày bao gồm 
khoá kéo cho giày, cái móc cho giày, dây buộc giày, khoá cài cho giày; hộp kim chỉ làm 
bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn; trướng treo tường không làm bằng vải dệt; thảm trải sàn truyền 
thống của người Nhật (thảm tatami); thảm đặt trong nhà tắm; thảm cỏ nhân tạo; thảm để 
tập thể dục; giấy dán tường. 

 
Nhóm 28: Găng tay chơi bóng chày; găng tay chơi gôn; túi được thiết kế đặc biệt để trượt 
tuyết và lướt sóng trên ván; mồi nhân tạo dùng để câu cá; bóng bay dùng để chơi; bóng 
dùng cho trò chơi và trò thể thao; chuông dùng cho cây thông nô-en; đây đai lưng dùng 
trong môn thể thao cử tạ (dụng cụ thể thao); xe đạp cố định để luyện tập thể dục; thẻ bài 
chơi trò bingô; khối xây dựng (đồ chơi); trò chơi bảng; kẹo nổ (pháo dùng trong lễ giáng 
sinh); giá để cây thông nô en; cây thông nô en bằng chất liệu tổng hợp; đồ trang trí cho 
cây thông nô en trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo; thiết bị ném đĩa lên để tập bắn; búp bê; 
bầu sữa cho búp bê; lưỡi câu cá; đĩa bay (đồ chơi); túi đựng gậy đánh gôn (có hoặc không 
có bánh xe); giày trượt băng; giày trượt patanh; trò chơi xếp hình; trò chơi khăm; cái bảo 
vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); hòn bi dùng cho trò chơi và trò thể thao; đồ chơi di động 
được; lưới bắt bướm; bể bơi (đồ chơi); con rối; cần câu cá; con ky; trò chơi con ky; xe 
trượt tuyết (dụng cụ thể thao); câu trượt (đồ chơi); quả cầu tuyết (đồ chơi); giày đi tuyết; 
bong bóng xà phòng (đồ chơi); bóng làm đồ chơi; mặt nạ làm đồ chơi; đồ chơi; sáp dùng 
để bôi ván trượt tuyết.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); thực phẩm làm từ thịt đã 
được chế biến; thịt dầm trong bã rượu sakê; cá dầm trong bã rượu sakê; thịt băm bọc vụn 
bánh mỳ và rán kĩ (eroquette); xúc xích; thịt hộp; cá hộp; thịt giăm bông; thịt lợn muối 
xông khói; thịt khô; cá khô; xúc xích cá; patê cá hấp; thịt ngâm (dầm); cá ngâm (dầm); 
chả thịt xay; thịt viên; cá phi lê (cá thái lát); tảo biển và rong biển được bảo quản để nấu 
nướng; tảo biển và rong biển đã được nấu chín; tảo biển và rong biển khô; thạch gelatin 
thực phẩm làm từ tảo đỏ Nhật Bản; cá ngừ khô; đậu nành khô; lạc khô; đậu azuki khô; rau 
và trái cây khô, được bảo quản, ngâm dầm, đóng hộp; mút ướt đóng hộp; chất chiết từ rau 
để nấu ăn; bơ lạc; quả hạnh nghiền; măng tre dầm; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; 
trứng; trứng được bảo quản trong hộp hoặc được xông khói; các sản phẩm sữa; dầu ăn và 
mỡ ăn; chế phẩm để làm món ca ri, món hầm và súp thuộc nhóm này cụ thể là kem sữa 
trắng cô đặc đựng trong các gói nhỏ hay các tuýp bóp để làm món hầm, gói súp miso ăn 
liền của người Nhật Bản, gói súp ăn liền; đậu phụ rán kỹ; chất chiết ra từ đậu nành để làm 
súp; đậu phụ; đậu nành lên men; protein dùng làm thức ăn cho người; súp có mỳ của 
người Nhật Bản; xúc xích nóng (hotdogs). 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ 
gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và 
gia vị; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cà chua; tương đậu nành; giấm; nước xốt để 
trộn sa lát; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước xốt 
dùng cho thịt quay hoặc nướng; đường viên; đường tảng; đường; đường mạch nha 
(mantoza); mật ong; kẹo bột, nướe mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực 
phẩm; muối vừng (gia vị); muối để nấu ăn; vừng nghiền; muối trộn hạt cần tây làm gia vị; 
gia vị hóa học để nấu ăn; đồ gia vị; chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu 
thực phẩm); gạo; hạt yến mạch đã xay vỏ; hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì xay 
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dùng để làm thực phẩm; gluten dùng cho thực phẩm; thực phẩm được lâm từ ngũ cốc đã 
chế biến, cụ thể là mỳ sợi udon của người Nhật Bản (mỳ sợi to làm từ bột lúa mì), mỳ sợi 
làm từ bột kiều mạch, mỳ sợi kiểu của người Trung Quốc, bỏng ngô, bột yến mạch, vỏ 
bằng bột mì để làm nem rán và bánh bao, mỳ spaghetti kiểu ý, bánh bao ravioli, bánh 
ngọt làm từ bột gạo, mỳ ống macaroni, bánh ngọt chứa gluten làm từ bột mỳ, gạo khô; 
bánh bao; bánh xăng đuých; cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài 
và cá tươi thái lát ở trên); bánh hamburger, bánh pizza; thức ăn được đóng hộp lâ thực 
phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật 
Bản, bánh hamburger, bánh mì kẹp xúc xích nóng; bánh patê nhân thịt; bánh kẹo; bánh 
mỳ; bột làm bánh kẹo; bột làm đá lạnh thực phẩm; bột nhão hạnh nhân; bột men; gạo ủ 
mạch nha; men; bột nở; đá ăn và kem lạnh; chất dính kết dùng để làm kem lạnh; chế 
phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình; chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy 
bọt; sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng 
cho thực phẩm còn được gọi là kasu); bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum); tương đậu 
nành (gia vị); mạch nha dùng làm thức ăn cho người; bột nhão sôcôla; chế phẩm để làm 
món cà ri trong nhóm này cụ thể là gói bột cà ri khô và bột nhão cà ri cô đặc.  

 
Nhóm 31: Hạt kê; hạt vừng; hạt kiều mạch; ngô chế biến; hạt kê nhiệt đới bamyard; lúa 
mỳ; lúa mạch; yến mạch; cùi dừa khô; mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu; cây hoa 
bia; lie thô; lá cây cọ; cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm; tảo biển 
tươi dÓ tiêu dùng; động vật sống và cá sống (không để tiêu dùng); chim và bò sát (còn 
sống); con tằm; trứng để ấp; thức ăn cho động vật; mồi câu cá (còn sống); trái cây tươi; 
rau tươi; cây mía; củ cải đường; hạt giống; cây; cỏ tươi để trồng; cỏ tự nhiên tươi dùng 
cho mục đích làm vườn; hoa khô để trang trí; cây giồng; hoa tự nhiên; cây trồng trong 
chậu; vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật; vỏ cây thô.  

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước ép trái cây (đồ uống); nước ép rau (đồ uống); đồ 
uống làm từ nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông lại); chiết xuất từ cây 
hoa bia để làm bia.  

 
Nhóm 33: Rượu sakê; rượu tây bao gồm rượn uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca; rượu vang trái cây; rượu của người Trung quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc; rượu gạo của người Nhật; rượu vang mận; rượu vang thảo mộc của 
người Trung Quốc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có cồn không bao gồm bia; 
đồ uống chưng cất; rượu mạnh (đồ uống). 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; giấy cuốn thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc 
bao gồm hộp đựng thuốc lá và xì gà, đót thuốc lá và xì gà, đầu ngậm điếu thuốc lá và xì 
gà, bật lửa cho người hút, gạt tàn cho người hút thuốc, hộp diêm, giá để diêm, diêm. 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích khoa học (không 
dùng cho mục đích y học hay thú y); hóa chất dùng cho nông nghiệp và lâm nghiệp 
không bao gồm chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, chất diệt côn trùng, chất diệt 
ký kinh trùng; hồ dính và chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chế phẩm điều tiết 
sự tăng trưởng của thực vật; phân bón; men dùng cho đồ gốm; axít béo chất lượng cao; 
kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ; vật liệu nhiếp ảnh cụ thể là giấy đo độ sáng; giấy thử 
phản ứng; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); bột dùng cho mục đích công 
nghiệp; chất dẻo (dạng thô); bột gỗ làm giấy; bột giấy.    

 
Nhóm 03: Chế phầm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn không dùng 
trong quá trình sản xuất; chế phẩm tẩy gỉ; chất tẩy vết ố bẩn; chất làm mềm vải dùng để 
giặt; chất tẩy trắng dùng để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính dùng để gắn 
lông mi giả; chế phẩm làm nhẵn mặt vải (hồ vải); chế phẩm tẩy sơn; xi đánh giày; chế 
phẩm đánh bóng; xà phòng; kem đánh răng; mỹ phẩm; nước hoa; giấy nhám (giấy ráp); 
vải nhám (vải ráp); chất mài mòn (abrasives), đá bọt (pumice stone); giấy để đánh bóng; 
vải để đánh bóng; móng tay chân giả; lông mi giả; bông tẩy trang. 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn (lubricants); mỡ dùng cho giày; chế phẩm dùng để bảo quản da 
(dầu và mỡ); nhiên liệu; dầu công nghiệp; dầu và mỡ công nghiệp; sáp (vật liệu thô); bấc 
đèn; nến. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; giấy tẩm dầu dùng cho mục đích y tế; màng mỏng dược phẩm 
để bọc thuốc khi uống để không cảm thấy mùi vị của thuốc; gạc để băng bó; viên nhộng 
để chứa thuốc; miếng che mắt dùng cho mục đích y tế; miếng che tai dùng cho mục đích 
y tế; băng vệ sinh dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; nút bông vệ sinh dùng để thấm kinh 
nguyệt; giấy thấm dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; quần lót dung trong thời kỳ kinh 
nguyệt; bông để thấm hút; cao dán; băng để băng bó; tấm đệm ngực y tế cho phụ nữ trong 
thời kỳ cho con bú; vật liệu nha khoa bao gồm chất mài răng, xi măng hàn răng, sơn dùng 
cho răng, ma tít dùng cho răng; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; khăn tã vệ sinh 
dùng cho người mất khả năng kiềm chế; giấy bắt ruồi; giấy chống nhậy (côn trùng); 
đường sữa lactoza làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; bột sữa dùng làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; 
tinh dịch dùng để thụ tinh nhân tạo. 

 
Nhóm 06: Sắt và thép thô hoặc bán thành phẩm; kim loại thường, thô hoặc bán thành 
phẩm; quặng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; đồ ngũ kim nhỏ bằng kim loại cụ 
thể là khoá bằng kim loại không bao gồm khoá điện; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển 
được; tấm đế để chất hàng (pallet) bằng kim loại dùng trong xếp dỡ hàng hóa; sàn ray 
quay để chuyển hướng của đầu máy và toa xe lửa; ván khuôn bằng kim loại để đổ bê 
tông; buồng phun sơn bằng kim loại; két sắt; linh kiện ráp nối nhỏ bằng kim loại thường 
(đồ ngũ kim); bể chứa bằng kim loại; ròng rọc (puli truyền động) bằng kim loại (không 
dùng cho may); lò xo (đồ ngũ kim); van bằng kim loại (không phải là bộ phận máy); 
thùng để đóng hàng bằng kim loại; kết cấu khung kim loại để trồng hoặc trưng bày cây 
bên trong có thể vận chuyển được; chuồng chim bằng kim loại; cột mốc bằng kim loại 
không phát sáng; biển hiệu bằng kim loại cho đường giao thông, không phát sáng và 
không vận hành bằng cơ khí; ghi đường sắt; ống bao nối ống dẫn bằng kim loại; vòng 
đệm (mặt bích) bằng kim loại; chìa khoá; chốt then bằng kim loại; mỏ neo (không dùng 
trong đồng hồ và việc chế tạo đồng hồ); cọc neo tàu thuyền bằng kim loại; cái đe; lưới 
bằng sợi dây kim loại thường; dây cáp (dây chão) bằng kim loại thường không phải là dây 
dẫn điện; dây xích bằng kim loại dùng cho chó; hộp để đựng dụng cụ đồ nghề bằng kim 
loại; hộp để đựng tiền bằng kim loại; cái thang bằng kim loại; thẻ đề tên (thẻ nhận diện) 
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và tấm biển gắn trên cửa ra vào bằng kim loại; hộp bằng kim loại lắp cố định trên tường 
dùng để đựng khăn lau cho phép lấy dần khăn lau ra; móc treo mũ bằng kim loại; hộp thư 
bằng kim loại; cái gạt bùn dính vào giày dép trước khi vào nhà (để trước cửa ra vào) bằng 
kim loại; biển để dán và đăng quảng cáo bằng kim loại; tác phẩm điêu khắc bằng kim 
loại; mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; khóa cài bằng kim loại thường để dùng 
cho xích vày dây bằng kim loại thường; đầu bịt bằng kim loại dùng cho gậy chống của 
người đi bộ; móc leo (móc vào giày để leo chống trơn trượt); quai móc bằng kim loại 
dùng để móc dây khi leo trèo (earabiners); móc leo núi bằng kim loại; cầu nhảy ở bể bơi 
bằng kim loại; đinh thúc ngựa (spurs); vòng đệm bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ để cắt cầm tay thao tác thủ công 
không dùng trong phẫu thuật; cái cuốc (dụng cụ cầm tay); cái thuổng (dụng cụ cầm tay); 
cái cào (dụng cụ cầm tay); dụng cụ bện tết dây (dụng cụ cầm tay); khuôn giày (dụng cụ 
cầm tay của người làm giày); dao cạo râu chạy điện, tông đơ cắt tóc chạy điện dùng cho 
cá nhân; hộp đựng dao cạo, bộ cắt móng chân; dụng cụ cầm tay làm quăn lông mi; bộ 
đụng cụ cắt sửa móng tay cầm tay; cái cạo vảy cá ngừ khô (dụng cụ cầm tay); cái kẹp gắp 
đường; cái mở nắp hộp kim loại không chạy điện; cái kẹp quả hạch; thìa ăn; dụng cụ thái 
lát pho mát (không chạy điện); dụng cụ cắt bánh pizza (không chạy điện); dĩa ăn; bàn là 
(không chạy điện); dụng cụ để xâu chỉ qua lỗ kim; con dao cắt bằng tay dùng dưới nước; 
rìu dùng trên băng tuyết; xẻng xúc than cháy (dụng cụ cầm tay); cái cặp gắp than cháy; 
binh xịt thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dao trộn thuốc (sơn) màu; cái nhíp (cái kẹp); cái 
chày gỗ; bộ đồ ăn bao gồm dao ăn, thìa ăn và dĩa để ăn. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm bao gồm khay thí nghiệm, dụng cụ chưng cất, 
lò đốt, lò luyện dùng để làm thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ đo lường; thiết bị và dụng cụ 
điều chỉnh hay phân phối điện bao gồm tủ phân phối điện, cáp chia nhánh (điện), bộ cảm 
điện, bộ biến đổi điện, bộ điều chỉnh điện thế, máy biến thế điện; pin và ắc quy; dụng cụ 
đo điện hay từ tính bao gồm đồng hồ đo điện; dây điện và dây cáp điện; thiết bị và dụng 
cụ nhiếp ảnh bao gồm thiết bị sấy khô và làm bóng ảnh in, màn chiếu; thiết bị và dụng cụ 
điện ảnh bao gồm camera quay phim, thiết bị biên tập phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ 
quang học; kính mắt; kính quang học; kính lúp phóng đại; kính đeo mắt; thiết bị và dụng 
cụ cứu hộ dưới nước; thiết bị vâ dụng cụ thông tin liên lạc chạy điện bao gồm điện thoại, 
máy fax, máy phát sóng rađiô, máy phát sóng truyền hình, máy thu hình (TV), máy thu 
phát sóng rađiô cầm tay; băng đĩa đã được ghi ảnh chụp; mạch điện tử hay đĩa CD-ROM 
ghi sẵn chương trình chơi tự động; máy nhịp; thiết bị tạo ozon; máy điện phân; thiết bị trò 
chơi viđêô trong kinh doanh chỉ để dùng với máy thu hình; thiết bị trò chơi viđêô dùng 
trong gia đình chỉ để dùng với máy thu hình; mạch điện tử, đĩa CD-ROM và chương trình 
đã ghi sẵn dùng cho trò chơi viđêô xách tay; máy bán hàng tự động; thiết bị mô phỏng để 
đào tạo kỹ năng lái xe; bàn là điện; dụng cụ uốn quăn tóc chạy điện; còi điện; biển báo 
hình tam giác (cơ học hoặc phát quang) để báo xe cộ trên đường đang bị hỏng; biển tín 
hiệu giao thông phát sáng, cơ khí, hay điện tử; chuông báo cháy; chuông báo rò rỉ ga; 
thiết bị cảnh báo chống trộm; găng tay bảo hộ chống tai nạn; thiết bị dập lửa; van cấp 
nước trên đường phố để lắp vòi rồng cứu hỏa; miệng ống vòi rồng cứu hỏa; hệ thống tự 
động phun nước chống cháy; mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo hiểm; nút bịt bảo vệ tai khỏi tiếng 
ồn, nước, vật thể lạ; máy sao chụp tài liệu (máy photocopy).  

 
Nhóm 10: Núm vòng cho trẻ con ngậm trong thời kỳ mọc răng sữa; gối chườm nước đá 
dùng cho mục đích y tế; băng hỗ trợ (supportive) để tránh chấn thương cho cơ và xương; 
dây ruột mèo để khâu vết mổ; ống tiêm dùng cho mục đích y tế; núm vú cao su cho trẻ 
con bú; túi chườm nước đá dùng cho mục đích y tế; giá treo túi chườm nước đá dùng cho 
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mục đích y tế; dụng cụ y tế để chăm sóc bệnh nhân; cái bảo vệ đầu ngón tay dùng cho 
mục đích y tế; dụng cụ tránh thai không phải là hóa chất; màng nhĩ nhân tạo dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng trong kinh doanh; thiết bị và dụng cụ y tế; 
thiết bị xoa bóp cơ thể; găng tay dùng cho mục đích y tế; bô đi tiểu cho bệnh nhân; chậu 
đi tiểu cho người bệnh; dụng cụ lấy ráy tai; núm vòng cho chó ngậm trong thời kỳ mọc 
răng. 

 
Nhóm 11: Bàn cầu vệ sinh làm sạch bằng nước (water closet); bồn tắm; thiết bị làm khô; 
thiết bị đun sôi nước và tạo hơi nước; thiết bị làm bay hơi nước; nồi chưng cất không dùng 
trong phòng thí nghiệm; thiết bị trao đổi nhiệt (không phải là bộ phận của máy móc); thiết 
bị khử trùng sữa; lò đốt, nung, luyện dùng trong công nghiệp; lò phản ứng hạt nhân; thiết 
bị làm khô thức ăn, cỏ ăn cho súc vật; nồi hơi (không phải là bộ phận của máy móc); thiết 
bị sưởi ấm và làm mát; thiết bị và máy làm đông lạnh; thiết bị làm khô đồ giặt chạy điện 
dùng trong kinh doanh; thiết bị và máy điều hoà để làm ấm và/hoặc làm mát dùng trong 
thẩm mỹ viện và tiệm cắt tóc; thiết bị và bếp nấu nướng dùng nhiệt sử dụng trong kinh 
doanh; thiết bị làm khô bát đĩa dùng trong kinh doanh; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng 
trong kinh doanh; vòi nước (họng nước máy) ở đường phố; van điều chỉnh mức nước 
trong bể chứa; vòi nước cho đường ống dẫn nước; bể lọc (thiết bị làm sạch) nước bẩn; bể 
lọc (thiết bị làm sạch) nước thải; lò đốt rác; thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng 
mặt trời; thiết bị lọc (làm sạch) nước; đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị và dụng cụ 
làm nóng chạy điện dùng trong gia đình; vòng đệm của vòi nước; thiết bị làm nóng nước 
bằng ga; bếp nấu ăn không chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; bàn nấu nướng (thiết 
bị nấu nướng); bồn rửa mặt; tủ làm lạnh đồ ăn và đồ uống bằng đá ăn; thiết bị lọc (làm 
sạch) nước dùng trong gia đình; linh kiện nhỏ của bồn tắm; đèn lồng; đèn dùng khí ga; 
đèn dầu; ống thông phong cho đèn dầu; lồng ấp sưởi ấm giường ngủ; thiết bị sưởi ấm cá 
nhân bỏ túi; bình chườm nước nóng; nắp ngồi cho bàn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch; 
két nước của bàn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bàn cầu sau khi đi vệ sinh); bàn cầu 
vệ sinh; nắp ngồi cho bàn cầu vệ sinh dùng cho bàn cầu vệ sinh kiểu Nhật Bản.  

 
Nhóm 12: Băng vận tải hàng hoá bằng khoang chở hàng chạy theo cáp treo hay đường ray 
trên không; xe đầu kéo có động cơ; động cơ cho xe cộ trên bộ; trục xe cộ; khớp truyền 
động bánh răng cho xe cộ trên bộ; bộ đệm giảm chấn va chạm cho các toa tầu hỏa; lò xo 
giảm chấn dùng cho cho xe cộ; phanh cho xe cộ; cái dù để thả vật nặng từ trên không 
(paraehute); thiết bị chống trộm cho xe cộ; xe lăn dùng cho người tàn tật; động cơ điện 
cho xe cộ trên bộ; tàu thuỷ; đệm chắn giảm va chạm cho tàu thuỷ; ống khói cho tàu thuỷ; 
thân tàu thuỷ; mái chèo, chân vịt cho tàu thuỷ, cơ cấu lái cho tàu thuỷ; khung gỗ cho tàu 
thuỷ; cột buồm cho tàu thủy; xe chạy trên đệm không phí; phương tiện giao thông trên 
không; ghế tự bật trên máy bay dùng cho phi công khi nhảy dù; xe cộ chạy trên đường 
ray; giá chuyển hướng cho toa tàu đường sắt; đầu khớp để nối hai toa xe lửa với nhau (bộ 
phận của toa tàu hoả); vành bánh xe dường sắt; khoang vận chuyển bằng cáp treo; toa tàu 
làm lạnh (đường sắt); đầu máy và toa xe đường sắt; ô tô; túi khí (thiết bị an toàn cho ô tô); 
thùng và thân xe ô tô; xích dùng cho ô tô; khung gầm ô tô; mui xe ô tô; săm và lốp ô tô; 
màn cửa che nắng dùng cho ô tô; giảm xóc dùng cho ô tô; thùng lật của xe ô tô tải; xe đạp 
và xe máy; lốp không săm dùng cho xe đạp xe máy; săm và lốp xe đạp và xe máy; bánh 
xe đạp xe máy; kẹp căng nan hoa của bánh xe đạp, xe máy; chuông xe đạp; phanh xe đạp; 
xích xe đạp; khung xe đạp; ghi đông xe đạp; cái bơm xe đạp; vành xe đạp; yên xe đạp; 
nan hoa xe đạp; chân chống xe đạp; xe nôi trẻ con; xe xích lô; xe trượt tuyết; xe kéo tay 
hai bánh; xe hai bánh do động vật kéo; toa xe lửa; xe hai bánh được kéo bằng xe đạp; 
miếng cao su dính để vá săm xe. 
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Nhóm 14: Kim loại quý thô hoặc bán thành phẩm; vòng đeo chìa khóa (đồ kim hoàn rẻ 
tiền để đeo chìa khóa); hộp tráp nhỏ đựng đồ trang sức; đồ trang sức; khuy măng sét (đồ 
trang sức); đồ kim hoàn bao gồm eả đồ giả kim hoàn; đồ trang sức dùng cho giày làm 
bằng kim loại quý; đồng hồ; bùa (đồ trang sức, kim hoàn); đá quý; đồng hồ đeo tay; tác 
phẩm nghệ thuật làm bằng kim loại quý; hạt ngọc trai (đồ trang sức); kim cương (đồ trang 
sức); hợp kim của kim loại quý. 

 
Nhóm 16: Hồ (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hay gia đình; xi dùng để niêm 
phong; thanh chèn dòng cho máy in; chữ in; thiết bị in phơi (in lam) dùng cho văn phòng; 
máy in địa chỉ trên phong bì dùng trong văn phòng; băng mực để in; máy dán tem tự động 
cho sản phẩm đã được đóng thuế dùng cho văn phòng; cái dập ghim chạy điện dùng cho 
văn phòng; máy dán kín (niêm phong) dùng cho văn phòng; con dấu đóng lên tem thư để 
làm cho tem không còn giá trị sử dụng; dụng cụ để vẽ; máy đánh chữ; máy in rôneô (in 
bằng giấy nến); máy hủy tài liệu dùng cho văn phòng; máy đóng dấu đã trả bưu phí; các 
con dấu mẫu dùng cho văn phòng; dụng cụ gọt bút chì chạy điện; bút lông để vẽ; tã lót trẻ 
em bằng giấy dùng một lần; đồ để đựng làm bằng giấy bao gồm hộp, túi, túi nhỏ, phong 
bì bằng giấy để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo để bọc thực phẩm; túi đựng rác bằng 
giấy hay bằng chất dẻo; mẫu để may quần áo; phấn vẽ của thợ may; cờ bằng giấy; khăn 
vệ sinh lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bằng giấy; 
khăn mùi soa bằng giấy; nhãn và thẻ để gắn, đeo lên hàng hóa bằng giấy hay bìa, không 
được mã hóa; khăn trải bàn ăn bằng giấy; giấy; văn phòng phẩm; ấn phẩm (sản phẩm của 
ngành in); tranh vẽ và bản viết tay bao gồm các tác phẩm viết chữ đẹp và những bức 
tranh; ảnh chụp; giá để ảnh chụp; dụng cụ gọt bút phấn; khăn trải bàn làm bằng giấy; cái 
gọt bút chì và phấn viết bằng tay. 

 
Nhóm 18: Linh kiện nhỏ bằng kim loại cho túi xách tay bao gồm khung túi xách tay, quai 
túi xách tay, biểu trưng bằng kim loại để gắn lên túi xách tay; đồ để đựng cụ thể là hộp, 
hòm, va li làm bằng da thuộc hoặc da chưa thuộc; quần áo cho vật nuôi; túi bao gồm túi 
xách tay, túi du lịch, túi đi học, túi đi chợ; ví để đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); ô; gậy chống; ba toong; tay cầm cho ba toong; đồ để cưỡi ngựa bao gồm roi da 
dây cương, yên cương và bàn để chân; da (thô hoặc bán thành phẩm) và giả da; vải da (da 
bán thành phẩm); ví phụ nữ; ví đàn ông. 

 
Nhóm 20: Đá bọt; hổ phách vàng; tấm đế để chất hàng (pallet) không làm bằng kim loại 
dùng trong xếp dỡ hàng hóa; tầng sáp có lỗ dùng cho tổ ong; ghế ngồi dùng trong thẩm 
mỹ viện; ghế cho thợ cắt tóc; van không bằng kim loại và không là bộ phận của máy móc; 
bể chứa không bằng kim loại hay được xây; côngtenơ để vận chuyển hàng không bằng 
kim loại; móc treo rèm; ray cho rèm; vòng treo rèm; thanh treo rèm; cái kẹp để giữ dây 
hoặc thanh ống bằng chất dẻo; cái chốt (ghim) không bằng kim loại; cái nêm (cái chêm) 
không bằng kim loại; đai ốc không bằng kim loại; đinh vít không bằng kim loại; đinh đầu 
bẹt (đinh mũ) không bằng kim loại; cái chốt không làm bằng kim loại; đinh tán (đinh 
rive) không bằng kim loại; bánh xe nhỏ cho đồ gỗ không làm bằng kim loại; khoá (không 
chạy điện) không bằng kim loại, cái nệm để ngồi và quỳ (cushion); gối; đệm giường; dây 
bện tết bằng rơm; côngtenơ làm bằng gỗ, tre, chất dẻo dùng để cất và vận chuyển hàng 
hóa; ống hút dùng để uống; khung thêu; thẻ đề tên (thẻ nhận diện) và tấm biển gắn trên 
cửa ra vào không làm bằng kim loại; cán cờ; quạt dùng cho cá nhân (không chạy điện); 
cọc cho thực vật hay cây cối; giường cho vật nuôi trong nhà; cũi chó, hộp làm tổ chim; 
thang bậc để trèo và trang bậc để trèo có thể gập gọn lại được không làm băng kim loại; 
hòm thư, không làm bằng kim loại hay được xây; móc treo mũ không làm bằng kim loại; 
rổ đi chợ không làm bằng kim loại; giá treo quần áo; hòm đựng dụng cụ bằng gỗ hay 
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bằng chất dẻo; cái để khăn lau để có thể lấy dần khăn ra, được gắn cố định và không làm 
bằng kim loại; đồ gỗ nội thất (furniture); rèm che cửa sổ dùng trong nhà (đồ gỗ); rèm che 
cửa sổ dùng trong nhà bằng tre (đồ gỗ); rèm xâu từ hạt để trang trí; bình phong (đồ gỗ); 
bình phong gấp lại được (đồ gỗ); ghế dài (đồ gỗ); đồ vật để quảng cáo dùng bằng cách 
bơm hơi làm phồng lên; biển hiệu bằng gỗ hay chất dẻo; mẫu đồ ăn được làm bằng gỗ 
hay chất dẻo hay sáp hay cao sư, bình đựng tro hoả táng; cái nôi; khung có bánh xe để trẻ 
nhỏ tập đi (đỡ cho khỏi ngã); người ném (ma nơ canh); túi ngủ để đi cắm trại; khung 
tranh; bức tượng bằng thạch cao, chất dẻo, gỗ; dải ruy băng gỗ; bộ sưu tập cây dương xỉ là 
tác phẩm nghệ thuật được làm từ gỗ, sáp, thạch cao, hay chất dẻo; tre; vỏ tre; cây nho (tác 
phẩm nghệ thuật làm bâng gỗ hay chất dẻo hay sáp hay cao su; song, máy để làm hàng 
thủ công mỹ nghệ; sậy (vật liệu bện tết); lách (vật liệu làm đồ thủ công mỹ nghệ); dây 
bện tết bằng rơm lúa mỳ; nệm rơm; ngà (nanh) thô hoặc bán thành phẩm; phiến sừng ở 
hàm cá voi dạng thô hay bán thành phẩm; mai động vật giáp xác; sừng nhân tạo; ngà voi 
thô hoặc bán thành phẩm; sừng động vật; răng động vật được làm thành tác phẩm nghệ 
thuật; mai rùa; xương động vật được làm thành tác phẩm nghệ thuật; san hô; bàn ăn nhỏ 
(đồ gỗ); ghế trong phòng tắm; tấm bình phong làm bằng sậy (đồ gỗ); màn che trong nhà 
kiểu chớp lật; bộ đồ giường không bao gồm đồ khăn ga trải giường.  

 
Nhóm 21: Chỉ nha khoa; kính thô hoặc kính bán thành phẩm trù kính xây dựng; mảng ăn 
cho động vật nuôi; vòng đeo chân cho gia cầm; bàn chải để cọ bồn tắm; bàn chải để cọ 
thùng chứa và bình chứa; bàn chải để cọ vàng; bàn chải dùng cho kèn và sáo; bàn chải 
dùng trong công nghiệp; bàn chải dùng cho tàu thuyền; găng tay dùng cho mục đích gia 
dụng; đồ chứa bằng thủy tinh và gốm dùng cho mục đích gia dụng hay bếp nóc; nồi đun 
nấu; ấm pha cà phê không chạy điện và không làm bằng kim loại quý; ấm đun nước bằng 
sắt (không chạy điện); ấm đun nước (không chạy điện), bộ đồ ăn (không phải là dao, dĩa 
và thìa) không làm bằng kim loại quý; hộp giữ lạnh xách tay (không chạy điện); hộp đựng 
cơm dùng trong nhà hay bếp (không làm bằng kim loại quý); bình thủy tinh để bảo quản 
thực phẩm dùng trong nhà hay trong bếp; bình đựng nước uống khi đi đường; bình cách 
nhiệt; thùng đựng đá lạnh; cái đánh trứng không chạy điện dùng cho mục đích gia đình; 
cái lọc dùng cho mục đích gia đình không làm bằng kim loại quý; lọ đựng hạt tiêu không 
làm bằng kim loại quý; lọ đựng đường không làm bằng kim loại quý; lọ đựng muối có lỗ 
nhỏ để rắc lên thức ăn không làm bằng kim loại quý; cốc đựng trứng không làm bằng kim 
loại quý; giá đỡ giấy ăn và vòng đánh dấu khăn ăn của từng người trên bàn ăn không làm 
bằng kim loại quý; khay bưng bê dùng trong gia đình không làm bằng kim loại quý; lọ 
đựng tăm ăn không làm bằng kim loại quý; rổ để ráo nước không làm bằng kim loại quý 
dùng trong gia đình; bình lắc đồ uống bằng tay dùng trong gia đình; muôi để lấy cơm từ 
nồi ra bát; cối nghiền cà phê và cối xay hạt tiêu bằng tay; cái phễu dùng trong gia đình; 
cối giã bằng tay dùng trong gia đình không làm bằng kim loại quý; cái mở nắp chai; cái 
nạo củ cải (vật dụng dùng trong gia đình); muôi để múc bánh tạc; đũa ăn; hộp đựng đũa 
ăn không làm bằng kim loại quý; cái muôi (bộ đồ ăn); cái sàng (vật dụng gia đình); thớt 
dùng trong bếp; trục cán bột (dùng trong nhà) ; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); tăm ăn; 
dụng cụ ép trải cây để lấy nước không chạy điện và dùng cho mục đích gia đình; khuôn 
làm bánh quế không chạy điện; dụng cụ làm sạch bằng tay dùng cho mục đích gia đình; 
dụng cụ để giặt bao gồm bàn giặt, giá để phơi khô đồ sau khi giặt, giẻ để lau sàn nhà; bàn 
để đặt quần áo lên là; bình xịt nước khi là; giá để bàn là; giá đỡ muôi rán (dụng cụ bếp 
nóc); que để khuấy trộn nước tắm; gầu múc dùng trong nhà tắm; cái chụp làm tắt nến và 
giá đỡ nến không làm bằng kim loại quý; cái sàng xỉ than (dụng cụ dùng trong gia đình); 
thùng đựng than; vỉ đập ruồi; bẫy chuột; lọ cắm hoa; bình tưới nước; chậu và bình để 
trồng hoa và cây bằng phương pháp trồng trong nước; đồ đựng thức ăn cho vật nuôi; bàn 
chải lông cho vật nuôi; lồng chim; bể nước cho chim tắm; bàn chải quần áo; chậu đựng 
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nước tiểu dùng trong gia đình; giá đỡ giấy trong phòng vệ sinh; con lợn dùng để bỏ tiền 
tiết kiệm không làm bằng kim loại; hộp bằng kim loại để đựng và lấy khăn giấy ra từng 
chiếc một; dụng cụ để cởi giày cao cổ; dụng cụ chứa và cho phép lấy xà phòng ra từng ít 
một để tắm rửa; bình và chậu không làm bằng kim loại quý; bảng hiệu bằng sứ hay thủy 
tinh; lư hương; dụng cụ để trang điểm; bàn chải dùng cho đồ đi chân; dụng cụ để xỏ giày; 
giẻ đánh bóng giày; dụng cụ đánh giày xách tay bao gồm bàn chải cho giày; khung giày 
(đặt trong giày để giữ dáng cho giày); lông cứng của lợn dùng làm bàn chải; kiềng ba 
chân (vật dụng để bàn); giẻ lau; dụng cụ làm nóng bình sữa không chạy điện; bể nuôi cá 
trong nhà; giẻ và giẻ lau bằng vải miếng, bộ đồ ăn được làm bằng kim loại quý, không 
bao gồm dao, dĩa và thìa; lọ đựng hạt tiêu được làm bằng kim loại quý; lọ đựng đường 
được làm bằng kim loại quý; lọ đựng muối để rắc vào thức ăn được làm bằng kim loại 
quý; cốc đựng trứng được làm bằng kim loại quý; giá đỡ giấy ăn được làm bằng kim loại 
quý; vòng đánh dấu khăn ăn của từng người trên bàn ăn được làm bằng kim loại quý; 
khay bưng bê dùng trong gia đình được làm bằng kim loại quý; lọ đựng tăm bằng kim loại 
quý; cái chụp làm tắt nến và giá đỡ nến làm bằng kim loại quý; bình lọ để cắm hoa làm 
bằng kim loại quý; cốc làm bằng sứ, đất nung, thủy tinh để làm đồ lưu niệm; cái khiên 
nhỏ (cái mộc nhỏ) được làm bằng sứ, đất nung, thủy tinh để làm đồ lưu niệm; hộp đựng 
phấn trang điểm (trống rỗng). 

 
Nhóm 22: Vải nhựa (tarpaulins); buồm; sợi dệt; bông thô để làm quần áo; võng; túi bằng 
vải dệt để bao gói chăn và đệm; bông thô để làm bộ đồ giường; dải đai bằng sợi gai đầu; 
dây thừng không làm bằng kim loại; lưới; đồ chứa đựng bằng vải bao gồm túi bằng vải dệt 
để bao gói, túi bằng vải dệt dùng để đựng tất dệt kim khi giặt tất, túi đựng thư bằng vải 
dệt; đồ đựng bằng rơm bao gồm bao bì bọc chai bằng rơm; vỏ bọc chai bằng rơm; dây để 
buộc bằng cao su; mái che bằng vải dệt; lều (không dùng để cắm trại); chỉ vuốt nhựa; dây 
để leo trèo không bằng kim loại; lều để cắm trại; mùn cưa gỗ; bông gạo; phoi bào gỗ; rơm 
băm và trấu để nhồi đồ đạc hay để lót chai; lông bò đực; tóc người; lông gấu trúc Mỹ; 
lông lợn, không để làm bàn chải; lông ngựa; lông vũ để nhồi đồ đạc hay nhồi bộ đồ 
giường. 

 
Nhóm 24: Vải; vải làm tất hay vớ; vải nỉ (felt); vải không dệt; vải dầu dùng làm khăn trải 
bàn; vải hồ gôm không dùng cho văn phòng phẩm; vật liệu bằng chất dẻo để thay thế cho 
vải; vải cao su; vật liệu để lọc bằng vải dệt; sản phẩm gia dụng làm bằng vải cụ thể là 
khăn mặt bằng vải dệt, khăn tay bỏ tủi bằng vải dệt, khăn phủ đồ gỗ bằng vải dệt; màn 
ngủ chống muỗi; ga trải giường; khăn phủ giường; vỏ gối (áo gối); chăn giường không 
chạy điện và không dùng cho mục đích y tế; khăn ăn bằng vải dệt; rèm che trong nhà tắm 
bằng vải dệt hay bằng chất dẻo; cờ không làm bằng giấy; tấm phủ ghế ngồi bàn cầu vệ 
sinh bằng vải dệt; tấm phủ ghế ngôi bằng vải dệt; trướng (thảm trang trí) treo tường bằng 
vải dệt; rèm bằng vải dệt hay chất dẻo, dải bằng vải dệt chạy giữa mặt bàn để trang trí; 
rèm đày bằng vải dệt hay chất dẻo; vải liệm; rèm dùng cho các dịp nghi lễ bằng vải dệt 
hay chất dẻo; vải phủ bàn chơi bi-a; nhãn sản phẩm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo kiểu phương tây; áo choàng ngoài; áo len dài tay; ảo sơ mi; quần áo 
ngủ; quần áo lót; bộ quần áo tắm; mũ đội khi tắm (để khỏi ướt đầu); quần áo kiểu Nhật 
Bản; tạp dề (trang phục); cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất ngắn; ghệt bao quanh chân 
từ dưới đầu gối đến mắt cá (trang phục); khăn quàng lông; khăn choàng phụ nữ; khăn 
quàng cổ; găng tay quần áo; tã trẻ em bằng vải dệt; cà vạt; khăn quàng cổ hình tam giác 
hay hình vuông; đồ đội đầu; khăn rằn in hoa văn sặc sỡ; tất giữ ấm cho mắt cá và ống 
chân (trang phục); khăn quàng quanh cổ để giữ ấm; mũ che tai (trang phục); mũ rộng 
trùm đầu và cổ; mũ và nón làm từ lá cây; mũ đội khi ngủ để giữ ấm cho đầu; mũ lưỡi trai; 
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mũ; vòng nịt bít tất (giữ cho bít tất khỏi bị tụt khi đi); dây đeo bít tất (giữ cho bít tất khỏi 
bị tụt khi đi); dây đeo qua vai giữ cho quần không bị tụt; dải băng (trang phục); thắt lưng 
quần áo; giày; miếng đệm gót giày; đường diềm bao quanh mép của mũi giày (để khâu đế 
vào); các phụ kiện bằng sắt dùng cho giày cao cổ; guốc gỗ; dép xăng đan; dép lê; quần áo 
mặc trong lễ hội hóa trang; quần áo thể thao; giày thể thao. 

 
Nhóm 26: Kim khâu; khuy lỗ dùng cho quần áo; ruy băng là đồ kim chỉ; đăng ten (diềm 
xếp nếp); đồ thêu làm đăng ten; núm tua (quả tua); dây tết bằng lụa vải (braids), kim đan; 
hộp đựng đồ may vá; kim móc để thêu đan; cái đê để bảo vệ tay và đẩy kim khi khâu vá; 
cái đệm (nệm) để cắm kim khâu cho khỏi đau tay; hộp kim chỉ không làm bằng kim loại 
quý; dải băng rộng để giữ ống tay áo; huy hiệu để đeo không làm bằng kim loại quý; 
khoá cài (phụ tùng của quần áo); ghim cài (phụ tùng của quần áo), cái kẹp khăn quàng cổ; 
băng đeo tay; đồ trang trí cho quần áo; phụ kiện dùng cho tóc bao gồm ghim cài tóc, đồ 
vật trang trí cho tóc, băng buộc tóc; khuy quần áo; hoa giả; râu giả; ria mép giả; dụng cụ 
cuộn tóc không chạy điện (không phải là dụng cụ cầm tay); vật trang trí cho giày (không 
làm bằng kim loại quý); lỗ xâu dây giày; dây buộc giày; linh kiện nhỏ cho giày bao gồm 
khoá kéo cho giày, cái móc cho giày, dây buộc giày, khoá cài cho giày; hộp kim chỉ làm 
bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn; trướng treo tường không làm bằng vải dệt; thảm trải sàn truyền 
thống của người Nhật (thảm tatami); thảm đặt trong nhà tắm; thảm cỏ nhân tạo; thảm để 
tập thể dục; giấy dán tường. 

 
Nhóm 28: Găng tay chơi bóng chày; găng tay chơi gôn; túi được thiết kế đặc biệt để trượt 
tuyết và lướt sóng trên ván; mồi nhân tạo dùng để câu cá; bóng bay dùng để chơi; bóng 
dùng cho trò chơi và trò thể thao; chuông dùng cho cây thông nô-en; đây đai lưng dùng 
trong môn thể thao cử tạ (dụng cụ thể thao); xe đạp cố định để luyện tập thể dục; thẻ bài 
chơi trò bingô; khối xây dựng (đồ chơi); trò chơi bảng; kẹo nổ (pháo dùng trong lễ giáng 
sinh); giá để cây thông nô en; cây thông nô en bằng chất liệu tổng hợp; đồ trang trí cho 
cây thông nô en trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo; thiết bị ném đĩa lên để tập bắn; búp bê; 
bầu sữa cho búp bê; lưỡi câu cá; đĩa bay (đồ chơi); túi đựng gậy đánh gôn (có hoặc không 
có bánh xe); giày trượt băng; giày trượt patanh; trò chơi xếp hình; trò chơi khăm; cái bảo 
vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); hòn bi dùng cho trò chơi và trò thể thao; đồ chơi di động 
được; lưới bắt bướm; bể bơi (đồ chơi); con rối; cần câu cá; con ky; trò chơi con ky; xe 
trượt tuyết (dụng cụ thể thao); câu trượt (đồ chơi); quả cầu tuyết (đồ chơi); giày đi tuyết; 
bong bóng xà phòng (đồ chơi); bóng làm đồ chơi; mặt nạ làm đồ chơi; đồ chơi; sáp dùng 
để bôi ván trượt tuyết. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); thực phẩm làm từ thịt đã 
được chế biến; thịt dầm trong bã rượu sakê; cá dầm trong bã rượu sakê; thịt băm bọc vụn 
bánh mỳ và rán kĩ (eroquette); xúc xích; thịt hộp; cá hộp; thịt giăm bông; thịt lợn muối 
xông khói; thịt khô; cá khô; xúc xích cá; patê cá hấp; thịt ngâm (dầm); cá ngâm (dầm); 
chả thịt xay; thịt viên; cá phi lê (cá thái lát); tảo biển và rong biển được bảo quản để nấu 
nướng; tảo biển và rong biển đã được nấu chín; tảo biển và rong biển khô; thạch gelatin 
thực phẩm làm từ tảo đỏ Nhật Bản; cá ngừ khô; đậu nành khô; lạc khô; đậu azuki khô; rau 
và trái cây khô, được bảo quản, ngâm dầm, đóng hộp; mút ướt đóng hộp; chất chiết từ rau 
để nấu ăn; bơ lạc; quả hạnh nghiền; măng tre dầm; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; 
trứng; trứng được bảo quản trong hộp hoặc được xông khói; các sản phẩm sữa; dầu ăn và 
mỡ ăn; chế phẩm để làm món ca ri, món hầm và súp thuộc nhóm này cụ thể là kem sữa 
trắng cô đặc đựng trong các gói nhỏ hay các tuýp bóp để làm món hầm, gói súp miso ăn 
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liền của người Nhật Bản, gói súp ăn liền; đậu phụ rán kỹ; chất chiết ra từ đậu nành để làm 
súp; đậu phụ; đậu nành lên men; protein dùng làm thức ăn cho người; súp có mỳ của 
người Nhật Bản; xúc xích nóng (hotdogs). 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ 
gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và 
gia vị; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cà chua; tương đậu nành; giấm; nước xốt để 
trộn sa lát; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước xốt 
dùng cho thịt quay hoặc nướng; đường viên; đường tảng; đường; đường mạch nha 
(mantoza); mật ong; kẹo bột, nướe mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực 
phẩm; muối vừng (gia vị); muối để nấu ăn; vừng nghiền; muối trộn hạt cần tây làm gia vị; 
gia vị hóa học để nấu ăn; đồ gia vị; chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu 
thực phẩm); gạo; hạt yến mạch đã xay vỏ; hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì xay 
dùng để làm thực phẩm; gluten dùng cho thực phẩm; thực phẩm được lâm từ ngũ cốc đã 
chế biến, cụ thể là mỳ sợi udon của người Nhật Bản (mỳ sợi to làm từ bột lúa mì), mỳ sợi 
làm từ bột kiều mạch, mỳ sợi kiểu của người Trung Quốc, bỏng ngô, bột yến mạch, vỏ 
bằng bột mì để làm nem rán và bánh bao, mỳ spaghetti kiểu ý, bánh bao ravioli, bánh 
ngọt làm từ bột gạo, mỳ ống macaroni, bánh ngọt chứa gluten làm từ bột mỳ, gạo khô; 
bánh bao; bánh xăng đuých; cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài 
và cá tươi thái lát ở trên); bánh hamburger, bánh pizza; thức ăn được đóng hộp lâ thực 
phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật 
Bản, bánh hamburger, bánh mì kẹp xúc xích nóng; bánh patê nhân thịt; bánh kẹo; bánh 
mỳ; bột làm bánh kẹo; bột làm đá lạnh thực phẩm; bột nhão hạnh nhân; bột men; gạo ủ 
mạch nha; men; bột nở; đá ăn và kem lạnh; chất dính kết dùng để làm kem lạnh; chế 
phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình; chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy 
bọt; sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng 
cho thực phẩm còn được gọi là kasu); bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum); tương đậu 
nành (gia vị); mạch nha dùng làm thức ăn cho người; bột nhão sôcôla; chế phẩm để làm 
món cà ri trong nhóm này cụ thể là gói bột cà ri khô và bột nhão cà ri cô đặc. 

 
Nhóm 31: Hạt kê; hạt vừng; hạt kiều mạch; ngô chưa chế biến; hạt kê nhiệt đới bamyard; 
lúa mỳ; lúa mạch; yến mạch; cùi dừa khô; mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu; cây 
hoa bia; lie thô; lá cây cọ; cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm; tảo biển 
tươi dÓ tiêu dùng; động vật sống và cá sống (không để tiêu dùng); chim và bò sát (còn 
sống); con tằm; trứng để ấp; thức ăn cho động vật; mồi câu cá (còn sống); trái cây tươi; 
rau tươi; cây mía; củ cải đường; hạt giống; cây; cỏ tươi để trồng; cỏ tự nhiên tươi dùng 
cho mục đích làm vườn; hoa khô để trang trí; cây giồng; hoa tự nhiên; cây trồng trong 
chậu; vòng hoa tự nhiên, prôtêin dùng cho động vật; vỏ cây thô. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước ép trái cây (đồ uống); nước ép rau (đồ uống); đồ 
uống làm từ nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông lại); chiết xuất từ cây 
hoa bia để làm bia. 

 
Nhóm 33: Rượu sakê; rượu tây bao gồm rượn uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca; rượu vang trái cây; rượu của người Trung quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc; rượu gạo của người Nhật; rượu vang mận; rượu vang thảo mộc của 
người Trung Quốc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có cồn không bao gồm bia; 
đồ uống chưng cất; rượu mạnh (đồ uống). 
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Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; giấy cuốn thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc 
bao gồm hộp đựng thuốc lá và xì gà, đót thuốc lá và xì gà, đầu ngậm điếu thuốc lá và xì 
gà, bật lửa cho người hút, gạt tàn cho người hút thuốc, hộp diêm, giá để diêm, diêm. 

 
 

(210) 4-2011-08522 (220) 06.05.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, trắng
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

trực tuyến Việt Nam  (VN) 
Số 40, khu 45 căn hộ, dốc 462, đường 
Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua bán trực tuyến 

các sản phẩm bao gồm: thiết bị và linh kiện điện, điện tử, viễn thông, cụ thể là: dây điện, 
cáp điện, đèn điện, máy phát điện, ti vi, lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, quạt điện, 
bình đun nước chạy điện, bình nóng lạnh, đầu máy CD, VCD, DVD, MP3, máy thu phát 
tín hiệu, âm li, micro, máy tính, thiết bị văn phòng và phụ kiện, phần mềm máy tính, ô tô, 
xe máy, xe đạp, tàu, thuyền, máy bay và linh kiện thay thế, máy móc, thiết bị công 
nghiệp, cụ thể là: máy khoan, máy cắt gọt, máy bào, máy nâng hạ, máy phun sơn, máy 
trộn bê tông, đồ gia dụng, cụ thể là: chén, bát, thìa, dĩa, dao, cốc, bàn chải, chổi lau nhà, 
đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, quần áo, giầy, dép thời trang các loại, điện thoại, sim số, 
trang thiết bị nội ngoại thất, vật liệu xây dựng, mỹ phẩm, thiết bị y tế, sách báo, tạp chí. 

 
 

(210) 4-2011-08523 (220) 06.05.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, trắng
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

trực tuyến Việt Nam  (VN) 
Số 40, khu 45 căn hộ, dốc 462, đường 
Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua bán trực tuyến 

các sản phẩm bao gồm: thiết bị và linh kiện điện, điện tử, viễn thông, cụ thể là: dây điện, 
cáp điện, đèn điện, máy phát điện, ti vi, lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, quạt điện, 
bình đun nước chạy điện, bình nóng lạnh, đầu máy CD, VCD, DVD, MP3, máy thu phát 
tín hiệu, âm li, micro, máy tính, thiết bị văn phòng và phụ kiện, phần mềm máy tính, ô tô, 
xe máy, xe đạp, tàu, thuyền, máy bay và linh kiện thay thế, máy móc, thiết bị công 
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nghiệp, cụ thể là: máy khoan, máy cắt gọt, máy bào, máy nâng hạ, máy phun sơn, máy 
trộn bê tông, đồ gia dụng, cụ thể là: chén, bát, thìa, dĩa, dao, cốc, bàn chải, chổi lau nhà, 
đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, quần áo, giầy, dép thời trang các loại, điện thoại, sim số, 
trang thiết bị nội ngoại thất, vật liệu xây dựng, mỹ phẩm, thiết bị y tế, sách báo, tạp chí. 

 
 

(210) 4-2011-09252 (220) 16.05.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đen, đỏ 
(731) HADLEY INDUSTRIES OVERSEAS 

HOLDINGS LIMITED   (GB) 
Downing Street, Smethwick, West 
Midlands, B66 2PA, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm kim loại thường; kim loại thường và hợp kim của chúng; các vật 

liệu xây dựng và vật liệu cấu kiện bằng kim loại; các bộ phận cấu thành được làm chủ yếu 
hoặc hoàn toàn bằng kim loại thường; các bộ phận hợp thành được làm bằng kim loại; các 
đoạn cắt và mặt cắt kim loại; các cấu kiện xây dựng bằng kim loại thường; xà gồ cán 
nguội bằng kim loại; tấm kim loại; bản giằng (kim loại); các tấm thép dạng lượn sóng và 
dạng hộp; dải, tấm, các sản phẩm và đoạn cắt có có hình dạng, thanh truyền, thanh dầm, 
mặt cắt, ống dẫn, tấm panen, đoạn cắt, ống; tất cả bằng kim loại thường; trần treo bằng 
kim loại; lớp bọc kim loại, đường ống (máng), ống dây điện bằng kim loại ở gờ chân 
tường và dưới sàn nhà, tất cả để mang dây điện và cáp điện; bệ đỡ, cấu kiện, kết cấu 
khung, kết cấu thiết bị lưu trữ bằng kim loại ; các khung giá đỡ và khung đựng đồ bằng 
kim loại; hàng rào an ninh kim loại; hàng rào(kim loại); cửa và khung cửa bằng kim loại; 
khung cửa sổ bằng kim loại; cửa chớp, cừa cuốn, cừa chớp cuốn bằng kim loại; cửa cách 
âm bằng kim loại (không dùng điện); đường ray, tay nắm, khóa  và con trượt dùng cho 
cửa trượt, cửa chống ồn và cửa cuốn; nắp che và gờ dùng cho cửa trượt, cửa chống ồn và 
cửa chớp cuốn; ngăn kéo thanh trượt bằng kim loại cho đồ nội thất và tủ; giá cáp dùng đỡ 
cáp (kim loại); bộ phận tạo nhấp nháy, dầm, miếng đệm, giá và kết cấu giá tất cả bằng 
kim loại dùng cho cáp, ống, thiết bị điện và thiết bị cơ khí, đường ống, ống và cấu kiện hỗ 
trợ đường dây tất cả dưới dạng thanh chống bằng kim loại; máng, ống(bằng kim loại); 
thép; tấm thép, vách ngăn thép, mặt cắt thép; đai thép; sản phẩm công trình bằng thép; 
tấm panel xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-09419 (220) 18.05.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hoàng Sơn  (VN) 
ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 18: Đồ bằng da và giả da như: tấm phủ đồ đạc, túi xách, ví, hộp bằng da và giả da, 

hộp đựng chìa khóa.  
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Nhóm 19: Đôn trụ cầu thang bằng gỗ; sàn gỗ; thanh gỗ để ốp tường; hàng rào, chấn song 
bằng gỗ. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ, cụ thể: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, khung gương, giá để nến, giá 
để đèn, hộp gỗ, đế lót ly chén, bảng hiệu làm bằng gỗ dùng để trang trí (đồ nội thất), giỏ, 
mắc áo, giá đựng (giá sách), khung tranh, khay đựng, tượng các con thú bằng gỗ dùng để 
trang trí (đồ mỹ nghệ), tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ có hình dạng giống quyển sách 
dùng để trang trí (đồ mỹ nghệ), phụ kiện gá lắp cửa bằng gỗ,  bộ đồ giường như đệm, gối; 
đồ bằng kim loại như: bàn, ghế, tủ, giường, khung tranh. 

 
Nhóm 21: Đồ bằng gỗ, nhựa, gốm, sứ, thủy tinh cụ thể là: rổ; chậu, thùng, chén, lọ, tác 
phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, hoặc thủy tinh.  

 
Nhóm 24: Đồ bằng các loại vải dệt và các loại vải phủ như: khăn trải giường, áo gối, 
chăn, khăn trải bàn, rèm cửa, khăn ăn, thảm thêu treo tường.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ các loại.  

 
Nhóm 36: Cho thuê nhà xưởng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cưa xẻ, sấy tẩm gỗ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09562 (220) 19.05.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 9.5.1; A9.5.2 
(731) Hội thêu huyện Thường Tín  

(VN) 
Xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
 
(511)   Nhóm 24: Chăn thêu; ga thêu; vỏ gối thêu; rèm cửa thêu; khăn trải bàn thêu; khăn lót bình 

hoa thêu. 
 

Nhóm 25: Quần áo thêu; mũ thêu; khăn quàng cổ thêu; khăn choàng vai thêu; khăn trùm 
đầu thêu. 

 
Nhóm 26: Hàng thêu thùa thuộc nhóm này bao gồm tranh thêu tay. 
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(210) 4-2011-10478 (220) 30.05.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) GUOLINE INTELLECTUAL ASSETS 

LIMITED    (MU) 
c/o Multiconsult Limited, Rogers House, 
5, President John Kennedy Street, Port 
Louis, Mauritius  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ, vật dùng để đánh dấu phần sách đã đọc, sách, lịch, các tông, đồ 

dùng bằng các tông, catalô, đồ thị, quyển séc, hộp đựng quyển séc, bìa kẹp) hồ sơ, bìa (đồ 
dùng văn phòng); dụng cụ đánh dấu thẻ tin dụng không chạy bằng điện; biểu đồ; kẹp hồ 
sơ; tấm bảng để vẽ; vật liệu dùng để vẽ; bản khắc trổ; phong bì; cái tẩy; cờ (bằng giấy); 
dụng cụ gấp giấy; mẫu tờ khai bằng giấy; keo dính dùng trong văn phòng; bản in đồ họa; 
ảnh thể hiện biểu đồ; thiệp chúc mừng; sổ tay; thẻ thư mục; mực; dao rọc giấy; nhãn 
(không bằng vải); sổ cái; khay công văn; cặp kẹp tài liệu; tạp chí; sổ tay; bản đồ; mô hình 
mẫu của kiến trúc sư; vật liệu để nặn mô hình; khăn ăn (bằng giấy); bản tin; báo; sổ ghi 
chép; giấy gói hàng; tập giấy viết; sách mỏng; giấy; báo giấy; kẹp giấy; cái chặn giấy, bút 
chì; bút mực; tạp chí xuất bản định kỳ; ảnh chụp; tranh ảnh; biển quảng cáo bằng giấy 
hoặc bìa cứng; sơ đồ; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm; tờ 
quảng cáo; tài liệu quảng cáo và tài liệu quảng bá; hợp đồng mẫu in sẵn; tài liệu in sẵn; 
bản in chương trình; hóa đơn; bản kê in sẵn; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy; sổ tay đào 
tạo; sách ảnh; vật liệu đóng sách; giấy viết thư; sổ nhật ký; đồ dùng văn phòng trừ đồ gỗ; 
hộp chứa mực (không dùng cho máy in); giấy nhắn việc; giấy để bao gói; miếng đệm 
dùng để đóng dấu; đinh mũ (văn phòng phẩm); bút xóa; bìa rời của sách; cải bấm lỗ; bảng 
thông báo làm bằng giấy; giấy lót làn sóng dùng để gói; hộp giấy; thùng giấy; màng 
mỏng dùng để bao gói; túi nhựa; thước; con dấu; băng dính (văn phòng phẩm); biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng; con dấu; cái dập ghim; đồ dùng văn phòng không kể đồ gỗ; giấy 
dính (văn phòng phẩm); đinh bấm.  

 
Nhóm 36: Hợp đồng bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ thống kê bảo hiểm; dịch vụ phân 
tích tài chính; dịch vụ quản lý căn hộ; cho thuê căn hộ; dịch vụ kinh doanh bất động sản; 
đánh giá bất động sản; dịch vụ ngân hàng; hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ đầu tư 
vốn; kiểm tra séc; dịch vụ thu tiền thuê nhà; dịch vụ tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; 
dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ kí gửi các đồ vật quý giá; hãng bất động 
sản; quản lý bất động sản; đánh giá tài chính bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; kinh 
doanh tài chính; thông tin bảo hiểm và thông tin tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài 
chính; đầu tư quỹ; chuyển giao quỹ điện tử; hợp đồng mua trả góp; môi giới bảo hiểm; 
hợp đồng bảo hiểm; phát hành thẻ tín dụng; phát hành séc cho người đi du lịch; thuê mua 
tài chính; cho thuê tài sản cổ định; hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; cho vay tài chính; kinh 
doanh tiền tệ; hợp đồng bảo hiểm hàng hải; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ ngân hàng về cho 
vay thế chấp; quỹ viện trợ; dịch vụ gửi két an toàn; quỹ tiết kiệm; môi giới chứng khoán 
và kỳ phiếu.  
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(210) 4-2011-10479 (220) 30.05.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.15.15; 25.7.20 
(731) GUOLINE INTELLECTUAL ASSETS 

LIMITED    (MU) 
c/o Multiconsult Limited, Rogers House, 
5, President John Kennedy Street, Port 
Louis, Mauritius   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ, vật dùng để đánh dấu phần sách đã đọc, sách, lịch, các tông, đồ 

dùng bằng các tông, catalô, đồ thị, quyển séc, hộp đựng quyển séc, bìa kẹp) hồ sơ, bìa (đồ 
dùng văn phòng); dụng cụ đánh dấu thẻ tin dụng không chạy bằng điện; biểu đồ; kẹp hồ 
sơ; bảng để vẽ; vật liệu dùng để vẽ; bản khắc trổ; phong bì; cái tẩy; cờ (bằng giấy); dụng 
cụ gấp giấy; mẫu tờ khai bằng giấy; keo dính dùng trong văn phòng; bản in đồ họa; ảnh 
thể hiện biểu đồ; thiệp chúc mừng; sổ tay; thẻ thư mục; mực; dao rọc giấy; nhãn (không 
bằng vải); sổ cái; khay công văn; cặp kẹp tài liệu; tạp chí; sổ tay; bản đồ; mô hình mẫu 
của kiến trúc sư; vật liệu để nặn mô hình; khăn ăn (bằng giấy); bản tin; báo; sổ ghi chép; 
giấy gói hàng; tập giấy viết; sách mỏng; giấy; báo giấy; kẹp giấy; cái chặn giấy, bút chì; 
bút mực; tạp chí xuất bản định kỳ; ảnh chụp; tranh ảnh; biển quảng cáo bằng giấy hoặc 
bìa cứng; sơ đồ; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm; tờ 
quảng cáo; tài liệu quảng cáo và tài liệu quảng bá; hợp đồng mẫu in sẵn; tài liệu in sẵn; 
bản in chương trình; hóa đơn; bản kê in sẵn; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy; sổ tay đào 
tạo; sách ảnh; vật liệu đóng sách; giấy viết thư; sổ nhật ký; đồ dùng văn phòng trừ đồ gỗ; 
hộp chứa mực (không dùng cho máy in); giấy nhắn việc; giấy để bao gói; miếng đệm 
dùng để đóng dấu; đinh mũ (văn phòng phẩm) ; bút xóa; bìa rời của sách; cải bấm lỗ; 
bảng thông báo làm bằng giấy; giấy lót làn sóng dùng để gói; hộp giấy; thùng giấy; màng 
mỏng dùng để bao gói; túi nhựa; thước; con dấu; băng dính (văn phòng phẩm); biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng; tem; cái dập ghim; đồ dùng văn phòng không kể đồ gỗ; giấy 
dính (văn phòng phẩm); đinh bấm.  

 
Nhóm 36: Hợp đồng bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ thống kê bảo hiểm; dịch vụ phân 
tích tài chính; dịch vụ quản lý căn hộ; cho thuê căn hộ; dịch vụ kinh doanh bất động sản; 
đánh giá bất động sản; dịch vụ ngân hàng; hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ đầu tư 
vốn; kiểm tra séc; dịch vụ thu tiền thuê nhà; dịch vụ tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; 
dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ kí gửi các đồ vật quý giá; hãng bất động 
sản; quản lý bất động sản; đánh giá tài chính bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; kinh 
doanh tài chính; thông tin bảo hiểm và thông tin tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài 
chính; đầu tư quỹ; chuyển giao quỹ điện tử; hợp đồng mua trả góp; môi giới bảo hiểm; 
hợp đồng bảo hiểm; phát hành thẻ tín dụng; phát hành séc cho người đi du lịch; thuê mua 
tài chính; cho thuê tài sản cổ định; hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; cho vay tài chính; kinh 
doanh tiền tệ; hợp đồng bảo hiểm hàng hải; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ ngân hàng về cho 
vay thế chấp; quỹ viện trợ; dịch vụ gửi két an toàn; quỹ tiết kiệm; môi giới chứng khoán 
và kỳ phiếu.  
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(210) 4-2011-10835 (220) 02.06.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A1.11.8; A5.3.15; 26.1.1; 
26.15.15; 26.7.5 

(591) Xám, trắng, xanh, đỏ 
(731) Tạp chí Thực Phẩm Và Sức 

Khỏe   (VN) 
Số 04 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm tạp chí, bản tin.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo, hội nghị mục đích phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ 
trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch 
vụ tổ chức sự kiện như các hội thi về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiến thức về sức khỏe 
(không nhằm mục đích thương mại và quảng cáo).  

 
 

(210) 4-2011-11842 (220) 15.06.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần lương thực 

Hậu Giang   (VN) 
869 Trần Hưng Đạo, phường 7, TP. Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo (đã chế biến từ hạt thóc dùng làm lương thực).  

 
 

(210) 4-2011-11906 (220) 15.06.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25; A14.7.13 
(591) Đỏ, đen, vàng, ghi, trắng, xanh lam, 

xanh dương. 

(540) 

    

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Hoàng Nam   (VN) 
299/23D Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mũi khoan sắt thép i-nốc.  
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(210) 4-2011-12107 (220) 17.06.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.15; A5.3.13; A5.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư và phát triển nông 
nghiệp Hà Nội   (VN) 
202 đường Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu 
Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 29: Rau và quả đã chế biến như: cà muối, dưa chuột muối, ngô bao tử muối, măng 
muối; thực phẩm đã chế biến có nguồn gốc từ động vật như: thịt, cá; thịt gia súc, gia cầm. 

 
Nhóm 31: Hạt giống; rau giống, hoa giống và quả giống; cây cảnh; rau tươi, hoa tươi, quả 
tươi; thức ăn chăn nuôi. 

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm để làm đồ uống 
thuộc nhóm 32; bia. 

 
Nhóm 33: Rượu. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: đồ uống, rượu, bia, nước ngọt, nước 
khoáng, nước tinh khiết, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường 
sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, ngũ cốc, bột, tinh bột, đồ ngũ kim, cụ thể là: dụng cụ 
và thiết bị để khoan, doa, phay, bào, đào, xới, đục, cắt, cưa, tách, cán, vặn, gá, kẹp, móc, 
nâng, ghép, giữ, lạng, chà, dán, mài, nén và dụng cụ và thiết bị để lắp ráp; búa, tuốc nơ 
vít, tay cầm, núm cửa, bản lề, khoá, then cài và móc, đinh, đinh vít, đai ốc và bulông, các 
phụ kiện và khung bằng kim loại để viền cửa ra vào, cửa sổ, giá đỡ, dây cáp không dẫn 
điện; khóa, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây dựng, xi măng, sắt, thép, gỗ cây, tre, 
nứa, véc ni, cát, sỏi, giấy dán tường và phủ sàn, kính phẳng, ống nối, khớp nối và chi tiết 
lắp ghép khác, bình đun nước nóng, thiết bị vệ sinh, bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ 
sinh, thiết bị lắp đặt vệ sinh, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, 
mỹ phẩm, nông, lâm sản, cụ thể là: gỗ và sản phẩm từ gỗ và sản phẩm từ gỗ, song, mây, 
tre, nứa, các loài cây có thể làm thức ăn và dược liệu, thịt thú vật, côn trùng, động vật 
hoang dã; động vật sống, cây giống, hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, máy 
móc nông nghiệp, công cụ, thực phẩm, xây dựng, thiết bị vật tư nông nghiệp, công 
nghiệp, cụ thể là: bơm các loại, bơm áp suất, bơm cao áp, bơm ly tâm, bơm thùng phuy, 
bơm định lượng, máy bơm bể bơi, máy bơm xăng dầu, bơm bánh răng, bơm dẫn động từ, 
bơm màng, bơm thuỷ lực, cò bơm xăng dầu, máy bơm hoá chất, máy bơm nước công 
nghiệp, bơm cánh gạt,  bơm hoả tiễn, bơm quay tay, bơm trục vít, máy bơm, bán chân 
không, máy bơm nước, phụ kiện máy bơm, băng tải, buồng hút sơn, cẩu khung, cẩu trục 
chuyên dụng, dụng cụ niêm phong hàng hoá, hệ thống sơn phun, máy nâng từ nồi hơi, 
tháp giải nhiệt, thiết bị phun sơn tĩnh điện tĩnh điện, trụ bơm xăng dầu, xe nâng chụp 
container, bộ chuyển đổi tín hiệu, cần cẩu, cẩu quay, cổng trục, gầu tải, lò hơi, máy 
nghiền đá, thiết bị chống cáu cặn, tời kéo, vít tải, xe nâng tay, bộ điều khiển máy móc, 
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cán dao phay, cẩu trục, dây truyền sản xuất, lò nung, máy phun, thang nâng, thiết bị giảm 
chấn, tời nâng, xe nâng, bánh xe đẩy, bút đánh dấu bề mặt, chổi than, kìm hãm, phụ kiện 
băng tải, phụ kiện máy nén khí, tấm đệm hàn, van công nghiệp, xe đẩy tay, bộ nguồn thuỷ 
lực, cầu trục bốc xếp, dụng cụ gá cặp, mô tơ máy bơm, phụ kiện cầu dao động, phụ kiện 
máy cắt dây, phụ kiện trụ bơm xăng dầu, thiết bị nâng phụ trợ, van khí nén, xi lanh thuỷ 
lực, bộ điều khiển van khí nén, cấu kiện ống dẫn, giá đỡ chổi than, ống dẫn công nghiệp, 
phụ kiện cầu trục, phụ kiện máy hàn, phụ tùng xe nâng, vải lọc, vỏ máy phát điện, đồ gá 
gia công; vật liệu, cụ thể là: vật liệu xây dựng kim loại, phi kim loại; thiết bị lắp đặt trong 
xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất, cụ thể là: nội thất văn phòng, gia đình gồm giường, 
tủ, bàn, ghế;, than đá và nhiên liệu rắn khác, dầu thô, xăng đầu, khí đốt; quảng cáo; hoạt 
động kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích 
thương mại. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản, môi giới bất 
động sản; định giá bất động sản; tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, bảo dưỡng, bảo trì công trình đường ống, hệ thống nước, 
nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm, nhà máy năng lượng, công trình đê điều; khai 
thác đá, cát, sỏi, đất sét; giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng; sửa chữa, 
bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa; dịch vụ du lịch lữ hành. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức hội thảo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học và kỹ thuật tự nhiên; 
nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên; thiết kế kiến trúc; khảo sát đo đạc; chuyển 
giao công nghệ; môi giới chuyển giao công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ và khu du nghỉ dưỡng bao gồm cả các 
hoạt động vui chơi giả trí. 

 
Nhóm 44: Trồng cây, chăm sóc và duy trì công viên và vườn cho nhà riêng, công trình 
công cộng hoặc bán công cộng (trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, nhà thờ), khu 
đất đô thị (công viên, khu vực cây xanh, nghĩa trang); trồng cây xanh trên trục cao tốc 
(đường bộ, đường tàu hỏa, xe điện, cảng), tòa nhà công nghiệp, tòa nhà thương mại, các 
tòa nhà khác (vườn trên nóc, vườn ở mặt trước, vườn trong nhà), sân thể thao, sân chơi và 
công viên giải trí, nước theo luồng và nước tĩnh (bồn, vùng nước đối lưu, ao, bể bơi, 
mương, sông, suối, hệ thống cây xanh trên vùng nước thải); trồng cây để chống lại tiếng 
ồn, gió, sự ăn mòn, chói sáng; dịch vụ làm đất tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và 
sinh thái học; trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; dịch vụ chăn nuôi. 
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(210) 4-2011-12768 (220) 24.06.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) M201100605 26.01.2011 RO 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý, bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2011-13197 (220) 30.06.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CATH KIDSTON LIMITED  (GB) 

2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston 
Road, London, United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để làm sạch; chế phẩm dùng để 

đánh bóng; chế phẩm dùng để tẩy rửa; chế phẩm mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; 
mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh răng; sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích cá nhân; 
tất cả đều là các sản phẩm trong nhóm 3. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để dẫn, chuyển đổi, truyền, tích lũy, điều chỉnh hoặc điều 
khiển điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 
tính, đĩa ghi; điện thoại di động; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết 
bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay quẹt thẻ; máy tính tiền; máy tính toán, thiết bị xử lý dữ 
liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa; phương tiện ghi, phần cứng và phần mềm hệ thống 
máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm có thể tải từ internet; các ấn phẩm điện tử có 
thể tải từ internet; đĩa compact; máy ghi nhạc kỹ thuật số, máy thu thanh, máy quay đĩa 
CD, máy quay đĩa DVD; thiết bị viễn thông, bao gồm các máy thu và phát tín hiệu; thiết 
bị trò chơi máy tính dùng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài; miếng lót chuột máy tính; 
phụ kiện điện thoại di động; kính áp tròng, kính đeo mắt và kính mát; quần áo bảo vệ 
chống lại chấn thương, tai nạn, chiếu xạ hoặc cháy; tất cả đều là các sản phẩm trong 
nhóm 9.  

 
Nhóm 16: Đồ đựng bánh nướng làm bằng giấy; tã lót trẻ em bằng giấy; giấy để vẽ; tẩy; 
thẻ quà tặng (gift cards); khăn tay bằng giấy; hộp đựng hồ sơ bằng giấy; hộp đựng tài liệu 
bằng các tông; tập ghi chú bằng giấy, tập ghi chú bằng các tông; hộp đựng tài liệu có chia 
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nhiều ngăn làm bằng giấy, hộp đựng tài liệu có chia nhiều ngăn làm bằng các tông; tạp 
chí; các, thiếp; sách; thiếp chúc mừng; vở, sổ tay; sổ địa chỉ; giá/cặp đựng tài liệu A4; 
nhãn dính (văn phòng phẩm); phiếu quà tặng; khăn giấy; khăn trải bàn ăn bằng giấy; 
miếng lót cốc bằng giấy; túi giấy dùng để bao gói; hộp bằng giấy; hộp bằng các tông; bưu 
thiếp; lịch; giấy các tông để bao gói; giấy gói quà; túi bằng giấy để bao gói; ấn phẩm in; 
vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc 
dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ; bút lông; máy chữ; vật liệu để bao gói 
bằng nhựa; vật liệu để bao gói bằng giấy; vật liệu để bao gói bằng các tông; chữ in; bản in 
đúc của ngành in; tã lót của trẻ em bằng giấy dùng một lần; xuất bản phẩm in; bìa quyển 
séc; hộp màu vẽ (đồ dùng học sinh); tất cả đều là các sản phẩm trong nhóm 16.  

 
Nhóm 18: Túi xách, ví và dây dải bằng da; đồ đựng danh thiếp bằng da; thẻ hành lý bằng 
da; túi xách bằng da; da động vật, da sống (chưa thuộc); rương, hòm, vali và túi du lịch; 
vali; túi dùng hàng ngày; túi có quai xách (giỏ, túi xách); túi du lịch và đựng hành lý; túi 
yên (đeo sau yên xe đạp hoặc yên ngựa); túi đeo chéo sau lưng; túi làm phù hợp với đồ 
đựng ở trong; túi xách/đeo vai; túi/cặp đựng sách; túi có trang trí hoa văn giống thảm; túi, 
ví xách tay; túi hình hộp; túi cinema (túi nhỏ đeo hoặc khoác đựng đồ thiết yếu); túi đeo 
vai; túi làm bằng vải có tuyết; túi làm bằng chất liệu có láng bóng; túi đựng dụng cụ y tế 
hoặc thuốc dùng cho bác sỹ (túi rỗng); túi có bánh xe để kéo đẩy được; ví đựng tiền; túi 
làm bằng chất liệu bóng; túi xách bằng da; túi xách giả da; ô, lọng và gậy chống; roi và 
yên cương; tất cả đều là các sản phẩm trong nhóm 18. 

 
Nhóm 24: Vải để sử dụng trong dệt may; vải  bông; vải không thấm nước; rèm bằng sợi 
dệt; mành bằng sợi dệt và vải; rèm cho phòng tắm bằng vải; miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn; 
khăn trải giường và bàn; khăn dùng để uống trà; khăn tắm; khăn ăn; vải bọc và vỏ gối 
đệm; tất cả đều là các sản phẩm trong nhóm 24.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép, mũ nón; tạp dề.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi không sử dụng màn hình hoặc màn chiếu ngoài; tấm trượt 
có bánh xe; đồ trang hoàng cây Noel (trừ bánh kẹo và thiết bị chiếu sáng).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ; dịch vụ bán lẻ trực tuyến để bán những mặt hàng sau: chất để 
tẩy trắng và các chất khác để giặt, chất để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế 
phẩm dùng để tẩy rửa, chế phẩm mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 
xức tóc, thuốc đánh răng, sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích cá nhân, nến thiết bị và 
dụng cụ để dẫn, chuyển đổi, truyền, tích lũy, điều chỉnh hoặc điều khiển điện, thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, điện thoại di 
động, máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó 
xu hay quẹt thẻ, máy tính tiền, máy tính toán, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính, thiết bị 
dập lửa, phương tiện ghi, phần cứng và phần mềm hệ thống máy tính, phần mềm máy 
tính, phần mềm có thể tải từ internet, các ấn phẩm điện tử có thể tải từ internet, đĩa 
compact, máy ghi nhạc kỹ thuật số, máy thu thanh, máy quay đĩa CD, máy quay đĩa 
DVD, thiết bị viễn thông, thiết bị trò chơi máy tính dùng với màn hình hoặc màn chiếu 
ngoài, miếng lót chuột máy tính, phụ kiện điện thoại di động, kính áp tròng, kính đeo mắt 
và kính mát, quần áo bảo vệ chống lại chấn thương, tai nạn, chiếu xạ hoặc cháy, đồ nội 
thất sử dụng cho phòng thí nghiệm, đồ đựng bánh nướng làm bằng giấy, tã lót trẻ em bằng 
giấy, giấy để vẽ, tẩy, thẻ quà tặng (gift cards), khăn tay bằng giấy, hộp đựng hồ sơ bằng 
giấy, hộp đựng tài liệu bằng các tông, tập ghi chú bằng giấy, tập ghi chú bằng các tông, 
hộp đựng tài liệu có chia nhiều ngăn làm bằng giấy, hộp đựng tài liệu có chia nhiều ngăn 
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làm bằng các tông, tạp chí, các, thiếp, sách, thiếp chúc mừng, vở, sổ tay, sổ địa chỉ, 
giá/cặp đựng tài liệu A4, nhãn dính, phiếu quà tặng, khăn giấy, khăn trải bàn ăn bằng 
giấy, miếng lót cốc bằng giấy, túi giấy dùng để bao gói, hộp bằng giấy, hộp bằng các 
tông, bưu thiếp, lịch, giấy các tông để bao gói, giấy gói quà, túi bằng giấy để bao gói, ấn 
phẩm in, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ, vật liệu để bao 
gói bằng nhựa, vật liệu để bao gói bằng giấy, vật liệu để bao gói bằng các tông, chữ in, 
bản in đúc của ngành in, tã lót của trẻ em bằng giấy dùng một lần, xuất bản phẩm in, bìa 
quyển séc, hộp sơn dùng trong trường học, túi xách, ví và dây dải bằng da, đồ đựng danh 
thiếp bằng da, thẻ hành lý bằng da, túi xách bằng da, da động vật, da sống (chưa thuộc), 
rương, hòm, vali và túi du lịch, vali, túi dùng hàng ngày, túi có quai xách (giỏ, túi xách), 
túi du lịch và đựng hành lý, túi yên (đeo sau yên xe đạp hoặc yên ngựa), túi đeo chéo sau 
lưng, túi làm phù hợp với đồ đựng ở trong, túi xách/đeo vai, túi/cặp đựng sách, túi có 
trang trí hoa văn giống thảm, túi, ví xách tay, túi hình hộp, túi cinema, túi đeo vai, túi làm 
bằng vải có tuyết, túi làm bằng chất liệu có láng bóng, túi dùng cho bác sỹ, túi có bánh xe 
để kéo đẩy được, ví đựng tiền, túi làm bằng chất liệu bóng, túi xách bằng da, túi xách giả 
da, ô, lọng và gậy chống, roi và yên cương, vải để sử dụng trong dệt may, vải  bông, vải 
không thấm nước, rèm bằng sợi dệt, mành bằng sợi dệt và vải, rèm cho phòng tắm bằng 
vải, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, khăn trải giường và bàn, tạp dề, khăn dùng để uống trà, 
khăn tắm, khăn ăn, vải bọc và vỏ gối đệm, quần áo, giầy dép, mũ nón, trò chơi và đồ chơi 
không sử dụng màn hình hoặc màn chiếu ngoài, tấm trượt có bánh xe, đồ trang hoàng cây 
noel.  

 
 

(210) 4-2011-13205 (220) 30.06.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hà Tùng   (VN) 
Số 11, tổ 23, ngách 177/2, phố Định 
Công, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Chổi lau nhà; xoong nồi (không dùng điện) muôi thìa dùng để nấu ăn; hộp 

nhựa.  
 
 

(210) 4-2011-13252 (220) 30.06.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) FORWARD INTERNATIONAL LTD.  

(TW) 
FL.5, 112 Tun Hua North Road, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm bệnh, thuốc diệt cỏ dại, thuốc bảo vệ thực vật: 
thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 
 

(210) 4-2011-13253 (220) 30.06.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) FORWARD INTERNATIONAL LTD.  

(TW) 
FL.5, 112 Tun Hua North Road, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm bệnh, thuốc diệt cỏ dại, thuốc bảo vệ thực vật: 

thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 

(210) 4-2011-13301 (220) 01.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.4.1; A3.4.4 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Hoàng PHương  (VN) 
Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành.  
 

Nhóm 32: Bia, nước uống giải nhiệt đóng chai, nước có ga (đồ uống), nước ép hoa quả, 
nước tăng lực (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo hàng lương thực thực phẩm, đồ uống như 
sữa đậu nành, đá tinh khiết (để ăn), nước đá, nước trà đóng chai, kem, cà phê, chè, đường, 
gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê, sản phẩm kết hợp với sữa, bia, nước uống giải nhiệt 
đóng chai, nước suối, nước khoáng và nước có ga, các loại đồ uống, nước ép hoa quả, 
nước trái cây lên men, đồ uống ngọt không có rượu, xi rô, các chất cô đặc và bột để làm 
đồ uống, nước tăng lực, nước giải khát có hương vị, nước uống dùng cho thể thao và các 
chế phẩm dùng để sản xuất các loại đồ uống, rượu vang, các loại rượu mạnh, rượu mùi, 
các sản phẩm bình lọc nước, máy đun nước, thiết bị lọc nước tinh khiết, các sản phẩm mật 
ong, các chế phẩm từ mật ong, thịt gia cầm (được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín), thịt 
nguội, dăm bông, lạp xường, xúc xích, giò, chả, thịt chân giò muối, thịt muối, bột giấy, 
giấy và bìa cát tông.  
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(210) 4-2011-13302 (220) 01.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Hoàng PHương   (VN) 
Thôn Đường Yên, xã Xuân Nội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành. 
 

Nhóm 32: Bia, nước uống giải nhiệt đóng chai, nước có ga (đồ uống), nước ép hoa quả, 
nước tăng lực (không dùng, cho mục đích y tế).   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo hàng lương thực thực phẩm, đồ uống như 
sữa đậu nành, đá tinh khiết (để ăn), nước đá, nước trà đóng chai, kem, cà phê, chè, đường, 
gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê, sản phẩm kết hợp với sữa, bia, nước uống giải nhiệt 
đóng chai, nước suối, nước khoáng và nước có ga, các loại đồ uống, nước ép hoa quả, 
nước trái cây lên men, đồ uống ngọt không có rượu, xi rô, các chất cô đặc và bột để làm 
đồ uống, nước tăng lực, nước giải khát có hương vị, nước uống dùng cho thể thao và các 
chế phẩm dùng để sản xuất các loại đồ uống, rượu vang, các loại rượu mạnh, rượu mùi, 
các sản phẩm bình lọc nước, máy đun nước, thiết bị lọc nước tinh khiết, các sản phẩm mật 
ong, các chế phẩm từ mật ong, thịt gia cầm (được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín), thịt 
nguội, dăm bông, lạp xường, xúc xích, giò, chả, thịt chân giò muối, thịt muối, bột giấy, 
giấy và bìa cát tông.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-13376 (220) 01.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.15; 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD  

(MY) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; cồn; chất dẻo tổng hợp nhân tạo; hợp chất chống 
nổ dùng cho động cơ đốt trong; chất lỏng dùng cho ắc quy; chất lỏng dùng cho phanh, 
hợp chất nhiên liệu; tác nhân giải keo tụ dùng cho dầu và dầu thô; tác nhân phân tán dầu; 
hóa chất phân ly dầu; tác nhân chống đông; chất lỏng thủy lực; chất lỏng dẫn truyền; hỗn 
hợp đông lạnh; chất phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu, chất bôi trơn, xăng, chất bôi 
trơn dùng cho khoan; bùn bôi trơn dùng cho khoan, chất làm mát động cơ, chất lỏng sử 
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dụng trong xử lý kim loại; chất lỏng dẫn nhiệt; chất lỏng giảm xóc; tác nhân làm lạnh hóa 
học; methyl ether; methyl benzene; toluene, tác nhân phân ly dầu; tác nhân làm sạch dầu; 
hồ dán sửa chữa lốp; nhựa mastic dùng cho lốp; chất phụ gia làm sạch dùng cho nhiên 
liệu; chất phụ gia nhiên liệu phản lực hóa học; nước axit dùng để nạp pin và ắc quy; nước 
chưng cất; tác nhân đánh lửa; chất dẻo nhân tạo dạng thô, nhựa dạng thô; phân chuồng; 
hợp chất dập lửa; chế phẩm dùng để ram và hàn kim loại; hóa chất bảo quản thực phẩm; 
chất thuộc da; chất kết dính dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu (gồm nhiên liệu lỏng dùng 
cho động cơ), dầu thô; sản phẩm làm từ dầu mỏ; ether; dầu dùng cho động cơ gắn bên 
ngoài; xăng; khí nhiên liệu, dầu nhiên liệu, cồn nhiên liệu; nhiên liệu làm từ cồn; hỗn hợp 
nhiên liệu; nhiên liệu diesel, khí, xăng, graphite dùng làm chất bôi trơn; dầu làm nóng; 
nhiên liệu diesel tốc độ cao; nhiên liệu kerosene; nhiên liệu không chứa chì; chất phụ gia 
nhiên liệu; dầu hỏa, dầu mazut; nhiên liệu khoáng; khí dầu; parafin; dầu mỏ; ether dầu 
mỏ; mỡ bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu than đá; dầu nhựa than đá; nhiên liệu phản lực; chất 
phụ gia nhiên liệu phản lực; dầu vazơlin; khí ga (nhiên liệu) dạng rắn; dầu mỏ ở dạng 
lỏng; hợp chất hấp thụ, làm ẩm và dính bụi; chất phát quang, nến, bấc.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước như ô tô, tầu 
thuyền, máy bay; xe moóc, xe tải cỡ lớn, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng; thuyền.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; các chức năng văn phòng; 
tư vấn tổ chức và quản trị kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; đại lý thông tin thương 
mại; hỗ trợ quản trị kinh doanh và công nghiệp thương mại; khuyếch trương hàng hóa, 
quảng cáo trực tiếp qua thư; tái bản tài liệu; dịch vụ tư vấn quản trị kinh doanh; khảo sát 
thị trường, nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại; tổ chức 
triển lãm thương mại và hội chợ thương mại; dịch vụ xử lý dữ liệu văn bản; lập kế hoạch 
kinh doanh; dịch vụ khuyếch trương hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ; thông tin 
kinh doanh; tiếp thị sản phẩm hóa dầu; cung cấp dự toán chi phí cho việc sửa chữa và bảo 
dưỡng tàu thuyền; cung cấp thông tin thương mại hoặc kinh doanh, hỗ trợ tìm li xăng sử 
dụng các chất phân tán dùng cho việc xử lý và khôi phục dầu loang.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp, sửa chữa và xây dựng nhà cửa; sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, xe 
và xe moóc; cọ rửa và làm sạch xe và xe moóc; cọ rửa xe mô tô; dịch vụ chống ăn mòn; 
cho thuê máy móc xây dựng; sữa chữa và bảo dưỡng, sửa chữa và bảo dưỡng bơm; vẽ 
hoặc sửa chữa các biển hiệu; duy trì, sửa chữa và bảo dưỡng xe mô tô, tàu thuyền, tàu chở 
dầu và máy bay; khai thác, phát triển dầu và khí đốt cụ thể là xây dựng, lắp đặt các giếng, 
dàn khoan dầu, khí đốt 

 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp các hoạt động đào tạo; giải trí; thể thao và văn hóa; xuất 
bản sách; cung cấp các phương tiện giải trí, tổ chức các cuộc thi, triển lãm và hội thảo, tất 
cả cho mục đích giáo dục và giải trí, dịch vụ đào tạo quản lý; các dịch vụ đào tạo liên 
quan đến việc ngăn chặn dầu loang, sắp xếp và tiến hành các cuộc đua mô tô, các hoạt 
động giải trí bằng các loại xe mô tô, thông tin về giải trí bằng các loại xe mô tô, triển lãm 
các loại xe mô tô; tổ chức các cuộc đua các loại xe mô tô; cung cấp phương tiện cho các 
cuộc đua các loại xe mô tô; lập chương trình cho các hoạt động liên quan tới xe mô tô; tổ 
chức hội thảo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích văn hóa giáo dục.  
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(210) 4-2011-13394 (220) 01.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16; 26.1.1 
(591) Trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Cây giống và Hoa 
Kiểng Cái Mơn (VN)  (VN) 
ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

 
 
(511)   Nhóm 31: Cây giống và hoa kiểng 

 
 
 
 

(210) 4-2011-13560 (220) 05.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) FLAMEHALT TECHNOLOGIES INC.  

(CA) 
102 - 1819 Granville Street, Halifax, 
Nova Scotia B3J 3R1, Canada  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất chống cháy để sử dụng trong công nghiệp và dân dụng.  
 

Nhóm 02: Sơn chống bắt lửa; chất phủ bề mặt (sơn) chống bắt lửa có thành phần từ nước 
và nhựa epoxy dùng cho vật liệu xây dựng; chất phủ bề mặt (sơn) dùng trên nhôm, sợi 
thủy tinh, vữa trát, đá phiến, gỗ, gỗ xây dựng, gỡ nguyên tấm, thép.  

 
Nhóm 17: Vật liệu chống cháy, cụ thể là tấm vật liệu hỗn hợp chịu lửa làm từ sợi thủy 
tinh, các bon hoặc gốm; bọt polyuretan được xử lý hóa chất có chứa hóa chất chịu lửa; cao 
su được xử lý hóa chất có chứa hóa chất chịu lửa.  

 
Nhóm 19: Bảng và tấm chống cháy bằng phi kim dùng trong xây dựng; bảng và tấm phi 
kim loại được xử lý hóa chất dùng cho xây dựng có chứa hợp chất chịu lửa; vật liệu chống 
cháy, cụ thể là tấm ốp chịu lửa làm từ bột gỗ hoặc sợi xen-lu-lô dùng trong xây dựng và 
công nghiệp; sản phẩm từ xen-lu-lô được xử lý hoá học chứa chất chống cháy dùng trong 
xây dựng và công nghiệp (vật liệu xây dựng phi kim loại). 

 
Nhóm 24: Vải được xử lý hóa chất có chứa hóa chất chịu lửa.  
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(210) 4-2011-13656 (220) 06.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.21 
(591) Xanh lá 
(731) SPX CORPORATION   (US) 

13515 Ballantyne Corporate Place, 
Charlotte, North Carolina 28277, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Kích (máy móc); pittông (máy móc); bánh răng vận hành bằng năng lượng và 

thiết bị tháo bạc đạn vận hành bằng năng lượng; súng bơm mỡ dùng khí nén; tời cap; thiết 
bị để tháo hoặc lắp đặt bánh răng, bạc đạn, banh xe, ròng rọc, măng sông, trục và các linh 
kiện ma sát khác vận hành bằng năng lượng; cần trục; máy nén (máy móc dùng cho mục 
đích công nghiệp) ; đầu kẹp thủy lực để giữ các mảnh cắt khi hệ thống sản xuất chế tạo 
đang vận hành; bộ truyền động xách tay có gắn van điều chỉnh và kiểm soát mạch điện 
bằng khí nén thủy lực được dùng như nguồn năng lượng trung tâm cho các dụng cụ kẹp; 
thanh răng vận hành bằng năng lượng dùng để bôi trơn và sửa chữa xe cộ; các sản phẩm 
trợ lực bằng chất lỏng, cụ thể là bơm, động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ), xi lanh và bộ dẫn động cho chuyển động thẳng đứng, pittông, máy nén, kích và 
các bộ phận cấu thành khác chạy bằng điện, khi hoặc động cơ; thiết bị nạp chất làm lạnh 
xách tay chạy bằng năng lượng bao gồm bộ điều chỉnh, máy đo, van, chất làm lạnh và 
ống vòi, tất cả được bán kèm theo 1 bộ; bộ chuyển đổi mômen xách tay chạy bằng năng 
lượng không dùng cho máy móc trên cạn và máy làm sạch điều hòa không khí, máy ép và 
lọc dầu bằng điện, kìm(kềm) cầm tay chạy bằng năng lượng, thiết bị bơm thủy lực; phụ 
tùng máy móc, cụ thể là van chịu tải thủy lực, van kiểm tra thủy lực, ống phân phối thủy 
lực hình chữ Y, khối kết nối ống phân phối thủy lực nhiều cổng; bộ khuếch đại mô-men 
thủy lực, công cụ nâng đỡ cho các bộ phận của xe cộ vận hành bằng năng lượng dùng 
trong dịch vụ sửa chữa động cơ, hệ thống truyền động và hệ thống giảm xóc; máy hoàn 
thiện đĩa phanh và má phanh, thiết bị vận hành bằng năng lượng dùng để lắp bánh xe và 
lốp xe; thiết bị điều khiển máy móc, máy và động cơ vận hành bằng thủy lực; máy trộn 
công nghiệp để trộn các loại chất lỏng và chất rắn; máy thay dầu hộp truyền động; máy 
lọc; bộ lọc (phụ tùng của máy móc hoặc động cơ), van là phụ tùng của may móc; bộ điều 
khiển thủy lực dùng với lưỡi cày vâ lưỡi dao; bộ van điều khiển khí nén và điện khí nén; 
bộ trao đổi nhiệt là phụ tùng của máy móc; bơm (máy móc); bơm (phụ tùng của may 
móc, bộ phận của máy móc hoặc động cơ); máy công cụ; động cơ (trừ động cơ dùng cho 
xe cộ mặt đất), động cơ thủy lực, thiết bị dùng trong nông nghiệp không vận hành bằng 
tay. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
quang học; thiết bị và dụng cụ cân, đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ 
cấp cứu; thiết bị và dụng cụ dẫn điện, chuyển mạch, chuyển đổi, tích trữ; điều chỉnh hoặc 
kiểm soát điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo dữ liệu, âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang 
dữ kiện từ tính; đĩa ghi; máy bán hàng tự động và thiết bị máy móc vận hành bằng đồng 
xu; thiết bị xử lý các dữ liệu; mây móc và máy đo để kiểm tra động cơ đốt trong (máy 
móc để chẩn đoán chạy bằng điện, có cài phần mềm dùng để kiểm tra động cơ đốt trong); 
may đo; máy kiểm tra vòi phun nhiên liệu; kính an toàn; máy đo áp suất thủy lực trong 
đường ống và các phụ tùng kết nối đi kèm; máy vi tinh; bàn phím, máy in (dùng kèm với 
máy tính) và các phụ tùng liên quan để phân tích chẩn đoán động cơ xe cộ và hệ thống 
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truyền động và sách hướng dẫn bán kèm với các thiết bị này; bộ phân tích hệ thống nạp 
của xe cộ; bộ phân tích đánh lửa điện tử; thiết bị kiểm tra hệ thống thủy lực; bộ phân tích 
động cơ xe cộ được vi tính hóa; máy kiểm tra nhiệt độ, áp suất và lưu lượng thủy lực?chất 
lỏng và các bộ phận cấu thành; van điện từ (công tắc điện từ); máy kiểm tra pin điện; 
bảng điều khiển điện; bộ dẫn truyền các tín hiệu điện tử, mây biến thế; thiết bị điều chỉnh 
mực nước trong nồi hơi; bộ điều chỉnh áp suất nồi đun; bộ điều khiển điện tử kỹ thuật số 
dùng để định vị các van trong thiết bị công nghiệp; màn hình may tính và thiết bị xử lý tín 
hiệu để chẩn đoán và kiểm soát sự vận hành của van; bộ dẫn động van điện tử; cáp đồng 
trục; thiết bị xác nhận và đăng ký giá vé xe buýt điện tử; máy thu tiền và thiết bị an toàn, 
cụ thể là thiết bị thu, lưu trữ và đếm tiền vé điện tử; máy phân tích tín hiệu động lực xách 
tay để đo và phân tích tính hiệu âm thanh và hình ảnh; đèn báo hiệu an toàn dưới nước để 
hướng dẫn cá di chuyển; thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng điện tử(thiết bị để tắt bật, tăng 
giảm ánh sáng của đèn) và bộ chuyển đổi công suất; hệ thống dò tìm điện tử bao gồm 
ăng-ten, máy tính, chương trình máy tinh có thể đọc được, máy thu tìm phương hướng 
bằng sóng radio tần số thấp, thiết bị phân bổ và chuyển tân số vô tuyến, thiết bị thu nhận 
và phân loại tín hiệu; thiết bị làm nhiễu sóng vô tuyến; bộ máy phát (viễn thông); máy 
phát (viễn thông); ống dẫn sóng điện từ cấu tạo từ kim loại? cáp đồng trục và bộ ghép nối 
đầu cuối; bộ cảm biến dòng không khí; bộ điều nhiệt; đèn báo hiệu khẩn cấp; đèn chiếu 
sáng an ninh ngăn ngừa và hoặc phát hiện các hoạt động tội phàm; đèn báo hiệu; hệ thống 
cảnh báo trở ngại bao gồm bộ chuyển đổi công suất và đèn chiếu; bộ thu và chứa dữ liệu 
không dây dùng để chẩn đoán và kiểm tra xe cộ; phần mềm máy tính, phần cứng máy tính 
để chặn tín hiệu sóng vô tuyến và tìm phương hướng; thiết bị thu âm thanh và hình ảnh; 
bộ dẫn động điện; bộ đổi điện. 

 
Nhóm 11: Thiết bị dùng để chiếu sáng, thiết bị để sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước,  thiết bị 
nấu nướng; thiết bị làm lạnh, thiết bị để sấy khô, thiết bị thông gió,  thiết bị cung cấp 
nước và thiết bị vệ sinh.   

 
 

(210) 4-2011-13957 (220) 11.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 2.9.14; A2.9.15; 5.5.4; 
A18.1.20 

(591) Trắng, vàng nhạt, xanh coban, da cam 

(540) 

  

(731) Trung tâm Vì Ngày Mai  (VN) 
96 tổ 19B, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chụp bằng giấy. 
 

Nhóm 16: Chân nến bằng giấy; hộp đựng giấy ăn bằng giấy; hộp đựng bút bằng giấy; túi 
giấy đựng hàng; hộp đựng trang sức bằng giấy; mặt bàn, mặt ghế, mặt đôn bằng giấy. 

 
Nhóm 18: Túi vải không dệt. 

 
Nhóm 20: Hộp đựng trang sức bằng giấy; hộp đựng trang sức bằng vải; khung ảnh bằng 
vải; gối. 

 
Nhóm 21: Đĩa giấy; bát giấy. 
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Nhóm 24: Chăn; lót cốc bằng vải. 
 

Nhóm 26: Tranh thêu.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi xếp hình, xếp chữ bằng giấy. 
 
 

(210) 4-2011-14084 (220) 12.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh lơ, nâu đậm, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Kim Cương   (VN) 
ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; tranh sơn mài, đồ sơn mài dùng để trang trí; hàng thủ 

công mỹ nghệ làm bằng gỗ và mây tre lá thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hàng thủ công mỹ nghệ, sơn mài, văn phòng phẩm, đồ nội ngoại thất; 
tủ, giường, bàn, ghế, kệ, vại, bình, lọ, tranh sơn mài, ly, chén, dĩa, bình hoa, quả cầu trang 
trí, quả trứng trang trí, hộp sơn mài các loại, hộp đựng trà các loại, đồ để ly, chân nến, đế 
nến, các sản phẩm trang trí để bàn.   

 
 

(210) 4-2011-14148 (220) 12.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 25.7.25 
(591) Nhũ vàng, nâu, nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Vạn An Sinh  

(VN) 
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm hóa dược; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế; thực phẩm ăn kiêng (dùng cho y tế); thực phẩm chức năng (dùng trong ngành 
y); thực phẩm dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y 
tế, hóa mỹ phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, đồ dùng trẻ em, 
văn phòng phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị chăm sóc sắc đẹp; bán hàng trực tiếp 
các sản phẩm nêu trên tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc 
catalô cho khách hàng đặt mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; 
dịch vụ đại lý và phân phối các sản phẩm nêu trên.  
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(210) 4-2011-14189 (220) 12.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.21; 18.3.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần giao nhận và 

vận chuyển IN DO Trần  (VN) 
52 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa: ô tô, xe máy, máy móc và linh kiện điện tử 

viễn thông, đồ kim khí điện máy (ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, máy lạnh), hàng 
thực phẩm công nghệ, hàng nông sản, hàng lâm sản (gỗ dăm, ván dăm, song mây, tre 
nứa), hàng dệt may, hàng trang trí nội thất, đồ dùng cho bếp nóc. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; đại lý vận tải hàng hải và hàng 
không; cho thuê kho bãi; đại lý vé máy bay; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; 
vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ. 

 
 

(210) 4-2011-14216 (220) 13.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
GAS 24  (VN) 
Số 78 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 35: Gas nhiên liệu; nhiên liệu; khí hóa lỏng; bếp gas và các phụ kiện bếp gas.  

 
 

(210) 4-2011-14336 (220) 14.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng - 
thương mại Hải Tâm  (VN) 
332 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng hồ bơi; sửa chữa hồ bơi; lắp đặt hồ bơi. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế hồ bơi. 
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(210) 4-2011-14402 (220) 14.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thức ăn cho em bé. 
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-14403 (220) 14.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.1.1; 26.5.1; 26.5.2 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thức ăn cho em bé. 
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-14531 (220) 18.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 3.7.17; A3.7.24; A5.1.16 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở Mãn ý   (VN) 
46/9 khu phố 2, đường số 10, phường 
Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch công nghiệp.  
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(210) 4-2011-14660 (220) 19.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3; 26.5.1; 1.17.11; A25.7.21 
(591) Đỏ cờ, xanh lơ tím 

(540) 

  

(731) Tổng công ty xây dựng công 
trình giao thông 8  (VN) 
Số 18 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09:  ắc quy các loại 
 

Nhóm 12:  xe máy; động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, khung và phụ tùng 
xe máy; động cơ diezel dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ 

 
Nhóm 19: vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện bê tông đúc sẵn vận chuyển được; gỗ 
bán thành phẩm, gỗ dùng trong xây dựng 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ vật tư, thiết bị giao thông vận tải, vật tư y tế, thiết bị công 
nghệ tin học, mua bán thiết bị truyền thông, truyền hình; mua bán doanh xăng, dầu, mỡ 
nhờn, xuất khẩu lao động. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, đầu tư các công trình, dự án giao thông theo hình thức 
BOT; cho thuê văn phòng làm việc 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình giao thông trong và ngoài nước, xây dựng các công trình 
thủy lợi, dân dụng, thủy lợi, quốc phòng, sửa chữa phương tiện, thiết bị thi công; tư vấn 
xây dựng công trình giao thông; xây dựng nhà các loại; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng 
và kiến trúc các cụm dân cư, đô thị mới, giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công 
trình dân dụng và công nghiệp 

 
Nhóm 39: Vận tải khách bằng xe du lịch và taxi, dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ, đào tạo lái xe ô tô. 

 
Nhóm 42: thiết kế công trình cầu đường bộ; thiết kế xây dựng công trình: nền, mặt đường, 
đường ô tô, bến bãi, ngầm tràn thoát nước và các công trình phụ trợ khác trên đường' thiết 
kế công trình thuỷ lợi; thí nghiệm vật liệu xây dựng; kiểm định chất lượng công trình, 
thẩm định dự án đầu tư các công trình xây dựng giao thông, công nghiệp dân dụng; khảo 
sát địa chất công trình 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ. 
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(210) 4-2011-14727 (220) 19.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Takaci Toàn Cầu  (VN) 
Số nhà 11a, ngách 42, ngõ 1, đường Âu 
Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, đồ da hoặc giả da như: túi, cặp, 

ví, hòm.  
 
 

(210) 4-2011-14892 (220) 21.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 26.1.1 
(591) Cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Địa ốc Việt  (VN) 
Tòa nhà Harbour view, số 35 (tầng 12) 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản: dịch vụ về thuê nhà, đánh giá bất động sản hoặc cấp vốn. 

 
 

(210) 4-2011-15007 (220) 22.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.9; A25.7.2; A25.7.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại VINACOM Việt Nam  
(VN) 
Tầng 3, số 201 Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất, nhập khẩu các mặt hàng như: thiết bị điện tử (cụ thể là: máy 

tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy chủ, máy in, máy quét, linh kiện máy 
tính các loại (như ổ cứng, ram, chíp, thẻ đồ hoạ, thẻ âm thanh), thiết bị điện tử cầm tay, 
thiết bị thí nghiệm giáo dục, điều hoà, ti vi, máy thu thanh bán dẫn, cáp viễn thông, cáp 
điện) và linh kiện điện tử (cụ thể là cuộn biến thế, cuộn lọc, cuộn cản, bộ nguồn, bản 
mạch điện tử, tụ điện, đi-ốt, bộ cảm biến, bóng bán dẫn, mạch tích hợp, đèn hiệu ứng 
trường, ống dẫn sóng, ăngten, cáp dẫn sóng), thiết bị viễn thông, thiết bị chuyển mạch, 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính và các phụ kiện đi kèm của máy vi 
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tính, điện thoại, hàng lương thực thực phẩm, đồ uống, hàng nông lâm thuỷ hải sản; mua, 
bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, kính xây dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và các loại 
vật liệu xây dựng, thuốc lá nội, thuốc lào; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng; mua, bán văn phòng phẩm (bút, mực, giấy); đại lý độc quyền phân phối sản 
phẩm hàng hoá nêu trên; dịch vụ xúc tiến và môi giới thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-15008 (220) 22.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.3; A25.7.2; 26.4.9 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại VINACOM Việt Nam  
(VN) 
Tầng 3, số 201 Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất, nhập khẩu các mặt hàng như: thiết bị điện tử (cụ thể là: máy 

tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy chủ, máy in, máy quét, linh kiện máy 
tính các loại (như ổ cứng, ram, chíp, thẻ đồ hoạ, thẻ âm thanh), thiết bị điện tử cầm tay, 
thiết bị thí nghiệm giáo dục, điều hoà, ti vi, máy thu thanh bán dẫn, cáp viễn thông, cáp 
điện) và linh kiện điện tử (cụ thể là cuộn biến thế, cuộn lọc, cuộn cản, bộ nguồn, bản 
mạch điện tử, tụ điện, đi-ốt, bộ cảm biến, bóng bán dẫn, mạch tích hợp, đèn hiệu ứng 
trường, ống dẫn sóng, ăngten, cáp dẫn sóng), thiết bị viễn thông, thiết bị chuyển mạch, 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính và các phụ kiện đi kèm của máy vi 
tính, điện thoại, hàng lương thực thực phẩm, đồ uống, hàng nông lâm thuỷ hải sản; mua, 
bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, kính xây dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và các loại 
vật liệu xây dựng, thuốc lá nội, thuốc lào; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng; mua, bán văn phòng phẩm (bút, mực, giấy); đại lý độc quyền phân phối sản 
phẩm hàng hoá nêu trên; dịch vụ xúc tiến và môi giới thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-15222 (220) 26.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch và chăm sóc da không chứa dược chất; khăn ướt mỹ phẩm, 

cụ thể là, khăn ướt để tẩy trang và làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); dầu (mỹ 
phẩm) dùng cho da (không chứa dược chất), kem bôi và nước xức dùng cho da (không 
chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; miếng bông mỹ phẩm, khăn 
giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện tử để phân tích thông tin chẩn đoán liên quan đến da 
và tóc, không dùng cho y tế; phần mềm máy tính ghi sẵn dùng để lưu trữ các dữ liệu điện 
tử, dùng để tạo ra cơ sở dữ liệu có thể tra cứu các thông tin và dữ liệu trong lĩnh vực y tế 
và làm đẹp; thiết bị xử lý dữ liệu có tính năng như bộ xử lý dữ liệu dùng trong lĩnh vực y 
tế và làm đẹp (không phải là thiết bị y tế); thiết bị điện chải tóc bằng khí nóng, thiết bị 
điện để duỗi thẳng tóc; dụng cụ uốn tóc và thiết bị tạo kiểu tóc được đốt nóng bằng điện 
cụ thể là, thiết bị là bằng điện để tạo kiểu tóc, thiết bị làm quăn tóc bằng điện; lược được 
làm nóng bằng điện dùng cho mục đích mỹ phẩm (dụng cụ uốn tóc đốt nóng bằng điện). 

 
Nhóm 10: Thiết bị điện dùng để chăm sóc tóc hoặc chăm sóc da, cụ thể là thiết bị điện để 
bôi mỹ phẩm lên da; thiết bị điều trị bằng tia sáng dùng để điều trị làm đẹp, cụ thể là thiết 
bị dùng tia sáng chủ yếu cung cấp các ánh sáng xung để thực hiện các bước điều trị da 
thẩm mỹ không cần dụng cụ; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra và phân tích các bệnh về da 
và da đầu và thiết bị và dụng cụ để điều trị các bệnh này, cụ thể là thiết bị chạy bằng điện 
dùng để điều trị da bằng cách chiếu tia sáng và các dao động âm cường độ thấp lên da; 
thiết bị để xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị kích thích da chạy bằng điện; dụng cụ để điều trị 
chăm sóc da, cụ thể là laze dùng để điều trị làm đẹp mặt và da; thiết bị và dụng cụ để làm 
rụng lông và ngăn chặn sự mọc lông (dùng trong ngành y) cụ thể là laze để làm rụng lông 
trên cơ thể; thiết bị để xoa bóp dùng cho mục đích chữa bệnh hoặc mục đích làm đẹp, 
thiết bị làm săn chắc da, cụ thể là thiết bị xoa bóp làm săn da mặt dùng để làm đẹp; thiết 
bị để luyện tập cơ bắp cụ thể là thiết bị rung dùng để kích thích cơ bắp và tăng sức lực và 
sự vận động cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-15312 (220) 27.07.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.3.16; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chí Thịnh  (VN) 
34C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); nệm lò xo; nệm rơm, nệm nước; không dùng 

trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-15467 (220) 28.07.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/245,369 17.02.2011 US 

  
(731) HEWLETT-PACKARD 

DEVELOPMENT COMPANY, L.P.  
(US) 
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền phát hoặc sao chép dữ liệu, văn bản, đồ họa, âm thanh 
hoặc hình ảnh; vật lưu truyền dữ liệu (để trắng, có từ tính); vật lưu truyền dữ liệu từ tính 
đã ghi trước đặc biệt là phần mềm để sử dụng liên quan đến thiết bị truyền thông cầm tay, 
cụ thể là điện thoại di dộng và điện thoại thông minh (smart phones); máy tính (thiết bị 
xử lý dữ liệu); máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi tính di động; máy vi tính cầm 
tay; máy vi tính bảng; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); nhật ký điện tử; số ghi 
chép điện tử; bộ nhớ máy vi tính; phần cứng máy tính, cụ thể là thẻ nhớ; thiết bị ngoại 
biên máy vi tính; màn hình máy vi tính; bàn phím máy vi tính; phần cứng máy vi tính 
dùng cho viễn thông; điện thoại; điện thoại di động; máy nhắn tin; thiết bị truyền thông 
cầm tay và di động sử dụng để gửi và nhận dữ liệu, thông tin và các nội dung kỹ thuật số 
khác, cụ thể là máy vi tính cầm tay, điện thoại di dộng và điện thoại thông minh; điện 
thoại vi-đê-ô; ca-mê-ra chụp ảnh và ca-mê-ra quay phim; máy nghe nhạc; máy chiếu vi-
®ª-«; máy trình chiếu đa phương tiện; phần mềm truyền thông máy vi tính, cụ thể là 
chương trình máy tính ghi sẵn để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý dữ liệu, 
phần mềm nhận đạng ký tự; phần mềm viễn thông, phần mềm quản lý viễn thông, phần 
mềm thư điện tử và gửi tin nhắn, phần mềm nhắn tín, phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; 
chương trình máy tính để tiếp cận, trình duyệt và tìm kiếm dữ liệu; chương trình trò chơi 
máy vi tính; phần mềm trò chơi vi- ®ª-«; trò chơi máy vi tính và vi-đê-ô có thể tải xuống 
được; âm nhạc, âm thanh, vi-đê-ô và nội dung giải trí có liên quan có thể tải xuống được; 
hộp đựng máy vi tính; phụ kiện, thiết bị và hộp đựng cho tất cả các sản phẩm kể trên được 
bán riêng lẻ; hướng dẫn sử dụng dưới dạng điện tử được cung cấp kèm theo các sản phẩm 
trên được bán riêng lẻ; bút dùng cho máy vi tính; phần mềm máy vi tính có thể tải xuống 
được sử dụng trong truyền dẫn số liệu, thông tin và nội dung đa phương tiện thông qua 
thiết bị truyền thông cầm tay như điện thoại di động, điện thoại nhỏ di động và điện thoại 
thông minh. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông, cụ thể là cung cấp dịch vụ thông tin 
liên lạc thông qua thiết bị thông tin liên lạc cầm tay như điện thoại di động và điện thoại 
thông minh; dịch vụ điện thoại di động; dịch vụ nhắn tin; truyền dẫn kỹ thuật số về tiếng 
nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô, tín hiệu và tin nhắn, cung cấp luồng vật liệu âm 
thanh trên mạng internet; cung cấp tiếp cận cho nhiều người sử dụng vào mạng thông tin 
điện tử; dịch vụ viễn thông, cụ thể là cung cấp liên kết viễn thông không dây vào mạng 
thông tin điện tử; dịch vụ nhắn tin kỹ thuật số không dây; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
bảng tin điện tử để truyền dẫn tin nhắn giữa người sử dụng máy vi tính liên quan đến một 
phạm vi rộng lớn thông tin về quyền lợi chung của người tiêu dùng; truyền dẫn (điện tử) 
về số liệu điện tử, thư điện tử, thông tin liên lạc điện tử và kỹ thuật số dưới dạng điện tử 
về mã hóa và giải mã; truyền dẫn điện tử các phần mềm máy vi tính không tải xuống được 
của người khác bằng phương tiện mạng thông tin điện tử; cung cấp tiếp cận tới các cơ sở 
dữ liệu; tư vấn trong lĩnh vực viễn thông và mạng thông tin điện tử; dịch vụ điện thoại 
internet, cụ thể là cung cấp trang web tương tác chuyên về tin tức và thông tin về máy vi 
tính cầm tay, phần mềm máy vi tính để bàn và phần mềm máy vi tính cầm tay, điện thoại 
di động, công nghệ kỹ thuạt số và dịch vụ không dây cho máy vi tính cầm tay thông qua 
mạng thông tin điện tử. 

 
Nhóm 42: Cung cấp các trang web chứa thông tin và các đường dẫn tới các trang web 
khác trong lĩnh vực máy vi tính, tin học và các sản phẩm và dịch vụ viễn thông, cụ thể là 
thông tin về các chức năng truyền dẫn, tính chức năng, khả năng và việc sử dụng các thiết 
bị tin học và viễn thông kể  trên; cung cấp các trang web chuyên về thông tin và đường 
dẫn tới các trang web về lĩnh vực viễn thông và dịch vụ viễn thông. 
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(210) 4-2011-15729 (220) 02.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Vinaland   (VN) 
Số 351, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được. 
 

Nhóm 16: Các sản phẩm bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn lau sạch bằng giấy, giấy vệ 
sinh, khăn giấy, tã lót vệ sinh bằng giấy dùng cho trẻ em; giấy vệ sinh dùng cho người 
lớn. 

 
Nhóm 20: Gối, nệm bông, nệm lò xo. 

 
Nhóm 24: Chăn, ga trải giường.  

 
 

(210) 4-2011-16048 (220) 05.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Văn Điệp   (VN) 
Chợ Hệ, Thanh Bính, huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; mật ong nghệ; sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm, không dùng cho 

ngành y);  
 
 

(210) 4-2011-16207 (220) 08.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Tím, vàng đậm, vàng nhạt 
(731) HITACHI ZOSEN CORPORATION  

(JP) 
7-89, Nanko-kita 1-chome, Suminoe-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: ¤ xít nhôm (hóa chất); hóa chất si-li-cat có chứa ô xit nhôm, si-li-cat (hợp chất 

hóa học); hợp chất hóa học sô đa bi-các-bô-nát dùng cho hoá chất; hóa chất có cồn (dùng 
trong công nghiệp); hóa chất etylic có cồn; hoá chất dùng trong công nghiệp; hóa chất 
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làm đông kết (dùng trong công nghiệp); hóa chất làm đặc kim loại nặng; chất liên kết 
dioxin (hóa chất); chất liên kết thủy ngân (hóa chất); chất dẻo dạng thô; cacbon; cacbon 
dùng cho máy lọc; cacbon đen dùng cho mục đích công nghiệp.  

 
Nhóm 06: Cổng bằng kim loại; thùng dùng để bảo quản hàng hóa bằng kim loại; 
côngtenơ bằng kim loại (để chứa hàng lưu kho, vận chuyển); côngtenơ bằng kim loại 
dùng cho khí nén hoặc không khí lỏng; rổ/sọt bằng kim loại; thùng chứa bằng kim loại; 
vòi của thùng chứa bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa của đập nước bằng kim loại; 
côngtenơ bằng kim loại dùng để chứa và vận chuyển chất thải hạt nhân đã qua sử dụng; 
bình chịu áp lực bằng kim loại; bình chịu áp lực bằng kim loại dùng để lọc dầu; bình chịu 
áp lực bằng kim loại dùng để đựng các sản phẩm phân bón; bình chịu áp lực bằng kim 
loại dùng để đựng các sản phẩm axit sulfuric; bình chịu áp lực bằng kim loại dùng để 
đựng các sản phẩm urê; bình chịu áp lực bằng kim loại dùng cho lò phản ứng hạt nhân. 

 
Nhóm 07: Máy súc rửa chai; máy đóng gói thực phẩm; máy làm nước khoáng; máy đóng 
chai; máy nạp chất liệu; máy đóng nút chai; máy đóng miệng chai; máy đúc chất dẻo; 
máy đúc và xử lý chất dẻo; thiết bị xử lý a xít sulfuric (máy); máy sản xuất rượu; máy 
chuyển đổi chất xúc tác (máy); máy đào xúc; các bộ phận của nồi hơi trong máy; bộ phận 
ngưng tụ hơi nước (bộ phận của máy); nồi hơi của động cơ hơi nước (là bộ phận của động 
cơ hơi nước); tua bin hơi nước (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); nồi hơi 
(bộ phận của máy) cùng các bộ phận của chúng dùng trong nhà máy điện; động cơ đốt 
trong (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); động cơ điêzen (không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ); động cơ chạy bằng khí than đá (không dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ); tua bin (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy 
gia công kim loại; máy nghiền; máy và thiết bị đánh bóng dùng điện; động cơ dùng cho 
tàu thuyền; động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  

 
Nhóm 09: Phao đánh dấu (để xác định vị trí); thiết bị dẫn hướng của vệ tinh; thiết bị điều 
khiển từ xa chạy điện dùng để điều khiển trong công nghiệp; pin điện dùng cho xe cộ; pin 
mặt trời; pin nhiên liệu; thiết bị tạo hyđrô và oxy bằng phương pháp điện phân nước.  

 
Nhóm 11: Máy ướp lạnh; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và máy làm đá lạnh; nồi hơi 
(không phải bộ phận của máy); lò nung; thiết bị tái sinh nhiệt; các bộ phận của lò đun làm 
bằng đất sét chịu lửa; bộ trao đổi nhiệt (không phải là bộ phận của máy); vỉ của lò nung 
(bộ phận của lò nung); lò sưởi; bộ phận lọc hơi đốt (bộ phận của thiết bị lọc khí ga); lò 
đốt rác; thiết bị khử muối; thiết bị lọc làm sạch nước.  

 
Nhóm 37: Cho thuê máy xúc; sửa chữa và lắp đặt lò sưởi; xây dựng nhà máy; sửa chữa, 
lắp đặt và bảo dưỡng máy móc; khôi phục (sửa chữa) lại động cơ bị hư hại một phần hay 
bị hỏng; khôi phục (sửa chữa) lại máy móc bị hư hại một phần hay bị hỏng; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
phần cứng máy tính; đóng tàu.  
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(210) 4-2011-16262 (220) 08.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửu Long  
(VN) 
343 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Các vật liệu xây dựng phi kim loại; ván sàn gỗ; cửa ra vào (không bằng kim 

loại); cửa sổ (không bằng kim loại); hàng rào trang trí bằng gỗ các loại. 
 

Nhóm 20: Các đồ gỗ nội thất; hàng gỗ trong nhà; hàng gỗ ngoài trời gồm bàn ghế ngoài 
trời. 

 
 

(210) 4-2011-16312 (220) 09.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Anh 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm, bộ đồ cho bồn tắm cụ thể là: chậu rửa, vòi hoa sen, 

bệ xí nhà vệ sinh, bình nước nóng cho nhà tắm. 
 
 

(210) 4-2011-16314 (220) 09.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Hải Nam  
(VN) 
55 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm đã qua chế biến như: tổ yến, hải sâm, bào ngư, gân heo (gân 

lợn), cá, mực, tôm, sò điệp, bạch tuộc, ốc, ghẹ, cua., nấm mèo, hạt điều, các loại đậu, mè 
(võng). 

 
Nhóm 30: Các loại bánh tráng (bánh đa), gạo. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
576 

(210) 4-2011-16416 (220) 10.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(731) ARTURO TAVERNA 

INTERNATIONAL PTY LTD   (AU) 
75 Meyer Street, Torrensville, South 
Australia 5031  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc tóc và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-16455 (220) 10.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Tổng công ty Xăng Dầu Việt 

Nam    (VN) 
Số 1, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất hoạt động bề mặt alkyl benzen sulforic mạch thẳng (LAS) (hoá chất 

dùng trong công nghiệp); dung môi (hoá chất dùng trong công nghiệp); vật liệu tổng hợp 
dùng để hấp thu dầu; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; tác nhân để phân huỷ dầu 
mỏ; hoá chất tách dầu; chất phụ gia (hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ).   

 
Nhóm 02: Dầu mỡ chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; sơn, sơn nước, sơn dầu, véc ni, 
chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, ma tít, thuốc màu, sơn phủ ngoài.  

 
Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhơn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; 
gaz nhiên liệu; mỡ dùng cho súng (vũ khí); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu hoả; 
chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mazut; nhiên liệu khoáng; nhiên liệu động cơ; khí dầu; dầu 
dùng cho sơn; dầu dùng để vẽ; parafin; xăng; dầu mỏ (thô hoặc tinh chế); hỗn hợp nhiên 
liệu đã khí hoá; ét xăng (benzin); phụ gia không phải hoá chất dùng cho nhiên liệu động 
cơ; nhiên liệu diesel (dầu gazoin); cồn khô (dùng để làm chất đốt).  

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy bằng 
kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình ga 
bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); ống dẫn bằng 
kim loại dùng để dẫn gas; đai bằng thép dùng cho ống dẫn gas; bồn chứa xăng dầu trên xe 
« tô bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy lọc dầu; máy phân ly dầu/ hơi nước.  

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; máy vi tính; dụng cụ bảo hộ lao 
động, cụ thể là: quần áo bảo hộ lao động được thiết kế đặc biệt dùng để chống cháy, 
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chống xạ, chống thấm, găng tay bảo hộ, mặt nạ bảo hộ; thiết bị phòng cháy chữa cháy, cụ 
thể là: bình chữa cháy, gậy chữa cháy, chăn chữa cháy, miệng ống vòi rồng để chữa cháy, 
xe chữa cháy; cột bơm xăng dầu điện tử; thiết bị để phân tích khí ga; cái đo mức dầu 
xăng; bơm xăng dầu điện tử dùng cho trạm phục vụ ô tô.   

 
Nhóm 12: Các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông có thể di 
chuyển được; bột trét tường.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sơn, véc ni, màu, 
cao su, thiết bị và phụ tùng máy công-nông nghiệp, kim loại, quặng kim loại, dầu mỡ 
nhờn, nhựa đường, bếp cồn, cồn khô, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
khác, khí hoá lỏng, thiết bị vật tư phục vụ ngành gas sản phẩm lọc dầu và hoá dầu, hàng 
công nghiệp xuất khẩu, phụ gia, thuốc pha thêm, dung môi, các phương tiện bao bì, thùng 
phuy chứa đựng xăng dầu, trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, vật tư 
tổng hợp, vật tư kỹ thuật, kim khí, hoá chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, phụ tùng ô tô, 
xe máy, xăm lốp, bình điện, sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, nông-
lâm-thủy-khoáng sản, nông-lâm sản nguyên liệu, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ 
sâu, thuốc bảo vệ thực vật, than và chất đốt các loại, thiết bị văn phòng, thiết bị tin học, 
điện tử, viễn thông, điện lạnh, điện máy, hàng tiêu dùng, văn phòng phẩm, hoá mỹ phẩm, 
đồ da dụng, hàng bách hoá tổng hợp, đồ uống có cồn, bánh kẹo, đồ hộp thực phẩm, nước 
uống tinh khiết đóng chai, nước đá, nguyên nhiên liệu, phụ liệu thuốc lá, thuốc lá, thuốc 
lào và sản phẩm từ sợi thuốc lá, ô tô, xe có động cơ và mô tô, khoáng sản, nông thổ sản, 
dệt may, giày da, kim loại màu, sắt thép, hoá chất, than, gỗ, sản phẩm bằng gỗ, hàng thủ 
công mỹ nghệ mây tre lá nứa, rượu, thiết bị bưu chính viễn thông, hàng lâm đặc sản, 
lương thực, thực phẩm, thiết bị trường học, đồ dùng cá nhân và gia đình, bao bì sản phẩm 
cơ khí, vật liệu xây dựng, tơ lụa, vải sợi, hàng may mặc, máy tính, phần mềm máy tính, 
thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin học, thiết bị tự động hoá và hệ thông các dây 
chuyền công nghiệp, vật tư thiết bị ngành bưu chính viễn thông, thiết bị đo lường điều 
khiển, thiết bị tự động hoá, linh kiện điện tử, phương tiện tồn chưa cho các công trình dầu 
khí, công nghiệp và dân dụng, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu xăng dầu, vật tư, thiết 
bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành khác; mua bán xăng dầu để cung ứng cho ngành 
hàng không; xuất nhập khẩu; nhập ủy thác bao tiêu (dịch vụ xuất nhập khẩu); cho thuê 
không gian quảng cáo; xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất 
kinh doanh; đại lý bán lẻ xăng dầu; tổng đại lý bán các loại xăng dầu và các sản phẩm 
hoá dầu; đại lý mua bán, ký gửi tất cả các hàng hoá kể trên; dịch vụ môi giới thương mại; 
dịch vụ giới thiệu việc làm; đại lý mua bán các sản phẩm dầu khi; dịch vụ cho thuê máy 
móc, các thiết bị văn phòng thuộc nhóm này; dịch vụ quảng cáo; tạm nhập, tái xuất 
chuyển khẩu xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; kinh doanh siêu thị (kinh doanh các mặt 
hàng: đồ gia dụng và nhà bếp, lương thực, thực phẩm (có nguồn gốc động vật và thực vật), 
hoá mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ nội thất, quần áo và trang phục các loại; da, giả da và 
đồ du lịch các loại; đồng hồ, đồ trang sức, kim hoàn và đá quý; thiết bị điện tử, điện gia 
dụng, điện lạnh, viễn thông và tin học; dụng cụ âm nhạc; vật liệu xây dựng bằng kim loại 
và phi kim loại; vải và các sản phẩm dệt; đồ chơi); đại lý bán hàng cho các hãng công 
nghệ thông tin, mua bán nước ngọt, nhiên liệu, xăng dầu cho tàu thủy nội địa; dịch vụ cho 
thuê thuyền viên; lập thiết kế tổng dự toán và lập dự toán các dự án quản lý dự án; điều 
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hành thực hiện dự án; buôn bán và xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị chuyên ngành hóa 
dầu.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như cửa hàng, ki ốt, văn phòng, căn hộ, nhà ở, 
trung tâm thương mại, mặt bằng siêu thị; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đầu tư tài 
chính (góp vốn, mua cổ phiếu); dịch vu bảo hiểm; nhận tái bảo hiểm cho công ty tái bảo 
hiểm quốc gia; nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ trên; đầu tư (tài 
chính) vào xây dựng, cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, trung tâm thương mại mua 
bán cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 
dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ 
ngân hàng dịch vụ tài chính; dịch vụ chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả thẻ tín dụng; dịch vụ về bảo lãnh tài chính; các 
dịch vụ ủy thác tài chính; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; tư vấn tài chính tiền tệ; dịch vụ 
tư vấn môi giới nhà đất; dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, bảo hiểm y tế tự nguyện, tai 
nạn con người, tài sản, thiệt hại vận chuyển đường bộ, đường sông, đường sắt, đường xe 
cơ giới và bảo hiểm cháy; dịch vụ giám định, điều tra, tinh toán phân bổ tổn thất, định lý 
giám định, xét giải quyết bồi thường và đối với người thứ ba, hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài 
chính cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư vốn.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, các công trình dân 
dụng và công trình công nghiệp, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình công nghiệp, dân 
dụng, công trình thủy, kho xăng dầu, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, xử lý nền 
móng công trình, xây dựng công trình bờ ke, bến cảng, tư vấn giám sát xây dựng công 
trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, thi công đường bãi, san nền, thi công 
lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, lắp đặt các loại bồn chứa xăng dầu trên xe ô tô, trang trí nội ngoại thất, sửa chữa, 
bảo dưỡng các công trình xăng dầu, công trình hóa dầu, các công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và cột bơm nhiên liệu, các thiết bị xăng 
dầu, thiết bị sử dụng gas, thiết bị đo lường xăng dầu, hệ thống công nghệ cửa hàng xăng 
dầu: đại tu, trung tu, sửa chữa, bảo hành ô tô, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị 
ngành xây lắp xăng dầu, sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 
vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sơn, thay thế phụ 
tùng, máy móc, trang thiết bị trên tàu, xà lan chở xăng dầu, xe có động cơ, mô tô, dịch vụ 
rửa xe, thay dầu mỡ, sơn chống rỉ, dịch vụ sửa chữa đồ điện, mạng điện gia dụng, sửa 
chữa dàng khoan và các thiết bị dầu khí, đóng mới, sữa chữa, nâng cấp tàu, xà lan, 
phương tiện vận tải thủy, tàu đánh cá, các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất, khí hóa 
lỏng, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin 
học, thiết bị tự động hóa và các hệ thống dây chuyền công nghiệp, dịch vụ vệ sinh, xức 
rửa tàu biển, xà lan và các loại bồn, bồn chứa xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, dịch vụ 
vệ sinh công nghiệp cho các công trình, kho xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất, cửa hàng 
dầu và công trình công nghiệp; dịch vụ vệ sinh tàu. biển; nạo vét luông lạch; dịch vụ cho 
thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; 
thi công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu), trạm phục vụ xe cộ nạp nhiên liệu.   

 
Nhóm 38: Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ internet IAP, ISP (dịch vụ cung cấp đường 
truyền Internet); dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, 
liên lạc điện tử và thông tin bằng các phương tiện liên lạc vệ tinh, kết nối sóng ngắn, các 
phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây hoặc bằng cáp, hoặc 
các phương tiện liên lạc khác; công thông tin; dịch vụ điện thoại; các dịch vụ lưu trữ và 
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cung cấp thông tin qua điện thoại; cung cấp (trực tiếp, bán lại) các dịch vụ viễn thông (cơ 
bản, giá trị gia tăng). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; 
dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hoá lỏng, hàng hoá vâ hành khách bằng các phương tiện vận 
tải đường bộ, đường thuỷ, hàng không; vận tải ven biển và viễn dương; đại lý môi giới vận 
tải; đại lý tàu biển; dịch vụ cảng biển; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, nhà xưởng, cầu 
cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ chiết nạp gas hoá lỏng; dịch vụ lai dắt tàu biển; 
dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu nạn trên biên; dịch vụ ứng cứu sự cố 
tràn dầu (thu gom dầu tràn); dịch vụ cứu hộ ô tô, xe bồn các loại; đưa đón thuyền viên; 
dịch vụ trông giữ xe; đại lý bán vé máy bay, ô tô chất lượng cao trong ngoài nước; vận tải 
bằng taxi, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải; dịch 
vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển); dịch vụ hàng hải; dịch vụ 
kiểm đếm hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển; dịch vụ kho ngoại quan; dịch 
vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; cho thuê kho bãi; dịch vụ chuyển phát thư từ, 
bưu phẩm, bưu kiện, báo chí.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái sinh dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ pha 
chế dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý dầu mỡ nhờn (xử lý vật 
liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử  lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác 
thải); pha chế hoá dầu (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng).   

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phục vụ ngành xăng dầu; đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa 
chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học); dào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn 
trong lĩnh vực điện tử, tin họe, tự động hoá; đào tạo quản trị hệ thống; đào tạo kỹ thuật; 
đào tạo tiếng anh dành cho máy tính; dịch vụ thể thao (cho thuê sân, bãi: tennis, cầu lông, 
bóng bàn, billiard); dịch vụ đào tạo trực tuyến.   

 
Nhóm 42: Khảo sát thiết kề công trình xăng dầu và dân dụng; thiết kế đo đạc công trình 
ngành đo vẽ địa hình; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; tư vấn thiết kế hệ thống 
tự động hoá (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải); 
dịch vụ công nghệ thông tin, vật tư thiết bị phục vụ ngành tin học và tự động hoá; dịch vụ 
đo lường xăng dầu và các nhiên liệu khác; dịch vụ kiểm định dung tích xăng dầu và các 
nhiên liệu khác; dịch vụ lập ba-rem thiết bị tồn chứa xăng dầu và các nhiên liệu khác; đo 
độ dầy kim loại bằng phương pháp siêu âm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, phân tích phục vụ 
ngành xăng dầu; dịch vụ tin học: tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm tin 
học, nối mạng hệ thống máy tính, gia công phầm mềm; thiết kế phần mềm máy tính; tư 
vấn, cung cấp và cho thuê phần mềm máy tính; cài đặt, bảo trì phần mềm máy tính; kiểm 
tra không phá huỷ mối hàn bằng phương pháp siêu âm, thẩm thấu và hút chân không; dịch 
vụ phát triển vâ ứng dụng khoa học kỹ thuật; dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho các trang web; tư 
vấn về chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự 
động hoá; phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hoá dầu; dịch vụ hoá nghiệm 
xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; tư vấn chuẩn bị dự án, cụ thể là: lập quy hoạch và 
tổng sơ đồ phát triển, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn thực hiện dự án, cụ thể là: khảo 
sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán; tư vấn lập hồ sơ 
mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết 
bị; đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường; kiểm định chất lượng công trình 
xây dựng; tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ liên quan đến phục vụ kinh doanh gas; 
lập dự án đầu tư; lập báo cáo đầu tư.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
giải khát (nước ngọt, sinh tố, cà phê, nước khoáng); dịch vụ chế biến thực phẩm (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, cụ thể là nhà nghỉ, phòng trọ.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi xoa bóp.  
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(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất hoạt động bề mặt alkyl benzen sulforic mạch thẳng (LAS) (hoá chất 

dùng trong công nghiệp); dung môi (hoá chất dùng trong công nghiệp); vật liệu tổng hợp 
dùng để hấp thu dầu; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; tác nhân để phân huỷ dầu 
mỏ; hoá chất tách dầu; chất phụ gia (hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ).   

 
Nhóm 02: Dầu mỡ chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; sơn, sơn nước, sơn dầu, véc ni, 
chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, ma tít, thuốc màu, sơn phủ ngoài. 

 
Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhơn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; 
gaz nhiên liệu; mỡ dùng cho súng (vũ khí); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu hoả; 
chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mazut; nhiên liệu khoáng; nhiên liệu động cơ; khí dầu; dầu 
dùng cho sơn; dầu dùng để vẽ; parafin; xăng; dầu mỏ (thô hoặc tinh chế); hỗn hợp nhiên 
liệu đã khí hoá; ét xăng (benzin); phụ gia không phải hoá chất dùng cho nhiên liệu động 
cơ; nhiên liệu diesel (dầu gazoin); cồn khô (dùng để làm chất đốt).  

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy bằng 
kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình ga 
bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); ống dẫn bằng 
kim loại dùng để dẫn gas; đai bằng thép dùng cho ống dẫn gas; bồn chứa xăng dầu trên xe 
« tô bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy lọc dầu, máy phân ly dầu/ hơi nước.  

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; máy vi tính; dụng cụ bảo hộ lao 
động, cụ thể là: quần áo bảo hộ lao động được thiết kế đặc biệt dùng để chống cháy, 
chống xạ, chống thấm, găng tay bảo hộ, mặt nạ bảo hộ; thiết bị phòng cháy chữa cháy, cụ 
thể là: bình chữa cháy, gậy chữa cháy, chăn chữa cháy, miệng ống vòi rồng để chữa cháy, 
xe chữa cháy; cột bơm xăng dầu điện tử; thiết bị để phân tích khí ga; cái đo mức dầu 
xăng; bơm xăng dầu điện tử dùng cho trạm phục vụ ô tô.   

 
Nhóm 12: Các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông có thể di 
chuyển được; bột trét tường.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sơn, véc ni, màu, 
cao su, thiết bị và phụ tùng máy công-nông nghiệp, kim loại, quặng kim loại, dầu mỡ 
nhờn, nhựa đường, bếp cồn, cồn khô, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
khác, khí hoá lỏng, thiết bị vật tư phục vụ ngành gas sản phẩm lọc dầu và hoá dầu, hàng 
công nghiệp xuất khẩu, phụ gia, thuốc pha thêm, dung môi, các phương tiện bao bì, thùng 
phuy chứa đựng xăng dầu, trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, vật tư 
tổng hợp, vật tư kỹ thuật, kim khí, hoá chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, phụ tùng ô tô, 
xe máy, xăm lốp, bình điện, sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, nông-
lâm-thủy-khoáng sản, nông-lâm sản nguyên liệu, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ 
sâu, thuốc bảo vệ thực vật, than và chất đốt các loại, thiết bị văn phòng, thiết bị tin học, 
điện tử, viễn thông, điện lạnh, điện máy, hàng tiêu dùng, văn phòng phẩm, hoá mỹ phẩm, 
đồ da dụng, hàng bách hoá tổng hợp, đồ uống có cồn, bánh kẹo, đồ hộp thực phẩm, nước 
uống tinh khiết đóng chai, nước đá, nguyên nhiên liệu, phụ liệu thuốc lá, thuốc lá, thuốc 
lào và sản phẩm từ sợi thuốc lá, ô tô, xe có động cơ và mô tô, khoáng sản, nông thổ sản, 
dệt may, giày da, kim loại màu, sắt thép, hoá chất, than, gỗ, sản phẩm bằng gỗ, hàng thủ 
công mỹ nghệ mây tre lá nứa, rượu, thiết bị bưu chính viễn thông, hàng lâm đặc sản, 
lương thực, thực phẩm, thiết bị trường học, đồ dùng cá nhân và gia đình, bao bì sản phẩm 
cơ khí, vật liệu xây dựng, tơ lụa, vải sợi, hàng may mặc, máy tính, phần mềm máy tính, 
thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin học, thiết bị tự động hoá và hệ thông các dây 
chuyền công nghiệp, vật tư thiết bị ngành bưu chính viễn thông, thiết bị đo lường điều 
khiển, thiết bị tự động hoá, linh kiện điện tử, phương tiện tồn chưa cho các công trình dầu 
khí, công nghiệp và dân dụng, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu xăng dầu, vật tư, thiết 
bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành khác; mua bán xăng dầu để cung ứng cho ngành 
hàng không; xuất nhập khẩu; nhập ủy thác bao tiêu (dịch vụ xuất nhập khẩu); cho thuê 
không gian quảng cáo; xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất 
kinh doanh; đại lý bán lẻ xăng dầu; tổng đại lý bán các loại xăng dầu và các sản phẩm 
hoá dầu; đại lý mua bán, ký gửi tất cả các hàng hoá kể trên; dịch vụ môi giới thương mại; 
dịch vụ giới thiệu việc làm; đại lý mua bán các sản phẩm dầu khi; dịch vụ cho thuê máy 
móc, các thiết bị văn phòng thuộc nhóm này; dịch vụ quảng cáo; tạm nhập, tái xuất 
chuyển khẩu xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; kinh doanh siêu thị (kinh doanh các mặt 
hàng: đồ gia dụng và nhà bếp, lương thực, thực phẩm (có nguồn gốc động vật và thực vật), 
hoá mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ nội thất, quần áo và trang phục các loại; da, giả da và 
đồ du lịch các loại; đồng hồ, đồ trang sức, kim hoàn và đá quý; thiết bị điện tử, điện gia 
dụng, điện lạnh, viễn thông và tin học; dụng cụ âm nhạc; vật liệu xây dựng bằng kim loại 
và phi kim loại; vải và các sản phẩm dệt; đồ chơi); đại lý bán hàng cho các hãng công 
nghệ thông tin, mua bán nước ngọt, nhiên liệu, xăng dầu cho tàu thủy nội địa; dịch vụ cho 
thuê thuyền viên; lập thiết kế tổng dự toán và lập dự toán các dự án quản lý dự án; điều 
hành thực hiện dự án; buôn bán và xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị chuyên ngành hóa 
dầu.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như cửa hàng, ki ốt, văn phòng, căn hộ, nhà ở, 
trung tâm thương mại, mặt bằng siêu thị; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đầu tư tài 
chính (góp vốn, mua cổ phiếu); dịch vu bảo hiểm; nhận tái bảo hiểm cho công ty tái bảo 
hiểm quốc gia; nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ trên; đầu tư (tài 
chính) vào xây dựng, cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, trung tâm thương mại mua 
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bán cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 
dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ 
ngân hàng dịch vụ tài chính; dịch vụ chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả thẻ tín dụng; dịch vụ về bảo lãnh tài chính; các 
dịch vụ ủy thác tài chính; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; tư vấn tài chính tiền tệ; dịch vụ 
tư vấn môi giới nhà đất; dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, bảo hiểm y tế tự nguyện, tai 
nạn con người, tài sản, thiệt hại vận chuyển đường bộ, đường sông, đường sắt, đường xe 
cơ giới và bảo hiểm cháy; dịch vụ giám định, điều tra, tinh toán phân bổ tổn thất, định lý 
giám định, xét giải quyết bồi thường và đối với người thứ ba, hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài 
chính cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư vốn.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, các công trình dân 
dụng và công trình công nghiệp, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình công nghiệp, dân 
dụng, công trình thủy, kho xăng dầu, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, xử lý nền 
móng công trình, xây dựng công trình bờ ke, bến cảng, tư vấn giám sát xây dựng công 
trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, thi công đường bãi, san nền, thi công 
lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, lắp đặt các loại bồn chứa xăng dầu trên xe ô tô, trang trí nội ngoại thất, sửa chữa, 
bảo dưỡng các công trình xăng dầu, công trình hóa dầu, các công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và cột bơm nhiên liệu, các thiết bị xăng 
dầu, thiết bị sử dụng gas, thiết bị đo lường xăng dầu, hệ thống công nghệ cửa hàng xăng 
dầu: đại tu, trung tu, sửa chữa, bảo hành ô tô, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị 
ngành xây lắp xăng dầu, sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 
vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sơn, thay thế phụ 
tùng, máy móc, trang thiết bị trên tàu, xà lan chở xăng dầu, xe có động cơ, mô tô, dịch vụ 
rửa xe, thay dầu mỡ, sơn chống rỉ, dịch vụ sửa chữa đồ điện, mạng điện gia dụng, sửa 
chữa dàng khoan và các thiết bị dầu khí, đóng mới, sữa chữa, nâng cấp tàu, xà lan, 
phương tiện vận tải thủy, tàu đánh cá, các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất, khí hóa 
lỏng, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin 
học, thiết bị tự động hóa và các hệ thống dây chuyền công nghiệp, dịch vụ vệ sinh, xức 
rửa tàu biển, xà lan và các loại bồn, bồn chứa xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, dịch vụ 
vệ sinh công nghiệp cho các công trình, kho xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất, cửa hàng 
dầu và công trình công nghiệp; dịch vụ vệ sinh tàu. biển; nạo vét luông lạch; dịch vụ cho 
thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; 
thi công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu), trạm phục vụ xe cộ nạp nhiên liệu.   

 
Nhóm 38: Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ internet IAP, ISP (dịch vụ cung cấp đường 
truyền Internet); dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, 
liên lạc điện tử và thông tin bằng các phương tiện liên lạc vệ tinh, kết nối sóng ngắn, các 
phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây hoặc bằng cáp, hoặc 
các phương tiện liên lạc khác; công thông tin; dịch vụ điện thoại; các dịch vụ lưu trữ và 
cung cấp thông tin qua điện thoại; cung cấp (trực tiếp, bán lại) các dịch vụ viễn thông (cơ 
bản, giá trị gia tăng). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; 
dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hoá lỏng, hàng hoá vâ hành khách bằng các phương tiện vận 
tải đường bộ, đường thuỷ, hàng không; vận tải ven biển và viễn dương; đại lý môi giới vận 
tải; đại lý tàu biển; dịch vụ cảng biển; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, nhà xưởng, cầu 
cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ chiết nạp gas hoá lỏng; dịch vụ lai dắt tàu biển; 
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dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu nạn trên biên; dịch vụ ứng cứu sự cố 
tràn dầu (thu gom dầu tràn); dịch vụ cứu hộ ô tô, xe bồn các loại; đưa đón thuyền viên; 
dịch vụ trông giữ xe; đại lý bán vé máy bay, ô tô chất lượng cao trong ngoài nước; vận tải 
bằng taxi, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải; dịch 
vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển); dịch vụ hàng hải; dịch vụ 
kiểm đếm hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển; dịch vụ kho ngoại quan; dịch 
vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; cho thuê kho bãi; dịch vụ chuyển phát thư từ, 
bưu phẩm, bưu kiện, báo chí.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái sinh dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ pha 
chế dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý dầu mỡ nhờn (xử lý vật 
liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử  lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác 
thải); pha chế hoá dầu (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng).   

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phục vụ ngành xăng dầu; đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa 
chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học); dào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn 
trong lĩnh vực điện tử, tin họe, tự động hoá; đào tạo quản trị hệ thống; đào tạo kỹ thuật; 
đào tạo tiếng anh dành cho máy tính; dịch vụ thể thao (cho thuê sân, bãi: tennis, cầu lông, 
bóng bàn, billiard); dịch vụ đào tạo trực tuyến.   

 
Nhóm 42: Khảo sát thiết kế công trình xăng dầu và dân dụng; thiết kế đo đạc công trình 
ngành đo vẽ địa hình; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; tư vấn thiết kế hệ thống 
tự động hoá (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải); 
dịch vụ công nghệ thông tin, vật tư thiết bị phục vụ ngành tin học và tự động hoá; dịch vụ 
đo lường xăng dầu và các nhiên liệu khác; dịch vụ kiểm định dung tích xăng dầu và các 
nhiên liệu khác; dịch vụ lập ba-rem thiết bị tồn chứa xăng dầu và các nhiên liệu khác; đo 
độ dầy kim loại bằng phương pháp siêu âm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, phân tích phục vụ 
ngành xăng dầu; dịch vụ tin học: tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm tin 
học, nối mạng hệ thống máy tính, gia công phầm mềm; thiết kế phần mềm máy tính; tư 
vấn, cung cấp và cho thuê phần mềm máy tính; cài đặt, bảo trì phần mềm máy tính; kiểm 
tra không phá huỷ mối hàn bằng phương pháp siêu âm, thẩm thấu và hút chân không; dịch 
vụ phát triển vâ ứng dụng khoa học kỹ thuật; dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho các trang web; tư 
vấn về chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự 
động hoá; phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hoá dầu; dịch vụ hoá nghiệm 
xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; tư vấn chuẩn bị dự án, cụ thể là: lập quy hoạch và 
tổng sơ đồ phát triển, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn thực hiện dự án, cụ thể là: khảo 
sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán; tư vấn lập hồ sơ 
mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết 
bị; đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường; kiểm định chất lượng công trình 
xây dựng; tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ liên quan đến phục vụ kinh doanh gas; 
lập dự án đầu tư; lập báo cáo đầu tư.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
giải khát (nước ngọt, sinh tố, cà phê, nước khoáng); dịch vụ chế biến thực phẩm (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, cụ thể là nhà nghỉ, phòng trọ.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi xoa bóp.  
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(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Tổng công ty Xăng Dầu Việt 

Nam   (VN) 
Số 1, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất hoạt động bề mặt alkyl benzen sulforic mạch thẳng (LAS) (hoá chất 

dùng trong công nghiệp); dung môi (hoá chất dùng trong công nghiệp); vật liệu tổng hợp 
dùng để hấp thu dầu; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; tác nhân để phân huỷ dầu 
mỏ; hoá chất tách dầu; chất phụ gia (hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ).  

 
Nhóm 02: Dầu mỡ chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; sơn, sơn nước, sơn dầu, véc ni, 
chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, ma tít, thuốc màu, sơn phủ ngoài. 

 
Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhơn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; 
gaz nhiên liệu; mỡ dùng cho súng (vũ khí); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu hoả; 
chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mazut; nhiên liệu khoáng; nhiên liệu động cơ; khí dầu; dầu 
dùng cho sơn; dầu dùng để vẽ; parafin; xăng; dầu mỏ (thô hoặc tinh chế); hỗn hợp nhiên 
liệu đã khí hoá; ét xăng (benzin); phụ gia không phải hoá chất dùng cho nhiên liệu động 
cơ; nhiên liệu diesel (dầu gazoin); cồn khô (dùng để làm chất đốt). 

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy bằng 
kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình ga 
bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); ống dẫn bằng 
kim loại dùng để dẫn gas; đai bằng thép dùng cho ống dẫn gas; bồn chứa xăng dầu trên xe 
« tô bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy lọc dầu; máy phân ly dầu/ hơi nước.  

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; máy vi tính; dụng cụ bảo hộ lao 
động, cụ thể là: quần áo bảo hộ lao động được thiết kế đặc biệt dùng để chống cháy, 
chống xạ, chống thấm, găng tay bảo hộ, măt nạ bảo hộ; thiết bị phòng cháy chữa cháy, cụ 
thể là: bình chữa cháy, gậy chữa cháy, chăn chữa cháy, miệng ống vòi rồng để chữa cháy, 
xe chữa cháy; cột bơm xăng dầu điện tử; thiết bị để phân tích khí ga; cái đo mức dầu 
xăng; bơm xăng dầu điện tử dùng cho trạm phục vụ ô tô.  

 
Nhóm 12: Các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông có thể di 
chuyển được; bột trét tường.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
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Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sơn, véc ni, màu, 
cao su, thiết bị và phụ tùng máy công-nông nghiệp, kim loại, quặng kim loại, dầu mỡ 
nhờn, nhựa đường, bếp cồn, cồn khô, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
khác, khí hoá lỏng, thiết bị vật tư phục vụ ngành gas sản phẩm lọc dầu và hoá dầu, hàng 
công nghiệp xuất khẩu, phụ gia, thuốc pha thêm, dung môi, các phương tiện bao bì, thùng 
phuy chứa đựng xăng dầu, trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, vật tư 
tổng hợp, vật tư kỹ thuật, kim khí, hoá chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, phụ tùng ô tô, 
xe máy, xăm lốp, bình điện, sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, nông-
lâm-thủy-khoáng sản, nông-lâm sản nguyên liệu, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ 
sâu, thuốc bảo vệ thực vật, than và chất đốt các loại, thiết bị văn phòng, thiết bị tin học, 
điện tử, viễn thông, điện lạnh, điện máy, hàng tiêu dùng, văn phòng phẩm, hoá mỹ phẩm, 
đồ da dụng, hàng bách hoá tổng hợp, đồ uống có cồn, bánh kẹo, đồ hộp thực phẩm, nước 
uống tinh khiết đóng chai, nước đá, nguyên nhiên liệu, phụ liệu thuốc lá, thuốc lá, thuốc 
lào và sản phẩm từ sợi thuốc lá, ô tô, xe có động cơ và mô tô, khoáng sản, nông thổ sản, 
dệt may, giày da, kim loại màu, sắt thép, hoá chất, than, gỗ, sản phẩm bằng gỗ, hàng thủ 
công mỹ nghệ mây tre lá nứa, rượu, thiết bị bưu chính viễn thông, hàng lâm đặc sản, 
lương thực, thực phẩm, thiết bị trường học, đồ dùng cá nhân và gia đình, bao bì sản phẩm 
cơ khí, vật liệu xây dựng, tơ lụa, vải sợi, hàng may mặc, máy tính, phần mềm máy tính, 
thiêt bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin học, thiết bị tự động hoá và hệ thông các dây 
chuyền công nghiệp, vật tư thiết bị ngành bưu chính viễn thông, thiết bị đo lường điều 
khiển, thiết bị tự động hoá, linh kiện điện tử, phương tiện tồn chưa cho các công trình dầu 
khí, công nghiệp và dân dụng, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu xăng dầu, vật tư, thiết 
bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành khác; mua bán xăng dầu để cung ứng cho ngành 
hàng không; xuất nhập khẩu; nhập ủy thác bao tiêu (dịch vụ xuất nhập khẩu); cho thuê 
không gian quảng cáo; xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất 
kinh doanh; đại lý bán lẻ xăng dầu; tổng đại lý bán các loại xăng dầu và các sản phẩm 
hoá dầu; đại lý mua bán, ký gửi tất cả các hàng hoá kể trên; dịch vụ môi giới thương mại; 
dịch vụ giới thiệu việc làm; đại lý mua bán các sản phẩm dầu khi; dịch vụ cho thuê máy 
móc, các thiết bị văn phòng thuộc nhóm này; dịch vụ quảng cáo; tạm nhập, tái xuất 
chuyển khẩu xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; kinh doanh siêu thị (kinh doanh các mặt 
hàng: đồ gia dụng và nhà bếp, lương thực, thực phẩm (có nguồn gốc động vật và thực vật), 
hoá mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ nội thất, quần áo và trang phục các loại; da, giả da và 
đồ du lịch các loại; đồng hồ, đồ trang sức, kim hoàn và đá quý; thiết bị điện tử, điện gia 
dụng, điện lạnh, viễn thông và tin học; dụng cụ âm nhạc; vật liệu xây dựng bằng kim loại 
và phi kim loại; vải và các sản phẩm dệt; đồ chơi); đại lý bán hàng cho các hãng công 
nghệ thông tin, mua bán nước ngọt, nhiên liệu, xăng dầu cho tàu thủy nội địa; dịch vụ cho 
thuê thuyền viên; lập thiết kế tổng dự toán và lập dự toán các dự án quản lý dự án; điều 
hành thực hiện dự án; buôn bán và xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị chuyên ngành hóa 
dầu.  

 
Nhóm 36:  Dịch vụ cho thuê bất động sản như cửa hàng, ki ốt, văn phòng, căn hộ, nhà ở, 
trung tâm thương mại, mặt bằng siêu thị; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đầu tư tài 
chính (góp vốn, mua cổ phiếu); dịch vu bảo hiểm; nhận tái bảo hiểm cho công ty tái bảo 
hiểm quốc gia; nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ trên; đầu tư (tài 
chính) vào xây dựng, cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, trung tâm thương mại mua 
bán cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 
dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ 
ngân hàng dịch vụ tài chính; dịch vụ chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả thẻ tín dụng; dịch vụ về bảo lãnh tài chính; các 
dịch vụ ủy thác tài chính; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; tư vấn tài chính tiền tệ; dịch vụ 
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tư vấn môi giới nhà đất; dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, bảo hiểm y tế tự nguyện, tai 
nạn con người, tài sản, thiệt hại vận chuyển đường bộ, đường sông, đường sắt, đường xe 
cơ giới và bảo hiểm cháy; dịch vụ giám định, điều tra, tinh toán phân bổ tổn thất, định lý 
giám định, xét giải quyết bồi thường và đối với người thứ ba, hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài 
chính cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư vốn. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, các công trình dân 
dụng và công trình công nghiệp, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình công nghiệp, dân 
dụng, công trình thủy, kho xăng dầu, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, xử lý nền 
móng công trình, xây dựng công trình bờ ke, bến cảng, tư vấn giám sát xây dựng công 
trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, thi công đường bãi, san nền, thi công 
lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, lắp đặt các loại bồn chứa xăng dầu trên xe ô tô, trang trí nội ngoại thất, sửa chữa, 
bảo dưỡng các công trình xăng dầu, công trình hóa dầu, các công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và cột bơm nhiên liệu, các thiết bị xăng 
dầu, thiết bị sử dụng gas, thiết bị đo lường xăng dầu, hệ thống công nghệ cửa hàng xăng 
dầu: đại tu, trung tu, sửa chữa, bảo hành ô tô, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị 
ngành xây lắp xăng dầu, sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 
vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sơn, thay thế phụ 
tùng, máy móc, trang thiết bị trên tàu, xà lan chở xăng dầu, xe có động cơ, mô tô, dịch vụ 
rửa xe, thay dầu mỡ, sơn chống rỉ, dịch vụ sửa chữa đồ điện, mạng điện gia dụng, sửa 
chữa dàng khoan và các thiết bị dầu khí, đóng mới, sữa chữa, nâng cấp tàu, xà lan, 
phương tiện vận tải thủy, tàu đánh cá, các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất, khí hóa 
lỏng, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa mý tính, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin 
học, thiết bị tự động hóa và các hệ thống dây chuyền công nghiệp, dịch vụ vệ sinh, xức 
rửa tàu biển, xà lan và các loại bồn, bồn chứa xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, dịch vụ 
vệ sinh công nghiệp cho các công trình, kho xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất, cửa hàng 
dầu và công trình công nghiệp; dịch vụ vệ sinh tàu. biển; nạo vét luông lạch; dịch vụ cho 
thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; 
thi công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu),  trạm phục vụ xe cộ nạp nhiên liệu.  

 
Nhóm 38: Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ internet IAP, ISP (dịch vụ cung cấp đường 
truyền Internet); dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, 
liên lạc điện tử và thông tin bằng các ph−wng tiện liên lạc vệ tinh, kết nối sóng ngắn, các 
phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây hoặc bằng cáp, hoặc 
các phương tiện liên lạc khác; công thông tin; dịch vụ điện thoại; các dịch vụ lưu trữ và 
cung cấp thông tin qua điện thoại; cung cấp (trực tiếp, bán lại) các dịch vụ viễn thông (cơ 
bản, giá trị gia tăng). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; 
dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hoá lỏng, hàng hoá vâ hành khách bằng các phương tiện vận 
tải đường bộ, đường thuỷ, hàng không; vận tải ven biển và viễn dương; đại lý môi giới vận 
tải; đại lý tàu biển; dịch vụ cảng biển; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, nhà xưởng, cầu 
cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ chiết nạp gas hoá lỏng; dịch vụ lai dắt tàu biển; 
dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu nạn trên biên; dịch vụ ứng cứu sự cố 
tràn dầu (thu gom dầu tràn); dịch vụ cứu hộ ô tô, xe bồn các loại; đưa đón thuyền viên; 
dịch vụ trông giữ xe; đại lý bán vé máy bay, ô tô chất lượng cao trong ngoài nước; vận tải 
bằng taxi, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải; dịch 
vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển); dịch vụ hàng hải; dịch vụ 
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kiểm đếm hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển; dịch vụ kho ngoại quan; dịch 
vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; cho thuê kho bãi; dịch vụ chuyển phát thư từ, 
bưu phẩm, bưu kiện, báo chí.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái sinh dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ pha 
chế dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý dầu mỡ nhờn (xử lý vật 
liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử  lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác 
thải); pha chế hoá dầu (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phục vụ ngành xăng dầu; đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa 
chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học); dào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn 
trong lĩnh vực điện tử, tin họe, tự động hoá; đào tạo quản trị hệ thống; đào tạo kỹ thuật; 
đào tạo tiếng anh dành cho máy tính; dịch vụ thể thao (cho thuê sân, bãi: tennis, cầu lông, 
bóng bàn, billiard); dịch vụ đào tạo trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Khảo sát thiết kế công trình xăng dầu và dân dụng; thiết kế đo đạc công trình 
ngành đo vẽ địa hình; thiềt kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; tư vấn thiết kế hệ thống 
tự động hoá (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải); 
dịch vụ công nghệ thông tin, vật tư thiết bị phục vụ nganh tin học và tự động hoá; dịch vụ 
đo lường xăng dầu và các nhiên liệu khác; dịch vụ kiểm định dung tích xăng dầu và các 
nhiên liệu khác; dịch vụ lập ba-rem thiết bị tồn chứa xăng dầu và các nhiên liệu khác; đo 
độ dầy kim loại bằng phương pháp siêu âm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, phân tích phục vụ 
ngành xăng dầu; dịch vụ tin học: tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm tin 
học, nối mạng hệ thống máy tính, gia công phầm mềm; thiết kế phần mềm máy tính; tư 
vấn, cung cấp và cho thuê phần mềm máy tính; cài đặt, bảo trì phần mềm máy tính; kiểm 
tra không phá huỷ mối hàn bằng phương pháp siêu âm, thẩm thấu và hút chân không; dịch 
vụ phát triển vâ ứng dụng khoa học kỹ thuật; dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho các trang web; tư 
vấn về chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự 
động hoá; phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hoá dầu; dịch vụ hoá nghiệm 
xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; tư vấn chuẩn bị dự án, cụ thể là: lập quy hoạch và 
tổng sơ đồ phát triển, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn thực hiện dự án, cụ thể là: khảo 
sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán; tư vấn lập hồ sơ 
mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết 
bị; đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường; kiểm định chất lượng công trình 
xây dựng; tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ liên quan đến phục vụ kinh doanh gas; 
lập dự án đầu tư; lập báo cáo đầu tư. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
giải khát (nước ngọt, sinh tố, cà phê, nước khoáng); dịch vụ chế biến thực phẩm (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, cụ thể là nhà nghỉ, phòng trọ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi xoa bóp. 
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(210) 4-2011-16499 (220) 11.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 15.1.13; 21.1.17; 1.15.23; 26.1.6 
(591) Cam, đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thế Dự  (VN) 
79/B19 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi: bàn game, quân bài.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo: các dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 
 

(210) 4-2011-16519 (220) 11.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Brasmark Indóstria, 

ComÐrcio e Representacâes 
Ltda.  (BR) 
Rua Di¸cono Josias de Souza, No. 60 - 
Setor B, Multivias Pãlo - Industrial e 
LogÝstico, Jardim Ermida II, CEP 13212-
171 JundiaÝ - SP, Brasil  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính bơi, kính râm và gọng kính; kẹp mũi dùng trong bơi và lặn, mặt nạ lặn, 

nút tai (nút tai dùng cho bơi và lặn); phao cứu sinh, mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; hộp 
đựng kính mắt; kính bảo hộ dùng trong thể thao, tai nghe (dùng cho điện thoại và máy 
nghe nhạc), máy nghe nhạc mp3; phao đeo vào cánh tay để tập bơi; ván dùng để tập bơi; 
phao kẹp đùi để tập bơi; ống thở (của người lặn). 

 
Nhóm 14: Đồng hồ và đồng hồ bấm giờ.  

 
Nhóm 18: Túi đeo lưng, ba lô đi học và ba lô du lịch, vali đi học và vali du lịch; ba lô 
dạng túi, vali kéo cho trẻ con; cặp tài liệu, túi dùng đi cắm trại; ví, túi đựng đồ để đi biển, 
túi xách tay; vali nhỏ, túi du lịch và vali.  

 
Nhóm 24: Khăn bằng vải dùng trong thể thao.  

 
Nhóm 25: áo tắm, quần áo liền thân dài/ngắn tay, quần yếm; quần đùi; áo chẽn; áo dệt 
kim không có tay, áo; xà cạp; quần thụng bo gấu (quần corsair); áo thun chui đầu có khuy 
cài (áo polo), quần thể dục để chạy bộ; váy; quần ngố; áo khoác; áo gi-lê, áo sơ mi dài 
tay; tất dùng cho thể dục dưới nước; áo choàng tắm; tất; quần lót, mũ lưỡi trai nửa đầu; 
khăn quàng vai quần áo lót mặc bên trong, quần áo bơi chuyên dụng, đồ đi chân, dép hơ 
mũi chân; ủng (giày), giày và ủng chống trượt, dép lê; dép lê dùng khi tăm, dép tông, dép 
dùng khi tắm; giày và ủng dùng trong chơi thể thao, dép dùng cho thể dục dưới nước; dép; 
giày đá bóng; giày chơi quần vợt; giày làm bằng vải bạt; giày quần vợt để chơi thể thao; 
đồ đi chân mang phong cách thủy thủ (với các đường kẻ ngang màu sắc tương phản 
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nhau), đồ đi chân thuộc dòng giày dép 'SurfWalker" (xăng đan có quai hậu) và "Sider 
Top" (giày có phần mũi giống như mũi xuồng), đồ bơi; quần áo bơi, quần soóc nam dùng 
khi tắm, áo tắm hai mảnh, quần soóc; quần soóc Bermuda (quần soóc dài trên đầu gối 3 
inch), áo khoác thể thao, mũ nón, mũ lưỡi trai, quần áo thể thao, quần áo để tập thể dục, 
bộ quần áo lặn, mũ bơi và áo dệt kim cộc tay (áo T-shirt). 

 
Nhóm 28: Đồ chơi, đồ chơi để chơi trong bể bơi, chân nhái, găng tay để chơi thể thao, 
găng tay dùng trong thể dục dưới nước; cái vợt (racket); lưới và bóng để chơi bóng bàn, 
bộ trò chơi đánh bóng (vợt/bóng); quả bóng để chơi; bóng để chơi bóng chuyền bãi biển; 
bóng để chơi bóng đá bãi biển; trò chơi bóng chuyền dưới nước, lưới để chơi thể thao. 

 
 

(210) 4-2011-16606 (220) 12.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật môi 
trường Việt An  (VN) 
156/10 đường Cộng Hòa, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý môi trường cụ thể là tiêu hủy hoặc tái chế rác thải, chất thải, xử lý nước 

thải. 
 
 

(210) 4-2011-16692 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Hoàng 
Anh  (VN) 
79/4H Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi khuẩn dùng để  gây giấm công nghiệp; hóa chất dùng trong công 

nghiệp.Tinh bột dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 03: Xà phòng; sữa tắm; nước rửa chén.  
 

Nhóm 08: Dao kéo,kìm (kềm) cắt da.  
 

Nhóm 19: Bê tông.  
 

Nhóm 22: Bông thô; sợi bông thô; sợi dệt dạng thô.  
 

Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt. 
 

Nhóm 24: Vải.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
590 

Nhóm 25: Quần áo: áo khoác, áo choàng cắt tóc, áo nỉ, áo nhung, quần áo đồng phục: y 
tế, thể thao, văn phòng, khách sạn, quần áo đi biển; nón.  

 
Nhóm 35: Mua bán hóa chất, thuốc nhuộm (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), sách, báo, 
tạp chí (có nội dung được phép lưu hành), văn phòng phẩm, găng tay, dép xốp, kẹp ngón, 
chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su, vải, sợi, bột giấy, thực phẩm, máy vi tính, than đá, 
nhiên liệu rắn, nước hoa, mỹ phẩm, máy móc thiết bị ngành dệt may.  

 
Nhóm 37: Cho thuê máy móc, thiết bị ngành công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng.  

 
Nhóm 44: Trồng cây lâu năm: cây cao su.  

 
 

(210) 4-2011-16703 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Thủy An   (VN) 
Số 14 Hàng Tiện, phường Bà Triệu, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 20: Chăn, gối, đệm.  

 
 

(210) 4-2011-16704 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A3.7.24; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Thủy An    (VN) 
Số 14 Hàng Tiện, phường Bà Triệu, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

 
(511)   Nhóm 20: Chăn, gối, đệm.  

 
 

(210) 4-2011-16711 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 04-2007-18399 17.09.2007 VN 

(531) 1.15.24; 1.15.11 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) WILDLIFE AT RISK (WAR)   (US) 
Corporation Trust Center, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 1980 - 
USA  

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in nhận dạng động vật hoang dã.  
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Nhóm 35: Mua bán đồ lưu niệm gồm: áo thun T-shirt; nón lưỡi trai; bưu thiếp (postcard); 
bút bi; thú nhồi bông.  

 
Nhóm 36: Tổ chức quyên góp để gây quỹ từ thiện.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các chuyến đi cắm trại, dã ngoại đến vườn quốc gia, sở thú cho học 
sinh và giáo viên để tìm hiểu về thiên nhiên; tổ chức các công trình giáo dục cộng đồng 
về ý thức bảo tồn động vật hoang dã, trưng bày và triển lãm các ấn phẩm liên quan đến 
bảo tồn động vật hoang dã.  

 
Nhóm 42: Khảo sát và nghiên cứu các hoạt động săn bắt, đánh bắt, khai thác cúa con 
người đối với môi trường tự nhiên; nghiên cứu khảo sát các loài để có phương án bảo tồn 
cụ thể.  

 
Nhóm 44: Cứu hộ và chăm sóc tạm thời động vật hoang dã tại các trạm cứu hộ; chuyển 
giao động vật hoang dã cho các trung tâm chuyên môn chăm sóc lâu dài; tái thả động vật 
hoang dã vào tự nhiên.  

 
 

(210) 4-2011-16740 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.    (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch cho các 

công ty khác; các dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa; các 
dịch vụ du lịch biển bằng thuyền; các dịch vụ du lịch biển bằng tàu; dịch vụ đại lý du lịch, 
cụ thể là dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch và đặt trước chuyến vận chuyển hành 
khách; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến du lịch biển; dịch vụ đặt 
chỗ cho việc vận tải; dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch biển và du lịch biển bằng tàu; tổ 
chức các chuyến du ngoạn; các dịch vụ du lịch mang tính chất của một chương trình 
khách hàng truyền thống; cung cấp các thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan tới tất cả các 
dịch vụ trên; dịch vụ đại lý du lịch.    

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và giải trí; các dịch vụ giáo 
dục và giải trí dưới hình thức biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ trực tiếp; thông tin giải trí; 
các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc, các cuộc thi, các buổi 
trình diễn, các câu lạc bộ đêm, các buổi biểu diễn chương trình tạp kỹ và hài kịch, và các 
tác phẩm sân khấu và âm nhạc; các dịch vụ giải trí, cụ thể là các trò chơi của sòng bạc; 
các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp dạy và bài giảng về nấu ăn, và hội thảo 
trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, và điện ảnh; dịch vụ chiếu phim trong nhà; dịch vụ thư 
viện; tổ chức các chương trình truyền hình tương tác trong khoang; các dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe, cụ thể là cung cấp các hướng dẫn, các lớp học, và các dụng cụ thể dục thể chất; 
tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm với mục đích văn 
hóa và giáo dục.    
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ khách 
sạn, nhà hàng và chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên; dịch vụ tổ chức và điều hành các bữa tiệc thử rượu và đồ ăn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-16741 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.    (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch cho các 

công ty khác; các dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa; các 
dịch vụ du lịch biển bằng thuyền; các dịch vụ du lịch biển bằng tàu; dịch vụ đại lý du lịch, 
cụ thể là dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch và đặt trước chuyến vận chuyển hành 
khách; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến du lịch biển; dịch vụ đặt 
chỗ cho việc vận tải; dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch biển và du lịch biển bằng tàu; tổ 
chức các chuyến du ngoạn; các dịch vụ du lịch mang tính chất của một chương trình 
khách hàng truyền thống; cung cấp các thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan tới tất cả các 
dịch vụ trên; dịch vụ đại lý du lịch.    

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và giải trí; các dịch vụ giáo 
dục và giải trí dưới hình thức biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ trực tiếp; thông tin giải trí; 
các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc, các cuộc thi, các buổi 
trình diễn, các câu lạc bộ đêm, các buổi biểu diễn chương trình tạp kỹ và hài kịch, và các 
tác phẩm sân khấu và âm nhạc; các dịch vụ giải trí, cụ thể là các trò chơi của sòng bạc; 
các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp dạy và bài giảng về nấu ăn, và hội thảo 
trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, và điện ảnh; dịch vụ chiếu phim trong nhà; dịch vụ thư 
viện; tổ chức các chương trình truyền hình tương tác trong khoang; các dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe, cụ thể là cung cấp các hướng dẫn, các lớp học, và các dụng cụ thể dục thể chất; 
tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm với mục đích văn 
hóa và giáo dục.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ khách 
sạn, nhà hàng và chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên; dịch vụ tổ chức và điều hành các bữa tiệc thử rượu và đồ ăn. 
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(210) 4-2011-16742 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.   (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch cho các 

công ty khác; các dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa; các 
dịch vụ du lịch biển bằng thuyền, các dịch vụ du lịch biển bằng tàu; dịch vụ đại lý du lịch, 
cụ thể là dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch và đặt trước chuyến vận chuyển hành 
khách; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến du lịch biển; dịch vụ đặt 
chỗ cho việc vận tải; dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch biển và du lịch biển bằng tàu; tổ 
chức các chuyến du ngoạn; các dịch vụ du lịch mang tính chất của một chương trình 
khách hàng truyền thống; cung cấp các thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan tới tất cả các 
dịch vụ trên; dịch vụ đại lý du lịch.    

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và giải trí; các dịch vụ giáo 
dục và giải trí dưới hình thức biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ trực tiếp; thông tin giải trí; 
các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc, các cuộc thi, các buổi 
trình diễn, các câu lạc bộ đêm, các buổi biểu diễn chương trình tạp kỹ và hài kịch, và các 
tác phẩm sân khấu và âm nhạc; các dịch vụ giải trí, cụ thể là các trò chơi của sòng bạc; 
các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp dạy và bài giảng về nấu ăn, và hội thảo 
trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, và điện ảnh; dịch vụ chiếu phim trong nhà; dịch vụ thư 
viện; tổ chức các chương trình truyền hình tương tác trong khoang; các dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe, cụ thể là cung cấp các hướng dẫn, các lớp học, và các dụng cụ thể dục thể chất; 
tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm với mục đích văn 
hóa và giáo dục.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ khách 
sạn, nhà hàng và chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên; các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc thử rượu và đồ 
ăn. 

 
 

(210) 4-2011-16743 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.    (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch cho các 
công ty khác; các dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa; các 
dịch vụ du lịch biển bằng thuyền, các dịch vụ du lịch biển bằng tàu; dịch vụ đại lý du lịch, 
cụ thể là dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch và đặt trước chuyến vận chuyển hành 
khách; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến du lịch biển; dịch vụ đặt 
chỗ cho việc vận tải; dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch biển và du lịch biển bằng tàu; tổ 
chức các chuyến du ngoạn; các dịch vụ du lịch mang tính chất của một chương trình 
khách hàng truyền thống; cung cấp các thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan tới tất cả các 
dịch vụ trên.   

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và giải trí; các dịch vụ giáo 
dục và giải trí dưới hình thức biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ trực tiếp; thông tin giải trí; 
các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc, các cuộc thi, các buổi 
trình diễn, các câu lạc bộ đêm, các buổi biểu diễn chương trình tạp kỹ và hài kịch, và các 
tác phẩm sân khấu và âm nhạc; các dịch vụ giải trí, cụ thể là các trò chơi của sòng bạc; 
các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp dạy và bài giảng về nấu ăn, và hội thảo 
trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, và điện ảnh; dịch vụ chiếu phim trong nhà; dịch vụ thư 
viện; tổ chức các chương trình truyền hình tương tác trong khoang; các dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe, cụ thể là cung cấp các hướng dẫn, các lớp học, và các dụng cụ thể dục thể chất; 
tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm với mục đích văn 
hóa và giáo dục.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ khách 
sạn, nhà hàng và chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên; dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc thử rượu và đồ ăn. 

 
 

(210) 4-2011-16744 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 18.3.23; 18.3.2; 18.3.21 
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.    (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch cho các 

công ty khác; các dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa; các 
dịch vụ du lịch biển bằng thuyền, các dịch vụ du lịch biển bằng tàu; dịch vụ đại lý du lịch, 
cụ thể là dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch và đặt trước chuyến vận chuyển hành 
khách; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến du lịch biển; dịch vụ đặt 
chỗ cho việc vận tải; dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch biển và du lịch biển bằng tàu; tổ 
chức các chuyến du ngoạn; các dịch vụ du lịch mang tính chất của một chương trình 
khách hàng truyền thống; cung cấp các thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan tới tất cả các 
dịch vụ trên; dịch vụ đại lý du lịch.    

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và giải trí; các dịch vụ giáo 
dục và giải trí dưới hình thức biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ trực tiếp; thông tin giải trí; 
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các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc, các cuộc thi, các buổi 
trình diễn, các câu lạc bộ đêm, các buổi biểu diễn chương trình tạp kỹ và hài kịch, và các 
tác phẩm sân khấu và âm nhạc; các dịch vụ giải trí, cụ thể là các trò chơi của sòng bạc; 
các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp dạy và bài giảng về nấu ăn, và hội thảo 
trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, và điện ảnh; dịch vụ chiếu phim trong nhà; dịch vụ thư 
viện; tổ chức các chương trình truyền hình tương tác trong khoang; các dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe, cụ thể là cung cấp các hướng dẫn, các lớp học, và các dụng cụ thể dục thể chất; 
tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm với mục đích văn 
hóa và giáo dục.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ khách 
sạn, nhà hàng và chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên; dịch vụ tổ chức và điều hành các bữa tiệc thử rượu và đồ ăn. 

 
 

(210) 4-2011-16745 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.    (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch cho các 

công ty khác; các dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa; các 
dịch vụ du lịch biển bằng thuyền; các dịch vụ du lịch biển bằng tàu; dịch vụ đại lý du lịch, 
cụ thể là dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch và đặt trước chuyến vận chuyển hành 
khách; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến du lịch biển; dịch vụ đặt 
chỗ cho việc vận tải; dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch biển và du lịch biển bằng tàu; tổ 
chức các chuyến du ngoạn; các dịch vụ du lịch mang tính chất của một chương trình 
khách hàng truyền thống; cung cấp các thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan tới tất cả các 
dịch vụ trên; dịch vụ đại lý du lịch.    

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và giải trí; các dịch vụ giáo 
dục và giải trí dưới hình thức biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ trực tiếp; thông tin giải trí; 
các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc, các cuộc thi, các buổi 
trình diễn, các câu lạc bộ đêm, các buổi biểu diễn chương trình tạp kỹ và hài kịch, và các 
tác phẩm sân khấu và âm nhạc; các dịch vụ giải trí, cụ thể là các trò chơi của sòng bạc; 
các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp dạy và bài giảng về nấu ăn, và hội thảo 
trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, và điện ảnh; dịch vụ chiếu phim trong nhà; dịch vụ thư 
viện; tổ chức các chương trình truyền hình tương tác trong khoang; các dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe, cụ thể là cung cấp các hướng dẫn, các lớp học, và các dụng cụ thể dục thể chất; 
tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm với mục đích văn 
hóa và giáo dục.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ khách 
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sạn, nhà hàng và chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên; dịch vụ tổ chức và điều hành các bữa tiệc thử rượu và đồ ăn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-16746 (220) 15.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23 
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.    (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch cho các 

công ty khác; các dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa; các 
dịch vụ du lịch biển bằng thuyền, các dịch vụ du lịch biển bằng tàu; dịch vụ đại lý du lịch, 
cụ thể là dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch và đặt trước chuyến vận chuyển hành 
khách; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến du lịch biển; dịch vụ đặt 
chỗ cho việc vận tải; dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch biển và du lịch biển bằng tàu; tổ 
chức các chuyến du ngoạn; các dịch vụ du lịch mang tính chất của một chương trình 
khách hàng truyền thống; cung cấp các thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan tới tất cả các 
dịch vụ trên; dịch vụ đại lý du lịch.    

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và giải trí; các dịch vụ giáo 
dục và giải trí dưới hình thức biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ trực tiếp; thông tin giải trí; 
các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc, các cuộc thi, các buổi 
trình diễn, các câu lạc bộ đệm, các buổi biểu diễn chương trình tạp kỹ và hài kịch, và các 
tác phẩm sân khấu và âm nhạc; các dịch vụ giải trí, cụ thể là các trò chơi của sòng bạc; 
các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp dạy và bài giảng về nấu ăn, và hội thảo 
trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, và điện ảnh; dịch vụ chiếu phim trong nhà; dịch vụ thư 
viện; tổ chức các chương trình truyền hình tương tác trong khoang; các dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe, cụ thể là cung cấp các hướng dẫn, các lớp học, và các dụng cụ thể dục thể chất; 
tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm với mục đích văn 
hóa và giáo dục.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ khách 
sạn, nhà hàng và chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên; dịch vụ tổ chức  và điều hành các bữa tiệc thử rượu và đồ ăn. 
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(210) 4-2011-17038 (220) 18.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật nhôm Hưng Phú Thành  
(VN) 
552 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện dùng cho cửa cuốn cụ thể như: thiết bị điện dùng đóng mở cửa ra 

vào, thiết bị điện điều khiển từ xa đóng mở cửa ra vào, bình tích điện UPS; thiết bị điều 
khiển dùng nâng hạ cửa cuốn.  

 
 

(210) 4-2011-17075 (220) 18.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)   (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa có nội dung đã được ghi sẵn; thiết bị mang dữ kiện từ tính; thiết bị điện tử 

dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi thư, thông tin và dữ liệu (thiết 
bị đơn nhất); máy nghe nhạc; máy xem phim cầm tay; thiết bị viễn thông; chương trình 
máy tính, âm thanh, hình ảnh có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 16: Tạp chí; đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ gỗ); bưu thiếp; sổ tay; tập giấy 
ghi nhớ; túi giấy; giấy. 

 
Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da hoặc giả da như cặp; túi; ba lô; túi du lịch; va li; ví.  

 
Nhóm 25: Quần áo; váy các loại; giầy dép; mũ nón; khăn quàng (trang phục); thắt lưng 
(trang phục).  

 
Nhóm 35: Thương mại truyền hình (dịch vụ mua bán thiết bị điện, điện tử, thiết bị viễn 
thông, lương thực thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giầy dép, đồ bằng da và giả da, dụng cụ 
và đồ chứa dùng cho gia đình, đồ chơi, dụng cụ thể thao); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
khuyến mại và phát quà quảng cáo cho các công ty khác; dịch vụ quan hệ công chúng 
(dịch vụ PR); tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển 
việc bán đấu giá; mua bán đĩa CD, VCD, DVD, đĩa chương trình có ghi sẵn, thiết bị viễn 
thông, tạp chí; đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ gỗ), bưu thiếp, lịch, sổ tay, tập 
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giấy ghi nhớ, túi giấy, giấy, cặp, túi, ba lô, túi du lịch, va li, ví làm bằng da hoặc giả da, 
quần áo, váy các loại, giầy dép, mũ, nón, bít tất, khăn quàng, thắt lưng và đồ chơi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia 
tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà 
cung cấp); dịch vụ truyền thông tin, nhạc, hình ảnh qua mạng không dây và có dây.  

 
Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh truyền hình; xuất bản tạp chí, 
sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa; cung cấp thông tin về lĩnh vực thể thao văn 
hóa và giải trí; cung cấp lời bài hát; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các 
cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; tổ chức các chương trình thi đấu thể thao; tổ chức 
triển lãm nhằm mục đích giáo dục, văn hoá, cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ 
xổ số.  

 
 

(210) 4-2011-17076 (220) 18.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)    (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa có nội dung đã được ghi sẵn; thiết bị mang dữ kiện từ tính; thiết bị điện tử 

dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi thư, thông tin và dữ liệu (thiết 
bị đơn nhất); máy nghe nhạc; máy xem phim cầm tay; thiết bị viễn thông; chương trình 
máy tính, âm thanh, hình ảnh có thể tải xuống được.   

 
Nhóm 16: Tạp chí; đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ gỗ); bưu thiếp; sổ tay; tập giấy 
ghi nhớ; túi giấy; giấy.  

 
Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da hoặc giả da như cặp; túi; ba lô; túi du lịch; va li; ví.   

 
Nhóm 25: Quần áo; váy các loại; giầy dép; mũ nón; khăn quàng (trang phục); thắt lưng 
(trang phục).   

 
Nhóm 35: Thương mại truyền hình (dịch vụ mua bán thiết bị điện, điện tử, thiết bị viễn 
thông, lương thực thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giầy dép, đồ bằng da và giả da, dụng cụ 
và đồ chứa dùng cho gia đình, đồ chơi, dụng cụ thể thao); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
khuyến mại và phát quà quảng cáo cho các công ty khác; dịch vụ quan hệ công chúng 
(dịch vụ PR); tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển 
việc bán đấu giá; mua bán đĩa CD, VCD, DVD, đĩa chương trình có ghi sẵn, thiết bị viễn 
thông, tạp chí; đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ gỗ), bưu thiếp, lịch, sổ tay, tập 
giấy ghi nhớ, túi giấy, giấy, cặp, túi, ba lô, túi du lịch, va li, ví làm bằng da hoặc giả da, 
quần áo, váy các loại, giầy dép, mũ, nón, bít tất, khăn quàng, thắt lưng và đồ chơi.   
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Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia 
tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà 
cung cấp); dịch vụ truyền thông tin, nhạc, hình ảnh qua mạng không dây và có dây.   

 
Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh truyền hình; xuất bản tạp chí, 
sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa; cung cấp thông tin về lĩnh vực thể thao văn 
hóa và giải trí; cung cấp lời bài hát; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các 
cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; tổ chức các chương trình thi đấu thể,thao; tổ chức 
triển lãm nhằm mục đích giáo dục, văn hoá, cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ 
xổ số.  

 
 

(210) 4-2011-17077 (220) 18.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)    (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa có nội dung đã được ghi sẵn; thiết bị mang dữ kiện từ tính; thiết bị điện tử 

dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi thư, thông tin và dữ liệu (thiết 
bị đơn nhất); máy nghe nhạc; máy xem phim cầm tay; thiết bị viễn thông; chương trình 
máy tính, âm thanh, hình ảnh có thể tải xuống được.   

 
Nhóm 16: Tạp chí; đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ gỗ); bưu thiếp; sổ tay; tập giấy 
ghi nhớ; túi giấy; giấy.  

 
Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da hoặc giả da như cặp; túi; ba lô; túi du lịch; va li; ví.   

 
Nhóm 25: Quần áo; váy các loại; giầy dép; mũ nón; khăn quàng (trang phục); thắt lưng 
(trang phục).   

 
Nhóm 35: Thương mại truyền hình (dịch vụ mua bán thiết bị điện, điện tử, thiết bị viễn 
thông, lương thực thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giầy dép, đồ bằng da và giả da, dụng cụ 
và đồ chứa dùng cho gia đình, đồ chơi, dụng cụ thể thao); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
khuyến mại và phát quà quảng cáo cho các công ty khác; dịch vụ quan hệ công chúng 
(dịch vụ PR); tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển 
việc bán đấu giá; mua bán đĩa CD, VCD, DVD, đĩa chương trình có ghi sẵn, thiết bị viễn 
thông, tạp chí; đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ gỗ), bưu thiếp, lịch, sổ tay, tập 
giấy ghi nhớ, túi giấy, giấy, cặp, túi, ba lô, túi du lịch, va li, ví làm bằng da hoặc giả da, 
quần áo, váy các loại, giầy dép, mũ, nón, bít tất, khăn quàng, thắt lưng và đồ chơi.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia 
tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà 
cung cấp); dịch vụ truyền thông tin, nhạc, hình ảnh qua mạng không dây và có dây.   
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Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh truyền hình; xuất bản tạp chí, 
sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa; cung cấp thông tin về lĩnh vực thể thao văn 
hóa và giải trí; cung cấp lời bài hát; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các 
cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; tổ chức các chương trình thi đấu thể,thao; tổ chức 
triển lãm nhằm mục đích giáo dục, văn hoá, cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ 
xổ số.  

 
 

(210) 4-2011-17079 (220) 18.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh, vàng 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)    (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý thương mại (dịch vụ gắn với sản phẩm là thiết bị điện, điện tử, thiết bị 

viễn thông, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giầy dép, đồ bằng da và giả da, 
dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, đồ chơi, dụng cụ thể thao); mua bán thiết bị điện 
tử, viễn thông, khoa học và công nghệ; thương mại truyền hình (dịch vụ mua bán các sản 
phẩm là thiết bị điện, điện tử, thiết bị viễn thông, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, quần 
áo, giầy dép, đồ bằng da và giả da, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, đồ chơi, dụng 
cụ thể thao thông qua kênh truyền hình); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng 
(dịch vụ PR); tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch 
vụ quản trị nhân sự.  

 
Nhóm 36: Hoạt động kinh doanh bất động sản; tài chính; dịch vụ đầu tư tài chính; tiền tệ; 
hoạt động ngân hàng; bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng công trình bao gồm cả công 
trình viễn thông; xây lắp công trình, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp đặt các thiết bị 
điện, điện tử, hệ thống viễn thông, thông tin, ăng ten thu phát, vi ba số cho các công trình 
dân dụng và/hoặc công nghiệp và/hoặc an ninh quốc phòng; dịch vụ sửa chữa và bảo 
dưỡng các thiết bị điện, điện tử, viễn thông, thông tin; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, truyền hình; 
dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà 
cung cấp); dịch vụ cung cấp các phương tiện truyền thông để tổ chức hội nghị qua mạng 
không dây và có dây; dịch vụ truyền thông tin, hình ảnh qua mạng không dây và có dây; 
cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê đường truyền viễn thông.  

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì website; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; phát triển 
phần mềm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, điện, điện tử, viễn thông, Internet; cho thuê 
phần mềm máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; thử nghiệm vật liệu; thăm dò địa chất, khoáng 
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sản; khảo sát, thiết kế và lập dự án công trình bưu chính viễn thông; nghiên cứu và phát 
triển (dịch vụ cung cấp cho người khác).  

 
 

(210) 4-2011-17143 (220) 18.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ZUFFA, LLC   (US) 

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, 
Nevada 89102, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Tượng đồ chơi được chế tác theo nguyên mẫu là các nhân vật nổi tiếng và các 

phụ kiện đi kèm; đồ chơi được chế tác theo nguyên mẫu là các nhân vật nổi tiếng; đồ chơi 
cơ học; bộ đồ chơi gồm tượng và đồ chơi được chế tác theo nguyên mẫu là nhân vật nổi 
tiếng trong lĩnh vực võ thuật tổng hợp; đồ chơi hình khối bằng bông; đồ chơi dùng trong 
phòng tắm; búp bê và các phụ kiện đi kèm; búp bê có đầu lắc lư; đồ chơi nước; con lắc 
yôyô; trò chơi kỹ năng kết hợp với hành động; máy trò chơi giải trí, trò chơi nhóm chơi 
trên bàn gỗ; trò chơi trong nhà; câu đố hoặc trò chơi thử tài khéo léo hoặc kiến thức của 
người chơi; trò chơi giải trí trong các buổi tiệc; trò chơi sử dụng thẻ; đồng xu dùng làm 
tiền để chơi đánh bạc; xúc xắc; bài lá; trò chơi viđêô vận hành bằng đồng xu và trò chơi 
may rủi; bóng để chơi môn chơi tương tự như bóng chày nhưng chơi trên sân nhỏ hơn, 
bóng mềm và to hơn (softball); bóng chơi thể thao; bơm để bơm phồng trang thiết bị thể 
thao; máy tập luyện thể dục; quả tạ tập thể dục; thiết bị tập thể dục vận hành thủ công; xà 
tập thể dục; ghế tập thể dục; tấm lót tập thể dục cá nhân; găng tay tập nâng tạ; trang bị tập 
võ cụ thể là găng tay đấm bao cát, găng tay làm bia/đích để tập đấm, găng tập đấm, vật 
dụng để bảo vệ ống quyển, bao cát, bao cát to hình trụ được treo bởi dây hoặc xích, bao 
cát không có giá đỡ; tấm đệm chuyên dụng trong quyền anh và võ thuật, cụ thể là đích đá, 
đích đấm, miếng đệm kiểu thái chuyên dụng trong môn quyền anh và miếng đệm bảo vệ 
ống quyển; vật dụng để bảo vệ đầu (dụng cụ thể thao); tấm bảo vệ ngực (dụng cụ thể 
thao); và tấm đệm chắn bảo vệ toàn thân (dụng cụ thể thao); thiết bị tập luyện võ thuật; 
trang bị chuyên dụng trong quyền anh và võ thuật cụ thể là găng tập võ, găng dùng trong 
đấu vật, găng đấm bốc, găng tập đấm bao cát, găng dùng trong thi đấu, găng tay hở ngón 
dùng trong thi đấu, vật dụng bảo vệ khớp đốt ngón tay (dụng cụ thể thao), vật dụng bảo vệ 
bộ phận sinh dục cho nam giới (dụng cụ thể thao); vật dụng bảo vệ miệng dùng cho vận 
động viên (dụng cụ thể thao); vật dụng trang bị cho võ đài cụ thể là miếng đệm góc, 
miếng đệm bảo vệ và tấm chuyên dụng phủ lên bề mặt võ đài để bảo vệ (dụng cụ thể 
thao); miếng đệm đầu gối và cùi chỏ dùng cho vận động viên (dụng cụ thể thao).  

 
 

(210) 4-2011-17144 (220) 18.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ZUFFA, LLC    (US) 

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, 
Nevada 89102, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 28: Tượng đồ chơi được chế tác theo nguyên mẫu là các nhân vật nổi tiếng và các 
phụ kiện đi kèm; đồ chơi được chế tác theo nguyên mẫu là các nhân vật nổi tiếng; đồ chơi 
cơ học; bộ đồ chơi gồm tượng và đồ chơi được chế tác theo nguyên mẫu là nhân vật nổi 
tiếng trong lĩnh vực võ thuật tổng hợp; đồ chơi hình khối bằng bông; đồ chơi dùng trong 
phòng tắm; búp bê và các phụ kiện đi kèm; búp bê có đầu lắc lư; đồ chơi nước; con lắc 
yôyô; trò chơi kỹ năng kết hợp với hành động; máy trò chơi giải trí, trò chơi nhóm chơi 
trên bàn gỗ; trò chơi trong nhà; câu đố hoặc trò chơi thử tài khéo léo hoặc kiến thức của 
người chơi; trò chơi giải trí trong các buổi tiệc; trò chơi sử dụng thẻ; đồng xu dùng làm 
tiền để chơi đánh bạc; xúc xắc; bài lá; trò chơi viđêô vận hành bằng đồng xu và trò chơi 
may rủi; bóng để chơi môn chơi tương tự như bóng chày nhưng chơi trên sân nhỏ hơn, 
bóng mềm và to hơn (softball); bóng chơi thể thao; bơm để bơm phồng trang thiết bị thể 
thao; máy tập luyện thể dục; quả tạ tập thể dục; thiết bị tập thể dục vận hành thủ công; xà 
tập thể dục; ghế tập thể dục; tấm lót tập thể dục cá nhân; găng tay tập nâng tạ; trang bị tập 
võ cụ thể là găng tay đấm bao cát, găng tay làm bia/đích để tập đấm, găng tập đấm, vật 
dụng để bảo vệ ống quyển, bao cát, bao cát to hình trụ được treo bởi dây hoặc xích, bao 
cát không có giá đỡ; tấm đệm chuyên dụng trong quyền anh và võ thuật, cụ thể là đích đá, 
đích đấm, miếng đệm kiểu thái chuyên dụng trong môn quyền anh và miếng đệm bảo vệ 
ống quyển; vật dụng để bảo vệ đầu (dụng cụ thể thao); tấm bảo vệ ngực (dụng cụ thể 
thao); và tấm đệm chắn bảo vệ toàn thân (dụng cụ thể thao); thiết bị tập luyện võ thuật; 
trang bị chuyên dụng trong quyền anh và võ thuật cụ thể là găng tập võ, găng dùng trong 
đấu vật, găng đấm bốc, găng tập đấm bao cát, găng dùng trong thi đấu, găng tay hở ngón 
dùng trong thi đấu, vật dụng bảo vệ khớp đốt ngón tay (dụng cụ thể thao), vật dụng bảo vệ 
bộ phận sinh dục cho nam giới (dụng cụ thể thao); vật dụng bảo vệ miệng dùng cho vận 
động viên (dụng cụ thể thao); vật dụng trang bị cho võ đài cụ thể là miếng đệm góc, 
miếng đệm bảo vệ và tấm chuyên dụng phủ lên bề mặt võ đài để bảo vệ (dụng cụ thể 
thao); miếng đệm đầu gối và cùi chỏ dùng cho vận động viên (dụng cụ thể thao).  

 
 

(210) 4-2011-17145 (220) 18.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ZUFFA, LLC    (US) 

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, 
Nevada 89102, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Tượng đồ chơi được chế tác theo nguyên mẫu là các nhân vật nổi tiếng và các 

phụ kiện đi kèm; đồ chơi được chế tác theo nguyên mẫu là các nhân vật nổi tiếng; đồ chơi 
cơ học; bộ đồ chơi gồm tượng và đồ chơi được chế tác theo nguyên mẫu là nhân vật nổi 
tiếng trong lĩnh vực võ thuật tổng hợp; đồ chơi hình khối bằng bông; đồ chơi dùng trong 
phòng tắm; búp bê và các phụ kiện đi kèm; búp bê có đầu lắc lư; đồ chơi nước; con lắc 
yôyô; trò chơi kỹ năng kết hợp với hành động; máy trò chơi giải trí, trò chơi nhóm chơi 
trên bàn gỗ; trò chơi trong nhà; câu đố hoặc trò chơi thử tài khéo léo hoặc kiến thức của 
người chơi; trò chơi giải trí trong các buổi tiệc; trò chơi sử dụng thẻ; đồng xu dùng làm 
tiền để chơi đánh bạc; xúc xắc; bài lá; trò chơi viđêô vận hành bằng đồng xu và trò chơi 
may rủi; bóng để chơi môn chơi tương tự như bóng chày nhưng chơi trên sân nhỏ hơn, 
bóng mềm và to hơn (softball); bóng chơi thể thao; bơm để bơm phồng trang thiết bị thể 
thao; máy tập luyện thể dục; quả tạ tập thể dục; thiết bị tập thể dục vận hành thủ công; xà 
tập thể dục; ghế tập thể dục; tấm lót tập thể dục cá nhân; găng tay tập nâng tạ; trang bị tập 
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võ cụ thể là găng tay đấm bao cát, găng tay làm bia/đích để tập đấm, găng tập đấm, vật 
dụng để bảo vệ ống quyển, bao cát, bao cát to hình trụ được treo bởi dây hoặc xích, bao 
cát không có giá đỡ; tấm đệm chuyên dụng trong quyền anh và võ thuật, cụ thể là đích đá, 
đích đấm, miếng đệm kiểu thái chuyên dụng trong môn quyền anh và miếng đệm bảo vệ 
ống quyển; vật dụng để bảo vệ đầu (dụng cụ thể thao); tấm bảo vệ ngực (dụng cụ thể 
thao); và tấm đệm chắn bảo vệ toàn thân (dụng cụ thể thao); thiết bị tập luyện võ thuật; 
trang bị chuyên dụng trong quyền anh và võ thuật cụ thể là găng tập võ, găng dùng trong 
đấu vật, găng đấm bốc, găng tập đấm bao cát, găng dùng trong thi đấu, găng tay hở ngón 
dùng trong thi đấu, vật dụng bảo vệ khớp đốt ngón tay (dụng cụ thể thao), vật dụng bảo vệ 
bộ phận sinh dục cho nam giới (dụng cụ thể thao); vật dụng bảo vệ miệng dùng cho vận 
động viên (dụng cụ thể thao); vật dụng trang bị cho võ đài cụ thể là miếng đệm góc, 
miếng đệm bảo vệ và tấm chuyên dụng phủ lên bề mặt võ đài để bảo vệ (dụng cụ thể 
thao); miếng đệm đầu gối và cùi chỏ dùng cho vận động viên (dụng cụ thể thao).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-17171 (220) 19.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Nâu, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại thép Trung Nam  
(VN) 
370/3 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Trang trí thiết kế nội thất, kiến trúc, thiết lập bản vẽ xây dựng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-17302 (220) 19.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.3.20; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, tím, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nông Phát   (VN) 
387 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc trừ rầy, thuốc trừ ốc bươu 

vàng, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh.  
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(210) 4-2011-17382 (220) 22.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A18.3.5; 5.13.4; 26.1.1; 24.1.1; 25.1.15 
(731) UNITED WINERY AND DISTILLERY 

CO., LTD.   (TH) 
14 Sangsom Building, Soi Yasoob 1 
Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon 
Sub-District Chatuchak District, 
Bangkok 10900, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu bran-đi; rượu gin; rượu uýt-ki; rượu mạnh; rượu mùi; rượu mùi làm từ 

gạo và đường; và đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2011-17575 (220) 24.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.12; 1.5.1; 24.11.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Gốm Quyết Thành  
(VN) 
Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm dùng trong gia đình; đồ bằng đất nung để chứa đựng; tượng nhỏ bằng 

sứ; chậu hoa; bình (hũ); lọ; bình; lọ cắm hoa; đồ gốm để chứa đựng; ấm pha chè; hộp 
đựng chè; đồ pha chè; bộ đồ trà; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung.  

 
 

(210) 4-2011-17576 (220) 24.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 25.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hiệp hội sản xuất và kinh 
doanh rượu Làng Vọc  (VN) 
Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà 
Nam 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (gạo), đồ uống có chứa cồn (trừ bia), anizet (rượu), đồ uống có cồn chứa 

hoa quả, rượu brandi (rượu mạnh), rượu mùi. 
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(210) 4-2011-17609 (220) 24.08.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 40-2011-0009540 24.02.2011 KR 

(531) 26.4.4 
(731) LG ELECTRONICS, INC.   (KR) 

20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 
Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh chạy điện, tủ lạnh kim chi, tủ rượu (tủ lạnh) chạy điện dùng trong gia 

đình, lò nướng điện, máy làm đá chạy điện, máy sấy đồ đã giặt chạy điện, hệ thống bếp 
gas (thiết bị bếp), lò vi sóng (thiết bị bếp); bếp gas; hệ thống bếp điện dùng trong gia 
đình, máy lọc không khí, máy điều hòa không khí, máy sưởi bằng khí nóng, máy làm ẩm 
không khí, máy chống ẩm không khí dùng trong gia đình, máy lọc nước dùng trong gia 
đình.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-17707 (220) 25.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) WINN & COALES INTERNATIONAL 

LIMITED   (GB) 
Denso House, Chapel Road, London, 
SE27 0TR , England 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; vật liệu chống ăn mòn, cụ thể là, sơn chống ăn mòn, 

dầu nhờn chống ăn mòn, dầu chống ăn mòn, mỡ chống ăn mòn dùng trong công nghiệp; 
chất chống ăn mòn và hợp chất chống ăn mòn; sản phẩm chống gỉ cụ thể là chế phẩm 
chống gỉ, dầu nhờn chống gỉ, dầu chống gỉ, chế phẩm bảo vệ kim loại, chế phẩm chống 
mờ xỉn kim loại, chế phầm chống gỉ kim loại và chế phẩm chống gỉ (dùng để bảo quản); 
vật liệu và chế phẩm phủ và gắn kín (sơn); sơn, sơn dầu, sơn mài, thuốc nhuộm màu và 
chất nhuộm.  

 
Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt; tấm và bảng cách nhiệt; chất dẻo bán xử lý và bán thành 
phẩm và các sản phẩm nhựa nhân tạo (bán thành phẩm).  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim; ống dẫn cứng, tấm, ván và các bộ phận cấu thành 
chúng, tất cả không làm bằng kim loại và dùng trong xây dựng; công trình xây dựng 
không làm bằng kim loại có thể chuyển chở được.  
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(210) 4-2011-17971 (220) 29.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; 1.3.2; A5.5.20 
(591) Da cam, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Ngọc Hà  
(VN) 
22 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán hoa tươi, hoa khô.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ điện hoa.  
 

Nhóm 44: Thiết kế trang trí hoa. 
 
 

(210) 4-2011-18063 (220) 30.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật HU 
MAN VI NA  (VN) 
180 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy vi tính; tư vấn trong lĩnh vực phần 
cứng máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không 
phải chuyển đổi vật lý). 

 
 

(210) 4-2011-18107 (220) 30.08.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.3; 4.3.20; 1.15.23; A8.5.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại sản xuất Tân Chấn Long  
(VN) 
Số 3199 A Phạm Thế Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng PE dùng để bao 
gói; bao bì bằng nhựa hoặc bằng giấy; băng keo (băng dính) dùng cho văn phòng hoặc gia 
đình; giấy gói hàng; tấm có các bóng khí tròn làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng 
gói).  

 
 

(210) 4-2011-18332 (220) 01.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A5.5.20 
(731) Trần Thị Thúy  (VN) 

Thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 
(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; bàn tính; ampe kế; thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học; 

máy tính; thiết bị và dụng cụ hóa học; compa; đồ đạc đặc biệt dùng cho phòng thí 
nghiệm; dụng cụ toán học; thiết bị và dụng cụ vật lý; máy tính bỏ túi.  

 
Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy; bảng viết; sách; bản đồ địa lý; quả địa cầu; đồ dùng văn 
phòng cho trường học.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh thiết bị giảng dạy.  

 
Nhóm 41: Học viện; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ thư viện lưu 
động; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ viết chữ đẹp; tổ 
chức các cuộc thi cho giáo dục; thông tin về lĩnh vực giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ 
về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp; giáo dục đào 
tạo; giáo dục tôn giáo; cho thuê sách; cho mượn sách; giáo dục thực hành; trường mẫu 
giáo; lớp học sử dụng sách, bài tập gửi qua bưu điện (lớp học hàm thụ); trường học có ký 
túc xá; dịch vụ thư viện.  

 
 

(210) 4-2011-18462 (220) 06.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) UNI-CHARM CORPORATION   (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm để vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm dinh dưỡng  dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh; miếng 
dán để băng bó vết thương; vật liệu cố định răng; sáp dùng cho nha khoa; chất khử trùng; 
chế phẩm diệt trừ sâu hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; băng vệ sinh; băng vệ sinh hàng 
ngày; băng vệ sinh dạng nút; quần đùi dùng cho mục đích vệ sinh; miếng thấm hoặc tã lót 
vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được; miếng thấm vệ sinh bằng giấy hoặc 
xenlulô dạng quần lót dùng cho người không tự kiềm chế được; miếng lót vệ sinh dùng 
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cho người không tự kiềm chế được; quần đùi vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế 
được (dùng một lần); đệm ngực y tế; quần soóc cho đàn ông dùng cho người không tự 
kiềm chế được; băng dùng để băng bó; cao dán; bông thấm hút dùng cho ngành y; gạc để 
băng bó; giấy dầu dùng cho mục đích y tế; bánh quế dùng cho ngành y; dược phẩm dạng 
viên nén, đường sữa (lactoza); sữa bột cho trẻ sơ sinh; miếng che mắt dùng y tế, băng 
dùng để băng bó các vết thương ở tai; mô tế bào dùng cho phẫu thuật; khăn tay tẩm nước 
thơm dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Tã trẻ em dùng một lần bằng giấy hoặc xenlulô; tã trẻ em dùng một lần bằng 
giấy hoặc xenlulô có dạng quần lót; khăn giấy ướt (dùng một lần); khăn lau cho trẻ em 
bằng giấy hoặc xenlulô (dùng một lần); khăn giấy; văn phòng phẩm; vật dụng dùng cho 
hướng dẫn và giảng dạy (không phải là thiết bị máy móc); giấy lau chùi dùng trong nhà 
bếp; giấy và bìa các tông; giẻ lau bụi bằng giấy; tạp chí (ấn phẩm); sản phẩm ngành in; 
thùng chứa đóng gói công nghiệp bằng giấy; khăn lau tay dùng cho mục đích vệ sinh 
bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn mùi xoa 
bằng giấy, ảnh chụp.  

 
 

(210) 4-2011-18463 (220) 06.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) UNI-CHARM CORPORATION    (JP) 
182 Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm để vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm dinh dưỡng  dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh; miếng 
dán để băng bó vết thương; vật liệu cố định răng; sáp dùng cho nha khoa; chất khử trùng; 
chế phẩm diệt trừ sâu hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; băng vệ sinh; băng vệ sinh hàng 
ngày; băng vệ sinh dạng nút; quần đùi dùng cho mục đích vệ sinh; miếng thấm hoặc tã lót 
vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được; miếng thấm vệ sinh bằng giấy hoặc 
xenlulô dạng quần lót dùng cho người không tự kiềm chế được; miếng lót vệ sinh dùng 
cho người không tự kiềm chế được; quần đùi vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế 
được (dùng một lần); đệm ngực y tế; quần soóc cho đàn ông dùng cho người không tự 
kiềm chế được; băng dùng để băng bó; cao dán; bông thấm hút dùng cho ngành y; gạc để 
băng bó; giấy dầu dùng cho mục đích y tế; bánh quế dùng cho ngành y; dược phẩm dạng 
viên nén, đường sữa (lactoza); sữa bột cho trẻ sơ sinh; miếng che mắt dùng y tế, băng 
dùng để băng bó các vết thương ở tai; mô tế bào dùng cho phẫu thuật; khăn tay tẩm nước 
thơm dược phẩm. 

 
Nhóm 16: Tã trẻ em dùng một lần bằng giấy hoặc xenlulô; tã trẻ em dùng một lần bằng 
giấy hoặc xenlulô có dạng quần lót; khăn giấy ướt (dùng một lần); khăn lau cho trẻ em 
bằng giấy hoặc xenlulô (dùng một lần); khăn giấy; văn phòng phẩm; vật dụng dùng cho 
hướng dẫn và giảng dạy (không phải là thiết bị máy móc); giấy lau chùi dùng trong nhà 
bếp; giấy và bìa các tông; giẻ lau bụi bằng giấy; tạp chí (ấn phẩm); sản phẩm ngành in; 
thùng chứa đóng gói công nghiệp bằng giấy; khăn lau tay dùng cho mục đích vệ sinh 
bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn mùi xoa 
bằng giấy, ảnh chụp.  
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(210) 4-2011-18588 (220) 07.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VIETNAM CUSTOM TAILORS LLC  

(US) 
3101 S. Broad St., Suite # 3, 
Philadelphia, PA 19148, United States  

(540) 

   (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví; túi; túi xách tay; ví cầm tay của phụ nữ; giày; túi xách đeo chéo; ví đựng 

danh thiếp; vali; móc đeo chìa khóa bằng da; vali du lịch; túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là com-lê đặt may dành cho nam giới, áo khoác thể thao, áo 
khoác ngoài, áo đuôi tôm lễ phục, áo gi-lê, quần dài, áo sơ mi, áo bành tô, áo choàng 
ngoài, com-lê đặt may dành cho nữ giới, váy cưới, quần áo thường ngày dành cho thanh 
thiếu niên và người lớn, cà vạt và khăn choàng cổ làm bằng tay, thắt lưng bằng da (trang 
phục). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo và phụ kiện dành cho nam giới và nữ giới, cụ 
thể là thắt lưng bằng da (không phải dây đeo vai bằng da), ví, túi, túi xách tay, ví cầm tay 
của phụ nữ, giày, đồ đi chân và hàng dệt kim, găng tay bằng da, túi xách đeo chéo, ví 
đựng danh thiếp, vali, cặp tài liệu, móc đeo chìa khoá bằng da, vali du lịch; túi xách, ca 
vát, nơ đeo cổ áo hình con bướm, khăn quàng cổ, khuy cài cổ tay áo, cúc áo, kính đeo mắt 
(kính chống nắng), trang sức và đồng hồ, khăn vuông dùng với com-plê, đồ đi chân và bít 
tất ngắn cổ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may quần áo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-18597 (220) 07.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất Và 
Thương Mại Hà Thành   (VN) 
Thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện, ổ cắm điện, thiết bị nối dây điện, ba lát (tăng phô điện), cầu dao 

điện, rơle điện.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện, bếp điện từ, lò vi sóng, máng đèn huỳnh quang, đèn chiếu sáng, 
quạt điện.  
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(210) 4-2011-18621 (220) 07.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) GUANGDONG MEIWEIXIAN 

FLAVORING FOODS Co,. LTD.   (CN) 
No.1 Chubang Road, Hi-Tech 
Development Zone, Zhongshan City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Xốt đậu nành; giấm; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; hương liệu, trừ 

tinh dầu, cho đồ uống; đồ gia vị; tinh chất cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và tinh dầu); 
nước xốt thịt; xốt (gia vị); đồ gia vị (nước chấm trên cơ sở thực vật); chế phẩm làm mềm 
thịt cho mục đích gia đình; bột cà-ri (gia vị); bột mù tạc; gia vị; tương ớt (gia vị); xốt cà 
chua; muối nấu ăn.  

 
 

(210) 4-2011-18651 (220) 08.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.17.11; A1.5.3; 1.13.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, tím, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn đầu tư xây dựng Hà 
Nội   (VN) 
Xóm Đề, thôn Kim Lũ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu. 
 

Nhóm 37: Tư vấn, khảo sát, giám sát các công trình xây dựng; thi công xây dựng các 
công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình điện; lắp 
đặt và hoàn thiện các công trình xây dựng; lập, quản lý, tổng dự toán, tổ chức thực hiện 
các dự án xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị, cụm dân cư; tư vấn, giám sát 
xây dựng - hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hệ thống kỹ thuật giao thông và 
thuỷ lợi; tư vấn giám sát xây dựng - hoàn thiện cầu đường bộ. 

 
Nhóm 41: Đào tạo ngắn hạn về kỹ sư định giá xây dựng; đào tạo nhân lực trong các lĩnh 
vực xây dựng công trình, quản lý dự án, quản lý kinh tế, giao thông; đào tạo bồi dưỡng 
kiến trúc về môi giới, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động 
sản; đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực giám sát xây dựng công trình; đào tạo, bồi dưỡng 
nhân lực trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý dự án, giao thông, thuỷ lợi; kinh doanh đào tạo, 
hướng nghiệp dạy nghề: tin học, ngoại ngữ, kinh tế, xây dựng, giao thông.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế cấp thoát nước, thiết kế xử lý nước, nước thải sinh hoạt, công 
nghiệp; thẩm định dự án, thẩm định hồ sơ mời thầu, tư vấn thầu và các bước thuộc dự án 
đầu tư xây dựng; lập và thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, 
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dự toán công trình; lập và thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư 
xây dựng; tư vấn thiết kế công trình đường bộ, thuỷ lợi; tư vấn thiết kế tổng mặt bằng, 
kiến trúc nội ngoại thất công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn thiết kế kết cấu đối 
với công trình xây dựng dân dụng; tư vấn khảo sát đối với công trình xây dựng; kiểm tra 
và đánh giá sự phù hợp với chất lượng của các công trình xây dựng; kiểm tra chất lượng 
công trình, thí nghiệm đất, đá, nước, nền các loại cọc móng công trình và vật liệu xây 
dựng; kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. 

 
 

(210) 4-2011-18664 (220) 08.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; A1.3.17; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, vàng, đỏ

(540) 

    

(731) Trần Ngọc Hải  (VN) 
Tân Hoà, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; buồng tắm (di chuyển được), vòi hoa sen; 

đèn điện, vòi nước máy; thiết bị lọc nước.  
 
 

(210) 4-2011-18681 (220) 08.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh đen, xanh tím, da cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NESCA Việt 
Nam   (VN) 
240/1 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước có 5 lõi (lõi gòn, lõi than, lõi resin, lõi than hoạt tính, lõi lọc 

khoáng) có thể khử tạp chất, khử mùi, làm mềm nước và tạo khoáng cho nước, không 
dùng điện, sử dụng cho hộ gia đình. 

 
 

(210) 4-2011-18708 (220) 08.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CATERPILLAR INC.  (US) 

100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 
61629 U.S.A 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; da động vật, da sống; va-li và túi du lịch; ô, lọng và gậy 

chống; roi ngựa và bộ yên cương; hộp đựng danh thiếp làm bằng da hoặc giả da, hộp đựng 
thẻ tín dụng làm bằng da hoặc giả da, hộp đựng chìa khóa làm bằng da hoặc giả da, hộp 
đựng tiền xu làm bằng da hoặc giả da, ví đựng tiền xu, cặp đựng tài liệu, túi đựng quần áo 
để đi du lịch, túi đựng hành lí, túi đựng đồ lề (của vận động viên, người đi cắm trại), túi 
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đựng hành lý khi đi máy bay, túi đi chợ, túi thể thao, ba lô, túi đựng sách vở đi học, túi 
cầm tay cho phụ nữ, ví tiền.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; trang phục công sở, thể thao và thường ngày 
bao gồm mũ lưỡi trai, thắt lưng, cà vạt, khăn quàng cổ, đồ đội đầu, áo phông, quần soóc, 
quần thể thao (bằng vải bông thấm mồ hôi), ao thể thao (bằng vải bông thấm mồ hôi), 
băng đeo cổ tay, áo khoác, áo vét, găng tay, găng tay hở ngón, áo mưa, bộ áo liền quần và 
bít tất ngắn cổ.  

 
 
 

(210) 4-2011-18709 (220) 08.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CATERPILLAR INC.   (US) 

100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 
61629 U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; da động vật, da ống, va-li và túi du lịch; ô, lọng và gậy 

chống; roi ngựa và bộ yên cương; hộp đựng danh thiếp bằng da hoặc giả da, hộp đựng thẻ 
tín dụng bằng da hoặc giả da, hộp đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da, hộp đựng tiền xu 
bằng da hoặc giả da, ví đựng tiền xu, cặp đựng tài liệu, túi đựng quần áo để đi du lịch, túi 
đựng hành lí, túi đựng đồ lề (của vận động viên, người đi cắm trại), túi đựng hành lý khi 
đi máy bay, túi đi chợ, túi thể thao, ba lô, túi đựng sách vở đi học, túi cầm tay cho phụ nữ, 
ví tiền.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân, đồ đội đầu; trang phục công sở, thể thao và thường ngày 
bao gồm mũ lưỡi trai, thắt lưng, cà vạt, khăn quàng cổ, đồ đội đầu, áo phông, quần soóc, 
quần thể thao (bằng vải bông thấm mồ hôi), áo thể thao (bằng vải bông thấm mồ hôi), 
băng đeo cổ tay, áo khoác, áo vét, găng tay, găng tay hở ngón, áo mưa, bộ áo liền quần và 
bít tất ngắn cổ.  

 
 
 

(210) 4-2011-18729 (220) 08.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Y Dược Việt 
Nam   (VN) 
P.1414 CT5, ĐN3, khu đô thị Mỹ Đình 
2, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-18732 (220) 09.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12; A26.11.13; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Thương mại Xuân Mai   (VN) 
Lô K3 khu đấu giá quyền sử dụng đất 
Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-18762 (220) 09.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 26.3.1 
(591) Xanh lá, xanh dương, nâu vàng, đỏ, cam, 

vàng, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bông Sen  
(VN) 
Cụm CN Tân Dân, xã Tân Dân, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Kim loại dạng bột dùng để tạo màu cho gạch men, gốm sứ. 
 

Nhóm 19: Đồ thủy tinh, gốm sứ: gạch kính và gạch granit trang trí nội thất. 
 

Nhóm 21: Thủy tinh bán thành phẩm. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có gas và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống, 
nước ép hoa quả; xirô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm); mua bán, xuất 
nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản; mua bán xuất nhập khẩu các mặt hàng 
thủ công, mỹ nghệ; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa: gốm sứ mỹ nghệ, hoá chất (trừ hoá 
chất nhà nước cấm), bia, rượu, nước giải khát, các mặt hàng nông, lâm, thuỷ hải sản, vật 
liệu xây dựng; mua bán rượu, bia, nước giải khát; mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ ngành công nghiệp (bột liệu sản xuất gạch men, men 
màu), xây dựng, môi trường (hoá chất xử lý môi trường). 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa. 
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(210) 4-2011-18777 (220) 09.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.1.1; 5.7.3; 1.5.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất phân bón 
Việt Nga  (VN) 
102/13 quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ hại). 
 
 

(210) 4-2011-18798 (220) 09.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Điện tử Hải 
Phòng   (VN) 
73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 09: Tivi, đầu máy CD, DVD, VCD; máy tính, điện thoại; phần cứng và các thiết bị 

máy tính bao gồm: bàn phím máy vi tính, chuột máy vi tính, loa máy vi tính; thiết bị và 
dụng cụ điện tử hàng hải, thiết bị điện tử cho cấp cứu và cứu nạn trên biển. 

 
 

(210) 4-2011-18818 (220) 09.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, xanh da trời sẫm, xanh da trời nhạt, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

KEANGNAM - VINA  (VN) 
Tầng 13, tòa tháp Keangnam Hanoi 
Landmark Tower, E6 Phạm Hùng, khu 
đô thị mới Cầu Giấy, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 
(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh doanh khách sạn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2011-18819 (220) 09.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

KEANGNAM - VINA   (VN) 
Tầng 13, tòa tháp Keangnam Hanoi 
Landmark Tower, E6 Phạm Hùng, khu 
đô thị mới Cầu Giấy, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 
(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh doanh khách sạn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2011-18833 (220) 09.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) WILMAR INTERNATIONAL 

LIMITED   (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn, mỡ ăn; bơ thực vật; mỡ pha vào bánh cho xốp giòn; bơ sữa trâu và thực 

vật dạng lóng; va na sờ pa ti (một loại bơ); dầu thực vật hy đờ rô hóa; quả hạnh đã chế 
biến; nhân hạt điều đã chế biến; lạc đã chế biến; bơ lạc; quả được bảo quản; nho khô; quả 
đóng hộp; rau củ quả trộn (salads), khoai tây rán, cây tinh dầu được bảo quản (không phải 
là gia vị); nấm được bảo quản; đậu phụ; đậu được bảo quản; an bu min dùng cho thực 
phẩm; trứng; sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); sản phẩm từ sữa; pho mát; sữa 
chua; tôm cua không còn sống; sò hến không còn sống; thực phẩm được làm từ cá thịt, cá 
(không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú săn; chiết xuất của thịt; súp; nước quả nấu 
đông; mút hoa quả; nước sốt được làm từ cây nam việt quốc; thạch dùng cho thực phẩm; 
khoai tây rán được bảo quản, rau củ quả đuợc đun nấu và sấy khô; củ hành được bảo 
quản; cá mòi không còn sống; trứng cá muối; cà chua nghiền nhuyễn. 

 
Nhóm 30: Bột mì; bánh quy; bánh quy dẹt và nhỏ; bánh mì; bánh ngọt; đường phèn dùng 
cho thực phẩm; kẹo; bột nỡ; đá ăn; chế phẩm của ngũ cốc; mì sợi; mì ống; sô cô la; ca 
cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; chè; đường; đường khử; 
đường thô; mật đường; đường kính bột; xi rô có màu vàng nhạt (đồ uống); tinh thể cà phê 
được làm đồ uống; nước mật dùng cho thực phẩm; gạo; bột cọ sagu; tinh bột dùng cho 
thực phẩm; mật ong; men; bột kem làm bánh (bột nở); muối ăn; tương mù tạc; giấm; đồ 
gia vị; nước sốt dùng cho sa lát; nước xốt (trừ nước xốt dùng cho xà lách); gia vị; tinh dầu 
dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và tinh dầu); hương liệu, trừ trinh dầu; kem lạnh; mì 
ăn liền; sốt cà chua. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
616 

(210) 4-2011-18837 (220) 09.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Loan  (VN) 
73B Bis, khu phố 1, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh siêu thị, đại lý mua ký gửi hàng hóa cụ thể là: hàng lương 

thực, thực phẩm, hàng may mặc và đồ gia dụng, đồ điện tử, đồ trang sức như: quần, áo, 
giày dép, túi xách, đồ chơi, ti vi, tủ lạnh, điện thoại, bánh, kẹo, thuốc lá, rượu, bia; thương 
mại điện tử, cụ thể là dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn nghiệp vụ về thương mại, bán 
hàng qua phương tiện truyền thông mạng internet; cho thuê không gian quảng cáo, thông 
tin thương mại và tư vấn kinh doanh, bán đấu giá, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông để bán lẻ, dịch vụ cung ứng nhân sự. 

 
 

(210) 4-2011-18839 (220) 09.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.4; 26.1.5; 26.3.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3D Hà Nội  
(VN) 
Số nhà 14, ngách 1, ngõ 135, phố Núi 
Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; tư vấn quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị 

trường; tư vấn giải pháp marketing và phát triển thị trường; sản xuất phim quảng cáo; phát 
hành sách báo có nội dung quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ tổ chức sự kiện giải trí; tổ 
chức sự kiện thể thao.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa; thiết kế website. 

 
 

(210) 4-2011-18842 (220) 09.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KOREA GINSENG CORP.   (KR) 

100 Pyeongchon-dong Daedeok-gu 
Daejeon KOREA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú ý; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm cho trẻ sơ sinh; nhân sâm dùng trong ngành y; bột nhân sâm dùng trong ngành y; 
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chất chiết từ nhân sâm dùng trong ngành y; viên con nhộng chứa nhân sâm dùng trong 
ngành y; viên nhân sâm dùng trong ngành y; thuốc cho hệ tiêu hóa; thuốc cho hệ thần 
kinh; thuốc cho cơ quan tuần hoàn; thuốc cho cơ quan sinh dục; thuốc cho tác nhân giảm 
glucoza huyết; thuốc cho sự sưng viêm và đau nhức; thuốc cho cơ quan bài tiết; thuốc 
dinh dưỡng  bổ sung; thuốc cho cơ quan hô hấp; thuốc bổ thận; thuốc bổ máu. 

 
Nhóm 29: Rau và quả được bảo quản, phơi khô và nấu chín; nước quả nấu đông dùng cho 
thực phẩm; mứt ướt; mứt quả (mứt ướt); sữa và sản phẩm sữa; dầu và mỡ ăn được; nhân 
sâm hấp chín và nhân sâm đã chế biến, hồng sâm hấp chín và hồng sâm đã chế biến, tất 
cả được sử dụng làm rau và không dùng cho mục đích y tế; nhân sâm đã chế biến sử dụng 
như thực phẩm hỗ trợ sức khoẻ không dùng cho mục đích y tế; hồng sâm đã chế biến sử 
dụng như thực phẩm hỗ trợ sức khoẻ không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cà phê nhân tạo; nước đá ăn được; mật ong; nước mật đường; 
bột nhân sâm, bột hồng sâm, chất chiết từ nhân sâm, chất chiết từ hồng sâm tất cả được sử 
dụng như đồ gia vị cho thực phẩm; trà xanh, trà đen, trà nhân sâm, trà hồng sâm tất cả 
không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống; thức ăn cho động vật; nhân sâm tươi hoặc chưa chế 
biến; hồng sâm tươi hoặc chưa chế biến; nấm tươi; bí trắng (bầu) tươi.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống hoa; quả không chứa cồn và nước ép trái cây; si rô và các chế phẩm để làm đồ uống; 
đồ uống nhẹ có chứa nhân sâm (không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế); nước 
ép từ nhân sâm (đồ uống, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống từ nhân sâm (không 
chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống dùng trong thể thao chứa nhân sâm 
(không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế); nước ép từ nhân sâm được cô đặc 
dùng làm đồ uống, không dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-18871 (220) 12.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3; 11.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lơ, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ Tiến 
Vương  (VN) 
Số 67, phố Thụy ứng, thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Sen vòi, vòi xịt, van xả tiểu, chậu rửa mặt, bồn tắm, lavabo, phòng tắm kính, 

bồn cầu, thoát sàn (ống thoát nước thải bằng inox) (tất cả dùng cho thiết bị vệ sinh). 
 

Nhóm 20: Kệ kính phòng tắm, giường phòng tắm. 
 

Nhóm 21: Thanh treo khăn phòng tắm, trục giấy vệ sinh, khay đựng xà phòng, giá để cốc, 
giá treo khăn (không bằng kim loại), móc treo phòng tắm (không bằng kim loại). 
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(210) 4-2011-18879 (220) 12.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.2; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, ghi xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Sơn 
HÀ  (VN) 
Lô 2, CN1, khu công nghiệp Từ Liêm, xã 
Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua bán hàng lương 

thực, thực phẩm, hàng may mặc, hoá mỹ phẩm và đồ gia dụng, đồ điện tử, đồ trang sức 
như: quần áo, giày dép, túi xách, đồ chơi, ti vi, tủ lạnh, điện thoại, bánh, kẹo, thuốc lá, 
rượu, bia. 

 
 

(210) 4-2011-18944 (220) 12.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 25.5.1; 26.1.2 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất két sắt Minh Đức  (VN) 
826/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt. 

 
 

(210) 4-2011-19075 (220) 14.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng nhũ đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 
Thường Tín Thủ Đức  (VN) 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất; mua bán ôtô, xe máy, 

máy móc, thiết bị ôtô; mua bán kim khí điện máy; mua bán thiết bị ngành in, máy móc 
thiết bị phục vụ sản xuất; mua bán hàng tiêu dùng cá nhân và gia đình; mua bán nguyên 
liệu phục vụ cho sản xuất công - nông nghiệp; tổ chức hội chợ và triển lãm cho các doanh 
nghiệp thương mại và công nghiệp; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ bán đấu giá tài 
sản và hàng hóa, cung cấp các thông tin và tư vấn về giá cả thị trường của tài sản, hàng 
hóa và dịch vụ; dịch vụ tư vấn đấu thầu; quản lý dự án đầu tư. 

 
Nhóm 36: Các dịch vụ về bất động sản, cụ thể là dịch vụ nhà đất; kinh doanh nhà; môi 
giới bất động sản; tư vấn bất động sản; tư vấn đầu tư; đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở 
hạ tầng (dịch vụ bất động sản) khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch.  
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Nhóm 37: Xây dựng công trình công cộng, nhà ở, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, hạ 
tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế và khu dân cư tập trung; xây 
dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp điện, công trình cấp nước; 
thi công công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình giao 
thông, công trình bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây điện, trạm 
biến thế điện, công trình công cộng và công trình dân dụng; tư vấn xây dựng; dịch vụ 
trang trí nội thất và ngoại thất. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in bao bì.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề; giáo dục mầm non; giáo dục bậc 
tiểu học; giáo dục bậc trung học cơ sở; giáo dục bậc trung học phổ thông; kinh doanh khu 
vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 42: Thẩm tra dự án đầu tư; thiết kế công trình dân dụng, các công trình giao thông 
thủy lợi; tư vấn kỹ thuật, đánh giá các công trình xây dựng, tư vấn về thiết kế công trình 
dân dụng và công nghiệp; kiểm định: chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, bộ 
phận công trình, chất lượng công trình; dịch vụ lập dự án đầu tư. 

 
 

(210) 4-2011-19084 (220) 14.09.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 9206582 14.03.2011 CN 

9206601 14.03.2011 CN 
9206600 14.03.2011 CN 

  
(731) SNAP-ON EQUIPMENT SRL A 

UNICO SOCIO   (IT) 
Via provinciale per Carpi, 33 42015 
Correggio (RE) Italy  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Thang máy tự động vận hành bằng điện năng; thiết bị nâng; cần trục (tời); máy 

nâng xe cộ (máy nâng); máy nâng toa xe; cần nâng; thiết bị thay lốp xe; thiết bị bảo 
dưỡng xe ô tô; máy tiện phanh xe.   

 
Nhóm 09: Máy móc và thiết bị điện được thiết kế để bảo dưỡng, chăm sóc, sửa chữa, lắp 
ráp, đo và kiểm tra xe có động cơ và phụ tùng xe có động cơ, cụ thể là thiết bị căn chỉnh 
thẳng bánh xe, máy ảnh cho thiết bị căn chỉnh thẳng bánh xe, tấm ngắm cho thiết bị căn 
chỉnh thẳng bánh xe, thiết bị sạc ắc quy, phanh dòng nước và cảm ứng để đo công suất 
động cơ, tua bin và thiết bị, thiết bị cân bằng, thiết bị cân bằng khối lượng, thiết bị phân 
tích và đo rung động, thiết bị kiểm tra bánh xe, lốp xe và bánh xe đặc, thiết bị kiểm tra 
(dạng bàn) cho xe cộ, thiết bị kiểm tra (dạng bàn) sự lắp ráp cho các bộ phận của động cơ 
và xe cộ, thiết bị đo lực và áp suất, thiết bị phân tích khí xả, máy kiểm tra độ bền chịu 
mỏi, thiết bị kiểm tra (dạng bàn) cho phanh xe, thiết bị kiểm tra (dạng bàn) để kiểm tra 
công suất, thiết bị kiểm tra động cơ, thiết bị kiểm tra điều chỉnh máy chiếu quang học, 
thiết bị đo trục xe và thiết bị đo sự tiêu thụ nhiên liệu; thiết bị cân bằng bánh xe; thiết bị 
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chỉnh tâm và kẹp (thiết bị hiệu chỉnh); thước cặp đo kính thước chiều rộng; thiết bị căn 
thẳng bánh xe; máy chụp ảnh và quay phim; máy đo độ nghiêng; thiết bị hỗ trợ cho máy 
chụp ảnh và quay phim có thể di chuyển được dùng cho thiết bị chỉnh thẳng hàng bánh 
xe; máy kiểm tra hiệu quả của phanh xe; máy phân tích hoạt động của động cơ; máy kiểm 
tra bộ phận giảm xóc của xe; máy kiểm tra độ trơn trượt của xe; động lực kế; máy phân 
tích khí xả; máy kiểm tra phanh chống bó cứng; máy kiểm tra môi trường chân không của 
động cơ; phần mềm cơ sở dữ liệu về đặc điểm kỹ thuật dùng để cân bằng thiết bị chẩn 
đoán cho xe cộ; bộ sạc pin.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm sự thích hợp chạy trên đường của xe cộ, nghiên cứu cơ khí 
kiểm soát chất lượng; kiểm tra chất lượng; đánh giá chất lượng; chứng nhận hệ thống chất 
lượng; nghiên cứu kỹ thuật.  

 
 

(210) 4-2011-19085 (220) 14.09.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 9206596 14.03.2011 CN 

9206599 14.03.2011 CN 
9206598 14.03.2011 CN 

  
(731) SNAP-ON EQUIPMENT SRL A 

UNICO SOCIO    (IT) 
Via provinciale per Carpi, 33 42015 
Correggio (RE) Italy  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy tự động vận hành bằng điện năng; thiết bị nâng; cần trục (tời); máy 

nâng xe cộ (máy nâng); máy nâng toa xe; cần nâng; thiết bị thay lốp xe; thiết bị bảo 
dưỡng xe ô tô; máy tiện phanh xe.    

 
Nhóm 09: Máy móc và thiết bị điện được thiết kế để bảo dưỡng, chăm sóc, sửa chữa, lắp 
ráp, đo và kiểm tra xe có động cơ và phụ tùng xe có động cơ, cụ thể là thiết bị căn chỉnh 
thẳng bánh xe, máy ảnh cho thiết bị căn chỉnh thẳng bánh xe, tấm ngắm cho thiết bị căn 
chỉnh thẳng bánh xe, thiết bị sạc ắc quy, phanh dòng nước và cảm ứng để đo công suất 
động cơ, tua bin và thiết bị, thiết bị cân bằng, thiết bị cân bằng khối lượng, thiết bị phân 
tích và đo rung động, thiết bị kiểm tra bánh xe, lốp xe và bánh xe đặc, thiết bị kiểm tra 
(dạng bàn) cho xe cộ, thiết bị kiểm tra (dạng bàn) sự lắp ráp cho các bộ phận của động cơ 
và xe cộ, thiết bị đo lực và áp suất, thiết bị phân tích khí xả, máy kiểm tra độ bền chịu 
mỏi, thiết bị kiểm tra (dạng bàn) cho phanh xe, thiết bị kiểm tra (dạng bàn) để kiểm tra 
công suất, thiết bị kiểm tra động cơ, thiết bị kiểm tra điều chỉnh máy chiếu quang học, 
thiết bị đo trục xe và thiết bị đo sự tiêu thụ nhiên liệu; thiết bị cân bằng bánh xe; thiết bị 
chỉnh tâm và kẹp (thiết bị hiệu chỉnh); thước cặp đo kính thước chiều rộng; thiết bị căn 
thẳng bánh xe; máy chụp ảnh và quay phim; máy đo độ nghiêng; thiết bị hỗ trợ cho máy 
chụp ảnh và quay phim có thể di chuyển được dùng cho thiết bị chỉnh thẳng hàng bánh 
xe; máy kiểm tra hiệu quả của phanh xe; máy phân tích hoạt động của động cơ; máy kiểm 
tra bộ phận giảm xóc của xe; máy kiểm tra độ trơn trượt của xe; động lực kế; máy phân 
tích khí xả; máy kiểm tra phanh chống bó cứng; máy kiểm tra môi trường chân không của 
động cơ; phần mềm cơ sở dữ liệu về đặc điểm kỹ thuật dùng để cân bằng thiết bị chẩn 
đoán cho xe cộ; bộ sạc pin.   
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Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm sự thích hợp chạy trên đường của xe cộ, nghiên cứu cơ khí 
kiểm soát chất lượng; kiểm tra chất lượng; đánh giá chất lượng; chứng nhận hệ thống chất 
lượng; nghiên cứu kỹ thuật.  

 
 

(210) 4-2011-19106 (220) 14.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) YAZUYA CO., LTD    (JP) 

34-16, Okusu 1-chome, Minami-ku, 
Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0082, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng đã chế biến, thực phẩm đã chế biến có dạng hạt, có dạng bột, có dạng 

lỏng, có đạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có 
thành phần chủ yếu là trứng; kefia (đồ uống từ sữa); thực phẩm đã chế biến có dạng hạt, 
có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, hoặc 
có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là Kefia; thực phẩm đã chế biến có dạng hạt, có 
dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, hoặc có 
dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là các sản phẩm từ cá đã chế biến; thực phẩm đã 
chế biến có dạng hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có 
dạng viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là tỏi; mứt gừng (mứt ướt); 
mứt gừng lên men (mứt ướt), gừng tẩm gia vị (thực phẩm); thực phẩm đã chế biến có dạng 
hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, 
hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là sản phẩm từ sữa, thực phẩm đã chế biến 
có dạng hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang , có dạng 
viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là rau xanh; thực phẩm đã chế 
biến có dạng hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có 
dạng viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là hoa quả; đậu đã chế biến 
để làm thực phẩm; bơ lạc, hạt dậu nành (đã được bảo quản dùng làm thực phẩm); đậu đã 
được bảo quản; đậu phụ; đậu đã nấu chín; dầu và chất béo (ăn được); nước dùng để  nấu 
cà ri, món hầm và súp.   

 
Nhóm 30: Gạo; gạo đóng gói để xử lý trong lò vi sóng; gạo với ngũ cốc đóng gói để xử lý 
trong lò vi sóng; ngũ cốc, sản phẩm, từ ngũ cốc; ngũ cốc mọc mầm (ăn được); lúa mạch 
tách vỏ sấy khô; yến mạch tách vỏ sấy khô; bột dùng làm thực phẩm; thực phẩm từ ngũ 
cốc; thực phẩm từ ngũ cốc sử dụng giấm làm nguyên liệu ban đầu; ngũ cốc hạt mầm (ăn 
được); gia vị; gia vị với giấm; gia vị nêm khi chế biến; gia vị nêm sử dụng giấm làm 
nguyên liệu ban đầu; chế phẩm tạo hương thơm dùng cho thực phẩm (không từ tính dầu); 
giấm, thực phẩm đã chế biến ở dạng hạt, dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, 
dạng viên nén hoặc dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là giấm; chè (trà), chè với ngũ 
cốc; thực phẩm đã chế biến ở dạng hạt, dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, 
dạng viên nén hoặc dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là ngũ cốc hạt; thực phẩm đã 
chế biến ở dạng hạt, dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, dạng viên nén hoặc 
dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là ngũ cốc; thực phẩm đã chế biến ở dạng hạt, 
dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, dạng viên nén hoặc dạng cán mỏng có 
thành phần chủ yếu là ngũ cốc mầm; bánh kẹo dùng ngũ cốc làm nguyên liệu ban đầu; 
bánh mỳ dùng ngũ cốc làm nguyên liệu ban đầu; bánh kẹo dùng giấm làm nguyên liệu 
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ban đầu; bánh mỳ dùng giấm làm nguyên liệu ban đầu; bánh kẹo dùng gừng làm nguyên 
liệu ban đầu; bánh mỳ dùng gừng làm nguyên liệu ban đầu.  

 
Nhóm 32: Nước có ga (đồ uống); nước cốt quả hạnh (đồ uống); đồ uống khai vị (không 
cồn); do uống không cồn; đồ uống không cồn có thành phần chủ yếu là mật ong; chế 
phẩm để làm đồ uống không cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm 
đông sữa chua; rượu táo ( đồ uống ép từ quả táo, không chứa cồn); viên sủi để pha đồ 
uống không cồn; bột để pha đổ uống dạng sủi không cồn; nước cốt để pha đồ uống không 
cồn; chiết suất từ quả để làm đồ uống không cồn; nước quả không cồn (đồ uống); nước 
quả; mật hoa (đồ uống không cồn); bia tươi gừng; bia gừng; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước uống kơ-vat (không cồn); 
nước chanh; nước khoáng (đồ uống) có muối loãng; nước cốt lạc (đồ uống); nước khoáng 
(đồ uống); nước uống, chế phẩm để làm nước khoáng (đồ uống); đồ uống từ cây thổ phục 
linh (đồ uống không cồn); nước khoáng xenze (đồ uống); nước giải khát bằng nước quả 
chỉ hơi ngọt (nước ga ngọt, đồ uống); nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống), nước sô đa; xi rô 
dùng làm đồ uống; nước cà chua ép (đồ uống); nước rau ép (đồ uống); nước (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2011-19107 (220) 14.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) YAZUYA CO., LTD   (JP) 

34-16, Okusu 1-chome, Minami-ku, 
Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0082, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng đã chế biến, thực phẩm đã chế biến có dạng hạt, có dạng bột, có dạng 

lỏng, có đạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có 
thành phần chủ yếu là trứng; kefia (đồ uống từ sữa); thực phẩm đã chế biến có dạng hạt, 
có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, hoặc 
có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là Kefia; thực phẩm đã chế biến có dạng hạt, có 
dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, hoặc có 
dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là các sản phẩm từ cá đã chế biến; thực phẩm đã 
chế biến có dạng hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có 
dạng viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là tỏi; mứt gừng (mứt ướt); 
mứt gừng lên men (mứt ướt), gừng tẩm gia vị (thực phẩm); thực phẩm đã chế biến có dạng 
hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, 
hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là sản phẩm từ sữa, thực phẩm đã chế biến 
có dạng hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang , có dạng 
viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là rau xanh; thực phẩm đã chế 
biến có dạng hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có 
dạng viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là hoa quả; đậu đã chế biến 
để làm thực phẩm; bơ lạc, hạt dậu nành (đã được bảo quản dùng làm thực phẩm); đậu đã 
được bảo quản; đậu phụ; đậu đã nấu chín; dầu và chất béo (ăn được); nước dùng để  nấu 
cà ri, món hầm và súp.   

 
Nhóm 30: Gạo; gạo đóng gói để xử lý trong lò vi sóng; gạo với ngũ cốc đóng gói để xử lý 
trong lò vi sóng; ngũ cốc, sản phẩm, từ ngũ cốc; ngũ cốc mọc mầm (ăn được); lúa mạch 
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tách vỏ sấy khô; yến mạch tách vỏ sấy khô; bột dùng làm thực phẩm; thực phẩm từ ngũ 
cốc; thực phẩm từ ngũ cốc sử dụng giấm làm nguyên liệu ban đầu; ngũ cốc hạt mầm (ăn 
được); gia vị; gia vị với giấm; gia vị nêm khi chế biến; gia vị nêm sử dụng giấm làm 
nguyên liệu ban đầu; chế phẩm tạo hương thơm dùng cho thực phẩm (không từ tính dầu); 
giấm, thực phẩm đã chế biến ở dạng hạt, dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, 
dạng viên nén hoặc dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là giấm; chè (trà), chè với ngũ 
cốc; thực phẩm đã chế biến ở dạng hạt, dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, 
dạng viên nén hoặc dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là ngũ cốc hạt; thực phẩm đã 
chế biến ở dạng hạt, dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, dạng viên nén hoặc 
dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là ngũ cốc; thực phẩm đã chế biến ở dạng hạt, 
dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, dạng viên nén hoặc dạng cán mỏng có 
thành phần chủ yếu là ngũ cốc mầm; bánh kẹo dùng ngũ cốc làm nguyên liệu ban đầu; 
bánh mỳ dùng ngũ cốc làm nguyên liệu ban đầu; bánh kẹo dùng giấm làm nguyên liệu 
ban đầu; bánh mỳ dùng giấm làm nguyên liệu ban đầu; bánh kẹo dùng gừng làm nguyên 
liệu ban đầu; bánh mỳ dùng gừng làm nguyên liệu ban đầu.   

 
Nhóm 32: Nước có ga (đồ uống); nước cốt quả hạnh (đồ uống); đồ uống khai vị (không 
cồn); do uống không cồn; đồ uống không cồn có thành phần chủ yếu là mật ong; chế 
phẩm để làm đồ uống không cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm 
đông sữa chua; rượu táo ( đồ uống ép từ quả táo, không chứa cồn); viên sủi để pha đồ 
uống không cồn; bột để pha đổ uống dạng sủi không cồn; nước cốt để pha đồ uống không 
cồn; chiết suất từ quả để làm đồ uống không cồn; nước quả không cồn (đồ uống); nước 
quả; mật hoa (đồ uống không cồn); bia tươi gừng; bia gừng; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước uống kơ-vat (không cồn); 
nước chanh; nước khoáng (đồ uống) có muối loãng; nước cốt lạc (đồ uống); nước khoáng 
(đồ uống); nước uống, chế phẩm để làm nước khoáng (đồ uống); đồ uống từ cây thổ phục 
linh (đồ uống không cồn); nước khoáng xenze (đồ uống); nước giải khát bằng nước quả 
chỉ hơi ngọt (nước ga ngọt, đồ uống); nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống), nước sô đa; xi rô 
dùng làm đồ uống; nước cà chua ép (đồ uống); nước rau ép (đồ uống); nước (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2011-19108 (220) 14.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) YAZUYA CO., LTD    (JP) 

34-16, Okusu 1-chome, Minami-ku, 
Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0082, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng đã chế biến, thực phẩm đã chế biến có dạng hạt, có dạng bột, có dạng 

lỏng, có đạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có 
thành phần chủ yếu là trứng; kefia (đồ uống từ sữa); thực phẩm đã chế biến có dạng hạt, 
có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, hoặc 
có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là Kefia; thực phẩm đã chế biến có dạng hạt, có 
dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, hoặc có 
dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là các sản phẩm từ cá đã chế biến; thực phẩm đã 
chế biến có dạng hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có 
dạng viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là tỏi; mứt gừng (mứt ướt); 
mứt gừng lên men (mứt ướt), gừng tẩm gia vị (thực phẩm); thực phẩm đã chế biến có dạng 
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hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có dạng viên nén, 
hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là sản phẩm từ sữa, thực phẩm đã chế biến 
có dạng hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang , có dạng 
viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là rau xanh; thực phẩm đã chế 
biến có dạng hạt, có dạng bột, có dạng lỏng, có dạng đặc (gel), có dạng viên nang, có 
dạng viên nén, hoặc có dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là hoa quả; đậu đã chế biến 
để làm thực phẩm; bơ lạc, hạt dậu nành (đã được bảo quản dùng làm thực phẩm); đậu đã 
được bảo quản; đậu phụ; đậu đã nấu chín; dầu và chất béo (ăn được); nước dùng để  nấu 
cà ri, món hầm và súp.   

 
Nhóm 30: Gạo; gạo đóng gói để xử lý trong lò vi sóng; gạo với ngũ cốc đóng gói để xử lý 
trong lò vi sóng; ngũ cốc, sản phẩm, từ ngũ cốc; ngũ cốc mọc mầm (ăn được); lúa mạch 
tách vỏ sấy khô; yến mạch tách vỏ sấy khô; bột dùng làm thực phẩm; thực phẩm từ ngũ 
cốc; thực phẩm từ ngũ cốc sử dụng giấm làm nguyên liệu ban đầu; ngũ cốc hạt mầm (ăn 
được); gia vị; gia vị với giấm; gia vị nêm khi chế biến; gia vị nêm sử dụng giấm làm 
nguyên liệu ban đầu; chế phẩm tạo hương thơm dùng cho thực phẩm (không từ tính dầu); 
giấm, thực phẩm đã chế biến ở dạng hạt, dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, 
dạng viên nén hoặc dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là giấm; chè (trà), chè với ngũ 
cốc; thực phẩm đã chế biến ở dạng hạt, dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, 
dạng viên nén hoặc dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là ngũ cốc hạt; thực phẩm đã 
chế biến ở dạng hạt, dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, dạng viên nén hoặc 
dạng cán mỏng có thành phần chủ yếu là ngũ cốc; thực phẩm đã chế biến ở dạng hạt, 
dạng bột, dạng lỏng, dạng gel, dạng viên nang, dạng viên nén hoặc dạng cán mỏng có 
thành phần chủ yếu là ngũ cốc mầm; bánh kẹo dùng ngũ cốc làm nguyên liệu ban đầu; 
bánh mỳ dùng ngũ cốc làm nguyên liệu ban đầu; bánh kẹo dùng giấm làm nguyên liệu 
ban đầu; bánh mỳ dùng giấm làm nguyên liệu ban đầu; bánh kẹo dùng gừng làm nguyên 
liệu ban đầu; bánh mỳ dùng gừng làm nguyên liệu ban đầu.   

 
Nhóm 32: Nước có ga (đồ uống); nước cốt quả hạnh (đồ uống); đồ uống khai vị (không 
cồn); do uống không cồn; đồ uống không cồn có thành phần chủ yếu là mật ong; chế 
phẩm để làm đồ uống không cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm 
đông sữa chua; rượu táo ( đồ uống ép từ quả táo, không chứa cồn); viên sủi để pha đồ 
uống không cồn; bột để pha đổ uống dạng sủi không cồn; nước cốt để pha đồ uống không 
cồn; chiết suất từ quả để làm đồ uống không cồn; nước quả không cồn (đồ uống); nước 
quả; mật hoa (đồ uống không cồn); bia tươi gừng; bia gừng; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước uống kơ-vat (không cồn); 
nước chanh; nước khoáng (đồ uống) có muối loãng; nước cốt lạc (đồ uống); nước khoáng 
(đồ uống); nước uống, chế phẩm để làm nước khoáng (đồ uống); đồ uống từ cây thổ phục 
linh (đồ uống không cồn); nước khoáng xenze (đồ uống); nước giải khát bằng nước quả 
chỉ hơi ngọt (nước ga ngọt, đồ uống); nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống), nước sô đa; xi rô 
dùng làm đồ uống; nước cà chua ép (đồ uống); nước rau ép (đồ uống); nước (đồ uống).  

 
 
(210) 

 
4-2011-19217 

 
(220) 

 
15.09.2011 

  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỳ Hòa  (VN) 
237 An Dương Vương, KP4, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 17: Miếng xốp cắm hoa.  
 
 

(210) 4-2011-19457 (220) 19.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư giải 
pháp Cộng Đồng Mở  (VN) 
Phòng 409, nhà 17T9, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Phần mềm máy tính; máy vi tính; thẻ điện từ; báo điện tử; vi mạch; chíp điện 

tử; thiết bị làm sạch đĩa hát; chương trình trò chơi máy tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết 
bị dịch thuật điện tử bỏ túi; thiết bị dẫn đường cho xe cộ. 

 
Nhóm 09: Máy in; khuôn in; máy đúc chữ; máy xếp chữ; máy in nghệ thuật; máy đánh 
giầy dùng điện; người máy; máy và thiết bị điện để làm sạch. 

 
Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao 
thông trên không; bộ gom nhiệt mặt trời. 

 
Nhóm 16: Sách và vật liệu đóng sách; file đựng hồ sơ, bìa kẹp tài liệu; vật liệu lọc bằng 
giấy; túi rác bằng giấy; mica dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; mô hình mẫu của kiến 
trúc sư; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng. 

 
Nhóm 17: Vải dệt bằng sợi thủy tinh để cách nhiệt, cách điện; vật liệu không dẫn điện để 
giữ nhiệt; hợp chất chống ẩm cho các tòa nhà; giấy cách điện, cách nhiệt; cao su tổng 
hợp; nhựa tổng hợp. 

 
Nhóm 18: Các loại túi du lịch; túi thể thao; bộ đồ du lịch. 

 
Nhóm 19:  Vật liệu xây dựng phi kim loại; thép góc phi kim loại; cát tông dùng trong xây 
dựng; khung nhà không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; giấy xây 
dựng; công trình xây dựng có thể chuyên chở được không bằng kim loại; kính xây dựng. 

 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ hoặc sáp hoặc thạch cao hoặc chất dẻo; túi ngủ 
cho người cắm trại; đồ mỹ nghệ; rèm tre; bàn mây; ghế mây; kệ đựng hồ sơ bằng mây. 

 
Nhóm 21: Chổi điện; hộp giữ lạnh mang đi được (không dùng điện); vật dụng làm sạch 
dạng tấm (dạng miếng). 

 
Nhóm 22: Lều trại mang đi được; mái che làm bằng vật liệu tổng hợp; vỏ bọc chai lọ bằng 
rơm; dây cáp không bằng kim loại; sợi cacbon; dây bện bằng giấy. 

 
Nhóm 25:  Các loại giày, dép; quần áo; quần áo đi biển; quần áo thể thao; giày thể thao. 

 
Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; thảm chống trơn trượt bện từ dây thừng; giấy dán tường. 
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Nhóm 28: Dụng cụ bắn cung; thiết bị tập thể dục; dựng cụ đánh golf các vật dụng kỳ quặc 
cho các bữa tiệc; thiết bị phục hồi cơ thể; thuyền lướt sóng, ván lướt sóng. 

 
Nhóm 30: Hương liệu dùng cho đồ uống; đá lạnh có thể ăn được. 

 
Nhóm 32: Nước uống có gas; chế phẩm để làm đồ uống; bia gừng; đồ uống cung cấp 
muối và khoáng cho cơ thể. 

 
Nhóm 35:  Môi giới thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm; dịch vụ thương mại điện tử; 
khản sát thị trường; quảng cáo trực tuyến; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc 
công nghiệp; dịch vụ quảng cáo thương mại; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
trong máy vi tính. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ tài 
chính; ngân hàng; bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt các thiết bị máy móc cho các công trình viễn thông, tin học; thi công 
các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; dịch vụ chống ẩm trong xây dựng; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị điện; thông tin về xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và 
thiết bị văn phòng; bảo dưỡng và làm sạch xe cộ; trạm nạp nhiên liệu xe cộ, trạm phục vụ 
xe cộ. 

 
Nhóm 38: Đại lý kinh doanh các dịch vụ internet; giá trị gia tăng trên mạng; dịch vụ 
thông tin liên lạc; dịch vụ cho thuê các thiết bị viễn thông, hệ thống thiết bị viễn thông; 
dịch vụ kết nối internet; IP-VPN (mạng riêng ảo trên nền IP) nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế; 
dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại hoặc mạng internet; dịch vụ truyền hình cáp; 
dịch vụ cung cấp trực tuyến diễn đàn cộng đồng cho người sử dụng internet với mục đích 
gửi, tìm kiếm, theo dõi, tham gia, phê bình, đánh giá và bình luận thông tin. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách; đại lý du lịch; tổ chức tua du lịch; 
giữ chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi, môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận tải ( thư 
tín hoặc hàng hóa); phân phối năng lượng; dịch vụ phóng vệ tinh nhân tạo cho người 
khác; vận tải bằng du thuyền; môi giới hàng hải, dịch vụ cho thuê thùng chứa (container); 
vận tải bằng xe điện; cho thực kho chứa hàng. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ khử mùi, làm sạch không khí; thông tin về xử lý vật liệu; dịch vụ in; 
sản xuất năng lượng; tái chế rác và phế thải; dịch vụ lọc dầu; xử lý rác thải; xử lý nước. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ cung cấp 
thông tin về giải trí, văn hóa, xã hội; dịch vụ căm trại ngày nghỉ; cung cấp các tiện nghi 
sử dụng cho sòng bạc; cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ thư viện 
trực tuyến. 

 
Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ các giả pháp tin học ứng dụng; cung cấp giải 
pháp tin học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực phần mềm; thiết kế website, thiết kế tạo 
lập trang chủ; thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất; trò chơi trực tuyến.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2011-19486 (220) 19.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.5.25; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Sóng Xanh  (VN) 
Số phòng 403, tòa nhà Nhất Lộc Phát, 
168 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, thuế và chứng khoán); quản lý dự án.  
 

Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, 
kiểm toán, thuế và chứng khoán); môi giới bất động sản trong phạm vi cả nước.  

 
Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng: loại công trình: dân dụng và công nghiệp; lĩnh vực 
chuyên môn giám sát; xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt thiết bị công trình xây dựng cấp 4. 

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình; thiết 
kế nội ngoại thất công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế 
quy hoạch xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-19502 (220) 19.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phan Xi Păng   (VN) 
Đường Trường Sa, tổ 39, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe có động cơ, xe ôtô; phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ôtô 

(không phải đồ điện); đại lý: mua bán, ký gửi hàng hóa cụ thể là săm lốp ô tô, hàng điện 
lạnh, vải, chăn, ga, gối, đệm, quần áo, giầy dép, tranh ảnh, hàng lưu niệm, chén, bát, đĩa, 
lương thực thực phẩm; bán lẻ sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm; giới thiệu và xúc tiến 
thương mại. 

 
Nhóm 38: Đại lý cho bưu điện.  

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách đường bộ; kinh doanh vận tải theo hợp đồng; điều hành tua 
du lịch; kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, đại lý bán vé máy bay 

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, xã hội, giáo dục (không nhằm mục đích quảng cáo 
thương mại) 

 
Nhóm 43: Khách sạn; quán ăn; hàng ăn uống. 
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Nhóm 44: Chăm sóc sắc sắc đẹp; dịch vụ tắm hơi, mát-xa  (trừ hoạt động thể thao).  
 
 

(210) 4-2011-19508 (220) 19.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA NICHIREI 

(NICHIREI CORPORATION)   (JP) 
19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau và trái cây đã được bảo quản, phơi khô, nấu chín, đông lạnh và đóng hộp; 

thực phẩm đã chế biến trên cơ sở rau và trái cây (rau và trái cây đã chế biến).  
 

Nhóm 31: Rau và trái cây tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ phát triển việc kinh doanh cây xơ-ri, cụ thể là nghiên cứu thị trường 
liên quan đến cây xơ-ri; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị liên quan đến cây xơ-ri; nghiên cứu 
kinh doanh liên quan đến cây xơ-ri; dịch vụ bán các sản phẩm nghiên cứu được từ việc 
nghiên cứu và phát triển cây xơ-ri; dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy về việc gây giống cây xơ-ri.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm soát chất lượng cây xơ-ri; dịch vụ nghiên cứu việc gây giống cây 
xơ-ri; dịch vụ nghiên cứu cải thiện giống cây xơ-ri; dịch vụ nghiên cứu và phát triển nhiều 
giống cây xơ-ri khác nhau; dịch vụ phát triển công nghệ gây giống cây xơ-ri; dịch vụ tư 
vấn về việc gây giống cây xơ-ri; dịch vụ hướng dẫn về cấu trúc vỏ của cây xơ-ri.  

 
 

(210) 4-2011-19509 (220) 19.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.7.23; 5.7.21; 5.7.16 
(731) KABUSHIKI KAISHA NICHIREI 

(NICHIREI CORPORATION)    (JP) 
19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Rau và trái cây đã được bảo quản, phơi khô, nấu chín, đông lạnh và đóng hộp; 

thực phẩm đã chế biến trên cơ sở rau và trái cây (rau và trái cây đã chế biến).  
 

Nhóm 31: Rau và trái cây tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ phát triển việc kinh doanh cây xơ-ri, cụ thể là nghiên cứu thị trường 
liên quan đến cây xơ-ri; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị liên quan đến cây xơ-ri; nghiên cứu 
kinh doanh liên quan đến cây xơ-ri; dịch vụ bán các sản phẩm nghiên cứu được từ việc 
nghiên cứu và phát triển cây xơ-ri; dịch vụ xuất nhập khẩu. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy về việc gây giống cây xơ-ri.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm soát chất lượng cây xơ-ri; dịch vụ nghiên cứu việc gây giống cây 
xơ-ri; dịch vụ nghiên cứu cải thiện giống cây xơ-ri; dịch vụ nghiên cứu và phát triển nhiều 
giống cây xơ-ri khác nhau; dịch vụ phát triển công nghệ gây giống cây xơ-ri; dịch vụ tư 
vấn về việc gây giống cây xơ-ri; dịch vụ hướng dẫn về cấu trúc vỏ của cây xơ-ri.  

 
 

(210) 4-2011-19513 (220) 19.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 24.15.1; A24.15.11; A24.15.13 
(591) Xanh đậm, đỏ thẫm, đen. 

(540) 

 

(731 Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
Hoàn Cầu  (VN) 
451/24/35 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khung nhà tiền chế (bằng kim loại).  
 

Nhóm 35: Mua bán linh kiện, thiết bị điện công nghiệp, điện gia dụng, thiết bị viễn thông, 
điện tử; mua bán điện thoại; mua bán vật liệu xây dựng; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa 
cháy chống sét; quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;tư 
vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy chống sét; trang trí 
nội ngoại thất; lắp đặt hệ thống camera, truyền hình cáp, kỹ thuật số, hệ thống điện dân 
dụng điện công nghiệp; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; giám sát thi công 
xây dựng; khai thác cát, đất, đá; san lấp mặt bằng (không khai thác tại trụ sở).  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch; thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân 
dụng và công nghiệp; thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình; thiết kế xây dựng công trình 
điện; lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-19514 (220) 19.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.6; 1.15.23; 26.13.25; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Lê Hoàng Gia  (VN) 
4/82B ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị tin học, máy vi tính, máy in, linh kiện máy tính, mực in, thiết 

bị văn phòng, thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, điện tử, tự động hóa, hệ thống mạng máy 
tính, mạng viễn thông, thiết bị an ninh, điện thoại - điện thoại di động, tổng đài điện 
thoại, hàng kim khí điện máy, phần mềm tin học, vật tư ngành ảnh, văn phòng phẩm, thẻ 
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điện thoại, thẻ internet; đại lý mua bán ký gởi hàng hóa: thiết bị tin học, máy vi tính, máy 
in, linh kiện máy tính, mực in, thiết bị văn phòng, thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, điện 
tử, tự động hóa, hệ thống mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị an ninh, điện thoại - 
điện thoại di động, tổng đài điện thoại, hàng kim khí điện máy, phần mềm tin học, vật tư 
ngành ảnh, văn phòng phẩm, thẻ điện thoại, thẻ internet. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì thiết bị tin học, máy vi tính, máy in, linh kiện máy tính, mực 
in, thiết bị văn phòng, thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, điện tử, tự động hóa, hệ thống 
mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị an ninh, điện thoại - điện thoại di động, tổng 
đài điện thoại, hàng kim khí điện máy.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ khai thuê hải quan, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; kinh doanh 
vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa, đường biển; kinh doanh vận tải hành 
khách bằng ôtô, đường thủy nội địa, đường biển theo hợp đồng; cho thuê xe du lịch.  

 
Nhóm 40: Gia công, lắp ráp: thiết bị tin học, máy vi tính, máy in, linh kiện máy tính, mực 
in, thiết bị văn phòng, thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, điện tử, tự động hóa, hệ thống 
mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị an ninh, điện thoại - điện thoại di động, tổng 
đài điện thoại, hàng kim khí điện máy (cho người khác). 

 
Nhóm 42: Sản xuất phần mềm tin học; thiết kế web; thiết kế đồ họa.  

 
 

(210) 4-2011-19523 (220) 20.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sáng Tâm  (VN) 
D05.3 tầng 6, chung cư An Phú, số 961-
965 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ba lô, ví, cặp học sinh, túi du lịch, dây lưng bằng da (dây đeo vai 

bằng da ). 
 
 

(210) 4-2011-19524 (220) 20.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.4.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sáng Tâm   (VN) 
D05.3 tầng 6, chung cư An Phú, số 961-
965 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ba lô, ví, cặp học sinh, túi du lịch, dây lưng bằng da (dây đeo vai 

bằng da thuộc).  
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(210) 4-2011-19525 (220) 20.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Mai Văn Đỉnh  (VN) 
Số 19, ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí định kỳ, bản tin, báo chí, ấn phẩm, tờ quảng cáo. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, phát hành các tài liệu quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-19590 (220) 20.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
sản xuất nội thất KB  (VN) 
Số 38, ngõ 258, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Giường (gỗ), quầy hàng (bàn quầy); tủ (đựng đồ đạc, quần áo); bàn làm việc 

(đồ gỗ); ghế làm việc (bằng gỗ và sắt); quầy ăn di động (đồ gỗ); ghế đi văng (trường kỷ 
bằng gỗ); ghế có tay vịn (bằng gỗ); tủ nhiều ngăn (đồ gỗ), vách ngăn đồ đạc (bằng gỗ); đồ 
gỗ trường học (bàn, ghế học sinh làm bằng gỗ, sắt); đồ gỗ văn phòng; giá sách dùng cho 
tủ đựng hồ sơ (đồ gỗ); tủ bày hàng (đồ gỗ).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-19614 (220) 20.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A1.5.3; A26.11.13 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đất Phú - Năm 
Kin  (VN) 
72 Hùng Vương, phường 6, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2011-19622 (220) 21.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.20 
(591) Xanh lá mạ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại quốc tế Victory Asian  
(VN) 
Số 156, phố Mai Anh Tuấn, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dùng trong mỹ phẩm, nước gội đầu, son phẩm, mỹ phẩm chống nắng, mỹ 

phẩm mặt nạ dưỡng da, chế phẩm để làm sạch. 
 
 

(210) 4-2011-19627 (220) 21.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GOLD Đất 
Việt  (VN) 
Số nhà 22, đường Trung Văn, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản  
 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng đường bộ.  
 

Nhóm 40: Chế biến khoáng sản  
 

Nhóm 41: Sân gôn. 
 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-19649 (220) 21.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ tươi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Menifique  
(VN) 
Số 6, tập thể Đại học Thương mại, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cảo; quản lý kinh doanh; hoạt động văn phòng.  
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Nhóm 41: Đào tạo nghề; tổ chức các hoạt động giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và 
văn hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, khách sạn.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ bảo vệ.  

 
 

(210) 4-2011-19790 (220) 22.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 

(Trading also as TOYOBO CO., LTD)  
(JP) 
2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước gắn trực tiếp vào vòi nước; thiết bị xử lý nước; thiết bị lọc 

nước cho dân dụng và thương mại; bộ lọc nước; thiết bị xử lý và làm sạch nước thải; thiết 
bị làm sạch nước cho hồ bơi và bồn spa; thiết bị lọc nước cho bể cá (không dùng cho công 
nghiệp thủy sản).  

 
 

(210) 4-2011-19823 (220) 22.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) ENAGIC HK CO LTD   (HK) 
Room 1615- 17, Miramar Tower, 132 
Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Hong 
Kong  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy tách (gạn) nước.   
 

Nhóm 11: Bình lọc nước máy dùng trong gia đình; vòi hoa sen; máy và thiết bị làm sạch 
không khí; thiết bị ion hóa để xử lý nước; ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); thiết bị 
phân phối nước; thiết bị làm sạch nước, máy lọc nước ngọt, cụ thể là máy lọc dùng cho 
mục đích gia dụng để lọc và phân phối nước sạch, thiết bị của điểm lấy nước; thiết bị 
cung cấp nước; thiết bị xử lý nước; thiết bị (máy) lọc nước; thiết bị (máy) phân phối nước; 
máy xử lý nước (làm sạch và hoạt hóa nước). 

 
Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 
thông tin thị trường; cung cấp thông tin, bao gồm cung cấp thông tin trực tuyến, về quảng 
cáo, điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh và chức năng văn phòng; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ thiết bị ion hóa để xử lý nước.  
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(210) 4-2011-19855 (220) 23.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuyến  (VN) 
Thôn Bách Kim, xã Phú Kim, Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống chưng cất: rượu đồ uống có cồn; đồ uống có cồn chứa hoa quả, rượu 

khai vị, rượu gạo. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-19904 (220) 23.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 9.7.1; 8.1.19; A8.1.16 
(591) Đen, đỏ, nâu, vàng, trắng 
(731) ORION CORPORATION   (KR) 

30-10, Munbae-Dong, Yongsan-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh bích quy; bánh quy dẹt; bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; 

bánh mì, bánh nướng (bột nhão); bánh ngọt; bánh kẹp.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-19905 (220) 23.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A8.1.16; 8.1.19; 9.7.1; 25.3.1 
(591) Đen, đỏ, nâu, vàng, trắng 
(731) ORION CORPORATION    (KR) 

30-10, Munbae-Dong, Yongsan-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh bích quy; bánh quy dẹt; bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; 

bánh mì, bánh nướng (bột nhão); bánh ngọt; bánh kẹp.  
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(210) 4-2011-19952 (220) 23.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; 1.15.11; A25.3.15 
(591) Xanh da trời, tím, đỏ, cam, vàng, xanh lá 

cây, xanh dương, hồng tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị chăm 
sóc Y tế đại gia đình PHương 
Đông  (VN) 
38B, tổ 68 Đê La Thành, Nam Đồng, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ gồm 

các sản phẩm cho trẻ em, đất nặn cho trẻ, các tác phẩm tạo hình đất nặn. 
 

Nhóm 41: Trung tâm dạy bé tập nặn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-19958 (220) 23.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may 29/3  
(VN) 
Số 60 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng không dệt xếp vào nhóm khác; vải trải giường và trải bàn; khăn 

bông lau mặt, khăn bông choàng tắm. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-19967 (220) 23.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Nguyễn Thị Tú Trinh  (VN) 

5/79 Hai Bà Trưng, phường An Biên, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-19969 (220) 23.09.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/292,803 12.04.2011 US 

(531) 26.1.2; 26.1.5 
(731) MCNABB NUTRACEUTICALS, LLC  

(US) 
350 N. LaSalle St., Ste 710, Chicago, IL 
60645, the United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem chống nắng (mỹ phẩm). 

 
 
 

(210) 4-2011-20014 (220) 26.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.5.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
nội thất Bếp Xinh  (VN) 
349 Đào Sư Tích, xã Phước Lộc, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất. 

 
 
 

(210) 4-2011-20057 (220) 26.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, da 

cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Thăng 

Long  (VN) 
279 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

nhà.  
 

Nhóm 37: Xây dựng đường dây mạng lưới điện và trạm biến áp.  
 

Nhóm 39: Du lịch, du lịch lữ hành nội địa; du lịch quốc tế.  
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(210) 4-2011-20066 (220) 26.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) INTEGRIA HEALTHCARE 

(AUSTRALIA) PTY LIMITED   (AU) 
PO Box 4854, Eight Mile, Plains Qld 
4113, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất; thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế), chất bổ 

sung dinh dưỡng  (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dùng cho người ăn kiêng và thực 
phẩm sinh học (dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 

(210) 4-2011-20074 (220) 26.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 24.5.1 
(731) Công ty TNHH Đầu tư Xây 

dựng và Dịch vụ Thương mại 
Trường Hưng   (VN) 
Số 15/190 Hoàng Hoa Thám, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 37: Thi công, xây dựng các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông 

và thủy  lợi. 
 
 
 

(210) 4-2011-20094 (220) 27.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 (731) Công ty cổ phần sơn ESSE Việt 
Nam   (VN) 
Số 20-D7 khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ, sơn lót, sơn phủ dùng cho tấm lợp mái nhà, chất kết dính dùng 

cho thuốc màu, vôi quét tường.  
 

Nhóm 19: Vữa bột đá. 
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(210) 4-2011-20115 (220) 27.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nhôm kính Trường 
Thịnh  (VN) 
99/53 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, bán lẻ đồ ngũ kim, kính 

và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. 
 
 

(210) 4-2011-20254 (220) 28.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn SPVN  
(VN) 
Số 11, phố Khương Hạ, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn liên quan đến nghiên cứu thị trường; thu thập và cung cấp thông 

tin nghiên cứu thị trường, tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ tư vấn lập kế hoạch kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; hoạt động xúc tiến và môi giới 
thương mại; dịch vụ kế toán, cụ thể kế toán cho các hoạt động đầu tư.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; 
mua bán bất động sản; định giá tài sản doanh nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ sở hữu trí tuệ cụ thể là tư vấn pháp luật và đại diện 
pháp lý trong các lĩnh vực bản quyền tác giả sở hữu công nghiệp, giống cây trồng; dịch vụ 
tranh tụng; dịch vụ quản lý và theo dõi tài sản trí tuệ; trọng tài; hòa giải; tư vấn pháp luật.  

 
 

(210) 4-2011-20314 (220) 29.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư thương mại Đại Ngọc  
(VN) 
2/326 đường Thiên Đức, phường Vệ An, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa xếp, cửa cổng tự động. 
 

Nhóm 07: Mô tơ điện dùng cho cửa 
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Nhóm 09: Lưu điện dùng cho cửa. 
 
 

(210) 4-2011-20348 (220) 29.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Xí 

nghiệp xây dựng và thương 
mại Nghĩa Bình   (VN) 
Số nhà 198 đường Trường Chinh, phường 
Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa, siêu thị: mỹ phẩm, văn phòng phẩm, các loại đồ 
uống, rượu, bia, nước giải khát có ga, nước giải khát không có ga, sữa đặc, chất làm mềm 
vải (dùng để giặt).  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; đại lý bất động sản, môi giới bất 
động sản, quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-20370 (220) 29.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Trắng, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Tuấn 
Hiệp  (VN) 
Tổ 4, đường Lê Trọng Tấn, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Bồn cầu vệ sinh. 
 

Nhóm 20: Gương nhà tắm. 
 
 

(210) 4-2011-20450 (220) 30.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.1.3; 23.1.1 
(731) TSUCHIYA BAG CO., LTD.   (JP) 

7-15-5 Nishiarai, Adachi-ku, Tokyo, 
Japan 123-0841  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da; hàng hóa làm bằng da không nằm trong các nhóm khác; cặp da; 
ba lô; cặp đựng tài liệu; hộp đựng danh thiếp; hộp đựng tài liệu; hộp đựng chìa khóa; ví 
đựng chìa khóa; dây đai bằng da thuộc; bìa bằng da dùng cho sổ ghi kế hoạch cá nhân, 
nhật ký và sổ địa chỉ; ví đựng thẻ tín dụng làm bằng da; hộp đựng bút và bút chì làm bằng 
da; ví tiền; túi đeo lưng; túi sách học sinh; cặp học sinh; túi đeo vai; vali; túi xách đi chợ; 
túi đựng dụng cụ làm bằng da; vali và túi du lịch; ví bỏ túi.  

 
 

(210) 4-2011-20451 (220) 30.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) TSUCHIYA BAG CO., LTD.   (JP) 

7-15-5 Nishiarai, Adachi-ku, Tokyo, 
Japan 123-0841  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; hàng hóa làm bằng da không nằm trong các nhóm khác; cặp da; 

ba lô; cặp đựng tài liệu; hộp đựng danh thiếp; hộp đựng tài liệu; hộp đựng chìa khóa; ví 
đựng chìa khóa; dây đai bằng da thuộc; bìa bằng da dùng cho sổ ghi kế hoạch cá nhân, 
nhật ký và sổ địa chỉ; ví đựng thẻ tín dụng làm bằng da; bao da đựng bút và bút chì; ví 
tiền; túi đeo lưng; túi sách học sinh; cặp học sinh, túi đeo vai; vali; túi xách đi chợ; túi 
đựng dụng cụ làm bằng da; vali và túi du lịch; ví bỏ túi.  

 
 

(210) 4-2011-20459 (220) 30.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Nhà hàng cá lăng Sông Hồng  
(VN) 
Số 189 phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-20490 (220) 30.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.7.24; A5.5.20; 1.15.23; 25.7.20 
(591) Nâu, đỏ đậm, cam, vàng, xanh nõn chuối

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư Quốc tế Giico    (VN) 
Tầng 5, số 59A, Lý Thái Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, căn hộ, văn phòng; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2011-20491 (220) 30.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; 24.9.1 
(591) Xanh nước biển, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư Quốc tế Giico    (VN) 
Tầng 5, số 59A, Lý Thái Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, căn hộ, văn phòng; quản lý bất động sản.  

 
 
 

(210) 4-2011-20508 (220) 30.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) LION CORPORATION   (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc mỡ dùng cho mắt; chế phẩm rửa mắt dùng cho mục đích y 

tế; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; dung dịch cho kính áp tròng (dung dịch sử dụng cho 
kính áp tròng). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-20520 (220) 30.09.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.7.6; 7.1.6; 18.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư, sản 
xuất và thương mại Thái Bình 
Dương  (VN) 
Số 68/4, phố Ngũ Nhạc, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa nhựa có lõi thép gia cường, vách ngăn bằng nhựa; tấm lợp bằng 

nhựa. 
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(210) 4-2011-20525 (220) 03.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1; 24.1.5; 21.3.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, ghi nhạt, 

ghi đậm 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gôn Quốc tế  (VN) 
Lầu 12 (B5-B6), 343 Phạm Ngũ Lão, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện dạy đánh gôn; dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 

cung cấp tiện ích giải trí. 
 
 

(210) 4-2011-20527 (220) 03.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.1; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; 5.9.1; 
11.1.1; A11.1.2; 26.13.25 

(591) Hồng, cam, trắng, xanh lá, xanh dương, 
tím, ghi, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Ngân  
(VN) 
36/70/9 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước canh thịt cô đặc; pho mát; tôm, không còn sống; trứng; thực phẩm làm từ 

cá; cá muối; cá đóng hộp; gan; pa tê gan; thịt đóng hộp; thịt muối; sữa; đồ uống làm từ 
sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; gia cầm, không còn sống; trái cây trộn; rau trộn; xúp, 
canh; rau đã được bảo quản; sữa chua. 

 
Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; sô cô la; cà phê; kem lạnh; trà; cháo. 

 
Nhóm 32: Nước uống có gas; nước ép trái cây; nước quả ép. 

 
Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; nhà hang ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2011-20530 (220) 03.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại TVT Toàn Cầu  
(VN) 
Số 266, Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua, bán ô tô, động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa; bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-20585 (220) 03.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.7.1; 2.9.1; 3.4.18; 3.7.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thiên 

Nhiên  (VN) 
56 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng, thịt heo quay, gà quay, vịt quay, thực phẩm đóng hộp cụ thể là: thịt 

đóng hộp, cá đóng hộp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: lạp xưởng, thịt heo quay, gà quay, vịt quay, khô bò, bánh kẹo, trà, cà 
phê.  

 
Nhóm 40: Quay gà, vịt, heo; giết mổ gia cầm, gia súc.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-20586 (220) 03.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VALEANT INTERNATIONAL 

(BARBADOS) SRL   (IN) 
Welches, Christ Church, Barbados, West 
Indies, BB17154  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm chế phẩm chăm sóc da và chế phẩm dùng để điều trị các 

bệnh về da; chế phẩm chống nắng và chống cháy nắng dùng cho mục đích y tế; thuốc mỡ 
điều trị cháy nắng; dầu thơm có chứa thuốc bao gồm dầu thơm cho da và cho môi; chế 
phẩm dược chăm sóc da bao gồm dược phẩm dạng kem chống khô da, dược phẩm làm 
sạch da, dược phẩm dưỡng ẩm cho da và dược phẩm dạng kem để dưỡng da; và chế phẩm 
y tế.  
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(210) 4-2011-20636 (220) 04.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn hoá Thái 
Hoàng  (VN) 
8/86D Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh; tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung. 
 

Nhóm 19: Tác phẩm nghệ thuật từ đá.  
 

Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung 
 
 

(210) 4-2011-20660 (220) 04.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Da cam, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện cơ 
khí HQ  (VN) 
Số 59, Ngô Thị Nhậm, phường Ngô Thị 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn dây điện, công tắc điện, máy công cụ chạy điện, công tơ 

điện, thiết bị đo điện, thiết bị đo dòng điện; dịch vụ bán lẻ dây điện, công tắc điện, máy 
công cụ chạy điện, công tơ điện, thiết bị đo điện, thiết bị đo dòng điện.  

 
 

(210) 4-2011-20666 (220) 04.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; A1.3.17; 26.11.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại sản xuất Năng Lượng Việt  
(VN) 
Số 1, đường 17, KDC Him Lam, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, máy lọc nước.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa các loại bằng gỗ.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ: giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  
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(210) 4-2011-20668 (220) 04.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh thái ánh Dương   (VN) 
Số 1, ngõ 121, phố Chùa Láng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy lọc nước công nghệ nano. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-20673 (220) 04.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.1.24 
(731) EVERYDAY BRUSH INDUSTRIES 

(M) SDN. BHD.   (MY) 
Lot 2. Jalan Perusahaan Ringan, Off 
Jalan Genting Kelang, 53200 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 21: Chổi; bàn chải để rửa bát đĩa; thùng rác; miếng cọ rửa; bàn chải để cọ rửa; bọt 

biển cho mục đích gia dụng; bàn chải vệ sinh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-20679 (220) 04.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 3.4.18; 3.7.3; 3.9.16; A5.1.5 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương, nâu, đỏ, 

đen, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần niên giám 
Thương Hiệu   (VN) 
611 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM - Effective Microorganisms) không dùng 

cho ngành y và thú y. 
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(210) 4-2011-20683 (220) 04.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 24.15.1; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, xanh lá nhạt, xanh lá đậm 

(540) 

   

(731) Bùi Quốc Châu    (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; chăm sóc sức khỏe; khám chữa bệnh (cho 

người). 
 
 
 

(210) 4-2011-20690 (220) 04.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A2.1.23; A2.3.23; 2.3.25; A1.1.3; 
25.1.25; A26.11.12 

(731) LUCCHESE, INC.   (US) 
40 Walter Jones Boulevard, El Paso, TX 
79906, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay, ví tiền.  
 
 
 

(210) 4-2011-20764 (220) 05.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ quảng 
cáo ngoài trời Thái Bình 
Dương  (VN) 
Lầu 7, 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
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(210) 4-2011-20777 (220) 05.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 17.2.1; A17.2.2; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong sản xuất thuốc. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Các sản phẩm dược. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát, bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng dược liệu, buôn bán 
thiết bị y tế . 

 
Nhóm 40: Chế biến dược liệu. 

 
Nhóm 44: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược; 
gieo trồng cây thuốc. 

 
 

(210) 4-2011-20780 (220) 05.10.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/288,246 06.04.2011 US 
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(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, 

điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính và thiết bị 
di động để tải xuống, tải lên, mua, lập trình, truyền, nhận, soạn thảo, tách, mã hóa, giải 
mã, chạy, xem, truy cập, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và thiết lập văn bản, dữ liệu, hình ảnh, 
tập tin, tập tin âm thanh, dữ liệu âm thanh và viđêô, sách âm thanh, tập tin âm nhạc, tập 
tin viđêô, tập tin nghe nhìn, và tập tin đa phương tiện; phần mềm cho điện thoại di động, 
điện thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính 
xách tay, máy tính bảng, máy tính, và thiết bị di động để quản lý thông tin cá nhân; phần 
mềm cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, điện thoại tế bào 
(cellular phone), máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính và thiết bị di động để truy 
cập, xem lướt qua và tìm kiếm dữ liệu trực tuyến; phần mềm cho điện thoại di động, điện 
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thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính xách 
tay, máy tính bảng, máy tính và thiết bị di động cho mạng xã hội và chia sẻ và bình luận 
về văn bản, dữ liệu, hình ảnh, tập tin, tập tin âm thanh, dữ liệu âm thanh và viđêô, sách 
âm thanh, tập tin âm nhạc, tập tin viđêô, tập tin nghe nhìn và tập tin đa phương tiện; dữ 
liệu, hình ảnh, tập tin, tập tin âm thanh, dữ liệu âm thanh và viđêô, sách âm thanh, tập tin 
âm nhạc, tập tin viđêô, tập tin nghe nhìn và tập tin đa phương tiện có thể tải xuống được 
cung cấp qua internet và thiết bị vô tuyến.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các tác phẩm âm thanh, viđêô, phim, âm 
nhạc, tác phẩm nghe nhìn và tác phẩm đa phương tiện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
cho phép đặt mua nội dung âm thanh, viđêô, phim, âm nhạc, nội dung nghe nhìn và đa 
phương tiện.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình viđêô và âm thanh qua internet; dịch vụ truyền 
thông, cụ thể là truyền âm thanh đã được tạo dòng và băng âm thanh hình ảnh qua 
internet; dịch vụ gửi nhạc số bằng cách truyền điện tử; dịch vụ cung cấp dịch vụ kết nối 
viễn thông để truyền hình ảnh, tin nhắn, tác phẩm âm thanh, tác phẩm trực quan, tác 
phẩm nghe nhìn và đa phương tiện; dịch vụ tạo dòng cho âm thanh, viđêô, và tài liệu nghe 
nhìn trên internet; dịch vụ phát đồng thời truyền hình thông qua mạng truyền thông toàn 
cầu, mạng internet và mạng vô tuyến; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền dữ liệu âm 
thanh và viđêô; dịch vụ phát và truyền viđêô, phim và phim điện ảnh qua internet; dịch vụ 
truyền viđêô theo yêu cầu thông qua internet; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ 
viễn thông); dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến để thảo luận về nội dung âm thanh, 
viđêô, phim điện ảnh, văn bản và nội dung nghe nhìn và đa phương tiện khác. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp các công cụ tìm kiếm để thu được nội 
dung âm thanh, viđêô, phim, văn bản và nội dung nghe nhìn và đa phương tiện khác trên 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp trang web sử dụng tạm thời phần mềm không tải 
xuống được để tải xuống, tải lên, truyền, ghi, chia sẻ và lập trình nội dung âm thanh, 
viđêô, phim, văn bản và nội dung nghe nhìn và đa phương tiện khác.  
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(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, 

điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính và thiết bị 
di động để tải xuống, tải lên, mua, lập trình, truyền, nhận, soạn thảo, tách, mã hóa, giải 
mã, chạy, xem, truy cập, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và thiết lập quản lý văn cHương, văn 
bản, dữ liệu, tập tin, hình ảnh, âm thanh, tác phẩm nghe nhìn và đa truyền thông; phần 
mềm cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, điện thoại tế bào 
(cellular phone), máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính và thiết bị di động để tải 
xuống, tải lên, mua, lập trình, truyền, nhận, soạn thảo, tách, mã hóa, giải mã, chạy, xem, 
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truy cập, lưu trữ và thiết lập thông tin và tài liệu trong lĩnh vực về sách điện tử, sách âm 
thanh, tạp chí, báo, tạp chí xuất bản định kỳ, bản tin, tập san, và sách hướng dẫn nhiều 
chủ đề; phần mềm cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, 
điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính và thiết bị 
di động cho mạng xã hội và chia sẻ và bình luận về sách điện tử, sách âm thanh, tạp chí, 
báo, tạp chí định kỳ, bản tin, tập san và sách hướng dẫn nhiều chủ đề; sách điện tử, sách 
âm thanh, tạp chí, báo, tạp chí định kỳ, bản tin, tập san và sách hướng dẫn nhiều chủ đề 
có thể tải xuống.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến sách điện tử, sách âm thanh, tạp chí, báo, 
tạp chí xuất bản định kỳ, bản tin, tập san và sách hướng dẫn nhiều chủ đề, tác phẩm nghe 
nhìn và đa phương tiện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cho phép đặt mua tạp chí điện 
tử, báo, tạp chí xuất bản định kỳ, bản tin và tập san.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp các công cụ tìm kiếm âm thanh, viđêô, 
phim, văn bản và các nội dung nghe nhìn và đa phương tiện khác trên mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ cung cấp trang web sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được đề tải 
xuống, tải lên, mua, lập trình, truyền, nhận, soạn thảo, tách, mã hóa, giải mã, chạy, xem, 
truy cập, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và thiết lập thông tin và tài liệu trong lĩnh vực sách 
điện từ, sách âm thanh, tạp chí, báo, tạp chí xuất bản định kỳ, bản tin, tập san và sách 
hướng dẫn nhiều chủ đề; dịch vụ cung cấp trang web sử dụng tạm thời phần mềm không 
tải xuống được đặt mua và truy cập vào tạp chí điện tử, báo, tạp chí xuất bản định kỳ, bản 
tin và tập san.  
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(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, 

điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính và thiết bị 
di động để tải xuống, tải lên, mua, lập trình, truyền, nhận, soạn thảo, tách, mã hóa, giải 
mã, chạy, xem, truy cập, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và thiết lập văn bản, dữ liệu, hình ảnh, 
tập tin, tập tin âm thanh, dữ liệu âm thanh và viđêô, sách âm thanh, tập tin âm nhạc, tập 
tin viđêô, tập tin nghe nhìn, và tập tin đa phương tiện; phần mềm cho điện thoại di động, 
điện thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính 
xách tay, máy tính bảng, máy tính, và thiết bị di động để quản lý thông tin cá nhân; phần 
mềm cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, điện thoại tế bào 
(cellular phone), máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính và thiết bị di động để truy 
cập, xem lướt qua và tìm kiếm dữ liệu trực tuyến; phần mềm cho điện thoại di động, điện 
thoại thông minh, điện thoại vô tuyến, điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính xách 
tay, máy tính bảng, máy tính và thiết bị di động cho mạng xã hội và chia sẻ và bình luận 
về văn bản, dữ liệu, hình ảnh, tập tin, tập tin âm thanh, dữ liệu âm thanh và viđêô, sách 
âm thanh, tập tin âm nhạc, tập tin viđêô, tập tin nghe nhìn và tập tin đa phương tiện; dữ 
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liệu, hình ảnh, tập tin, tập tin âm thanh, dữ liệu âm thanh và viđêô, sách âm thanh, tập tin 
âm nhạc, tập tin viđêô, tập tin nghe nhìn và tập tin đa phương tiện có thể tải xuống được 
cung cấp qua internet và thiết bị vô tuyến.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các tác phẩm âm thanh, viđêô, phim, âm 
nhạc, tác phẩm nghe nhìn và tác phẩm đa phương tiện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
cho phép đặt mua nội dung âm thanh, viđêô, phim, âm nhạc, nội dung nghe nhìn và đa 
phương tiện.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình viđêô và âm thanh qua internet; dịch vụ truyền 
thông, cụ thể là truyền âm thanh đã được tạo dòng và băng âm thanh hình ảnh qua 
internet; dịch vụ gửi nhạc số bằng cách truyền điện tử; dịch vụ cung cấp dịch vụ kết nối 
viễn thông để truyền hình ảnh, tin nhắn, tác phẩm âm thanh, tác phẩm trực quan, tác 
phẩm nghe nhìn và đa phương tiện; dịch vụ tạo dòng cho âm thanh, viđêô, và tài liệu nghe 
nhìn trên internet; dịch vụ phát động thời truyền hình thông qua mạng truyền thông toàn 
cầu, mạng internet và mạng vô tuyến; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền dữ liệu âm 
thanh và viđêô; dịch vụ phát và truyền viđêô, phim và phim điện ảnh qua internet; dịch vụ 
truyền viđêô theo yêu cầu thông qua internet; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ 
viễn thông); dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến để thảo luận về nội dung âm thanh, 
viđêô, phim điện ảnh, văn bản và nội dung nghe nhìn và đa phương tiện khác.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp các công cụ tìm kiếm để thu được nội 
dung âm thanh, viđêô phim, văn bản và nội dung nghe nhìn và đa phương tiện khác trên 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp trang web sử dụng tạm thời phần mềm không tải 
xuống được để tải xuống, tải lên, truyền, ghi, chia sẻ và lập trình nội dung âm thanh, 
viđêô, phim, văn bản và nội dung nghe nhìn và đa phương tiện khác.  
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(511)   Nhóm 09: Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) bao gồm phần mềm máy tính để phát 

triển phần mềm máy tính khác và phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API) dùng 
trong phát triển ứng dụng và chương trình cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, 
điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ cá 
nhân dạng máy tính cầm tay (PDA), và thiết bị điện tử số cầm tay vô tuyến để liên lạc, 
ghi, thiết lập, truyền dan, điều khiển, lưu trữ, và xem lại văn bản, dữ liệu, hình ảnh và tập 
tin âm thanh; phần mềm máy tính dùng như giao diện lập trình ứng dụng (API) để phát 
triển chương trình phần mềm máy tính khác.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các trang nhật ký trực tuyến (blog), đào tạo, thảo luận, hội 
thảo, và hướng dẫn cho các lập trình viên và những người phát triển phần mềm và những 
người phát triển ứng dụng có liên quan đến phương pháp phát triển phần cứng và phần 
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mềm cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại tế bào (cellular phone), 
máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ cá nhân dạng máy tính cầm tay (PDA), 
và thiết bị điện tử số cầm tay vô tuyến để liên lạc, ghi, thiết lập, truyền dẫn, điều khiển, 
lưu trữ, và xem lại văn bản, dữ liệu, hình ảnh, và tập tin âm thanh.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp trực tuyến lời khuyên phát triển phần mềm, thông tin phát 
triển phần mềm, phân tích phát triển phần mềm, tư vấn phát triển phần mềm, và hỗ trợ kỹ 
thuật kiểu như khắc phục sự cố phát triển phần mềm máy tính cho các lập trình viên, 
những người phát triển phần mềm, và những người tích hợp phần mềm làm việc trên hoặc 
cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính 
xách tay, máy tính bảng và thiết bị hỗ trợ cá nhân dạng máy tính cầm tay (PDA) và thiết 
bị điện tử số cầm tay vô tuyến để liên lạc, ghi, thiết lập, truyền dẫn, điều khiển, lưu trữ và 
xem lại văn bản, dữ liệu, hình ảnh và tập tin âm thanh; dịch vụ cung cấp trang web đưa ra 
thông tin và khả năng để tải xuống bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) gồm phần 
mềm máy tính để phát triển phần mềm máy tính khác và giao diện lập trình ứng dụng 
(API) để phát triển phần mềm máy tính khác; dịch vụ cung cấp trang web đem đến cho 
người dùng khả năng tải lên, tải xuống, chia sẻ và bình luận về các ứng dụng và mã cho 
điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại tế bào (cellular phone), máy tính 
xách tay, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ cá nhân dạng máy tính cầm tay (PDA), và thiết bị 
điện tử số cầm tay vô tuyến để liên lạc, ghi, thiết lập, truyền dẫn, điều khiển, lưu trữ và 
xem lại văn bản dữ liệu, hình ảnh và tập tin âm thanh. 

 
 

(210) 4-2011-20820 (220) 05.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.23; 25.7.20; 26.15.11 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, xanh dương 

(540) 

 

(731) 1. Công ty TNHH kiểm toán 
AVICO  (VN) 
Số 66, tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
Số 5, ngõ 424, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kiểm toán. 
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính. 
 
 

(210) 4-2011-20821 (220) 05.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) POLYPLASTICS CO., LTD.   (JP) 

18- 1, Konan 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chưa xử lý; nhựa tổng hợp dạng thô; chất dẻo dạng 
thô; nhựa nhiệt dẻo (nhựa dẻo nóng); chất dẻo tinh thể lỏng; hóa chất dùng trong công 
nghiệp, chất dẻo ở dạng viên, bột, mảnh, hạt. 

 
Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; chất dẻo ở dạng ống, ống dẫn, tấm, khối hay thanh; 
màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; sợi chất dẻo; ống dẫn mềm, không 
bằng kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-20822 (220) 05.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) POLYPLASTICS CO., LTD.    (JP) 

18- 1, Konan 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chưa xử lý; nhựa tổng hợp dạng thô; chất dẻo dạng 

thô; nhựa nhiệt dẻo (nhựa dẻo nóng); chất dẻo tinh thể lỏng; hóa chất dùng trong công 
nghiệp. 

 
Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; chất dẻo ở dạng ống, ống dẫn, tấm, khối hay thanh; 
màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; sợi chất dẻo; ống dẫn mềm, không 
bằng kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-20823 (220) 05.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) POLYPLASTICS CO., LTD.    (JP) 

18- 1, Konan 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chưa xử lý; nhựa tổng hợp dạng thô; chất dẻo dạng 

thô; nhựa nhiệt dẻo (nhựa dẻo nóng); chất dẻo tinh thể lỏng; hóa chất dùng trong công 
nghiệp, chất dẻo ở dạng viên, bột, mảnh, hạt. 

 
Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; chất dẻo ở dạng ống, ống dẫn, tấm, khối hay thanh; 
màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; sợi chất dẻo; ống dẫn mềm, không 
bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-20847 (220) 05.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Phát Lộc  
(VN) 
Số 112 ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện 
Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện viễn thông; mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng 

máy nông nghiệp; mua bán mô tô, xe máy; mua bán đồ điện gia dụng, cụ thể là: bếp điện 
từ, quạt máy, quạt hơi lạnh; mua bán thiết bị điện tử, cụ thể là tăng phô điện tử, chuột đèn, 
bóng đèn compact; mua bán linh kiện điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-20864 (220) 06.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền, 

bún khô, hủ tiếu khô, bột canh (gia vị), hạt nêm (gia vị), nước tương, xốt cà chua, tương 
ít. 

 
 

(210) 4-2011-20867 (220) 06.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.24; A26.11.12; 1.15.23; 18.3.2; 
18.3.23 

(591) Đen, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Siêu Thương  (VN) 
Số nhà 32, ngõ 96/63 Đại Từ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước uống có gaz. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn trừ bia; rượu mạnh; rượu vodka; rượu 
whisky; rượu vang; rượu cồn. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; hộp thuốc lá điếu; thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2011-20885 (220) 06.10.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/304,939 26.04.2011 US 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25; 25.5.25; 26.4.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

vàng 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải về được dùng để tạo danh mục thông tin, danh mục các 

trang web và danh mục các nguồn thông tin khác. 
 

Nhóm 42: Cung cấp các công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp dịch vụ xác nhận thư 
điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ trực tuyến cho phép người sử dụng đăng nhập vào các 
trang web khác nhau của bên thứ ba mà chỉ sử dụng cùng một tên đăng nhập và mật mã. 

 
 

(210) 4-2011-20905 (220) 06.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng   (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng 

tư vấn người tiêu dùng); hãng thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho 
người khác, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ lựa chọn cho người khác hàng hoá để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp thông tin thư mục trực tuyến về các sản phẩm thiết yếu, về rao 
vặt; dịch vụ bán lẻ trong cửa hàng và bán lẻ trực tuyến với hàng hóa là hàng điện tử gia 
dụng: máy tính, máy tính bỏ túi, nhật ký điện tử, thiết bị báo động, bộ khuếch đại âm 
thanh, loa, thiết bị giải trí thích hợp với việc sử dụng với màn chiếu ngoài hoặc màn hình, 
đĩa máy tính, máy quay viđeo xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy quay phim, 
máy ảnh (chụp ảnh), máy đọc đĩa compắc, đĩa compắc (nghe nhìn), máy tính xách tay, 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy in để dùng với máy vi tính, bút điện tử 
(thiết bị hiển thị), thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, màn hình chiếu, thiết bị ghi âm thanh, 
điện thoại bàn, điện thoại di động, thiết bị thu hình, máy nghe nhạc, hàng điện lạnh, đồ 
dùng gia đình: chai lọ, bát (bát to), đĩa, tách, chén, cốc để uống, đũa, khuôn dùng cho nhà 
bếp, bộ nồi nấu không dùng điện, chảo để rán, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, thùng 
rác, đồ bằng đất nung để chứa đựng, đồ sứ để chứa đựng, chậu hoa, khăn lau đồ đạc, 
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thùng chứa cách nhiệt, thùng đựng đá lạnh, đồ  chứa đựng dùng cho nhà bếp, tượng bằng 
sứ, sành, đất nung hoặc thuỷ tinh, tượng nhỏ bằng sứ, sành, đất nung hoặc thuỷ tinh, khăn 
tắm (trừ quần áo), chăn, đồ bằng vải dùng cho giường, màn chống muỗi, rèm cửa dạng 
lưới, thảm thêu (treo tường) không bằng vải, tấm thảm, tấm phủ sàn, thảm chùi chân ở 
cửa, cái võng, thực phẩm, đồ uống.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là: cung cấp các công cụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng 
máy tính toàn cầu, dịch vụ tạo chỉ mục về thông tin, các địa chỉ trên mạng và các nguồn 
thông tin khác có sẵn trên mạng máy tính; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người 
khác. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-20961 (220) 06.10.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 1,522,908 08.04.2011 CA 

  
(731) 9197-3396 QuÐbec Inc.   (CA) 

2-2171 rue Sherbrooke E, MontrÐal 
QuÐbec H2K 1C8, Canada  

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: áo phông, áo len dài tay. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ thu và phát các chương trình biểu diễn.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức chương trình biểu diễn trực tiếp.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-21024 (220) 07.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Nam Bang  
(VN) 
1215/1/3 Lê Đức Thọ, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 

ống nói (micro); bộ trộn âm (mixer). 
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(210) 4-2011-21087 (220) 07.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Barilla G. e R. Fratelli - 

Societµ per Azioni   (IT) 
Via Mantova 166 - Parma Italy  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu; cà phê nhân tạo 

(chất thay thế cà phê); bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, cụ thể là bánh mì, sản phẩm 
thay thế bánh mì và các loại bánh mì khác; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh 
quy, bánh ngọt và kẹo, sôcôla và các sản phẩm làm từ sôcôla hoặc các sản phẩm chứa 
sôcôla; các loại bánh nướng; thực phẩm ăn nhanh, cụ thể là thực phẩm ăn nhanh làm từ 
ngũ cốc; đồ ngọt để ăn nhanh; các chế phẩm để làm bánh, cụ thể là các chế phẩm ngũ 
cốc; bánh pizza và các chế phẩm để làm pizza, cụ thể là chế phẩm tạo mùi thơm dùng cho 
thực phẩm, đá ăn (thực phẩm); mật ong, nước mật đường; men, bột nở; muôi, tương mù 
tạc, dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-21108 (220) 07.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.2; 26.2.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ALPHA   (VN) 
Số nhà 14, ngõ Thái Thịnh II, phố Thái 
Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế như đinh vít nẹp xương, găng tay cao su, 

băng bó bột (bằng bằng thạch cao dùng cho mục đích chỉnh hình) 
 
 

(210) 4-2011-21136 (220) 07.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.4; A26.3.5; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng thú 
y - thủy sản Phan Vinh  (VN) 
Khu phố 1, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y, chế 

phẩm hóa học dùng trong thú y, chế phẩm enzyme dùng trong thú y, thuốc dùng cho thú 
y, chế phẩm thú y. 
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(210) 4-2011-21138 (220) 07.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VENTURE LIFE LTD.   (GB) 

Venture House, 2 Arlington Square, 
Bracknell, Berkshire RG 121 Wa, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, mỹ phẩm dưỡng tóc, đặc biệt là mỹ phẩm chăm 

sóc da chống lão hóa.  
 
 

(210) 4-2011-21183 (220) 10.10.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/348,129 16.06.2011 US 

85/348,156 16.06.2011 US 
85/348,173 16.06.2011 US 
85/348,202 16.06.2011 US 
85/348,222 16.06.2011 US 
85/348,239 16.06.2011 US 
85/348,260 16.06.2011 US 
85/348,295 16.06.2011 US 
85/348,415 16.06.2011 US 
85/348,318 16.06.2011 US 
85/348,331 16.06.2011 US 
85/348,347 16.06.2011 US 
85/348,361 16.06.2011 US 
85/348,380 16.06.2011 US 

  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng dùng cho cá nhân; nước hoa; nước có hương thơm; tinh dầu; mỹ 

phẩm; nước thơm, cụ thể là, nước xức tóc, nước thơm bôi sau khi cạo râu, nước thơm xức 
cơ thể; nước thơm xịt cơ thể; dầu dùng cơ thể (mỹ phẩm); gel tắm; dầu tắm; chế phẩm 
làm cho nước tắm xủi bọt và thơm; chế phẩm tắm dạng bột; dầu gội đầu; nước xịt tóc; dầu 
mát-xa; dầu thơm bôi môi không chứa thuốc; muối tắm không chứa thuốc không dùng 
cho mục đích y tế; nước súc miệng không chứa thuốc; khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm; 
kem chống nắng; gel đánh răng; kem đánh răng; que hương trầm.  

 
Nhóm 06: Tượng bằng kim loại thường, tượng nhỏ bằng kim loại thường, vòng đeo chìa 
khoá bằng kim loại thường, nút chai bằng kim loại. 

 
Nhóm 08: Cái rìu; kiếm; dao và bao kiếm.  
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Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật băng các tông; áp phích quảng cáo; giấy dính (đồ đùng 
văn phòng); bản in litô (bản in thạch bản); sách có nội dung về phim truyện và tiểu 
thuyết, thẻ đánh dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi (ấn phẩm in); sách có in ảnh; sách 
có chứa thông tin để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các 
thẻ chơi trò chơi, nhãn dính có hình, tem và tiền xu.  

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, miếng thẻ ghi tên và địa chỉ gắn vào hành lý; túi xách đi chợ; 
túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; hộp đựng thẻ tín dụng làm bằng da hoặc giả da; túi đựng 
đồ tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.  

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ 
làm bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; tác 
phẩm điêu khắc làm bằng chất dẻo.   

 
Nhóm 21: Cốc; cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.  

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cơ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi không dùng 
với máy thu hình; búp bê.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch và cung cấp thông tin về du lịch; cung cấp địa chỉ trang web để 
sắp xếp đi du lịch và các chuyến du lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du ngoạn và tham 
quan du lịch; cung cấp thông tin về các trang web của người khác có liên quan tới du lịch; 
cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong lĩnh vực du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến, dịch vụ trò chơi 
được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính, cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến 
trên máy vi tính, cung cấp thông tin trực tuyến về các trò chơi điện tử và bản cập nhật của 
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các trò chơi đó, cung cấp trực tuyến trò chơi tương tác nhiều người chơi cùng một lúc qua 
mạng Internet, cung cấp hệ thống trang web và cổng trực tuyến cho người tham gia chơi 
trò chơi trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2011-21199 (220) 10.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A5.5.20; 21.1.17 
(731) PAN ASIAN COMMERCIAL 

CONSULTING GROUP, LLC.   (US) 
2255 Glades Road, Suite 324A Boca 
Raton, FL 33431, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu hồi nợ và đòi nợ.  

 
 

(210) 4-2011-21259 (220) 11.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ uống cao 
cấp Thái Lan   (VN) 
KCN Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai; đồ uống không có cồn; nước uống tăng lực giải 

khát; nước giải khát bí đao có hương vị trà; nước ép hoa quả. 
 

Nhóm 33: Rượu trắng; rượu màu.  
 
 

(210) 4-2011-21267 (220) 11.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện lạnh 
Sao Vàng  (VN) 
85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: camera, hệ thống báo cháy, hệ thống báo trộm, hệ thống chống sét, 

bình chữa cháy, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp lát, sắt, thép, xi măng; cung cấp 
thông tin về chuyên ngành nhiệt thông gió, điều hòa không khí, cụ thể là: cung cấp thông 
tin về sản phẩm công nghệ và hướng dẫn sử dụng, vận hành máy lạnh, quạt thông gió, 
bơm, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, địa nhiệt, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 
phòng cháy chữa cháy, sản phẩm tiết kiệm năng lượng.  
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(210) 4-2011-21308 (220) 11.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED   (JP) 
27- 1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt thoi, dạ, vải không dệt, vải bọc nhựa vinyl, rèm treo cửa làm bằng sợi 

dệt.  
 
 

(210) 4-2011-21310 (220) 11.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.7.17 
(731) CALZIFICIO PINELLI S.R.L.   (IT) 

Via Germania, 11 Castel Goffredo 
(Mantova), Italy  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 10: Tất dài, quần, quần bó, quần soóc bec-mu-đa, quần dài và quần lót, để giảm 

béo hoặc giảm cân; tất dài, quần, quần bó, quần soóc bec-mu-đa, quần dài và quần lót để 
giảm viêm mô tế bào; quần lót, quần ống rộng của nam giới và quần sịp để giảm béo hoặc 
giảm cân; quần lót, quần ống rộng của nam giới và quần sịp để giảm viêm mô tế bào; 
băng chân nén đàn hồi có chia độ dùng để tránh tổn thương mô, dải giữ tất, quần, tất và 
tất dài đến đầu gối để phòng ngừa bệnh liên quan đến mạch máu, tất đàn hồi (dùng cho 
phẫu thuật); tất cho người bị giãn tĩnh mạch; tất ngắn giữ ấm đàn hồi, quần bó, quần đùi 
của phụ nữ, ống quần và quần lót dài dùng để giảm béo hoặc giảm cân; tất ngắn giữ ấm 
đàn hôi, quần bó, quần đùi của phụ nữ, ống quần và quần lót dài để giảm viêm mô tế bào; 
tất ngắn giữ ấm đàn hồi, quần bó, quần đùi của phụ nữ, ống quần và quần lót đài phòng 
ngừa bệnh liên quan đến mạch máu; quần soóc đàn hồi, quần soóc bec-mu-đa và quần 
phòng ngừa bệnh liên quan đến mạch máu; tất dài, dải giữ tất, quần bó, quần bó ống, tất, 
tất dài đến đầu gối dùng để điều trị bệnh suy tĩnh mạch, để trị các bệnh dãn tĩnh mạch 
nông chi dưới, trong phẫu thuật điều trị sau khi cắt tính mạch giun và cắt bỏ tĩnh mạch 
hiển và dự phòng các bệnh tĩnh mạch, huyết khối và thuyên tắc, cho bệnh nhân tiểu 
đường, có vấn đề về da và tật/vẹo ngón cái; tất hỗ trợ, dải giữ tất, quần bó, quần bó ống, 
tất, tất dài đến đầu gối để sử dụng sau khi sinh con, trong hoặc sau khi điều trị phẫu thuật, 
đặc biệt là sau khi phẫu thuật thẩm mỹ; quần ống rộng mát-xa, quần soóc, quần soóc bec-
mu-đa, quần lót dài, quần đùi của phụ nữ, quần ống, quần ngắn, quần dài trung bình, quần 
dài, đai bụng và áo nịt bụng, dải băng quấn quanh bụng dùng cho các mục đích giảm béo; 
băng đàn hồi và băng nén, băng đeo cho các khớp giải phẫu học, thắt lưng và áo nịt ngực 
cho sử dụng trong y tế; thiết bị mát xa chữa trị viêm mô tế bào, thắt lưng và đai cho sản 
phụ, quần ống cho sản phụ để phòng chống các bệnh về mạch máu và chống trữ nước; 
miếng đệm đầu gối, miếng đệm bảo vệ đâu gối và miếng đệm hỗ trợ lực đầu gối dùng cho 
mục đích y tế và để trị bệnh và ngăn ngừa các bệnh lý về khớp; dụng cụ hỗ trợ đầu gối có 
tính đàn hồi để ngăn chặn các bệnh lý về khớp khi chơi thể thao; miếng lót cổ tay, miếng 
lót bảo vệ cổ tay và khớp cổ tay dùng cho mục đích y tế và để trị bệnh và ngăn ngừa các 
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bệnh lý về khớp; thiết bị đàn hồi hỗ trợ cổ tay để ngăn chặn các bệnh lý về khớp trong 
hoạt động thể thao; miếng đệm dùng cho khuỷu tay, miếng đệm bảo vệ khuỷu tay và hỗ 
trợ khuỷu tay dùng cho mục đích y tế và để trị bệnh và ngăn ngừa các bệnh lý về khớp; 
thiết bị đàn hồi hỗ trợ khuỷu tay để ngăn chặn các bệnh lý về khớp trong hoạt động thể 
thao, niềng và miếng đỡ đàn hồi để sử dụng điều trị, chữa trị và ngăn ngừa các bệnh lý về 
khớp; tay áo để giảm béo hoặc giảm cân, tay áo dùng trong giảm viêm mô tế bào, tay áo 
để điều trị sau phẫu thuật và điều trị các bệnh lý chấn thương, băng tay để sử dụng điều 
trị, đai xoa bóp bụng, đai bụng dùng để chữa bệnh trữ nước; dụng cụ và thiết bị phẫu 
thuật, y tế, nha khoa, thú ý; chân tay giả, mắt giả và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu 
khâu vết thương.  

 
Nhóm 25: Tất, tất dài, quần bó, tất dài đến đầu gối, xà cạp, quần dài, quần lót, quần sịp, 
quần ống rộng của nam giới, quần lót của trẻ con, áo ngực, áo may ô, nịt bít tất, đai để 
móc bít tất (đồ thời trang), tất đầy, tất thấm mồ hôi, quần soóc, quần soóc bec-mu-đa, 
quần ngắn, quần có độ dài trung bình, quần dài, quần thấm mồ hôi, quần dùng trong nhảy 
jazz, quần mỏng, tất ngắn để giữ ấm chân, ống quần, quần lót dài, quần đùi của phụ nữ, 
dải đeo quần, dải đeo tất, bộ quần áo tập thể dục, áo sơ mi thấm mồ hôi, áo nịt ngực, áo 
khoác, dây đeo cổ tay (quần áo), quần áo, giày dép, đồ đội đầu.  

 
 
 

(210) 4-2011-21359 (220) 11.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, da cam, tím, 

đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thiên Nam  (VN) 
23 Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa em bé, vú giả cho em bé. 
 

Nhóm 12: Xe đẩy và xe tập đi cho em bé. 
 

Nhóm 20: Nôi. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn; tã em bé 
(bằng vải). 

 
Nhóm 28: Đồ chơi cơ học được làm bằng nhựa, gỗ, vải, bông hoặc các vật liệu khác dùng 
cho trẻ em mọi lứa tuổi 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ chơi, quần áo, giày dép và các loại đồ dùng cho em bé. 
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(210) 4-2011-21360 (220) 11.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.14; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng, vàng, da cam, 

xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm Đào 
Tiên   (VN) 
190/109 Xóm Đất, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Các loại chao (làm từ đậu phụ) 

 
 

(210) 4-2011-21365 (220) 11.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, vàng, 

vàng nhạt, da cam, xanh da trờ, xanh da 
trời nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Hiệp 
Thành Phát   (VN) 
123 quốc lộ 1A, phường 10, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Quạt nước dùng trong nuôi trồng thủy sản.  
 

Nhóm 20: Khuôn làm gạch bằng nhựa (không phải bộ phận của máy móc).  
 

Nhóm 35: Mua bán quạt nước dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua bán khuôn làm gạch 
bằng nhựa, mua bán áo mưa; mua bán phao nhựa; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán 
mũ bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2011-21381 (220) 11.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.4.6; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Phúc Lê Gia  

(VN) 
P.606, Block B, Indochina Park, Số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Đại lý ký gửi hàng hóa: thiết bị văn phòng, thiết bị diện tử: tivi đầu đĩa loa, 
máy nghe nhạc máy chụp hình, máy quay phim, máy vi tính, điện thoại di động; môi giới, 
đấu giá cho mục đích thương mại, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; kinh doanh qua mạng thiết bị điện tử như: 
tivi, máy nghe nhạc, máy chụp hình, máy quay phim, máy vi tính, điện thoại di động.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng như: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin 
trên mạng, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; thiết kế đồ họa; thiết kế gian hàng triển lãm, hội chợ, hội 
nghị  

 
 

(210) 4-2011-21382 (220) 11.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Phúc Lê Gia  

(VN) 
P.606, Block B, Indochina Park, Số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý ký gửi hàng hóa: thiết bị văn phòng, thiết bị diện tử: tivi đầu đĩa loa, 

máy nghe nhạc máy chụp hình, máy quay phim, máy vi tính, điện thoại di động; môi giới, 
đấu giá cho mục đích thương mại, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; kinh doanh qua mạng thiết bị điện tử như: 
tivi, máy nghe nhạc, máy chụp hình, máy quay phim, máy vi tính, điện thoại di động.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng như: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin 
trên mạng.    

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; thiết kế đồ họa; thiết kế gian hàng triển lãm, hội chợ. 

 
 

(210) 4-2011-21383 (220) 11.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Phúc Lê Gia  

(VN) 
P.606, Block B, Indochina Park, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Đại lý ký gửi hàng hóa: thiết bị văn phòng, thiết bị diện tử: tivi đầu đĩa loa, 
máy nghe nhạc máy chụp hình, máy quay phim, máy vi tính, điện thoại di động; môi giới, 
đấu giá cho mục đích thương mại, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; kinh doanh qua mạng thiết bị điện tử như: 
tivi, máy nghe nhạc, máy chụp hình, máy quay phim, máy vi tính, điện thoại di động.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng như: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin 
trên mạng.    

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; thiết kế đồ họa; thiết kế gian hàng triển lãm, hội chợ. 

 
 
 

(210) 4-2011-21410 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đô 
thị Đông Bình Dương   (VN) 
Phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ: xe ôtô.  
 

Nhóm 36: Bất động sản: bán và cho thuê nhà.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dịch vụ liên khu vực bao gồm trường đào tạo, trung 
tâm thương mại, siêu thị, trung tâm y tế, khu vui chơi giải trí, công trình phúc lợi công 
cộng. 

 
 
 

(210) 4-2011-21413 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A2.9.16; 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Thiên Hà  (VN) 
Số 479 đường Hùng Vương, xã Mai Pha, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp. 
 

Nhóm 30: Gạo; bột sắn; đường. 
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(210) 4-2011-21438 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) PROFONS CO., LTD.   (JP) 

9F NEWS Kyobashi, 3-10-1, Kyobashi, 
Chuoku, Tokyo 104-003, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mặt nạ dùng để dưỡng da; 

kem mỹ phẩm; son môi; nước hoa hồng sử dụng để làm đẹp; chế phẩm trang điểm; dầu 
dùng trong mỹ phẩm; bút chì kẻ mắt; kem chống nắng; dầu gội đầu; nước xức tóc; keo xịt 
tóc; chế phẩm để uốn xoăn tóc; xà phòng; tinh dầu (mỹ phẩm); nước hoa; sơn nước móng 
tay. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dạng hạt hoặc dạng bột dành cho người ăn kiêng có thành 
phần chủ yếu là cô-la-gien (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng  dạng ăn kiêng được làm từ thịt, cá, rau hoặc sữa (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp thư giãn bằng tinh dầu; dịch vụ làm tóc; dịch 
vụ làm móng tay; dịch vụ mát -xa (xoa bóp); cho thuê các trang thiết bị chăm sóc da; cho 
thuê máy và thiết bị dùng trong thẩm mỹ viện hoặc cửa hàng làm tóc. 

 
 

(210) 4-2011-21439 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PROFONS CO., LTD.  (JP) 

9F NEWS Kyobashi, 3-10-1, Kyobashi, 
Chuoku, Tokyo 104-003, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mặt nạ dùng để dưỡng da; 

kem mỹ phẩm; son môi; nước hoa hồng sử dụng để làm đẹp; chế phẩm trang điểm; dầu 
dùng trong mỹ phẩm; bút chì kẻ mắt; kem chống nắng; dầu gội đầu; nước xức tóc; keo xịt 
tóc; chế phẩm để uốn xoăn tóc; xà phòng; tinh dầu (mỹ phẩm); nước hoa; sơn nước móng 
tay.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dạng hạt hoặc dạng bột dành cho người ăn kiêng có thành 
phần chủ yếu là cô-la-gien (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng  dạng ăn kiêng được làm từ thịt, cá, rau hoặc sữa (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp thư giãn bằng tinh dầu; dịch vụ làm tóc; dịch 
vụ làm móng tay; dịch vụ mát -xa (xoa bóp); cho thuê các trang thiết bị chăm sóc da; cho 
thuê máy và thiết bị dùng trong thẩm mỹ viện hoặc cửa hàng làm tóc. 
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(210) 4-2011-21465 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.22; 25.1.6; 5.13.25; 5.5.16; A5.13.8 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, đỏ, hồng, nâu, 

trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Trung 
Thành   (VN) 
3 Quách Vũ, phường Hiệp Tân, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (để thắp). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-21475 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần Xây lắp và 

Bảo dưỡng cơ điện Việt Nam - 
KINDEN KOGYO  (VN) 
5Q13, ngõ 126 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm điện dân dụng và công nghiệp, thiết bị công trình, máy 

công trình, thiết bị chiếu sáng; xúc tiến và môi giới thương mại; đại lý mua bán, ký gửi 
hàng hóa, liên quan đến các sản phẩm: thiết bị điện công nghiệp, thiết bị điện dân dụng 
(bàn chải đánh răng điện, sản phẩm điện sử dụng trong nha khoa), thiết bị sử dụng năng 
lượng sạch và các thiết bị đi kèm (pin mặt trời, bộ điều khiển sạc pin mặt trời), lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (chỉ nha khoa, nước súc miệng, kem đánh răng); quản lý 
dự án. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì, sữa chữa hệ thống điện, nước, điều hoà cho các tòa 
nhà và nhà máy; cho thuê các thiết bị công trình, máy công trình; thi công, lắp đặt các 
công trình điện, đường dây và trạm biến thế đến 35kV.  
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(210) 4-2011-21480 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-21481 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh     (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-21482 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-21483 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-21484 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-21485 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-21486 

 
(220) 

 
12.10.2011 

  (441) 27.02.2012 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-21487 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-21488 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-21489 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-21520 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) 2946033 CANADA INC.   (CA) 
The Mad Science Group 8360 
Bougainville, Suite 201, Montreal, 
Quebec, Canada H4P 2G1 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
670 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính và viđêo và sách hướng dẫn sử dụng được bán 
kèm theo bộ; trò chơi trên máy tính; trò chơi trên máy tính và sách hướng dẫn sử dụng 
được bán kèm thành bộ. 

 

Nhóm 16: Tài liệu giáo dục và giảng dạy cụ thể là sách, sách phát triển trí tuệ khoa học, 
tạp chí, tạp chí giải trí cho trẻ em và thanh thiếu niên, nhật ký, sách phát triển trí tuệ, sách 
bài tập, sách có nhiều tranh ảnh (nhất là cho trẻ em), sách truyện, sách tập tô màu, vở 
trang rời; sổ tay hướng dẫn dùng cho hội thảo, giáo án, sách hướng dẫn giảng dạy, sổ tay 
cho giáo viên, sách hướng dẫn dùng cho nghệ thuật và thủ công, sách giải trí cho trẻ em 
và thanh thiếu niên; thẻ sưu tầm hình ảnh làm bằng giấy, giấy dính (văn phòng phẩm). 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục). 
 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi viđêo, trò chơi điện tử, trò chơi lôi cuốn, trò chơi lướt sóng, 
đồ chơi mô hình, tượng đồ chơi và các phụ kiện đi kèm, hộp đồ chơi, đồ chơi chuyển 
động, đồ chơi phát triển trí tuệ cho em bé và trẻ em, búp bê, phụ kiện dành cho búp bê, 
búp bê bằng vải, các trò chơi được chơi trên bàn, trò chơi bảng, các trò chơi phát triển trí 
tuệ, trò chơi bài, cái lúc lắc (đồ chơi), đồ chơi để cho trẻ nhai, đồ chơi cho bé khi tắm, đồ 
chơi dùng dưới nước, đồ chơi tập lái xe, đồ chơi vận chuyển không lái được, đồ chơi bằng 
vải nhung, đồ chơi điêu khắc mềm, đồ chơi vận hành bằng pin, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi 
phát triển trí tuệ, xe đồ chơi, mô hình đồ chơi, tên lửa đồ chơi, súng đồ chơi, đồ chơi âm 
nhạc, đồ chơi bằng nhựa, bóng đồ chơi, đồ chơi bằn nhựa vinyl, đồ chơi bằng vải, rối tay, 
các đồ chơi hình thú có thể vặn được, thú nhồi bông, đồ chơi có thể nói được, đồ chơi có 
thể bơm phòng, đồ chơi được đúc và quà tặng cảm ơn dành cho khách đến dự tiệc có dạng 
tương tự; ngân hàng tiền xu cho trẻ em, hộp nhạc đồ chơi, bóng (đồ chơi), bóng đồ chơi 
dùng để chơi trò chơi, trò chơi bóng rổ, trò chơi đá banh, bóng chơi đá banh, bóng chơi 
tennis, trò chơi bóng chày, bong bóng, giá vẽ (đồ chơi), đũa thổi bong bóng (đồ chơi), cái 
diều, trò chơi lắp hình, ván trượt, mặt nạ (đồ chơi), mũ bảo hiểm đồ chơi, đồ trang trí và 
đồ trang hoàng dùng cho ngày lễ; bộ đồ chơi xây dựng; đồ chơi cho trẻ em cụ thể là: tách 
đựng chất lỏng lạo hình, bộ lắp ráp, bộ đồ nghề ảo thuật, bộ đồ nghề phát triển trí tuệ; 
tượng đúc (đồ chơi) làm bằng nhựa; hộp đựng bộ đồ chơi; đồ chơi khuyến mãi đi kèm trò 
chơi lướt sóng; bộ đồ chơi dành cho trẻ em. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí, cụ thể là tổ chức buổi diễn trực tiếp ở nhà hát hay 
các buổi biểu diễn và chương trình trên các phương tiện truyền thông, chương trình truyền 
hình và chương trình giải trí và giáo dục thực hành với đề tài khoa học; sản xuất, phát 
hành và phân phối chương trình truyền hình, radio, phim, điện ảnh, viđeo và hệ thống 
phân phối âm thanh. 

 
 

(210) 4-2011-21521 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.13.15; 26.1.2; 
26.1.6 

(731) 2946033 CANADA INC.   (CA) 
The Mad Science Group, 8360 
Bougainville, Suite 201, Montreal, 
Quebec, Canada H4P 2G1 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính và viđêo và sách hướng dẫn sử dụng được bán 
kèm theo bộ; trò chơi trên máy tính; trò chơi trên máy tính và sách hướng dẫn sử dụng 
được bán kèm thành bộ. 

 
Nhóm 16: Tài liệu giáo dục và giảng dạy cụ thể là sách, sách phát triển trí tuệ khoa học, 
tạp chí, tạp chí giải trí cho trẻ em và thanh thiếu niên, nhật ký, sách phát triển trí tuệ, sách 
bài tập, sách có nhiều tranh ảnh (nhất là cho trẻ em), sách truyện, sách tập tô màu, vở 
trang rời; sổ tay hướng dẫn dùng cho hội thảo, giáo án, sách hướng dẫn giảng dạy, sổ tay 
cho giáo viên, sách hướng dẫn dùng cho nghệ thuật và thủ công, sách giải trí cho trẻ em 
và thanh thiếu niên; thẻ sưu tầm hình ảnh làm bằng giấy, giấy dính (văn phòng phẩm). 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục). 

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi viđêo, trò chơi điện tử, trò chơi lôi cuốn, trò chơi lướt sóng, 
đồ chơi mô hình, tượng đồ chơi và các phụ kiện đi kèm, hộp đồ chơi, đồ chơi chuyển 
động, đồ chơi phát triển trí tuệ cho em bé và trẻ em, búp bê, phụ kiện dành cho búp bê, 
búp bê bằng vải, các trò chơi được chơi trên bàn, trò chơi bảng, các trò chơi phát triển trí 
tuệ, trò chơi bài, cái lúc lắc (đồ chơi), đồ chơi để cho trẻ nhai, đồ chơi cho bé khi tắm, đồ 
chơi dùng dưới nước, đồ chơi tập lái xe, đồ chơi vận chuyển không lái được, đồ chơi bằng 
vải nhung, đồ chơi điêu khắc mềm, đồ chơi vận hành bằng pin, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi 
phát triển trí tuệ, xe đồ chơi, mô hình đồ chơi, tên lửa đồ chơi, súng đồ chơi, đồ chơi âm 
nhạc, đồ chơi bằng nhựa, bóng đồ chơi, đồ chơi bằn nhựa vinyl, đồ chơi bằng vải, rối tay, 
các đồ chơi hình thú có thể vặn được, thú nhồi bông, đồ chơi có thể nói được, đồ chơi có 
thể bơm phòng, đồ chơi được đúc và quà tặng cảm ơn dành cho khách đến dự tiệc có dạng 
tương tự; ngân hàng tiền xu cho trẻ em, hộp nhạc đồ chơi, bóng (đồ chơi), bóng đồ chơi 
dùng để chơi trò chơi, trò chơi bóng rổ, trò chơi đá banh, bóng chơi đá banh, bóng chơi 
tennis, trò chơi bóng chày, bong bóng, giá vẽ (đồ chơi), đũa thổi bong bóng (đồ chơi), cái 
diều, trò chơi lắp hình, ván trượt, mặt nạ (đồ chơi), mũ bảo hiểm đồ chơi, đồ trang trí và 
đồ trang hoàng dùng cho ngày lễ; bộ đồ chơi xây dựng; đồ chơi cho trẻ em cụ thể là: tách 
đựng chất lỏng lạo hình, bộ lắp ráp, bộ đồ nghề ảo thuật, bộ đồ nghề phát triển trí tuệ; 
tượng đúc (đồ chơi) làm bằng nhựa; hộp đựng bộ đồ chơi; đồ chơi khuyến mãi đi kèm trò 
chơi lướt sóng; bộ đồ chơi dành cho trẻ em. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí, cụ thể là tổ chức buổi diễn trực tiếp ở nhà hát hay 
các buổi biểu diễn và chương trình trên các phương tiện truyền thông, chương trình truyền 
hình và chương trình giải trí và giáo dục thực hành với đề tài khoa học; sản xuất, phát 
hành và phân phối chương trình truyền hình, radio, phim, điện ảnh, viđeo và hệ thống 
phân phối âm thanh. 

 
 

(210) 4-2011-21524 (220) 12.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.1; A5.3.14; A5.3.13; A5.7.23 
(731) ACGT SDN. BHD.   (MY) 

24th Floor, Wisma Genting, Jalan Sultan 
Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất được sử dụng trong công nghiệp, khoa học, nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); phân bón; chất làm rụng lá; chế phẩm hoá học để bảo quản thực 
phẩm; hỗn hợp hoá học và nguyên liệu tự nhiên được sử dụng như là phân bón nông 
nghiệp; chất bảo quản hạt giống/mầm hạt; chất điều hoà sinh trưởng thực vật; chế phẩm 
dùng để chuẩn đoán dùng cho mục đích khoa học, công nghiệp và nông nghiệp, không 
dùng cho mục đích y tế hay mục đích thú y; enzym sử dụng trong trồng trọt hoặc sử dụng 
trong thực phẩm dành cho động vật (không dùng cho mục đích y tế và thú y), tất cả thuộc 
nhóm 01. 

 
Nhóm 04: Nhiên liệu; nhiên liệu sinh học; nhiên liệu sinh học nhũ tương; điezen sinh học 
được chiết xuất từ dầu cọ; dầu nặng nhũ tương; chất phụ gia (không phải hoá chất) cho 
điezen sinh học và nhiên liệu sinh học; nhiên liệu và nhiên liệu sinh học được trộn lẫn với 
hoá chất và các sản phẩm sinh học; nhiên liệu có nguồn gốc sinh học; nhiên liệu có chứa 
tecpen; nhiên liệu sinh khối, chủ yếu là nhiên liệu có nguồn gốc thực vật; tất cả thuộc 
nhóm 04. 

 
 

(210) 4-2011-21548 (220) 13.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.1.2 
(731) Công ty cổ phần K-HORIZON  

(VN) 
P.102, số 18, ngõ 11 Thái Hà, Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; hàng may mặc; giày dép và mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc thời trang, hàng dệt may; mua bán nguyên liệu, phụ 
liệu hàng may mặc; mua bán hàng trang sức; xuất nhập khẩu hàng thời trang, hàng dệt 
may; đại lý mua bán ký gửi hàng may mặc, nguyên phụ liệu hàng may mặc, hàng trang 
sức.  

 
 

(210) 4-2011-21552 (220) 13.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
Hà An   (VN) 
Số 56 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua, bán khoáng sản; mua bán các trang thiết bị, vật tư phục vụ ngành 

khai thác khoáng sản; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá.  
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Nhóm 37: Dịch vụ giám sát, điều hành, xây dựng các công trình xây dựng, hạ tầng đô thị, 
các công trình dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, trung tâm thương mại, siêu thị, 
khu vui chơi giải trí, các công trình công cộng phục vụ lợi ích xã hội; khai thác khoáng 
sản.  

 
Nhóm 40: Gia công chế biến khoáng sản.  

 
Nhóm 42: Thăm dò khoáng sản. 

 
 

(210) 4-2011-21555 (220) 13.10.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85346054 14.06.2011 US 

  
(731) PBM PRODUCTS, LLC.   (US) 

204 North Main Street, Gordonsville, 
Virginia 22942, United States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột nhân tạo dành trẻ em; thức ăn cho trẻ em và đồ uống dinh dưỡng  dùng 

trong khoa nhi. 
 
 

(210) 4-2011-21568 (220) 13.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 
Sinh Khang  (VN) 
Thôn Hán Đà, xã Hán Quảng, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (như trà mướp đắng, trà diệp hạ châu) có trà là 

thành phần chủ yếu. 
 
 

(210) 4-2011-21656 (220) 14.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 9.7.1 
(591) Trắng, vàng, vàng đậm, đen 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp xã 

PHương Trung  (VN) 
Thôn Mã Kiều, xã Phương Trung, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Nón lá. 
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Nhóm 35: Mua bán các loại nón.  
 
 
 

(210) 4-2011-21664 (220) 14.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.21; 18.1.21 
(591) Xanh dương, đỏ, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ ô tô Tân Hoàn Cầu  
(VN) 
377 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe bằng cao su.  

 
 
 

(210) 4-2011-21670 (220) 14.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17 
(591) Vàng, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đôi Cánh 
Vàng  (VN) 
35 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn tổ chức, quản lý kinh 

doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
văn phòng tuyển dụng lao động, văn phòng giới thiệu việc làm; nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hay xúc tiến bán hàng.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải bằng ô tô; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho 
thuê xe; dịch vụ xuất nhập cảnh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; trại tập luyện thể thao; dịch vụ 
cắm trại ngày nghỉ (giải trí); sản xuất chương trình biểu diễn, dàn dựng chương trình biểu 
diễn; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; 
dịch vụ khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; nhà hàng 
ăn uống.  
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(210) 4-2011-21690 (220) 14.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 26.1.4; 26.13.25 
(731) PERFECTION MIGHTY INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (TW) 
No. 20, Lane 256, Hai Wei Rd., 
Longjing Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu bao gói bằng làm bằng cao su và chất dẻo dùng để bịt kín; băng dính 

cách nhiệt dùng để bao gói trong công nghiệp hoặc thương mại; mi ca; bột mi ca dùng để 
sản xuất các thiết bị điện tử; vật liệu cách nhiệt dạng tấm; vật liệu cách âm dùng trong 
xây dựng cụ thể là vật liệu cách âm (dạng tấm), vật liệu chịu lửa và cách âm (dạng tấm); 
cao su tự nhiên; chất dẻo dùng để phun dùng trong sản xuất; chất dẻo dạng bột dùng trong 
sản xuất công nghiệp; chất dẻo dạng hạt dùng trong sản xuất công nghiệp; cao su tổng 
hợp; chất dẻo dạng tấm phủ băng dính; mối nối ống và đầu bịt ống không làm bằng kim 
loại.  

 
Nhóm 18: Da, giả da, bộ lông thu và đồ thời trang làm từ các da, giả da và bộ lông thú; đồ 
làm bằng da, cụ thể là: túi xách tay, ví nữ, túi du lịch, hành lý, hộp đựng danh thiếp và thẻ 
tín dụng, cặp dẹt đựng tài liệu, cặp da đựng tài liệu, ví có thể thay đổi kiểu dáng, va li, túi 
xách đi chợ, túi và ví đựng đồ trang điểm (túi và ví rỗng không có đồ trang điểm đi kèm), 
túi đựng quần áo dùng để đi du lịch và túi đựng giày dép cho người đi du lịch.  

 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; khăn trải giường; màn cửa làm bằng vải dệt; áo gối; 
bao gối; chăn (mÒn) bông; rèm treo tường bằng vải dệt; ga trải giường; vải dệt kim; chăn 
(mÒn) đắp bằng vải dệt; vải dệt dùng trong sản xuất quần áo.  

 
 
 

(210) 4-2011-21749 (220) 14.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 10.3.7; A26.11.12; 
1.15.23 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Cao Nguyên 
Đông Dương  (VN) 
60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Quặng kim loại; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu xây dựng 

bằng kim loại; quặng sắt. 
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(210) 4-2011-21756 (220) 14.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Huy  
(VN) 
77 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp hình 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới gồm: cho thuê áo cưới. 
 
 

(210) 4-2011-21772 (220) 14.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ROKKO BUTTER KABUSHIKI 

KAISHA, DOING BUSINESS AS 
ROKKO BUTTER CO., LTD.   (JP) 
3-13, Sakaguchi-Dori 1-Chome, Chou-
Ku, Kobe, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm từ sữa; pho mát; bơ; bơ cô đặc; bơ làm từ sữa trâu; dầu ăn và mỡ 

ăn; bơ thực vật; rau quả được chế biến sẵn; hoa quả sấy khô; rau sấy khô; quả hạch sấy 
khô; cá khô; cá được làm khô sau khi đã được làm chín; hạt đã chế biến để ăn liền (không 
phải hạt ngũ cốc); thực phẩm ăn nhanh chủ yếu làm từ quả hạch sấy khô, cá sấy khô hoặc 
hạt sấy khô có thể ăn được (không phải hạt ngũ cốc).  

 
 

(210) 4-2011-21790 (220) 14.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Vĩnh 

Nam    (VN) 
25-27-28 Trần Nguyên Hản, phường 13, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng găng động cơ xe gắn máy, ô tô, máy nổ các loại.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
677 

(210) 4-2011-21801 (220) 17.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Đen, xám, trắng. 
(731) SHEFFIELD & CORK CAPITAL PTE. 

LTD.  (SG) 
333 North Bridge Road, #08-00, KH 
KEA Building, Singapore (188721)  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo; chế phẩm ngũ cốc; cà phê; ca cao, trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa nông nghiệp cụ thể là: mua bán gạo, chế phẩm ngũ cốc, cà 
phê, cacao, trà; mua bán dầu mỏ, khí đốt; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ phân tích giá thành; dịch vụ thông tin thương 
mại, dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-21802 (220) 17.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) SHEFFIELD & CORK CAPITAL PTE. 
LTD.  (SG) 
333 North Bridge Road, #08-00, KH Kea 
Building, Singapore (188721)  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí dầu mỏ; nhiên liệu; khí đốt; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế.  
 

Nhóm 30: Gạo; chế phẩm ngũ cốc; cà phê; ca cao; trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa nông nghiệp cụ thể là; mua bán gạo, chế phẩm ngũ cốc, cà 
phê, cacao, trà; mua bán dầu mỏ và khí đốt; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ phân tích giá thành, dịch vụ thông tin thương 
mại; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thông tin về tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ môi giới về tài sản bất 
động sản; dịch vu quỹ đầu tư; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ uỷ thác quản lý tài chính.  

 
 

(210) 4-2011-21809 (220) 17.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) MITSUBISHI TANABE PHARMA 
CORPORATION   (JP) 
2-6-18, Kitahama, Chuo-ku, Osaka, 
Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc dùng cho người; chất tác động đến cơ quan hô hấp 
(dùng cho mục đích dược phẩm); chất dùng cho da (dùng cho mục đích dược phẩm); chất 
chống dị ứng (chế phẩm dược); chất chống hixtamin (chế phẩm dược); chất miễn nhiễm; 
chất chống viêm; thuốc nhỏ mũi; thuốc nhỏ mắt.  

 
 

(210) 4-2011-21866 (220) 17.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 24.15.1; A26.11.12 
(591) Be, ghi, vàng, trắng ngà 
(731) Công ty cổ phần may & 

thương mại quốc tế INDICO  
(VN) 
Xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm; giường; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga (tấm vải dùng để phủ lên đệm); rèm cửa bằng vải; vỏ gối làm bằng 
vải.  

 
 

(210) 4-2011-21928 (220) 17.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Đông Đô  (VN) 
Số 469, đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Sen tắm cây, sen tắm thường, vòi chậu Lavabo, chậu rửa mặt (gắn cố định), 

bồn tắm, chậu bếp rửa bát, bệt bồn cầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-21929 (220) 17.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần máy công 
trình Phúc Long  (VN) 
Tầng 3, 869 Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị làm đất, cụ thể: máy ủi đất, máy hóc có bánh, máy xúc - 
bốc, máy xới, máy hóc cào; máy móc và thiết bị vận chuyển đất, cụ thể: máy chất tải kiểu 
gầu, máy so, khoang hút của máy chất tải; máy xúc đào, máy khoan đường hầm; máy 
móc và thiết bị xây dựng, cụ thể: búa đập (dùng điện), xe lưu có bánh, máy gia công nhựa 
đường (aphal), máy đặt đường ống. 

 
Nhóm 35: Mua bán , xuất nhập khẩu các thiết bị, phụ tùng máy làm đất, cụ thể: máy ủi 
đất, máy hóc có bánh, máy xúc - bốc, máy xới, máy hóc cào, máy móc và thiết bị vận 
chuyển đất, cụ thể: máy chất tải kiểu gầu, máy so, khoang hút của máy chất tải, máy xúc 
đào, máy khoan đường hầm, máy móc và thiết bị xây dựng, cụ thể: búa đập (bằng điện), 
xe lưu có bánh, máy gia công nhựa đường (aphal), máy đặt đường ống. 

 
 

(210) 4-2011-21979 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tiếp vận và 
thương mại Hoàng Long   (VN) 
29 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và đại lý ký gửi: thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu các ngành công 

nông ngư nghiệp, hóa chất, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, lương thực, thực 
phẩm, hàng nông lâm thủy hải sản, thùng chứa (container) và phụ tùng cho thùng chứa, 
trang thiết bị y tế, dược phẩm, nguyên vật liệu của ngành dược. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ môi giới hàng hải; dịch vụ đóng gói hàng 
hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi để chứa hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ 
môi giới vận chuyển hàng hóa bằng cách thuê tàu, máy bay hoặc xe lửa.  

 
 

(210) 4-2011-22002 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.17 
(591) Xanh (nước biển), trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch lữ hành Hải 
Minh  (VN) 
71/8 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Xúc tiến thương mại; quảng bá du lịch.  
 

Nhóm 39: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, cho thuê xe có động cơ, đại lý 
bán vé máy bay, xúc tiến du lịch.  
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Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên đề.  
 
 

(210) 4-2011-22006 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.16; 2.3.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Lê Minh  (VN) 
458 B Nguyễn Tri PHương, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ bán đồ uống giải khát, sinh tố trái cây và 

chè thập cẩm (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2011-22016 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Đồ hộp gồm: cá sốt cà chua, thịt, cá; dầu thực vật; sữa và các sản phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh flan; bột dinh dưỡng  (không dùng cho mục đích y tế); kem 
lạnh; bánh kẹo, nước sốt (gia vị). 

 
 

(210) 4-2011-22038 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú  (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá (nước mắm); thịt đóng hộp; cá đóng hộp; giò lụa, chả quế 

(thịt lợn).  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); gia vị, nước sốt cà chua, tương ớt; mì ăn liền; cháo ăn liền 
(thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc). 
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(210) 4-2011-22039 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hồng Phú   (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá (nước mắm); thịt đóng hộp; cá đóng hộp; giò lụa, chả quế 

(thịt lợn).   
 

Nhóm 30: Nước tương; gia vị, nước sốt cà chua, tương ớt; mì ăn liền; cháo ăn liền (thực 
phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc). 

 
 

(210) 4-2011-22054 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Anh   (VN) 
Số 5, ngách 17/264, đường Âu Cơ, 
phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga (đồ uống) và các loại đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2011-22055 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH OCHAO  (VN) 
Số 5, tổ 40, cụm 5, phường Nhật Tân, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga (đồ uống) và các loại đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2011-22070 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(731) LOUISE COGAN   (AU) 

41 Spruzen Ave, Kew East, VIC, 3102 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh, hỗ trợ điều hành 

doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp, tổ chức triển lãm thương mại hoặc quảng 
cáo, điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý thương mại về li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà ở, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ đặt phòng (chỗ ở tạm thời), 
nhà hàng, quầy bar, quán cà phê, cho thuê phòng họp, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống.  

 
 

(210) 4-2011-22072 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.17 
(731) KUNSUL CHEMICAL INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (KR) 
197, Gaya-Dong, Busanjin-Gu, Busan, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, màu keo, sơn nhựa tổng hợp, véc-ni, sơn mài, men (dùng để phủ bên ngoài 

các đồ vật). 
 
 

(210) 4-2011-22083 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/394,277 10.08.2011 US 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, 

INC.   (US) 
590 Naamans Road, Claymont, Delaware 
19703, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do các tổ chức, đơn vị khác cung cấp. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ lập hợp đồng bảo hiểm trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, y tế, sức 
khỏe, tai nạn và tàn tật. 
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Nhóm 44: Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 
 

(210) 4-2011-22084 (220) 18.10.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/394,292 10.08.2011 US 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, 

INC.   (US) 
590 Naamans Road, Claymont, Delaware 
19703, United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do các tổ chức, đơn vị khác cung cấp.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ lập hợp đồng bảo hiểm trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, y tế, sức 
khỏe, tai nạn và tàn tật. 

 
Nhóm 44: Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2011-22088 (220) 19.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông trực tuyến NETLINK  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà Charmvit, 117 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại (trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài, 

báo, tạp chí, Internet, truyền thông mạng, maketting trực tuyến, dịch vụ đa phương tiện); 
dịch vụ cung cấp thông tin trên Internet (nhằm mục đích quảng cáo, thương mại, mua bán 
hàng hóa); quan hệ công chúng; tư vấn trong tổ chức và quản lý doanh nghiệp.      

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công nghệ thông tin); môi 
giới bất động sản; môi giới đầu tư các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin); đánh giá tài chính các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin); quản lý tài chính các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin); bảo trợ tài chính cho các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin).   

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ gia 
tăng trên mạng internet (các dịch vụ mạng âm thanh) và điện thoại di động; dịch vụ nhắn 
tin; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ truyền thông tin qua mạng internet và điện thoại di 
động; dịch vụ truyền hình trên mạng Internet và điện thoại di động. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
684 

Nhóm 42: Cho thuê không gian lưu trữ trang web trên máy tính chủ; cho thuê không gian 
lưu trữ hộp thư điện tử trên máy tính chủ. 

 
 

(210) 4-2011-22089 (220) 19.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông trực tuyến NETLINK  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà Charmvit, 117 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại (trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài, 

báo, tạp chí, Internet, truyền thông mạng, maketting trực tuyến, dịch vụ đa phương tiện 
Multi-media); dịch vụ cung cấp thông tin trên Internet (nhằm mục đích quảng cáo, thương 
mại, mua bán hàng hóa); quan hệ công chúng; tư vấn trong tổ chức và quản lý doanh 
nghiệp.      

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công nghệ thông tin); môi 
giới bất động sản; môi giới đầu tư các đự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin); đánh giá tài chính các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin); quản lý tài chính các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin); bảo trợ tài chính cho các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin).   

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ gia 
tăng trên mạng internet (các dịch vụ mạng âm thanh) và điện thoại di động; dịch vụ nhắn 
tin; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ truyền thông tin qua mạng internet và điện thoại di 
động; dịch vụ truyền hình trên mạng Internet và điện thoại di động.    

 
Nhóm 42: Cho thuê không gian lưu trữ trang web trên máy tính chủ; cho thuê không gian 
lưu trữ hộp thư điện tử trên máy tính chủ. 

 
 

(210) 4-2011-22099 (220) 19.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá mạ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gạo Sạch  (VN) 
320 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ gạo.  
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(210) 4-2011-22104 (220) 19.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NCK  (VN) 
Khu Thành Công, thị trấn Thanh Hà, 
huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, máy chế biến thực phẩm.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; thực vật (rau tươi, củ tươi, quả tươi, nấm tươi) chưa qua chế 
biến; thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy cầm và thủy sản; con giống, cây và hoa 
tươi; hạt giống. 

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu con giống, cây giống, hạt giống, thức ăn chăn nuôi, máy nông 
nghiệp, thiết bị vật tư nông nghiệp; mua bán con giống, cây giống, hạt giống, thức ăn 
chăn nuôi, máy nông nghiệp, thiết bị vật tư nông nghiệp, gia súc (còn sống), gia cầm (còn 
sống), thịt gia súc gia cầm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp cụ thể là: dịch 
vụ về nghề làm vườn hoa cây cảnh, dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây, thiết kế vườn hoa, 
cây cảnh; dịch vụ nhân giống, chăn nuôi động vật.  

 
 

(210) 4-2011-22105 (220) 19.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH KYMCO Việt Nam  
(VN) 
E4/52, quốc lộ 1A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, mô tô, má phanh của phương tiện giao thông trên bộ, cái chắn bùn, bộ 

giảm xóc, thân xe cộ, khung xe cộ, may ¬ của bánh xe cộ, hộp số xe cộ, cầu xe cộ, bánh 
xe cộ, vành bánh xe cộ, phanh đĩa, động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2011-22112 (220) 19.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 24.15.1; A24.15.13; 26.4.4 
(591) Vàng cam, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
hàng hoá Sài Gòn  (VN) 
30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng.  
 

Nhóm 39: Khai thác hàng hóa, cụ thể là đóng hàng, bốc dỡ, tách phát hàng, kiểm đếm, 
lưu kho; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê kho thu gom hàng lẻ xuất khẩu (CFS). 

 
Nhóm 45:  Soi chiếu an ninh đối với các loại hàng hóa nội địa, hàng xuất, hàng nhập, 
hàng quả cảnh và chuyển cửa khẩu. 

 
 

(210) 4-2011-22148 (220) 19.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Ghi xám, nâu, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Bình Minh  (VN) 
Số 456 Trần Khát Chân, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán hàng trong các trung tâm thương mại, siêu thị, đại lý ký gửi hàng 

hóa đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm (cụ thể là bánh, kẹo, thuốc lá, rượu, bia, 
gạo, thịt, cá, rau, củ, quả), hàng may mặc (quần áo, giày dép, túi xách) và đồ gia dụng (cụ 
thể là đồ dùng trong nhà bếp như nồi, niêu, xoong, chảo, thìa, dĩa), đồ điện tử (tivi, tủ 
lạnh, điều hoà nhiệt độ, lò vi sóng), đồ trang sức. 

 
 

(210) 4-2011-22157 (220) 19.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh dương, hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Văn Hoá Sáng 
Tạo Trí Việt   (VN) 
11 I-H Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán sách ấn phẩm, lịch, sổ tay, văn phòng phẩm, thiết 

bị văn phòng, máy tính; mua các loại băng đĩa audio và video học ngoại ngữ, nhạc, phim, 
phần mềm máy tính, thiết bị nghe nhìn; đại lý phát hành sách, đại lý mua bán ký gửi sách. 

 
 

(210) 4-2011-22163 (220) 19.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Lộc Hương   (VN) 
297 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Trà táo, trà xanh. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát: đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác 
để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại nước giải khát, trà táo, trà xanh, đồ uống hoa quả, nước ép 
hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-22224 (220) 20.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) UNIVERSAL CONSULTANTS PTE 

LTD   (SG) 
66 Tannery Lane #05-08, Sindo 
Building, Singapore 347805  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu; chất xúc tác cho nhiên liệu động cơ 

hóa chất dùng để xử lý nguyên liệu; chất xúc tác; chất phụ gia hoá học dùng cho quá trình 
đốt cháy nhiên liệu động cơ. 

 
 
 

(210) 4-2011-22300 (220) 21.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 24.15.21; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư thương mại công 
nghiệp KING HAN  (VN) 
thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu cốt khung bằng kim loại dùng cho 

xây dựng, ngói bằng kim loại.  
 

Nhóm 17: Vật liệu chịu lửa để cách ly; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, ngói không bằng kim loại, gạch (vật 
liệu chịu lửa), đất sét nung (vật liệu chịu lửa).  
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(210) 4-2011-22301 (220) 21.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 24.15.21; 25.1.25; 
26.4.3 

(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư thương mại công 
nghiệp KING HAN  (VN) 
thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê tài sản cố định (bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản).  
 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; cho thuê máy 
xây dựng; thông tin về xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng cảng, bến 
tàu.   

 
Nhóm 38: Thông tin về hệ thống viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin về 
lĩnh vực viễn thông.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-22314 (220) 21.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.6; A25.7.21 
(731) PT. PURINUSA EKAPERSADA  (IN) 

Plaza BII, Tower 2, 33rd Floor, JL.M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm làm từ vật liệu này, không xếp ở các nhóm 

khác, túi giấy dùng bao gói; bìa (tờ rơi); sách (cụ thể là sách bài tập, sách gáy xoắn, sách 
gáy cứng); hộp các tông và hộp giấy; lịch; các tông bọc và không bọc; vật dụng bằng các 
tông cụ thể là đồ đựng và đồ bao gói thực phẩm và chất lỏng; ống tuýp bằng các tông; bưu 
thiếp; giấy phôto (văn phòng phẩm); cặp hồ sơ đựng tài liệu (văn phòng phẩm), cặp giấy, 
mẫu tờ khai (đựng trong hồ sơ và in sẵn); phiếu thư mục (văn phòng phẩm), nhãn không 
bằng vải; giấy gói; tập giấy (văn phòng phẩm); giấy (có bôi sáp); giấy (tráng/không 
tráng); giấy gói.   

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
689 

(210) 4-2011-22332 (220) 21.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Tân Duy Đạt   (VN)
Số 7 nhà H, ngõ 6, phố Tôn Thất Tùng, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Ga (ga trải gường); chăn; vỏ gối, vỏ đệm.  
 

Nhóm 29: Gối; đệm (nệm). 
 
 

(210) 4-2011-22335 (220) 21.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 25.7.17 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) DAIRYFARM ESTABLISHMENT  (LI) 

Staedtle 36, Postfach 685, FL - 9490 
Vaduz, Liechtenstein  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy các tông; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho gia đình; đồ dùng văn 

phòng (không kể đồ gỗ); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm trong 
các nhóm khác); giấy tẩy trang; giấy vệ sinh; giấy lụa; khăn giấy; túi giấy; túi đựng rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo; cái lót cốc bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; áp phích; bưu thiếp; 
hộp mực dấu; dụng cụ vẽ; nguyên liệu vẽ; album đựng ảnh; lịch; tã lót bằng giấy dùng 
một lần; giấy lọc; khăn trải bàn bằng giấy; màng chất dẻo dùng trong nấu nướng; túi để 
nấu nướng dùng với lò vi sóng.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ làm sạch (dùng tay); dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ 
nhà bếp (không làm bằng kim loại quý và không mạ bằng những kim loại ấy); đồ chứa 
dùng cho gia đình; dụng cụ nướng thức ăn ngoài trời; công cụ cầm tay để nướng thức ăn 
ngoài trời; đồ chứa dùng cho bếp nóc (không làm bằng kim loại quý và không mạ bằng 
những kim loại ấy); lược và bọt biển; thùng rác, vật liệu dùng làm bàn chải; đồ thủy tinh 
dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; đồ sành dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; đồ sứ dùng cho 
gia đình hoặc bếp nóc; chậu tắm di động dùng cho trẻ em; chậu (đồ chứa đựng); đế nến; 
cây cắm nến; đũa; cái kẹp phơi quần áo; giá dùng để phơi khô quần áo; vỉ đập ruồi; găng 
tay làm vườn; găng tay dùng trong gia đình; thùng đựng đá; khuôn làm đá hình lập 
pHương; bẫy côn trùng; cầu là; vỏ bọc cầu là; cái bình (có tay cầm và vòi): bình đựng 
nước; bình nhỏ đựng nước cho vật cảnh; đồ chứa sáp thơm để làm không khí có mùi thơm 
hoặc tỏa Hương; cái để xỏ giầy; hộp đựng giấy vệ sinh; tăm xỉa răng. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn; quả được bảo 
quản; rau được bảo quản; chiết xuất thịt; quả chà là (đã chế biến); vỏ trái cây; quả hạch 
(đã chế biến); quả hạnh nhân (đã chế biến); lạc (đã chế biến); nho khô; xúc xích; chế 
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phẩm để nấu nước dùng (xúp); đậu nành (được bảo quản); đậu phụ; cà chua nghiền 
nhuyễn; nước quả nấu đông; mứt ướt; trứng; xa lát (rau trộn dầu giấm); dưa muối chua; 
dầu thực vật và mỡ ăn; khoai tây rán giòn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bánh mỳ; 
sô cô la; bánh quy; đá ăn; kem ăn lạnh; bánh pút đinh; mỳ ống và mỳ ăn liền; mỳ sợi; 
bánh xăng đuých; su si; món ăn điểm tâm; nước xốt may-on-ne; mật ong mật đường; bột 
làm bánh, nấm men (men rượu bia dùng trong nấu ăn); muối; tương mù tạc; hạt tiêu; 
giấm; nước xốt (gia vị); gia vị, hương liệu cho đồ uống và bánh (trừ tinh dầu); bánh piza; 
bỏng ngô.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả làm đồ uống; si rô dùng cho đồ uống và chế phẩm làm 
đồ uống.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản trị kinh doanh, dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn cửa 
hàng bán lẻ; dịch vụ quản lý bán hàng (dịch vụ quản lý cửa hàng bán lẻ); dịch vụ bán lẻ ở 
siêu thị liên quan tới dụng cụ cầm tay, sản phẩm làm bằng giấy, sản phẩm làm bằng giấy 
các tông, sản phẩm làm bằng chất dẻo, văn phòng phẩm, pin, sản phẩm chăm sóc sức 
khỏe cá nhân, dụng cụ dùng cho gia đình (không làm bằng kim loại quý) và đồ chứa 
đựng, đồ ăn nhanh, thức ăn và đồ uống; dịch vụ bản lề ở siêu thị lớn liên quan tới dụng cụ 
cầm tay, sản phẩm làm bằng giấy, sản phẩm làm bằng giấy các tông, sản phẩm làm bằng 
chất dẻo, văn phòng phẩm, pin, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân, dụng cụ dùng cho 
gia đình (không làm bằng kim loại quý) và đồ chứa đựng, đồ ăn nhanh, thức ăn và đồ 
uống; dịch vụ bán và phân phối liên quan tới dụng cụ cầm tay, sản phẩm làm bằng giấy, 
sản phẩm làm bằng giấy các tông, sản phẩm làm bằng chất dẻo, văn phòng phẩm, pin, sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân, dụng cụ dùng cho gia đình (không làm bằng kim loại 
quý) và đồ chứa đựng, đồ ăn nhanh, thức ăn và đồ uống; dịch vụ mua bán thông qua 
phương tiện điện tử; dịch vụ quảng cáo tại gian hàng và quảng cáo nói chung; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; dịch vu đánh giá thị trường.  

 
 

(210) 4-2011-22340 (220) 21.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 7.3.2; 24.15.1; 7.1.24 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phụ kiện kim 
khí Trung Việt  (VN) 
Số 388 thôn ấu, xã Đồng Than, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bằng kim khí dùng cho cửa nhựa upvc có lõi thép gia cường như: bản 

lề, khóa chốt, tay nắm, thanh chuyển động, nắp đậy, vấu chốt, ổ khóa, thanh chống gió, 
thanh định vị góc mở, bản lề A, khóa một điểm.  
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(210) 4-2011-22341 (220) 21.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ Sao Việt  (VN)
P602 - CT3C - X2 - khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông đầu cuối; thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát an 

ninh, thiết bị định vị toàn cầu.  
 
 

(210) 4-2011-22346 (220) 21.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Hoàng Văn Hiệu  (VN) 

Số 2A Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 25: áo dài, khăn quàng cổ. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua, bán) áo dài. 
 

Nhóm 40: May thêu áo dài. 
 

Nhóm 41: Biểu diễn (trình diễn) trực tiếp thời trang, tổ chức các chương trình biểu diễn 
văn hóa, thời trang, sân khấu, dạy nghề; tổ chức bình chọn và trao giải thưởng trong lĩnh 
vực văn hóa, thời trang và sân khấu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế áo dài. 

 
 

(210) 4-2011-22347 (220) 21.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Hoàng Văn Hiệu   (VN) 

Số 2A Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: áo dài, khăn quàng cổ.  
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Nhóm 35: Kinh doanh (mua, bán) ào dài. 
 

Nhóm 40: May thêu áo dài.  
 

Nhóm 41: Biểu diễn (trình diễn) trực tiếp thời trang, tổ chức các chương trình biểu diễn 
văn hóa, thời trang, sân khấu, dạy nghề; tổ chức bình chọn và trao giải thưởng trong lĩnh 
vực văn hóa, thời trang và sân khấu.   

 
Nhóm 42: Thiết kế áo dài. 

 
 
 

(210) 4-2011-22394 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đường 
Quảng Ngãi  (VN) 
Số 02 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; kem bơ; pho mát; bơ thực vật; sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là 

chủ yếu; sữa chua; các sản phẩm sữa từ đậu nành; nước uống làm từ sữa đậu.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành; kem (lạnh).  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây không có cồn, sirô dùng cho đồ 
uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-22396 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Đĩa bay (trò chơi) ; trò chơi chỉ chơi trong nhà; quả bóng, con quay; đồ chơi; 

thiết bị thổi bóng (đồ chơi).  
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(210) 4-2011-22397 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng     (VN) 
Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Người máy (rô bốt)(máy móc); các bộ phận, phụ kiện dùng cho rô bốt thuộc 

nhóm này; máy thổi để hút bụi. 
 

Nhóm 28: Đĩa bay (đồ chơi); trò chơi chỉ chơi trong nhà; quả bóng, con quay; đồ chơi; 
thiết bị thổi bóng (đồ chơi).  

 
 

(210) 4-2011-22398 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng   (VN) 
Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Người máy (rô bốt)(máy móc); các bộ phận, phụ kiện dùng cho rô bốt thuộc 

nhóm này; máy thổi để hút bụi. 
 

Nhóm 28: Đĩa bay (đồ chơi); trò chơi chỉ chơi trong nhà; quả bóng, con quay; đồ chơi; 
thiết bị thổi bóng (đồ chơi).  

 
 

(210) 4-2011-22399 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng   (VN) 
Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 07: Người máy (rô bốt)(máy móc); các bộ phận, phụ kiện dùng cho rô bốt thuộc 
nhóm này; máy thổi để hút bụi. 

 
Nhóm 09: Thiết bị số thu, phát, soạn thảo, duyệt lại các dữ liệu đa phương tiện như văn 
bản, âm thanh, hình ảnh, phim; phần mềm máy tính; thiết bị sạc pin; hệ thống âm thanh; 
loa; bộ khuếch đại âm thanh. 

 
Nhóm 28: Đĩa bay (đồ chơi); trò chơi chỉ chơi trong nhà; quả bóng, con quay; đồ chơi; 
thiết bị thổi bóng (đồ chơi).  

 
 

(210) 4-2011-22420 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; 26.3.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ & dịch vụ 
T.E.C.H.L.O.P.E  (VN) 
611 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, 
TP. Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-22427 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH JUNSUN Việt 
Nam  (VN) 
49/40/20-22 Trịnh Đình Trọng, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép hoa quả; máy xay sinh tố.  
 

Nhóm 09: Ba lát đèn (tăng pho đèn); dây điện; ổ cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện; 
cầu chì; bàn là điện; bút thử điện; máy tính di động và các bộ phận liên quan như: bộ nối 
kết nối máy tính (dock), bộ xạc, khung đựng máy tính chuyên dụng, hộp giữ máy tính 
chuyên dụng, giá để máy tính chuyên dụng, túi đựng máy tính chuyên dụng, vỏ máy tính, 
vỏ máy dùng để trang trí hoặc bảo vệ, pin, bộ nối nguồn máy tính, cáp máy tính, cổng kết 
nối máy tính, tai nghe và loa.  

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí); hộp đèn 
chiếu sáng (máng đèn); bóng đèn; quạt điện; chóa đèn (chụp đèn); thiết bị nấu nướng: nồi 
cơm điện, bình nấu tốc độ chậm, lò nướng bánh chạy điện, lò ủ, lò nướng, phích đun dùng 
điện, bình đun nước cảm ứng nhiệt, lò nướng vi sóng, bếp nấu, thiết bị sấy khô: thiết bị 
sấy tóc dùng điện, các thiết bị sấy khác; thiết bị và dụng cụ thông gió: quạt điện. 

 
Nhóm 18: Hộp đựng, túi đựng, ví đựng, vỏ bọc bảo vệ bằng da hoặc giả da, tất cả đều 
dùng cho thiết bị liên lạc, tất cả nằm trong nhóm này.  
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Nhóm 35: Mua bán: ba lát đèn (tăng pho đèn), dây điện, ổ cắm điện, công tắc điện, cầu 
dao điện, cầu chì, đèn chiếu sáng, đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí), hộp 
đèn chiếu sáng (máng đèn), bóng đèn, quạt đèn, chóa đèn (chụp đèn), thiết bị nấu nướng: 
nồi cơm điện, bình nấu tốc độ chậm lò nướng bánh chạy điện, lò ủ, lò nướng, phích đun 
dùng điện bình đun nước cảm ứng nhiệt, lò nướng vi sóng, bếp nấu, thiết bị sấy khô: thiết 
bị sấy tóc dùng điện, các thiết bị sấy khác, thiết bị và dụng cụ thông gió: quạt điện, bàn là 
điện, bút thử điện, máy ép hoa quả, máy xay sinh tố, quảng cáo.  

 
 
 

(210) 4-2011-22429 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Việt Thành  (VN) 
103 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; các chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 

thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  
 
 
 

(210) 4-2011-22434 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.25; A26.11.8 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thế Tâm   (VN) 
Số 83 phố Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2011-22446 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng phát triển nhà Số 7 Hà 
Nội  (VN) 
37 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Khảo sát trắc địa công trình; khảo sát địa chất công trình. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán xuất nhập khẩu hàng hoá, vật tư, máy 
móc, thiết bị phục vụ cho chuyên ngành xây dựng; quản lý các dự án đầu tư xây dựng, 
phát triển nhà, khu công nghiệp, khu đô thị và du lịch sinh thái. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động sản; định 
giá bất động sản; tư vấn đầu tư xây dựng nhà đất; kinh doanh văn phòng và nhà ở cho 
thuê.  

 
Nhóm 37: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; xây dựng công trình đường sắt và 
đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; xây dựng nhà các loại; xây dựng 
công trình công ích; xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng, giao thông (cấp nước, 
thoát nước, chiếu sáng), hạ tầng kỹ thuật đô thị và công nghiệp, đường dây và trạm biến 
áp, thủy lợi, bưu điện, thể dục thể thao, vui chơi giải trí; cải tạo nhà và trang trí nội, ngoại 
thất.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh quán rượu, phòng hát 
karaoke, vũ trường).  

 
Nhóm 42: Lập các dự án đầu tư xây dựng, phát triển nhà, khu công nghiệp, khu đô thị và 
du lịch sinh thái; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế công trình dân dụng; thiết kế kết 
cấu công trình dân dụng. và công nghiệp; khảo sát trắc địa công trình; khảo sát địa chất 
công trình.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-22453 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; 26.1.2; A26.11.13; A5.5.20; 
1.15.24 

(591) Trắng, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ viện Thụy Sĩ  
(VN) 
75 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc da.  
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(210) 4-2011-22459 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Cát Vân  

(VN) 
111E Nguyễn Lâm, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở bao gồm nhà phố, biệt thự (villa), chung cư; cho thuê văn 

phòng; mua bán bất động sản (nhà, đất). 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi; vận chuyển hàng hoá; vận chuyển hành 
khách. 

 
Nhóm 41: Khu vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn (hotel); khu nghỉ dưỡng (resort); khu du lịch sinh 
thái nhằm mục đích nghỉ dưỡng; đặt chỗ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-22473 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Hồng, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Như Mai   (VN) 
Số 155 Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc da mặt, xoa bóp thẩm mỹ, trang điểm). 

 
 

(210) 4-2011-22474 (220) 24.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ARCADIA GROUP BRANDS 

LIMITED   (GB) 
Colegrave House, 70 Berners Street, 
London, W1T 3NL, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; ủng; giày; dép đi trong nhà; dép xăng-đan; giày tập thể 

thao; bít tất ngắn cổ; nơ cài cổ (trang phục); ca-ra-vát; bít tất dệt kim; bít tất chân dài; mũ 
nón; mũ; mũ lưỡi trai; mũ bê rê; khăn choàng cổ (của phụ nữ); khăn choàng; khăn khoác 
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ngoài; mũ che tai; găng tay (trang phục); găng tay hở ngón (trang phục), thắt lưng (phụ 
kiện của quần áo); tạp dề (trang phục).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm mỹ phẩm, đồ ăn, đồ uống, sô-cô-la, đồ ngọt, kẹo, 
nước ngọt, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, quần áo, đồ đi chân, hàng dệt kim, 
phụ kiện tóc, phụ kiện thời trang, túi, trang phục phụ nữ, nữ trang, nữ trang giả, dụng cụ 
viết, văn phòng phẩm, sách, kính, đồ đeo mắt; bán hàng của các nhà cung cấp tại một cơ 
sở bán lẻ các mặt hàng mỹ phẩm, đồ ăn, đồ uống, sô-cô-la, đồ ngọt, kẹo, nước ngọt, đồ 
uống không có cồn, đồ uống có cồn, quần áo, đồ đi chân, hàng dệt kim, phụ kiện tóc, phụ 
kiện thời trang, túi, trang phục phụ nữ, nữ trang, nữ trang giả, dụng cụ viết, văn phòng 
phẩm, sách, kính, đồ đeo mắt để giúp cho khách hàng dễ dàng xem và mua hàng; bán 
hàng của các nhà cung cấp, có mô tả hoặc hình ảnh của các sản phẩm mỹ phẩm, đồ ăn, đồ 
uống, sô-cô-la, đồ ngọt, kẹo, nước ngọt, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, quần áo, 
đồ đi chân, hàng dệt kim, phụ kiện tóc, phụ kiện thời trang, túi, trang phục phụ nữ, nữ 
trang, nữ trang giả, dụng cụ viết, văn phòng phẩm, sách, kính, đồ đeo mắt trong catalogue 
để khách hàng dễ dàng xem và mua hàng bằng cách đặt hàng qua gửi thư; bán hàng của 
các nhà cung cấp, có mô tả hoặc hình ảnh của các sản phẩm mỹ phẩm, đồ ăn, đồ uống sô-
cô-la, đồ ngọt, kẹo, nước ngọt, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, quần áo, đồ đi 
chân, hàng dệt kim, phụ kiện tóc, phụ kiện thời trang, túi, trang phục phụ nữ, nữ trang, nữ 
trang giả, dụng cụ viết, văn phòng phẩm, sách, kính, đồ đeo mắt trên một trang web để 
khách hàng dễ dàng xem và mua hàng thông qua các phương tiện viễn thông; cung cấp 
thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng liên quan tới các dịch vụ trên; trang trí quầy kính 
của cửa hàng; sắp xếp trưng bày quầy kính cửa hàng; quản lý kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2011-22516 (220) 25.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; A26.11.9 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Người Làm Báo  (VN) 
48/7 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; tổ chức 
sản xuất phim nhựa và băng hình video các loại (phục vụ các hoạt động giải trí, văn hóa, 
thể thao và giáo dục); phát hành phim nhựa và băng hình video các thể loại. 

 
 

(210) 4-2011-22523 (220) 25.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 26.13.25; 3.7.17 (540) 

  

(731) Cơ sở Phú An Hòa   (VN) 
46/6 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng (dây nịt); guốc; dép quai hậu.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
699 

(210) 4-2011-22529 (220) 25.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH VI DAN   (VN) 

1/9B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh cho cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 
 
 

(210) 4-2011-22530 (220) 25.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH VI DAN  (VN) 

1/9B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón; thuốc bảo vệ thực vật. 
 
 

(210) 4-2011-22575 (220) 25.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Lạc  (VN) 
97 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước uống đóng bình.  
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(210) 4-2011-22576 (220) 25.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.14; A6.3.4 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Lạc  (VN) 
97 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước uống đóng bình.  

 
 
 

(210) 4-2011-22577 (220) 25.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) TRIVENI FORMULATIONS LIMITED  

(IN) 
Plot No:52,53,54,62,63&64 Aleap 
Industrial Estate Surampalli Village, 
Gannavaram Mandal Krishna District, 
Andhra Pradesh India -521 212 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-22595 (220) 25.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(731) BONIA INTERNATIONAL 

HOLDINGS PTE LTD  (SG) 
89, Defu Lane 10, Singapore 539220  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, cặp tài liệu, cặp da (đựng tài liệu), cặp, túi xách tay, ví đựng tiền, 

ví dành cho phụ nữ, túi du lịch, vali, hộp đựng chìa khóa bằng da, ví đựng danh thiếp (ví), 
túi đeo choàng qua vai, ví đựng đồ trang điểm (không có đồ bên trong), ô, gậy chống và 
lọng.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); khăn quàng cổ, thắt lưng; ca vát; ủng (bốt); giày; dép; tất 
ngắn cổ, tất dải và dép đi trong nhà, áo vét; áo sơ mi; váy ngắn; áo phông; quần lót; quần 
dài; quần soóc Bermuda; váy dài; áo choàng chui đầu; áo len dài tay; áo cánh, quần soóc.  
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(210) 4-2011-22599 (220) 25.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Cao Quốc Vinh  (VN) 

Số 6B Công Trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi lên men; thạch tỏi (thạch dùng cho thực phẩm). 
 

Nhóm 30: Gia vị, chè (trà); kem ăn; cà phê; hạt nêm chiết xuất từ tỏi lên men (gia vị).  
 

Nhóm 33: Rượu.  
 
 
 

(210) 4-2011-22638 (220) 26.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 
(731) Lục Văn Nhuận  (VN) 

157/38/1/12 Mai Xuân Thưởng, phường 
4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mì chay, mì hột gà, mì sợi, mì trứng.  

 
 
 

(210) 4-2011-22649 (220) 26.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.1.24; A6.7.5; 24.15.21; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lục, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và quản lý bất động 
sản Việt Nam  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà VINAPROINCO, số 28, 
phố Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Các loại cửa nhựa, cửa gỗ; cửa sổ (bằng gỗ, nhựa). 
 

Nhóm 20: Đồ đạc (đồ gỗ); đồ đạc văn phòng (đồ gỗ văn phòng). 
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(210) 4-2011-22657 (220) 26.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MOVE COLLECTIVE LLC  (US) 

319 Lafayette Street #210 New York, 
NY 10012 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước dùng cho các chai nước nhựa có thể tái sử dụng, bộ lọc nước 

uống, bình lọc nước rỗng. 
 

Nhóm 21: Chai lọ rỗng, chai nước nhựa rỗng, chai nước rỗng dùng trong thể thao, chổi 
làm sạch dùng trong gia đình, hộp đựng bữa ăn trưa. 

 
Nhóm 30: Chất phụ gia để tạo hương liệu không dùng cho mục đích dinh dưỡng , hương 
liệu cho đồ uống. 

 
 

(210) 4-2011-22690 (220) 26.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Đại Tín 

Thanh Niên Việt Nam   (VN) 
213/18 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt gió (điều hoà không khí), quạt (bộ phận của hệ thống điều hòa không 

khí), quạt điện. 
 
 

(210) 4-2011-22707 (220) 27.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A25.7.21; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh cốm, đỏ, vàng, đen, 

xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông BTS  (VN) 
Số 30 Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (nhằm mục đích thương 

mại); quảng cáo trên đài phát thanh, truyền hình; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, 
xuất bản ấn phẩm và chương trình quảng cáo; cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng 
(trừ máy tính). 
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Nhóm 37: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền, phát các chương trình truyền thanh, truyền hình; dịch vụ truyền 
hình cáp.   

 
Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ như ô tô, mô tô.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; sáng tác nghệ thuật nhằm mục đích giáo dục và giải 
trí; cho thuê máy chiếu, phụ tùng điện ảnh; cho thuê thiết bị truyền hình như máy thu 
thanh, máy ghi hình, cho thuê phòng thu âm, trường quay phim; hoạt động nhiếp ảnh; dàn 
dựng các chương trình phát thanh và truyền hình, phim điện ảnh, phim video; sản xuất 
chương trình truyền thanh, truyền hình. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-22742 (220) 27.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển công nghệ KOL  
(VN) 
Số 18, ngõ 7, đường Nguyên Hồng, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; thông tin thương mại; xúc tiến thương mại; quản lý 

thương mại nhượng quyền hàng hoá và dịch vụ của người khác; mua bán đồ điện lạnh; 
hàng may mặc, đại lý ký gửi hàng hoá: buôn bán hàng quần áo thời trang.  

 
 

(210) 4-2011-22784 (220) 27.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất Hoàng Gia 
Thịnh  (VN) 
Đội 6, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: gối, đệm. 
 

Nhóm 24: chăn, ga trải giường,  
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(210) 4-2011-22802 (220) 27.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, 

ghi 
(731) Hợp tác xã sản xuất thương 

mại và dịch vụ An Hải Đông  
(VN) 
100 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, nông sản thực phẩm, bách hóa tổng hợp như mua bán 

bánh kẹo, đường, cà phê, chè, cacao, sô-cô-la, bánh mì, muối, nước mắm, dấm, gia vị, xà 
phòng, chất tẩy rửa, dầu gội đầu, đồ hộp, nước uống tinh khiết đóng chai, bia, nước ngọt, 
thuốc lá, kem đánh răng, bản chải, mì ăn liền, sữa bột, sữa, sữa chua, đồ uống có cồn và 
đồ uống không có cồn, giấy ăn, giấy vệ sinh, bột mỳ, ngũ cốc đã chế biển dùng để ăn liền, 
miến, bánh đa, bún khô, văn phòng phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-22813 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị  (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, chế phẩm hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 

 
 
 

(210) 4-2011-22814 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.1; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nga  (VN) 
194 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, chế phẩm hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 
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(210) 4-2011-22817 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương     (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-22821 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
công nghiệp á Long  (VN) 
Tầng 2, số nhà B7 tổ 59, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại, máy tính, màn hình, thiết bị báo động, thiết bị báo trộm. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị công nghiệp (máy điều khiển tự động, tay máy 
công nghiệp, tủ điện điều khiển, máy tính công nghiệp, tủ điều khiển khởi động động cơ, 
phần mềm công nghiệp), thiết bị viễn thông.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-22832 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Phạm Văn Nghiên   (VN) 
332 Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị chuyên dùng cho cung cấp nước như; vòi nước, vòi la va bo xi-

phông; khóa nước, vòi hoa sen, dây cấp nước (là dây kết nối giữa khóa nước và nguồn 
nước). Tất cả dùng cho thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2011-22833 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, ghi 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển công nghệ - dịch vụ 
Việt Nam (Viet Nam Service - 
Technology Development 
And Investment Company 
Limited)  (VN) 
Thôn An Bình, xã Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; lập bản khai thuế.  
 

Nhóm 36: Phân tích tài chính, tư vấn tài chính.  
 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-22843 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ khách sạn Tân Hoàng 
Minh  (VN) 
96 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch kết hợp với chơi gôn; dịch vụ lưu giữ hàng 

hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo vệ; dịch vụ trông giữ xe ôtô, xe 
máy và xe đạp.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi; giải trí cụ thể là bi-a, trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước, trò 
chơi trên cạn, bơi lội, chơi gôn; cung cấp thiết bị phục vị chơi gôn; dịch vụ câu lạc bộ 
chơi gôn; cho thuê hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim; công viên vui chơi 
giải trí, công viên nước và dịch vụ vui chơi giải trí trong khu du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát, dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resot); cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  
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(210) 4-2011-22844 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ khách sạn Tân Hoàng 
Minh  (VN) 
96 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo phi thương mại; cho thuê biển quảng cáo; tổ chức hội 

chợ, triển lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương mại.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà 
căn hộ, văn phòng và khu mua sắm; thẩm định bất động sản; cho thuê bất động sản; văn 
phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở; đầu tư vốn.  

 
Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; khai thác mỏ; dịch vụ xây 
dựng dân dụng; xây dựng các công trình công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch kết hợp với chơi gôn; dịch vụ lưu giữ hàng 
hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo vệ; dịch vụ trông giữ xe ôtô, xe 
máy và xe đạp.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi; giải trí cụ thể là bi-a, trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước, trò 
chơi trên cạn, bơi lội, chơi gôn; cung cấp thiết bị phục vị chơi gôn; dịch vụ câu lạc bộ 
chơi gôn; cho thuê hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim; công viên vui chơi 
giải trí, công viên nước và dịch vụ vui chơi giải trí trong khu du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát, dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resot); cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ phục hồi sức khỏe (spa); mát-xa làm đẹp; chăm sóc da 
mặt; vật lý trị liệu; làm tóc; trang điểm; tắm hơi, tắm nắng, xoa bóp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  

 
 

(210) 4-2011-22851 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15; 5.3.20 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại.   
 

Nhóm 11: Thiết bị chạy bằng điện, cụ thể là máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy 
pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-22868 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.6; A5.5.20; 25.1.25; 5.7.21; 
A8.1.24; A8.1.23 

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, hồng, trắng, đen, nâu, 
ghi, xanh lá cây 

(731) Nguyễn Danh Bình   (VN) 
Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-22872 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Nghệ Và 
Truyền Thông Thông Minh  
(VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thông 
máy vi tính. 

 
Nhóm 28: Dịch vụ truyền thông, tuyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
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khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2011-22873 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.1.24; 24.5.7; A19.1.12; 16.1.1 
(591) Xanh da trời, cam nâu, vàng, trắng, xám 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
truyền thông Thông Minh  
(VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thông 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, tuyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính.   

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2011-22889 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ENVIRONMENTAL 

DECONTAMINATION (HK) LIMITED  
(HK) 
Flat/Rm 2205 Universal Trade Centre, 3-
5A Arbuthnot Rd, Central Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị xử lý nguyên vật liệu bị ô nhiễm; máy móc và thiết bị để 
khử ô nhiễm đất. 

 
 
(210) 

 
4-2011-22892 

 
(220) 

 
28.10.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 26.1.2; 1.15.15; A5.3.15; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
thương mại xuất nhập khẩu 
Khải Khuê  (VN) 
255/85A Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa tay. 

 
 

(210) 4-2011-22899 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.7.24; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thuỷ sản Thiên 

HÀ  (VN) 
Lô B21, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thức ăn cho người được làm từ: cá, tôm, bạch tuộc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa: thực phẩm, nông sản, lâm sản nguyên liệu, 
động vật sống, hạt giống, môi giới, đấu giá cho mục đích thương mại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế biến thủy sản, bảo quản thủy sản.  

 
Nhóm 41: Nuôi trồng thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-22902 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; 24.15.21; A5.5.20 
(731) ALAN BUDI KUSUMO WIRATAMA  

(ID) 
Ruko Gading Kirana Barat Ix, Blok D6 
No. 48, Jakarta Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (trang phục); quần áo may sẵn cho đàn ông, 
phụ nữ, trẻ em; quần áo cho tín đồ hồi giáo; trang phục mặc để cầu nguyện; áo sơ mi; áo 
vét; bộ quần áo, áo choàng ngoài; áo lót mặc trong áo sơ mi; áo phông ngắn tay; quần đùi; 
quần dài; quần bơi; quần áo bơi; áo lót phụ nữ; quần áo lót cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; 
đế giày; khăn rằn (khăn quàng cổ); quần áo thể dục; quần áo cho người đi xe đạp; gang 
tay (trang phục); giày tập thể dục; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu; mũ trùm 
đầu (trang phục); quần ống bó, miếng đệm gót dùng cho giày ống và giày; gang tay hở 
ngón, áo khoác ngoài; áo may ô; quần lót; quần áo lót chống mồ hôi; bộ quần áo cho 
người lướt ván; cổ tay áo (trang phục); quần áo bó; áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo 
mặc ở bãi biển; bộ quần áo tắm; giày để chơi đá bóng; giày đá bóng.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; quả bóng để chơi; dụng cụ tập luyện (dây chun kéo); đồ 
trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); vật dụng thể thao như vợt cho cầu 
lông và ten-nít; dây căng vợt; quả cầu lông; bóng ten-nít; băng bọc cán vợt; băng bọc cán 
vợt có khả năng thấm mồ hôi; bàn chơi bóng đá trong nhà; vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng 
cụ thể thao); lưới cho thể thao; đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục thể thao); dây 
cước để làm vợt; quả tạ tập thể dục; vật dụng bảo vệ khuỷu tay (dụng cụ thể thao); lưới 
quần vợt; vật dụng bảo vệ ống chân (dụng cụ thể thao); bàn để chơi bóng bàn; túi được 
thiết kế đặc biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; bóng cho trò chơi; bóng nhỏ 
cho trò chơi; găng tay bắt bóng cho người chơi bóng chày (phụ kiện cho trò chơi); xe đạp 
đặt cố định để luyện tập thể dục; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; gang tay đấm bốc; tấm chắn 
ngụy trang (dụng cụ thể thao); gậy đánh gôn; chân nhái để bơi; gang tay dùng cho trò 
chơi; thiết bị tập thể dục; giày trượt pa tanh; vật chống dùng cho các vận động viên (dụng 
cụ thể thao); máy để tập luyện thể dục; thiết bị phục hồi cơ thể (dụng cụ thể thao), lưỡi 
gắn vào giày trượt băng; thiết bị ném bóng ten-nít; ván lướt sóng; thuyền lướt sóng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-22908 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Lavenue  (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Mayflower, 12 Lê Thánh 
Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới và cho thuê bất động sản; tư vấn quản lý bất 

động sản. 
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(210) 4-2011-22925 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.4.6; 26.1.1; 24.15.1; 25.7.25; 
1.15.23 

(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, xanh da 
trời nhạt, xanh lá cây, vàng, cam, đỏ đun, 
đen, trắng 

(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, the 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  

 
 
 

(210) 4-2011-22936 (220) 28.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.9; A26.4.6; 25.3.1 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Vật 

Liệu Xây Dựng   (VN) 
15 Hồng Bàng, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 02: Dầu chống rỉ và dầu dùng để bảo vệ gỗ; thuốc mâu, chất kết dính dùng cho sơn 

màu; chất chống gỉ; vecni; sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu và dầu dùng để bảo vệ gỗ, thuốc màu; vecni, sơn diệt khuẩn, chất 
kết dính dùng cho sơn màu, chất màu để sơn lót, chất bảo quản gỗ, sơn, mua bán vật liệu 
xây dựng, cửa, kính, ổ khóa, gạch. 

 
 
 

(210) 4-2011-22945 (220) 31.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.12 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, đen 

(540) 

 
(731) Phạm Thị Thanh My  (VN) 

773 Quang Trung, phường Nghĩa Chánh, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), bánh, kẹo.  
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(210) 4-2011-22969 (220) 31.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.1.1; 4.5.3 
(591) Đen, vàng, trắng, xanh dương, xanh lá 

cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch cộng 
đồng KOTAM   (VN) 
Lầu 2, số 54, tổ dân phố 2, phường Tân 
Hoà, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 05: Nhung nai dùng để ăn, ngâm rượu, làm thuốc.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; mật ong; sữa ong chúa; phấn hoa; kem ăn lạnh.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước đóng chai tinh khiết; nước ngọt các loại; nước ép hoa 
quả.  

 
Nhóm 33: Rượu các loại (trừ rượu thuốc).  

 
Nhóm 35: Mua bán rượu các loại, quà lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ: áo, vải dệt thổ 
cẩm, đồ chơi trẻ em, sắt thép, thiết bị máy móc chế biến cà phê.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình: dân dụng, nhà xưởng, cầu cống, đường, thuỷ lợi, 
thuỷ điện; sửa chửa, lắp đặt các hệ thống điện, nước, dây chuyền thiết bị máy móc.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận tải người, hàng hoá.  

 
Nhóm 41: Dạy nghề; tổ chức các hoạt động thể thao, các sự kiện văn hoá; vũ trường; 
karaoke; bi-a.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống (do nhà hàng thực hiện), giải khát (do 
nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-22983 (220) 31.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.3; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ gạch 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 
vấn doanh nghiệp VNS  (VN) 
Tầng 8 - tòa nhà VCCI- số 9 phố Đào 
Duy Anh, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ và đầu máy. 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ trắc địa. 
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Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Tài chính; dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị phục vụ hoạt động xây dựng; 
lắp đặt thiết bị trong hoạt động xây dựng như thang máy, hệ thống điện, cấp thoát nước. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ trắc địa.  

 
 

(210) 4-2011-23011 (220) 31.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động 

để gửi và nhận các cuộc gọi, bản fax, thư điện tử và các dữ liệu kỹ thuật số khác; máy vi 
tính xách tay, máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số, máy sắp xếp điện tử để theo dõi các 
buổi hẹn, sồ tay điện tử; bộ chuyền tải dữ liệu từ tính; phần mềm máy vi tính; phần mềm 
viễn thông không dây kỹ thuật số, phần mềm máy vi tính để tạo lập, biên soạn và truyền 
tải thông tin dạng văn bản và đồ họa qua mạng máy tính toàn cầu, thiết bị không dây, 
điện thoại và các thiết bị viễn thông khác điện thoại IP; chương trình máy vi tính có thể 
tải xuống được sử dụng trong viễn thông cụ thể là phần mềm viễn thông cung cấp cho 
từng cá nhân và nhiều người sử dụng tiếp cận đến mạng máy vi tính toàn cầu; thiết bị viễn 
thông di động; thiết bị mạng viễn thông; phần mềm tải xuống được trong lĩnh vực mạng 
xã hội; phần mềm tải xuống được thông qua mạng internet và thiết bị không dây; phần 
mềm để chuyển đổi, tiếp cận, tổ chức và điều hành việc quản lý văn bản, tin nhắn nhanh, 
nhật ký cá nhân trực tuyến, văn bản, kết nối web và hình ảnh thông qua mạng internet và 
mạng truyền thông khác.  

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ truyền dẫn tin nhắn thông điệp, dữ liệu và thông tin qua 
mạng máy tính toàn cầu và mạng truyền thông khác; dịch vụ viễn thông cho việc truyền 
dẫn điện tử và tìm kiếm dữ liệu, âm thanh, video, ảnh, tin nhắn và hình ảnh; liên lạc bằng 
thiết bị đầu cuối máy tinh và băng hệ thống thư điện tử, cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ truyền thông cho hội nghị từ xa; cung cấp cho người sử dụng truy cập vào và 
kết nối với cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến có chứa thông tin cá nhân và với mạng 
internet; dịch vụ tin nhắn thông điệp điện tử, cung cấp đường truyền trực tuyến và viễn 
thông cho hội thoại giữa những người sử dụng máy vi tính, thiết bị cầm tay và di động và 
các thiết bị truyền thông khác; cung cấp mạng viễn thông không dây qua mạng truyền 
thông điện tử; quản lý kỹ thuật số không dây; cung cấp đường truyền tới các trang web 
âm nhạc số trên internet. 
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(210) 4-2011-23027 (220) 31.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CITIGROUP INC.   (US) 

399 Park Avenue, New York, New York 
10043, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Nghiên cứu tài chính; phân tích và tư vấn tài chính; thông tin tài chính; và cung 

cấp dịch vụ thương mại điên tử, cụ thể là nền tảng giao dịch để đặt và thực hiện lệnh mua 
và bán chứng khoán, hợp đồng thương lai mua hoặc bán hàng hóa (futures) (dịch vụ tài 
chính), hợp đồng quyền chọn mua hoặc bán một hạng mục hàng hóa (options) (dịch vụ tài 
chính), ngoại hối và các sản phẩm tài chính khác.  

 
 

(210) 4-2011-23028 (220) 31.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.21; 24.15.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) CITIGROUP INC.    (US) 

399 Park Avenue, New York, New York 
10043, United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Nghiên cứu tài chính; phân tích và tư vấn tài chính; thông tin tài chính; và cung 

cấp dịch vụ thương mại điên tử, cụ thể là nền tảng giao dịch để đặt và thực hiện lệnh mua 
và bán chứng khoán, hợp đồng thương lai mua hoặc bán hàng hóa (futures) (dịch vụ tài 
chính), hợp đồng quyền chọn mua hoặc bán một hạng mục hàng hóa (options) (dịch vụ tài 
chính), ngoại hối và các sản phẩm tài chính khác.  

 
 

(210) 4-2011-23040 (220) 31.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Long  

(VN) 
Tổ 3, khu phố 1, thị trấn An Thới, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước mắm.  
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(210) 4-2011-23045 (220) 30.10.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 25.1.25; 25.1.9; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, nâu đen, xanh rêu, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm Tân Hoàng Gia  
(VN) 
Cụm công nghiệp La Phù, xã La Phù, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh xốp; bánh ngọt; kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-23067 (220) 01.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại VIKOSAN  (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối.   
 

Nhóm 24: Chăn ga trải giường, vỏ gối, vỏ chăn, vỏ đệm. 
 

Nhóm 26: Khoá kéo: móc và khoá móc, khoá có thể điều chỉnh được khuy: nút bấm, nút 
rời, cái khoá, cái khoá dùng cho dây đeo quần, cài móc gài (để gài 2 bên méo áo, mép 
đệm chăn, ga, gối) lỗ xâu dây cho quần áo, đệm, chăn, ga, gối, lỗ xâu dây cho giầy cái 
điểm chỉnh, móc lớp khuyên, nút chận băng vảy dây, ruy băng, ruy băng đàn hồi, dây 
hoặc vải, dây làm bằng vải dai, miếng lót dải dùng cho đệm, chăn, ga, gối.  

 
 

(210) 4-2011-23068 (220) 01.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại VIKOSAN  (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối.   
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ chăn, vỏ đệm.  
 

Nhóm 26: Khoá kéo: móc và khoá móc, khoá có thể điều chỉnh được khuy: nút bấm, nút 
rời, cái khoá, cái khoá dùng cho dây đeo quần, cài móc gài (để gài 2 bên méo áo, mép 
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đệm chăn, ga, gối) lỗ xâu dây cho quần áo, đệm, chăn, ga, gối, lỗ xâu dây cho giầy cái 
điểm chỉnh, móc lớp khuyên, nút chận băng vảy dây, ruy băng, ruy băng đàn hồi, dây 
hoặc vải, dây làm bằng vải dai, miếng lót dải dùng cho đệm, chăn, ga, gối.  

 
 

(210) 4-2011-23069 (220) 01.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại VIKOSAN  (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối.   
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ chăn, vỏ đệm.  
 

Nhóm 26: Khoá kéo: móc và khoá móc, khoá có thể điều chỉnh được khuy: nút bấm, nút 
rời, cái khoá, cái khoá dùng cho dây đeo quần, cài móc gài (để gài 2 bên méo áo, mép 
đệm chăn, ga, gối) lỗ xâu dây cho quần áo, đệm, chăn, ga, gối, lỗ xâu dây cho giầy cái 
điểm chỉnh, móc lớp khuyên, nút chận băng vảy dây, ruy băng, ruy băng đàn hồi, dây 
hoặc vải, dây làm bằng vải dai, miếng lót dải dùng cho đệm, chăn, ga, gối.  

 
 

(210) 4-2011-23070 (220) 01.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại VIKOSAN (VN)  (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Khoá kéo: móc và khoá móc, khoá có thể điều chỉnh được khuy: nút bấm, nút 

rời, cái khoá, cái khoá dùng cho dây đeo quần, cài móc gài (để gài 2 bên méo áo, mép 
đệm chăn, ga, gối) lỗ xâu dây cho quần áo, đệm, chăn, ga, gối, lỗ xâu dây cho giầy cái 
điểm chỉnh, móc lớp khuyên, nút chận băng vảy dây, ruy băng, ruy băng đàn hồi, dây 
hoặc vải, dây làm bằng vải dai, miếng lót dải dùng cho đệm, chăn, ga, gối.  

 
 

(210) 4-2011-23074 (220) 01.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 1549478 27.10.2011 CA 

  
(731) EVL INC.  (CA) 

1686 Des Laurentides Blvd, Laval, 
Quebec, Canada H7M 2P4  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Chất kích thích sinh học phân bón vô cơ.  
 
 

(210) 4-2011-23143 (220) 01.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A15.9.11; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chiến - Hạnh  
(VN) 
Số nhà 3, tổ 7, Phúc Tân, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính xách tay, điện thoại di động và máy tính bảng, ô tô, xe máy 

và các thiết bị phụ tùng, máy móc, vật tư, linh kiện, phụ tùng trong lĩnh vực xây dựng, san 
lấp mặt bằng, thiết bị trong lĩnh vực môi trường công nghiệp, trang thiết bị y tế; đại lý 
kinh doanh (mua bán) thiết bị bưu chính viễn thông. 

 
 

(210) 4-2011-23144 (220) 01.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SNOWYCOLD PTY LIMITED   (AU) 

1 Olympic Circuit, Southport, 
Queensland, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè; bánh ngọt; bánh 

nhân thịt; bánh nướng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2011-23145 (220) 01.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) DONUT KING FRANCHISE PTY LTD  

(AU) 
1 Olympic Circuit, Southport, 
Queensland, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè; bánh ngọt; kem ăn 

(kem lạnh); bánh nướng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2011-23146 (220) 01.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COPIA INTERACTIVE, LLC   (US) 

105 Madison Avenue, New York, NY 
10016, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm đọc sách điện tử tải xuống được; thiết bị phần cứng đọc sách điện 

tử; phần mềm máy tính để ghi, truyền, xử lý và tái tạo văn bản, hình ảnh và video; thiết bị 
điện tử cầm tay và di động để nhận văn bản, hình ảnh, video và âm thanh thông qua 
phương tiện truyền thông không dây, để truy cập lnternet thông qua phương tiện truyền 
thông không dây, và để tái tạo văn bản, hình ảnh, video và âm thanh; thiết bị điện tử cầm 
tay và di động để hiển thị các xuất bản phẩm điện tử như sách, tạp chí, báo, tạp chí định 
kỳ, video và các màn trình diễn đa phương tiện; thiết bị truyền thông không dây để truyền 
và tái tạo văn bản, hình ảnh, video và âm thanh; phần cứng và phần mềm máy tính để ghi, 
truyền, xử lý và tái tạo văn bản, hình ảnh, video và âm thanh ở nhóm 9.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra một cộng đồng trực tuyến để người dùng đã 
đăng ký có thể tham gia mạng xã hội; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra một cộng đồng 
trực tuyến để người dùng đã đăng ký có thể tham gia thảo luận về văn học và các vấn đề 
học thuật; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra một cộng đồng trực tuyến để người dùng đã 
đăng ký có thể tham gia thảo luận, chia sẻ và giới thiệu thông tin, tiếp nhận phản hồi từ 
những người dùng khác, xây dựng cộng đồng ảo, tham gia các nhóm học thuật, và tham 
gia vào mạng xã hội; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra một cộng đồng trực tuyến để người 
dùng đã đăng ký có thể tham gia thảo luận, chia sẻ và giới thiệu thông tin, tiếp nhận phản 
hồi từ người dùng khác tạo dựng cộng đồng ảo, tham gia các nhóm học thuật và tham gia 
vào mạng xã hội về các vấn đề truyền thông xã hội và các chủ đề về sách, văn học, hình 
ảnh, các màn trình diễn đa phương tiện và các vấn đề học thuật ở nhóm 42. 

 
 

(210) 4-2011-23166 (220) 02.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.14 
(731) PRETTON GREEN TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (TW) 
2F., No.37, 35Th Road, Taichung 
Industrial Park, Taichung City, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe ô tô điện; xe máy chạy điện, động cơ điện cho xe ô tô; thuyền máy; 

xuồng máy; tàu cao tốc; du thuyền; xuồng du lịch; thuyền buồm; thuyền máy lướt sóng; 
thuyền cao tốc cá nhân; xuồng máy lướt sóng; chân vịt cho tàu thuyền; bánh quay không 
tải cho tàu thuyền; chân vịt cho động cơ dẫn động đặt phía ngoài và phía đuôi tàu thuyền; 
trục dẫn động cho tàu thuyền; giá đỡ bánh lái của tàu thuyền (bộ phận gắn liền với bánh 
lái tàu thuyền); xe đạp gắn động cơ và không gắn động cơ dùng cho vận chuyển cá nhân.  
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(210) 4-2011-23177 (220) 02.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch 
TRAVELOGY Việt Nam  (VN) 
155 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
 

(210) 4-2011-23183 (220) 02.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NEW WORLD HOTEL 

MANAGEMENT (BVI) LIMITED  
(HK) 
36th Floor, New World Tower 1, 18 
Queen's Road Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán rượu cốc-tai; dịch vụ cung cấp tiện 

nghi để tổ chức các buổi tiệc lớn. 
 
 

(210) 4-2011-23184 (220) 02.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 6.1.2; A6.1.4 
(591) Đen, xanh, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Việt á  (VN) 
183/67 KP4, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị hàn điện, thiết bị hàn hồ quang điện, mỏ hàn điện. 

 
 

(210) 4-2011-23186 (220) 02.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NISSHIN SEIFUN GROUP INC.   (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất làm tăng chất lượng bánh mì (hoá chất); chất phụ gia hóa học làm tăng 

hiệu quả khi làm bánh mì; chất phụ gia để giữ hình dáng cho bánh mì; hóa chất làm chậm 
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quá trình phân hủy; hóa chất co-en-zim Q10 có khả năng hòa tan vào nước dưới dạng bột 
sử dụng trong sản xuất thực phẩm ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng , thực phẩm, đồ 
uống không có cồn và đồ uống có cồn; hóa chất bảo quản thực phẩm và có tác dụng tăng 
độ dai/dẻo và lên màu của thực phẩm (chất phụ gia thực phẩm được sử dụng để làm mì sợi 
Trung Quốc hoặc lớp bọc cho viên sủi cảo (thực phẩm)); chế phẩm hóa học để bảo quản 
thực phẩm; chất làm tăng chất lượng mì sợi (hoá chất).  

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích y tế; tác nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm hóa dược; 
chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 29: Nho khô; món tem-pu-ra hải sản của Nhật Bản (đồ hải sản được rán kỹ); món 
tem-pu-ra rau của Nhật Bản (rau được xào kỹ); chiết xuất của thịt; thạch (nước quả nấu 
đông) dùng cho thực phẩm; mứt quả (dạng ướt); mứt quả ướt loãng nghiền nhỏ; sữa; canh 
thịt cô đặc; súp; món cà ri được chế biến với thành phần chính từ thịt động vật hoặc rau; 
sữa bột không kem; bột trứng (trứng đã chế biến thành bột); trứng đã chế biến; món gờ-
ra-tin được chế biến với thành phần chính từ thịt động vật hoặc rau; các sản phẩm sữa; 
chất béo và dầu ăn; đậu đã lên men; đậu phụ đã chế biến; đậu phụ đã làm đông đặc và sấy 
khô; thạch (nước quả nấu đông) làm từ rễ cây lưỡi quỷ; sữa đậu nành (không phải đồ 
uống); thịt đã chế biến; thực phẩm làm từ cá và/hoặc động vật có vỏ; thực phẩm làm từ cá; 
thực phẩm làm từ động vật có vỏ; rau và trái cây được bảo quản, sấy khô và nấu chín; rau 
và trái cây được chế biến và đông lạnh; nước quả nấu đông; chất đạm dùng cho người; 
thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cụ thể là thực phẩm ăn kiêng có thành phần chính là thịt, 
trái cây và/hoặc sữa không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng  cho 
thực phẩm với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau ở dạng lỏng hoặc dạng bột 
không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là 
thịt động vật hoặc rau và thành phần phụ là co-en-zim Q10 không dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau và 
thành phần phụ là canxi từ sữa và/hoặc cá không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng  với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau và thành phần phụ là vi-
ta-min từ trái cây và/hoặc rau không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đông lạnh đã chế 
biến với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau; thực phẩm đã chế biến với thành phần 
chính là thịt động vật hoặc rau; bột rau (rau đã chế biến thành bột). 

 
Nhóm 30: Bột mì dùng cho thực phẩm; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh rán; hỗn hợp 
bột trộn sẵn để làm bánh kếp; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh mì; hỗn hợp bột trộn sẵn 
để làm bánh ngọt; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh trứng sữa; hỗn hợp bột hạnh nhân 
trộn sẵn để làm thạch (nước quả nấu đông); hỗn hợp bột trộn sẵn để làm kem sô-cô-la; 
hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh ăn liền; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh kẹo ăn liền; 
bột nở; hỗn hợp bột mì nhão (thực phẩm đã chế biến dưới dạng hỗn hợp nhão được sử 
dụng để phết lên bánh mì hoặc để kẹp bánh mì được tạo ra bằng cách thêm trứng, chất 
béo và bột mì hoặc bột ca cao); bánh cuộn được phủ sô-cô-la hoặc ca-ra-men (sô-cô-la 
hoặc ca-ra-men để cho vào nhào bột bánh mì); hỗn hợp ngũ cốc đã chế biến (hỗn hợp của 
mười loại ngũ cốc); thực phẩm ngũ cốc nguyên chất (hỗn hợp ngũ cốc nguyên chất); chiết 
xuất từ men bia (phụ gia thực phẩm hoặc hương liệu được làm từ nấm men); mì sợi; mì 
spaghetti; mì ống; mì so-ba (mì của Nhật Bản làm từ kiều mạch); mì u-đôn (mì sợi to làm 
từ lúa mì); mì Nhật Bản sấy khô; nước sốt cho mì sợi; nước xốt cho mì Nhật Bản; mì sợi 
đông lạnh đã chế biến; mì sợi đã chế biến để nấu bằng lò vi sóng; bánh Takoyaki (bánh 
dạng viên tròn được rán kỹ làm từ hỗn hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc); bánh 
Okonomiyaki (bánh mặn làm từ bắp cải thái nhỏ và thịt hoặc hải sản); bột để làm món 
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tem-pu-ra (hỗn hợp bột trộn để làm món tem-pu-ra); bột để làm món Karaage (món gà 
rán kiểu Nhật) (gồm hỗn hợp những mẩu vụn bánh mì hoặc bánh quy giòn và bột mì để 
làm món Karaage) (món gà rán kiểu Nhật); bánh kếp (bao gồm cả bánh kếp đông lạnh); 
bột để làm món bánh Okonomiyaki (hỗn hợp bột mì để làm món bánh Okonomiyaki - 
bánh mặn làm từ bắp cải thái nhỏ và thịt hoặc hải sản); bột để làm món bánh Takoyaki 
(hỗn hợp bột mì để làm món bánh Takoyaki - bánh dạng viên tròn được rán kỹ làm từ hỗn 
hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc); mẩu bánh mì; thực phẩm đông lạnh đã chế biến 
với thành phần chính là ngũ cốc; bánh Takoyaki (bánh dạng viên tròn được rán kỹ làm từ 
hỗn hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc) đông lạnh; nem cuốn đông lạnh; thực phẩm đã 
chế biến với thành phần chính là ngũ cốc; món gờ-ra-tin đã chế biến với thành phần chính 
là ngũ cốc; món cà ri đã chế biến với thành phần chính là ngũ cốc; cà ri (gia vị), bánh bao 
(bột nhão được viên thành hình tròn); bột làm cà ri; đường; muối để bảo quản thực phẩm; 
muối nấu ăn; tương mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); mật đường cho thực phẩm; mật ong; 
bột sắn; bột cọ sa-gu, chất thay thế cà phê (cà phê nhân tạo); bột nhão (bột nhão làm 
bánh); bánh quy giòn; bánh quy; bánh kẹo kiểu phương Tây; bánh nướng; bánh quy dẹt; 
bánh kẹo đông lạnh; kem lạnh; kem hoa quả để lạnh; tinh bột dùng cho thực phẩm; kẹo 
(đồ ngọt); đồ gia vị; gia vị cho thực phẩm; xì dầu; gạo; cám dùng cho người; gluten dùng 
cho thực phẩm; ngũ cốc đã chế biến; bánh mì; bột nhào hạnh nhân; men bia; bột men bia; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc ở dạng lỏng hoặc dạng 
bột không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính 
là ngũ cốc và thành phần phụ là co-en-zim Q10 không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
bổ sung dinh dưỡng  với thành phân chính là mầm lúa mì và/hoặc cám lúa mì không dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc và 
thành phần phụ là canxi từ sữa và/hoặc cá không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc và thành phần phụ là vitamin từ trái cây 
và/hoặc rau không dùng cho mục đích y tế; phụ gia cho mì gồm hương liệu (trừ tinh dầu), 
nước xốt (gia vị) và gia vị; men làm bánh (bột nở); chiết suất từ mạch nha dùng cho thực 
phẩm; xốt ma-don-ne; bột chè xanh (chè xanh đã chế biến thành bột). 
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(511)   Nhóm 01: Chất làm tăng chất lượng bánh mì (hoá chất); chất phụ gia hóa học làm tăng 

hiệu quả khi làm bánh mì; chất phụ gia để giữ hình dáng cho bánh mì; hóa chất làm chậm 
quá trình phân hủy; hóa chất co-en-zim Q10 có khả năng hòa tan vào nước dưới dạng bột 
sử dụng trong sản xuất thực phẩm ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng , thực phẩm, đồ 
uống không có cồn và đồ uống có cồn; hóa chất bảo quản thực phẩm và có tác dụng tăng 
độ dai/dẻo và lên màu của thực phẩm (chất phụ gia thực phẩm được sử dụng để làm mì sợi 
Trung Quốc hoặc lớp bọc cho viên sủi cảo (thực phẩm)); chế phẩm hóa học để bảo quản 
thực phẩm; chất làm tăng chất lượng mì sợi (hoá chất).  
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Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích y tế; tác nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm hóa dược; 
chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Nho khô; món tem-pu-ra hải sản của Nhật Bản (đồ hải sản được rán kỹ); món 
tem-pu-ra rau của Nhật Bản (rau được xào kỹ); chiết xuất của thịt; thạch (nước quả nấu 
đông) dùng cho thực phẩm; mứt quả (dạng ướt); mứt quả ướt loãng nghiền nhỏ; sữa; canh 
thịt cô đặc; súp; món cà ri được chế biến với thành phần chính từ thịt động vật hoặc rau; 
sữa bột không kem; bột trứng (trứng đã chế biến thành bột); trứng đã chế biến; món gờ-
ra-tin được chế biến với thành phần chính từ thịt động vật hoặc rau; các sản phẩm sữa; 
chất béo và dầu ăn; đậu đã lên men; đậu phụ đã chế biến; đậu phụ đã làm đông đặc và sấy 
khô; thạch (nước quả nấu đông) làm từ rễ cây lưỡi quỷ; sữa đậu nành (không phải đồ 
uống); thịt đã chế biến; thực phẩm làm từ cá và/hoặc động vật có vỏ; thực phẩm làm từ cá; 
thực phẩm làm từ động vật có vỏ; rau và trái cây được bảo quản, sấy khô và nấu chín; rau 
và trái cây được chế biến và đông lạnh; nước quả nấu đông; chất đạm dùng cho người; 
thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cụ thể là thực phẩm ăn kiêng có thành phần chính là thịt, 
trái cây và/hoặc sữa không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng  cho 
thực phẩm với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau ở dạng lỏng hoặc dạng bột 
không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là 
thịt động vật hoặc rau và thành phần phụ là co-en-zim Q10 không dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau và 
thành phần phụ là canxi từ sữa và/hoặc cá không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng  với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau và thành phần phụ là vi-
ta-min từ trái cây và/hoặc rau không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đông lạnh đã chế 
biến với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau; thực phẩm đã chế biến với thành phần 
chính là thịt động vật hoặc rau; bột rau (rau đã chế biến thành bột).  

 
Nhóm 30: Bột mì dùng cho thực phẩm; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh rán; hỗn hợp 
bột trộn sẵn để làm bánh kếp; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh mì; hỗn hợp bột trộn sẵn 
để làm bánh ngọt; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh trứng sữa; hỗn hợp bột hạnh nhân 
trộn sẵn để làm thạch (nước quả nấu đông); hỗn hợp bột trộn sẵn để làm kem sô-cô-la; 
hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh ăn liền; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh kẹo ăn liền; 
bột nở; hỗn hợp bột mì nhão (thực phẩm đã chế biến dưới dạng hỗn hợp nhão được sử 
dụng để phết lên bánh mì hoặc để kẹp bánh mì được tạo ra bằng cách thêm trứng, chất 
béo và bột mì hoặc bột ca cao); bánh cuộn được phủ sô-cô-la hoặc ca-ra-men (sô-cô-la 
hoặc ca-ra-men để cho vào nhào bột bánh mì); hỗn hợp ngũ cốc đã chế biến (hỗn hợp của 
mười loại ngũ cốc); thực phẩm ngũ cốc nguyên chất (hỗn hợp ngũ cốc nguyên chất); chiết 
xuất từ men bia (phụ gia thực phẩm hoặc hương liệu được làm từ nấm men); mì sợi; mì 
spaghetti; mì ống; mì so-ba (mì của Nhật Bản làm từ kiều mạch); mì u-đôn (mì sợi to làm 
từ lúa mì); mì Nhật Bản sấy khô; nước sốt cho mì sợi; nước xốt cho mì Nhật Bản; mì sợi 
đông lạnh đã chế biến; mì sợi đã chế biến để nấu bằng lò vi sóng; bánh Takoyaki (bánh 
dạng viên tròn được rán kỹ làm từ hỗn hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc); bánh 
Okonomiyaki (bánh mặn làm từ bắp cải thái nhỏ và thịt hoặc hải sản); bột để làm món 
tem-pu-ra (hỗn hợp bột trộn để làm món tem-pu-ra); bột để làm món Karaage (món gà 
rán kiểu Nhật) (gồm hỗn hợp những mẩu vụn bánh mì hoặc bánh quy giòn và bột mì để 
làm món Karaage) (món gà rán kiểu Nhật); bánh kếp (bao gồm cả bánh kếp đông lạnh); 
bột để làm món bánh Okonomiyaki (hỗn hợp bột mì để làm món bánh Okonomiyaki - 
bánh mặn làm từ bắp cải thái nhỏ và thịt hoặc hải sản); bột để làm món bánh Takoyaki 
(hỗn hợp bột mì để làm món bánh Takoyaki - bánh dạng viên tròn được rán kỹ làm từ hỗn 
hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc); mẩu bánh mì; thực phẩm đông lạnh đã chế biến 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
724 

với thành phần chính là ngũ cốc; bánh Takoyaki (bánh dạng viên tròn được rán kỹ làm từ 
hỗn hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc) đông lạnh; nem cuốn đông lạnh; thực phẩm đã 
chế biến với thành phần chính là ngũ cốc; món gờ-ra-tin đã chế biến với thành phần chính 
là ngũ cốc; món cà ri đã chế biến với thành phần chính là ngũ cốc; cà ri (gia vị), bánh bao 
(bột nhão được viên thành hình tròn); bột làm cà ri; đường; muối để bảo quản thực phẩm; 
muối nấu ăn; tương mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); mật đường cho thực phẩm; mật ong; 
bột sắn; bột cọ sa-gu, chất thay thế cà phê (cà phê nhân tạo); bột nhão (bột nhão làm 
bánh); bánh quy giòn; bánh quy; bánh kẹo kiểu phương Tây; bánh nướng; bánh quy dẹt; 
bánh kẹo đông lạnh; kem lạnh; kem hoa quả để lạnh; tinh bột dùng cho thực phẩm; kẹo 
(đồ ngọt); đồ gia vị; gia vị cho thực phẩm; xì dầu; gạo; cám dùng cho người; gluten dùng 
cho thực phẩm; ngũ cốc đã chế biến; bánh mì; bột nhào hạnh nhân; men bia; bột men bia; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc ở dạng lỏng hoặc dạng 
bột không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính 
là ngũ cốc và thành phần phụ là co-en-zim Q10 không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
bổ sung dinh dưỡng  với thành phân chính là mầm lúa mì và/hoặc cám lúa mì không dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc và 
thành phần phụ là canxi từ sữa và/hoặc cá không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc và thành phần phụ là vitamin từ trái cây 
và/hoặc rau không dùng cho mục đích y tế; phụ gia cho mì gồm hương liệu (trừ tinh dầu), 
nước xốt (gia vị) và gia vị; men làm bánh (bột nở); chiết suất từ mạch nha dùng cho thực 
phẩm; xốt ma-don-ne; bột chè xanh (chè xanh đã chế biến thành bột). 
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(511)   Nhóm 01: Chất làm tăng chất lượng bánh mì (hoá chất); chất phụ gia hóa học làm tăng 

hiệu quả khi làm bánh mì; chất phụ gia để giữ hình dáng cho bánh mì; hóa chất làm chậm 
quá trình phân hủy; hóa chất co-en-zim Q10 có khả năng hòa tan vào nước dưới dạng bột 
sử dụng trong sản xuất thực phẩm ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng , thực phẩm, đồ 
uống không có cồn và đồ uống có cồn; hóa chất bảo quản thực phẩm và có tác dụng tăng 
độ dai/dẻo và lên màu của thực phẩm (chất phụ gia thực phẩm được sử dụng để làm mì sợi 
Trung Quốc hoặc lớp bọc cho viên sủi cảo (thực phẩm)); chế phẩm hóa học để bảo quản 
thực phẩm; chất làm tăng chất lượng mì sợi (hoá chất).   

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích y tế; tác nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm hóa dược; 
chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Nho khô; món tem-pu-ra hải sản của Nhật Bản (đồ hải sản được rán kỹ); món 
tem-pu-ra rau của Nhật Bản (rau được xào kỹ); chiết xuất của thịt; thạch (nước quả nấu 
đông) dùng cho thực phẩm; mứt quả (dạng ướt); mứt quả ướt loãng nghiền nhỏ; sữa; canh 
thịt cô đặc; súp; món cà ri được chế biến với thành phần chính từ thịt động vật hoặc rau; 
sữa bột không kem; bột trứng (trứng đã chế biến thành bột); trứng đã chế biến; món gờ-
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ra-tin được chế biến với thành phần chính từ thịt động vật hoặc rau; các sản phẩm sữa; 
chất béo và dầu ăn; đậu đã lên men; đậu phụ đã chế biến; đậu phụ đã làm đông đặc và sấy 
khô; thạch (nước quả nấu đông) làm từ rễ cây lưỡi quỷ; sữa đậu nành (không phải đồ 
uống); thịt đã chế biến; thực phẩm làm từ cá và/hoặc động vật có vỏ; thực phẩm làm từ cá; 
thực phẩm làm từ động vật có vỏ; rau và trái cây được bảo quản, sấy khô và nấu chín; rau 
và trái cây được chế biến và đông lạnh; nước quả nấu đông; chất đạm dùng cho người; 
thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cụ thể là thực phẩm ăn kiêng có thành phần chính là thịt, 
trái cây và/hoặc sữa không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng  cho 
thực phẩm với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau ở dạng lỏng hoặc dạng bột 
không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là 
thịt động vật hoặc rau và thành phần phụ là co-en-zim Q10 không dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau và 
thành phần phụ là canxi từ sữa và/hoặc cá không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng  với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau và thành phần phụ là vi-
ta-min từ trái cây và/hoặc rau không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đông lạnh đã chế 
biến với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau; thực phẩm đã chế biến với thành phần 
chính là thịt động vật hoặc rau; bột rau (rau đã chế biến thành bột). 

 
Nhóm 30: Bột mì dùng cho thực phẩm; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh rán; hỗn hợp 
bột trộn sẵn để làm bánh kếp; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh mì; hỗn hợp bột trộn sẵn 
để làm bánh ngọt; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh trứng sữa; hỗn hợp bột hạnh nhân 
trộn sẵn để làm thạch (nước quả nấu đông); hỗn hợp bột trộn sẵn để làm kem sô-cô-la; 
hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh ăn liền; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh kẹo ăn liền; 
bột nở; hỗn hợp bột mì nhão (thực phẩm đã chế biến dưới dạng hỗn hợp nhão được sử 
dụng để phết lên bánh mì hoặc để kẹp bánh mì được tạo ra bằng cách thêm trứng, chất 
béo và bột mì hoặc bột ca cao); bánh cuộn được phủ sô-cô-la hoặc ca-ra-men (sô-cô-la 
hoặc ca-ra-men để cho vào nhào bột bánh mì); hỗn hợp ngũ cốc đã chế biến (hỗn hợp của 
mười loại ngũ cốc); thực phẩm ngũ cốc nguyên chất (hỗn hợp ngũ cốc nguyên chất); chiết 
xuất từ men bia (phụ gia thực phẩm hoặc hương liệu được làm từ nấm men); mì sợi; mì 
spaghetti; mì ống; mì so-ba (mì của Nhật Bản làm từ kiều mạch); mì u-đôn (mì sợi to làm 
từ lúa mì); mì Nhật Bản sấy khô; nước sốt cho mì sợi; nước xốt cho mì Nhật Bản; mì sợi 
đông lạnh đã chế biến; mì sợi đã chế biến để nấu bằng lò vi sóng; bánh Takoyaki (bánh 
dạng viên tròn được rán kỹ làm từ hỗn hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc); bánh 
Okonomiyaki (bánh mặn làm từ bắp cải thái nhỏ và thịt hoặc hải sản); bột để làm món 
tem-pu-ra (hỗn hợp bột trộn để làm món tem-pu-ra); bột để làm món Karaage (món gà 
rán kiểu Nhật) (gồm hỗn hợp những mẩu vụn bánh mì hoặc bánh quy giòn và bột mì để 
làm món Karaage) (món gà rán kiểu Nhật); bánh kếp (bao gồm cả bánh kếp đông lạnh); 
bột để làm món bánh Okonomiyaki (hỗn hợp bột mì để làm món bánh Okonomiyaki - 
bánh mặn làm từ bắp cải thái nhỏ và thịt hoặc hải sản); bột để làm món bánh Takoyaki 
(hỗn hợp bột mì để làm món bánh Takoyaki - bánh dạng viên tròn được rán kỹ làm từ hỗn 
hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc); mẩu bánh mì; thực phẩm đông lạnh đã chế biến 
với thành phần chính là ngũ cốc; bánh Takoyaki (bánh dạng viên tròn được rán kỹ làm từ 
hỗn hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc) đông lạnh; nem cuốn đông lạnh; thực phẩm đã 
chế biến với thành phần chính là ngũ cốc; món gờ-ra-tin đã chế biến với thành phần chính 
là ngũ cốc; món cà ri đã chế biến với thành phần chính là ngũ cốc; cà ri (gia vị), bánh bao 
(bột nhão được viên thành hình tròn); bột làm cà ri; đường; muối để bảo quản thực phẩm; 
muối nấu ăn; tương mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); mật đường cho thực phẩm; mật ong; 
bột sắn; bột cọ sa-gu, chất thay thế cà phê (cà phê nhân tạo); bột nhão (bột nhão làm 
bánh); bánh quy giòn; bánh quy; bánh kẹo kiểu phương Tây; bánh nướng; bánh quy dẹt; 
bánh kẹo đông lạnh; kem lạnh; kem hoa quả để lạnh; tinh bột dùng cho thực phẩm; kẹo 
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(đồ ngọt); đồ gia vị; gia vị cho thực phẩm; xì dầu; gạo; cám dùng cho người; gluten dùng 
cho thực phẩm; ngũ cốc đã chế biến; bánh mì; bột nhào hạnh nhân; men bia; bột men bia; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc ở dạng lỏng hoặc dạng 
bột không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính 
là ngũ cốc và thành phần phụ là co-en-zim Q10 không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
bổ sung dinh dưỡng  với thành phân chính là mầm lúa mì và/hoặc cám lúa mì không dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc và 
thành phần phụ là canxi từ sữa và/hoặc cá không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc và thành phần phụ là vitamin từ trái cây 
và/hoặc rau không dùng cho mục đích y tế; phụ gia cho mì gồm hương liệu (trừ tinh dầu), 
nước xốt (gia vị) và gia vị; men làm bánh (bột nở); chiết suất từ mạch nha dùng cho thực 
phẩm; xốt ma-don-ne; bột chè xanh (chè xanh đã chế biến thành bột). 
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(511)   Nhóm 01: Chất làm tăng chất lượng bánh mì (hoá chất); chất phụ gia hóa học làm tăng 

hiệu quả khi làm bánh mì; chất phụ gia để giữ hình dáng cho bánh mì; hóa chất làm chậm 
quá trình phân hủy; hóa chất co-en-zim Q10 có khả năng hòa tan vào nước dưới dạng bột 
sử dụng trong sản xuất thực phẩm ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng , thực phẩm, đồ 
uống không có cồn và đồ uống có cồn; hóa chất bảo quản thực phẩm và có tác dụng tăng 
độ dai/dẻo và lên màu của thực phẩm (chất phụ gia thực phẩm được sử dụng để làm mì sợi 
Trung Quốc hoặc lớp bọc cho viên sủi cảo (thực phẩm)); chế phẩm hóa học để bảo quản 
thực phẩm; chất làm tăng chất lượng mì sợi (hoá chất). 

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích y tế; tác nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm hóa dược; 
chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 29: Nho khô; món tem-pu-ra hải sản của Nhật Bản (đồ hải sản được rán kỹ); món 
tem-pu-ra rau của Nhật Bản (rau được xào kỹ); chiết xuất của thịt; thạch (nước quả nấu 
đông) dùng cho thực phẩm; mứt quả (dạng ướt); mứt quả ướt loãng nghiền nhỏ; sữa; canh 
thịt cô đặc; súp; món cà ri được chế biến với thành phần chính từ thịt động vật hoặc rau; 
sữa bột không kem; bột trứng (trứng đã chế biến thành bột); trứng đã chế biến; món gờ-
ra-tin được chế biến với thành phần chính từ thịt động vật hoặc rau; các sản phẩm sữa; 
chất béo và dầu ăn; đậu đã lên men; đậu phụ đã chế biến; đậu phụ đã làm đông đặc và sấy 
khô; thạch (nước quả nấu đông) làm từ rễ cây lưỡi quỷ; sữa đậu nành (không phải đồ 
uống); thịt đã chế biến; thực phẩm làm từ cá và/hoặc động vật có vỏ; thực phẩm làm từ cá; 
thực phẩm làm từ động vật có vỏ; rau và trái cây được bảo quản, sấy khô và nấu chín; rau 
và trái cây được chế biến và đông lạnh; nước quả nấu đông; chất đạm dùng cho người; 
thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cụ thể là thực phẩm ăn kiêng có thành phần chính là thịt, 
trái cây và/hoặc sữa không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng  cho 
thực phẩm với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau ở dạng lỏng hoặc dạng bột 
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không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là 
thịt động vật hoặc rau và thành phần phụ là co-en-zim Q10 không dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau và 
thành phần phụ là canxi từ sữa và/hoặc cá không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng  với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau và thành phần phụ là vi-
ta-min từ trái cây và/hoặc rau không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đông lạnh đã chế 
biến với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau; thực phẩm đã chế biến với thành phần 
chính là thịt động vật hoặc rau; bột rau (rau đã chế biến thành bột). 

 
Nhóm 30: Bột mì dùng cho thực phẩm; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh rán; hỗn hợp 
bột trộn sẵn để làm bánh kếp; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh mì; hỗn hợp bột trộn sẵn 
để làm bánh ngọt; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh trứng sữa; hỗn hợp bột hạnh nhân 
trộn sẵn để làm thạch (nước quả nấu đông); hỗn hợp bột trộn sẵn để làm kem sô-cô-la; 
hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh ăn liền; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh kẹo ăn liền; 
bột nở; hỗn hợp bột mì nhão (thực phẩm đã chế biến dưới dạng hỗn hợp nhão được sử 
dụng để phết lên bánh mì hoặc để kẹp bánh mì được tạo ra bằng cách thêm trứng, chất 
béo và bột mì hoặc bột ca cao); bánh cuộn được phủ sô-cô-la hoặc ca-ra-men (sô-cô-la 
hoặc ca-ra-men để cho vào nhào bột bánh mì); hỗn hợp ngũ cốc đã chế biến (hỗn hợp của 
mười loại ngũ cốc); thực phẩm ngũ cốc nguyên chất (hỗn hợp ngũ cốc nguyên chất); chiết 
xuất từ men bia (phụ gia thực phẩm hoặc hương liệu được làm từ nấm men); mì sợi; mì 
spaghetti; mì ống; mì so-ba (mì của Nhật Bản làm từ kiều mạch); mì u-đôn (mì sợi to làm 
từ lúa mì); mì Nhật Bản sấy khô; nước sốt cho mì sợi; nước xốt cho mì Nhật Bản; mì sợi 
đông lạnh đã chế biến; mì sợi đã chế biến để nấu bằng lò vi sóng; bánh Takoyaki (bánh 
dạng viên tròn được rán kỹ làm từ hỗn hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc); bánh 
Okonomiyaki (bánh mặn làm từ bắp cải thái nhỏ và thịt hoặc hải sản); bột để làm món 
tem-pu-ra (hỗn hợp bột trộn để làm món tem-pu-ra); bột để làm món Karaage (món gà 
rán kiểu Nhật) (gồm hỗn hợp những mẩu vụn bánh mì hoặc bánh quy giòn và bột mì để 
làm món Karaage) (món gà rán kiểu Nhật); bánh kếp (bao gồm cả bánh kếp đông lạnh); 
bột để làm món bánh Okonomiyaki (hỗn hợp bột mì để làm món bánh Okonomiyaki - 
bánh mặn làm từ bắp cải thái nhỏ và thịt hoặc hải sản); bột để làm món bánh Takoyaki 
(hỗn hợp bột mì để làm món bánh Takoyaki - bánh dạng viên tròn được rán kỹ làm từ hỗn 
hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc); mẩu bánh mì; thực phẩm đông lạnh đã chế biến 
với thành phần chính là ngũ cốc; bánh Takoyaki (bánh dạng viên tròn được rán kỹ làm từ 
hỗn hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc) đông lạnh; nem cuốn đông lạnh; thực phẩm đã 
chế biến với thành phần chính là ngũ cốc; món gờ-ra-tin đã chế biến với thành phần chính 
là ngũ cốc; món cà ri đã chế biến với thành phần chính là ngũ cốc; cà ri (gia vị), bánh bao 
(bột nhão được viên thành hình tròn); bột làm cà ri; đường; muối để bảo quản thực phẩm; 
muối nấu ăn; tương mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); mật đường cho thực phẩm; mật ong; 
bột sắn; bột cọ sa-gu, chất thay thế cà phê (cà phê nhân tạo); bột nhão (bột nhão làm 
bánh); bánh quy giòn; bánh quy; bánh kẹo kiểu phương Tây; bánh nướng; bánh quy dẹt; 
bánh kẹo đông lạnh; kem lạnh; kem hoa quả để lạnh; tinh bột dùng cho thực phẩm; kẹo 
(đồ ngọt); đồ gia vị; gia vị cho thực phẩm; xì dầu; gạo; cám dùng cho người; gluten dùng 
cho thực phẩm; ngũ cốc đã chế biến; bánh mì; bột nhào hạnh nhân; men bia; bột men bia; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc ở dạng lỏng hoặc dạng 
bột không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính 
là ngũ cốc và thành phần phụ là co-en-zim Q10 không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
bổ sung dinh dưỡng  với thành phân chính là mầm lúa mì và/hoặc cám lúa mì không dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc và 
thành phần phụ là canxi từ sữa và/hoặc cá không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng  với thành phần chính là ngũ cốc và thành phần phụ là vitamin từ trái cây 
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và/hoặc rau không dùng cho mục đích y tế; phụ gia cho mì gồm hương liệu (trừ tinh dầu), 
nước xốt (gia vị) và gia vị; men làm bánh (bột nở); chiết suất từ mạch nha dùng cho thực 
phẩm; xốt ma-don-ne; bột chè xanh (chè xanh đã chế biến thành bột). 

 
 

(210) 4-2011-23202 (220) 02.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NINGBO WISDOM BICYCLE CO., 

LTD.   (CN) 
Dawan Village, Shengshan Town, Cixi 
City, Zhejiang Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn pin chiếu sáng; thiết bị phun nước; đèn xe đạp; đèn pha xe cộ; đèn phản 

quang của xe cộ; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ.  
 

Nhóm 12: Xe đạp; bánh răng truyền động cho xe đạp; phanh xe đạp; động cơ xe đạp; 
moay-ơ (trục bánh xe) xe đạp; bánh xe đạp. 

 
 

(210) 4-2011-23260 (220) 02.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.1; 3.1.14; 21.1.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, hồng, tím, trắng, 

đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại thú 
bông Đức Mai   (VN) 
1578K đường Ba Tơ, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; thú nhồi bông; gấu nhồi bông. 

 
 

(210) 4-2011-23263 (220) 02.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) CJ E&M CORPORATION (A 

KOREAN CORPORATION)   (KR) 
1606, CJ E&M Center, Sangam-dong, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 41: Chương trình giải trí do các ca sĩ thực hiện; tổ chức các chương trình biểu diễn 
nhạc pop; sản xuất các chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp; sản xuất chương trình 
trình diễn trực tiếp; sản xuất chương trình thu âm, sản xuất chương trình truyền hình; tổ 
chức và chỉ đạo buổi hòa nhạc; trình diễn các buổi hòa nhạc.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-23292 (220) 03.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.3.25; A2.3.16; A2.3.23; 3.13.1; 
A3.13.24 

(591) Trắng, tím, cam, nâu, vàng nhũ, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Gừng   (VN) 

Số 60 Tôn Thất Thiệp, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-23351 (220) 03.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ANT CORPORATION  (KR) 

14 Block 2nd Nonggong Complex, 1771 
Yeonjang-ri, Jinan-gun, Jeollabuk-do 
567-807 Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; thiết bị lọc nước; 

thiết bị làm sạch nước công nghiệp; thiết bị và máy móc làm sạch nước; hệ thống làm 
sạch nước.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn ngoại thương; dịch vụ tư vấn 
nghiệp vụ kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý, điều hành kinh doanh; dịch vụ chào hàng 
(thương mại).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công cộng; dịch vụ xây dựng hệ 
thống cấp hoặc thoát nước; dịch vụ lắp đặt các thiết bị xử lý vệ sinh môi trường; dịch vụ 
xây dựng hệ thống xử lý chất thải cống rãnh; dịch vụ xây dựng theo yêu cầu của khách 
hàng.  
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(210) 4-2011-23375 (220) 04.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 20.7.1; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư Vấn và 
Thương Mại Việt Hàn  (VN) 
258B-260A, phường 7, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch thuật. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-23381 (220) 04.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Miền Đất Số  (VN) 
09 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Quay phim, chụp ảnh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-23463 (220) 04.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Tiếng 
Vâng  (VN) 
337/5 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán áo cưới. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, văn hoá, giáo dục; dịch vụ chụp ảnh 
cưới (ảnh viện).  

 
Nhóm 45: Tổ chức sự kiện cưới hỏi; cho thuê áo cưới. 
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(210) 4-2011-23465 (220) 04.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ Phúc Sơn  (VN) 
Số 32 đường Kinh Bắc 05, phường Kinh 
Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy phát sóng RF tạo nguồn Plasma.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy phát sóng RF tạo nguồn Plasma.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-23472 (220) 04.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 09939984 04.05.2011 EM 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng trong giặt là; chế phẩm làm 

sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; tinh dầu, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc 
tóc; kem đánh răng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-23560 (220) 07.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Mai Tiến Thi  (VN) 

Nhà số 3 dãy T2, tập thể Z179, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dùng trong xây dựng; chất tạo mầu; véc ni.  
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(210) 4-2011-23561 (220) 07.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Mai Tiến Thi  (VN) 

Nhà số 3 dãy T2, tập thể Z179, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn dùng trong xây dựng; chất tạo mầu; véc ni.  

 
 

(210) 4-2011-23568 (220) 07.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 5.7.3; 26.5.1; 5.3.4 
(591) Nâu vàng, vàng, đen 
(731) SAPPORO HOLDINGS LIMITED  

(JP) 
20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 
150-8522, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước có ga và nước khoáng (đồ uống) và đồ uống không cồn, đồ uống trái 

cây và nước ép trái cây.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ rượu; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồ uống có 
ga và nước ép trái cây không cồn; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ chè (trà), cà phê và ca-
cao 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (từ quán ăn, quán rượu nhỏ, cửa hàng cà 
phê, quán ăn tự phục vụ). 

 
 

(210) 4-2011-23601 (220) 07.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/328,655 24.05.2011 US 

85/447,930 14.10.2011 US 
85/450,993 19.10.2011 US 

  
(731) DECKERS OUTDOOR 

CORPORATION   (US) 
495-A South Fairview Avenue, Goleta, 
California 93117, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi dùng trong các môn điền kinh; ba lô; túi dùng ở bãi biển; túi xách tay; túi 
thể thao; ví nhỏ bỏ túi. 

 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân; quần áo/trang phục, cụ thể là áo phông/áo thun ngắn tay, và đồ 
đội đầu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ bán hàng qua thư, và dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến các mặt hàng.  

 
 
 

(210) 4-2011-23610 (220) 07.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13; A2.3.2; 2.3.1 
(731) Công ty Cổ phần Mỹ phẩm 

&Thời trang M.M   (VN) 
14 đường Hoa Huệ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sữa rửa mặt, nước hoa hồng ngừa mụn, kem chống nắng, kem trị 

mụn, kem chống nhăn vùng mắt, tinh chất dưỡng mọc tóc, dầu gội đầu, sữa tắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm: sữa rửa mặt, nước hoa hồng ngừa mụn, kem chống nắng, 
kem trị mụn, kem chống nhăn vùng mắt, tinh chất dưỡng mọc tóc, dầu gội đầu, sữa tắm.  

 
 
 

(210) 4-2011-23613 (220) 07.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.1.16; 26.13.25; A5.1.5 
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3 + G4 đường số 3, khu công 
nghiệp Đức Hòa I - Hạnh Phúc, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2011-23630 (220) 08.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A17.2.2; A24.17.11 
(591) Xanh ngọc bích, xám bạc 

(540) 

 

(731) Ngô Quốc Trung  (VN) 
2bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hình ảnh kỹ thuật số; dịch vụ quay camera cho đám cưới, đám hỏi, 

sinh nhật; hội nghị, tổ chức buổi tiệc (giải trí), sản xuất phim; cho thuê đồ trang trí sân 
khấu biểu diễn. 

 
Nhóm 44: Cắm hoa, làm tóc; dịch vụ trang điểm cô dâu. 

 
Nhóm 45: Cho thuê quần áo dạ hội; cho thuê áo cưới. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-23634 (220) 08.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 10.3.7; 26.13.25; 25.7.20; A26.11.12 
(591) Vàng kim 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nội thất Phùng Nguyên  (VN) 
Số nhà 37, ngõ 418 đường Đê La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ,) bằng gỗ, mây.  
 

Nhóm 27: Thảm trải sàn, giấy dán tường.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo: thiết kế quảng cáo; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác 
nhau: đồ mỹ nghệ, tranh treo tường, đồ bếp, thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng: hoàn thiện các công trình xây dựng dân dụng, các dịch vụ liên quan 
đến việc xây dựng nhà cửa, các dịch vụ về công việc chuyên môn hóa trong lĩnh vực xây 
dựng như công việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống; sửa chữa: trần, sàn nhà, vách tường, 
mặt tiền, hệ thống điện nước, đồ đạc, lắp đặt: kính, điều hòa, thông gió, lò sưởi, thang 
máy, hệ thống điện nước, các dịch vụ phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như giám sát 
(kiểm tra) dự án xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế: nội thất, ngoại thất, kiến trúc.  
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(210) 4-2011-23635 (220) 08.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Hoa 
Trâm  (VN) 
9/3A Hương lộ 80B, tổ 47, khu phố 5, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Vành bánh của xe cộ, động cơ điện dùng cho xe cộ mặt đất; săm xe (bộ đồ 

nghề để sửa chữa), còi dùng cho xe cộ, khung xe đạp xe máy.  
 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-23636 

 
(220) 

 
08.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) A26.11.12; A5.3.14; A5.3.13 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần CETA  (VN) 
Số 7 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất bao gồm: chất kết dính bê tông (trừ sơn và dầu), chất bảo vệ bê tông, 

hóa chất thoát khí bê tông (trừ sơn và dầu), chất bảo vệ xi măng.  
 

Nhóm 19: Xi măng, vôi, bê tông, đất sét chịu lửa, gạch, thạch cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: vật liệu chống thấm, vật liệu có khả năng cách âm 
- cách nhiệt cao, gạch nhẹ không nung, vật liệu sàn. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-23637 (220) 08.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phân Phối Giai 
Điệu  (VN) 
490/6 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn kem làm tan mỡ. 
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(210) 4-2011-23663 (220) 08.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 6.1.2; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Lê Thị Nhị Hà   (VN) 

302, nhà X3, đường Trương Định, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt (đồ gia vị).  

 
 

(210) 4-2011-23664 (220) 08.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao Bắc 

Giang  (VN) 
Thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại cụ thể là: gạch gốm.  

 
 

(210) 4-2011-23673 (220) 08.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, bộ thiết bị lọc nước dùng trong gia đình và trong thương mại; 

lõi lọc nước (bộ 1 phận của thiết bị lọc nước). 
 

Nhóm 32: Nước uống, cụ thể là nước uống đóng chai (không cồn), và các đồ uống không 
cồn khác, cụ thể là nước ngọt, nước trái cây và nước ép trái cây, nước đóng chai có hương 
vị và không có hương vị (đồ uống), nước uống có ga, nước khoáng (đồ uống), đồ uống có 
ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay rau củ và đồ uống làm từ 
nước xô-đa.  
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(210) 4-2011-23737 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.21; 25.5.1; 26.1.1; A26.11.13 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dệt Và Sợi ý 
Việt  (VN) 
A02- N30 đường Huyền Quang, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ 

thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ tơ; sợi bông đã xe. 
 
 

(210) 4-2011-23780 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) BEELINE GMBH  (DE) 

GrunstraBe 1, 51063 Koln, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm, bao kính đeo mắt, máy điện tử hỗ trợ việc đọc. 
 

Nhóm 14: Trang sức tinh chế, đồ kim hoàn, trang sức thời trang; trang sức bằng bạc; 
khuyên tai, cụ thể là khuyên nụ, khuyên kẹp, khuyên vòng; bùa hộ mạng (đồ trang sức, đồ 
kim hoàn), ghim cài ca vát, vòng tay, lắc đeo cổ tay hoặc cổ chân, vòng trang sức đeo tay, 
đồ trang sức bằng hổ phách màu vàng, trâm gài đầu, đồ trang sức có tráng men dây bằng 
kim loại quý, ngà voi (đồ trang sức), dây vàng, chuỗi hạt, dây chuyền (đồ trang sức), dây 
chuyền nhỏ, vòng đeo cổ chân, trái tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh, đeo ở cổ, ngọc 
trai, nhẫn; trang sức theo phong cách phá cách cụ thể là vòng đeo chìa khóa và dây đeo 
trang trí cho điện thoại di động, hộp đựng đồ trang sức, ghim cài để trang sức, hộp đựng 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay hoặc bỏ túi.  

 
Nhóm 26: Đồ trang trí cho tóc cụ thể là cặp bấm, cặp tóc, bờm, cặp tăm, dải băng buộc 
đầu cặp lược để trang trí cho tóc, dây buộc tóc. 

 
 

(210) 4-2011-23781 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(731) BEELINE GMBH   (DE) 

GrunstraBe 1, 51063 Koln, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
Investip (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm bao kính đeo mắt, máy điện tử hỗ trợ việc đọc.  
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Nhóm 14: Trang sức tinh chế, đồ kim hoàn, trang sức thời trang; trang sức bằng bạc; 
khuyên tai, cụ thể là khuyên nụ, khuyên kẹp, khuyên vòng; bùa hộ mạng (đồ trang sức, đồ 
kim hoàn), ghim cài ca vát, vòng tay, lắc đeo cổ tay hoặc cổ chân, vòng trang, sức đeo 
tay, đồ trang sức bằng hổ phách màu vàng, trâm gài đầu, đồ trang sức có tráng men, dây 
bằng kim loại quý, ngà voi (đồ trang sức), dây vàng, chuỗi hạt, dây chuyền (đồ trang sức), 
dây chuyền nhỏ, vòng đeo cổ chân, trái tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh, đeo ở cổ, 
ngọc trai, nhẫn; trang sức theo phong cách phá cách cụ thể là vòng đeo chìa khóa và dây 
đeo trang trí cho điện thoại di động, hộp đựng đồ trang sức, ghim cài để trang sức, hộp 
đựng đông hồ, đồng hồ đeo tay hoặc bỏ túi.  

 
Nhóm 26: Đồ trang trí cho tóc cụ thể là cặp bấm, cặp tóc, bờm, cặp tăm, dải băng buộc 
đầu, cặp lược để trang trí cho tóc, dây buộc tóc. 

 
 

(210) 4-2011-23802 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., 

LTD  (CN) 
3rd Floor, Building R1-B, No.23, Gaoxin 
4th Road, South Hi-Tech Park, Nanshan, 
Shenzen, P.R. China. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mô đem; bộ định tuyến (dùng để nối các phân đoạn mạng); bộ điều hợp; cầu 

dao điện; mô đun chuyển mạch; thẻ dao diện mạng; mô đun chuẩn GBIC; bộ chuyển đổi 
tín hiệu cáp; điện thoại di động; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; thiết bị truyền phát tín 
hiệu điện tử; thiết bị thông tin liên lạc quang học; bộ điểu hợp không dây; thiết bị truy cập 
mạng không dây.  

 
 

(210) 4-2011-23823 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.13.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ xây 
dựng Tri Thức   (VN) 
2B Phố Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chăm sóc y tế; phòng khám chữa 

bệnh; dịch vụ kiểm tra sức khỏe; cố vấn về lĩnh vực dược học.  
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(210) 4-2011-23824 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUNRISE INC.   (JP) 

44-10, Kamiigusa 2-Chome, Suginami-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; đĩa com-pac (thiết bị nghe nhìn); đĩa com-pac (chỉ đọc); băng 

video. đĩa video; chương trình máy tính, ghi sẵn; chương trình máy tính (phần mềm có thể 
tải xuống được); chương trình, đĩa và băng trò chơi trên máy tính; chương trình trò chơi 
trên máy tính, có thể tải xuống được; trò chơi dùng với màn hình và màn chiếu ngoài; 
thiết bị giải trí được lắp để sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; nhạc chuông và đồ 
họa có thể tải xuống cho máy điện thoại; tấm phim được biết đến như lớp phủ ngoài và 
bảo vệ các thiết bị điện tử; điện thoại; điện thoại thông minh; máy nghe nhạc có thể mang 
theo được; ấn phẩm điện tử, có thể tải xuống; máy bán hàng tự động; tấm mạch tổng hợp.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực giáo dục qua mạng lưới máy tính; dịch 
vụ giáo dục, dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí bao gồm trò chơi, âm nhạc và phim 
ảnh qua mạng lưới máy tính, cung cấp thông tin giải trí liên quan đến trò chơi, âm nhạc và 
phim ảnh qua mạng lưới máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng máy tính; sản xuất 
phim; dịch vụ giới thiệu phim ảnh; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình, sản 
xuất phim hoạt hình; cung cấp dịch vụ liên quan đến phim hoạt hình qua mạng lưới máy 
tính; cung cấp các ấn phẩm điện tử, không thể tải xuống.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-23839 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.8; 26.1.1; 5.7.5; 26.4.2
(591) Nâu, trắng, xanh, xanh nhạt, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Rồng 
Việt    (VN) 
Phòng 1803, tầng 18, Toà nhà 24T2, khu 
đô thị mới Trung Hoà Nhân Chính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-23851 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.11.3; A26.11.7 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, vàng, trắng 
(731) XIE HONG YI   (CN) 

No.5B16 - 1 in the Residential Areas of 
Derui Garden Minzu Road Nanning City 
Guangxi, China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; trái cây đã qua chế biến dạng trái cây dẻo; rau khô; đậu 

phộng; nấm đã qua chế biến; cá đã qua chế biến; hạt dẻ (đã qua chế biến); đậu hũ; thịt; 
trứng; sữa đậu nành; sữa; dầu ăn; sa lat trái cây; rau câu; sa lat rau; trứng muối; dầu dừa; 
dầu bắp, dầu cọ dùng làm thực phẩm; thạch hoa quả; sữa chua; sữa bột; bơ; xúc xích; lạp 
xưởng; tổ yến; nước mắm; sữa bột đậu nành.  

 
Nhóm 30: Cà phê; kẹo; bánh ngọt; ngũ cốc đã qua chế biến; cacao; bánh được chế biến từ 
gạo; bánh qui; tinh bột thực phẩm; bột mì bánh mặn; yến mạch đập bẹt; yến mạch đã chà 
vỏ; trà ; bột đậu; kem; gia vị; tinh dầu dùng cho thực phẩm; men (rượu bia); nước tương; 
kẹo mềm; kẹo bạc hà; kẹo đậu phộng; kẹo socola; trà sữa (thành phần chủ yếu là trà). 

 
 

(210) 4-2011-23852 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.11.3; A26.11.7 
(591) Trắng, xanh lá, xanh đậm, vàng 
(731) XIE HONG YI   (CN) 

No.5B16 - 1 in the Residential Areas of 
Derui Garden Minzu Road Nanning City 
Guangxi, China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa rửa mặt; xà phòng dùng để rửa tay; sữa tắm; chất tẩy rửa; 

hương liệu; mỹ phẩm; nước thơm; kem chống muỗi; nước hoa; kem đánh răng; hương 
(nhang), mỹ phẩm cho súc vật.  

 
Nhóm 31: Hạt giống như: hạt đậu, hạt ngũ cốc; súc vật sống; hoa quả tươi; trầu cau; củ 
hành tươi; rau tươi; giống cây trồng; thức ăn gia súc.  

 
Nhóm 35: Kế toán; đại lý bán hàng mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm và giống cây trồng; tư vấn 
quản lý kinh doanh; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); hỗ 
trợ việc điều hành kinh doanh; chỉ dẫn thương mại; thẩm tra thương mại; điều hành kinh 
doanh cho nhà hàng; tư vấn hỗ trợ cho người tiêu dùng; dịch vụ siêu thị bán lẻ hàng hoá 
như mỹ phẩm và thực phẩm; quảng cáo; hãng xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2011-23854 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.11.3; A26.11.7 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, trắng, vàng 
(731) XIE HONG YI   (CN) 

No.5B16 - 1 in the Residential Areas of 
Derui Garden Minzu Road Nanning City 
Guangxi, China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Phục vụ các bữa tiệc; quán cà phê; nhà hàng ăn uống; nhà hàng phục vụ đồ ăn 

nhanh; quán rượu; dịch vụ ăn uống di động; quán trà; cung cấp đồ dùng cắm trại; nhà 
nghỉ. 

 
 

(210) 4-2011-23856 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần HUAWEI - TST 
Việt Nam   (VN) 
164 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông trên biển; thiết bị thông tin liên lạc bằng điện thoại và 

truyền qua vệ tinh.  
 
 

(210) 4-2011-23857 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần HUAWEI - TST 
Việt Nam   (VN) 
164 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông trên biển; thiết bị thông tin liên lạc bằng điện thoại và 

truyền qua vệ tinh.  
 
 

(210) 4-2011-23858 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HUAWEI - TST 
Việt Nam   (VN) 
164 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông trên biển; thiết bị thông tin liên lạc bằng điện thoại và 
truyền qua vệ tinh.  

 
 

(210) 4-2011-23869 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Đại Phúc  

(VN) 
Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước 
Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê bột, cà phê hòa tan; cà phê hạt, cà phê đã pha sẵn (cà phê lon, 

cà phê chai dạng nước), bột đậu nành, bột bắp, bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe (trạm dừng chân); vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường 
không đường bộ và đường thủy; đại lý mua bán ve xe, vé tàu lửa và vé máy bay. 

 
 

(210) 4-2011-23870 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Đại Phúc  

(VN) 
Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước 
Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê hạt, cà phê đã pha sẵn (cà phê lon, 

cà phê chai dạng nước), bột đậu nành, bột bắp, bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2011-23876 (220) 09.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chạy bằng điện, cụ thể là máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy 

pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng hay thương mại.  
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Nhóm 21: Cối  xay cà phê và cối  nghiền cà phê thao tác bằng tay, cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại được (không chạy 
điện), cái lót cốc không làm bằng giấy và không phải là đồ vải để trên bàn ăn, bình chân 
không cách nhiệt, cốc cà phê, cốc và cốc to dùng để uống trà, đồ thủy tinh (đồ chứa dùng 
trong gia đình hoặc bếp), đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn), 
hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), phin pha cà 
phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ  pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, 
và các hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà, cái lọc trà, chân nến (không phải bằng kim loại quý), 
giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng 
sứ. 

 
Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 
cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và 
nước ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây 
(nước quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ 
thể là: bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản. 

 
Nhóm 32: Nước uống (không cồn) và các đồ uống không cồn khác, nước ngọt (đồ uống 
không cồn), nước trái cây (đồ uống không cồn) và nước ép trái cây, nước trái cây và nước 
ngọt có chứa nước ép trái cây (đồ uống không cồn), hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) 
dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm dạng hỗn hợp chế biến sẵn dùng để pha chế đồ uống; 
si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có 
hương vị (đồ uống không cồn), nước uống có ga (không cồn), nước khoáng (đồ uống 
không cồn), đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay rau 
củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và 
đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh (không cồn).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-23894 (220) 10.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.8; 1.15.21; 24.15.1; 24.7.1 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Việt Gia  (VN) 
27/4B Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ngọt (nước uống không cồn).  
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(210) 4-2011-23895 (220) 10.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Việt Gia  (VN) 
27/4B Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (nước uống không cồn).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-23921 (220) 10.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NAMYUNG LIGHTING CO., Ltd.  

(KR) 
7F, Songwon Bldg., Deungchon-dong, 
652-12, Gangseo-gu, Seoul, 157-847, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn pha halogen dùng cho ô tô; đèn phanh dùng cho ô tô; đèn tín hiệu điều 

hướng dùng cho ô tô; đèn trong ô tô; đèn nung sáng; đèn huỳnh quang, đèn có ống phóng 
điện; đèn huỳnh quang kiểu vặn; đèn pha halogen dùng cho xe mô tô; đèn trang trí, đèn 
huỳnh quang kiểu gài.   

 
 
 
 

(210) 4-2011-23988 (220) 10.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) BENELLI Q.J.SRL  (IT) 

Strada Della Fornace Vecchia, N.3 - 
61122 Pesaro, Italy  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe bánh nhỏ (xe cộ) và xe đạp. 
 

Nhóm 25: Trang phục quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
745 

(210) 4-2011-23989 (220) 10.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.1.1; 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) BENELLI Q.J. SRL  (IT) 

Strada Della Fornace Vecchia, N.3 - 
61122 Pesaro, Italy  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe bánh nhỏ (xe cộ) và xe đạp. 
 

Nhóm 25: Trang phục quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2011-23990 (220) 10.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CAFEDIRECT PLC   (GB) 

Unit F, Zetland House, 5-25 Scrutton 
Street, LONDON, EC2A 4HJ, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao, sô cô la; hạt cà phê; cà phê được pha chế bằng cách dùng 

nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay rất nhuyễn (espresso); cà phê 
pha vào nước sôi uống ngay; trà, cà phê, ca cao và sô cô la, tất cả đã được lọc hết chất 
cafêin; sô cô la để pha ra uống; bánh nướng thuộc nhóm này; đồ uống chứa trà, cà phê, ca 
cao hoặc sô cô la là chủ yếu; thanh sô cô la, banh kẹo được làm từ hoặc có chứa cà phê, 
ca cao hoặc sô cô la. 

 
 

(210) 4-2011-24071 (220) 11.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương, vàng, hồng 
(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC.   (US) 
Necnah, Wisconsin 54956, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động giải trí; hoạt động thể thao và hoạt động văn hóa; dịch vụ tổ chức và 

tiến hành triển lãm; các cuộc thi khiêu vũ, chương trình giải trí truyền hình, chương trình 
biểu diễn âm nhạc, các cuộc thi âm nhạc và thể thao, tất cả đều cho mục đích giải trí và 
giáo dục.  
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(210) 4-2011-24085 (220) 11.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 

Phòng 208 E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y.  
 

Nhóm 29: Sữa.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm: tinh bột cho thực phẩm; bột mỳ; bột thực phẩm; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; ngũ cốc; bột dinh dưỡng  (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-24086 (220) 11.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Tú Anh   (VN) 

Phòng 208 E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y.  
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm: tinh bột cho thực phẩm; bột mỳ; bột thực phẩm; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; ngũ cốc; bột dinh dưỡng  (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-24097 (220) 11.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH điện tử Nam 

Kiệt  (VN) 
A3/15U ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (micxơ); ống nói 

micro), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  
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(210) 4-2011-24106 (220) 11.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh da trời, vàng 
(731) SHENZHEN SAN MIKI 

ELECTRONICS LIMITED  (CN) 
Floor 2-5, Block 5, Hongxin industry 
park, East side of Meiguan highway, 
Dabuxiang Community, Guanlan Street, 
Bao'an District, Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính, bộ nối (thiết bị xử lý dữ liệu), chương trình 

máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được), điện thoại di động vật mang dữ liệu quang 
học, máy thu thanh và thu hình, máy nghe nhạc âm thanh nổi dùng cho các nhân, máy 
chụp ảnh, thiết bị đo, mạch tích hợp. 

 
 

(210) 4-2011-24131 (220) 11.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.5.3; 1.15.15; A5.5.22; 3.13.5; 
26.1.2 

(591) Xanh lá cây, đen, xanh dương, đỏ, vàng, 
tím 

(731) Công ty TNHH An Ti  (VN) 
Quốc lộ 1, xã Xuân Tân, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; nước mật dùng cho thực phẩm; mứt mật ong trộn vừng; keo ong dùng 

làm thực phẩm cho người; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người (không dùng 
trong ngành y); men dạng viên không dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-24221 (220) 14.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.8; A25.7.2 
(591) Đỏ, trắng, da cam, xanh dương, xanh nõn 

chuối 
(731) Đài phát thanh truyền hình 

Hà Nam  (VN) 
Số 215, đường Trường Chinh, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thanh, truyền hình. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
748 

(210) 4-2011-24304 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; A6.3.5 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng, 

xanh lá cây, vàng, đỏ, đỏ nâu, tím 

(540) 

  

(731) Lê Trường Phong  (VN) 
Số 157, tổ 04, ấp Khánh Hòa, xã Khánh 
Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình. 

 
 

(210) 4-2011-24309 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SPACESHIPS LIMITED   (NZ) 

60 Walls Road, Penrose, Auckland, New 
Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, đóng gói hàng hóa và cất giữ hàng hóa; dịch vụ sắp xếp các 

chuyến du lịch bao gồm sắp xếp các chuyến tham quan, cuộc hành trình, các chuyến du 
lịch có hướng dẫn, các chuyến du lịch và vận tải; dịch vụ du lịch và dịch vụ vận tải; dịch 
vụ đại lý đặt trước các chuyến du lịch, dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đặt vé 
trước các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; cung cấp thông tin vận tải và dịch vụ 
du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe cộ dài hạn, cho thuê xe cộ ngắn hạn 
hoặc cho thuê xe cộ theo hợp đồng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2011-24312 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.15.15; 26.4.9; 25.7.1; A25.7.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Khang Việt  (VN) 
782 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá, dịch vụ tuyển nhân viên, văn phòng tuyển dụng lao động, bán 

buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, 
viễn thông. 

 
Nhóm 36: Môi giới khách hàng. 
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(210) 4-2011-24314 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Toàn Gia Phú (VN)  
(VN) 
Số 389 Điện Biên Phủ, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống có gaz, nước ép trái cây và đồ uống hoa quả; 

đồ uống làm từ bột ngũ cốc và hạt ngũ cốc; đồ uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); đồ uống có hương vị thảo mộc.  

 
Nhóm 33: Rượu (gạo); đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; nước 
ép trái cây có chứa cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại nước uống, đồ uống không chứa cồn; mua bán các loại chế 
phẩm dùng để giặt, rửa đồ dùng và vệ sinh con người; mua bán các loại rượu và đồ uống 
có cồn.  

 
 

(210) 4-2011-24339 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, trắng, đen 
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED.  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược, thú y và vệ sinh; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm cho trẻ em; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và in dấu răng; 
chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-24342 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A25.3.3 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đen, 

trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280 
Thailand 

(540) 

   
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bổ sung chất dinh dưỡng  cho cơ thể (được chiết xuất từ vỏ cây 
thông trồng ven biển nước Pháp và các thành phần khác). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24343 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AN TAE GUG   (KR) 

2- 1104 Imgwang Apt, 694, Sanggye-
dong, Nowon-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi; túi cho người leo núi; ba lô cho người leo núi; túi dùng cho thể thao; túi đi 

mua hàng; cái lọng; gậy leo núi. 
 

Nhóm 22: Lều dùng cho người đi leo núi hoặc cắm trại; dây thừng dùng để leo núi.  
 

Nhóm 25: Giầy cao cổ để leo núi; quần mặc khi leo núi; quần áo mặc khi leo núi; áo vét 
(trang phục); áo sơ mi có hoa văn, cộc tay và có cổ; áo gi lê mặc khi leo núi; quần áo lót 
mặc bên trong (quần áo lót); áo phông; găng tay mùa đông (trang phục); tất ngắn; mũ lưỡi 
trai (đồ đội đầu); mặt nạ bảo vệ chống lạnh (trang phục). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24344 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AN TAE GUG   (KR) 

2-1104 Imgwang Apt, 694, Sanggye-
dong, Nowon-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi; túi cho người leo núi; ba lô cho người leo núi; túi dùng cho thể thao; túi đi 

mua hàng; cái lọng; gậy leo núi.  
 

Nhóm 22: Lều dùng cho người đi leo núi hoặc cắm trại; dây thừng dùng để leo núi.  
 

Nhóm 25: Giầy cao cổ để leo núi; quần mặc khi leo núi; quần áo mặc khi leo núi; áo vét 
(trang phục); áo sơ mi có hoa văn cộc tay và có cổ; áo gi lê mặc khi leo núi; quần áo lót 
mặc bên trong (quần áo lót); áo phông; găng tay mùa đông (trang phục); tất ngắn; mũ lưỡi 
trai (đồ đội đầu); mặt nạ bảo vệ chống lạnh (trang phục).  
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(210) 4-2011-24349 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.1 
(731) Nguyễn Hữu Chí Hiếu   (VN) 

19/2 Phù Đổng Thiên Vương, phường 3, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình (dịch vụ thẩm mỹ); dịch vụ phẫu thuật tạo hình. 

 
 

(210) 4-2011-24350 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 3.2.1 
(591) Đỏ, vàng, xám xanh, hồng, đen, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 
llog, Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột mỳ và 

các chế phẩm làm từ ngũ cốc bánh mỳ, bánh làm từ bột nhão và kẹo, kem ăn (kem lạnh), 
mật ong, mật đường (chất lỏng sẫm màu, đặc và dính, có được khi tinh chế đường), men, 
bột nở, muối, mù tạc (tương hạt cải), giấm, nước xốt (gia vị), các loại gia vị, đá lạnh (ăn 
được). 

 
 

(210) 4-2011-24373 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin  (VN) 
P507, nhà C3, làng Quốc Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-24376 (220) 16.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần H-PEC Việt 
Nam  (VN) 
Số 31/76 phố An Dương, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị trình chiếu; thiết bị nghe nhìn; thiết bị tin học; thiết bị hội họp trực 
tuyến.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị trình chiếu, thiết bị nghe nhìn, thiết bị tin học, văn phòng 
phẩm, thiết bị hội họp trực tuyến; phân phối các sản phẩm công nghệ.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ tư vấn các giải pháp kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật; thiết kế và 
phát triển phần cứng, phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 43: Cung cấp (cho thuê) tích hợp hệ thống phòng học đa năng và phòng hội thảo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24377 (220) 16.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư giáo dục 
Sài Gòn VI NA  (VN) 
198/28 A Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; cho thuê khoảng 

không gian quảng cáo; quảng lý tư liệu bằng máy tính; quảng cáo ngoài trời; cho thuê 
phương tiện quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24378 (220) 16.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.5.10 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kim PHương  
(VN) 
Số 41/A5, khu phố 5, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm có thể di chuyển được; máy nước nóng năng lượng mặt trời; đèn điện, 

vòi nước; bệ xí nhà vệ sinh; chậu vệ sinh.  
 

Nhóm 19: Gỗ lát sàn; gạch; cát; đá để xây dựng; xi măng; ống dẫn nước không bằng kim 
loại (ống cứng).  
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(210) 4-2011-24399 (220) 16.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 5.7.11 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) BCH Hội Nông Dân Xã Đắc Sở  

(VN) 
Xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau, quả tươi, quả cam. 

 
 

(210) 4-2011-24408 (220) 16.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh, đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Đại 

Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật; thức ăn làm từ cá; thịt; sữa; chất chiết ra từ thịt; bơ; quả (trái 

cây) đã qua chế biến; rau đã qua chế biến; quả (trái cây) đóng hộp; gia cầm, không còn 
sống.  

 
Nhóm 30: Chế phẩm được làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; đường; gia vị; gạo; cà phê; ca cao; 
kem lạnh; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ 
sở trà (chè); bánh ngọt, sô cô la; gia vị; nước tương; mì ống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở gạo; nước xốt cà chua; bột,  cụ thể là bột ngũ cốc và dùng làm thực phẩm cho người.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; bia; nước khoáng; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái 
cây; xi-rô dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ 
quan hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ bán lẻ hàng hoá tại 
siêu thị, dịch vụ bán lẻ hàng hoá tại trung tâm thương mại, dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ 
thể là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân 
bón, chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế 
và thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm 
gỗ, véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu 
dùng cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên 
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liệu, năng lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, 
chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn 
kiêng, thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim 
loại, khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim 
loại, vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, 
máy nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, 
máy khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy 
cắt, máy tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy 
móc nông nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy 
mài dao, máy hút bụi, máy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy 
phát điện, máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông 
nghiệp, máy cơ điện dùng trong công nghiệp, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và 
thìa), dụng cụ cắt, dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng 
tay, thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm 
thanh, hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp 
đựng dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử 
dùng trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết 
bị chiếu sảng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, 
động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp 
kim của kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, 
nhạc cụ điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng 
giấy hoặc chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, 
cao su, băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí 
bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật 
liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong 
xây dựng, đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, 
bàn, ghế, giường, tủ, đổ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp, thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi 
niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, 
lều (trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ 
thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, 
sợi và chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng 
vải, áo gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ 
ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, 
chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, 
đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, 
thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế 
biến, rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ 
cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở 
cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, 
nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt 
hộp, cá hộp, pa-tê, xức xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn 
cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ 
uống không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, 
lương thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá.  
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(210) 4-2011-24409 (220) 16.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh, đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Đại 

Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật; thức ăn làm từ cá; thịt; sữa; chất chiết ra từ thịt; bơ; quả (trái 

cây) đã qua chế biến; rau đã qua chế biến; quả (trái cây) đóng hộp; gia cầm, không còn 
sống.  

 
Nhóm 30: Chế phẩm được làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; đường; gia vị; gạo; cà phê; ca cao; 
kem lạnh; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ 
sở trà (chè); bánh ngọt; sô cô la; gia vị; nước tương; mì ống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở gạo; nước xốt cà chua; bột, cụ thể là bột ngũ cốc và dùng làm thực phẩm cho người. 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; bia; nước khoáng; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái 
cây; xi-rô dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ 
quan hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ bán lẻ hàng hoá tại 
siêu thị, dịch vụ bán lẻ hàng hoá tại trung tâm thương mại, dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ 
thể là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân 
bón, chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế 
và thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm 
gỗ, véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, thuốc đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu 
dùng cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên 
liệu, năng lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, 
chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn 
kiêng, thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim 
loại, khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim 
loại, vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, 
máy nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, 
máy khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy 
cắt, máy tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy 
móc nông nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy 
mài dao, máy hút bụi, máy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy 
phát điện, máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông 
nghiệp, máy cơ điện dùng trong công nghiệp, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và 
thìa), dụng cụ cắt, dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng 
tay, thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm 
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thanh, hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp 
đựng dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử 
dùng trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết 
bị chiếu sảng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, 
động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp 
kim của kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, 
nhạc cụ điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng 
giấy hoặc chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, 
cao su, băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí 
bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật 
liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong 
xây dựng, đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, 
bàn, ghế, giường, tủ, đổ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp, thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi 
niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, 
lều (trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ 
thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, 
sợi và chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng 
vải, áo gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ 
ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, 
chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, 
đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, 
thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế 
biến, rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ 
cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở 
cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, 
nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt 
hộp, cá hộp, pa-tê, xức xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn 
cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ 
uống không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, 
lương thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 
 
 

(210) 4-2011-24419 (220) 16.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) FISHMAN TRANSDUCERS, INC.  

(US) 
6 Riverside Drive, Andover, 
Massachusetts 01810, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị cảm biến điện dùng cho dụng cụ âm nhạc (transducers); khớp nối điện 

cơ của thiết bị cảm biến điện dùng cho dụng cụ âm nhạc; thiết bị điều chỉnh tín hiệu âm 
thanh (conditioners); bộ trộn âm (mixers); thiết bị khuếch đại âm thanh (amplifiers); loa.  
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(210) 4-2011-24425 (220) 16.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20; 26.15.15 
(591) Vàng, nâu, xanh lá, xanh dương, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thổ Kim   (VN) 
521 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, sản phẩm trang trí nội thất, trang thiết bị xây dựng, 

quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 45: Giám sát quyền tác giả. 
 
 

(210) 4-2011-24428 (220) 16.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, nâu, xanh trời, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED.  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược, thú y và chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chất 

ăn kiêng dùng trong ngành y, thức ăn cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu để hàn răng và in dấu răng; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại chất diệt nấm, diệt 
cá.  

 
 

(210) 4-2011-24503 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.1; 1.15.21; 26.1.2 
(731) REAL HONOR INTERNATIONAL 

LIMITED   (VG) 
3rd Floor, Omar Hodge Building, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; rễ rau diếp xoăn (chất thay thế cà phê); hương liệu cà 
phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; kẹo; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; mảnh (miếng) dẹt mỏng làm từ bột mì.  

 
 

(210) 4-2011-24504 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây lắp dịch vụ 
thương mại Hà Thanh Sơn  
(VN) 
Số 2 ngách 85/1, phố 8/3, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, khai thác mỏ. 

 
 

(210) 4-2011-24510 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; A12.1.9 
(731) Công ty TNHH Quốc Tế Lê Kiên  

(VN) 
Phòng 3A, lầu 3, Broadway D, 152 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-24511 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 26.3.1; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây lắp và 

thương mại Hoàng Hà  (VN) 
Số 34 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, các loại xe ô tô, xăng dầu. 
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(210) 4-2011-24512 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 

 
 

(210) 4-2011-24513 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã  Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 

 
 

(210) 4-2011-24514 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm (nệm). 

 
 

(210) 4-2011-24515 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 
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(210) 4-2011-24516 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm (nệm). 
 
 

(210) 4-2011-24517 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 
 
 

(210) 4-2011-24518 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm).  

 
 

(210) 4-2011-24519 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 
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(210) 4-2011-24520 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 
 

(210) 4-2011-24521 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 
 
 

(210) 4-2011-24522 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 

 
 

(210) 4-2011-24523 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương    (VN)
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 
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(210) 4-2011-24524 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 
 
 

(210) 4-2011-24525 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 
 
 

(210) 4-2011-24530 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Vân Hồ   (VN) 
Số 16/38, ngõ Lệnh Cư, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-24531 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Vân Hồ   (VN) 
Số 16/38, ngõ Lệnh Cư, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-24532 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Vân Hồ   (VN) 
Số 16/38, ngõ Lệnh Cư, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-24534 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-24535 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-24536 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-24537 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-24538 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm quốc tế á Châu  
(VN) 
Số nhà 28, tổ 19, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng  dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-24539 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm quốc tế á Châu  
(VN) 
Số nhà 28, tổ 19, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng  dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-24550 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.2.7 
(591) Xanh nước biển, vàng 
(731) WANG TIEN - YU   (TW) 

No.312, Chenggong Rd., Changhua City, 
Changhua County 500, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho động cơ và máy móc; bu gi đốt nóng dùng cho động cơ 

diesel; pitông (bộ phận của máy và động cơ); bộ lọc (bộ phận của máy hoặc động cơ); bộ 
phận lọc để làm sạch không khí (dùng cho động cơ).  

 
Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, tàu thuyền, nông ngư cơ, xe cơ giới và động cơ xe cơ 
giới, các sản phẩm bằng cao su.  

 
 

(210) 4-2011-24551 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.1; A26.11.12; 1.15.23; 1.15.24 
(591) Vàng, xanh nước biển, xanh tím than 
(731) Phạm Nguyễn Vân Anh  (VN) 

25/24 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo bơi, bộ đồ bơi, quần áo thể thao.  
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(210) 4-2011-24552 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) DR. IHEATU NWAGBARA OBIOHA  

(US) 
1100 N. Hellman Ave, Ontario, 
California 91764 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các chế phẩm dùng để dưỡng da; mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; 

mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho da; xà phòng dùng cho da; chế phẩm dùng để chăm sóc tóc. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-24553 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) DR. IHEATU NWAGBARA OBIOHA  

(US) 
1100 N. Hellman Ave, Ontario, 
California 91764 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các chế phẩm dùng để dưỡng da; mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; 

mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho da; xà phòng dùng cho da; chế phẩm dùng để chăm sóc tóc. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-24554 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) DR. IHEATU NWAGBARA OBIOHA  

(US) 
1100 N. Hellman Ave, Ontario, 
California 91764  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các chế phẩm và chất dùng để chăm sóc da; kem làm sáng da, kem 

dưỡng da làm từ bơ cây cô ca, kem dưỡng da vitamin E, kem chống nhăn, kem dưỡng ẩm 
dùng cho cơ thể; mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho cơ thể; xà phòng rửa mặt có chất làm se 
da mặt. 
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(210) 4-2011-24555 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh nhạt, xanh dương, đen, trắng, hồng
(731) DR. IHEATU NWAGBARA OBIOHA  

(US) 
1100 N. Hellman Ave, Ontario, 
California 91764  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các chế phẩm và chất dùng để chăm sóc da; kem làm sáng da, kem 

dưỡng da làm từ bơ cây cô ca, kem dưỡng da vitamin E, kem chống nhăn, kem dưỡng ẩm 
dùng cho cơ thể (tất cả đều là mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho cơ thể; xà phòng 
rửa mặt có chất làm se da mặt. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24556 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) DR. IHEATU NWAGBARA OBIOHA  

(US) 
1100 N. Hellman Ave, Ontario, 
California 91764  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các chế phẩm và chất dùng để chăm sóc da; kem làm sáng da, kem 

dưỡng da làm từ bơ cây cô ca, kem dưỡng da vitamin E, kem chống nhăn, kem dưỡng ẩm 
dùng cho cơ thể (tất cả đều là mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho cơ thể; xà phòng 
rửa mặt có chất làm se da mặt. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24557 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu ánh sáng Mặt 
Trời Đỏ  (VN) 
117 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn bôi trơn động cơ. 
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(210) 4-2011-24558 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) CHANG KUO CHOU 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
(TW) 
No. 9, Dingning Rd., Jung-Li City, 
Taoyuan 320, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người, thuốc bắc, thuốc bắc có nguồn gốc từ thảo dược, chế 

phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho người, đồ uống có chứa thuốc dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm dinh dưỡng  và chất dinh dưỡng  dùng trong ngành y; tất cả thuộc nhóm 05.  

 
 

(210) 4-2011-24559 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) METROPOLITAN TRADING 

COMPANY   (IN) 
10/76 Off., Haines Road, Worli, Mumbai 
400-018, India  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo giầy dép và đồ đội đầu; áo choàng, áo vét tông, áo len, cà vạt, áo 

khoác, quần đùi, áo len cổ chui, quần áo may sẵn, khăn quàng, áo sơ mi, bít tất, thắt lưng 
(trang phục), dây đeo quần, bộ com lê, áo len thể thao, quần, áo phông ngắn tay, quần áo 
thể dục thể thao, giầy, giầy ống, dép lê.  

 
 

(210) 4-2011-24561 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 010203511 18.08.2011 EM 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt, ghi 
(731) METROPOLITAN TRADING 

COMPANY   (IN) 
10/76 Off., Haines Road, Worli, Mumbai 
400-018, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; áo sơ mi, quần dài, quần soóc hộp, dây lưng 

vải (trang phục).  
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(210) 4-2011-24567 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CIXI JINLUN PEN MAKING 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Changming Village, Guanhaiwei Town, 
Cixi City, Zhejiang, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dập ghim (đồ dùng văn phòng); văn phòng phẩm; mực (đồ dùng văn 

phòng); miếng đệm dùng để đóng dấu; dụng cụ viết; băng phết gôm (văn phòng phẩm).  
 
 

(210) 4-2011-24568 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; A26.11.11 
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ TYRAN  (VN) 
135A Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 
 

(210) 4-2011-24571 (220) 17.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tam Giác Sinh Thái  
(VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Gỗ cây (đã chặt, chưa qua xử lý); gỗ thô; cây; cây non (cây giống); cây cọ; hạt 

(hạt giống). 
 
 

(210) 4-2011-24572 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Phòng 1003, tòa nhà 17T11, khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-24573 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 5A PHAMA  
(VN) 
Số nhà 31, ngõ 123 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-24577 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.1; 5.7.1; 26.1.1; 25.1.6; A1.1.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Nguyễn Lâm  (VN) 
Nhà A3, khu tái định cư X4, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-24578 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ chuyển phát 
nhanh PCS  (VN) 
Số 19 khu đô thị mới Trung Yên, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá. 

 
 

(210) 4-2011-24579 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 26.11.3; 26.3.23; 1.15.3 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất Nam Việt  (VN) 
Số 50 Lê Thành PHương, phường 2, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông.  
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-24584 

 
(220) 

 
18.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 26.1.2; 26.1.5; A5.1.16; A5.1.12 
(591) Cam, xanh dương, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sinh Thái Việt  (VN) 
Tổ 3, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống có cồn, rượu, bia; mua bán thuốc lá, thuốc lào và sản phẩm 

từ sợi thuốc lá; mua bán đồ gia dụng khác: hàng lưu niệm; mua bán vật liệu xây dựng; 
mua bán thiết bị cấp nước trong nhà và phụ tùng thay thế.  

 
Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành nội địa; vận tải hàng hoá bằng xe tải nội tỉnh; vận tải ven 
biển; thu gom rác thải; vận chuyển và tích trữ rác.  

 
Nhóm 41: Kinh doanh bãi tắm; kinh doanh khu vui chơi giải trí, dịch vụ karaoke.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ ăn uống đầy đủ do nhà hàng thực hiện; nhà khách, 
nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc, làm đầu và thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi, mát-xa và các dịch 
vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao); dịch vụ cung cấp giống cây 
trồng; trồng rừng tái sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24590 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.13; 26.13.25; 26.2.7; A26.11.12; 
26.3.23 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất, 
thương mại và dịch vụ Nam 
Phó   (VN) 
Số 28, ngách 66, ngõ Đình Đông, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện thu hút và diệt côn trùng như: muỗi, gián; thiết bị điện thu hút và 

diệt chuột.  
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(210) 4-2011-24592 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A9.7.19 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

MIKO   (VN) 
Số 2 đường TS8, khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm có nguồn gốc từ động vật (cá, tôm, tép); mắm (cá, tôm, 

tép); chất chiết xuất từ thịt, cá, tôm, tép; nước canh thịt; nước thịt nấu đông.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-24593 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.1; 2.5.1; A17.5.4 
(591) Vàng, xanh, đen, xám, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Tài Năng Tiếng Anh Và Giáo 
Dục Quốc Tế   (VN) 
Số 5 nhà E, tập thể Nguyễn Công Trứ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; thông tin giáo dục.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24594 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên dược khoa - 
trường đại học Dược Hà Nội  
(VN) 
13 - 15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dành cho dạ dày.  
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(210) 4-2011-24596 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM dịch vụ An 
Thịnh Phát   (VN) 
19 đường số 18, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt, cá, chất chiết xuất từ thịt, rau-quả tươi, rau-quả được bảo quản, 

rau-quả được phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột 
cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, 
mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia 
vị, kem lạnh, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa 
quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, thuốc lá, vật dụng 
cho người hút thuốc, diêm, chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, xà phòng, nước 
hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, dao, kéo, thìa và dĩa, dao cạo, thuốc đánh răng, 
bàn chải đáng răng.  

 
 

(210) 4-2011-24599 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-24610 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần hoá - dược 
phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-24611 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hoá - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-24612 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hoá - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-24613 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hoá - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-24614 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Nguyên Phát   (VN)
Xóm 1A Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể: sen vòi; bình nóng lạnh dùng cho nhà tắm; bồn tắm; bộ 
đồ dùng cho bồn tắm; chậu rửa; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-24615 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Lê Thanh Hà   (VN) 

Tổ 35, cụm 6, phường Nam Sơn, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-24616 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Lê Thanh Hà    (VN) 

Tổ 35, cụm 6, phường Nam Sơn, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-24617 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Lê Thanh Hà    (VN) 

Tổ 35, cụm 6, phường Nam Sơn, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-24618 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Lê Thanh Hà    (VN) 

Tổ 35, cụm 6, phường Nam Sơn, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-24619 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xám, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV ứng Dụng 
Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền 
Thông Âu Lạc (ALTA MEDIA)  
(VN) 
17 Đông Sơn, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Viễn thông: cho phép một người đàm thoại với một người khác, truyền tin nhắn 
từ người này tới người khác' và để một người liên lạc với một người khác bằng cách nghe 
hoặc nhìn (radio và vô tuyến truyền hình).  

 
Nhóm 41: Giáo dục. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu thiết kế có liên quan đến 
chúng: các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp, thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính. 

 
 
 

(210) 4-2011-24624 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 26.4.9; 18.5.1; 10.3.10 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) FLIGHT 001 ASIA LIMITED   (HK) 

Flat B, 7th Floor, Shing Hing 
Commercial Bldg., 21-27 Wing Kut St., 
Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi bằng da thuộc để bao gói; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi đựng thú 

săn (vật dụng đi săn); túi xách tay; vật liệu giả da; túi bằng da thuộc để đóng gói hàng 
hóa; túi du lịch; bộ đồ du lịch (đồ da); vali (hành lý).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ túi, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ đựng hành lý, phụ kiện 
du lịch; quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh. 
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(210) 4-2011-24630 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) JONES DAY   (US) 

901 Lakeside Avenue, Cleveland, Ohio 
44114 US  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2011-24631 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) JONES DAY    (US) 

901 Lakeside Avenue, Cleveland, Ohio 
44114 US  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2011-24636 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.9; 26.15.15; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in Tân Việt  
(VN) 
Số nhà 9, tổ 39A, khu 4, phường Gia 
Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in trên mọi chất liệu của sản phẩm; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên 

quan đến in, dịch vụ sản xuất bao bì theo yêu cầu của khách hàng.  
 
 

(210) 4-2011-24637 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.3.2; 7.1.6 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Sông 
Hồng  (VN) 
Phố Hồng Hà, phường Tiên Cát, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (đồng phục, trang phục mặc hàng ngày, giày, dép, mũ đội đầu. 
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(210) 4-2011-24638 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 10.3.7; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, vàng, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch và vận tải Khánh Ly  
(VN) 
Tổ 33, khu 7, phố Thanh Bình, phường 
Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm 

thời; dịch vụ đặt tiệc; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-24639 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, nâu nhạt, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Hưng   (VN) 
Số nhà 313 đường Hùng Vương, phường 
Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ôtô, xe máy, và phụ tùng của chúng, đồ nội thất (bàn, ghế, giường, 

tủ, kệ).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-24648 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(731) MR. SAMUEL L. PO   (PH) 

Unit 7, No. 12 Cavite St., West Avenue, 
Quezon City, Philippines 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Quần tã vệ sinh dùng cho người không có khả năng tự kiềm chế, khăn vệ sinh; 

tã lót vệ sinh dành cho người không có khả năng tự kiềm chế. 
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(210) 4-2011-24650 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thiện 
Hưng Phát   (VN) 
70 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 
 

(210) 4-2011-24651 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.7.20; 26.1.1; 10.3.7; A26.11.12; 
A5.3.13 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH World Vision 

(VN)   (VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho cây 
trồng.  

 
 
 

(210) 4-2011-24652 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh tím, trắng, đen 
(731) Hồ Lạc Quân   (VN) 

180/20 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón mũ; tất vớ.  
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(210) 4-2011-24653 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho cây 
trồng.  

 
 

(210) 4-2011-24654 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho cây 
trồng.  

 
 

(210) 4-2011-24657 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thu Loan  
(VN) 
Số 54 tổ 1, khóm 8, thị trấn Cái Vồn, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2011-24658 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 Paris - France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sạch dùng khi trang điểm (chế phẩm tẩy trang) và chế phẩm tẩy 

sạch da dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-24659 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Bạc, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Thương mại Đầu tư Quốc tế 
Koizumi Việt Nam   (VN) 
16 đường số 34, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 

da, kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) 
ngừa mụn.  

 
 

(210) 4-2011-24671 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AVIGILON CORPORATION   (CA) 

Suite 378, 101-1001 West Broadway 
Vancouver, British Columbia V6H 4E4 
Canada  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng giám sát an ninh, cụ thể là, camera giám sát; vỏ bọc, cụ thể là cấu 

trúc thích ứng riêng biệt để giữ và bảo vệ camera khỏi các tác động bên ngoài và yếu tố 
gây hại; ống kính quang học dùng cho truyền hình mạch kín và video giám sát; phần 
mềm an ninh (có thể tải xuống được), cụ thể là, phần mềm sử dụng và/hoặc điều hành để 
điều khiển và giám sát hình ảnh thu trực tiếp từ camera giám sát an ninh trên cả mạng 
máy tính cục bộ và mạng truyền thông từ xa và phần mềm tự động ghi âm, lưu trữ, phục 
hồi và nâng cao hình ảnh từ các camera giám sát an ninh.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa hệ thống an ninh.  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và kỹ thuật tùy chỉnh cho hệ thống an ninh truyền hình mạch 
kín.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giám sát điện tử dùng cho an ninh, cụ thể là, truyền hình mạch kín và 
vi đê « giám sát, phân tích và xử lý hình ảnh giám sát; dịch vụ tư vấn an ninh, cụ thể là, 
đánh giá và khuyến nghị vệ hệ thống truyền hình mạch kín và vi đê « giám sát).  

 
 

(210) 4-2011-24672 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AVIGILON CORPORATION    (CA) 

Suite 378, 101-1001 West Broadway 
Vancouver, British Columbia V6H 4E4 
Canada  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng giám sát an ninh, cụ thể là, camera giám sát; vỏ bọc, cụ thể là cấu 

trúc thích ứng riêng biệt để giữ và bảo vệ camera khỏi các tác động bên ngoài và yếu tố 
gây hại; ống kính quang học dùng cho truyền hình mạch kín và video giám sát; phần 
mềm an ninh (có thể tải xuống được), cụ thể là, phần mềm sử dụng và/hoặc điều hành để 
điều khiển và giám sát hình anh thu trực tiếp từ camera giám sát an ninh trên cả mạng 
máy tính cục bộ và mạng truyền thông từ xa và phần mềm tự động ghi âm, lưu trữ, phục 
hồi và nâng cao hình ảnh từ các camera giám sát an ninh.    

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa hệ thống an ninh.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và kỹ thuật tùy chỉnh cho hệ thống an ninh truyền hình mạch 
kín.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giám sát điện tử dùng cho an ninh, cụ thể là, truyền hình mạch kín và 
vi đê « giám sát, phân tích và xử lý hình ảnh giám sát; dịch vụ tư vấn an ninh, cụ thể là, 
đánh giá và khuyến nghị về hệ thống truyền hình mạch kín và vi đê « giám sát.  

 
 

(210) 4-2011-24673 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 1,531,871 15.06.2011 CA 

  
(731) AVIGILON CORPORATION    (CA) 

Suite 378, 101-1001 West Broadway 
Vancouver, British Columbia V6H 4E4 
Canada  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm an ninh (có thể tải xuống được), cụ thể là, phần mềm sử dụng 

và/hoặc điều hành để điều khiển và giám sát hình ảnh thu trực tiếp từ camera giám sát an 
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ninh trên cả mạng máy tính cục bộ và mạng truyền thông từ xa và phần mềm tự động ghi 
âm, lưu trữ, phục hồi và nâng cao hình ảnh từ các camera giám sát an ninh.  

 
 

(210) 4-2011-24674 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 1,531,873 15.06.2011 CA 

  
(731) AVIGILON CORPORATION    (CA) 

Suite 378, 101-1001 West Broadway 
Vancouver, British Columbia V6H 4E4 
Canada  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm an ninh (có thể tải xuống được), cụ thể là, phần mềm sử dụng 

và/hoặc điều hành để điều khiển và giám sảt hình ảnh thu trực tiếp từ camera giám sát an 
ninh trên cả mạng máy tính cục bộ và mạng truyền thông từ xa và phần mềm tự động ghi 
âm, lưu trữ, phục hồi và nâng cao hình ảnh từ các camera giám sát an ninh.  

 
 

(210) 4-2011-24675 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 21.3.21; 24.17.25 
(731) CHOI, DONG-O   (KR) 

56-24 Ogae-ri, Kumho-up, Youngcheon-
si, Gyungsanbuk-do, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lò xo giảm xóc cho xe ôtô; bộ giảm xóc cho phương tiện giao thông đường sắt; 

lò xo giảm xóc cho xe cộ; lò xo được hỗ trợ thủy lực dùng để giảm xóc cho xe cộ; giảm 
xóc treo cho xe cộ; giảm xóc cho ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-24676 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SHANDONG JINGZHI JIUYE GUFEN 

YOUXIANGONGSI   (CN) 
Jingyang Street, Jingzhi Town, Anqiu 
262119 Shandong, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mùi; rượu sakê; chiết xuất alcolic; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu đắng; 

rượu vang vàng; rượu để uống; rượu brandi (rượu mạnh).  
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(210) 4-2011-24677 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trang Ly   (VN) 
Số 5-G19, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chức năng dùng cho mục 

đích y tế; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác dụng 
lợi sữa và dùng cho mục đích y tế); cao dán dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24678 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 16.1.4; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Vàng cam nhạt, xanh da trời, hồng, đen, 

trắng 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; màn hình máy tính; hệ thống rạp hát tại nhà bao gồm máy thu 

hình, bộ khuếch đại âm thanh và loa âm thanh; máy đọc đĩa DVD; máy quay đĩa quang; 
kính đeo mắt; kính đeo mắt 3D; thiết bị (chất) bán dan; thiết bị truyền tuần tự đa năng 
(thẻ USB), bộ nối dây tập trung; bộ chuyển mạch và bộ định tuyến mạng máy tính; bộ 
điều biến (mô đem); điện thoại thông minh; điện thoại di động; tai nghe không dây cho 
điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3 và/hoặc điện thoại; sạc pin cho điện thoại đi 
động, máy tính chủ; bộ giải mã tín hiệu kỹ thuật số dùng cho máy thu hình cụ thể là bộ 
giải mã và điều khiển truyền tin kỹ thuật số, bộ chuyển đổi điện cho máy truyền hình cáp, 
bộ chuyển đổi truyền tin nội bộ; ổ đĩa cứng; ổ đĩa quang; máy vi tính có chức năng ghi 
chép; máy vi tính; máy in dùng cho máy tính; thiết bị (PDA) hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số 
dưới dạng máy tính cầm tay; máy fax; máy tính tiền; bộ pin dùng cho điện thoại di động 
cáp sợi quang học; bàn là điện; thiết bị giải trí chỉ sử dụng với máy thu hình; điện thoại có 
chức năng truyền hình ảnh; điện thoại; máy ghi băng có hình ảnh; máy nghe nhạc MP3; 
thiết bi giải trí đa phương tiện đi động; loa phóng thanh dùng cho máy vi tính; máy đọc 
đĩa compắc; máy chiếu phim; phần mềm trò chơi, đã được đăng ký; chuột máy vi tính, 
tấm di chuột máy vi tính; máy ghi hình; máy quay đĩa hình.  
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(210) 4-2011-24679 (220) 18.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CASINO GUICHARD PERRACHON  

(FR) 
1 Esplanade de France, 42000 Saint 
Etienne, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, không phải đồ điện; lược và bọt 

biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; dụng cụ lau chùi vận hành 
bằng tay; sợi thép rối; thủy tinh thô hoặc bản thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); 
sành sứ và đất nung không thuộc nhóm khác; chai lọ; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, 
đất nung hoặc thủy tinh, tượng bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh; đồ dùng trong nhà 
vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; thùng rác; cốc (đồ đựng); bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và 
thìa (không làm bằng bằng kim loại quý), bể cá trong nhà.  

 
 

(210) 4-2011-24690 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 7.1.6; 2.7.9 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh, xám 
(731) Công ty cổ phần G&P Ma Ma 

Sữa Non   (VN) 
Số 20, ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.   
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-24691 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 7.1.6; 2.7.9 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh, xám 
(731) Công ty cổ phần G&P Ma Ma 

Sữa Non   (VN) 
Số 20, ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  
 
 
 

(210) 4-2011-24692 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất dịch vụ Gia Công Tín 
Phát  (VN) 
112, đường Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm.  

 
 
 

(210) 4-2011-24695 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Tàu thủy/tàu xuồng; ô tô; toa xe; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe tiện 

ích dùng trong thể thao; ô tô buýt; xe đi dã ngoại; xe thể thao, ô tô đua; xe thùng, xe nâng 
(xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc đĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng); xe 
kéo; giảm xóc treo dùng cho xe cộ; lò xo giảm xóc dùng cho xe cộ; may ¬ của xe cộ; 
bánh xe cộ; lốp cho ô tô; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; phanh xe cộ; khung gầm xe cộ; 
thùng xe ô tô; bộ phận chở hành lý dùng cho xe cộ; chuông chống trộm dùng cho xe cộ 
mặt đất; gương hậu dùng cho xe cộ; cần gạt nước cho xe cộ; tấm chắn gió cho xe cộ; động 
cơ cho xe cộ mặt đất; mạng thuỷ lực dùng cho xe cộ mặt đất; bơm hơi (phụ tùng của xe 
cộ); khớp ly hợp dùng cho xe cộ mặt đất, cơ cấu truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; trục 
của xe cộ mặt đất, thiết bị lái cho xe cộ mặt đất; bảng chỉ dẫn (tín hiệu) hướng đi cho xe 
cộ; đèn hiệu báo lùi dùng cho xe cộ; xe hai bánh có động cơ; xe đạp; xe bò (xe ba gác); 
toa xe tự lật; xe đẩy xe cộ; xe kéo xe cộ; động cơ kéo; động cơ cho xe cộ mặt đất; trục xe 
cộ; cơ cấu truyền động và khớp truyền động bánh răng dùng cho xe cộ mặt đất; giảm xóc 
dùng cho xe cộ; động cơ điện xoay chiều/động cơ điện một chiều dừng cho xe cộ mặt đất; 
chuông chống trộm dùng cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm 
xe hoặc lốp xe; tất cả thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2011-24696 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/327,837 23.05.2011 US 

  
(731) LIEBERT CORPORATION   (US) 

1050 Dearborn Drive Columbus, Ohio 
43085, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu và phòng máy tính được tạo thành bởi một 

hoặc một số các bộ phận sau: bộ điều khiển điện tử để kiểm soát điều hòa không khí, 
nhiệt độ và luồng không khí, bộ cảm biến, hệ thống phân phối điện và quản lý cáp, bộ ổn 
định điện thế, máy phát điện, bộ cấp nguồn liên tục, bộ ngắt mạch điện, hệ thống làm 
mát, thiết bị điều hòa không khí, điều khiển quạt, tủ, giá đỡ, tấm ngăn, tấm màn ngăn cửa,  
phần mềm để giám sát trung tâm dữ liệu và các thiết bị thuộc cơ sở hạ tầng của phòng 
máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2011-24697 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Quang   (VN) 
229, tổ 40, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (cung cấp) các sản phẩm chăm sóc làm đẹp tóc, trang điểm 

nghệ thuật, chăm sóc và làm đẹp móng, phun xăm thẩm mỹ. 
 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề trang điểm, đào tạo dạy nghề tóc, dạy nghề thẩm mỹ làm 
đẹp, phun xăm thẩm mỹ, các dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức các sự kiện về nghệ thuật 
trang điểm và làm đẹp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc làm đẹp tóc, trang điểm nghệ thuật, chăm sóc và làm đẹp 
móng, phun xăm thẩm mỹ. 

 
 

(210) 4-2011-24698 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; A11.3.7; 11.3.18 
(591) Nâu, xanh, xám 

(540) 

  

(731) Phan Nha Trang   (VN) 
45 Trần Quốc Toản, Quang Trung, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng cung cấp); quán cafe; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; chỗ ở cho động vật.  
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(210) 4-2011-24699 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
quảng cáo á Đông  (VN) 
61/1 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán hàng trang trí nội thất, mua bán hàng trang trí ngoại thất. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà dân dụng, thi công lắp đặt tấm nhôm, thi công lắp đặt pano 
quảng cáo, thi công lắp đặt nội thất, thi công lắp đặt ngoại thất.  

 
Nhóm 40: Gia công sản xuất đèn neon, gia công sản xuất chữ nổi, gia công sản xuất hộp 
đèn, gia công sản xuất bảng hiệu quảng cáo.  

 
 
 
(210) 

 
4-2011-24710 

 
(220) 

 
21.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 6.1.2 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty xi măng Nghi Sơn  
(VN) 
Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 19: Sản xuất xi măng, bê tông, thạch cao các loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-24711 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.4; 26.3.3; 6.1.2 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty xi măng Nghi Sơn  
(VN) 
Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 19: Sản xuất xi măng, bê tông, thạch cao các loại.  
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(210) 4-2011-24712 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Nối 
Vòng Tay   (VN) 
78 Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế vận chuyển khách du lịch đường bộ và đường 

thủy nội địa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống giải khát; kinh doanh khách sạn.  
 
 

(210) 4-2011-24713 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1; 5.3.11 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dương Thảo  
(VN) 
217 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống; đồ uống cung cấp năng lượng (không có thuốc chữa bệnh); chế phẩm 

dùng để làm đồ uống.  
 
 

(210) 4-2011-24714 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A16.1.11 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Giải 
Pháp Số  (VN) 
43/304A Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.   

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện tử dùng 
để ghi truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi thư, thông tin và dữ liệu (thiết bị 
đơn nhất), thiết bị chuyển mạch, biến đổi, tích điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
(thiết bị đơn nhất), thiết bị điều khiển tự động bằng âm thanh và hình ảnh, máy tính, điện 
thoại, thiết bị ngoại vi dùng với máy tính, phần mềm máy vi tính, đĩa CD, VCD, đầu máy 
và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính, sách điện tử và báo điện tử (có thế tải 
xuống được từ mạng Internet); dịch vụ nghiên cứu thị trường; hỗ trợ điều hành doanh 
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nghiệp thương mại; dịch vụ quảng cáo thương mại; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ 
liệu trong máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện hên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim, sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 
 

(210) 4-2011-24715 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và hợp tác đầu tư Việt Nam  
(VN) 
Số 14, phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải trí, 

văn hoá, nghệ thuật); dịch vụ câu lạc bộ thể thao, cụ thể là chơi gôn, quần vợt; dịch vụ tổ 
chức và điều khiển hội nghị, hội thảo.  

 
 

(210) 4-2011-24716 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
chuyên nghiệp Phượng Hoàng 
Đông PHương   (VN) 
55/20 Ngũ Hành Sơn, tổ 12, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2011-24718 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 5.7.13 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH may Vạn Dĩnh  

(VN) 
19/69 Thạch Lam, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 18: Va li; túi xách bằng da hoặc giả da; túi xách nhỏ dự tiệc; ví da hoặc giả da; cặp 

học sinh; túi thể thao.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ vải; găng tay (trang phục); thắt lưng (trang phục).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-24719 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Long Hiệp  

(VN) 
Km 1929 quốc lộ 1A, xã Long Hiệp, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất kích thích sinh trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh hại cây trồng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-24730 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.3.2; A11.3.7; A11.3.20 
(591) Trắng, vàng, nây, đỏ, xanh cốm, đen, tím
(731) Trần Thị Linh Lan   (VN) 

29/1 Hùng Vương, thành phố Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán chè (chè ăn); nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-24731 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.3; 8.7.11 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Văn Phòng  (VN) 

12/2 KP4, phường 2, thị xã Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm tươi.  

 
 

(210) 4-2011-24732 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH nhà hàng HAT  

(VN) 
33 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn gia đình; dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh từ nhà 

hàng.  
 
 

(210) 4-2011-24733 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV xuất 
nhập khẩu Lý Gia  (VN) 
219/49 Mai Xuân Thưởng, phường 6, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn các loại bóng đèn; bán buôn các loại công tắc thời gian; bán buôn 

cáp điều khiển.  
 
 

(210) 4-2011-24734 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần sữa An Pha  
(VN) 
65 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa bột, sữa chua, sữa đặc, sữa nước.  
 
 
 

(210) 4-2011-24735 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sữa An Pha  

(VN) 
65 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa bột, sữa chua, sữa đặc, sữa nước.  

 
 
 

(210) 4-2011-24736 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sữa An Pha  

(VN) 
65 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa bột, sữa chua, sữa đặc, sữa nước.  

 
 
 

(210) 4-2011-24737 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sữa An Pha  

(VN) 
65 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa bột, sữa chua, sữa đặc, sữa nước.  
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(210) 4-2011-24738 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sữa An Pha  

(VN) 
65 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa bột, sữa chua, sữa đặc, sữa nước.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24739 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sữa An Pha  

(VN) 
65 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24750 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-24751 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-24752 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-24753 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-24754 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A5.3.15; 5.3.6; 5.3.4 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, trắng 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Rồng 
Việt   (VN) 
Phòng 1803 tầng 18 tòa nhà 24T2 khu đô 
thị mới Trung Hoà Nhân Chính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, hàng dệt may, vải tơ 
lụa, phụ tùng ô tô, đồ gia dụng, đồ nội thất, vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị điện, điện tử, 
máy tính, phần mềm máy tính, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24755 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh nhạt, xanh đậm, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

CEC Việt Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc diệt mối, thuốc trừ 
dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị và phụ tùng máy 
nông nghiệp, đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-24756 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.13; A25.7.23; A25.7.22; 26.4.2; 
26.11.3 

(591) Đỏ, xanh dương, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất-thương mại & dịch 
vụ Dân Đạt   (VN) 
88C Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 06: ống và ống dẫn bằng kim loại mềm.  

 
 
 

(210) 4-2011-24757 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH Hoá dược Hợp 

Tác   (VN) 
Lầu 6, số 456 Phan Xích Long, phường 
2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 
 

(210) 4-2011-24758 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.2 
(591) Xanh rêu, xanh lam, tím, trắng 
(731) Công ty điện toán và truyền 

số liệu (VDC)  (VN) 
Nhà Internet, lô 2A, Làng Quốc Tế 
Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, máy vi tính.  
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(210) 4-2011-24759 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh rêu, xanh lam, tím, trắng 
(731) Công ty điện toán và truyền 

số liệu (VDC)  (VN) 
Nhà Internet, lô 2A, Làng Quốc Tế 
Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế, bảo hành, cài đặt phần mềm máy tính, chuyển giao công nghệ 

thông tin lĩnh vực công nghệ thông tin.  
 
 
 

(210) 4-2011-24766 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.3.23 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần bao bì Vạn 

Xuân  (VN) 
Số 61, ngõ 51, phố Quan Thánh, phường 
Bình Hàn, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng các tông hoặc bằng giấy. 

 
 
 

(210) 4-2011-24770 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Chân Tâm  (VN) 
Gian K8, số 134/1 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu que thử thai.  
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(210) 4-2011-24771 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.9; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần nhà đất Đại 

Tín  (VN) 
K1-21 đường số 10, khu dân cư 586, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà ở; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn xây 

dựng; cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; 
đầu tư vốn xây dựng nhà ở các loại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; san lấp mặt bằng.  

 
 

(210) 4-2011-24772 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 
(731) Đoàn Lê Thịnh  (VN) 

77/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể thao như: cầu lông.  

 
 

(210) 4-2011-24773 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.22; A26.11.12 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

Xuất nhập khẩu Song Huy  
(VN) 
Số 19 ngách 32/65 An Dương, Yên Phụ, 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay, máy nghiền gia 

dụng chạy bằng điện; máy dùng cho nhà bếp dùng điện.  
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Nhóm 11: Bếp nấu; chảo rán dùng điện; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn cho thiết 
bị gaz; vỉ lò đốt; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); thiết bị lọc nước.  

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; chảo để rán không dùng điện; đồ chứa đựng dùng 
cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bếp ga, thiết bị nấu nướng và các bộ phận của thiết bị đó, phụ 
tùng điều chỉnh và an toàn cho thiết bị dùng gas, thiết bị lọc nước, bộ nồi đun nấu, dụng 
cụ nhà bếp, đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp, bình đựng nước uống, máy nghiền, máy 
xay gia dụng chạy bằng điện, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục 
đích thương mại quảng cáo, dịch vụ thông tin thương mại, dịch vụ giới thiệu hàng hóa, 
dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-24774 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

Xuất nhập khẩu Song Huy  
(VN) 
Số 19 ngách 32/65 An Dương, Yên Phụ, 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay, máy nghiền gia 

dụng chạy bằng điện; máy dùng cho nhà bếp dùng điện.   
 

Nhóm 11: Bếp nấu; chảo rán dùng điện; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn cho thiết 
bị gaz; vỉ lò đốt; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); thiết bị lọc nước.   

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; chảo để rán không dùng điện; đồ chứa đựng dùng 
cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bếp ga, thiết bị nấu nướng và các bộ phận của thiết bị đó, phụ 
tùng điều chỉnh và an toàn cho thiết bị dùng gas, thiết bị lọc nước, bộ nồi đun nấu, dụng 
cụ nhà bếp, đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp, bình đựng nước uống, máy nghiền, máy 
xay gia dụng chạy bằng điện, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục 
đích thương mại quảng cáo, dịch vụ thông tin thương mại, dịch vụ giới thiệu hàng hóa, 
dịch vụ nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2011-24775 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 25.5.1; 26.13.25 
(731) OPPO MEDICAL lNC.   (US) 

1030 Industry Drive, Tukwila, WA 
98188, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; dải băng buộc đầu (trang phục); cổ tay áo (trang phục); 

đồ đi ở chân; miếng lót bên trong giày; bít tất ngắn cổ; thắt lưng (trang phục); găng tay 
(trang phục); khăn quàng cổ, dải đeo quần, tất.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, hỗ trợ quản lý kinh doanh, 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ khuyến mại (cho người khác), dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
trực tuyến thông qua máy vi tính, cụ thể là, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, các sản 
phẩm y tế và sản phẩm thể thao, dịch vụ đặt hàng qua thư, dịch vụ bán lẻ đặc biệt là quần 
áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, các sản phẩm y tế và sản phẩm thể thao. 

 
 
 

(210) 4-2011-24776 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương hiệu Toxe Brand  (VN) 
20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 
 
 

(210) 4-2011-24778 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH xây dựng - 

thương mại & dịch vụ Đông 
Phó  (VN) 
Lô A20, khu tái dịnh cư Nam Sông Hậu, 
xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2011-24779 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.5.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất sơn 

Việt Nam  (VN) 
Số 18 ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc 
Việt, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, mực in và mát tít (nhựa tự nhiên).  
 

Nhóm 35: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, cụ thể là: sơn, véc ni sơn gỗ, 
sơn sắt thép, bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm; bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh; đại lý mua, bán, ký 
gửi, và xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh kể trên.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24790 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.23; 24.17.5 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả (vật liệu giả da), và các sản phẩm được làm từ những chất liệu 

này, không thuộc các nhóm khác, da động vật, da sống; va li/hòm/rương và túi du lịch, 
ô/lọng, dù che nắng và gậy chống (gậy đi bộ), roi da, bộ yên cương và yên cương.   

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo, điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, tiếp thị; dịch vụ xúc 
tiến bán hàng; xúc tiến thương mại hỗn hợp (cho người khác); quảng cáo thương mại trên 
truyền hình, quảng cáo thương mại trên đài phát thanh ra-đi-ô; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy vi tính; xúc tiến bán hàng trực tuyến trên mạng máy vi tính; cung cấp thông 
tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về quảng cáo, điều hành kinh doanh và quản lý kinh 
doanh; dịch vụ quản lý sự kiện (tổ chức triển lãm hoặc hội chợ thương mại nhằm mục 
đích quảng cáo hoặc thương mại); dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán lẻ trực tuyến các loại 
quần áo, đồ di chân, tất cả các loại túi và túi xách của phụ nữ, ví và ba lô.   
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(210) 4-2011-24791 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả (vật liệu giả da), và các sản phẩm được làm từ những chất liệu 

này, không thuộc các nhóm khác, da động vật, da sống; va li/hòm/rương và túi du lịch, 
ô/lọng, dù che nắng và gậy chống (gậy đi bộ), roi da, bộ yên cương và yên cương.   

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo, điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, tiếp thị; dịch vụ xúc 
tiến bán hàng; xúc tiến thương mại hỗn hợp (cho người khác); quảng cáo thương mại trên 
truyền hình, quảng cáo thương mại trên đài phát thanh ra-đi-ô; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy vi tính; xúc tiến bán hàng trực tuyên trên mạng máy vi tính; cung cấp thông 
tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về quảng cáo, điều hành kinh doanh và quản lý kinh 
doanh; dịch vụ quản lý sự kiện (tổ chức triển lãm hoặc hội chợ thương mại nhằm mục 
đích quảng cáo hoặc thương mại); dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán lẻ trực tuyến các loại 
quần áo, đồ di chân, tất cả các loại túi và túi xách của phụ nữ, ví và ba lô.   

 
 

(210) 4-2011-24792 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.   

 
 

(210) 4-2011-24793 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 21.3.9; 21.3.10 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả (vật liệu giả da), và các sản phẩm được làm từ những chất liệu 

này, không thuộc các nhóm khác, da động vật, da sống; va li/hòm/rương và túi du lịch, 
ô/lọng, dù che nắng và gậy chống (gậy đi bộ), roi da, bộ yên cương và yên cương.   
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Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo, điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, tiếp thị; dịch vụ xúc 
tiến bán hàng; xúc tiến thương mại hỗn hợp (cho người khác); quảng cáo thương mại trên 
truyền hình, quảng cáo thương mại trên đài phát thanh ra-đi-ô; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy vi tính; xúc tiến bán hàng trực tuyên trên mạng máy vi tính; cung cấp thông 
tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về quảng cáo, điều hành kinh doanh và quản lý kinh 
doanh; dịch vụ quản lý sự kiện (tổ chức triển lãm hoặc hội chợ thương mại nhằm mục 
đích quảng cáo hoặc thương mại); dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán lẻ trực tuyến các loại 
quần áo, đồ di chân, tất cả các loại túi và túi xách của phụ nữ, ví và ba lô.   

 
 

(210) 4-2011-24794 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.   

 
 

(210) 4-2011-24795 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 Paris - France  
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; gel (chất gien), bột, nước xịt, keo bọt, dầu thơm, kem, nước thơm, 

dầu dưỡng và sáp để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc 
và tẩy màu cho tóc chế phẩm màu bảo vệ cho tóc hư tổn (đang cần dưỡng); chế phẩm tạo 
nếp tóc lượn song và làm xoăn tóc lâu dài; chế phẩm mỹ phầm bổ sung các dưỡng chất 
làm khỏe tóc; tinh dâu dừng cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2011-24796 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  

(FR) 
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
805 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; gel (chất gien), bột (dạng bột), nước xịt, keo bọt, dầu thơm, kem, 
nước thơm, dầu dưỡng và sáp để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo 
màu cho tóc và tẩy màu cho tóc, chế phẩm màu bảo vệ cho tóc hư tổn (đang cần dưỡng); 
chế phẩm tạo nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc lâu dài; chế phẩm mỹ phẩm bổ sung các 
dưỡng chất làm khỏe tóc; tinh dầu dùng cho cá nhân. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24797 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.2 
(591) Xanh cửu long, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư BBG  

(VN) 
Tầng 5, tòa nhà EG Tower, 18 Trần 
Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Môi giới thương mại; mua bán tên miền; mua bán phần mềm máy tính; mua 

bán vàng bạc; dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa giáo dục- 
giải trí thể thao. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24798 (220) 21.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Dũng Hường  (VN) 
Số 83 khu tái định cư An Đồng II, An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi xịt bồn cầu; vòi nước; vòi vặn; ống dẫn nước dùng trong thiết 

bị vệ sinh.  
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(210) 4-2011-24806 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN    (VN)
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); bản tin; báo chí, sản phẩm của ngành in; ấn phẩm; tờ quảng 

cáo; sách.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; truyền các thông báo quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng; dán áp phích quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, để bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; tổ chức 
triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, quảng cáo ngoài trời; xuất bản những 
bài quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; quảng cáo bằng truyền hình.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tiêu khiển; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; xuất bản 
sách; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; thông tin về giải trí, dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí); 
dịch vụ karaoke, tổ chức khiêu vũ; dịch vụ giới thiệu phim kịch; giải trí truyền hình; trình 
diễn sân khấu; dịch vụ giải trí trong nhà.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; 
nhà trọ (cho thuê chỗ ở tạm thời); cho thuê phòng họp, nhà hàng ăn uống; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quầy rượu.  

 
Nhóm 44: Mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ tắm hơi.  

 
 

(210) 4-2011-24807 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); bản tin; báo chí, sản phẩm của ngành in; ấn phẩm; tờ quảng 

cáo; sách.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; truyền các thông báo quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng; dán áp phích quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, để bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; tổ chức 
triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, quảng cáo ngoài trời; xuất bản những 
bài quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; quảng cáo bằng truyền hình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tiêu khiển; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; xuất bản 
sách; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; thông tin về giải trí, dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí); 
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dịch vụ karaoke, tổ chức khiêu vũ; dịch vụ giới thiệu phim kịch; giải trí truyền hình; trình 
diễn sân khấu; dịch vụ giải trí trong nhà.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; 
nhà trọ (cho thuê chỗ ở tạm thời); cho thuê phòng họp, nhà hàng ăn uống; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 
Nhóm 44: Mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ tắm hơi.  

 
 
(210) 

 
4-2011-24810 

 
(220) 

 
22.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất kinh doanh đàn Phúc Sĩ  
(VN) 
Tổ 27, phường Hòa Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ, đàn ghi ta. 

 
 

(210) 4-2011-24811 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thủy Tiên  (VN) 
478A4 Điền Biên Phủ, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-24812 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Tiến   (VN) 
42/34 đường 702, Hồng Bàng, phường 1, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn: nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước có ga 

(đồ uống); nước ép trái cây.  
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(210) 4-2011-24813 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quần áo 
trang phục tinh tế Nhật Bản  
(VN) 
Lô B2.2-B2.3, đường D93, KCN Đồng 
An 2, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn choàng; thắt lưng 

(trang phục). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-24816 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
HIPT  (VN) 
Số 152, Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24817 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 2.9.14; A2.9.15; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Thương Mại 
H&D  (VN) 
Số 263 đường Nguyễn Gia Thiều, 
phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện các loại, máy nổ, máy giặt, mô tơ điện (không dùng cho phương 

tiện đường bộ), máy hút bụi, máy xay sinh tố.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân: quần áo may sẵn, quần áo nâng ngực chỉnh hình (trang 
phục), quần áo lót, quần áo tắm, bít tất các loại.  
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(210) 4-2011-24818 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Ty Đô  (VN) 
Số 60 đường số 10, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm. 

 
 

(210) 4-2011-24819 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Hạnh Phúc  (VN) 
142/57 Bạch Đằng, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm và hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ.  
 
 

(210) 4-2011-24830 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-24831 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-24832 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-24833 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-24834 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-24835 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-24836 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-24837 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.22; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Doãn Cường   (VN) 
Số 50, ngõ 104 phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; súp.  
 

Nhóm 30: Cháo dinh dưỡng  không dùng cho mục đích y tế; bánh ngọt.  
 
 

(210) 4-2011-24838 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương đậm, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sắc Mộc  (VN) 
145, đường 51, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng gỗ; bàn; ghế; giường; tủ; giá kệ; khung gương; khung ảnh. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức 
năng văn phòng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: sửa chữa nhà cửa; lắp đặt nội thất.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 
mềm máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-24839 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 4.5.3; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bóng đá Đại 
Nguyên  (VN) 
41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp các trang thiết bị dùng cho thể thao; tổ chức thi đấu thể thao; cho 

thuê dụng cụ thể thao; cho thuê sân vận động; tổ chức và điều khiển các hội thảo; trại tập 
luyện thể thao. 

 
 

(210) 4-2011-24840 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KAIRA DISTRICT CO-OPERATIVE 

MILK PRODUCERS' UNION LIMITED  
(IN) 
Anand - 388 061, State of Gujarat, India.

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Pademark 

(Pademark CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm, thú săn (không còn sống); chiết xuất của thịt; rau quả được 

nấu chín, sấy khô và bảo quản; thạch dùng cho thực phẩm, mứt ướt, trứng, sữa và các sản 
phẩm sữa, bơ; dầu, mỡ có thể ăn được. 

 
 

(210) 4-2011-24845 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NATURAL ORGANICS, INC.   (US) 

548 Broadhollow Road, City of Melville, 
State of New York 11747 United States 
of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng thể, kem dưỡng ẩm, tinh dầu dưỡng thể, xà phòng dùng cho tay, 
mặt, và cơ thể, dầu gội đầu và dầu xả tóc; chế phẩm chăm sóc móng tay. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung cho người ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế) và chế phẩm 
vi-ta-min.  

 
 
 

(210) 4-2011-24846 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(731) VO-VI MULTIMEDIA 

COMMUNICATION   (US) 
98 Flintwell Way, San Jose CA 95138-
1615 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa tiếng và đĩa hình ghi lại nội dung các cuộc hội thảo, hội nghị, bài giảng, 

các lớp học, các cuộc tọa đàm, hướng dẫn dạy học và các kỹ năng dạy, các buổi hoà nhạc 
trong lĩnh vực tâm linh và thiền định.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm in, cụ thể là tập tài liệu, tạp chí, bản tin, báo, tạp chí xuất bản định kỳ, 
áp phích, tờ rơi, tài liệu chuyên soạn các bài giảng, tài liệu giảng dạy trong lĩnh vực tâm 
linh và thiền định.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực tâm linh và thiền định; cung cấp các thông tin 
về giáo dục trong lĩnh vực tâm linh và thiền định qua trang web.  

 
 
 

(210) 4-2011-24847 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 5.7.1 
(731) Công ty TNHH FES (Việt Nam)  

(VN) 
11, đường số 8, KCN Việt Nam - 
Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, bột ngũ cốc; cà phê pha sẵn làm đồ uống. 
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; đồ uống có hương vị trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà, ca cao, bột ngũ cốc, các loại đồ uống pha sẵn. 
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(210) 4-2011-24849 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Huy Hào  

(VN) 
328 đại lộ Bình Dương, xã Hưng Định, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ dùng gia đình bằng gốm 

và sứ, đồ dùng gia đình bằng thủy tinh, đồ điện gia dụng là: máy thu hình (tivi), máy giặt, 
tủ lạnh, lò vi sóng, nồi cơm điện, bàn là điện; đèn, bộ đèn, mô tô, xe gắn máy, ô tô.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống cho khách hàng dùng tại chỗ do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-24850 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH In Ngôi Sao  

(VN) 
101/3B, khu phố Đông Tác, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in lụa; lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng, cụ thể là ép, kết cườm lên 

trên sản phẩm may mặc, giày da, bao bì, túi xách.  
 
 

(210) 4-2011-24851 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh cá thể gà ác 

tiềm thuốc bắc "Cô Chính"  
(VN) 
Số 24/1, ấp Long Thuận B, xã Long 
Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán giải khát; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-24852 (220) 13.08.2010 
(641) 4-2010-17156 (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.7.25; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng cốm, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản Sài Gòn Thường Tín 
Tân Thắng   (VN) 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi giải trí; cho thuê sân gôn và các thiết bị 

dụng cụ chơi gôn; cho thuê phòng chiếu phim; cho thuê sân vận động thể thao. 
 
 

(210) 4-2011-24853 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED  
(SG) 
211 Upper Bukit Timah Road Singapore 
588182  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thu thập hàng hóa từ một catalô hàng hóa tổng hợp thông qua thư đặt 

hàng hoặc bằng các phương tiện viễn thông, vì lợi ích của người khác để khách hàng dễ 
dàng xem và mua các hàng hóa này; dịch vụ thu thập hàng hóa từ một đại lý bán lẻ hàng 
hóa tổng hợp, vì lợi ích của người khác để khách hàng dễ dàng xem và mua các hàng hóa 
này; dịch vụ thu thập hàng hóa từ một trang web internet hàng hóa tổng hợp, vì lợi ích của 
người khác, để khách hàng dễ dàng xem và mua các hàng hóa này.  

 
 

(210) 4-2011-24854 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ du lịch và thương 
mại Hưng Phát   (VN) 
Số 34, tổ 2, thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-24855 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại Phúc 
Khang   (VN) 
Số nhà 02, ngõ 109 phố Trần Xuân Soạn, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc .  
 
 

(210) 4-2011-24856 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-24857 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-24858 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
PHương Lê   (VN) 
A37 lô 12 đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-24859 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần y dược và 

đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-24870 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.6; 26.1.6; 26.1.1 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION  
(JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc có chức năng tạo ion.   
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(210) 4-2011-24871 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.6; 26.1.6 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION  
(JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc có chức năng tạo ion. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24872 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION  
(JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc có chức năng tạo ion.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24873 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.1; A1.1.10; A26.11.12; A1.11.8 
(731) Công ty TNHH liên kết Ngôi 

Sao (STARLINK CO., LTD.)   (VN) 
Số 81 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 
CONSULT LTD. LLC.) 

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; đại lý du lịch, đại lý vé máy bay, dịch vụ đặt chỗ (cho các chuyến 

đi du lịch, khách sạn); hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch. 
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(210) 4-2011-24874 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.4.3; A5.11.17 
(591) Vàng nhạt, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Xuân Thịnh   (VN) 
24 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-24876 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Mỹ   (VN) 
611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách; va li; cặp học sinh; túi du lịch; ví (bóp).  

 
 

(210) 4-2011-24877 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 3.9.16 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng
(731) Công ty TNHH Thanh Khiết  

(VN) 
270 đường Lê Lợi, khu I, thị trấn Vĩnh 
Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Tôm được sơ chế bảo quản; cá được sơ chế bảo quản; mực được sơ chế bảo 

quản; cua ghẹ được sơ chế bảo quản; nghêu sò ốc được sơ chế bảo quản. 
 

Nhóm 31: Tôm sống; cá sống; mực sống; cua ghẹ sống; nghêu sò ốc sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn thuỷ sản; mua bán nguyên vật liệu, 
phụ liệu, máy móc, thiết bị dùng chế biến thủy sản; xuất nhập khẩu vật liệu, phụ liệu, 
máy móc, thiết bị dùng chế biến thuỷ sản; mua bán hàng nông sản; xuất nhập khẩu hàng 
nông sản. 
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(210) 4-2011-24878 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Hasan-Dermapharm  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-24879 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.1.6; A7.1.12 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Liên hiệp hợp tác xã thương 

mại TP.HỒ Chí Minh (SAIGON CO-
OP)    (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải sợi.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; hàng dệt kim (quần áo).  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ chơi, hàng lưu niệm: đèn móc khóa, đồng hồ, khung ảnh, đồ chơi 
trẻ em, ống heo, gấu bông, vật liệu xây dựng: sơn, bột trét tường; sắt thép, vải sợi, hàng 
may mặc, phân bón, xe ô tô; xe gắn máy, đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh; 
máy giặt), văn phòng phẩm (giấy, bút, sách, vở, cặp), đồ gia dụng (giường, tủ, khăn giấy; 
xà phòng giặt; kem đánh răng, bếp ga; ly, chén, bát, quần áo; giày dép), thực phẩm (bánh, 
kẹo, sữa, nước ngọt, dầu ăn), mỹ phẩm (nước hoa; sữa tắm); dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-24890 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
CENE Việt Nam  (VN) 
Số 51/283 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Pin, ắc quy. 
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(210) 4-2011-24891 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; 24.9.1; 25.1.9 
(591) Trắng, vàng, đen, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư du 

lịch Sài Gòn Đại Ninh  (VN) 
Số 9 Đống Đa, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, kim loại quý; tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; tư vấn đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện) và chỗ ở tạm 
thời.  

 
 

(210) 4-2011-24892 (220) 22.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Song Hoa  

(VN) 
10/4 đường số 3, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; keo xịt tóc; nước xúc miệng (không 

dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2011-24893 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương lợt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng ALPHALAB  (VN) 
8/8 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; hoàn thiện công 

trình xây dựng; xây dựng nhà các loại; xây dựng chuyên dụng khác. 
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Nhóm 42: Thiết kế chuyên dụng, trang trí nội thất. 
 
 

(210) 4-2011-24894 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.8 
(591) Xanh, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lắp đặt Điện 
lạnh Kỹ thuật Thương mại 
Việt   (VN) 
282 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đặt máy điều hòa không khí, máy ướp lạnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ điện, thiết bị văn phòng, vải sợi, may mặc, giới thiệu sản phẩm, 
nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện lạnh, bảo trì, bảo hành hệ thống điều hoà 
không khí.  

 
 

(210) 4-2011-24896 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: Quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu; 
chốt ắc piston; cụm khóa dầu, dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, 
ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec 
măng, roăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày; mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dày cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
823 

(210) 4-2011-24897 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: Quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 

bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu; 
chốt ắc piston; cụm khóa dầu, dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, 
ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec 
măng, roăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày; mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dày cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24898 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.5.1; 26.1.1; 26.5.1; 25.5.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 

bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu; 
chốt ắc piston; cụm khóa dầu, dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, 
ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec 
măng, roăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày; mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dày cày các loại; 
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trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm supáp.  

 
 

(210) 4-2011-24899 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 

bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, (lọc (bình lọc) dầu; 
chốt ắc piston; cụm khóa dầu, dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, 
ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec 
măng, roăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày; mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dày cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, phóng hãm su páp 

 
 

(210) 4-2011-24910 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
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dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24911 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24912 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
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xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24913 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24914 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.11.3; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
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phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24915 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24916 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 
bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24917 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 15.7.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  
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(210) 4-2011-24918 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 7.1.13; A7.1.12; 5.7.3; A5.1.16; 
5.1.1; A26.11.12; 25.7.20 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan  (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24919 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.3; 5.7.3; 4.3.19; 24.1.1; A1.1.10; 
24.11.18 

(591) Đỏ, vàng, đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ - vệ sỹ Nhật Hoàng   (VN) 
Số 34A đường Hà Huy Tập, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24930 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Vốn  
(VN) 
KD60 (số cũ là KD32), khu phố 3, 
đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
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(210) 4-2011-24931 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.1.5; A7.1.12; 7.1.24; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Tổng công ty 789   (VN) 
Số 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, bê tông, cấu kiện xây dựng bằng bê tông; các 

công trình cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đá để xây dựng. 
 

Nhóm 36: Bất động sản, quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản, môi giới bất động 
sản, quản lý tòa nhà; cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng cảng, xây dựng đê chắn sóng, xây dựng dưới nước, bến 
tàu, giám sát điều hành công việc xây dựng công trình, phá các công trình xây dựng, sửa 
chữa, lắp đặt, cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận tải; bãi đỗ xe, cho thuê kho hàng cất giữ hàng hóa, du lịch, tổ chức các 
chuyến du lịch.  

 
 
 

(210) 4-2011-24932 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hợp Thủy   (VN) 
Số 24 lô 5 Xi Măng, phường Thượng Lý, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (gạo), rượu khai vị, rượu brandi (rượu mạnh), rượu vôtca, rượu uýt ki, 

rượu vang. 
 
 
 

(210) 4-2011-24933 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Lê Thị Hằng   (VN) 
Lô 46 ngõ 52 đường Chùa Vẽ, phường 
Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết (đồ uống).  
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(210) 4-2011-24934 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất Bảo 
Thành   (VN) 
Tổ dân phố Đẩu Phượng (tại nhà Ông 
Đào Văn Đảm), phường Văn Đẩu, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết (đồ uống), nước ép trái cây (đồ uống), nước uống làm từ 

đậu nành (đồ uống), nước khoáng (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2011-24935 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN   (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý, thô hoặc bán thành phẩm và hợp kim của chúng không dùng 

trong nha khoa; đồ nữ trang; đá quý; đồng hồ và dụng cụ bấm giờ; nhẫn (đồ trang sức); 
trâm gài đầu (đồ nữ trang); vòng đeo tay (đồ nữ trang); vòng cổ (đồ nữ trang); đồng hồ 
đeo tay; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hoa tai. 

 
 

(210) 4-2011-24936 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN    (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để gói; hộp bằng các 

tông hoặc bằng giấy; túi mua hàng bằng giấy; danh thiếp; bưu thiếp; thẻ thông báo (văn 
phòng phẩm); thẻ chỉ mục (văn phòng phẩm). 

 
 

(210) 4-2011-24937 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN     (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để gói; hộp bằng các 
tông hoặc bằng giấy; túi mua hàng bằng giấy; danh thiếp; bưu thiếp; thẻ thông báo (văn 
phòng phẩm); thẻ chỉ mục (văn phòng phẩm). 

 
 
 

(210) 4-2011-24939 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.2; 1.5.1; A26.11.12; 24.17.18 
(591) Đỏ, xanh lá, cam, tím, xanh đen, xanh 

dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phần mềm UNESCO  (VN) 
30 đường số 50, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn), chương trình máy tính, thiết bị ngoại vi của máy 

tính điện tử, thiết bị xử lý thông tin.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập chương trình máy tính; bảo trì phần mềm 
máy tính; cập nhật phần mềm máy tính, tư vấn phần mềm máy tính.  

 
 
 

(210) 4-2011-24950 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA     (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  
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(210) 4-2011-24951 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA     (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24952 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA     (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
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trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24953 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.7.25; A1.1.10; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA     (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24954 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.1.4; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA     (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
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dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24955 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.2; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA     (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 

bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu, chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-24956 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.16; 3.7.1; A1.5.3; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA     (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: Đối trọng, đế supáp; đĩa chia bi; bánh 

đà,bánh răng, bánh răng đối trọng; bánh răng điều tốc; bánh răng cơ; bánh răng, bánh 
răng cam; bom dầu bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các 
loại; búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) dầu; chốt ắc piston; cụm khoá dầu; dây 
curoa; dàn cò; ống dẫn hướng; ống hút của lọc khí; ống xả khí; gối đỡ tay biên; gối đỡ 
trục cơ; giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, roăng cao su); khoá nước; 
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kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày cày; lốc máy; lốc máy diezel; lò xo 
các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khí (mặt  trước) dàn cày; mặt nhôm; may ¬ dàn 
cày; nắp ca bô; nắp chụp tay quay; nắp hậu; nắp thùng dầu; phao báo nhớt; phớt dầu bằng 
cao su; píton; roăng quy lát bằng kim loại và giấy; ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió 
các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt; thùng dầu; thùng nước; thùng nước làm mát; 
trục điều tốc; trục cơ; trục cam; trục dàn cày các loại; trục tay quay; ty ô cao áp; ty ô dầu ; 
van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng; xi lanh; xie e; xích côn dày cày; xích 
phay dàn cày; móng hãm xu páp.  

 
 

(210) 4-2011-24958 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 20.7.1; 26.13.25; A26.11.12; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH SAMPUNG INOX  

(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng 
Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng sự 
(THAO & PARTNERS LAW OFICE) 

 
(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại cụ thể là ống inox. 

 
 

(210) 4-2011-24959 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.3; 26.1.6; 24.5.7 
(591) Xanh, trắng, đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 
Tổ 52, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn 

uống, khách sạn. 
 
 

(210) 4-2011-24970 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); tương 
ớt; miến ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền. 

 
 

(210) 4-2011-24971 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); tương 

ớt; miến ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-24972 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); tương 

ớt; miến ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-24973 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Việt Trường Phát   (VN) 
56 đường HT31, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; van an toàn dùng cho bếp ga; phụ tùng điều chỉnh cho bếp ga; bộ phận 

đánh lửa dùng cho bếp ga; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và ống dẫn ga của bếp ga; 
nồi cơm điện. 
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(210) 4-2011-24974 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 08: Kìm cắt móng tay; kìm cắt móng chân; giũa móng tay; nhíp nhổ lông mày; kéo 

cắt tóc. 
 
 

(210) 4-2011-24975 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cửa cuốn úc Vinh Quang   (VN) 
Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-24976 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cửa cuốn úc Vinh Quang   (VN) 
Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-24977 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cửa cuốn úc Vinh Quang   (VN) 
Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-24978 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cửa cuốn úc Vinh Quang   (VN) 
Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-24979 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cửa cuốn úc Vinh Quang   (VN) 
Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24991 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đặc, sữa chua.  
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(210) 4-2011-24992 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EURO MEDICA SAN Té Việt Nam  
(VN) 
Lô 4B, khu đô thị phát triển 4A, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-24993 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.4.1 
(731) H & C COSMETICS (FAR EAST) 

LIMITED   (HK) 
Room 1201 & 1221, New Tech Plaza, 34 
Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); mỹ phẩm; kem (mỹ phẩm); tinh dầu ete; đồ trang điểm 

(mỹ phẩm); mặt nạ trang điểm; nước hoa; kem làm trắng da (mỹ phẩm), mỹ phẩm làm 
cho người thon lại.  

 
 
 

(210) 4-2011-24994 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh Trúc Linh   (VN)

710/53/15 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trứng gia cầm. 
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(210) 4-2011-24995 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; A5.5.20; 5.5.19; 1.15.23 
(591) Tím. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Vĩnh Trí  (VN) 
1250-1252 Võ Văn Kiệt, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-24996 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.1.2 
(591) Đen, hồng, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Vĩnh Trí  (VN) 
1250-1252 Võ Văn Kiệt, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, văn hóa, thể thao), dịch vụ 

nhiếp ảnh, chụp ảnh nghệ thuật. 
 
 
 

(210) 4-2011-24997 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 1.3.1; 25.7.20; 26.3.23 
(591) Xanh đen, trắng, đỏ sậm 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất - xuất nhập khẩu 
Tuấn Linh   (VN) 
Số 1/65B, khu phố Bình Giao, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 
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(210) 4-2011-24998 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 25.7.20; 5.7.18 
(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LABA Đà Lạt  
(VN) 
7/4 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi, hạt (hạt giống), cỏ, rau tươi, cây con (cây giống), thức ăn gia súc, 

gỗ cây (chưa xử lý). 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, đồ uống 
không chứa cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn, mật hoa quả (không có cồn). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24999 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.2; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
giao thông Toàn Thắng   (VN) 
164 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá sợi; dụng cụ dành cho người hút thuốc; đầu lọc cho 

thuốc lá, hộp đựng thuốc lá.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25010 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 
Tính  (VN) 
Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật liệu xây dựng. 
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(210) 4-2011-25011 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 7.1.24; 24.15.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Công Thành  (VN) 
420 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm, cửa sắt, cửa inox.   
 

Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa gỗ.  
 
 

(210) 4-2011-25012 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.1; 1.15.23; 
1.15.24 

(591) Đen, trắng, ghi xám, tím 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sài 

Gòn Đà Nẵng  (VN) 
61A Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp 
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống cho khách du lịch; 

mua bán nông sản, thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã chế biến; mua bán bia và rượu 
(không do nhà hàng thực hiện); mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; mua bán vật 
tư ngành in, bao bì đóng gói thực phẩm; môi giới thương mại. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; các dịch vụ ủy thác đầu tư, dịch vụ cho thuê văn 
phòng, nhà ở; môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa; vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) bằng 
các phương tiện đường bộ, đường thủy. 

 
Nhóm 41: Khu du lịch sinh thái và làng du lịch; dịch vụ vui chơi giải trí thể thao như vũ 
trường, tennis, leo núi, lướt dù trên biển, canô, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô 
trượt nước, bãi tắm và bãi biển cho mục đích vui chơi giải trí; tổ chức chương trình biểu 
diễn thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ nhà hát và nhà biểu diễn; câu lạc bộ giải trí bao 
gồm trung tâm trò chơi điện tử, sòng bạc.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê hội 
trường hội nghị và phòng cưới.  
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ spa sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.  
 
 

(210) 4-2011-25013 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.1; 1.15.23; 
1.15.24 

(591) Đen, trắng, ghi xám, tím 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sài 

Gòn Đà Nẵng  (VN) 
61A Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp 
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống cho khách du lịch; 

mua bán nông sản, thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã chế biến; mua bán bia và rượu 
(không do nhà hàng thực hiện), mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; mua bán vật 
tư ngành in, bao bì đóng gói thực phẩm; môi giới thương mại. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; các dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ cho thuê văn 
phòng, nhà ở; môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa; vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) bằng 
các phương tiện đường bộ, đường thủy. 

 
Nhóm 41: Khu du lịch sinh thái và làng du lịch; dịch vụ vui chơi giải trí thể thao như vũ 
trường, tennis leo núi, lướt dù trên biển, canô, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô 
trượt nước; bãi tắm và bãi biển cho mục đích vui chơi giải trí; tổ chức chương trình biểu 
diễn thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ nhà hát và nhà biểu diễn; câu lạc bộ giải trí bao 
gồm trung tâm trò chơi điện tử, sòng bạc. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê hội 
trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ spa sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-25014 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh 
chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tắm chắn bùn dùng cho ô tô; lưới tản nhiệt là bộ phận 
của động cơ gắn với thân xe ô tô; tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thông bảo vệ (dạng 
các ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống 
dùng cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe « 
tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống 
xả khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho 
xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng 
cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ 
chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng 
thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh 
lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động 
dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền 
động (cần số); miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh 
(cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng 
cho ô tô đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí phía sau của xe « 
tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân 
máy dùng cho ô tô; tấm chăn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài 
của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng 
cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn 
máy; bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tầm chắn gió dùng cho xe cộ; 
vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy động cơ dùng 
cho xe mô tô; vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ, 
vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân 
dùng cho xe mô tô; áo trùm bảo vệ dùng cho xe gắn máy; giá chở hàng phía sau dùng cho 
xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe 
gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu 
truyền động dùng cho xe gắn máy; đèn báo chuyến hướng dùng cho xe gắn máy; bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe 
gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng 
điện; xe lăn; thuyền. 

 
 

(210) 4-2011-25015 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh 

chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tắm chắn bùn dùng cho ô tô; lưới tản nhiệt là bộ phận 
của động cơ gắn với thân xe ô tô; tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thông bảo vệ (dạng 
các ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống 
dùng cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe « 
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tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống 
xả khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho 
xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng 
cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ 
chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng 
thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh 
lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động 
dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền 
động (cần số); miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh 
(cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng 
cho ô tô đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí phía sau của xe « 
tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân 
máy dùng cho ô tô; tấm chăn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài 
của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng 
cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn 
máy; bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tầm chắn gió dùng cho xe cộ; 
vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy động cơ dùng 
cho xe mô tô; vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ, 
vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân 
dùng cho xe mô tô; áo trùm bảo vệ dùng cho xe gắn máy; giá chở hàng phía sau dùng cho 
xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe 
gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu 
truyền động dùng cho xe gắn máy; đèn báo chuyến hướng dùng cho xe gắn máy; bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe 
gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng 
điện; xe lăn; thuyền. 

 
 

(210) 4-2011-25016 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh 

chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tắm chắn bùn dùng cho ô tô; lưới tản nhiệt là bộ phận 
của động cơ gắn với thân xe ô tô; tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thông bảo vệ (dạng 
các ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống 
dùng cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe « 
tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống 
xả khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho 
xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng 
cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ 
chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng 
thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh 
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lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động 
dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền 
động (cần số); miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh 
(cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng 
cho ô tô đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí phía sau của xe « 
tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân 
máy dùng cho ô tô; tấm chăn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài 
của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng 
cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn 
máy; bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tầm chắn gió dùng cho xe cộ; 
vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy động cơ dùng 
cho xe mô tô; vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ, 
vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân 
dùng cho xe mô tô; áo trùm bảo vệ dùng cho xe gắn máy; giá chở hàng phía sau dùng cho 
xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe 
gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu 
truyền động dùng cho xe gắn máy; đèn báo chuyến hướng dùng cho xe gắn máy; bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe 
gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng 
điện; xe lăn; thuyền. 

 
 

(210) 4-2011-25017 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh 

chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tắm chắn bùn dùng cho ô tô; lưới tản nhiệt là bộ phận 
của động cơ gắn với thân xe ô tô; tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thông bảo vệ (dạng 
các ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống 
dùng cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe « 
tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống 
xả khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho 
xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng 
cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ 
chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng 
thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh 
lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động 
dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền 
động (cần số); miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh 
(cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng 
cho ô tô đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí phía sau của xe « 
tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân 
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máy dùng cho ô tô; tấm chăn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài 
của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng 
cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn 
máy; bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tầm chắn gió dùng cho xe cộ; 
vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy động cơ dùng 
cho xe mô tô; vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ, 
vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân 
dùng cho xe mô tô; áo trùm bảo vệ dùng cho xe gắn máy; giá chở hàng phía sau dùng cho 
xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe 
gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu 
truyền động dùng cho xe gắn máy; đèn báo chuyến hướng dùng cho xe gắn máy; bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe 
gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng 
điện; xe lăn; thuyền. 

 
 

(210) 4-2011-25018 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh 

chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tắm chắn bùn dùng cho ô tô; lưới tản nhiệt là bộ phận 
của động cơ gắn với thân xe ô tô; tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thông bảo vệ (dạng 
các ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống 
dùng cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe « 
tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống 
xả khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho 
xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng 
cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ 
chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng 
thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh 
lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động 
dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền 
động (cần số); miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh 
(cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng 
cho ô tô đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí phía sau của xe « 
tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân 
máy dùng cho ô tô; tấm chăn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài 
của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng 
cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn 
máy; bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tầm chắn gió dùng cho xe cộ; 
vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy động cơ dùng 
cho xe mô tô; vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ, 
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vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân 
dùng cho xe mô tô; áo trùm bảo vệ dùng cho xe gắn máy; giá chở hàng phía sau dùng cho 
xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe 
gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu 
truyền động dùng cho xe gắn máy; đèn báo chuyến hướng dùng cho xe gắn máy; bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe 
gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng 
điện; xe lăn; thuyền. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25019 (220) 23.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; A1.1.5; A1.1.25; A1.1.10 
(591) Vàng, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Vật Liệu Xây Dựng Sao Việt  
(VN) 
414/72A Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 19: Keo chà ron (vữa xi măng); bột trét tường; keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và 

chất phụ gia), chất dính dùng để xây đá; vữa xây tô; chất chống thấm làm từ xi măng và 
nhựa đường (dùng trong xây dựng).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25029 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển Quốc Tế Thế 
KỶ  (VN) 
47A Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; giảng dạy.  
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(210) 4-2011-25030 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.15.15; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển Quốc Tế Thế 
KỶ  (VN) 
47A Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-25031 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba  (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế; dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng  

dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-25032 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba  (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế; dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng  

dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-25033 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Sản Xuất và 
Phát Triển Công Nghệ á Châu  
(VN) 
16D KBT Thạnh Xuân, đường Hà Huy 
Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy, tã giấy cho trẻ em (dùng một lần).  
 
 
 

(210) 4-2011-25034 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Sản Xuất và 
Phát Triển Công Nghệ á Châu  
(VN) 
16D KBT Thạnh Xuân, đường Hà Huy 
Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy, tã giấy cho trẻ em (dùng một lần).  

 
 
 

(210) 4-2011-25035 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH Nhân Vy Cường  

(VN) 
Số 3 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25036 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-25037 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-25038 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-25039 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-25040 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Phú Lộc  (VN) 
78-C47 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
853 

(511)   Nhóm 42: Khảo sát địa hình xây dựng công trình; khảo sát địa chất xây dựng công trình; 
thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ); thiết kế quy hoạch xây dựng công 
trình; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp (không bao gồm kiến trúc vườn hoa cây cảnh).  

 
 

(210) 4-2011-25041 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang  (VN) 
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chất diệt động vật có hại, chất diệt côn trùng, thuốc 

trừ sâu, chất diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ.  
 
 

(210) 4-2011-25042 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chất diệt động vật có hại, chất diệt côn trùng, thuốc 

trừ sâu, chất diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ.  
 
 

(210) 4-2011-25048 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
tin học Hoàng Vinh  (VN) 
39 đường Ngô Mây, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; màn hình máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi 

tính, thiết bị viễn thông; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn). 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25052 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.13.1 
(591) Đen, hồng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư thương mại ánh Vàng  
(VN) 
61 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, hàng mỹ phẩm, đồng hồ, kính mắt, trang sức, phụ liệu may 

mặc, phụ kiện thời trang và hàng may sẵn: quần, áo, giày dép, cặp, túi, ví.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25053 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Hội ngành tóc thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
49 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ uốn cắt tóc và tạo kiểu tóc; nối mi; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp; tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25054 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Thiên 
Trường ITC  (VN) 
67 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng: gạch, ngói, cát, đá, xi măng; đồ trang trí nội - 

ngoại thất: bàn, ghế, tủ, giường, kệ. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25055 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Thiên Việt  
(VN) 
Z11 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo: đào tạo ngoại ngữ.  

 
 

(210) 4-2011-25056 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ấn Tượng 
Việt  (VN) 
1124 đường tỉnh lộ 10, khu phố 6, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vải, hàng may sẵn, giày dép, hàng may mặc.  

 
 

(210) 4-2011-25057 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Yến Sào VINANEST  (VN) 
Lầu 1, số 244A Lạc Long Quân, phường 
10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến đóng hộp, yến đã qua sơ chế.  

 
 

(210) 4-2011-25058 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.2.7; A25.3.15 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tiếp Cận  (VN)
34A1 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử: chuột 3D, bàn phím và chuột Microsoft, bảng vẽ điện 

tử Wacom, phần mềm Adobe, bút USB, phần mềm Symantec.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25059 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Nâu (540) 

  

(731) Trương Thị Vân  (VN) 
280/9 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, bán buôn đồng hồ, kính mắt, bán buôn 

trang sức các loại.  
 
 

(210) 4-2011-25060 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.11.12; A16.1.5 
(591) Vàng, ghi xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Một Mạng 
Lưới  (VN) 
76A Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2011-25061 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 17.1.1; 17.1.25 
(591) Xanh dương, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Một Mạng 
Lưới  (VN) 
76A Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2011-25065 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.1.5; 3.9.18; 26.13.25; A17.5.7 
(591) Xanh nước biển, xanh cửu long, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và giáo 
dục úc - ¸ châu ACE  (VN) 
Nhà 5, C12A đường Phạm Văn Đồng, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ giáo dục đào tạo; thông tin về lĩnh vực giáo dục; 

hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25066 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.7; 3.7.16 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Việt 
Nam Thành Phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-25067 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; A6.1.4; A3.7.24; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 

đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu, chốt ắc 
pít-tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, pít-tông, chốt ắc, xec 
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy đi-ê-den, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt 
trước) dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp 
thùng dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, roăng quy lát bằng kim loại và 
giấy, ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng 
dầu, thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dày cày các 
loại, trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, 
xi lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-25068 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.3; 26.4.4; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu, chốt ắc 
pít tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, pít-tông, chốt ắc, xec 
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy đi-ê-den, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt 
trước) dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp 
thùng dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, roăng quy lát bằng kim loại và 
giấy, ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng 
dầu, thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dày cày các 
loại, trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, 
xi lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-25069 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 15.7.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu, chốt ắc 
pít-tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, pít-tông, chốt ắc, xec 
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy đi-ê-den, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt 
trước) dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp 
thùng dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, roăng quy lát bằng kim loại và 
giấy, ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng 
dầu, thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dày cày các 
loại, trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, 
xi lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-25070 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu; 
chốt ắc piston; cụm khóa dầu, dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, 
ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec 
măng, gioăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày; mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp háu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dày cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm supáp.  

 
 

(210) 4-2011-25071 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 26.13.1; A26.11.9; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu; 
chốt ắc piston; cụm khóa dầu, dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, 
ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec 
măng, gioăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày; mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp háu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dày cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm supáp.  

 
 

(210) 4-2011-25072 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.2; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu; 
chốt ắc piston; cụm khóa dầu, dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, 
ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec 
măng, gioăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày; mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp háu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dày cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm supáp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25073 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1; 
A26.11.12; 3.4.13; A3.4.24 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 

bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bói trơn; bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên: gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston chốt ắc, 
xec măng, gioăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston; gioăng quy lát bằng kim loại và giây, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm bao nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; dán triệt hồi vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  
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(210) 4-2011-25074 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.3.23; 26.13.25; 
24.17.5 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 

bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bói trơn; bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên: gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston chốt ắc, 
xec măng, gioăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston; gioăng quy lát bằng kim loại và giây, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm bao nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; dán triệt hồi vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-25075 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 

bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bói trơn; bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên: gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston chốt ắc, 
xec măng, gioăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston; gioăng quy lát bằng kim loại và giây, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm bao nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
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trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; dán triệt hồi vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-25076 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25; 25.7.17; 
26.13.1 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 

bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bói trơn; bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên: gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston chốt ắc, 
xec măng, gioăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston; gioăng quy lát bằng kim loại và giây, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm bao nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; dán triệt hồi vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-25077 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp: cụ thể máy cày, máy xới, máy kéo; máy gặt, động cơ máy 

nén khí, máy phát điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu; 
chốt ắc piston; cụm khóa dầu, dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, 
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ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec 
măng, gioăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày; mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp háu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dày cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp;  máy nông nghiệp; cụ 
thể máy cày, máy xới; máy kéo; máy gặt; động cơ máy nén khí; máy phát điện. 

 
 

(210) 4-2011-25078 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp: cụ thể máy cày, máy xới, máy kéo; máy gặt, động cơ máy 

nén khí, máy phát điện.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu; 
chốt ắc piston; cụm khóa dầu, dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, 
ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec 
măng, gioăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày; mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp háu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dày cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp;  máy nông nghiệp; cụ 
thể máy cày, máy xới; máy kéo; máy gặt; động cơ máy nén khí; máy phát điện. 

 
 

(210) 4-2011-25079 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp: cụ thể máy cày, máy xới, máy kéo; máy gặt, động cơ máy 
nén khí, máy phát điện.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng, đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; bánh 
đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm phun 
nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu; chốt ắc 
piston; cụm khóa dầu, dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày; mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp háu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dày cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp;  máy nông nghiệp; cụ 
thể máy cày, máy xới; máy kéo; máy gặt; động cơ máy nén khí; máy phát điện. 

 
 

(210) 4-2011-25080 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp: cụ thể máy cày, máy xới; máy kéo; máy gặt, động cơ máy 

nén khí, máy phát điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu, chốt ắc 
pít tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, pít-tông, chốt ắc, xec 
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy đi-ê-den, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt 
trước) dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp 
thùng dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, roăng quy lát bằng kim loại và 
giấy, ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng 
dầu, thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dày cày các 
loại, trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, 
xi lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, máy nông nghiệp cụ 
thể: máy cày, máy xới, máy kéo, máy gặt, động cơ máy nén khí, máy phát điện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25081 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nổ (hay gọi là động cơ đi-ê-den); củ phát điện; máy bơm nước; máy phát 

điện; máy nông nghiệp cụ thể: máy cày, máy gặt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng, đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu, chốt ắc 
pít-tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, pít tông, chốt ắc, xec 
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy đi-ê-den, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt 
trước) dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp háu, nắp 
thùng dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, roăng quy lát bằng kim loại và 
giấy, ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng 
dầu, thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các 
loại, trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, 
xi lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, máy nông nghiệp cụ 
thể: máy cày, máy xới, máy kéo, máy gặt, động cơ máy nén khí, máy phát điện. 

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-25082 

 
(220) 

 
24.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Nâu đậm, trắng, xanh nõn chuối, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Hoàng Anh Hà Nội  (VN) 
Tầng 1, toà nhà 17T9, khu đô thị Trung 
Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25083 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 

thực vật Mekong   (VN) 
A39, đường số 12, khu đô thị Nam Long, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 

 
 

(210) 4-2011-25089 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NCL (á Châu)   (VN) 
Đường tỉnh 835, ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An   

 
(511)   Nhóm 01: Chất tẩy rửa khử trùng tạo bọt dùng trong quá trình sản xuất.  

 
 

(210) 4-2011-25090 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.13.1 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) ARCHTRON RESEARCH & 

DEVELOPMENT SDN. BHD.  (MY) 
No.8, Jalan Puteri 5/5, Bandar Puteri, 
47100 Puchong, Selangor, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chuông điện báo động; thiết bị âm thanh báo động; chuông báo cháy; thiết bị 

báo hiệu chống trộm; hệ thống phòng trộm, chạy điện.  
 
 

(210) 4-2011-25091 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.  

(TW) 
No. 1191, Sec. 1, Chung Shan Rd., 
Tachia, Taichung, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa hồng dưỡng da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm 
trắng da; nước thơm dưỡng da tay; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng mắt; mỹ phẩm dùng để 
chăm sóc da; chế phẩm chống nắng (bảo vệ da khỏi các tác hại của ánh nắng bằng cơ chế 
hoá học hoặc cơ chế vật lý); kem dưỡng ẩm da, chế phẩm tẩy trang; sữa rửa mặt; sữa tắm 
toàn thân; dầu gội đầu.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25092 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.  

(TW) 
No. 1191, Sec. 1, Chung Shan Rd., 
Tachia, Taichung, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung cụ thể là chất chống ôxi hoá dùng trong ngành y; chất bổ 

sung có chứa sụn cá mập dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng  có chứa dầu cá 
dùng trong ngành y; chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng trong y học có chứa vi khuẩn 
axit lactic; vitamin và khoáng chất bổ sung dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng  
có chứa chitosan dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng  dùng trong ngành y; chất 
bổ sung vitamin hỗn hợp dùng trong ngành y; sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm 
dùng cho trẻ sơ sinh.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25093 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.20 
(731) CAMOMILE SPRING PTE LTD  (SG) 

Block 2019, Bukit Batok Street 23, #04-
262, Singapore 659524 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng cho sản phụ; quần áo dùng cho bà mẹ trong thời kỳ cho con bú 

để chăm sóc con, quần áo và đồ đi chân cho trẻ sơ sinh, quần áo và đồ đi chân cho trẻ em.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ quần áo, các loại sản phẩm và phụ kiện đi kèm dùng cho sản 
phụ và trẻ sơ sinh.  
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(210) 4-2011-25094 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; A26.11.13; 
1.5.1; 6.1.2 

(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đại Tâm  (VN) 
Số 5, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y, tây y, thú y, chất tẩy uế.  
 

Nhóm 35: Bán thuốc đông y, tây y, thú y, chất tẩy uế, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-25095 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CHINA UNIONPAY CO., LTD.  (CN) 

No. 498 Guoshoujing Road, Pudong, 
Shanghai, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ thông minh (thẻ tích hợp); thẻ nhận dạng từ tính; máy đếm tiền; máy rút 

tiền tự động (ATM); phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy vi tính.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch 
vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ ngân hàng; quyên góp quỹ từ thiện.  

 
 

(210) 4-2011-25096 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Minh - Lê 
Văn  (VN) 
C6/22C Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút cao su; gối nằm.  
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(210) 4-2011-25097 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế), chế 

phẩm dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng 
để bôi lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược 
chất), nước hoa cô-lô-nhơ (cologne), tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm 
chăm sóc da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo 
kiểu dáng tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
chăm sóc răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa 
dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ 
phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da, chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
(không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời (mỹ phẩm) và chế 
phẩm chống nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem 
mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa 
dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), 
tăm bông (dùng cho mỹ phẩm); khăn tay mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm dẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  

 
 

(210) 4-2011-25098 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A1.1.10 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Trung tâm Anh Ngữ ISEC  (VN) 
61 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo tiếng Anh.  

 
 

(210) 4-2011-25099 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược NANO  (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-25100 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-25101 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-25102 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2011-25103 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25104 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25105 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2011-25106 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-25107 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

 

(731) Lê Hữu Cảnh  (VN) 
P13 F6 tập thể nhà máy thuốc lá Thăng 
Long, tổ 31 phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thực phẩm chức năng dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-25108 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Phạm Thị Thu Hà  (VN) 
Số 9 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Bình chứa nước bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh như: vòi hoa 
sen, bệ xí, chậu rửa (thiết bị vệ sinh), vòi nước.  

 
 

(210) 4-2011-25109 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Bảo Minh  (VN) 
Số 68 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-25110 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; 7.1.24; 26.3.23 
(591) Đen, da cam, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH XNK và thương 

mại Đông Thành   (VN) 
Số 16, ngõ 118, Đào Tấn, Cống Vị, Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 21: Hộp nhựa đựng thức ăn và hoa quả.  

 
 

(210) 4-2011-25112 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 24.17.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thuế 
DELTA  (VN) 
Số 36, ngõ 83, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; lập bản thanh toán, lập các báo cáo thống kê kế toán; kiểm 

toán; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư 
vấn quản lý nhân sự; lập bản khai thuế.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá tài chính; định giá tài chính; quản lý tài chính; 
môi giới chứng khoán; phân tích tài chính; tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), học viện (giáo dục); dịch vụ giáo dục giảng dạy, 
thông tin  giáo dục; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác thử); sắp xếp và tiến hành hội 
thảo (giáo dục), hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  

 
 

(210) 4-2011-25113 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; A6.1.4 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Kỹ Thuật Cao   (VN) 
Km 9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là xi măng; các phụ gia xi măng (không 

phải là hóa chất); sản phẩm vữa xây dựng.  
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(210) 4-2011-25114 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.3; 26.3.23; A26.11.12; 26.13.25; 
A1.1.10 

(731) KODO, INC.   (US) 
1500 Whitehall Ln., St. Helena, CA 
94574, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho súc vật cảnh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25115 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải tư vấn 
đầu tư T và T  (VN) 
34 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hoá. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25116 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CÔng ty TNHH BZT USA   (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Điện Cao Thế, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: khoan, dao, kéo, kìm, búa, 

lưỡi cưa.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ 
viện.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ bảo vệ.  
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(210) 4-2011-25117 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 25.7.20; 25.1.25; 26.11.3; 
A25.7.21 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Văn 

Kiệt   (VN) 
ấp Qui Lân 6, xã Thạnh Quới, huyện 
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2011-25118 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 5.7.3; 5.3.20; 5.1.3; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

phân bón dầu khí Cà Mau  
(VN) 
Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường 
Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải trong và ngoài nước; dịch vụ cho thuê kho bãi. 
 
 

(210) 4-2011-25119 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lam 
(731) DAEWOO E&C CO., LTD.   (KR) 

57, Sinmunno 1-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bán toà nhà nhiều tầng (cao ốc)(bất động sản); dịch vụ đại lý bất động 

sản được cấp phép; cho thuê trang trại; quản lý cửa hàng bách hoá (bất động sản); định 
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giá bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; cho 
thuê văn phòng (bất động sản); quản lý siêu thị (bất động sản); quản lý khu chợ (bất động 
sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; quản lý nhà ở (bất động sản); dịch vụ 
nhà ở (sở hữu bất động sản); môi giới bất động sản; quản lý các cửa hàng tiện lợi (bất 
động sản). 

 
 

(210) 4-2011-25122 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Hoa Hải Thanh  
(VN) 
453 Kinh Dương Vương, khu phố 6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ (nón) thể thao, mũ (nón) thời trang.  

 
 

(210) 4-2011-25123 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, tím, đỏ, trắng, xanh tím. 
(731) Công ty cổ phần THAVIMEX  

(VN) 
85/1A Đông Hưng Thuận 23, khu phố 1, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, nồi cơm điện, nồi lẩu điện, nồi đa năng dùng điện, bếp từ dùng điện, 

đèn sạc, lò vi sóng, máy sấy tóc, bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh), bình 
đun nước dùng điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán: xe đẩy, xe nôi, xe tập đi, xe ăn bột, xe trượt, xe lắc, nôi điện, giường 
cũi, ngựa bập bênh, búp bê, quạt điện, quạt sạc, nồi cơm điện, nồi đa năng, bếp từ, bàn là, 
đèn sạc, lò nướng, lò vi sóng, máy sấy tóc, máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy nước nóng 
lạnh, bếp ga, nồi áp suất (thiết bị nấu ăn), bình đun nước bằng điện, nồi quánh bột, mua 
bán bộ nồi i-nốc, chảo chống dính, giường tủ, bàn, ghế, vải, len sợi, thảm, đệm chăn, màn, 
rèm, hàng may sẵn, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ trang sức, dây chuyền, nhẫn hoa tai, 
vòng đeo tay, lương thực thực phẩm, gạo, bột, thuốc lá, thuốc lào, rau quả, chè, cà phê, 
đường, sữa, máy vi tính, thuốc (dùng trong y tế), máy ảnh, kính đeo mắt, đồng hồ, hoa 
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tươi, hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sứ, bình, lọ, chậu cảnh, tượng mỹ nghệ, bộ đồ 
uống (ấm, cốc, đĩa, chén, ly). 

 
 
 

(210) 4-2011-25124 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây, tím, đỏ, 

vàng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần THAVIMEX  

(VN) 
85/1A Đông Hưng Thuận 23, khu phố 1, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp cho trẻ em; các loại xe trẻ em; xe đẩy, xe nôi, xe tập đi, xe ăn bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe đẩy, xe nôi, xe tập đi, xe ăn bột, xe trượt, xe lắc, giường cũi, ngựa 
bệp bênh, búp bê, quạt điện, nồi cơm điện, nồi đa năng, bếp từ, bàn là, đèn sạc, lò nướng, 
lò vi sóng, máy sấy tóc, máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy giặt, máy nước nóng lạnh, bếp 
ga, nồi áp suất (thiết bị nấu ăn), bình đun nước bằng điện, nồi quánh bột, mua bán bồ nồi 
i-nốc (inox), chảo chống dính, giường, tủ, bàn, ghế, vải, len sợi, thảm, đệm, chăn, màn 
rèm, hàng may sẵn, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ trang sức, dây chuyền, nhẫn, hoa tai, 
vòng đeo tay, lương thực, thực phẩm, gạo, bột, thuốc lá, thuốc lào, rau quả, chè, cà phê, 
đường sữa, máy vi tính, thuốc (dùng trong y tế), máy ảnh, kính đeo mắt, đồng hồ, hoa 
tươi, hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sứ: bình, lọ, chậu cảnh, tượng mỹ nghệ, bộ đồ 
uống (ấm, cốc, đĩa, chén, ly). 

 
 
 

(210) 4-2011-25125 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 

Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan 
Cator Bandar Seri Begawan BS 8811 
Negara Brunei Darussalam  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-25126 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 

Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan 
Cator Bandar Seri Begawan BS 8811 
Negara Brunei Darussalam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25127 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.     (BN) 

Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan 
Cator Bandar Seri Begawan BS 8811 
Negara Brunei Darussalam    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25128 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.     (BN) 

Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan 
Cator Bandar Seri Begawan BS 8811 
Negara Brunei Darussalam    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25129 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.     (BN) 

Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan 
Cator Bandar Seri Begawan BS 8811 
Negara Brunei Darussalam    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
879 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-25130 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 10.3.7; 26.2.3 
(591) Xanh, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Hoàng Nguyên  (VN) 
103/22 Điện Cao Thế, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn đường chiếu sáng dùng năng 

lượng mặt trời.  
 
 

(210) 4-2011-25131 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 25.1.25; A5.5.21; A26.4.6 
(591) Vàng nâu, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư Vấn Quản lý 
và phát triển nguồn nhân 
lực Sỹ Minh  (VN) 
766/18 Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hổ phách (nước hoa), xà phòng, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, son môi, mặt nạ 

làm đẹp, kem làm trắng da, chế phẩm trang điểm, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, 
make-up removing preparations chế phẩm tẩy trang, mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), 
dầu hoa hồng, phấn trang điểm, xà phòng vệ sinh dạng bánh, chất làm se dùng cho mục 
đích mỹ phẩm, chế phẩm tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm, thuốc 
bôi lông mi mắt (mát-ca-ra) 

 
 

(210) 4-2011-25132 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH Tư Vấn Quản 
lý và phát triển nguồn nhân 
lực Sỹ Minh   (VN) 
766/18 Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
2. YANG, HUNG-JUI  (TW) 
1F., No.1, Alley 12, Lane 207 Ming-An 
Road, Sinjhuang City, Xin Pei County, 
Taiwan 
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(511)   Nhóm 03: Hổ phách (nước hoa), xà phòng, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, son môi, mặt nạ 
làm đẹp, kem làm trắng da, chế phẩm trang điểm, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, 
make-up removing preparations chế phẩm tẩy trang, mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), 
dầu hoa hồng, phấn trang điểm, xà phòng vệ sinh dạng bánh, chất làm se dùng cho mục 
đích mỹ phẩm, chế phẩm tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm, thuốc 
bôi lông mi mắt (mát-ca-ra). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25133 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông NBC  (VN) 
Số 04, Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 07, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo bằng truyền hình. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25134 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông NBC   (VN) 
Số 04, Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 07, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo bằng truyền hình. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25135 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông NBC   (VN) 
Số 04, Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 07, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo bằng truyền hình. 
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(210) 4-2011-25136 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; 24.13.1; A5.1.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá , xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ phòng Khám Thanh 
An  (VN) 
122-124 đường Đồng Khởi, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện, phòng chữa bệnh, dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc, dịch vụ trợ giúp y 

tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25137 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; A1.1.9 
(591) Trắng, xám, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Đại 
Dương O S S  (VN) 
Lô LE4, đường số 2, khu công nghiệp 
Xuyên á, huyện Đức Hòa, Long An 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, gang để luyện thép, kim loại thường, thô hoặc 

bán thành phẩm, quặng kim loại, hợp kim thép, thép: thô hoặc bán gia công.  
 

Nhóm 40: Rèn, dập, ép và cán kim loại, tôi kim loại, gia công kim loại, mạ kim loại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25138 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ALDILA, INC   (US) 

14145 Daniclson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao, cụ thể là thân gậy đánh gôn. 
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(210) 4-2011-25139 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 8533443 31.05.2011 US 

  
(731) ALDILA, INC   (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao, cụ thể là thân gậy đánh gôn.  

 
 
(210) 

 
4-2011-25143 

 
(220) 

 
24.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 1.3.1; 15.7.1; A1.3.16 
(731) LES AMIS PTE LTD   (SG) 

1 Scotts Road, #02-14/16 Shaw Centre, 
Singapore 228208  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột 

mỳ và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh nướng; kẹo; đá ăn; mật ong; nước mật 
đường; men; bột nở; muối; tương hạt cải; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại 
chỗ (catering) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn nhẹ; 
dịch vụ thết tiệc (dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
quán rượu nhỏ; dịch vụ phòng uống trà; dịch vụ phòng uống cốc-tai.  

 
 

(210) 4-2011-25144 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 2.7.1; 2.7.2 
(591) Vàng, hồng, da cam, nâu, tím, ghi, xanh 

lá cây, xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, 
đen, trắng 

(731) UNIVERSAL ROBINA 
CORPORATION   (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 
llog, Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt cá (không còn sống); thịt gia cầm và thịt thú săn; chiết xuất của thịt; trái 

cây và rau củ đã được chế biến, sấy khô và bảo quản; thạch; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; 
sữa và các sản phẩm sữa, dầu và mỡ để ăn. 
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Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; chất thay thế cà phê; bột 
và các chế phẩm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; nước đá (ăn được); mật 
ong; mật đường; men; bột nở; muối ăn; mù tạc, giấm; nước sốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-25147 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.1; 1.15.21; 2.5.6 
(591) Xanh da trời, xanh ngọc, xanh dương, 

đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất KSE 

Việt Nam   (VN) 
Phòng 810, tòa nhà JSC34, ngõ 164, 
Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch rửa tay (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 05: Dung dịch rửa tay sát khuẩn (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2011-25148 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ROTEXMEDICA GMBH   (DE) 

Bunsenstrasse 4, D - 22946 Trittau, 
Germany  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-25150 (220) 24.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.2.7; A2.5.22 
(591) Xanh, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thực phẩm Anh Kim  (VN) 
18 Tân Thới Nhất, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
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(210) 4-2011-25151 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.2; A24.15.13; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ tươi, đỏ sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Anh Chi 
My  (VN) 
493 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy bao gồm: ruột của bộ giảm xóc xe máy (hàng ti); vỏ xe; ruột 

xe; chân chống; phanh (dập thắng).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gạch ceramic.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25153 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TW 25   (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25154 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2011-25155 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-25156 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-25157 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-25158 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2011-25159 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Trần Công Chính  (VN) 
Số 19, đường Trần Thái Tông, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; thuỷ tinh xây dựng (tấm lát, gạch và ngói thuỷ 

tinh).  
 
 
 

(210) 4-2011-25161 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Tiến Lan   (VN) 
Lô 07-3A KCN Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo nước. 

 
 
 

(210) 4-2011-25162 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TCIE Việt Nam  
(VN) 
Lô U8-U11, đường số 5, KCN Hòa 
Khánh Mở Rộng, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 12: Ôtô, phụ tùng ô tô bao gồm: xe ô tô; vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; phụ tùng ô tô.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa; bảo dưỡng ô tô.  
 

Nhóm 42: Thiết kế ô tô.  
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(210) 4-2011-25163 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.5.25; A25.7.6; A1.1.9 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô TC Việt 
Nam  (VN) 
Lô X1-X4, đường 10B và 12B và lô U12-
U13-U14-U15, đường 10BND, 12B và 
14B, KCN Hòa Khánh Mở Rộng, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, phụ tùng ô tô bao gồm: xe ô tô; vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu xe ô tô bao gồm: dạng CKD (linh kiện); CBU (nguyên 
chiếc); mua bán xe ô tô; phụ tùng ô tô.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa; bảo dưỡng ô tô.  

 
 
 

(210) 4-2011-25164 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.1.1; 25.1.6; 5.7.3 
(591) Xanh đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế Anh Quốc   (VN) 
269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo tiếng Anh.  

 
 
 

(210) 4-2011-25165 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.1.1; 25.1.6; 5.7.3 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế Anh Quốc    (VN) 
269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo trung học phổ thông cấp 2 & cấp 3. 
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(210) 4-2011-25166 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

BSC  (VN) 
Phòng 201, B1D, tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-25167 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.1.14; 2.9.1; A3.1.24 
(591) Vàng, xanh lá, xanh biển, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Huỳnh 
Sơn  (VN) 
40/14/20 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-25174 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Đỗ Văn Bửu Điền  (VN) 
33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-25176 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Ngô Văn Pháp  (VN) 
ấp 9A, xã An Trường A, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-25177 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 6.1.2 
(591) Trắng, đen, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đào tạo 
thương mại dịch vụ Tân 
Trường Tân  (VN) 
Số 702/1M đường Sư Vạn Hạnh, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề chăm sóc sắc đẹp.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25178 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin   (VN) 
P 1202B, tầng 12, 521 Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25179 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A22.3.21; 22.3.1; 13.1.6 (540) 

 

(731) Trần Ngọc Uyên   (VN) 
425 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
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(210) 4-2011-25181 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 26.1.1; A5.5.20; 
A26.11.12; 20.5.25 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, da cam, xanh 
lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giấy Mỹ Hạnh   (VN) 
Số 18C/4, đường Mỹ Sơn, khối 9, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy vệ sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25182 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

trang trí nội thất Thảo 
Nguyên   (VN) 
Số 26, ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ đạc nội thất, đồ đạc ngoại thất; dịch vụ thiết kế kiến trúc 

công trình; dịch vụ thiết kế nội ngoại thất.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25183 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 
trồng Hoàng Nông  (VN) 
Số 92, ngõ 81, Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống. 
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(210) 4-2011-25184 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh tím, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Sông 
Quê  (VN) 
Phòng 2.1, lầu 2, số 90-92 Lê Thị Riêng, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay; đại lý bán vé tàu 

hoả; đại lý bán vé tàu cánh ngầm. 
 
 

(210) 4-2011-25185 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.13.25; 25.1.25 
(591) Trắng, vàng đồng, nâu đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch khách sạn Hải Yến  (VN) 
35-37 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức tua du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch, vận tải hành khách, cho 

thuê xe ô tô.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khoẻ (spa), xoa 
bóp, tắm hơi, trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-25186 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần xi măng Hệ 

Dược   (VN) 
Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Vỏ bao bì và bao bì bằng các tông hoặc bằng giấy.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng.  
 

Nhóm 35: Mua bán xi măng, vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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(210) 4-2011-25187 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A3.7.24; 3.7.8 
(591) Xanh dương, vàng, da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần VK Media  

(VN) 
Số 284 phố Kim Mã, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; sữa tắm; xà phòng; dầu gội đầu; phấn rôm dùng cho 

trẻ em. 
 

Nhóm 09: Đĩa CD - VCD với nội dung giáo dục cho trẻ em; mũ bảo hiểm. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; vòng; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường; đồng hồ để bàn.  
 

Nhóm 16: Bút; sách; vở viết hoặc vẽ, giấy, đồ văn phòng dùng cho trường học; tã giấy 
dùng cho trẻ em. 

 
Nhóm 18: Túi sách học sinh, cặp tài liệu, ba lô, cặp sách; ô che nắng; túi cho người cắm 
trại.  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, cốc, chậu rửa, bộ đồ sứ; đĩa; bát.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi thông minh cho trẻ em; búp bê; bộ ghép hình; quả bóng, cái 
vợt cầu lông.  

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết; đồ uống không cồn; nước sinh tố (đồ uống không cồn); nước 
hoa quả; nước ép trái cây; xirô dùng cho đồ uống. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu giáo trình; sách, báo; truyện; tạp chí phục vụ 
cho nghiên cứu; giảng dạy, học tập, tranh ảnh trang trí, mua bán đồ chơi cho trẻ em, mua 
bán đĩa CD-VCD với nội dung giáo dục cho trẻ em; mua bán túi sách học sinh; cặp tài 
liệu; ba lô, cặp sách, ô che nắng; túi cho người cắm trại, đồ trang sức, vòng, đồng hồ đeo 
tay; đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, mua bán đồ chơi, đồ chơi thông minh cho trẻ 
em; bộ ghép hình, quả bóng, cái vợt cầu lông, mua bán bàn chải đánh răng, cốc, chậu rửa, 
bộ đồ sứ: đĩa, bát, mua bán nước tinh khiết, đồ uống không cồn; nước sinh tố (đồ uống 
không cồn), nước hoa quả: nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm với mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ quảng cáo. 
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(210) 4-2011-25188 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.8 
(591) Xanh dương, vàng, da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần VK Media  

(VN) 
Số 284 phố Kim Mã, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo trẻ em, váy, mũ (đồ đội đầu); tất (đồ đi chân), áo 

mưa.  
 
 
 

(210) 4-2011-25189 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8 
(731) Công ty TNHH Quang Trung  

(VN) 
21 Bình Giã (B1), khu phố Phước Lộc, 
thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Vỏ bình ga, bồn chứa ga (tất cả làm bằng kim loại).  
 

Nhóm 35: Mua bán ga, vỏ bình ga, xăng dầu, khí hóa lỏng, đại lý kinh doanh ga, xăng 
dầu.  

 
 
 

(210) 4-2011-25190 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Trang  
(VN) 
8 đường số 11, phường Hiệp Bình Chánh, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.   
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(210) 4-2011-25191 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.2; A24.15.13; 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH kính mắt Nam 
Phong  (VN) 
Số 16A, ngõ 29, phố Hồng Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; gọng kính mắt; mắt kính; kính thời trang; kính thuốc; hộp kính mắt.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25192 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.2; A24.15.13; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kính mắt Nam 
Phong  (VN) 
Số 16A, ngõ 29, phố Hồng Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; gọng kính mắt; mắt kính; kính thời trang; kính thuốc; hộp kính mắt.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25193 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược thảo Phúc 

Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-25194 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Đinh Huy Hiệu  (VN) 
SN: 12/33 Trần Thái Tông, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị để chiếu sáng; thiết bị lọc nước; 

thiết bị vệ sinh; vòi nước.  
 
 
 

(210) 4-2011-25196 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) CELLTRION, INC.   (KR) 
13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, lncheon, 
Republic of Korea  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh ung thư.  

 
 
 

(210) 4-2011-25197 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CELLTRION, INC.    (KR) 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, lncheon, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh ung thư.  

 
 
 

(210) 4-2011-25198 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CELLTRION, INC.    (KR) 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, lncheon, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh ung thư.  
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(210) 4-2011-25199 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CELLTRION, INC.    (KR) 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, lncheon, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh tự miễn và rối loạn tự miễn dịch.  

 
 

(210) 4-2011-25200 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CELLTRION, INC.    (KR) 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, lncheon, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh tự miễn và rối loạn tự miễn dịch. 

 
 

(210) 4-2011-25201 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CELLTRION, INC.   (KR) 

13-6, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh tự miễn và rối loạn miễn dịch. 

 
 

(210) 4-2011-25202 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.13; 6.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

May Đại Phát  (VN) 
87 Nguyễn Thị Triệu, Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, vali, balô.  
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Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) túi xách tay, vali, balô. 
 
 

(210) 4-2011-25203 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Lê Thị Thiên Hương  (VN) 

4/11 Lương Thanh, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-25204 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A3.7.24 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du thuyền 
sao Đại Dương   (VN) 
Số 59 đường 79, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng của du thuyền, mua bán du thuyền, tàu thuyền.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, sắp xếp các chuyến du lịch; môi giới vận tải; 
vận tải bằng tàu thuyền, cho thuê tàu thuyền; lưu giữ tàu thuyền.  

 
 

(210) 4-2011-25205 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ vui chơi giải trí thể thao 
Hà Nội  (VN) 
Số 16 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý tòa nhà (quản lý bất động sản); 

môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa (bãi tắm, sân golf, 
khu thể thao, khu bơi thuyền).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
898 

(210) 4-2011-25206 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch 
thung lũng Nữ Hoàng  (VN) 
Xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý tòa nhà (quản lý bất động sản); 

môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa (sân tennis, bể bơi, 
karaoke, bi-a, khu thể thao).  

 
Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện).  

 
 
(210) 

 
4-2011-25207 

 
(220) 

 
25.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
  
(731) SHISEIDO COMPANY LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản phẩm 

trang điểm cụ thể là chế phẩm bôi lông mi, bút kẻ mắt, bút chì kẻ lông mày, mỹ phẩm tạo 
bóng mắt, phấn hồng để trang điểm, phấn trang điểm mặt, kem nền dùng để bôi mặt, kem 
che khuyết điểm, son môi, bút kẻ môi, son bóng; sản phẩm chăm sóc tóc cụ thể là dầu gội 
đầu, dầu dưỡng tóc, nước thơm dùng cho tóc, chế phẩm nhuộm tóc, keo xịt tóc, keo vuốt 
tóc, sáp dùng cho tóc, gel dùng cho tóc, tinh chất dùng cho tóc, sáp thơm bôi tóc.   

 
 

(210) 4-2011-25208 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Thái Anh Đức  (VN) 

Số 2C Quang Trung, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào đã chế biến.  
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ yến, nước yến và các sản 
phẩm làm từ yến.  

 
 

(210) 4-2011-25209 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25210 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25211 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Mỹ    (VN) 
Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-25212 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25213 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25214 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC   (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-25215 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC    (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25216 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC    (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát hoa quả, nước uống tinh khiết, nước khoáng đồ uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25217 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-25218 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty Văcxin và Sinh phẩm 

SỐ 1   (VN) 
Số 1 phố Yersin, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Vắc xin dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25219 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp: cụ thể là máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới; máy nổ 

(động cơ diezel); máy phát điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, 
bánh đà,bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm 
phun nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu, 
chốt ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, 
ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec 
măng, roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp háu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dày cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp,  máy nông nghiệp, cụ 
thể máy cày, máy xới; máy kéo, máy gặt, động cơ máy nén khí, máy phát điện. 
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(210) 4-2011-25220 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp: cụ thể là máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới; máy nổ 

(động cơ diezel); máy phát điện.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, lọc (bình lọc) dầu, chốt ắc 
piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bó (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp háu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dày cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, máy nông nghiệp, cụ 
thể máy cày, máy xới, máy kéo, máy gặt, động cơ máy nén khí, máy phát điện. 

 
 

(210) 4-2011-25221 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 

đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bói trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
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phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, gioăng quy lát bằng kim loại và giây, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm bao nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, dán triệt hồi vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp. 

 
 

(210) 4-2011-25222 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.4; A25.7.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 

đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bói trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, gioăng quy lát bằng kim loại và giây, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm bao nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, dán triệt hồi vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp.  

 
 

(210) 4-2011-25223 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MASSINDO (HONG KONG) LIMITED  

(HK) 
Flat 2, 15/F., Vanta Industrial Centre, 
21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, 
N.T. Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quí và các hợp kim của chúng và các hàng hóa làm từ kim loại quí 

hoặc bọc bằng kim loại này, cụ thể là, hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại quí, huy hiệu 
bằng kim loại quí, hộp bằng kim loại quí, vòng đeo tay (đồ trang sức), trâm gài đầu (đồ 
trang sức), dây chuyền (đồ trang sức), dây đồng hồ kiểu xích, đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang 
sức), khuy măng sét, hoa tai, tượng nhỏ bằng kim loại quí, vòng đeo chìa khóa (đồ nữ 
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trang rẻ tiền), đồng hồ, chuỗi hạt (đồ trang sức), ghim cài để trang sức, đồ trang trí (đồ 
trang sức), ghim cài ca vát, kẹp cài ca vát, nhẫn (đồ trang sức), dây đồng hồ đeo tay, vỏ 
đồng hồ, đồ trang sức bằng bạc, đồ trang sức, đá quí, dụng cụ bấm giờ, đồng hồ đeo tay. 

 
 

(210) 4-2011-25224 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, vàng đậm, vàng 
nhạt, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại Viễn Đông  
(VN) 
129 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu sách báo, tạp chí về văn hóa, văn phòng 

phẩm (cho nhà sách), mua bán đồ chơi trẻ em.  
 
 

(210) 4-2011-25225 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại - xuất nhập khẩu 
Ngân Diệp   (VN) 
Số 33 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25226 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) LEE, JIN MIN   (KR) 
105-1508 Dongnimmun Sam ho 
Apartment, Yeongcheon-dong, 
Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm 

mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp.  
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(210) 4-2011-25227 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phuờng 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-25228 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25229 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.5; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch quốc tế Thế Giới 
Việt  (VN) 
Nhà 8, ngõ 100, tổ 31, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 

hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; tham quan (du lịch); vận tải bằng ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-25230 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Khắc Vũ   (VN) 
395C Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
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(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; bánh phồng tôm.  
 
 
 

(210) 4-2011-25231 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.1; 26.2.7 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vải thời 
trang Phong Phước   (VN) 
18 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  

 
 
 

(210) 4-2011-25232 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm tài 
chính Việt Nam Berjaya  (VN) 
Số 12 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm và đồ uống; dịch vụ thông tin thương mại và tư 

vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn tiêu dùng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ trưng bày hàng hóa nhằm mục đích quảng 
cáo hoặc thương mại; dịch vụ quản lý hoạt động kinh doanh khách sạn.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ đầu tư (quỹ 
đầu tư) để khai thác và phát triển bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ 
cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ 
định giá bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng: khu dân cư, khu thương mại và văn phòng, khách sạn và 
khu nghỉ, khu căn hộ cao cấp, khu mua sắm, khu câu lạc bộ và sân gôn, trung tâm thể 
thao và giải trí. 

 
Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời; các dịch vụ câu 
lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ giáo dục; cung cấp thông tin giáo dục, tổ chức các 
cuộc thi (nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí); sắp xếp và tổ chức các cuộc hội thảo 
nhằm mục đích đào tạo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ ngơi; dịch vụ lễ tân; 
dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ khách sạn.  
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(210) 4-2011-25233 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Hiệp Phát  
(VN) 
268 tổ 1, KP 1, phường Tân Hiệp, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ chế hòa khí; vòng bi (bạc đạn).  
 

Nhóm 09: Cuộn đánh lửa, mobin đèn, IC, sạc ổn áp, môtơ đề (củ đề).  
 

Nhóm 12: Cần đạp phanh (chân thắng), cần số, giò đạp (cần khởi động) còi xe máy, má 
phanh (bố thắng), đĩa phanh (thắng đĩa), xích (sên), ổ líp (nhông), đĩa xích dùng cho xe 
máy, lá côn (bố nồi).  

 
 
 

(210) 4-2011-25234 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Hai Dàng  (VN) 
22/4G Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng, bún, miến, phở khô, mì ống, mì sợi.  

 
 
 

(210) 4-2011-25235 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Hồng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Thanh Tâm  (VN) 
Số 16, ngách 2, ngõ 850, đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 

hành khách; tham quan (du lịch); đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe. 
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(210) 4-2011-25236 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.16; 3.4.7; 3.7.10; A5.11.2; 25.1.25; 
1.15.23 

(731) Công ty cổ phần Gon Sa   (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng  (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2011-25237 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) GREAT EASTERN HOLDINGS 

LIMITED   (SG) 
1 Pickering Street, #16-01 Great Eastern 
Centre, Singapore 048659  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đấu hội thảo liên quan đến các cuộc thi chạy cho nữ, dịch 

vụ tư vấn cho các cuộc thi dấu thể thao và các cuộc thi chạy cho nữ, dịch vụ huấn luyện 
cho các cuộc thi chạy cho nữ, tổ chức các khóa huấn luyện cho các cuộc thi đấu thể thao 
và các cuộc thi chạy cho nữ, tổ chức và dàn dựng các hoạt động thể thao và các cuộc thi 
đấu liên quan đến các cuộc thi chạy cho nữ, tất cả các dịch vụ này đều thuộc nhóm 41. 

 
 

(210) 4-2011-25238 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh lam, xanh lơ, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phim đã lộ sáng, trò chơi viđêô, băng viđêô, đĩa DVD (đĩa hình kỹ thuật số), 

đĩa VCD (đĩa nhạc có hình), đĩa compắc (đĩa CD), bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc (CD-
ROM), thiết bị lưu trữ số liệu trên cơ sở đĩa từ quang học (đĩa MD) và vật mang dữ liệu từ 
tính khác và đĩa ghi.  

 
Nhóm 16: Tài liệu in bao gồm sách, truyện tranh, tạp chí (định kỳ), bưu thiếp, văn phòng 
phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
910 

Nhóm 24: Vải dệt và hàng dệt không được xếp ở các nhóm khác (gồm cờ, biểu ngữ, cái 
bọc đồ đạc dạng rời, khăn lau, màn che); khăn trải giường và khăn trải bàn (không bằng 
giấy).  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không nằm trong các nhóm khác).  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi, búp bê và đồ để chơi.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột cọ, bột sắn, cà phê nhân tạo, bột ngũ cốc 
và các chế phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh kẹo đường và bánh kẹo 
sôcôla, kem lạnh (có thể ăn được), kem nước đá (có thể ăn được), bánh kẹo đông lạnh, 
mật ong, mật đường, nấm men, bột nở, muối (để nấu ăn hay bảo quản thực phẩm), mù tạt, 
dấm, nước xốt (gia vị), gia vị, đá lạnh có thế ăn được.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, hoạt động thể thao và văn hóa, giải trí bao gồm qua phim và qua các 
chương trình truyền hình, và sản xuất phim và các chương trình truyền hình.  

 
 
 

(210) 4-2011-25239 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Toàn  (VN) 
ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, 
tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng, vỏ ghe; vỏ tàu, vỏ thuyền bằng composite.  

 
 
 

(210) 4-2011-25240 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu thực phẩm 
Phúc An  (VN) 
1B Cù Lao, phường 02, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Mực, cua, cá, ghẹ, tôm sò tất cả đã qua chế biến hoặc bảo quản.  
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(210) 4-2011-25241 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ELIAS Việt Nam   (VN) 
2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-25243 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.23; 24.17.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần Hồng Hà  (VN)

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 

INCIP (INCIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, ngoại thất, đồ sắt nội thất, ngoại thất, đồ đạc (giường, tủ, bàn, 

ghế, kệ).  
 

Nhóm 35: Mua bán, đồ gỗ nội thất và ngoại thất, đồ sắt nội thất và ngoại thất, giường, tủ, 
bàn; ghế, kệ.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình, dịch vụ trang trí nội thất, dịch vụ trang trí ngoại 
thất, dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng, bảo dưỡng đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, kệ). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ đạc nội thất, dịch vụ thiết kế đo đạc ngoại thất, dịch vụ 
thiết kế kiến trúc công trình. 

 
 

(210) 4-2011-25244 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.1.6; 5.3.20; 5.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đường 
Quảng Ngãi  (VN) 
Số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2011-25245 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đường 
Quảng Ngãi   (VN) 
Số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 
 
 

(210) 4-2011-25246 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đường 
Quảng Ngãi   (VN) 
Số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; kem bơ; pho mát; bơ thực vật; kem (sản phẩm sữa); sữa; đồ uống 

làm từ sữa; sữa chua; các sản phẩm sữa từ đậu nành; nước uống làm từ sữa đậu.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây không có cồn, sirô dùng cho đồ 
uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-25247 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa   (VN) 
KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn.  
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(210) 4-2011-25248 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa    (VN) 
KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn.  

 
 

(210) 4-2011-25249 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; A25.7.4 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nutri - Plus 
Quốc Tế   (VN) 
Thông Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa bột (cho trẻ nhũ nhi); sữa bột (cho trẻ sơ sinh).  
 

Nhóm 29: Bơ so-co-la; bơ so-co-la lạc; bơ hạt so-co-la; bơ ca cao; bơ dừa; bơ lạc; sữa, đồ 
uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa, sữa chua. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹp hạnh nhân, đồ uống trên cơ sở so-co-la, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
so-co-la, đồ uống co-co-la có sữa, đồ uốn ca cao có sữa, cà phê, đồ uống cà phê có sữa, 
bánh kẹo, bánh qui, trà, trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh. 

 
Nhóm 31: Quả tươi, rau tươi. 

 
 

(210) 4-2011-25250 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; nước xức 

tóc; kem đánh răng; các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và 
tóc (tất cả là mỹ phẩm).  
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(210) 4-2011-25251 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; A1.5.3 
(591) Xanh, hồng, trắng 
(731) Tổng công ty thương mại và 

xây dựng Đông Bắc - Công ty 
TNHH   (VN) 
Số 25/38 Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đánh giá bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản, cho thuê 

văn phòng (bất động sản), đầu tư vốn, môi giới bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-25252 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh tím 
(731) Công ty TNHH điện Tiến Phát  

(VN) 
Số 06 Nguyễn Xuân Nhĩ, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, phích cắm điện; tủ điện âm, công tắc điện, cầu dao điện.  

 
 

(210) 4-2011-25253 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A10.3.4; 2.3.1; 2.3.12 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Vi Dan  (VN) 

1/9B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh.  
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Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật : thuốc trừ sâu, 
thuốc trừ bệnh.  

 
 

(210) 4-2011-25254 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.3.1; 2.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Hoàng Long  (VN) 

9B Tú Xương, phường 07, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ ăn uống như nhà hàng, quán ăn.  

 
 

(210) 4-2011-25255 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nam Hùng  

(VN) 
708 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: ô tô; phụ tùng ô tô; bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ).  
 
 

(210) 4-2011-25256 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.9.24; 5.7.24 
(591) Đen, xanh, đỏ, vàng, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại sản xuất Tân Chấn Long  
(VN) 
Số 3199 A Phạm Thế Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng PE dùng để bao 
gói; bao bì bằng nhựa hoặc bằng giấy; băng keo (băng dính) dùng cho văn phòng hoặc gia 
đình; giấy gói hàng; tấm có các bóng khí tròn làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng 
gói).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25257 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.3; 5.7.5; 26.7.25; 4.3.19 
(591) Đen, xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại sản xuất Tân Chấn Long  
(VN) 
Số 3199 A Phạm Thế Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng PE dùng để bao 

gói; bao bì bằng nhựa hoặc bằng giấy; băng keo (băng dính) dùng cho văn phòng hoặc gia 
đình; giấy gói hàng; tấm có các bóng khí tròn làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng 
gói).  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-25258 

 
(220) 

 
25.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 4.3.3; 5.9.21; 4.3.19 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại sản xuất Tân Chấn Long  
(VN) 
Số 3199 A Phạm Thế Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng PE dùng để bao 

gói; bao bì bằng nhựa hoặc bằng giấy; băng keo (băng dính) dùng cho văn phòng hoặc gia 
đình; giấy gói hàng; tấm có các bóng khí tròn làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng 
gói).  
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(210) 4-2011-25259 (220) 25.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.8; A25.7.4; 4.3.3; 4.3.19 
(591) Đen, đỏ, vàng, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại sản xuất Tân Chấn Long  
(VN) 
Số 3199 A Phạm Thế Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng PE dùng để bao 

gói; bao bì bằng nhựa hoặc bằng giấy; băng keo (băng dính) dùng cho văn phòng hoặc gia 
đình; giấy gói hàng; tấm có các bóng khí tròn làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng 
gói).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25262 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 3.7.16; 3.7.10 
(591) Đen, trắng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Vinh Thanh  (VN) 
P.303, nhà B3, tập thể Vĩnh Hồ, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ, cụ thể là: áo sơ mi, áo phông, quần vải cộc, quần vải dài, mũ len. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25264 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.21; A5.7.23 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Hiệp   (VN) 
12 Đốc Ngữ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-25265 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  
(731) Đỗ Văn Hiệp   (VN) 

12 Đốc Ngữ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-25266 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Nam Long  (VN) 
216 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Gấu bông. 

 
 

(210) 4-2011-25268 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.9.1; 26.4.2; 1.15.24 
(591) Vàng, xanh dương nhạt, xanh dương 

nhạt, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Văn Diệp   (VN) 
Thôn Cừ Lại Đông, xã Phú Hải, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 
 

(210) 4-2011-25269 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 7.3.2; 26.4.9 
(591) Xanh lá, cam, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng kiến trúc Đương 
Đại.  (VN) 
Phòng 3B05 - 3B06, tầng 4, khu B, tòa 
nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; phá các công 

trình xây dựng; xây dựng các quầy hàng trong hội chợ; thông tin về xây dựng; xây dựng 
nhà máy, xí nghiệp. 
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(210) 4-2011-25270 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 7.3.11 
(591) Xanh da trời, vàng, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh bất động sản Ngôi Nhà 
Vàng  (VN) 
Phòng 3B05-3B06, tầng 4, khu B, tòa 
nhà Indochina Park, số 4 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ  mua bán và cho thuê nhà ở (sở hũu bất động 

sản); quản lý toà nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; môi giới; quản lý tài sản bất động 
sản. 

 
 

(210) 4-2011-25271 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15; 2.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

đen, trắng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Năng Lượng M&K  (VN) 
101/2A Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Pin năng lượng mặt trời, các thiết bị nghe nhìn sử dụng trong trường học, 

camera quan sát, chíp điện tử.  
 

Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời, bồn tắm, điều hòa nhiệt độ, quạt điện, 
bóng đèn điện.  

 
 

(210) 4-2011-25272 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thiên Vạn  
(VN) 
Khu chung cư Kiều Đông, xã Hồng Thái, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ nón. 
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(210) 4-2011-25273 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.17.11; 1.5.1; 15.7.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
khoa học Lợi  (VN) 
Số 103, đường 5/8 - Ka Long, Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu dầu công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2011-25274 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Nghệ 
Khoa Học Lợi  (VN) 
Số 103, đường 5/8 Ka Long, Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-25275 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tú  (VN) 
313 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới.  

 
 

(210) 4-2011-25276 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh đậm, đen trên nền trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thành Luông  (VN) 
ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.  
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(210) 4-2011-25278 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.1.9; 1.13.1 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và quảng cáo Đất Việt  (VN) 
Số nhà 208, khu B4, ngõ 94/29, phố Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo trên truyền hình; quảng 

cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo qua thư. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25279 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A20.1.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Bắc Trung Nam  
(VN) 
134/136 Tân Thới Hiệp 2, khu phố 1, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25280 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng - thương mại - dịch vụ 
Mai Đào   (VN) 
60 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
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(210) 4-2011-25281 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sơn 

DUMAXLEN   (VN) 
Thôn Ngô Cương, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 
 

(210) 4-2011-25282 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tổ Yến Việt Nam  (VN) 
68 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ yến, thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25283 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Huấn  (VN) 
386 Nghĩa Lập 1, thị trấn Thạnh Mỹ, 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-25284 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Liên  (VN) 
14/61 Đào Duy Từ, phường 4, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ vận tải hàng hóa. 
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(210) 4-2011-25285 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.1.24; 5.3.16; A7.1.12; 1.5.1 (540) 

  

(731) Phạm Thị Hương  (VN) 
P307, A12, tập thể Học Viện Quốc 
Phòng, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu, tinh dầu hồi, túi bột thơm để làm thơm đồ vải, tinh dầu chanh, tinh 

dầu bạc hà.  
 

Nhóm 05: Thảo mộc y tế, chế phẩm để xông dùng cho ngành y, chế phẩm điều trị dùng 
trong khi tắm.  

 
 

(210) 4-2011-25286 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
NAKATA  (VN) 
Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, chè, cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-25288 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quần áo 
trang phục Tinh Tế Nhật Bản  
(VN) 
Lô B2.2-B2.3, đường D93, KCN Đồng 
An 2, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn choàng; thắt lưng.  

 
 

(210) 4-2011-25289 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) SUNRIDER HOTEL LIMITED   (HK) 
36th Floor, Office Tower, Langham 
Place, 8 Argyle Street, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ chuẩn bị các bữa tiệc lớn và cung cấp thực phẩm và đồ uống cho 
bữa tiệc (do nhà hàng thực hiện).  

 
(210) 4-2011-25290 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) TAKATORI CORPORATION  (JP) 

313-1 Shindo-Cho, Kashihara-City, 
Nara, 634-8580 Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy cắt vải; máy gia công cắt (để gia công kim loại); máy cắt dây; 

máy và thiết bị sản xuất chất bán dẫn; máy và thiết bị sản xuất tinh thể lỏng; máy và thiết 
bị dệt; máy cán dùng trong công nghiệp; máy cưa.   

 
 

(210) 4-2011-25291 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 15.7.1 
(731) TAKATORI CORPORATION   (JP) 

313-1 Shindo-Cho, Kashihara-City, 
Nara, 634-8580 Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy cắt vải; máy gia công cắt (để gia công kim loại); máy cắt dây; 

máy và thiết bị sản xuất chất bán dẫn; máy và thiết bị sản xuất tinh thể lỏng; máy và thiết 
bị dệt; máy cán dùng trong công nghiệp; máy cưa.   

 
 

(210) 4-2011-25301 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 

loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.    
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.    
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(210) 4-2011-25302 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 

loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.    
 

Nhóm 21: Cốc; cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.   

 
 

(210) 4-2011-25309 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14; A1.13.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây nhạt 
(731) Trung tâm nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ sinh học Lan 
Anh   (VN) 
119 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: hóa sinh, công nghệ gen, 

công nghệ nhận giống cây trồng và vật nuôi, công nghệ sinh học, vật liệu sinh học, nhiên 
liệu sinh học, hoá chất sinh học, các vật liệu mới có nguồn gốc sinh học; dịch vụ tư vấn 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: hoá sinh, công nghệ gen, công nghệ nhân giống 
cây trồng và vật nuôi, công nghệ sinh học, vật liệu sinh học, nhiên liệu sinh học, hoá chất 
sinh học, các vật liệu mới có nguồn gốc sinh học.  

 
 

(210) 4-2011-25310 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 2.9.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại HOBI   (VN) 
Số 351/54B Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mì ống và mì sợi. 
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(210) 4-2011-25311 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.3; 5.3.20; A5.11.13; 5.13.4 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mạnh Tiến Dũng    (VN) 
61 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn ghế; tre; giỏ, rổ, sọt, không bằng kim loại; đồ dùng cho giường trừ đồ vải; 

đồ gỗ mĩ thuật; đồ đạc trường học; đồ đạc văn phòng. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25312 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Mạnh Phú  (VN) 
Xóm Bài, Thôn Bài, xã Yên Bài, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng.  
 

Nhóm 31: Vịt; gà; ngan; ngỗng; lợn; bò (tất cả còn tươi sống).  
 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; dịch vụ trồng cây lâu năm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25313 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.5 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH DASH LOGISTICS  
(VN) 
52 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải: vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hoá. 
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(210) 4-2011-25314 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Xanh, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Lợi Thông  (VN) 
256 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may; máy cắt vải; máy vắt sổ. 

 
 

(210) 4-2011-25315 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; 26.1.2; 26.3.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Lợi Thông  (VN) 
256 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy may công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-25316 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) SHANGHAI FEIXUN 
COMMUNICATION CO., LTD.   (CN) 
Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 
Guangfulin Road, Songjiang District, 
Shanghai, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: ăng ten thu phát sóng vô tuyến; mô đem; điện thoại hình; thiết bị truyền phát 

tín hiệu điện tử; sợi cáp quang; thiết bị đề xử lý dữ liệu; điện thoại; bộ nhớ máy vi tính; 
điện thoại di động; máy thu và phát vô tuyến xách tay.  

 
 

(210) 4-2011-25317 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.3.1; 26.4.2 
(591) Nâu, xám, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Tân Thành 

Nhân  (VN) 
Số 38, ngách 33, ngõ Văn Chương 2, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh các loại.  
 
 

(210) 4-2011-25318 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No. 16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược 

 
 

(210) 4-2011-25319 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No. 16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2011-25321 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.2; A25.7.21; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng chanh, tím 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế IDCORP Việt Nam  (VN) 
Số 18/192 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; dịch vụ xây dựng vườn hoa 

cho nhà vườn; thi công trang trí nội ngoại thất, ngoại thất. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
929 

(210) 4-2011-25322 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 21.3.1; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Những Giấc Mơ  
(VN) 
28 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25323 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 1.15.23; 24.17.5 
(591) Xanh cửu long, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Nam Việt  (VN) 
129/1A Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25324 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.7.3 
(591) Hồng, vàng, vàng cam, xanh dương, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà hàng Lý Gia  (VN) 
149-151 Nguyễn Đức Cảnh, khu phố 
Grand View, CN 1-3, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ (resort), quầy rượu 

(bar), quán giải khát. 
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(210) 4-2011-25325 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 25.1.25; 25.5.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà hàng Lý Gia  (VN) 
149-151 Nguyễn Đức Cảnh, khu phố 
Grand View, CN 1-3 phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ (resort), quán rượu 

(bar), quán giải khát. 
 
 

(210) 4-2011-25326 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà hàng Lý Gia  (VN) 
149-151 Nguyễn Đức Cảnh, khu phố 
Grand View, CN 1-3 phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ (resort); quán rượu 

(bar); quán giải khát. 
 
 

(210) 4-2011-25327 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hoàng 
Sáng   (VN) 
276 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi nước; van khoá mở nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh, 

thiết bị cung cấp nước). 
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(210) 4-2011-25328 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A17.2.2; 1.3.1; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ PTX Gia Đạt   (VN) 
229 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại như: lưới dùng để bao yên xe, gương (kính) 

chiếu hậu, yên xe, vải bao ghế xe, xe máy, vòng bi (bạc đạn), xích (sên), líp (nhông), cổ 
trục xe (chảng ba), thiết bị đánh lửa dùng cho xe cộ (môbin lửa), bộ nồi bằng cao su dùng 
cho xe cộ, săm, lốp dùng cho xe cộ, nan hoa (căm xe). 

 
 
 

(210) 4-2011-25329 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.19; A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Như Minh  (VN) 
Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (dùng trong phòng ngủ); gối ngủ (không dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường (drap), vỏ gối (áo gối), vỏ đệm. 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-25330 

 
(220) 

 
28.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 5.5.16; 25.1.25; A5.5.22 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vương Linh  (VN) 
A55, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức buổi tiệc, dịch vụ giải trí trong nhà. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2011-25332 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại Nguyễn Phát  
(VN) 
Số 5/4/18/432 Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; đèn chân không; bộ điều chỉnh ánh sáng dùng điện; đèn quang học; 

chấn lưu đèn; thiết bị điều khiển phân phối điện; tủ phân phối điện; cáp điện. 
 

Nhóm 11: Đèn đường; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện; bóng 
đèn; đèn điện; ống phát quang để chiếu sáng; ống phóng điện dùng cho chiếu sáng; đèn 
trần. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25333 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè), ca cao. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25334 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè), ca cao. 
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(210) 4-2011-25335 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.4.7 
(591) Hồng đậm, vàng 
(731) Cơ sở mua bán bột mì Hoàng 

Phát   (VN) 
468 ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột các loại gồm bột ngũ cốc, bột mì, bột khoai mì (sắn), bột năng, 

bột đậu xanh, bột đậu nành.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25336 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25337 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 
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(210) 4-2011-25338 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Dynasol Elastãmeros S.A de 

C.V  (MX) 
Paseo de los Tamarindos No. 400-B, 31st 
Floor, Colonia Bosques de las Lomas, 
Delegacion Cuajimalpa, 05120 Mexico, 
D.F. MEXICO  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su (thô hoặc bán thành phẩm); cao su tổng hợp; vật liệu thay thế cao su.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25339 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Phượng Hoàng  
(VN) 
Thôn Tông Phố, xã Thanh Quang, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25340 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.13.1 
(731) Hộ kinh doanh Thịnh Hưng  

(VN) 
43 đường số 53, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn sạc, máng đèn, quạt sạc. 
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(210) 4-2011-25341 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại hoá mỹ phẩm 
Minh Phượng   (VN) 
115 lô B, Cô Giang, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu dưỡng tóc; gel giữ nếp và định 

hình tóc; kem tắm trắng (mỹ phẩm).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25342 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Việt 

Huy Hoàng  (VN) 
251/21 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Ruy băng mực, ruy băng mực dùng cho máy in của máy tính và máy đánh chữ. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25343 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Việt 

Huy Hoàng  (VN) 
251/21 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in dùng cho máy in và máy sao chụp (máy photocopy).  
 

Nhóm 16: Ruy băng mực, ruy băng mực dùng cho máy in của máy tính và máy đánh chữ. 
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(210) 4-2011-25344 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nhất Thịnh Phát   (VN) 
341/66B Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa chén bát; bệ xí (bồn cầu); vòi nước; vòi hoa sen; bếp ga.  
 

Nhóm 19: Gạch xây dựng; gạch men lát nhà; gạch ốp tường; gạch trang trí; bột trét tường.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25345 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; màn hình máy tính; hệ thống rạp hát tại nhà bao gồm máy thu 

hình, bộ khuếch đại âm thanh và loa âm thanh; máy đọc đĩa DVD; máy quay đĩa quang; 
kính đeo mắt; kính đeo mắt 3D; thiết bị (chất) bán dẫn; thiết bị truyền tuần tự đa năng 
(thẻ USB); bộ nối dây tập trung; bộ chuyển mạch và bộ định tuyến mạng máy tính; bộ 
điều biến (mô đem); điện thoại thông minh; điện thoại di động; tai nghe không dây cho 
điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3 và/hoặc điện thoại; sạc pin cho điện thoại di 
động; máy tính chủ; bộ giải mã tín hiệu kỹ thuật số dùng cho máy thu hình cụ thể là bộ 
giải mã và điều khiển truyền tín kỹ thuật số, bộ chuyển đổi điện cho máy truyền hình  
cáp, bộ chuyển đổi truyền tin nội bộ; ổ đĩa cứng; ổ đĩa quang; máy vi tính có chức năng 
ghi chép; máy vi tính, máy in dùng cho máy tính; thiết bị (PDA) hỗ trợ cá nhân kỹ thuật 
số dưới dạng máy tính cầm tay; máy fax; máy tính tiền; bộ pin dùng cho điện thoạt di 
động, cáp sợi quang học; bàn là điện; thiết bị giải trí chỉ sử dụng với máy thu hình; điện 
thoại có chức năng truyền hình ảnh; điện thoại; máy ghi băng có hình ảnh; máy nghe 
nhạc MP3; thiết bị giải trí đa phương tiện di động; loa phóng thanh dùng cho máy vi tính; 
máy đọc đĩa compắc; máy chiếu phim; phần mềm trò chơi, đã được đăng ký; chuột máy 
vi tính; tâm di chuột máy vi tính; máy ghi hình; máy quay đĩa hình.  
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(210) 4-2011-25347 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Tiến Hưng  (VN) 

33A Đông Hưng Thuận, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Dung dịch làm mát động cơ xe ô tô, xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dung dịch làm mát động cơ xe mô tô, xe máy, phụ gia thêm vào dầu 
nhớt để làm tăng độ nhớt, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy, ô tô và xe 
có động cơ.  

 
 

(210) 4-2011-25348 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Thiên Long  (VN) 
249F Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Vật tư y tế tiêu hao gồm: áo mổ bằng giấy, ga mổ bằng giấy; tạp dề bằng giấy; 

hộp đựng vật sắc nhọn bằng nhựa, bao camera nội soi bằng nhựa, bộ dẫn lưu áp lực âm 
bằng nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-25349 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.1.6; A11.3.7; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, tím, trắng, đen, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH UNI - PRESIDENT 

Việt Nam  (VN) 
16-18 ĐT743 KCN Sóng Thần 2, thị trấn 
Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền. 
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(210) 4-2011-25350 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25351 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25352 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2011-25353 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25354 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25355 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2011-25356 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
PHương Lê   (VN) 
A37 lô 12 đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25357 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25358 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-25359 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 7.11.10 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hân Phát Lộc   (VN) 
237 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, linh kiện và phụ tùng ô tô. 

 
 
 

(210) 4-2011-25363 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.3.11; 26.13.25; 26.13.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, nâu nhạt 
(731) LEE JOON FOO  (MY) 

47, Jalan SS23/21, Taman Sea, 47400, 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 
 
 

(210) 4-2011-25364 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.3.1; A25.3.7 
(731) MRS. AROONRUT 

SOPHACHITVATANA   (TH) 
15/2 Soi Roundlada, Aroonamarine 
Road, Aroonamarine, Bangkoknoi, 
Bangkok 10700, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo, không dùng cho mục đích y tế; thức ăn nhanh (trên cơ sở ngũ cốc và trên 

cơ sở gạo); kẹo que; thạch (bánh kẹo); kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế và bánh 
quy. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
942 

(210) 4-2011-25365 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.14; 1.15.15; 26.13.1 
(731) MRS. AROONRUT 

SOPHACHITVATANA   (TH) 
15/2 Soi Roundlada, Aroonamarine 
Road, Aroonamarine, Bangkoknoi, 
Bangkok 10700, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo, không dùng cho mục đích y tế; thức ăn nhanh (trên cơ sở ngũ cốc và trên 

cơ sở gạo); kẹo que; thạch (bánh kẹo); kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế và bánh 
quy. 

 
 

(210) 4-2011-25367 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Bùi Anh Báu  

(VN) 
Tổ 11, ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước uống đóng chai; nước uống đóng bình.  

 
 

(210) 4-2011-25368 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng   (VN)
9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 

phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 
thích tăng trưởng cho cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc trừ 
sâu, chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ), chế phẩm để diệt trừ sâu hại, thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng. 
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(210) 4-2011-25369 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.7.20; 26.4.2 
(591) Trắng, xám, xanh dương, đen, đỏ, xanh 

lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH Trí Tuệ Toàn 

Cầu   (VN) 
551/119/49/13 tổ 55, khu phố 5, Lê Văn 
KHương, phường Hiệp Thành, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế chương trình máy tính; dịch vụ tư vấn thiết kế phần mềm tin học và 

mạng máy tính; dịch vụ bảo trì phần mềm máy tính và quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ 
tư vấn và thiết kế tên miền. 

 
 

(210) 4-2011-25370 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) BBS PROSOUND LIMlTED   (HK) 

Unit 1609, 16/F, Technology Park, No. 
18 On Lai Street, Sha Tin, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: ống nói; tai nghe; ống tai nghe; loa; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh 

hoặc hình ảnh. 
 
 

(210) 4-2011-25372 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) WUXI GIANT NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.100 Jinxi Road, Hubin District, Wuxi 
City, Jiangsu Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi trên máy vi tính; chương trình phim hoạt hình; máy vi 

tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống được tư mạng internet; thiết bị giải trí thích hợp với việc sử dụng với màn 
chiếu ngoài hoặc màn hình; băng trò chơi vi-đê-ô.  

 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải xuống được từ mạng 
internet; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến qua mạng máy vi tính; dịch vụ về giáo dục 
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giảng dạy; dịch vụ tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ xuất bản 
sách; dịch vụ câu lạc bộ mang tính giải trí hoặc giáo dục.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người khác); lập trình máy vi tính; dịch 
vụ cập nhật phần mềm máy vi tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); dịch vụ bảo trì phần mềm 
máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-25373 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ALISHAN GROUP LIMITED   (HK) 

Flat/RM 1509 BLK 1 15/F The 
Harbourfront 18 Tak Fung ST Hunghom 
KL Hongkong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuộc lá điếu; tẩu thuốc lá; hộp đựng thuốc lá để hít; diêm; đầu lọc 

cho thuốc lá điếu, hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn thuốc lá; hộp diêm; bật lửa dùng cho 
người hút thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-25374 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ALISHAN GROUP LIMITED    (HK) 

Flat/RM 1509 BLK 1 15/F The 
Harbourfront 18 Tak Fung ST Hunghom 
KL Hongkong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; tẩu thuốc lá; hộp đựng thuốc lá để hít; diêm; đầu lọc 

cho thuốc lá điếu, hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn thuốc lá; hộp diêm; bật lửa dùng cho 
người hút thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-25376 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Thái Anh Đức  (VN) 

Số 2C Quang Trung, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào đã chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ yến, nước yến và các sản 
phẩm làm từ yến.  

 
 
 

(210) 4-2011-25377 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, da 

cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH Chrisal Việt 

Nam   (VN) 
Số 6 ngõ 99, đường Đức Giang, tổ 17, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích 
y học hoặc thú y; chế phẩm hóa học dùng để chống và phòng ngừa nấm mốc; hóa chất 
làm sạch nước.  

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 
cho mục đích y tế; sửa tẩy rửa, sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục 
đích trang điểm; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm làm bóng đồ 
đạc và sàn nhà, nền nhà; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, hóa chất và các chế phẩm vệ 
sinh.  

 
 
 

(210) 4-2011-25378 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.9.19 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Phát và 
Liên Danh   (VN) 
Số 18, ngách 5, ngõ 281, đường Nguyễn 
Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, thực phẩm chức năng; xuất nhập khẩu thực phẩm, thực 

phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-25379 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ mận chín, vàng, vàng 

nhạt, vàng đồng nhạt, đen 
(731) Tổng công ty công nghiệp Sài 

Gòn TNHH một thành viên  
(VN) 
11/121 đường Lê Đức Thọ, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu, cái gạt tàn thuốc lá; cái tẩu dùng cho người hút thuốc; 

cái bật lửa dùng cho người hút thuốc. 
 
 

(210) 4-2011-25380 (220) 28.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DAIBIO   (VN) 
Số 38 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc 
thú y. 

 
 

(210) 4-2011-25381 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp: cụ thể là máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ 

(động cơ đi-ê-den); máy phát điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
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ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống 
xả khí, gối đỡ tay biên, gói đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xi lanh, pít- tông, chốt ắc, xéc 
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy đi-ê-den, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt 
trước) dàn cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp 
thùng dầu, phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, gioăng quy lát bằng kim loại và 
giấy, ruột bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng 
dầu, thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các 
loại, trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, 
xi lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, máy cày, máy kéo, 
máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ đi-ê-den), máy phát điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25382 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Đoàn 
Gia   (VN) 
549 Hương lộ 3, khu phố 10, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đường tinh luyện, đường phèn, nước giải khát.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25383 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.1; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TĐT Thắng 
Đạt  (VN) 
Số nhà 13 lô 2C khu đô thị mới Trung 
Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, cung cấp dịch 

vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, 
đám cưới), nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2011-25384 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.9.21; A2.9.15 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WAO  (VN) 
Tổ 01, ấp Thành An, xã Thành Đông, 
huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho nông nghiệp; phân bón. 
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm; diệt cỏ; các chất diệt động vật có hại. 
 
 
 

(210) 4-2011-25385 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dưa; hạt bí; hạt vừng; hạt hướng dương; hạt hạnh nhân; hạt dẻ đã qua chế 

biến; lạc bao đường (đậu phộng bao đường); lạc chiên (đậu phộng chiên); lạc muối (đậu 
phộng muối). 

 
 
 

(210) 4-2011-25387 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá cây, cam, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị và vật liệu Nam Sài 
Gòn  (VN) 
65 Lý Phục Man, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép, khung cửa không bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-25389 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.1; A2.1.19; A1.5.3 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không 

còn sống) và thú săn (không còn sống); chất chiết từ thịt; rau và trái cây được bảo quản, 
đông lạnh sấy khô và nấu chín; thạch dùng cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả (ướt); trứng 
(thực phẩm); sữa và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được; động vật có vỏ cứng, không 
còn sống.  

 
 
(210) 

 
4-2011-25390 

 
(220) 

 
29.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
  
(731) RASASI PERFUMES INDUSTRY 

(L.L.C.)   (AE) 
P. O. Box 16878, Jebel Ali, Dubai, 
United Arab Emirates  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng sau khi cạo râu; hổ phách (nước hoa); hương liệu (tinh dầu); 

tinh dầu thông tùng; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân; tinh dầu; chiết xuất của hoa (nước hoa), nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; bạc hà để sản xuất nước hoa; xạ hương (sản 
xuất nước hoa); dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; 
chất pha chế dầu thơm; nước hoa; phấn (mỹ phẩm); dầu hoa hồng; chế phẩm làm mềm vải 
(dùng để giặt).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không bao gồm 
vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá trong lĩnh vực 
nước hoa và dầu thơm.  

 
 

(210) 4-2011-25391 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25 
(731) RASASI PERFUMES INDUSTRY 

(L.L.C.)    (AE) 
P. O. Box 16878, Jebel Ali, Dubai, 
United Arab Emirates   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng sau khi cạo râu; hổ phách (nước hoa); hương liệu (tinh dầu); 
tinh dầu thông tùng; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân; tinh dầu; chiết xuất của hoa (nước hoa), nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; bạc hà để sản xuất nước hoa; xạ hương (sản 
xuất nước hoa); dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; 
chất pha chế dầu thơm; nước hoa; phấn (mỹ phẩm); dầu hoa hồng; chế phẩm làm mềm vải 
(dùng để giặt).   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không bao gồm 
vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá trong lĩnh vực 
nước hoa và dầu thơm.  

 
 

(210) 4-2011-25392 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.9; 25.1.25; A25.1.10 
(731) RASASI PERFUMES INDUSTRY 

(L.L.C.)    (AE) 
P. O. Box 16878, Jebel Ali, Dubai, 
United Arab Emirates   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng sau khi cạo râu; hổ phách (nước hoa); hương liệu (tinh dầu); 

tinh dầu thông tùng; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân; tinh dầu; chiết xuất của hoa (nước hoa), nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; bạc hà để sản xuất nước hoa; xạ hương (sản 
xuất nước hoa); dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; 
chất pha chế dầu thơm; nước hoa; phấn (mỹ phẩm); dầu hoa hồng; chế phẩm làm mềm vải 
(dùng để giặt).   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không bao gồm 
vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá trong lĩnh vực 
nước hoa và dầu thơm.  

 
 

(210) 4-2011-25394 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, xanh, tím, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Bạch Ngọc  
(VN) 
958/43C Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút lông.  
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(210) 4-2011-25395 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, xanh, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bạch Ngọc  
(VN) 
958/43C Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút lông.  

 
 
 

(210) 4-2011-25396 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.4 
(591) Đỏ, nâu, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Thịnh  (VN) 
1A+2A Tự Phước, phường 11, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời. 

 
 
 

(210) 4-2011-25397 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thụy Như Loan  (VN) 
4/1 Bà Triệu, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ vận tải hàng hóa. 

 
 
 

(210) 4-2011-25398 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng, chảo (nhôm hoặc Inox), bộ nồi (nhôm hoặc Inox).  
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(210) 4-2011-25402 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH nha khoa nụ 
cười Hoàn Mỹ  (VN) 
14-16 Trần Não, khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 
 

(210) 4-2011-25404 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoa Lan  
(VN) 
216/108 đường số 5, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-25405 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng quốc tế Mỹ Việt  (VN) 
Khu đô thị Đồng Nguyên, phường Đồng 
Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu.  
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, 
công trình hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, cụ thể bao gồm: tư vấn kiểm soát chi phí đầu 
tư xây dựng công trình, tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng như: tổng mức đầu tư, dự 
toán công trình, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt 
động xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 
công trình công ích; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện các công trình xây dựng như 
thi công trang trí nội thất, ngoại thất công trình xây dựng); lắp đặt hệ thống điện, cấp, 
thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.  

 
Nhóm 39: Cho thuê xe ô tô. 
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Nhóm 42: Tư vấn khảo sát xây dựng công trình, khảo sát đo đạc, đo vẽ bản đồ địa hình, 
đo lún, đo độ nghiêng, đo độ dịch chuyển và định vị công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế kết cấu công trình; tư vấn thiết kế hệ thống điện, âm thanh, thông tin, điện 
thoại, hệ thống điều khiển toà nhà, hệ thống gió, cấp nhiệt và điều hoà không khí, hệ 
thống gas, hệ thống chống sét; tư vấn thiết kế hệ thống thông tin đối với công trình thông 
tin liên lạc, bưu chính viễn thông; tư vấn thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong và ngoài 
nhà, xử lý nước thải; tư vấn thiết kế xây dựng các dự án đầu tư nước ngoài tại việt nam; 
thiết kế trang trí nội, ngoại thất; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn; xây dựng, cài đặt phần 
mềm máy tính.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25407 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 25.1.25; 14.3.21 
(591) Vàng đồng, nâu đậm, nâu nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tam Hà  (VN) 
Tiểu khu 156 đường Mimosa, phường 
10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng (spa-resort); nhà hàng ăn uống, 

cho thuê hội trường, phòng hội nghị, phòng cưới. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25408 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SAS  (VN) 
529 đường hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm máy móc ngành may như: máy cắt vải cố định, máy cắt 

vải đẩy tay, máy may công nghiệp và phụ tùng của chúng, máy in sơ đồ trong ngành may, 
máy trải vải. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy công nghiệp và các thiết bị điện tử  
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(210) 4-2011-25409 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, trắng, xanh 

dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại và dịch vụ Xuân 
Phát  (VN) 
Xóm 4, phường Vân Phú, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; khung cửa sổ không bằng kim loại; cửa 

sổ không bằng kim loại; cửa kính màu; kính cửa sổ; kính cửa sổ dùng cho xây dựng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25410 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 3.13.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải phẫu thẩm 
mỹ ánh Mai  (VN) 
71 - 73 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ: săn sóc da mặt và xâm môi; xâm mí; cấy tóc; nâng sống 

mũi; căng da mặt, tạo hình mắt một mí thành hai mí.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25411 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.13.25; 26.1.2 
(591) Xanh, ghi, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và vận tải An Huy  
(VN) 
Số 160 đường Tô Hiệu, phường Trại Cau, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

Nhóm 39: Vận tải; tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe ô tô.  
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(210) 4-2011-25412 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.15; 1.3.2; 1.15.9 
(591) Xanh, trắng, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25414 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NCL (á Châu)   (VN) 
Đường tỉnh 835, ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất làm sạch tại chỗ; hoá chất làm sạch ống dẫn; hoá chất làm sạch bề 

gốc a-xít (dùng trong/cho công nghiệp). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25415 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ viễn 
thông Nhật Minh  (VN) 
600 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; thiết bị ghi hình.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
956 

(210) 4-2011-25416 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ viễn 
thông Nhật Minh  (VN) 
600 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm, thiết bị báo cháy, thiết bị ghi hình. 

 
 

(210) 4-2011-25417 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoàng Gia   (VN) 
40 Quang Trung, phường Vạn Thắng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sao chép, soạn thảo, sưu tập, hệ thống hoá các tài liệu dưới dạng văn 

bản; các hoạt động hỗ trợ văn phòng gồm: hoạt động hỗ trợ quản lý kinh doanh, quảng 
cáo, quan hệ công chúng, tư vấn quản lý nhân sự; mua bán các thiết bị và linh kiện điện 
tử, viễn thông (đài, ti vi, loa, máy tính, điện thoại), đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghê), đồ 
điện gia dụng (dây điện, ổ cắm, ấm đun nước, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, máy hút 
bụi), sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm (bút, vở, mực, hồ dán, kéo, băng dính, thước kẻ), 
đồ dùng gia đình (thảm, đệm, chăn, màn, rèm), vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng 
(xi măng, gạch, ngói, ống nhựa cứng, ống nhựa mềm), tranh ảnh, đồ nghệ thuật bằng gốm 
sứ, bằng thạch cao, bằng gỗ, bằng thuỷ tinh. 

 
 

(210) 4-2011-25418 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.11.3; A26.11.7; 24.15.2; 
A24.15.15; A24.15.7 

(591) Vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Toàn Cầu  (VN) 
P.504, tầng 5, toà nhà 15T, Nguyễn Thị 
Định, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quà tặng, lưu niệm. 
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(210) 4-2011-25419 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Điền   (VN) 
Số 345/2, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25420 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại Vạn 
Tường Phát  (VN) 
6 lô C, TT Hóa Chất, tổ 20b cụm 2, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo đồng phục công sở, quần áo trẻ em. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25421 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Mỹ Phú Hưng  
(VN) 
Số 318, quốc lộ 30, khóm Mỹ Thượng, 
phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, mô tô. 
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(210) 4-2011-25422 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm làm sạch nước, chất keo tụ. 
 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 
 
 

(210) 4-2011-25423 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; A16.1.5 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ viễn 
thông Nhật Minh  (VN) 
600 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát (viễn thông); máy bộ đàm; máy quay phim; thiết bị báo 

hiệu chống trộm; thiết bị dẫn đường cho xe cộ, thiết bị điều hướng cho xe cộ;   
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê máy bộ đàm. 

 
 
 

(210) 4-2011-25425 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cửa nhựa lõi 
thép cao cấp SH Window   (VN) 
242 Lý Nhân Tông, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  
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(210) 4-2011-25426 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cửa nhựa lõi 
thép cao cấp SH Window    (VN) 
242 Lý Nhân Tông, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  

 
 

(210) 4-2011-25430 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Da cam, xanh tím than, xanh da trời, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thương mại Thịnh Phát 
Ocean   (VN) 
Lô 01, N 11, đường Hoàng Văn Thụ, 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-25431 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CONOCOPHILLIPS COMPANY   (US) 

600 North Dairy Ashford, MA-1135, 
Houston TEXAS 77079-1175, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp; hóa chất dùng trong khoa học, nhiếp ảnh, hóa 

chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (loại trừ chất diệt cỏ, nấm và 
chế phẩm diệt động vật có hại), hóa chất công nghiệp nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo 
dạng thô, chất dính dùng trong công nghiệp dung môi chất phụ gia làm gia tăng lưu lượng 
và/hoặc sự lưu chuyển hyđrocarbon lỏng qua đường ống dẫn; cồn (hóa chất), amoniac chế 
phẩm dùng để tiết kiệm nhiên liệu; hóa chất dùng để tẩy màu cho dầu; chế phẩm để lọc 
dầu, xăng và khí chất phân tán dầu, xăng và nhiên liệu, chế phẩm để tách dầu, khí và xăng 
nguyên liệu tổng hợp dùng để hút dầu; chất phụ gia làm sạch cho xăng, dầu và nhiên liệu; 
chất phụ gia hoá học cho xăng, dầu và nhiên liệu; chất chống đông, chất lỏng dịch hãm 
dùng cho phanh; chất lỏng truyền động; chất lỏng dẫn hướng động lực, hóa chất chống 
mờ cho của sổ, mát tít dùng cho lốp hơi và hợp chất dùng để sửa chữa săm lốp; chế phẩm 
hoá học tạo thuận lợi cho quá trình hợp kim hoá kim loại; nước cất; hoá chất làm sạch 
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nước; chế phẩm làm mềm nước, nước pha axit để sạc pin, dung dịch khử sunfat cho pin; 
dung dịch chống tạo bọt cho pin; chất chống kích nổ dùng cho động cơ đốt trong; chế 
phẩm hoá hoc khử muội than dùng cho động cơ nổ; toluene, tất cả đều thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn; hợp chất để thấm hút; làm ướt và làm 
dính bụi nhiên liệu và vật liệu cháy sáng; dầu và mỡ; dầu đi-ê-zen, gasoline (nhiên liệu); 
xăng; ê-te dầu mỏ; nhiên liệu chất bôi trơn và vật liệu cháy sáng; nhiên liệu dùng cho 
động cơ; nhiên liệu dùng cho máy bay; nhiên liệu gốc cồn, hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; 
chất phụ gia không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ và nhiên liệu máy bay; khí 
đốt, cồn (nhiên liệu); parafin (dầu hỏa); dầu lửa; khí dầu mỏ hóa lỏng; xylen; benzeni tất 
cả đều thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-25432 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mai Hạc  (VN)
375 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, căng tin, cho thuê phòng 

họp, dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2011-25433 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH - Vật Liệu xây 
dựng Đông Nguyên  (VN) 
Đường 11 B, cụm công nghiệp Thanh 
Vinh, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, đá dùng trong xây dựng, bê tông, xi măng, đá hoa cương granit, ngói. 

 
 

(210) 4-2011-25434 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) B.S.A.   (FR) 

33 Avenue du Maine - Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS, France  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát. 
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(210) 4-2011-25435 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) KENT CHANDRAATMADJA   (ID) 

JI. Manggis Blok B I-F, Rt. 012/ Rw. 001 
Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta 
Barat, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; thịt sấy; cá (không còn sống); gia cầm (không còn 

sống); dầu và mỡ (thực phẩm); rau quả dầm giấm, thạch (thực phẩm); trứng; sữa và các 
sản phẩm từ sữa; các loại lạc (đã qua chế biến), củ quả thái lát. 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà, ca cao, đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột mỳ 
và chế phẩm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; mứt kẹo; đá thực phẩm; mật ong, 
mật đường; men; bột làm bánh; muối; mù tạc; hạt tiêu; giấm; nước sốt; gia vị; bánh 
kerupuk (bánh bột mỳ dạng lát có vị cá, tôm); bánh emping (bánh làm từ hạt cây lá bếp). 

 
Nhóm 33: Rượu vang, đồ uống chứa cồn (trừ bia); rượu mùi. 

 
 

(210) 4-2011-25437 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) NAI YIN, HO   (TW) 
14F., No. 17, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd., 
Danshui Dist., New Taipei City 251, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho lông mày; phấn trang điểm; son môi; kem dưỡng, dùng cho 

da mặt; mỹ phẩm; sữa tẩy trang dùng trong trang điểm.  
 
 

(210) 4-2011-25438 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A17.2.2; 26.1.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư dịch vụ địa 
ốc Cường Thịnh Phát  (VN) 
604A Cộng Hoà, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); định giá bất động sản; đánh 

giá bất động sản; môi giới; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản. 
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(210) 4-2011-25439 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) PT. DEXA MEDICA   (ID) 
JI. Letjen Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang 30114, Indonesia.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25440 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25441 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25442 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-25443 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25444 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25445 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-25446 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25447 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25448 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-25449 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25450 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25451 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2011-25452 

 
(220) 

 
29.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-25453 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-25455 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PARABOLIC DRUGS LIMITED.   (IN) 

SCO 99-100, Top Floor, Sector-17B, 
Chandigarh, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-25456 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; 26.13.1 
(731) Nguyễn Công Tấn  (VN) 

Số 08, An Lạc II, Sở Dầu, Hồng Bàng, 
Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, đại lý bất động sản; định giá bất động sản, cho thuê bất 

động sản; tư vấn tài chính; cho vay (tài chính).  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế bản vẽ xây dựng; tư vấn thiết kế trang 
trí nội thất.  
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(210) 4-2011-25457 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SHANGHAl SILK GROUP., LTD   (CN) 

No. 1500, Shijidadao, Pudong New Area, 
Shanghai, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Khăn quàng cổ (trang phục); quần áo; quần áo phụ nữ. 

 
 
 

(210) 4-2011-25458 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Lương Thực - Thực phẩm 
Hà Nội   (VN) 
84 Quán Thánh, Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột mỳ cho thực phẩm; gạo (đã chế biến); đường (không dùng cho mục 

đích y tế); trà; hạt tiêu.  
 
 
 

(210) 4-2011-25459 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Lương Thực - Thực phẩm 
Hà Nội    (VN) 
84 Quán Thánh, Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột mỳ cho thực phẩm; gạo (đã chế biến); đường (không dùng cho mục 

đích y tế); trà; hạt tiêu.  
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(210) 4-2011-25460 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu lương thực thực phẩm 
Hà Nội  (VN) 
84 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột mỳ cho thực phẩm; gạo (đã chế biến); đường (không dùng cho mục 

đích y tế); trà; hạt tiêu.  
 
 

(210) 4-2011-25461 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.  

(JP) 
4-16, Kyobashi 2- Chome, Chuo-Ku 
Tokyo Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2011-25462 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Minh Châu  
(VN) 
Số 780 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dầu thực vật; mỡ động vật, lương thực, thực phẩm, 

nguyên liệu làm bánh mì, nước giải khát, nước tinh khiết, bột thô, tinh bột và các sản 
phẩm làm từ tinh bột, gạo, sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô, vận chuyển hành khách theo tuyến cố định và theo hợp 
đồng, vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, taxi, cho thuê xe chở khách, vận tải hàng hoá. 
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(210) 4-2011-25464 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(731) PUJIANG YA-HUAN LOCKS CO., 

LTD.   (CN) 
District of Pujiang Railway Station, 
Pujiang, Zhejiang, 322200 China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại dùng cho túi xách; khóa bằng kim loại cho xe cộ; khóa lò 

xo; khóa móc; then ổ khóa bằng kim loại; chìa khóa; then chốt cửa bằng kim loại; dây 
xích băng kim loại (không phải của xe cộ và không phải bộ phận của máy); khóa cửa 
bằng kim loại (trừ khóa điện).  

 
 
 

(210) 4-2011-25465 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1 
(731) PUJIANG YA-HUAN LOCKS CO., 

LTD.    (CN) 
District of Pujiang Railway Station, 
Pujiang, Zhejiang, 322200 China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại dùng cho túi xách; khóa bằng kim loại cho xe cộ; khóa lò 

xo; khóa móc; then ổ khóa bằng kim loại; chìa khóa; then chốt cửa bằng kim loại; dây 
xích băng kim loại (không phải của xe cộ và không phải bộ phận của máy); khóa cửa 
bằng kim loại (trừ khóa điện).  

 
 
 

(210) 4-2011-25466 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX   (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-25467 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX    (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-25468 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX    (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-25469 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX   (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-25470 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX   (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25471 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX    (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25472 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX    (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25473 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX    (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-25474 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX    (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25475 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX    (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25476 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX    (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25477 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX    (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-25478 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX    (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25479 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.3.2; A5.7.22; 5.7.10 
(591) Đen, trắng, tím, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Văn hóa - Du 
lịch - Xúc tiến thương mại 
Việt - Pháp   (VN) 
Số 36 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước giải khát không chứa cồn; nước uống tinh khiết; nước sinh tố (không 

cồn); nước hoa quả (không cồn).  
 

Nhóm 33: Rượu, đồ uống có chứa cồn (trừ bia); rượu gạo; rượu vang.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng tự thực hiện); dịch vụ phòng 
trà. 

 
 

(210) 4-2011-25482 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Khánh Yên  

(VN) 
31B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Bao lì xì bằng giấy, bao lì xì bằng ni lông.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bao lì xì bằng giấy, bao lì xì bằng ni lông.  
 
 

(210) 4-2011-25485 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng điện Hồng 
Thiên Phúc  (VN) 
251 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng (đèn điện, máy quạt, tủ lạnh máy giặt), thiết bị 

ngành nước tổng (ống nước, vòi nước). 
 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, điện lạnh dân dụng và công nghiệp, lắp 
đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, tổng đài điện thoại, camera quan sát, thiết bị 
truyền hình. 

 
 

(210) 4-2011-25486 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

MIQUA  (VN) 
63 Lương Văn Can, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: săm xe (ruột xe); xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-25487 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 

437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-25488 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 

437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2011-25490 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Nghệ An    (VN) 
16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Duợc phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-25491 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Nghệ An    (VN) 
16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Duợc phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-25492 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) SAMIL PHARM. CO., LTD    (KR) 
990-1, Bangbae-Dong Seocho-Gu, Seoul 
137-061, Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-25493 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SAMIL PHARM. CO., LTD    (KR) 

990-1, Bangbae-Dong Seocho-Gu, Seoul 
137-061, Korea  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-25494 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SAMIL PHARM. CO., LTD    (KR) 

990-1, Bangbae-Dong Seocho-Gu, Seoul 
137-061, Korea  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-25496 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cồn rượu Hà 
Nội  (VN) 
94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 

 
 

(210) 4-2011-25497 (220) 29.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cồn Rượu Hà 
Nội  (VN) 
94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
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(210) 4-2011-25500 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.9 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Lăng Nguyên  (VN) 
Số 67 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, sản 

phẩm thời trang và phụ kiện, thực phẩm thông qua mạng Internet.  
 
 
 

(210) 4-2011-25501 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 9.1.10 
(591) Đen, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Mai Diệu Linh  (VN) 
321 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ đồ trang sức, dây chuyền, bông tai bằng bạc, kẹp tóc.  

 
 
 

(210) 4-2011-25502 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hai thành viên 
Quảng Trường Thời Gian  (VN) 
123 Cộng Hoà, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng (thuộc về cho thuê 

bất động sản); dịch vụ môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2011-25503 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

điện lạnh điện máy Việt úc  
(VN) 
Số nhà 13, ngõ 333 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp và 
dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an 
toàn quặng kim loại; khóa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-25504 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) YEON CHEER FONG ENTERPRISE 

CO., LTD.  (TW) 
1F, No.84, Chien Chih St., E. Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng đinh vận hành bằng khí; máy vặn đinh vít vận hành bằng khí (máy); 

máy vặn đai ốc vận hành bằng khí (máy); máy đóng đinh chạy điện; máy vặn đinh vít 
chạy điện (máy); máy công cụ vận hành bằng khí (máy).  

 
Nhóm 08: Cái kìm (dụng cụ cầm tay); chìa vặn đai ốc (dụng cụ cầm tay); cái tua vít (dụng 
cụ cầm tay), mũi khoan (dụng cụ cầm tay); dụng cụ đục số (dụng cụ cầm tay), dụng cụ 
cắt ống (dụng cụ cầm tay).  

 
 

(210) 4-2011-25505 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.17.18; A25.3.3; A24.15.15; 26.1.1 
(591) Trắng, da cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
Hiệp Hòa   (VN) 
Số 961 Tạ Quang Bửu, phường 06, quận 
08, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sách báo, bàn ghế, nón bảo hiểm, thiết bị điện tử, cụ thể là: máy tính 

tiền, máy vi tính, máy in, máy photo, đồ điện gia dụng, cụ thể là: nồi cơm điện, bếp điện, 
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dây điện, quạt điện, bình đun nước siêu tóc, máy sấy tóc, bàn là (bàn ủi), máy hút bụi, 
máy xay sinh tố, máy nước nóng lạnh, đèn bàn, tủ lạnh, ti vi, máy giặt.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm thương mại; dịch vụ thanh toán bằng 
hình thức điện tử, cụ thể là: dịch vụ thanh toán qua tin nhắn điện thoại di động, dịch vụ 
thanh toán qua mạng internet; dịch vụ thanh toán tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
tiền tệ.  

 
 

(210) 4-2011-25506 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A25.7.3 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Khoa   (VN) 
ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực 

phần cứng máy tính; thiết kế các trang thông tin điện tử (website); lập trình máy tính; 
thiết kế phần mềm ứng dụng cho điện thoại. 

 
 

(210) 4-2011-25507 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Tam Lập 
Thành   (VN) 
Số 22 đường 51, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
 
 

(210) 4-2011-25508 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty Tin học Bưu điện Viễn 
thông TP.HỒ Chí Minh   (VN) 
125 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý tư liệu bằng máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong 

máy tính.  
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Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập 
vào mạng máy tính toàn cầu; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.  

 
Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-25509 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Hồng, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty Tin học Bưu điện Viễn 
thông TP.HỒ Chí Minh   (VN) 
125 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tinh; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 

tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp 
cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); dịch vụ 
cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; truyền qua vệ tinh. 

 
 

(210) 4-2011-25510 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.3; 26.13.1; 21.3.1 
(591) Trắng, xanh, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổ chức sự kiện 
và du lịch GOLF Việt  (VN) 
Tầng 4, 26-28 Hàm Nghi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 39: Tổ chức du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các phương tiện sử dụng cho chơi Golf; tổ chức các 
hội thi thể thao (thi đấu Golf); tổ chức hội nghị; hội thảo.  

 
 

(210) 4-2011-25511 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) ALTICOR INC.    (US) 
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm cụ thể là: các chất tẩy rửa, kem (mỹ 

phẩm), nước thơm, nước sữa và các sản phẩm tô (nhuộm) màu dùng cho mặt và cơ thể.  
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(210) 4-2011-25512 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất nước tinh khiết 
Hồng Yến  (VN) 
Bản Nả, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, 
tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống). 

 
 

(210) 4-2011-25514 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thẻ Đông Dương   (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng. 

 
 

(210) 4-2011-25515 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.17.5; 24.13.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thẻ Đông Dương   (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng. 

 
 

(210) 4-2011-25516 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thẻ Đông Dương   (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng. 
 
 

(210) 4-2011-25517 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thẻ Đông Dương   (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 01, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng. 

 
 

(210) 4-2011-25518 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.2; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) CTY TNHH Con Đường Mở  (VN) 
Số 23A Hàng Bài, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm 

máy tính, ghi sẵn; máy vi tính; đĩa compact (thiết bị nghe nhìn). 
 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; cho thuê máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-25519 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất dịch vụ Gia Thịnh 
Phát  (VN) 
22 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Kem (sản phẩm sữa); thạch hoa quả; đồ uống làm từ sữa, sản phẩm từ sữa. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè; bánh; bánh putding; kẹo; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); đồ uống làm từ nước ép trái cây, xiro dùng cho đồ 
uống.  
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(210) 4-2011-25520 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Ngọc Phát  (VN) 
Số nhà 31A, tập thể Trường Cao đẳng 
Xây dựng số 1, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị an ninh  

 
 
 

(210) 4-2011-25522 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, ghi, xanh dương, xanh da trời 

nhạt, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Nam Hải   (VN) 
Thôn Lục Bắc, Thái Xuyên, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); rau (được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín); quả 

phơi khô; trứng (thực phẩm). 
 

Nhóm 30: Gạo; bột sắn; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau tươi; quả tươi.  
 

Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; lưu trữ hàng hóa; vận tải. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 
 

(210) 4-2011-25523 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao MITSUSTAR Việt Nam  (VN) 
Số nhà 90 đường Láng, phường Ngã Tư 
Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc.  
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(210) 4-2011-25524 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A19.7.16; 26.1.1; 25.1.6; 3.2.1 
(591) Đỏ đun, nâu, vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cồn rượu Hà 
Nội  (VN) 
94 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn).  

 
 

(210) 4-2011-25525 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.9 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Sơn Anh  (VN) 
3B Trường Chinh, Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn gắn trên trần nhà; đèn diệt 

khuẩn; vỏ đèn; bóng đèn; đèn pha rọi sáng.  
 
 

(210) 4-2011-25529 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.11.1 
(591) Đen, trắng, đồng, đồng đậm, xanh lam, 

tím, hồng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bắc á   (VN) 
Số 117 đường Quang Trung, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ từ tính đã được mã hóa; thiết bị mã hóa từ tính, máy rút tiền tự động 

(ATM); phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy phát hiện tiền giả; máy đếm tiền.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; 
dịch vụ bất động sản; dịch vụ đầu tư; dịch vụ bảo hiểm; cung cấp thông tin, tư vấn và cố 
vấn cho các dịch vụ kể trên. 
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(210) 4-2011-25530 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.11.1 
(591) Đen, trắng, đồng, đồng đậm, xanh lam, 

tím 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bắc á    (VN) 
Số 117 đường Quang Trung, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; sản phẩm vàng bạc; đá quý; tác phẩm nghệ thuật bằng 
kim loại quý; kẹp cài caravat.  

 
Nhóm 39: Lưu giữ và vận chuyển vàng bạc đá quý.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác sản phẩm vàng bạc đá quý và trang sức.  

 
 

(210) 4-2011-25531 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.11.1 
(591) Đen, trắng, đồng, đồng đậm, xanh lam, 

tím 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bắc á    (VN) 
Số 117 đường Quang Trung, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); ấn phẩm; sách; lịch; catalô; sổ tay.  
 

Nhóm 18: Cặp da, ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví 
đựng tiền; vali; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn quàng cổ; cà vạt; thắt lưng 
(trang phục).  

 
 

(210) 4-2011-25533 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đồng, đồng đậm, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bắc á     (VN) 
Số 117 đường Quang Trung, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Thẻ từ tính đã được mã hóa; thiết bị mã hóa từ tính; máy rút tiền tự động 
(ATM); phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy phát hiện tiền giả; máy đếm tiền.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; 
dịch vụ bất động sản; dịch vụ đầu tư; dịch vụ bảo hiểm; cung cấp thông tin, tư vấn và cố 
vấn cho các dịch vụ kể trên. 

 
 
 

(210) 4-2011-25534 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đồng, đồng đậm, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bắc á     (VN) 
Số 117 đường Quang Trung, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; sản phẩm vàng bạc; đá quý; tác phẩm nghệ thuật bằng 

kim loại quý; kẹp cài caravat.  
 

Nhóm 39: Lưu giữ và vận chuyển vàng bạc đá quý.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác sản phẩm vàng bạc đá quý và trang sức.  
 
 
 

(210) 4-2011-25535 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đồng, đồng đậm, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bắc á     (VN) 
Số 117 đường Quang Trung, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); ấn phẩm; sách; lịch; catalô; sổ tay.   
 

Nhóm 18: Cặp da, ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví 
đựng tiền; vali; «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn quàng cổ; cà vạt; thắt lưng 
(trang phục).  
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(210) 4-2011-25536 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đồng, đồng đậm, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bắc á     (VN) 
Số 117 đường Quang Trung, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng và dịch vụ cho người khác thông qua thẻ tín dụng; 

các chương trình tri ân khách hàng truyền thống; thông tin về thương mại; tư vấn tổ chức 
và quản lý kinh doanh; kế toán; kiểm toán.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều 
khiển hội thảo; dịch vụ giải trí; xuất bản sách.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ dưỡng cho người cao 
tuổi; căng tin; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-25537 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.1; 26.5.1; 26.4.2 
(591) Hồng nhạt, nâu đậm, hồng, vàng đậm, 

vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Duy 
Phát   (VN) 
143 đường Y Ngông, phường Tân Thành, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  

 
 

(210) 4-2011-25538 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.16; 6.1.2; 3.7.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

xám, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

phân bón Thiên Phú Nông  
(VN) 
136/41 tổ 13, ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; than bùn (phân bón); cao lanh.  
 
 
 

(210) 4-2011-25541 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; 26.13.1; 1.15.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khang 
Thương  (VN) 
113 Mỹ Hưng, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 
 
 

(210) 4-2011-25542 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ Ngữ á Châu   (VN)
91 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm.  

 
 
 

(210) 4-2011-25543 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Nâu, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Hoài Ngọc   (VN) 
379/4 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê và giải khát.  
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(210) 4-2011-25544 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông trực tuyến MICRONET  
(VN) 
Số 02 Villa E - khu The Manor, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25545 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.1.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đa Phát  (VN) 
15/15 khu phố 5, Phan Văn Hớn, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; ổn áp điện; công tắc điện; ổ cắm điện; phích cắm điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25546 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm. 
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(210) 4-2011-25547 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25548 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25549 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2011-25550 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25551 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25552 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2011-25553 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25554 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25555 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô liu dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2011-25556 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25557 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25558 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hưng Cát  
(VN) 
Số 8 ngõ 20, phố Hào Nam, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-25559 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.21 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ SAVIS Việt Nam  
(VN) 
Số 15/44 Võ Thị Sáu, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: linh kiện điện tử, viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi 

tính. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy vi tính (phần cứng). 
 

Nhóm 42: Dịch vụ: lập chương trình máy tính, sao chép chương trình máy tính, cho thuê 
máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, tư vấn phần mềm máy 
tính, tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, tạo và duy trì trang web cho người khác, 
thiết kế hệ thống máy tính, cung cấp công cụ tím kiếm trên internet, dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính, dịch vụ cho thuê trang web, thiết kế hệ thống máy tính, dịch vụ tích hợp hệ 
thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-25569 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chất làm mềm vải (dùng để 
giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm tạo mùi thơm và làm 
mới được dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bông vải; chế phẩm 
dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để 
làm sạch; chế phẩm để làm bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 
 

(210) 4-2011-25570 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Doanh nghiệp tư nhân PHương 
Yến  (VN) 
75 Nguyễn Thị Minh, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng. 
 
 
 

(210) 4-2011-25571 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 10.3.7; 3.7.19; 26.1.6; 26.1.2 
(591) Xám, đỏ, cam, vàng, xanh lá mạ, xanh lá 

cây, xanh biển, xanh, tím, hồng 
(731) Công ty TNHH Quảng Cáo 

Thiết Kế Những Giấc Mơ  (VN) 
104/13A Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
 
 

(210) 4-2011-25572 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa  (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25573 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa  (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
996 

(210) 4-2011-25574 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa  (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25575 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa  (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25576 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa  (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25577 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 4.3.20; 26.13.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HMD Việt 
Nam  (VN) 
Xóm Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh. 
 
 
 

(210) 4-2011-25578 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 7.15.22; 25.5.1; 7.15.1 
(591) Đỏ, xanh lam, vàng, ghi sáng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thịnh Hưng Đức  
(VN) 
Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng. 

 
 
 
(210) 

 
4-2011-25579 

 
(220) 

 
30.11.2011 

  (441) 27.02.2012 
  
(731) LUVIEW CO.,LTD.  (KR) 

#2501, Hyundai 41 Tower, Mok 1-dong, 
Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bút chì kẻ lông mày; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm dùng cho mí mắt; tinh dầu ete; nước hoa; 
kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; phấn trang điểm; chất pha chế dầu thơm; dầu oải Hương; 
hương thơm để thắp; mặt nạ làm đẹp; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất 
và không dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng.  

 
 
 

(210) 4-2011-25581 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa  (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-25582 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa   (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25583 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa   (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25584 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa   (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25585 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa   (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25587 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.2 
(591) Đỏ nâu, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải T.L.T  (VN) 
Số 431 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25588 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.2; 1.5.1; 1.15.23; A24.15.13 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đen, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
địa ốc Phú Gia Thịnh  (VN) 
135 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê bất động sản.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25589 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.9; A25.7.21; 25.7.20 
(591) Xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện Trường 
Giang  (VN) 
Lô B, đường số 9, khu công nghiệp Hoà 
Khánh, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện. 
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(210) 4-2011-25590 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy, khăn lau tay bằng giấy, khăn lau tay bằng giấy dùng cho 

mục đích vệ sinh, khăn ăn bằng giấy đặt trên bàn, các vật dụng bằng giấy dùng cho gia 
đình, nhà vệ sinh và dùng cho mục đích vệ sinh, ví dụ như các loại khăn giấy; khăn lau 
chùi bằng giấy dùng cho mục đích làm sạch; khăn giấy, tờ giấy dùng để lau bụi, tờ giấy 
dùng cho mục đích làm sạch; khăn giấy dùng cho nhà bếp; khăn giấy, khăn giấy thơm; 
giấy ăn và khăn ăn bằng giấy; khăn giấy dùng một lần. 

 
 

(210) 4-2011-25591 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.24; 1.15.15; 25.1.6; 3.9.1; 24.9.1; 
2.1.1; 2.5.2; 26.1.2; 25.1.25; A1.1.10; 
22.1.1 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh dương, xanh lá cây, 
xám, đen, trắng, nâu 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam (ACECOOK VIETNAM 
JSC)  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt, tôm, cá, trứng dưới dạng hạt để ăn liền, thịt hộp, súp 

(soup) thịt hầm, nước mắm, nước chấm có nguồn gốc từ động vật, dầu ăn.  
 
 

(210) 4-2011-25592 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

P.A.C.E  (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 
 

(210) 4-2011-25593 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)  (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa hồng dưỡng da; nước muối biển dùng để vệ sinh mũi họng, răng 

miệng, không chứa dược phẩm; nước xúc miệng không dùng cho ngành y; chất làm thơm 
hơi thở (bao gồm cả chất tan làm sạch miệng, không chứa dược phẩm).  

 
 

(210) 4-2011-25594 (220) 23.05.2008 
(641) 4-2008-10919 (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12; A7.1.12; 
7.1.24 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh Hai Thành  (VN) 
1185 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Vỏ bình chứa khí hóa lỏng bằng kim loại; ống áp lực (ống dẫn chịu áp lực bằng 

kim loại).  
 

Nhóm 11: Bồn chứa gas.  
 

Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê nhà; cho thuê nhà xưởng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình nhà; sửa chữa nhà; thi công lắp đặt khung nhà thép; thi 
công xây dựng công trình hạ tầng khu dân cư; thi công xây dựng công trình hạ tầng khu 
công nghiệp; xây dựng công trình công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ du lịch sinh thái. 
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(210) 4-2011-25595 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần điện tự động 

hóa Bình Dương  (VN) 
Số 211, đường Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): bộ thực hành cơ bản điện tử số, bộ thực hành cơ bản 

điện tử tương tự, bộ thực hành cơ bản điện tử kỹ thuật xung, bộ thực tập về khuếch đại 
công suất, bàn điều khiển của giáo viên, bàn thực hành điện tử công suất, bộ thí nghiệm vi 
điều khiền 89C51/52? bộ thí nghiệm vi điều khiển AVR; bộ thí nghiệm vi điều khiển PIC, 
bàn cung cấp nguồn cho thí nghiệm vi điều khiển, bàn thí nghiệm hệ truyền động 
Thyristor - động cơ (hệ T-D), bàn thực hành điện - khí nén điều khiển bằng PLC S7-200, 
mô hình rô-bốt khí nén khoan và phân loại sản phẩm điều khiển bằng PLC S7-200 và điện 
tử công suất, bộ thực hành về cảm biến đo lường; mô hình cầu thang máy điều khiển bằng 
PLC S7-200, bộ thí nghiệm hóa đồng bộ 2 máy phát điện 3 pha, các thiết bị cơ khí, khi 
nén, mô hình điều hòa, mô hình tủ lạnh; mô hình điều hòa trung tâm, mô hình thực hành 
điện dân dụng, mô hình thực hành truyền động điện, mô hình thực hành tự động hóa, mô 
hình thực hành điện lạnh, thủy khí. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25596 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Lê Anh Thơ  (VN) 

101/5 Lạc Long Quân, phường 4, thị xã 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, ca cao.  
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(210) 4-2011-25597 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A25.7.21; A1.1.10 
(731) Hoàng Trí Hùng  (VN) 

36B Vũ Chí Hiếu, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Bản lề, khóa, tay nắm cửa, chốt cửa, cờ rê môn, ốc vít (tất cả đều làm bằng kim 

loại). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: dụng cụ cầm tay, 
dụng cụ cơ khí, dụng cụ cắt gọt kim loại, dụng cụ điện cầm tay, dụng cụ dùng hơi nén, 
bình phun sơn, bản lề, khóa, tay nắm cửa, thiết bị hàn, dụng cụ đo, ốc vít, đinh, mỏ lết.  

 
 

(210) 4-2011-25598 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.1; 26.3.23 
(591) Xanh ngọc, xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH cơ điện lạnh 

Việt Đức  (VN) 
Số 1631, đường 30/4, phường 12, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh; kho lạnh; thiết bị làm lạnh không khí.  

 
 

(210) 4-2011-25599 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 
(731) HOTEL LOTTE CO., LTD. DUTY 

FREE SHOP  (KR) 
1, Sogong-Dong, Jung-Gu, Seoul, South 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Đại ý xuất nhập khẩu hàng hóa; đại lý mua bán quần áo miễn thuế; đại lý mua 

bán túi miễn thuế; đại lý mua bán mỹ phẩm miễn thuế; đại lý mua bán đồ uống có cồn 
miễn thuế; đại lý mua bán thuốc lá miễn thuế; đại lý mua bán đồ trang sức miễn thuế; đại 
lý mua bán đồ phụ kiện miễn thuế: cặp tóc, dải băng buộc đầu, vòng tai, trâm cài đầu, 
vòng tay, nhẫn, vòng cổ, mặt dây chuyền; đại lý mua bán đồ lưu niệm miễn thuế; đại lý 
mua bán thực phẩm miễn thuế; đại lý mua bán hàng tạp phẩm miễn thuế.  
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Nhóm 36: Quản lý cửa hàng miễn thuế (bất động sản); cho thuê cửa hàng miễn thuế (bất 
động sản).  

 
 

(210) 4-2011-25600 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(731) HEM CORPORATION PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
G-5, Riddhi Siddhi Apartments, 
Mithagar "X" Road, Mulund (East), 
Mumbai 400 081, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang), hương dạng que/cây, hương dạng hình nón và tinh dầu thơm 

dùng làm Hương.  
 
 
 

(210) 4-2011-25601 (220) 30.11.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.  

(NL) 
Wolverstraat 3, NL-5525 AR DUIZEL, 
Netherlands (NL)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Sản phẩm thuốc lá, cụ thể là thuốc lá hút và thuốc lá nhai, xì gà và điếu xì gà 

nhỏ hở hai đầu, thuốc lá điếu. 
 
 
 

(210) 4-2011-25602 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.6; 25.7.17; 26.7.25 (540) 

  

(731) Lâm Thanh Tùng  (VN) 
C8/55 ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa.  
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(210) 4-2011-25603 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; A18.1.12; A5.5.20; A25.1.10 
(591) Đen, vàng, đỏ, cam, đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Long Hân Phú  
(VN) 
60 Trần Chánh Chiêu, phường 14, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản, cụ thể là mua bán các loại hạt: hạt đậu (đậu xanh, đậu đỏ, 

đậu đen, đậu nành, đậu trắng, đậu ngự, đậu cúc, đậu ván), đậu phộng, hạt ngô.  
 
 
 

(210) 4-2011-25604 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 21.3.1; 26.15.1 
(591) Đỏ, nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Quang Huy  (VN) 
Số 303 phố Lương Yên, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, quần áo đồng phục, quần áo tắm, áo khoác ngoài, váy, áo sơ mi. 
 

Nhóm 37: Giặt là đồ vải, giặt khô, làm sạch quần áo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu (bar), nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung 
cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ khách sạn. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ spa chăm sóc sức khoẻ, xoa bóp. 

 
 
 

(210) 4-2011-25605 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Nâu, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Quân Ngọc  (VN) 
Tổ dân phố 6, phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2011-25606 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH may thêu giày 
An Phước  (VN) 
100/11-12 An Dương Vương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (vớ đi chân). 

 
 
 

(210) 4-2011-25607 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Tô Xuân Phi  (VN) 
37/1H ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Trang thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ, bao gồm: bồn cầu, bồn tiểu nam, bồn rửa 

mặt (lavabo), chân chậu rửa mặt (chân lavabo).  
 
 
 

(210) 4-2011-25608 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

 

(731) Tô Xuân Phi  (VN) 
37/1H ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Trang thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ, bao gồm: bồn cầu, bồn tiểu nam, bồn rửa 

mặt (lavabo), chân chậu rửa mặt (chân lavabo). 
 
 
 

(210) 4-2011-25610 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.15 
(591) Đen, xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Flora East  
(VN) 
16A ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
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(210) 4-2011-25612 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.3.15 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa chất & 
dịch vụ kỹ thuật Nam Sài Gòn  
(VN) 
Phòng 601, lầu 6, số 9 Phan Kế Bính, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25613 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SHOTOKU CORP.  (JP) 

6-10-10, Futago, Takatsu-ku, Kawasaki-
shi, Kanagawa, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy quay truyền hình; đầu nghiêng (bộ phóng ảnh) cho máy quay truyền hình; 

cân trục cho máy quay truyền hình; giá đỡ ba chân cho máy quay; thiết bị điều khiển từ 
xa dùng điện; bảng điều khiển điện; máy vi tính; dụng cụ đo.   

 
 
 
 

(210) 4-2011-25614 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cho trẻ em; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm 

chăm sóc tóc.   
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(210) 4-2011-25615 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất khử mùi, không dùng cho cá nhân; chất bôi trơn vệ sinh; chất tẩy rửa 

dùng cho mục đích y tế; thuốc xịt làm mát dùng cho mục đích y tế; chất dính dùng cho 
răng giả; thuốc xua đuổi côn trùng; mặt nạ vệ sinh; băng vệ sinh dùng cho người không tự 
kiềm chế được; quần lót vệ sinh, khăn vệ sinh; trà (chè) dùng cho ngành y; sợi thực vật ăn 
được, không có dinh dưỡng , chất bổ sung chứa thuốc dùng cho thực phẩm; dược phẩm; 
chất ăn kiêng dùng trong ngành; thức ăn cho trẻ sơ sinh; cao dán dùng cho mục đích y tế; 
chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm để diệt sâu bọ; chế phẩm làm tươi mát 
không khí; khăn tay và khăn lau thấm tẩm chất khử mùi, chất tẩy uế, chất sát khuẩn và 
thuốc diệt nấm; chế phẩm thú y; đồ băng bó dùng cho ngành y); vật liệu để hàn răng; vật 
liệu để in dấu răng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 
Nhóm 10: Gói làm nóng hoặc làm mát chứa đầy hóa chất đã sẵn sàng để phản ứng khi có 
yêu cầu dùng cho mục đích y tế; miếng chứa gel làm nóng hoặc làm mát dùng cho mục 
đích y tế; mặt nạ dùng cho nhân viên y tế; bông gạc dùng trong y tế; dụng cụ lấy ráy tai; 
găng bảo vệ ngón tay dùng cho mục đích y tế; dụng cụ đỡ lòng bàn chân dùng cho mục 
đích y tế; hàng dệt kim (mũ, găng tay, tất, quần áo) dùng cho mục đích y tế; đế trong 
(giày dép) dùng cho mục đích y tế, chén rửa mắt dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị chỉnh hình; 
vật liệu để khâu vết thương.  

 
Nhóm 11: Gói làm nóng hoặc làm mát chứa đầy hóa chất đã sẵn sàng để phản ứng khi có 
yêu cầu (không dùng cho mục đích y tế); miếng chứa gel làm nóng hoặc làm mát; thiết bị 
sưởi bỏ túi; phụ kiện của thiết bị sưởi bỏ túi; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị làm mát; 
thiết bị làm nóng; thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch không khí; thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-25618 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ 
MEFRIMEX  (VN) 
B7, Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-25619 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.1.6; A5.1.12; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá đậm, trắng, đen 
(731) S&P INDUSTRIES SDN. BHD.  (MY) 

Lot 3709, Jalan Bagan Datoh, Simpang 
Tiga, 36200 Selekoh, Perak Darul 
Ridzuan, Malaysia.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột cốt dừa 

 
 

(210) 4-2011-25622 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Điện Quang  (VN) 
Lô 18 khu công nghiệp Cái Lân, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) Ga nhiên liệu, mua bán (kinh doanh) các loại khí đốt 

hóa lỏng. 
 
 

(210) 4-2011-25623 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
Xóm Trường Tiến, xã Diễn Ngọc, huyện 
Diễn Châu, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 

 
 

(210) 4-2011-25624 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Cam, nâu đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sợi Thủy Tinh 
Tân Phước Khánh   (VN) 
574/8 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, vật liệu xây dựng giả đá, tấm đá giả.  
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Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2011-25625 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PARGOLF INC.   (JP) 

7-18, Higashi-Gotanda 2-Chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí; ấn phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25626 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, xanh lá mạ, đỏ 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Trọng Nghĩa  (VN) 
206 lô Q chung cư Ngô Gia Tự, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Nguyễn Trọng Lượng  (VN) 
206 lô Q chung cư Ngô Gia Tự, phường 
2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
3. Võ Văn Hiển  (VN) 
70 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, dịch vụ karaoke. 

 
 

(210) 4-2011-25627 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Đinh Lực  
(VN) 
119B/39 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng như: đinh công nghiệp làm bằng dây 

thép mạ kẽm hoặc dây kẽm dùng trong trang trí nội thất và phụ liệu ngành gỗ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, mua bán đinh công nghiệp.  
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(210) 4-2011-25628 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HISEDA 
CALIBRATION  (VN) 
Lầu 2, phòng 202, cao ốc Thái An Trung 
Mỹ Tây, số 2290 quốc lộ 1A, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm định (đo lường); kiểm soát chất lượng; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ ứng 

dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, thiết bị điện 
tử. 

 
 
 

(210) 4-2011-25629 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Đỏ, tím, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đặng Thịnh 
Phát  (VN) 
60C đường Miếu Gò Xoài, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; bột để mạ bạc; bột đồng; bột nhôm dùng cho người trang trí. 

 
 
 

(210) 4-2011-25630 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.1.1; 18.3.23; 
24.15.1 

(591) Đỏ, cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư Đồng Phát  
(VN) 
267/5A Hoàng Hữu Nam, phường Long 
Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Đóng gói hàng hóa; vận tải; dịch vụ chuyển nhà; kho hàng hóa; chở hàng bằng 

xe tải; cho thuê xe. 
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(210) 4-2011-25631 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.3; 26.4.3; A26.11.12; 3.1.4 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Cơ sở Việt Long   (VN) 

Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kem xốp; bánh quy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: bánh kẹo; bánh kem xốp; bánh quy.  
 
 

(210) 4-2011-25632 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Phượng Hoàng  
(VN) 
240 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua, bán các sản phẩm về nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-25633 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 25.1.25; 26.7.25; 26.4.9; 
A5.3.13; A5.5.20 

(591) Trắng, đỏ, cam, vàng, xanh dương, xanh 
lá cây 

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
kinh doanh dệt thổ cẩm 
chăm Mỹ Nghiệp   (VN) 
Khu phố Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, 
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải thổ cẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo bằng vải thổ cẩm, mũ (nón) bằng vải thổ cẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán vải thổ cẩm, quần áo bằng vải thổ cẩm, mũ (nón) bằng vải thổ cẩm; 
xuất nhập khẩu vải thổ cẩm, quần áo bằng vải thổ cẩm, mũ (nón) bằng vải thổ cẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-25634 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; A25.7.3; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh úa 
(731) Công ty TNHH IDG Việt Nam  

(VN) 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (tòa nhà 
Vincom)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội thảo, hội nghị.  

 
 
 

(210) 4-2011-25635 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, xám, xanh 
(731) Công ty TNHH IDG Việt Nam  

(VN) 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (tòa nhà 
Vincom)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội thảo, hội nghị.  

 
 
 

(210) 4-2011-25636 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUR ANDINO S.A.   (CL) 

Apoquindo 3669, Piso 6, Las Condes, 
Santiago, Chile  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  
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(210) 4-2011-25637 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) KOREA YAKULT CO., LTD.   (KR) 

28-10, Jamwon-Dong, Seocho-Gu Seoul 
137-030, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi (chưa được nấu chín); mì sợi ăn liền; mì sợi; mì ống; hủ tiếu (mì trung 

hoa) (chưa được nấu chín); mì udon (một loại mì của Nhật Bản); mì soba ăn liền (một loại 
mì của Nhật Bản); mì udon ăn liền; hủ tiếu ăn liền; mì sợi (mì dẹt). 

 
 

(210) 4-2011-25638 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.  

(TW) 
No. 1191, Sec. 1, Chung Shan Rd., 
Tachia, Taichung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung cụ thể là chất chống ôxi hoá dùng trong ngành y; chất bổ 

sung có chứa sụn cá mập dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng  có chứa dầu cá 
dùng trong ngành y; chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng trong y học có chứa vi khuẩn 
axit lactic; vitamin và khoáng chất bổ sung dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng  
có chứa chitosan dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng  dùng trong ngành y; chất 
bổ sung vitamin hỗn hợp dùng trong ngành y; sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm 
dùng cho trẻ sơ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-25639 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.  

(TW) 
No. 1191, Sec. 1, Chung Shan Rd., 
Tachia, Taichung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa hồng dưỡng da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm 

trắng da; nước thơm dưỡng da tay; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng mắt; mỹ phẩm dùng để 
chăm sóc da; chế phẩm chống nắng (bảo vệ da khỏi các tác hại của ánh nắng bằng cơ chế 
hoá học hoặc cơ chế vật lý); kem dưỡng ẩm da; chế phẩm tẩy trang; sữa rửa mặt; sữa tắm 
toàn thân; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2011-25640 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.10; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Nova Việt Nam   (VN) 
Số 18, khu Ao Cá Bác Hồ, thôn Quang 
Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  

 
 
 

(210) 4-2011-25641 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25642 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-25643 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng  dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa vâ các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 

(210) 4-2011-25644 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Hoàng Gia   (VN) 
Tầng 3, số nhà 125/35 Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-25645 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đồng Giao  (VN) 
343/26A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 
1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-25646 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Lộc Bích  (VN) 
368/4C Lê Hồng Phong, phường 1, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; vali; ví tiền.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25647 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Lộc Bích  (VN) 
368/4C Lê Hồng Phong, phường 1, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; vali; ví tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; thắt lưng (trang phục); giày; dép; cà vạt. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25648 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Đông Âu  

(VN) 
Phòng B02, tập thể xí nghiệp 208, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống trái cây (không cồn) và 

các đồ uống không cồn khác.  
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(210) 4-2011-25649 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Đông Âu  

(VN) 
Phòng B02, tập thể xí nghiệp 208, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống trái cây (không cồn) và 

các đồ uống không cồn khác.  
 
 
 

(210) 4-2011-25650 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Đông Âu  

(VN) 
Phòng B02, tập thể xí nghiệp 208, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống trái cây (không cồn) và 

các đồ uống không cồn khác.  
 
 
 

(210) 4-2011-25651 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Sản xuất - 

Thương mại Tiến Lan   (VN) 
Lô 07-3A KCN Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Van vòi dùng cho đường ống nước bằng kim loại. 
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1019 

(210) 4-2011-25652 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300)  19.09.2011 US 

  
(731) ALTICOR INC.  (US) 

7575 Fulton Street East, Ada. Michigan 
49355, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm cụ thể là: các chất tẩy rửa, kem, nước 

thơm, nước sữa và các sản phẩm tô (nhuộm) màu dùng cho mặt và cơ thể.  
 
 

(210) 4-2011-25653 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ALTICOR INC.  (US) 

7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25654 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ALTICOR INC.   (US) 

7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25655 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ALTICOR INC.   (US) 

7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-25656 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85359458 29.06.2011 US 

  
(731) ALTICOR INC.   (US) 

7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da, bao gồm nước thơm và kem.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  và ăn kiêng chứa vitamin và khoáng chất, thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng  và ăn kiêng dạng viên nang đơn có thể ăn được; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng  và ăn kiêng dạng bột dùng để pha chê đồ uống có ga khi cho vào nước; 
đồ uống bổ sung dinh dưỡng  được làm từ thảo dược dùng để giải độc cơ thể.  

 
Nhóm 30: Trà, trà uống dạng túi. 

 
Nhóm 32: Bột sử dụng để pha chế đồ uống có ga trên cơ sở hoa quả và đồ uống giải khát 
có ga.  

 
 

(210) 4-2011-25657 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kiến 
trúc xây dựng Thiết Thạch  
(VN) 
25 Cửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng; thiết kế kiến trúc công trình công 

nghiệp; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng công trình.  
 
 

(210) 4-2011-25659 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 8.1.19; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh nước biển, nâu, ghi
(731) ELITE GOLD LTD  (VG) 

Jipfa Building, Third Floor, Main Street. 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo: bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; đồ 
uống trên cơ sở ngũ cốc, bột mỳ và chế phẩm làm từ ngũ cốc: bánh mỳ; bánh ngọt; bánh 
xốp sô-cô-la, bánh quế; sô-cô-la; kẹo và bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-25660 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.13; 5.3.22 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) KOSIBIO CO., LTD   (KR) 

7-14, Gyesan-Ri, Munbaek-Myeon, 
Jincheon-Gun, Chungcheongbuk-Do, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; chế phẩm nhuộm tóc (mỹ phẩm); dầu xả tóc; chế phẩm dưỡng tóc 

dạng sữa; chế phẩm dưỡng tóc dạng kem; xà phòng mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dạng 
sữa; chế phẩm giữ ẩm vả làm tươi mới cho làn da (mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng da toàn 
thân dạng sữa, nước hoa.  

 
 

(210) 4-2011-25662 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.14; 5.3.11 
(591) Đỏ, xanh lục, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ đầu 
tư Đăng Cơ  (VN) 
102ABC Cống Quỳnh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư vốn; 

quản lý tài sản bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở 
(sở hữu bất động sản); cho thuê văn phòng  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-25663 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.2.7; 26.2.3; 26.2.1; 26.4.2 
(591) Xanh, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất & 

đầu tư BAYWIN   (VN) 
Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; cửa nhựa có lõi thép gia cường; mành che (ngoài 
cửa) không làm bằng vải sợi và kim loại; khung cửa không bằng kim loại; vỏ bọc cửa 
không bằng kim loại; ngưỡng cửa không làm bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán: cửa ra vào, cửa sổ, mành che (ngoài cửa), vỏ bọc cửa, ngưỡng cửa, 
kính màu dùng cho cửa, máy móc thiết bị phục vụ việc gia công lắp đặt cửa; quảng cáo; 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu hàng hóa.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt cửa; bảo trì và sửa chữa máy; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-25664 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) BEAUTY GEMS FACTORY CO., LTD.  
(TH) 
1240-1242 New Road, Bangrak, 
Bangkok 10500, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý vả hợp kim của chúng, cụ thể là, vàng (thô hoặc dát mỏng), bạc 

(thô hoặc dát mỏng), platin (bạch kim) (kim loại); đồ trang sức, đá bán quý; đá quý; kim 
cương; đồng hô và dụng cụ bấm giờ.  

 
 

(210) 4-2011-25665 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Nam Trân   (VN) 
21 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25666 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/344,302 13.06.2011 US 

(731) GENERAL ELECTRIC COMPANY  
(US) 
3135 Easton Turnpike Fairfield 
connectlcut 06828, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện tua bin khí di động và động cơ tua bin khí. 
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Nhóm 35: Dịch vụ ủy thác mua bán động cơ và máy phát điện tua bin khí di động.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lằp đặt, vận hành và bảo trì động cơ và máy phát điện tua bin khí đi 
động.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25667 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH NED-DECK Việt 

Nam (NED-DECK MARINE 
VIETNAM CO.,LTD)  (VN) 
Đường D2, khu D, khu công nghiệp Phố 
Nối A, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ bao gồm: cần cẩu, cần cẩu dùng cho xe chở hàng, cần cẩu 

dùng cho tàu thủy, thiết bị nâng trên xe chở hàng thùng rời. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, vận hành và xử lý sự cố cho các thiết bị cần cẩu và hệ thống 
cần trục. 

 
Nhóm 42: Thiết kế thiết bị nâng hạ: cần cẩu; hệ thống cần trục và thiết bị boong tàu.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25668 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MICCOSMO Co.,LTD.  (JP) 

2-4-5 Minamikyuhojimachi, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 541-0058, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, kem đánh răng, tinh dầu; kem làm sạch, nước thơm chăm sóc da, 

kem dưỡng da, phấn nền, mỹ phẩm chuốt mi mắt (mát-ca-ra), bút kẻ mắt; son môi; nước 
hoa; lông mi giả, móng tay giả. 
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(210) 4-2011-25669 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, xanh, xám 
(731) Liên hiệp hợp tác xã thương 

mại TP.HỒ Chí Minh (SAIGON CO-
OP)   (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ vui chơi và giải trí (xem phim, ca nhạc, 
kịch, khu vui chơi trẻ em, trò chơi điện tử). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và giải khát do nhà hàng thực hiện 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm đẹp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25670 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Chân Tâm  (VN) 
Gian K8, số 134/1 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục 

đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế như: que thử thai, kim dùng trong ngành y, ống dẫn lưu 
dùng trong ngành y, băng đầu gối chỉnh hình, băng treo (ngành y), thắt lưng chỉnh hình 
(ngành y), ủng dùng trong ngành y, túi đá chườm dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2011-25671 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25672 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25673 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-25674 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25675 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.3 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - in Thành Đạt   (VN) 
234E ấp Phú Bưng, xã Phú Chánh, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất, men vi sinh xử lý hầm cầu, nước hoa xịt phòng, xà phòng 

bột, nước rửa bát, nước tẩy rửa bồn cầu, nước lau sàn, nước rửa kính, thuốc xịt muỗi, thiết 
bị lắp đặt dùng trong xây dựng, túi đựng rác bằng chất dẻo, giấy, giấy vệ sinh, con dấu, 
con dấu địa chỉ, mực để đóng đấu, hộp mục dấu, vật liệu xây dựng, chổi quét nhà, cây lau 
nhà, miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp, hộp đựng xà phòng, thùng đựng rác, vải, khăn mặt 
bằng vải, khăn tắm bằng vải, quần, áo, giày, dép, khẩu trang trang phục, phụ liệu cho 
ngành may mặc và giày dép, thực phẩm, gạo, đồ uống.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
 

(210) 4-2011-25676 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.21; 1.15.15; A5.3.14 
(591) Xanh d−ong đậm, xanh dương, trắng, 

xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ & du lịch Tân Thịnh  
(VN) 
260, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không chứa cồn (đồ uống); nước uống tinh khiết đóng chai.  
 
 

(210) 4-2011-25677 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại Phi 
Hiếu   (VN) 
506 Nguyễn Chí Thanh, tổ 17, khu phố 
3, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm. 

 
 

(210) 4-2011-25678 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại Phi 
Hiếu    (VN) 
506 Nguyễn Chí Thanh, tổ 17, khu phố 
3, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm. 

 
 

(210) 4-2011-25679 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.25; A24.17.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Quảng Cáo và giải trí Mỹ 
Thanh  (VN) 
P302, nhà A4, 29 Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo, Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính,giới 

thiệu trưng bày sản phẩm, sao chụp tài liệu, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
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hoặc quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị, dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo 
hoặc xúc tiến việc bán hàng;  quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Tổ  chức và điều khiển hội thảo, tổ chức và điều khiển hội nghị, tổ chức triển 
lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục, tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí), tổ 
chức trình diễn ca nhạc, nghệ thuật, tổ chức cuộc thi sắc đẹp, lập kế hoạch cho buổi tiệc 
(giải trí), dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn, dịch vụ giải trí, dịch vụ trường quay, dịch vụ 
sáng tác nhạc, nhiếp ảnh, sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng 
chương trình phát thanh và truyền hình, sản xuất chương trình biểu diễn, dàn dựng chương 
trình biểu diễn, dịch vụ phòng thu âm, cho thuê thiết bị ánh sáng dùng cho trường quay 
hoặc nhà hát, cho thuê dồ trang trí sân khấu biểu diễn, cho thuê thiết bị ghi âm thanh. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25680 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 13.1.6; 1.15.9 
(591) Xanh lam, tím, tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quảng cáo và giải trí Mỹ 
Thanh  (VN) 
P302 nhà A4, 29 Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức trình diễn ca nhạc, nghệ thuật, dàn dựng chương trình biểu diễn nghệ 

thuật, dàn dựng băng hình, dạn dựng băng video, ghi băng video, thu băng video, ghi 
băng hình. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25681 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh đen, vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần D&S  (VN) 

108 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 06: Khung trần, khung vách ngăn phòng bằng kim loại.  
 

Nhóm 45: Mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng như: 
khung trần, khung vách ngăn phòng bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-25682 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần D&S   (VN) 

108 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm trần thạch cao. 

 
 
 

(210) 4-2011-25683 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, ghi xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần I.S  (VN) 

493 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất như bàn ghế, giường tủ, rèm 

cửa, mua bán thiết bị nguyên phụ liệu dùng cho ngành may mặc như: quần áo, giày dép, 
nón mũ, tất vớ, kim, chỉ, khuy, cúc, nút, khóa kéo, phấn dùng để viết trên vải dùng trong 
ngành may mặc, hóa chất phẩm màu dùng trong ngành may mặc. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thi công trang trí, nội ngoại thất. 

 
 
 

(210) 4-2011-25684 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tấn 

Đạt   (VN) 
Khóm 3, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện 
Phú Tân, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Đá lạnh có thể ăn được; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo, đá lạnh dùng cho đồ 

uống.  
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(210) 4-2011-25685 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ABBOTT CARDIOVASCULAR 

SYSTEMS INC.   (US) 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, 
California, USA, 95054  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: ống thông 

đường tiểu, hệ thống ống thông (đỡ) mạch truyền dẫn (stent), ống thông (đỡ) mạch 
(stent), bong bóng (có tác dụng làm giãn nở mạch hay đường dẫn), vật liệu làm bong 
bóng để làm giãn nở mạch hay đường dẫn, ống thông đường tiểu gắn bong bóng, kẹp 
mạch máu, ống dẫn thông đường tiểu, ống thông đường tiểu giãn nở, dây dẫn hướng dùng 
trong y tế, ống thông dẫn, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) tự mở lớn ngoại biên và 
dùng cho mật, và hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) để đưa thuốc vào.  

 
 

(210) 4-2011-25686 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ABBOTT CARDIOVASCULAR 

SYSTEMS INC.    (US) 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, 
California, USA, 95054   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: ống thông 

đường tiểu, hệ thống ống thông (đỡ) mạch truyền dẫn (stent), ống thông (đỡ) mạch 
(stent), bong bóng (có tác dụng làm giãn nở mạch hay đường dẫn), vật liệu làm bong 
bóng để làm giãn nở mạch hay đường dẫn, ống thông đường tiểu gắn bong bóng, kẹp 
mạch máu, ống dẫn thông đường tiểu, ống thông đường tiểu giãn nở, dây dẫn hướng dùng 
trong y tế, ống thông dẫn, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) tự mở lớn ngoại biên và 
dùng cho mật, và hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) để đưa thuốc vào.  

 
 

(210) 4-2011-25687 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A19.7.16; 26.15.25; 25.1.6 
(591) Đen, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  

(VN) 
Số 81C đường Phan Đình Phùng, phường 
Phú KHương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2011-25688 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 
Gourmet Consulting   (VN) 
51A Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 
(210) 

 
4-2011-25689 

 
(220) 

 
01.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) A26.11.12 
(591) Xám, đen trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 
Gourmet Consulting    (VN) 
51A Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-25690 (220) 01.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.2; A26.11.7; 26.1.1 
(591) Xám, đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 
Gourmet Consulting    (VN) 
51A Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán bar. 

 
 

(210) 4-2011-25691 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Toàn Cơ  
(VN) 
132 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 
 
 

(210) 4-2011-25694 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Việt Bắc   (VN) 
Số 78 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa lưới bằng kim loại; cửa nhôm; cửa nhôm cuốn.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép gia cường; cửa kính.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế công trình xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2011-25695 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ 
An, Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 
 

(210) 4-2011-25696 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

V.C.L   (VN) 
52/2/32, đường số 3, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng: nồi nhôm, nồi tráng men, nồi gang, nồi Inox. 
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(210) 4-2011-25697 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.22; A2.1.17; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại xây dựng xuất 
nhập khẩu Minh Tâm   (VN) 
6 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh, kẹo, bánh trung thu, rượu, hạt điều, sô cô la và các sản phẩm sô 

cô la.  
 
 
 

(210) 4-2011-25698 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân.  
 
 
 

(210) 4-2011-25699 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25700 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân.  
 
 
 

(210) 4-2011-25701 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân.  
 
 
 

(210) 4-2011-25702 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25703 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tâm Anh   (VN) 
Số 91 Hoa Lư, tổ 1, phường Phan Thiết, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, cụ thể là: vận tải hành khách nội địa bằng ô tô; vận tải hàng 

hoá nội địa bằng ô tô; bãi đỗ xe ô tô.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, cụ thể là: dạy nghề ngắn hạn sửa chữa xe mô tô, « 
tô; đào tạo lái xe mô tô, ô tô từ hạng A1 đến hạng E. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25704 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Nam Sơn  
(VN) 
B4/11B Hương lộ 11, ấp 2, xã Hưng 
Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25705 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

HP  (VN) 
Số 9 ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25706 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

HP   (VN) 
Số 9 ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25707 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

HP   (VN) 
Số 9 ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25708 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang  (VN) 
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chất diệt động vật có hại, chất diệt côn trùng, thuốc 

trừ sâu, chất diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25709 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chất diệt động vật có hại, chất diệt côn trùng, thuốc 

trừ sâu, chất diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ.  
 
 

(210) 4-2011-25710 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
102, đường Chi Lăng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 
 

(210) 4-2011-25712 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Phạm Đức Giang  (VN) 
Phòng 1705, nhà C3, đô thị Mỹ Đình 1, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp lý, dịch vụ pháp lý, đại diện pháp lý theo ủy quyền của khách 

hàng, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố 
tụng.  

 
 

(210) 4-2011-25713 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; A26.11.12; 26.1.2 
(731) YANMAR CO., LTD.   (JP) 

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ khoáng dùng trong công nghiệp (không phải là nhiên liệu); dầu và 
mỡ không khoáng chất dùng trong công nghiệp (không phải là nhiên liệu); nhiên liệu; sáp 
dạng thô; chất bôi trơn thể rắn; dầu thô hoặc đã tinh chế; dầu công nghiệp; dầu động cơ; 
chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu nhiên liệu diezen; dầu nhẹ (dùng trong công nghiệp); dầu 
cho động cơ đốt trong; dầu dễ cháy (dùng trong công nghiệp). 

 
Nhóm 07: Máy sản xuất điện với hệ thống sử dụng nhiệt thải; công cụ nông nghiệp trừ 
dụng cụ cầm tay; máy nông nghiệp; máy gặt đập; máy cấy lúa, bộ phận buộc lứa của máy 
gặt; máy đập lúa di động; máy xay thóc; máy xới; máy phạt bụi cây; máy cấy rau, cây 
trồng; máy xén cỏ; động cơ và động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; các bộ phận 
và phụ kiện cho động cơ và động cơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ điezen 
không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ dùng xăng không dùng cho xe cộ mặt đất, động 
cơ cho phương tiện giao thông dưới nước, máy nén hàng hải; bạc chốt pít- tông; pít-tông 
(bộ phận của máy hoặc động cơ); chốt pít-tông; bạc pít-tông; bộ lọc nhiên liệu; bơm (bộ 
phận của máy móc, máy hoặc động cơ); máy bơm; máy sản xuất điện, máy phát điện 
điezen, máy phát điện dùng xăng; máy phát điện dùng động cơ khí; máy và thiết bị xây 
dựng; máy và thiết bị bốc-dỡ hàng; máy xây dựng; máy đào xúc; máy xúc bánh lốp; máy 
xúc; xe ủi đất; máy xúc tuyết; máy làm sạch tự động đặt chìm để làm sạch lưới nuôi cá. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí sử dụng bơm nhiệt 
khí; nồi hơi (không phải là bộ phận của máy); thiết bị và máy làm lạnh, thùng lạnh; thiết 
bị để sấy khô thức ăn cho gia súc; bộ trao đổi nhiệt (không phải là bộ phận của máy); tháp 
đèn chiếu sáng có động cơ; bơm nhiệt khí.  

 
Nhóm 12: Động cơ và động cơ điện cho xe cộ giao thông trên bộ; tàu lớn; tàu du lịch; tàu 
đánh cá; máy kéo; xe chuyên chở có động cơ; xe chuyên chở. 

 
Nhóm 16: Hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; giấy bao gói; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy 
hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25715 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.1; 24.15.21 
(591) Xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM An Kha  (VN) 
7/1A đường số 12, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25716 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
thương mại thành công  (VN) 
Số 2, ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ 

sinh, trà thảo dược. 
 
 

(210) 4-2011-25717 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thực Phẩm và 
thương mại Thành Công  (VN) 
Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ 

sinh, trà thảo dược. 
 
 

(210) 4-2011-25725 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.1.10; A11.3.4; 25.1.6 
(591) Xanh lá đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Phúc Long  (VN) 
42/24-42/26 đường 643 Tạ Quang Bửu, 
phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, nước uống từ cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-25726 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Quang Sơn  (VN) 
104A Phan Đình Phùng, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-25727 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển, vàng, xanh lá 

cây, tím, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần SMILEVIET  

(VN) 
Phòng 2306, tòa nhà 34T, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, tổ chức chuyến đi du lịch, vận chuyển hành khách, đặt chỗ cho 

các chuyến du lịch, dịch vụ giao nhận hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2011-25728 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Trịnh Thị Tuyền  (VN) 

92 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, đồ đội đầu, quần, áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ đi chân, đồ đội đầu, quần, áo.  
 
 

(210) 4-2011-25729 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học ứng 
dụng V.P.S  (VN) 
Số 3/D7 đô thị Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đóng mạch điện, công tắc điện, bộ ngắt mạch điện, đồng hồ đo mức nước, 

thiết bị chỉ báo mất điện, van điện từ. 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25730 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khoa học ứng 
dụng VPS  (VN) 
Số 3/D7 đô thị Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đóng mạch điện, công tắc điện, bộ ngắt mạch điện, đồng hồ đo mức nước, 

thiết bị chỉ báo mất điện, van điện từ. 
 
 

(210) 4-2011-25731 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.6; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Huỳnh Thiên Sơn  (VN) 
Số 02 Nguyễn Quang Diệu, K. Long 
Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã 
Tân Châu, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 09: ổn áp điện. 

 
 

(210) 4-2011-25732 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 26.13.25; 26.1.1; 26.1.4; 
A5.1.16 

(591) Xanh lục, vàng, đỏ, đen, đỏ đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Tý Cường TCP  (VN) 
Tổ 24, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 21: Giống nếp; giống lúa. 

 
 

(210) 4-2011-25733 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; A5.11.11 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuận Phát Nông  (VN) 
ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, huyện Tri 
Tôn, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống.  
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(210) 4-2011-25734 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A9.1.5; A9.1.4; A9.5.25; 26.15.13; 
26.4.2 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Ba (Ba Lâm)  (VN) 
ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hội Đông, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 22: Sợi chỉ nhựa (sợi PP) đan lưới.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25735 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ & du lịch Trầm 
Hương  (VN) 
28D1/1 Hoàng Hoa Thám, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch, vận tải bằng ô tô, cho thuê xe chở khách, người đi cùng 

hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách, cuộc tham quan du lịch.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, vui chơi giải trí, 
hội nghị, hội thảo). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25736 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Yến  
(VN) 
240 A Nguyễn Thị Nê, tổ 5, ấp Phú 
Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh tráng.  
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(210) 4-2011-25738 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; 24.15.2; A24.15.13 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV SX - TM TÊn 
Triều  (VN) 
Số 39 đường Cầu Kinh, khu phố 4, 
phường Tân Tạo A, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25739 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Quốc Tuấn  (VN) 

Cầu Xe, Quang Trung, Tứ Kỳ, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Rươi; mắm rươi; chả rươi; rươi đông lạnh (tất cả đã qua chế biến).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25740 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH may và in 1 

tháng 5  (VN) 
Số 37 ngõ 67, phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2011-25741 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH may và in 1 

Tháng 5   (VN) 
Số 37 ngõ 67, phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25742 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15; A17.3.2; 
26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trung tâm tư vấn pháp luật 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam  
(VN) 
Số 9 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Tham gia tố tụng; đại diện pháp lý theo uỷ quyền của khách hàng; tư vấn pháp 

luật; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25743 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SAMWONSACK CO., LTD.   (KR) 

632-1, Il-Dong, Sangrok-Gu, Ansan-city, 
Gyeonggi-Do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, áo phông, quần, váy, áo vét, áo ngoài mặc chui đầu, áo gi-lê, 

tất (vớ) ngắn, mũ.  
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(210) 4-2011-25744 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, xanh da trời, 

đen, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Mai Hợp Phát   (VN) 
40 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện; cầu dao điện; cầu chì; bình ắc quy; dây điện. 

 
 
 

(210) 4-2011-25745 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.1 
(591) Trắng, xanh rêu, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xúc tiến thương mại dịch vụ 
Hai Bốn Bảy  (VN) 
290A/75E Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê đã chế biến gồm: cà phê hạt và cà phê bột. 

 
 
 

(210) 4-2011-25746 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Nhà và Biệt thự Việt 
Nam   (VN) 
Số 15, ngõ 191, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dùng trong xây dựng; sơn lót; sơn phủ; chất pha loãng dùng cho sơn.  
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(210) 4-2011-25747 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thiết bị in SPM  

(VN) 
Số 109, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi các loại (bộ phận của máy). 

 
 

(210) 4-2011-25748 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Đen xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư FINCO  (VN) 
Số 458 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính, tư vấn bảo hiểm, tín dụng, quản lý và cho vay tài chính. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 
 

(210) 4-2011-25749 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư FINCO   (VN) 
Số 458 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính, tư vấn bảo hiểm, tín dụng, quản lý và cho vay tài chính.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 
 

(210) 4-2011-25750 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư FINCO  (VN) 
Số 458 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính, tư vấn bảo hiểm, tín dụng, quản lý và cho vay tài chính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 
 
(210) 

 
4-2011-25751 

 
(220) 

 
02.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Nguyễn 
Gia U.S  (VN) 
149/2 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giải trí thích hợp với việc sử dụng màn chiếu ngoài hoặc màn hình; 

chương trình trò chơi máy vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); máy tính xách tay; điện thoại di động.  

 
 

(210) 4-2011-25752 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A1.1.10; A2.5.23; 24.17.5; 
A3.9.24; 4.5.2; 26.13.25; 25.12.1 

(591) Tím, đỏ, xanh cốm, xanh da trời, vàng 
cam, đen 

(540) 

 

(731) 1. Đinh Kim Trang  (VN) 
Số 347 mặt phố Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  
2. Vũ Thị Hồng Hạnh   (VN) 
Số 347 mặt phố Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non, dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 
 

(210) 4-2011-25753 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Vĩnh 
Thái   (VN) 
179 Bình Phú, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; sữa tắm; kem dưỡng da; kem đánh răng; nước hoa.  
 
 

(210) 4-2011-25754 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng, mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, thuốc đánh 

răng. 
 
 

(210) 4-2011-25755 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế, 

dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc, thuốc trừ sâu bệnh.  
 
 

(210) 4-2011-25756 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Phôi thép, thép định hình để làm khung, tấm lợp bằng kim loại, ống dẫn và ống 
bằng kim loại, két sắt, quặng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-25757 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ như: máy khai thác đá, máy trộn bê tông; động cơ và đầu 

máy như động cơ điện, máy bơm nước; nông cụ như máy gieo hạt; máy ấp trứng.  
 
 

(210) 4-2011-25758 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học như: thiết bị báo hiệu hàng hải, thiết bị và dụng 

cụ quang học; dây cáp điện; máy điện thoại; máy bán hàng tự động; máy tính, thiết bị xử 
lý dữ liệu và máy điện toán.  

 
 

(210) 4-2011-25759 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ dùng trong phẫu thuật; chân, tay giả, mắt và răng giả; dụng 
cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; bơm kim tiêm dùng một lần.  

 
 

(210) 4-2011-25760 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, xe máy, xe đạp, xà lan, tàu thuyền, máy bay.  

 
 

(210) 4-2011-25761 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, khung ảnh bằng gỗ, gương.  

 
 

(210) 4-2011-25762 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến, cá đã chế biến, sữa tươi, sữa bột, dầu ăn thực vật, rau quả đã 

phơi khô hoặc nấu chín.  
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(210) 4-2011-25763 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, chè (trà), cà phê, đường, nước tương.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25764 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25765 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

CEC Việt Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại như: ruồi, muỗi, kiến, gián.  
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(210) 4-2011-25766 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột ăn dặm của trẻ em, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25767 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh cửu long, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị Toàn 
Cầu  (VN) 
179 Nguyễn Văn Tăng, phường Long 
Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: ống dẫn bằng nhựa dùng để cung cấp khí oxy cho nuôi trồng thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán ống dẫn bằng nhựa dùng để cung cấp khí oxy cho nuôi trồng thủy 
sản. 

 
 
 

(210) 4-2011-25768 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Vàng, vàng đồng, trắng, xanh nước biển, 

xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đông PHương 
VINA  (VN) 
693 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng đi-ê-den. 
 

Nhóm 35: Mua bán động cơ chạy bằng đi-ê-den. 
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(210) 4-2011-25769 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chíp Sáng  
(VN) 
Lô T2 - 4 khu Công Nghệ Cao, đường 
D1, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cụ thể: bóng đèn điện, đèn huỳnh quang, đèn thuỷ ngân, 

đèn tia hồng ngoại, đèn nát, đèn bóng. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các thiết bị chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2011-25770 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.7.25; A26.11.9; A26.11.12; 26.3.2; 
26.13.25 

(591) Xanh nước biển, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp và thương mại Mai 
Dương  (VN) 
Số 449 tổ 18 A, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, phần mềm máy tính và các thiết bị điện tử, viễn thông; 

máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp như: máy hàn, máy cắt tự động CNC, 
máy lốc tôn, máy cắt tôn, máy chấn tôn...; vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim; đồ 
điện gia dụng và đồ nội thất bằng gỗ. 

 
 

(210) 4-2011-25771 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ABBOTT CARDIOVASCULAR 

SYSTEMS INC.   (US) 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, 
California, USA, 95054  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: ống thông 

đường tiểu, hệ thống ống thông (đỡ) mạch truyền dẫn (stent), ống thông (đỡ) mạch 
(stent), bong bóng (có tác dụng làm giãn nở mạch hay đường dẫn, vật liệu làm bong bóng 
để làm giãn nở mạch hay đường dẫn, ống thông đường tiểu gắn bong bóng, kẹp mạch 
máu, ống dẫn thông đường tiểu, ống thông đường tiểu giãn nở, dây dẫn hướng dùng trong 
y tế, ống thông dẫn, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) tự mở lớn ngoại biên và dùng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1054 

cho mật, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) để đưa thuốc vào, và hệ thống thông (đỡ) 
mạch vành. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25772 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ABBOTT CARDIOVASCULAR 

SYSTEMS INC.    (US) 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, 
California, USA, 95054  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: ống thông 

đường tiểu, hệ thống ống thông (đỡ) mạch truyền dẫn (stent), ống thông (đỡ) mạch 
(stent), bong bóng (có tác dụng làm giãn nở mạch hay đường dẫn, vật liệu làm bong bóng 
để làm giãn nở mạch hay đường dẫn, ống thông đường tiểu gắn bong bóng, kẹp mạch 
máu, ống dẫn thông đường tiểu, ống thông đường tiểu giãn nở, dây dẫn hướng dùng trong 
y tế, ống thông dẫn, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) tự mở lớn ngoại biên và dùng 
cho mật, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) để đưa thuốc vào, và hệ thống thông (đỡ) 
mạch vành. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25773 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ABBOTT CARDIOVASCULAR 

SYSTEMS INC.    (US) 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, 
California, USA, 95054  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: ống thông 

đường tiểu, hệ thống ống thông (đỡ) mạch truyền dẫn (stent), ống thông (đỡ) mạch 
(stent), bong bóng (có tác dụng làm giãn nở mạch hay đường dẫn, vật liệu làm bong bóng 
để làm giãn nở mạch hay đường dẫn, ống thông đường tiểu gắn bong bóng, kẹp mạch 
máu, ống dẫn thông đường tiểu, ống thông đường tiểu giãn nở, dây dẫn hướng dùng trong 
y tế, ống thông dẫn, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) tự mở lớn ngoại biên và dùng 
cho mật, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) để đưa thuốc vào, và hệ thống thông (đỡ) 
mạch vành. 
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(210) 4-2011-25774 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois, USA, 60064 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: ống thông 

đường tiểu, hệ thống ống thông (đỡ) mạch truyền dẫn (stent), ống thông (đỡ) mạch 
(stent), bong bóng (có tác dụng làm giãn nở mạch hay đường dẫn); vật liệu làm bong 
bóng để làm giãn nở mạch hay đường dẫn; ống thông đường tiểu gắn bong bóng kẹp 
mạch máu, ống dẫn thông đường tiểu, ống thông đường tiểu giãn nở, dây dẫn hương dùng 
trong y tế, ống thông dẫn, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) tự mở lớn ngoại biên và 
dùng cho mật, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) để đưa thuốc vào, và dây dẫn hướng 
y tế với lớp phủ có thể hút nước hay không bắt nước. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25775 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25776 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da.  
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(210) 4-2011-25778 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

bánh kẹo Thịnh Quý  (VN) 
351/1D, ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25779 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kiều Phan  (VN) 
36/96 khu phố 3, phường Tam Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống), nước uống đóng chai, nước uống đóng bình.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25780 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Minh Quý   (VN) 
60/B tổ 2 ấp 1, xã Sông Trầu, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ) xe đạp, lốp (vỏ) xe máy, lốp (vỏ) xe ô tô.  
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(210) 4-2011-25781 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Minh Quý    (VN) 
60/B tổ 2 ấp 1, xã Sông Trầu, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ) xe đạp, lốp (vỏ) xe máy, lốp (vỏ) xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-25782 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.1; 26.1.1; A11.1.2; A11.1.4 
(591) Xanh lá cây đậm, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần M GREEN 
MEDIA  (VN) 
64 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, lập các chương trình quảng cáo trên truyền hình và tổ chức các sự 

kiện cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, xúc tiến thương 
mại. 

 
 

(210) 4-2011-25785 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) BRAVURA SOLUTIONS LTD   (US) 

Level 2, 345 George Street SYDNEY 
NSW 2001, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính dùng cho mục đích tài chính, bảo hiểm và kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp thông tin bao gồm cả thông tin trực tuyến về bảo hiểm, tài 
chính và tiền tệ.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và triển khai phần mềm máy vi tính dùng cho mục đích tài chính, bảo 
hiểm và kinh doanh.  

 
Nhóm 45: Li xăng phần mềm máy vi tính dùng cho mục đích tài chính, bảo hiểm và kinh 
doanh (dịch vụ pháp lý).  
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(210) 4-2011-25786 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) KOREA YAKULT CO., LTD.   (KR) 

28-10, Jamwon-Dong, Seocho-Gu Seoul 
137-030, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi (chưa được nấu chín); mì sợi ăn liền; mì sợi; mì ống; hủ tiếu (mì trung 

hoa) (chưa được nấu chín); mì udon (một loại mì của Nhật Bản); mì soba ăn liền (một loại 
mì của Nhật Bản); mì udon ăn liền; hủ tiếu ăn liền; mì sợi (mì dẹt).  

 
 

(210) 4-2011-25787 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) đen, trắng, xám 
(731) THE DDROPS COMPANY INC.   (CA) 

501 Rowntree Dairy Road, Unit 3, 
Woodbridge, Ontario L4I 8H1, Canada  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung vi-ta-min và khoáng chất dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25788 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) RTBD, INC.  (US) 

150 West Church Avenue, Maryville, 
State Of Tennessee 37801, United States 
Of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu.  
 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thịt thú; chiết xuất của 
thịt, rau và hoa quả đã được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch, mứt ướt, mứt quả ướt; 
trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu và chất béo có thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, chất thay thế cà phê, bột 
mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh ăn được, mật 
ong, mật đường; nấm men, bột nở; muối ăn, mù tạc; giấm, nước xốt (gia vị); gia vị, kem 
lạnh ăn được.  
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(210) 4-2011-25789 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) LOTTE CO., LTD.   (JP) 

20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo cao su (không dùng cho mục đích y tế); sô cô la; đường phèn dùng cho 

thực phẩm; kẹo caramen; bánh quy; bánh quy dẹt; bánh ngọt; kem lạnh. 
 
 

(210) 4-2011-25790 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt có; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
 
 

(210) 4-2011-25791 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt     (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt có; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
 
 

(210) 4-2011-25792 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho cây 
trồng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25793 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25794 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A22.5.13; 22.5.10 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại ô tô Tân á   (VN) 
182A Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử như: điện thoại di động và linh kiện, đầu máy đọc đĩa kỹ 

thuật số; máy tăng âm (ampli), loa, máy thu hình (tivi), máy vi tính, ống nói (micro), máy 
quay phim, máy catset, dây diện, tủ phân phối điện, mua bán bàn ủi, nồi cơm điện, bếp 
ga: quạt điện, bình đun nước, máy nước nóng, lò vi sóng, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, 
mua bán dụng cụ điện như: đèn, đèn điện chiếu sáng, tăng phô, máng đèn, cầu giao, công 
tắc, đồng hồ điện, mua bán mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm, mua bán hàng may mặc như: quần 
áo- giày dép, nón mũ, tất vớ, vải, vải sợi, chỉ may, dây thắt lưng, cặp bằng da và giả da, 
túi xách, bóp ví, mắt kính thời trang, đồng hồ, mua bán lương thực thực phẩm, nước uống, 
bia rượu. 
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(210) 4-2011-25795 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; A5.5.22; A5.5.20; A26.11.12; 
A5.1.16; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Cánh Đồng Xanh   (VN) 
76/34/5 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống, mua bán cây giống, cây 

trồng, hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, mua bán máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy nông nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2011-25797 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hoàng 
Sáng   (VN) 
276 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; máng đèn, vòi nước; quạt điện; thiết bị vệ sinh.  

 
 
 

(210) 4-2011-25798 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Phong  (VN) 
95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2011-25799 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nước khoáng và thương mại 
dịch vụ Quảng Ninh   (VN) 
Đường Hải Quân, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; đồ uống cung cấp muối và 

khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống dùng cho thể thao (không 
dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 

(210) 4-2011-25800 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nước khoáng và Thương mại 
Dịch vụ Quảng Ninh   (VN) 
Đường Hải Quân, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; đồ uống cung cấp muối và 

khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống dùng cho thể thao (không 
dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây.  

 
 
 

(210) 4-2011-25803 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.13.25; A17.2.2 
(591) Xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàn Tâm  (VN) 
45/6 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn. 
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(210) 4-2011-25804 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, hồng nhạt, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hoa Tươi Đẹp   (VN) 
365 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi cắt cành, hoa chậu, cây giống hoa; mua bán các loại phụ 

liệu trang trí và bảo quản hoa.  
 
 

(210) 4-2011-25806 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Đào Đức Thưởng  (VN) 
25/1A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải.  

 
 

(210) 4-2011-25807 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 15.7.1; 26.4.2 
(591) Nâu, đỏ, đen, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
máy chế biến gỗ Tân Đại Lộc  
(VN) 
88/6A Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị, phụ tùng, vật tư ngành chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, hàng 

trang trí nội thất, môi giới thương mại.  
 
 
(210) 

 
4-2011-25808 

 
(220) 

 
02.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(591) Xanh, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ép Si Lon  (VN)
441/1 Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Ghế (đồ nội thất).  
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(210) 4-2011-25809 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.21 
(731) CONSTRUCTION RESEARCH & 

TECHNOLOGY GMBH   (DE) 
Dr.-Albert-Frank-Str. 32, Trostberg, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp và xây dựng công trình.  
 

Nhóm 02: Sơn và sơn phủ. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại). 
 
 

(210) 4-2011-25811 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2011-25812 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2011-25813 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL, Switzerland   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1065 

(210) 4-2011-25814 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CREWZ COMPANY CO., LTD.  (JP) 

Senba Kicchou Bldg., 1-10, Kita-
Kyuhouji-Machi 2 chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi Osaka 541-0057 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quẩn áo; cạp (quần, váy), khăn choàng cổ có thể che cả mũi và miệng (trang 

phục), đồ đội đầu (trang phục), đồ đi chân; các chi tiết bằng kim loại dùng cho giày và 
ủng (bộ phận gắn liền với giày và ủng), quần áo dùng cho dạ hội giả trang (trang phục), 
quần đùi; váy; quần áo ngủ của nam giới, áo choàng tắm (trang phục) quần áo lót; bộ 
quần áo tắm, mũ tắm; mặt nạ dùng khi ngủ (trang phục), tạp dề (trang phục); miếng bảo 
vệ cổ áo (gắn liền với cổ áo); bít tất ngắn cổ ( trang phục), bít tất dài cổ (dùng cho trang 
phục); ghệt (cái bao chân từ dưới đầu gối đến mắt cá) (trang phục), khăn choàng bằng 
lông thú (trang phục); khăn choàng (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục), găng tay 
(trang phục); tã lót của trẻ em bằng vải dệt, ca vát (dùng cho trang phục), khăn rằn (trang 
phục), mũ che tai (trang phục); mũ trùm đầu (dùng cho trang phục); nịt bít tất (trang 
phục), dây nịt móc bít tất ngắn cổ, dây đeo quần (gắn liền với quần); thắt lưng (đi kèm 
quần áo).  

 
 

(210) 4-2011-25818 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.12; A1.1.2; A5.5.20 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, xanh nước biển, 

xanh dương, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại thời trang dệt 
may Việt Nam   (VN) 
02 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây lưng (trong trang phục quần áo), cà vạt (thuộc 

trang phục quần áo). 
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: vải kỹ thuật; vải không dệt, vải trang trí nội thất, sợi, 
chỉ dùng trong ngành dệt, giày dép, quần áo; trang thiết bị bảo hộ lao động: quần, áo; 
giày, mũ, thủy hải sản các loại tôm cua, cá, mực, nông sản các loại: rau, củ, quả (tươi 
sống), động vật sống, gỗ (nguyên liệu), thiết bị âm thanh: loa, tai nghe, thiết bị ánh sáng: 
đèn điện, đèn huỳnh quang, thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông điện thoại, máy quay 
phim, máy chụp ảnh kỹ thuật số, mô đem vô tuyến, thiết bị định vị toàn cầu bộ nạp ắc 
quy, thiết bị tiếp hợp năng lượng, vật liệu điện; dây điện; công tằc điện, cầu dao điện, điện 
tử điện lạnh: tủ lạnh, ti vi, đầu máy, máy vi tính, bia, rượu, nước uống tinh khiết: bánh, 
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kẹo, mứt, linh kiện xe ô tô và xe máy, cụ thể: phanh, cụm phanh, xéc măng phanh dùng 
cho xe cộ (vòng găng phanh): xe ô tô, xe máy, sắt, thép, kim loại màu, đồ trang trí nội 
thất cụ thể bàn, ghế, giường, tủ, đồ chơi), trẻ em: thú nhún; thú nhồi bông; xích đu, miếng 
ghép hình, hàng lưu niệm: gấu bông, móc khóa: khung tranh; hàng thủ công mỹ nghệ 
truyền thống cho khách du lịch làm bằng mây, tre, cói, cụ thể là: giỏ xách tủ xách, đĩa, 
khay, dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vọt, găng, mũ bảo hiểm, đồ gia dụng: nồi: xoong 
chảo, chậu, bột gạo; bột ngô; bột ngũ cốc và các sản phẩm từ bột, cao su, hóa chất; thuốc 
nhuộm ngành dệt mỹ phẩm, thuốc lá điếu, thuốc lào; phế liệu; tổ chức hội chợ triển lãm; 
quản lý và khai thác kinh doanh chợ, dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ kiểm toán.  

 
 
 

(210) 4-2011-25819 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.12; A1.1.2; A5.5.20 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, xanh nước biển, 

xanh dương, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại thời trang dệt 
may Việt Nam   (VN) 
02 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây lưng (trong trang phục quần áo), cà vạt (thuộc 

trang phục quần áo).  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: vải kỹ thuật; vải không dệt, vải trang trí nội thất, sợi, 
chỉ dùng trong ngành dệt, giày dép, quần áo; trang thiết bị bảo hộ lao động: quần, áo; 
giày, mũ, thủy hải sản các loại tôm cua, cá, mực, nông sản các loại: rau, củ, quả (tươi 
sống), động vật sống, gỗ (nguyên liệu), thiết bị âm thanh: loa, tai nghe, thiết bị ánh sáng: 
đèn điện, đèn huỳnh quang, thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông điện thoại, máy quay 
phim, máy chụp ảnh kỹ thuật số, mô đem vô tuyến, thiết bị định vị toàn cầu bộ nạp ắc 
quy, thiết bị tiếp hợp năng lượng, vật liệu điện; dây điện; công tằc điện, cầu dao điện, điện 
tử điện lạnh: tủ lạnh, ti vi, đầu máy, máy vi tính, bia, rượu, nước uống tinh khiết: bánh, 
kẹo, mứt, linh kiện xe ô tô và xe máy, cụ thể: phanh, cụm phanh, xéc măng phanh dùng 
cho xe cộ (vòng găng phanh): xe ô tô, xe máy, sắt, thép, kim loại màu, đồ trang trí nội 
thất cụ thể bàn, ghế, giường, tủ, đồ chơi), trẻ em: thú nhún; thú nhồi bông; xích đu, miếng 
ghép hình, hàng lưu niệm: gấu bông, móc khóa: khung tranh; hàng thủ công mỹ nghệ 
truyền thống cho khách du lịch làm bằng mây, tre, cói, cụ thể là: giỏ xách tủ xách, đĩa, 
khay, dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vọt, găng, mũ bảo hiểm, đồ gia dụng: nồi: xoong 
chảo, chậu, bột gạo; bột ngô; bột ngũ cốc và các sản phẩm từ bột, cao su, hóa chất; thuốc 
nhuộm ngành dệt mỹ phẩm, thuốc lá điếu, thuốc lào; phế liệu; tổ chức hội chợ triển lãm; 
quản lý và khai thác kinh doanh chợ, dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ kiểm toán.  
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(210) 4-2011-25825 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH PHương Anh Đức 

(VN)   
ấp Của Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn, dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng 

(resort); quán cà phê; quầy rượu (quầy bar).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25826 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xuất nhập khẩu Quảng Ninh  
(VN) 
Số 86 đường Lê Thánh Tông, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Hoạt động du thuyền, dịch vụ du lịch.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25827 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xuất nhập khẩu Quảng Ninh  
(VN) 
Số 86 đường Lê Thánh Tông, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Hoạt động du thuyền, dịch vụ du lịch.  
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(210) 4-2011-25829 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.21; 26.4.4; A26.4.5; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Kim Tâm Hải  

(VN) 
287 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 

bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất), cho thuê căn hộ.  
 
 
 

(210) 4-2011-25830 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A17.2.2; A26.11.12; 25.5.25 
(731) Công ty TNHH thương mại  - 

sản xuất nệm kim cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, Bình 
Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm. 
 

Nhóm 35: Mua bán nệm (mua bán đệm). 
 
 
 

(210) 4-2011-25831 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Phú Mỹ  
(VN) 
7/10B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2011-25833 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Vàng, xám, đỏ 
(731) Công ty cổ phần mía đường 

Tây Nam  (VN) 
ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh 
Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân vi sinh; cồn công nghiệp.  
 

Nhóm 30: Đường; nước mật đường.  
 

Nhóm 31: Cây mía đường.  
 
 
 

(210) 4-2011-25834 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.9.16 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thanh Đằng  (VN) 
Đường Võ Văn Kiệt, ấp Tắc Thủ, xã Hồ 
Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống; cá giống; cua giống.  

 
 
 

(210) 4-2011-25836 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 21.3.1; A1.1.10; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 
2.5.1 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thời trang á Na   (VN) 
354 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo.  
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(210) 4-2011-25837 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.5.1; A1.1.10 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang á Na   (VN) 
354 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo.  

 
 
 

(210) 4-2011-25838 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 3.13.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 
2.5.1 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thời trang á Na   (VN) 
354 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo.  

 
 
 

(210) 4-2011-25839 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 3.7.16; 3.7.10; 3.7.20 
(591) Đỏ, xanh tím, xanh dương, đen, ghi nhạt, 

hồng nhạt, vàng nhạt, vàng 
(731) Hà Trọng Nghĩa  (VN) 

38/15 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem ngăn ngừa nám; kem ngăn ngừa mụn; kem ngăn ngừa lão hóa; kem trắng 

da, kem dưỡng trăng da toàn thân (tất cả đều là mỹ phẩm không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2011-25840 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc nhỏ mắt.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25841 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) GALIEN PHARMA   (FR) 

Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25842 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lao Sin 
Đạt   (VN) 
383 Thoại Ngọc Hầu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại (giày da và giả da, giày vải, dép da và giả da); quần áo thời 

trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo thời trang.  
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(210) 4-2011-25843 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.7.6; A1.7.20 
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng   (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; chất diệt động vật có hại; 

hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ muỗi.  
 

Nhóm 22: Lưới, cái võng; lưới nhựa dùng để che nắng cây trồng; lưới nhựa che chắn côn 
trùng để bảo vệ cây trồng; bao dệt bằng nhựa PP để vận chuyển và lưu giữ các vật liệu để 
rời; vải bạt. 

 
Nhóm 24: Màn chống muỗi; rèm cửa dạng lưới bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm 
bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; chăn; đồ bằng vải dùng cho giường. 

 
 

(210) 4-2011-25844 (220) 02.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Nhiên Việt   (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; kẹo ngậm có chứa thuốc; 

chè giảm cân dùng trong ngành y; thảo mộc y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-25846 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.1.4 
(591) Xám, cam 
(731) Công ty TNHH ẩm thực Tinh Tế  

(VN) 
37 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2011-25847 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 1.3.1; 18.1.11 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, xanh dương, tím, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH ẩm thực Tinh Tế  

(VN) 
37 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-25848 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, tím, đen 
(731) Công ty TNHH ẩm thực Tinh Tế  

(VN) 
37 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-25849 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2011-25850 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-25851 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-25852 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-25854 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 18.3.21; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế Hải 
Châu   (VN) 
370/37/2 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2011-25855 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty liên doanh Lifepro 
Việt Nam   (VN) 
Lô C1 cụm công nghiệp Gián Khẩu, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, mũ, tất, giầy, dép.  

 
 
 

(210) 4-2011-25856 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty liên doanh Lifepro 
Việt Nam    (VN) 
Lô C1 cụm công nghiệp Gián Khẩu, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, tất, giầy, dép, đồ lót.  

 
 
 

(210) 4-2011-25857 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty liên doanh Lifepro 
Việt Nam    (VN) 
Lô C1 cụm công nghiệp Gián Khẩu, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, tất, giầy, dép, đồ lót.  

 
 
 

(210) 4-2011-25858 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty liên doanh Lifepro 
Việt Nam    (VN) 
Lô C1 cụm công nghiệp Gián Khẩu, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, tất, giầy, dép, đồ lót.  
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(210) 4-2011-25859 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty liên doanh Lifepro 
Việt Nam    (VN) 
Lô C1 cụm công nghiệp Gián Khẩu, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, tất, giầy, dép, đồ lót.  

 
 

(210) 4-2011-25860 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty liên doanh Lifepro 
Việt Nam    (VN) 
Lô C1 cụm công nghiệp Gián Khẩu, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, tất, giầy, dép, đồ lót (quần áo lót).  

 
 

(210) 4-2011-25861 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty liên doanh Lifepro 
Việt Nam   (VN) 
Lô C1 cụm công nghiệp Gián Khẩu, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần lót vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; vật phẩm thấm hút dùng 

cho trẻ em và người lớn không kiềm chế được. 
 

Nhóm 16: Tã lót, quần tã, khăn tã tất cả bằng giấy dùng cho trẻ em và người lớn. 
 

Nhóm 25: Tã lót, quần tã, khăn tã tất cả bằng vải dệt dùng cho trẻ em và người lớn. 
 
 

(210) 4-2011-25862 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 20.7.1; A3.7.24; 3.7.11; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Diệu Phan  (VN) 
26/30 đường 54, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác cụ thể là: khăn trải bàn và trải 
giường; tấm gạc (vải vóc); miếng gạc (bằng vải); khăn mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần tã của trẻ em bằng vải dệt; khăn tã của 
trẻ em bằng vải; quần áo may sẵn. 

 
 

(210) 4-2011-25863 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam   (VN) 
B9 khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 

 
 

(210) 4-2011-25866 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bách Hiền   (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi du lịch; cặp da và giả da; vali; ba lô.  
 

Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục, bao và túi đựng bóng. 

 
 

(210) 4-2011-25867 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hương Xuân  (VN) 
106 Phan Đình Phùng, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý vé số.  
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(210) 4-2011-25869 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A18.1.8; 18.1.23 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Mai 
Hoàng Long  (VN) 
24/15/4 đường D3, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25870 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; A17.3.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định 
khử trùng Vietnamcontrol  
(VN) 
281/7 đường Đất Mới, khu phố 4, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khử trùng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ giám định hàng hóa.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25872 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Hội ngành tóc thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
49 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dạy nghề: cắt tóc, làm đầu, gội đầu, trang điểm; tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

về ngành tóc; tổ chức các cuộc thi về ngành tóc.  
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(210) 4-2011-25873 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Chu  (VN) 
889 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ; giày; dép.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25874 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu hàng tiêu dùng Thế Hệ 
Mới   (VN) 
Số 8, tập thể Thủy Sản, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: đồ chơi, đồ dệt may, đồ gia dụng liên 

quan đến dụng cụ nhà bếp, phụ kiện rượu vang, đồ nội thất, mỹ phẩm, đồ lưu niệm, đồ 
dùng học tập, thiết bị giáo dục, sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm, đồ điện tử, đồ điện lạnh, 
đồ điện gia dụng, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng: thực phẩm dinh dưỡng , thời 
trang. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25875 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.22; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Doãn Cường  (VN) 
Số 50, ngõ 104, phố Thuý Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sữa, súp, cháo dinh dưỡng , bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-25876 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 

DEVICO   (VN) 
Số 69, ngách 129, ngõ Xã Đàn 11, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán xuất nhập khẩu đồ gỗ nội thất, chăn ga, gối, đệm, mành 

rèm, dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ gỗ nội thất, chăn, ga, gối, đệm, mành rèm.  
 
 

(210) 4-2011-25877 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.1.12; 5.7.21; A5.1.5 
(591) Xanh, nâu nhạt, đen 
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 

DEVICO   (VN) 
Số 69, ngách 129, ngõ Xã Đàn 11, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
 
 

(210) 4-2011-25878 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 

DEVICO  (VN) 
Số 69, ngách 129, ngõ Xã Đàn 11, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, gối; đệm, mành rèm bằng tre, nứa 

(dùng trong nhà), mành rèm bằng gỗ (dùng trong nhà).  
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Nhóm 21:  Chăn; ga trải giường, mành rèm cửa bằng vải, mành rèm cửa bằng sợi tự nhiên 
hay sợi chất dẻo nhân tạo.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán xuất nhập khẩu đồ gỗ nội thất, chăn ga, gối, đệm, mành 
rèm, dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ gỗ nội thất, chăn, ga, gối, đệm, mành rèm.  

 
 

(210) 4-2011-25879 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 

DEVICO   (VN) 
Số 69, ngách 129, ngõ Xã Đàn 11, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm bông ép.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
 
 

(210) 4-2011-25880 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Đỗ Mạnh Phong   (VN) 

Phương Điếm, thị trấn Gia Lộc, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang).  

 
 

(210) 4-2011-25881 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A5.3.14 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Đông Hán  (VN) 
Số 29, ngách 10, ngõ 860 Bạch Đằng, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-25882 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
di động Phú Thịnh  (VN) 
626 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-25883 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hòa   (VN) 
GB6-GB7, đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2011-25884 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.8; A1.1.10; 5.7.13 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hòa   (VN) 
GB6-GB7, đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2011-25885 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.13 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hòa   (VN) 
GB6-GB7, đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2011-25886 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A17.3.2; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Văn phòng luật sư PHương 
Loan  (VN) 
Phòng 1601-CT1B2, Xa La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý cụ thể là: tư vấn pháp luật, dịch vụ tranh tụng (kiện tụng), dịch 

vụ trợ giúp pháp lý, dịch vụ sở hữu trí tuệ, đại diện ngoài tố tụng. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25888 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thiên Nga   (VN) 
Số 48 đường 21 tháng 8, phường Phú Hà, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ga và bếp ga. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25889 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu dịch vụ 
Nguyên Thắng   (VN) 
Sô 9F1 Điện Biên Phủ, phường Mỹ 
Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; tủ lạnh.  
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(210) 4-2011-25890 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Nâu 

(540) 

  
(731) Phạm Quốc Khánh  (VN) 

A 51, chung cư Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán kem, cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống, giải khát; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2011-25891 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đen, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinh Gia   (VN) 
Số 116 Trần Bình, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-25893 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A9.7.19; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần quốc tế 
Grand Union  (VN) 
Tầng 3-4-5 số 1-2-3 A2DN5, Nguyễn 
Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
2. Công ty cổ phần quốc tế 
Sao Vàng   (VN) 
Số 1, tòa nhà A2, DN5, Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống cỏ sữa (sữa là chủ yếu); sữa và các sản phẩm làm từ sữa; nước quả nấu 

đông; mứt (dạng nhão); mứt quả; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở cacao hoặc sôcôla; kem 
lạnh; chè (trà); bánh; bánh mứt kẹo  

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; xi rô (đồ uống); các chế phẩm khác để làm 
đồ uống; các loại đồ uống không cồn; nước uống có ga.  
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(210) 4-2011-25894 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A9.7.19; 26.1.1 
(591) Cà phê, trắng, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần quốc tế 
Grand Union  (VN) 
Tầng 3-4-5 số 1-2-3 A2DN5, Nguyễn 
Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Công ty cổ phần quốc tế 
Sao Vàng   (VN) 
Số 1, tòa nhà A2, DN5, Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống cỏ sữa (sữa là chủ yếu); sữa và các sản phẩm làm từ sữa; nước quả nấu 

đông; mứt (dạng nhão); mứt quả; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.    
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở cacao hoặc sôcôla; kem 
lạnh; chè (trà); bánh; bánh mứt kẹo    

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; xi rô (đồ uống); các chế phẩm khác để làm 
đồ uống; các loại đồ uống không cồn; nước uống có ga.  

 
 
 

(210) 4-2011-25895 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.11.3; A26.11.7 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng , dùng 

trong y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, 
sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-25896 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25897 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25898 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  

(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-25899 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  

(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25900 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25901 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Đông Đô   (VN) 
Tổ 5, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-25902 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.3.1; A11.3.2 
(591) Vàng, da cam, đen, đỏ, trắng, xanh lá 

cây, xanh lá sẫm, tím 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Yên Bái   (VN) 
521 đường Yên Ninh, thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25903 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.22; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, nâu đỏ, vàng, tím, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty cổ phần y dược và 

đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25904 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 2.7.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, xanh dương nhạt, 

tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần y dược và 

đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-25905 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 18.2.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển, đen 
(731) NORIKA INVESTMENT PTE. LTD.  

(SG) 
83 Cashew Terrace, Cashew Estate, 
Singgapore 679598  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Đinh; đinh vít bằng kim loại; bu-lông; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; bộ 

siết dây cáp bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25906 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí thương 
mại Vạn Thành Phát   (VN) 
26 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25907 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại điện tử Am My  
(VN) 
131C Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa, bộ khuyếch đại âm thanh (amply). 
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(210) 4-2011-25908 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Nguyên Phát   (VN)
Xóm 1A Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể: sen vòi, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh dùng cho nhà 

tắm, bồn tắm, phụ kiện bồn tắm, chậu rửa, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25909 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25910 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-25914 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) RTBD, INC.   (US) 

150 West Church Avenue, Maryville, 
State Of Tennessee 37801, United States 
of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện, dịch vụ quầy rượu.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25916 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Vàng xậm, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Thịnh   (VN) 
139D Phan Đăng Lưu, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25919 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) LONCIN MOTOR CO., LTD.   (CN) 

No. 99, Hualong Avenue, Jiulong Park, 
Jiulongpo District, Chongqing 400052, 
P.R. China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; ô tô ba bánh; ô tô; lốp 

cho bánh xe cộ, xe trượt tuyết (xe cộ); đường sắt leo núi (có hệ dây cáp kéo các toa); ô tô 
nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn; túi dụng cụ để sữa chữa săm xe, xe cộ cho việc đi lại 
trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray.  
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(210) 4-2011-25920 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xám, vàng, đen, xanh dương nhạt 
(731) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France 75013 Paris 
France  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh 

dưỡng  dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-25922 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.3.4 
(731) Công ty cổ phần thép Đất Việt  

(VN) 
Số 37 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thép. 

 
 

(210) 4-2011-25923 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) OPTICALBANK CO., LTD.   (KR) 

832, Chimsan-dong, Buk-gu, Daegu, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm, thấu kính cho kính râm; kính bảo hộ cho thể thao, gọng kính đeo 

mắt làm bằng kim loại và vật liệu tổng hợp; kính đeo mắt; kính đeo mắt (quang học); hộp 
(bao) đựng kính đeo mắt và hộp (bao) đựng kính râm. 

 
 

(210) 4-2011-25926 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số 6, ngõ 111 phố Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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1093 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-25927 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 25.1.6; 6.1.2 
(591) Xanh lá đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản An Việt  (VN) 
Số 52, phố Hàng Bún, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; xúc tiến thương mại; môi giới thương mại; quảng 

cáo bất động sản, đấu giá bất động sản.  
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản, môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản.  

 
Nhóm 37: Khai thác nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; xây dựng: công trình công 
nghiệp, đường hầm, công trình công ích, công trình đường sắt, công trình đường bộ, nhà 
các loại; hoàn thiện công trình xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.  

 
Nhóm 40: Xử lý và làm sạch nước, xử lý nước thải.  

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi, giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí thể thao như: ten-nít, leo 
núi, lướt dù trên biển, ca nô, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; dịch 
vụ bãi tắm, bãi biển cho mục đích vui chơi giải trí; dịch vụ săn bắn giải trí; dịch vụ câu cá 
giải trí; hoạt động câu lạc bộ thể thao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục 
vụ lưu động do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-25928 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Thị Bích Phượng  (VN) 
61 Nguyễn Khắc Nhu, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống thịt chó và rượu dân tộc.  
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(210) 4-2011-25929 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-25931 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh lam, trắng, ghi 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da, xà phòng; nước hoa; tinh dầu; nước xức 

tóc; kem đánh răng; các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và 
tóc.  

 
 
 

(210) 4-2011-25932 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mụe đích y tế, các thành phần trong sữa công thức 

dành cho trẻ còn ẵm ngửa, sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa.  
 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2011-25933 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.1.22; 24.1.1; 3.1.1; 24.9.1; 26.1.2; 
25.5.2; A25.7.3 

(591) Đỏ, vàng đồng, trắng, đen 
(731) CARRERAS LIMITED   (GB) 

Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điều; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá sợi, thuốc lá để nhai; 

thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, 
gạt tàn thuốc lá không bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý, bật 
lửa dùng cho người hút thuốc lá và diêm.  

 
 

(210) 4-2011-25935 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AD TABACS INTERNATIONAL SA  

(CH) 
Zahlerweg 4, 6300 Zug, Switzerland.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

Lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá; diêm.  

 
 

(210) 4-2011-25936 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.1; 26.2.7; A25.7.21 
(731) AD TABACS INTERNATIONAL SA  

(CH) 
Zahlerweg 4, 6300 Zug, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1096 

bằng kim loại quý, tầu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá; diêm.  

 
 

(210) 4-2011-25937 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; A26.11.12; 3.2.1; A5.3.13; 
7.15.22 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN)
123/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, há cảo, tôm viên, cá viên, chạo tôm, xíu mại. 

 
 

(210) 4-2011-25939 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.15.15; 26.4.1 
(731) Thái Anh Đức   (VN) 

Số 2C Quang Trung, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào đã chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ yến, nước yến và các sản 
phẩm làm từ yến.  

 
 
(210) 

 
4-2011-25940 

 
(220) 

 
05.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A25.1.10; 3.7.10 
(591) Vàng, nâu 
(731) Thái Anh Đức  (VN) 

Số 2C Quang Trung, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào đã chế biến.  
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ yến, nước yến và các sản 
phẩm làm từ yến. 

 
 

(210) 4-2011-25941 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.3; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xây dựng Mỹ Hòa  (VN) 
Tổ 10 khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên 
Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 34: Thủ công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát điều 

hành các công trình xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-25942 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-25943 (220) 05.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ cờ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 
Tín  (VN) 
Số 429 A Trần Hưng Đạo, phường 6, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm trang thiết bị y tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa bệnh, dịch vụ xoa bóp, tắm hơi. 
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(210) 4-2011-25944 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KOLMAR KOREA CO. LTD.   (KR) 

1603-55, Seocho-Dong, Seocho-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-25945 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KOLMAR KOREA CO. LTD.   (KR) 

1603-55, Seocho-Dong, Seocho-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-25946 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.4.4 
(591) xanh da trời 
(731) Công ty TNHH tư vấn phát 

triển Việt   (VN) 
Số 8, ngõ 30, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học.  
 

Nhóm 35: Mua bán ô tô, máy móc và thiết bị xây dựng, phương tiện giao thông vận tải 
trên bộ; mua bán phần mềm tin học;  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa; cho thuê ô tô, thiết bị giao thông vận tải.  

 
Nhóm 41: Đào tạo tin học, dịch vụ dịch thuật.  

 
Nhóm 42: Tư vấn giải pháp tin học.  
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(210) 4-2011-25947 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.7; 26.4.2; 1.15.9 
(591) Đen, bạc, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Đông  (VN) 
193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco); tổ chức triển 

lãm văn hoá hoặc giáo dục; trình diễn; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); tổ chức khiêu 
vũ; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25948 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1; A26.11.8; A14.1.7; A14.1.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Châu Duy Phát  
(VN) 
10/1 Nguyễn Trung Trực, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Cáp điện; ống nối cho dây cáp điện ống bọc nối dùng cho cáp điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25949 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.2.7; 26.2.1; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt Nông  (VN) 
222/10/2D Trường Chinh, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; bán buôn nguyên liệu sản xuất 

thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; quản lý thương mại về việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác; bán buôn hàng nông thuỷ sản.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1100 

(210) 4-2011-25950 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.3.8; 2.1.8; 5.5.16 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng, ghi nhạt

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể thao 
Hương Giang   (VN) 
Số N6/2+3, ngõ 59 Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy yoga, dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2011-25951 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HEARTLINK  
(VN) 
Số 2 lô C3, tổ 72, khu đô thị mới Yên 
Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2011-25952 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.11.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
ánh sáng Việt  (VN) 
59/27 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống thiết bị điện.  
 
 

(210) 4-2011-25953 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Minh Tâm 
Việt  (VN) 
P202, số 52/A1, Nguyễn Chí Thanh, 
Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 
 

(210) 4-2011-25954 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Dương Anh  (VN) 
664 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
 

(210) 4-2011-25955 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Dương Anh   (VN) 
664 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
 

(210) 4-2011-25956 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Dương Anh   (VN) 
664 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
 

(210) 4-2011-25957 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Dương Anh   (VN) 
664 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2011-25958 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Dương Anh   (VN) 
664 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 
 
 

(210) 4-2011-25960 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Dương Anh   (VN) 
664 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 
 
 

(210) 4-2011-25961 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thuơng mại và dịch vụ 
Dương Anh   (VN) 
664 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 
 
 

(210) 4-2011-25962 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; A16.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử viễn 
thông Quang Minh  (VN) 
1/2 căn hộ 102 A9, tập thể Mai Động, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu thu truyền hình kỹ thuật số. 
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(210) 4-2011-25963 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; A16.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử viễn 
thông Quang Minh  (VN) 
1/2 căn hộ 102 A9, tập thể Mai Động, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu thu truyền hình kỹ thuật số.  

 
 
 

(210) 4-2011-25964 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và xây dựng Đông Dương  
(VN) 
Số 48 ngõ 165 Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; dịch vụ bất động sản; đầu tư trong lĩnh vực nhà ở; tư vấn tài 

chính; hoạt động ngân hàng; đầu tư vốn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; xây dựng công trình giao thông; 
thủy lợi; tu sửa các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng.  

 
 
 

(210) 4-2011-25965 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 8.1.25; A26.11.12; 26.1.1; 26.1.6; 
A25.7.6 

(591) Tím, vàng cam, vàng chanh, xanh lá cây, 
xanh lá mạ, đen, ghi, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nguyên liệu 
Hạnh Phúc   (VN) 
Số 40, ngõ 140, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì cho thực phẩm; bột mì trắng và mịn; bột dùng làm bánh; bột men; muối 

nấu ăn; đường bánh kẹo. 
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(210) 4-2011-25966 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A8.1.16; 8.1.25; 11.3.18 
(591) Nâu, đỏ, da cam, vàng, xanh lam, xanh 

lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nguyên liệu 
Hạnh Phúc    (VN) 
Số 40, ngõ 140, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì cho thực phẩm; bột mì trắng và mịn; bột dùng làm bánh; bột men; muối 

nấu ăn; đường bánh kẹo. 
 
 
 

(210) 4-2011-25967 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thành Mai  (VN) 
123/1 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm cơ khí - kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-25968 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, nâu, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế Năng 
Động Châu á  (VN) 
Tầng 4, toà nhà Grand Plaza, 117 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời, chi tiết: dịch vụ cung 

cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu dùng (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ cung cấp chỗ ăn 
ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25969 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.3.4; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Tím, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế Năng 
Động Châu á   (VN) 
Tầng 4, toà nhà Grand Plaza, 117 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời, chi tiết: dịch vụ cung 

cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu dùng (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ cung cấp chỗ ăn 
ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 
 
 

(210) 4-2011-25970 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.14; 1.15.23; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, xanh búp cây non 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BENAMIC Việt 
Nam  (VN) 
Số 184 ngõ Quan Thổ I, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 
 

(210) 4-2011-25971 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công: bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát 

tít hoặc hồ); cái cạo sơn (dụng cụ cầm tay); bàn chà nhám (dụng cụ cầm tay). 
 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn; cọ lăn sơn; khay đựng sơn (vật chuyên 
dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25972 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Thị Thành  (VN) 
235, tổ 72 Linh Quang, phường Văn 
CHương, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe đạp, xe máy, xe xích lô, xe thồ. 

 
 

(210) 4-2011-25973 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.17.11; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gạo Việt Nam   (VN) 
45B Nguyễn Trung Nguyệt, phường Bình 
Trung Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2011-25974 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-25975 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25976 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chia, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-25978 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.6; 2.3.22; 25.1.5; 25.7.25; A25.1.10
(591) Đỏ, vàng, vàng kim, xanh, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh   (VN) 
119B/60A/15 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: hương thắp. 

 
 

(210) 4-2011-25980 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.17.25; 24.17.17 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Linh  (VN) 
Lô 32, khu công nghiệp Đà Nẵng, 
phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng đựng trong bình dùng bằng cách xịt (aerosol). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25981 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.13; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xây dựng và 
Lắp đặt Viễn thông  (VN) 
Số 13, ngõ 97, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy bơm.  
 

Nhóm 09: Cáp điện; tụ điện; bộ đóng ngắt mạch điện; dây dẫn điện; bản điều khiển điện; 
bộ đổi điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; bảng phân phối điện; tủ phân phối điện; bảng điều 
khiển phân phối điện; hộp cầu dao điện. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hãng thông tin thương mại; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh 
doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; mua bán: máy phát điện, máy 
bơm, cáp điện, tụ điện, bộ đóng ngắt mạch điện, dây dẫn điện, bản điều khiển điện, bộ đổi 
điện, bộ chỉnh lưu dòng điện, bảng phân phối điện, tủ phân phối điện, bảng điều khiển 
phân phối điện, hộp cầu dao điện, mô tơ, máy biến thế, cáp điện, đèn điện, quạt điện, máy 
móc và thiết bị tự động hóa, máy móc và thiết bị tin học, máy móc và thiết bị xây dựng, 
thiết bị bưu chính và viễn thông, phương tiện và thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị 
bảo vệ, thiết bị nâng hạ, thang máy, máy móc khai khoáng. 

 
 

(210) 4-2011-25982 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.13; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xây dựng và 
Lắp đặt Viễn thông   (VN) 
Số 13, ngõ 97, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy bơm.   
 

Nhóm 09: Cáp điện; tụ điện; bộ đóng ngắt mạch điện; dây dẫn điện; bản điều khiển điện; 
bộ đổi điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; bảng phân phối điện; tủ phân phối điện; bảng điều 
khiển phân phối điện; hộp cầu dao điện.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hãng thông tin thương mại; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh 
doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; mua bán: máy phát điện, máy 
bơm, cáp điện, tụ điện, bộ đóng ngắt mạch điện, dây dẫn điện, bản điều khiển điện, bộ đổi 
điện, bộ chỉnh lưu dòng điện, bảng phân phối điện, tủ phân phối điện, bảng điều khiển 
phân phối điện, hộp cầu dao điện, mô tơ, máy biến thế, cáp điện, đèn điện, quạt điện, máy 
móc và thiết bị tự động hóa, máy móc và thiết bị tin học, máy móc và thiết bị xây dựng, 
thiết bị bưu chính và viễn thông, phương tiện và thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị 
bảo vệ, thiết bị nâng hạ, thang máy, máy móc khai khoáng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25984 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm HT Việt Nam   (VN) 
Số 298 C3, ngõ 164 Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25985 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm PHương Linh  (VN) 
58 nhà E, khu đô thị Đại Kim, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25987 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 24.15.1; 1.13.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cát Thiên 
Nam   (VN) 
377/18 Nguyễn Tri PHương, phường 05, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-25988 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Bình   (VN) 
Số 103, phố Phạm Ngũ Lão, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, xe đạp.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-25994 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng ; cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-25995 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng ; cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-25996 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng ; cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-25997 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.11; A26.11.7; 7.1.24; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trung Liệt  
(VN) 
52/13 đường 16A, khu phố 24, phường 
Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25998 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Võ Văn 
Minh  (VN) 
373, Nguyễn Thượng Hiền, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, báo hành, sửa chữa thiết bị điện tử, thiết bị điện lạnh, thiết bị điện gia 

dụng như tivi, máy tính: in; điều hòa, máy hút bụi, nồi cơm điện, lò vi sóng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25999 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.15.15; 1.15.23; 14.3.21 
(591) Đen, xám, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại hoá chất nhựa 
Minh Ngọc   (VN) 
Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn bóng; sơn lót, sơn nhũ, dung môi cho sơn, vec-ni.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-26004 

 
(220) 

 
06.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
  
(731) MEDISURE LABORATORIES 

PAKISTAN PVT LTD.  (PK) 
A 115 S.I.T.E.II Super Highway, 
Karachi, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26005 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) MEDISURE LABORATORIES 
PAKISTAN PVT LTD.   (PK) 
A 115 S.I.T.E.II Super Highway, 
Karachi, Pakistan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26006 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) MEDISURE LABORATORIES 
PAKISTAN PVT LTD.   (PK) 
A 115 S.I.T.E.II Super Highway, 
Karachi, Pakistan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26007 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Việt 
Liên Kết  (VN) 
55/17 Lý Tuệ, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho việc vân tải; vận chuyển hành khách. 
 

Nhóm 42: Cho thuê máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo và duy trì trang web cho 
người khác. 

 
 

(210) 4-2011-26008 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Đinh Đức Thành  (VN) 
Số 3, ngách 22/03, phố Phú Viên, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-26009 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.4.11; A3.4.24; 11.3.18; 26.1.2 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) Đinh Đức Thành   (VN) 

Số 3, ngách 22/03, phố Phú Viên, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-26010 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.5 
(591) Vàng đồng, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc 
thương mại Khánh Thuỷ  (VN) 
158/7/27 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tận Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2011-26011 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.1.24; 3.1.6; A11.3.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Bùi Tuyết Vân   (VN) 
CC1 đường Trường Sơn, Cư Xá Bắc Hải, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-26012 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần Nông Nghiệp 
HP  (VN) 
Số 9 ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 
chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2011-26013 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Nông Nghiệp 

HP   (VN) 
Số 9 ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 
 

(210) 4-2011-26014 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Nông Nghiệp 

HP   (VN) 
Số 9 ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 
 

(210) 4-2011-26015 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.15.1 
(731) OZONE OVERSEAS LTD.   (IN) 

H-40, Bali Nagar, New Delhi-110015, 
India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công 

trình xây dựng bằng kim loại có thể vận chuyển được; vật dụng nhỏ làm bằng sắt; ống dẫn 
và ống bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; thùng chứa loại lớn bằng 
kim loại dùng để lưu kho; khóa bằng kim loại dùng cho túi xách; khóa bằng kim loại 
dùng cho xe cộ; khóa bằng kim loại ngoại trừ khóa điện; két an toàn, hộp đựng tiền an 
toàn; xích an toàn bằng kim loại; con lăn bằng kim loại; phụ kiện kết cấu bằng kim loại 
như vật hình nhện, tấm hỗn hợp nhôm và nhôm định hình, mái che; que kim loại dùng để 
hàn đồng và hàn và phụ kiện của nó; đồ ngũ kim; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc bằng kim 
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loại, cụ thể là bản lề, khóa, bulông hình tháp; cột mốc ngăn bằng kim loại không phản 
quang và không vận hành cơ giới dùng cho đường; nhà chờ xe buýt có mái che bằng kim 
loại; buông (cấu kiện) bằng kim loại; rào chắn (lan can) lam bang kim loại; lưới rào bảo 
vệ bằng kim loại; vật liệu bằng sắt (đồ ngũ kim) dùng để đóng cửa, cụ thề là dụng cụ 
bằng kim loại điều khiển bằng tay dùng để đóng cửa và lò xo giữ cửa đóng mở không 
dùng điện; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng, cụ thể là rào chắn bằng kim loại và tay 
vịn bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-26017 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; 15.7.1; 20.7.1; A26.11.9; A17.5.7; 
16.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, 
da cam 

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng điện lực Miền Bắc  (VN) 
195 đường Trần Phú, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; tư vấn kiến trúc.  
 
 
 

(210) 4-2011-26018 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Nhiên Việt   (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo 

chứa thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1116 

(210) 4-2011-26019 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Tân Việt  
(VN) 
18/58 ấp 3, tỉnh lộ 14 (Phan Văn Hớn), 
xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; bộ quần áo tập luyện và thi đấu võ thuật; mũ; giày; 

thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 28: áo giáp bảo vệ (dụng cụ đeo vào để bảo vệ trước ngực khi thi đấu thể thao); vật 
dụng bảo vệ hạ bộ (đồ mặc vào để bảo vệ khi thi đấu thể thao), vật dụng bảo vệ đầu (đồ 
đội vào đầu khi thi đấu thể thao); vật dụng bảo vệ răng (dụng cụ gắn vào răng khi thi đấu 
thể thao); găng tay thi đấu thể thao; đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt 
cho các môn thể thao).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26020 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa  (VN) 
D16/2B Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26021 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
D16/2B Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 

cá.  
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(210) 4-2011-26022 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Đức Việt  (VN) 

30B ngõ 6, phố An Hoà, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Ti vi; đầu DVD; loa; đài; âm li; máy tính. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà nhiệt độ; quạt điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; tủ lạnh; máy lọc 
nước. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26023 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước lọc tinh khiết, đồ uống hoa quả, xi-rô dùng cho đồ uống, 

đồ uống không có cồn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26024 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vang, rượu uýtky, rượu vốtca, rượu brandi.  
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(210) 4-2011-26025 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm nhân thọ, tư vấn tài chính bảo hiểm, quản 

lý bất động sản, môi giới bất động sản, định giá tài chính.  
 
 

(210) 4-2011-26026 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát xây dựng công 

trình; phá dỡ công trình xây dựng; lắp đặt, sửa chữa thang máy, máy điện thoại, thiết bị 
báo động chống trộm, chống cháy.  

 
 

(210) 4-2011-26027 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Phát thanh; truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ bảng tin 

điện tử thuộc dịch vụ viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ internet (cung cấp 
đường truyền).  
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(210) 4-2011-26028 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải bằng tàu thuyền; chuyển phát thư tín; vận chuyển 

hành khách; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; bao gói hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2011-26029 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang 

trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào thiết kế, xây dựng và vận 
hành máy móc công trình; dịch vụ thiết kế bao bì.  

 
 

(210) 4-2011-26030 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà trọ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, dịch vụ 

cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2011-26031 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ diệt động vật có hại cho nông nghiệp; dịch vụ làm vườn cây cảnh; dịch 

vụ sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện spa; viện điều dưỡng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26032 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ nghiên cứu tư vấn pháp luật; dịch vụ môi giới hôn 

nhân, hãng thám tử; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ trọng tài phân xử.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26033 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Thanh An  (VN) 
132/28S đường Hùng Vương, phường 
Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-26035 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A2.5.24; A2.5.22 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xám, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Vân Phượng  (VN) 
Số nhà 5 ngách 39 ngõ 252 Tây Sơn, 
phường Trung Liệt quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Biển quảng cáo (tranh cổ động- áp phích ) bằng giấy hoặc bìa cứng, áp phích 

quảng cáo (hãng giấy hoặc bìa cứng), tờ quảng cáo, ấn phẩm, dụng cụ học tập và giáo cụ 
học đường, cụ thể là: bảng chữ cái, bảng thời khóa biểu, hộp đựng hút, thước kẻ, bảng 
tính số học, bàn tính. 

 
Nhóm 18: Cặp sách học sinh, túi sách học sinh.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quán lý hỗ trợ việc điều hành các công việc kinh doanh, tư vấn nghiệp 
vụ về thương mai, tư vấn quản lý nhân sự; phát hành các tài liệu quảng cáo, dịch vụ tư vấn 
và hô trợ quản lý tổ chức xúc tiến nhượng quyền thương mại, mua bán và phân phối mẫu 
vật với mục đích, quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, tổ chức và điều khiển cuộc hội thảo, hội nghị về giáo dục, văn 
hóa, giải tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí), khảo thí giáo dục, dịch vụ giáo dục, 
đào tạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26036 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 3.13.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Tím, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hà Thị Minh 
Thuý  (VN) 
175 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, giảng dạy; dịch vụ dạy nghề.  
 

Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật 
thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ khám chữa bệnh.  
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(210) 4-2011-26037 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.10; 7.1.6; A7.1.12 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nha khoa an 
tâm Sài Gòn  (VN) 
44 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật 

thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ khám chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2011-26038 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư Ngọc Thiên 
Minh  (VN) 
135/1B8 Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 16: Cái lót bình cốc bằng giấy; thiếp chúc mừng; miếng lót cốc bằng giấy; tranh 

ảnh; giấy da; vở viết hoặc vẽ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến thương mại; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; mua bán: hàng 
lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch và tổ chức các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật, đào tạo thực hành, thông tin về lĩnh vực giáo dục, dịch vụ 
về giáo dục, giảng dạy. 

 
 

(210) 4-2011-26040 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần Hồng Tiễn  
(VN) 
Phòng 501 tòa nhà Bimexco, số 4 lô 3 tổ 
101 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ thanh toán, thẻ cào (được mã hóa). 
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(210) 4-2011-26041 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Lê Thị Thiên Hương  (VN) 

4/11 Lương Thanh, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26042 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.11.2; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa  (VN) 
Số 48 Sinh Trung, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26044 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Phúc Gia  (VN) 
Số 9 ngõ 32 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ chuyên chở 

hành khách và hàng hóa.  
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(210) 4-2011-26045 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.21; 25.1.25; A1.1.10; 7.1.13 
(591) Vàng chanh, vàng đồng, đỏ, trắng, xanh 

dương, da cam, nâu, xanh lá cây, ghi 
sáng 

(731) Công ty TNHH Thiên Tiến Phát  
(VN) 
Đội 3, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 

(210) 4-2011-26047 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các loại mỹ phẩm, các sản phẩm vệ sinh, sản phẩm 

tắm rửa, kem đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa.  
 
 
 

(210) 4-2011-26048 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 10.3.7; 25.12.1; A5.5.20; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Ngọc Bích Xanh   (VN) 
ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón); giày; dép. 
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(210) 4-2011-26049 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thời trang 

Ngọc Bích Xanh  (VN) 
ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón), giày, dép.  

 
 

(210) 4-2011-26051 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.5; 26.1.1; A26.11.12; 
26.13.25 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giầy Hồng Phúc  
(VN) 
Xã Biên Giang, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; đồ đi chân; tất đi chân; lót giày; mũ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-26052 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.5; 26.13.25; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH giầy Hồng Phúc  

(VN) 
Xã Biên Giang, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; đồ đi chân; tất đi chân; lót giày; mũ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-26053 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH giầy Hồng Phúc  

(VN) 
Xã Biên Giang, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép; đồ đi chân; tất đi chân; lót giày; mũ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2011-26054 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH giầy Hồng Phúc  

(VN) 
Xã Biên Giang, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; đồ đi chân; tất đi chân; lót giày; mũ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-26055 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.13.1; 26.4.3 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt, xanh rêu nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực   (VN) 
B27 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất (vớ); găng tay (dùng cho trang phục); cà vạt; dây thắt lưng (dùng 

cho trang phục). 
 
 

(210) 4-2011-26056 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.13.1; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, nâu, tím nhạt, xanh rêu nhạt, 

ghi xám nhạt, ghi xám đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực   (VN) 
B27 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất (vớ); găng tay (dùng cho trang phục); cà vạt; dây thắt lưng (dùng 

cho trang phục). 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1127 

(210) 4-2011-26057 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; A26.11.12 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực   (VN) 
B27 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất (vớ); găng tay (dùng cho trang phục); cà vạt; dây thắt lưng (dùng 

cho trang phục). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26058 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 1.7.6 
(591) Xanh dương, đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Ngọc Bích Xanh   (VN) 
ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón), giày, dép.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26059 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.12.1; A5.5.20; 26.13.25; 26.13.1 
(591) Xám, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Ngọc Bích Xanh   (VN) 
ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón); giày; dép. 
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(210) 4-2011-26060 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 26.13.1; A5.5.20; 25.12.1 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Ngọc Bích Xanh   (VN) 
ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón); giày; dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26061 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.12.1; 26.13.25; 26.13.1; A5.5.20 
(591) Xám, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Ngọc Bích Xanh  (VN) 
ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón), giày, dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26062 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 25.12.1; 26.13.25 
(591) Xám, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Ngọc Bích Xanh   (VN) 
ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón), giày, dép.  
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(210) 4-2011-26063 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.12.1; 26.13.25; 26.13.1; 10.3.7 
(591) Xám, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Ngọc Bích Xanh   (VN) 
ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón), giày, dép.  

 
 

(210) 4-2011-26064 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, vàng, đỏ

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng nhận 
GLOBALCERT   (VN) 
79 Quang Trung, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 42: Chứng nhận chất lượng sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-26065 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Lê Phạm Hải Sơn  (VN) 

483/14 Lê Vãn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách.  

 
 

(210) 4-2011-26066 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
thương mại Thành Công  (VN) 
Số 2, ngõ 441/1/3, phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ 
sinh, trà thảo dược. 

 
 
 

(210) 4-2011-26067 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
thương mại Thành Công   (VN) 
Số 2, ngõ 441/1/3, phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ 

sinh, trà thảo dược. 
 
 
 

(210) 4-2011-26068 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 25.3.1 (540) 

  

(731) Huỳnh Bá Việt  (VN) 
1039 đường Hiệp Nhất, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản: đặc san, tạp chí, sách, báo; dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, hội 

nghị, dịch vụ giải trí karaoke, dịch vụ dàn dựng các chương trình giải trí: sân khấu, phát 
thanh, truyền hình.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn lưu trú; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu, quán 
cà phê giải khát.  

 
 
 

(210) 4-2011-26069 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần mạng lưới 
Hữu Nghị  (VN) 
11 Bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-26070 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần mạng lưới 
Hữu Nghị   (VN) 
11 Bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-26071 (220) 06.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mạng lưới 
Hữu Nghị   (VN) 
11 Bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-26073 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.1.10; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng  
(VN) 
Số 2, 93/20 Hoàng Văn Thái, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 27: Thảm trải sàn. 

 
 

(210) 4-2011-26074 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Hương  (VN) 
227/5/1 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giầy; dép; mũ (nón). 
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(210) 4-2011-26075 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (TRADING AS SEIKO 
HOLDINGS CORPORATION)   (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường, đồng hồ bấm giờ (dùng trong cuộc chạy 

đua); đồng hồ và dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); hộp đựng đông hồ đeo tay, hộp đựng 
đồng hồ treo tường; hộp đựng đồng hồ bấm giờ (dùng trong cuộc chạy đua); hộp đựng 
đồng hồ, hộp đựng dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); các bộ phận linh kiện của đồng hồ 
đeo tay, các bộ phận linh kiện của đồng hồ treo tường, các bộ phận linh kiện của đồng hồ 
bấm giờ (dùng trong cuộc chạy đua); các bộ phận linh kiện của đồng hồ và các bộ phận 
linh kiện của dụng cụ đo thời gian (đồng hồ).  

 
 
 

(210) 4-2011-26076 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.6; A26.11.12; 18.3.2; 18.3.23 
(731) JING SI PUBLICATIONS CO., LTD.  

(TW) 
1F., No.19, Alley 7, Lane 217, Sec. 3, 
Chunghsiao E. RD., Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện) dịch vụ quán 

cà phê.  
 
 
 

(210) 4-2011-26077 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A11.3.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DDT Đỉnh Cao  
(VN) 
Số 6, ngách 24, ngõ 295, phố Bạch Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
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(210) 4-2011-26079 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH vận tải Quốc 

Phong   (VN) 
B1207 tòa nhà Hồng Lĩnh, đường 9A, 
khu Trung Sơn, xã Bình Hung, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng 

không; đại lý mua bán vé máy bay, vé tàu hỏa và vé xe ô tô; cho thuê kho bãi. 
 
 

(210) 4-2011-26080 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Mỹ  
(VN) 
Số 469, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 32: Bia và nước giải khát có ga, nước trái cây ép các loại, nước uống đóng chai, 

nước khoáng (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2011-26081 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 15.7.1 
(591) Nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Hòa Phát  
(VN) 
48/39 Phạm Văn Xảo, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: máy gỗ.  

 
 

(210) 4-2011-26084 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Đỏ đun, hồng, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lê Long  (VN) 
42 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 44: Nghề chữa răng; dịch vụ chăm sóc (spa) sức khỏe; xoa bóp; phẫu thuật tạo 
hình; bệnh viện; thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2011-26085 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; 18.3.21; 18.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Dana Land  (VN) 
Tầng 1, toà nhà Indochina, số 74 Bạch 
Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh, môi giới bất động sản bao gồm mua, bán, chuyển nhượng 

cho thuê nhà ở; đầu tư xây dựng và phát triển các dự án bất động sản trung tâm thương 
mại, văn phòng cho thuê, khu du lịch nghĩ dược, khu công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa lữ hành quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hoá/vận 
chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ đại lý (môi giới) tàu biển, đại 
lý vận tải đường biển.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề, dịch vụ tổ 
chức vui chơi, giải trí, thi đấu thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-26086 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.3.2; A26.3.5 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Quân Đạt   (VN) 
Lô 1-2, khu F1, khu công nghiệp Tân 
Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa nhôm, tấm nhôm dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Kính xây dựng, tấm trần làm bằng vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-26088 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nga  (VN) 
Thôn 6, Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trứng gia cầm. 
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(210) 4-2011-26090 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Vũ Thị Hải Hà  (VN) 

Phòng 407 B1 khu tập thể Ngân hàng 
Nhà nước, Láng Hạ, Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-26091 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Vũ Thị Hải Hà   (VN) 

Phòng 407 B1 khu tập thể Ngân hàng 
Nhà nước, Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-26093 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng Không Gian Hoàn 
Hảo   (VN) 
27/23 Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao 

thông; thiết kế bản vẽ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao 
thông (không bao gồm thiết kế vườn hoa cây cảnh).  

 
 

(210) 4-2011-26094 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Văn Tiến  (VN) 
Số phòng 103 T10, khu CT18, khu đô thị 
Việt Hưng, phường Giang Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Bếp ga, nồi cơm điện; ấm đun nước chạy bằng diện; bếp từ, lẩu điện; lò vi 
sóng.  

 
 

(210) 4-2011-26096 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) UNITED DETERGENT INDUSTRIES 

SDN.BHD   (MY) 
Lot 2, Jalan Baru 78000 Alor Gajah 
Melaka, Malaysia.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm; kem tắm dạng đặc quánh; xà phòng tắm; chất tẩy da toàn than; nước 

khử mùi cơ thể; kem dưỡng da tay; chất khử mùi cho cơ thể; nước hoa khử mùi cho cơ thể 
dạng xịt; bột tan dùng trong trang điểm; dầu gội đầu; chất tẩy dùng cho quần áo, bát đĩa; 
chất tẩy dạng bánh; chất tẩy dạng lỏng; nước xả vải; hóa chất tẩy và giặt; xà phòng; nước 
rửa bát đĩa dạng lỏng; chất tẩy trắng; dung dịch đặc rửa chén bát và các hóa chất dùng để 
giặt khác. 

 
 

(210) 4-2011-26097 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) UNITED DETERGENT INDUSTRIES 

SDN.BHD    (MY) 
Lot 2, Jalan Baru 78000 Alor Gajah 
Melaka, Malaysia.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm; kem tắm dạng đặc quánh; xà phòng tắm; chất tẩy da toàn thân; nước 

khử mùi cơ thể; kem dưỡng da tay; chất khử mùi cho cơ thể; nước hoa khử mùi cho cơ thể 
dạng xịt; bột tan dùng trong trang điểm; dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2011-26098 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Nâu đất, xanh đen, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DNC VIETLINK  
(VN) 
79C Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2011-26099 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất NAUTA  (VN) 
A6/46D ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác. 

 
 

(210) 4-2011-26101 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Vĩnh Thịnh   (VN) 
462 đường Bưởi, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-26102 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Vĩnh Thịnh   (VN) 
462 đường Bưởi, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-26103 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  
(731) Trần Quang Đạo   (VN) 

462 đường Bưởi, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2011-26109 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trang Ly   (VN) 
Số 5-G19, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa dùng cho trẻ sơ 

sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26110 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KODANSHA LTD.   (JP) 

12-21, Otowa 2-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo 112-8001, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí, xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm.   
 

Nhóm 25: Quần áo.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ quần áo; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ túi xách 
và túi để bao gói; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vật dụng cá nhân; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.   

 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ giáo dục và giảng dạy trong lĩnh vực 
nghệ thuật, thủ công, thể thao hoặc thường thức; sắp xếp, điều khiển và tổ chức hội thảo; 
sắp xếp, quản lý và tổ chức vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-26111 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KODANSHA LTD.    (JP) 

12-21, Otowa 2-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo 112-8001, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí, xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm.   
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Nhóm 25: Quần áo.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ quần áo; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ túi xách 
và túi để bao gói; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vật dụng cá nhân; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.   

 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ giáo dục và giảng dạy trong lĩnh vực 
nghệ thuật, thủ công, thể thao hoặc thường thức; sắp xếp, điều khiển và tổ chức hội thảo; 
sắp xếp, quản lý và tổ chức vui chơi giải trí.  

 
 
 

(210) 4-2011-26112 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KODANSHA LTD.   (JP) 

12-21, Otowa 2-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo 112-8001, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí, xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm.  
 

Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ quần áo; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ túi xách 
và túi để bao gói; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vật dụng cá nhân; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.  

 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ giáo dục và giảng dạy trong lĩnh vực 
nghệ thuật, thủ công, thể thao hoặc thường thức; sắp xếp, điều khiển và tổ chức hội thảo; 
sắp xếp, quản lý và tổ chức vui chơi giải trí.  

 
 
 

(210) 4-2011-26114 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 1.7.6 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Cty TNHH sản xuất thương 
mại đèn trang trí Hoàng Gia 
Phát  (VN) 
162 đường 3 Tháng 2, phường 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị chiếu sáng; bóng đèn; đèn tròn và đèn ống; chụp tán xạ ánh sáng; 

gương phản xạ ánh sáng nằm trong hộp đèn; các thiết bị định vị đèn bảo vệ che phủ đèn 
và các bộ phận rời; các chi tiết bổ trợ có trong hộp đèn.  
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(210) 4-2011-26115 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức   (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-26116 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức    (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng  dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-26118 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Nguyễn Kim Đính   (VN) 
Số 9A/161 phố Hoa Bằng, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo sản phẩm hàng hóa; quảng cáo trên phương tiện phát thanh truyền 

hình và Internet; tổ chức triển lãm giới thiệu trưng bày sản phẩm; trang trí quầy hàng; đại 
lý quảng cáo; quan hệ công chúng.  
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(210) 4-2011-26119 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Kim Đính  (VN) 

Số 9A/161 phố Hoa Bằng, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì và kiểu dáng công nghiệp, thiết kế trang trí nội thất, 

thiết kế đồ họa nghệ thuật, tư vấn kiến trúc.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26120 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A25.3.3 
(731) Nguyễn Kim Đính   (VN) 

Số 9A/161 phố Hoa Bằng, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo sản phẩm hàng hóa; quảng cáo trên phương tiện phát thanh truyền 

hình và internet; tổ chức triển lãm giới thiệu trưng bày sản phẩm; trang trí quầy hàng; đại 
lý quảng cáo; quan hệ công chúng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26121 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A25.3.3 
(731) Nguyễn Kim Đính    (VN) 

Số 9A/161 phố Hoa Bằng, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì và kiểu dáng công nghiệp, thiết kế trang trí nội thất, 

thiết kế đồ họa nghệ thuật, tư vấn kiến trúc.  
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(210) 4-2011-26122 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26123 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26124 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dầu khí 

Dung Quất   (VN) 
Số 352 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn cho động cơ, dầu và mỡ bôi trơn công nghiệp.  
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(210) 4-2011-26125 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu phân tích hoá học và cơ khí, lập trình máy tính, thiết kế hệ thống 

máy tính, thiết kế công nghiệp, dịch vụ nghiên cứu và triển khai công nghệ mới, kiểm 
định chất lượng trong đo lường.  

 
 
 
(210) 

 
4-2011-26126 

 
(220) 

 
07.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Cần Giờ   (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26127 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; A1.1.10; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Tím nhạt, xanh dương nhạt, vàng đồng, 

đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng, cam, xanh 
dương 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ánh Tuyết Bình Phước   (VN) 
407, quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2011-26128 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.7; 5.9.19; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Tôm   (VN) 
G33/87 khu 10, phường Chánh Nghĩa, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26129 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 5.7.3; 5.13.4 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Thuận 
Thiên Phú   (VN) 
Số 36, ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26130 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản VIG   (VN) 
Tầng 2 toà nhà cho thuê văn phòng VIT, 
số 519, phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế. 
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(210) 4-2011-26131 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.15.1; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

xanh lá cây, vàng, cam 
(731) LOTTE DATA COMMUNICATION 

COMPANY   (KR) 
15th F1., Lotte Center, 533-2 Gasan-
dong, Geumcheon-gu, Seoul 153-023, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống 

máy tính, phát triển chương trình xử lý dữ liệu, phát triển trang web, quản lý trang web 
trong lĩnh vực thương mại điện tử, lập trình máy tính trong lĩnh vực thương mại điện tử, và 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 
 

(210) 4-2011-26132 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) LOTTE DATA COMMUNICATION 

COMPANY   (KR) 
15th F1., Lotte Center, 533-2 Gasan-
dong, Geumcheon-gu, Seoul 153-023, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống 

máy tính, phát triển chương trình xử lý dữ liệu, phát triển trang web, quản lý trang web 
trong lĩnh vực thương mại điện tử, lập trình máy tính trong lĩnh vực thương mại điện tử, và 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 
 

(210) 4-2011-26133 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CFSG   (VN)
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
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(210) 4-2011-26134 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CFSG   (VN)
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  

 
 

(210) 4-2011-26135 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.2.7; A25.7.8; 25.7.17; 25.5.25; 
20.5.16 

(731) Công Ty TNHH SAIGON VE WONG  
(VN) 
1707 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại thực phẩm làm từ bột; mì ăn liền; cháo ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu 

(mì) ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; bột nêm; bột canh; mì chính.  
 
 

(210) 4-2011-26136 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Nghiêm Minh  (VN) 
192/52/7 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 10: Túi sơ cấp cứu bằng vải dùng trong ngành y; nệm hơi dùng trong ngành y; nịt 

bụng dùng trong ngành y; thắt lưng chỉnh hình; khăn vải dùng trong phẫu thuật; túi nước 
dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-26137 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất và 
thương mại T&H Việt Nam  (VN)
Số 12 tổ 5, cụm 1, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26139 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.20; 2.1.2 
(731) Công ty TNHH may Hảo Thành  

(VN) 
866D Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo mưa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26140 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Trần Trung Thông   (VN) 

225/15 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc thẻ kỹ thuật số; đầu máy chiếu phim HD kỹ thuật số; đầu máy 

đọc đĩa kỹ thuật số. 
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(210) 4-2011-26141 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.6; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Cùng Đẹp  

(VN) 
140 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử như: điện thoại di động và linh kiện, đầu máy đọc đĩa kỹ 

thuật số, máy tăng âm (ampli), loa, máy thu hình (tivi), máy vi tính, ống nói (micro), máy 
quay phim, máy cát-sét, dây điện, tủ phân phối điện; mua bán: bàn là, nồi cơm điện, bếp 
ga, quạt điện, bình đun nước, máy nước nóng, lò vi sóng, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt; 
mua bán dụng cụ điện như: đèn, đèn điện chiếu sáng, chấn lưu (tăng phô), máng đèn, cầu 
dao, công tắc, đồng hồ điện; mua bán mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm; mua bán hàng may mặc 
như: quần áo, giày dép, nón mũ, tất (vớ), vải, vải sợi, chỉ may, dây thắt lưng, cặp bằng da 
và giả da, túi xách, ví (bóp), mắt kính thời trang, đồng hồ; mua bán lương thực thực phẩm, 
nước uống, bia, rượu; mua bán qua hệ thống mạng internet; quảng cáo thương mại; môi 
giới thương mại với mục đích giới thiệu và mua bán sản phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26142 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; trục cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo của 

cửa cuốn bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 19: Cửa sổ bằng nhựa; cửa ra vào bằng nhựa; vách ngăn bằng nhựa.  
 

Nhóm 35: Mua bán cửa cuốn, các phụ kiện đi kèm dây cáp điện, thiết bị điện công 
nghiệp, vật liệu xây dựng, các loại mỏ hàn, hàng may mặc (quần áo, hàng dệt kim).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị và phụ kiện dùng trong xây 
dựng và các loại vật liệu xây dựng khác.  
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(210) 4-2011-26143 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; trục cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo của 

cửa cuốn bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 19: Cửa sổ bằng nhựa; cửa ra vào bằng nhựa; vách ngăn bằng nhựa.  
 

Nhóm 35: Mua bán cửa cuốn, các phụ kiện đi kèm dây cáp điện, thiết bị điện công 
nghiệp, vật liệu xây dựng, các loại mỏ hàn, hàng may mặc (quần áo, hàng dệt kim).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị và phụ kiện dùng trong xây 
dựng và các loại vật liệu xây dựng khác.  

 
 

(210) 4-2011-26144 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ Bá Hùng   (VN) 
8/11A Chánh Hưng, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh: bộ trộn tín hiệu; thiết bị 

tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu âm thanh; tăng âm khuyếch đại âm thanh; loa; thiết bị xử lý 
điều khiển hệ thống loa; thiết bị phát thanh công cộng; mi-cờ-rô dùng để phát biểu, phiên 
dịch, biểu quyết trong hội nghị; màn hình các loại; thiết bị tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu 
ánh sáng; thiết bị hội nghị trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2011-26145 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ Bá Hùng    (VN) 
8/11A Chánh Hưng, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh    
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh: bộ trộn tín hiệu; thiết bị 
tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu âm thanh; tăng âm khuyếch đại âm thanh; loa; thiết bị xử lý 
điều khiển hệ thống loa; thiết bị phát thanh công cộng; mi-cờ-rô dùng để phát biểu, phiên 
dịch, biểu quyết trong hội nghị; màn hình các loại; thiết bị tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu 
ánh sáng; thiết bị hội nghị trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2011-26146 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ Bá Hùng    (VN) 
8/11A Chánh Hưng, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh: bộ trộn tín hiệu; thiết bị 

tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu âm thanh; tăng âm khuyếch đại âm thanh; loa; thiết bị xử lý 
điều khiển hệ thống loa; thiết bị phát thanh công cộng; mi-cờ-rô dùng để phát biểu, phiên 
dịch, biểu quyết trong hội nghị; màn hình các loại; thiết bị tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu 
ánh sáng; thiết bị hội nghị trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2011-26147 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ Bá Hùng    (VN) 
8/11A Chánh Hưng, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh: bộ trộn tín hiệu; thiết bị 

tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu âm thanh; tăng âm khuyếch đại âm thanh; loa; thiết bị xử lý 
điều khiển hệ thống loa; thiết bị phát thanh công cộng; mi-cờ-rô dùng để phát biểu, phiên 
dịch, biểu quyết trong hội nghị; màn hình các loại; thiết bị tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu 
ánh sáng; thiết bị hội nghị trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2011-26148 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.1; A5.5.20; 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ Bá Hùng    (VN) 
8/11A Chánh Hưng, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh: bộ trộn tín hiệu; thiết bị 

tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu âm thanh; tăng âm khuyếch đại âm thanh; loa; thiết bị xử lý 
điều khiển hệ thống loa; thiết bị phát thanh công cộng; mi-cờ-rô dùng để phát biểu, phiên 
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dịch, biểu quyết trong hội nghị; màn hình các loại; thiết bị tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu 
ánh sáng; thiết bị hội nghị trực tuyến. 

 
 
 

(210) 4-2011-26149 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH lương thực 

Thuận Phát Kiên Giang  (VN) 
Số 262, ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông 
A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, thóc, ngô, các loại hạt ngũ cốc, rau, quả, nông lâm sản nguyên 

liệu, phân bón, ô tô và xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến rau quả; dịch vụ xay xát và đánh bóng gạo. 

 
 
 

(210) 4-2011-26150 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.4; 26.4.7 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thành Ký  (VN) 
B19/398B ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: ống xả khói xe (pô xe).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phụ tùng xe máy như: ống xả khói xe (pô xe), bộ 
giảm xóc xe gắn máy (phuộc nhún), má phanh xe (bố thắng), càng giữ bánh sau (gắp 
sau), vành thép (niền xe), nan hoa (căm xe), tay phanh, chỗ để chân cho người ngồi sau 
xe, chắn bảo vệ ống xả, nắp chụp đuôi ống xả, trục bánh xe trước, hộp dầu phanh, ghi 
đông (tay lái) có thể điều chỉnh, nắp chụp hai đầu ghi đông (tay lát), gương (kính) chiều 
hậu, bộ phận giữ gương chiếu hậu, dây phanh, dây ga, nhông (đĩa) xe máy, xích xe máy, 
vòng bi xe máy, săm xe máy, lốp xe máy, khung sườn, cốt đạp (trục của cần đạp máy), 
phao báo xăng, còi xe, bu gi dùng cho động cơ đốt trong, xi lanh dùng cho động cơ, pít 
tông (quả nén), bộ ly hợp (bồ nồi), chân gạt chống xe, hộp chắn xích xe máy. 
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(210) 4-2011-26151 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại điện tử Vũ Hải  
(VN) 
D25/36B Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đọc kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); micrô; loa; đầu 

đọc đĩa DVD. 
 
 
 

(210) 4-2011-26152 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 4.5.15; 26.13.25; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH Giang PHương  

(VN) 
27 B5 Nguyễn Phương Danh, phường 
Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc phòng và chữa bệnh cho người; mua bán thực phẩm chức năng 

và dụng cụ y tế thông thường. 
 
 
 

(210) 4-2011-26153 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Điệp   (VN) 

03 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và giải khát.  
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(210) 4-2011-26154 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.3.1; A14.5.2 
(731) Công ty TNHH Mưu Sinh Gi  

(VN) 
Thôn Thân Thượng, xã Yên Trung, 
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ dùng gia đình bằng gỗ và ván ép như: bàn ghế; giường; tủ đựng quần áo; 

bàn trang điểm; đồ mỹ nghệ bằng gỗ. 
 
 
 

(210) 4-2011-26155 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.1; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm và nước giải khát Thụy 
Anh   (VN) 
12/1 đường 4, khu phố 4, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống từ hoa quả và nước ép quả; đồ uống không có cồn; xi rô và chế phẩm 

để làm đồ uống; nước uống tinh khiết, nước có gas. 
 
 
 

(210) 4-2011-26156 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH nông lâm thủy 

sản Trường Thành   (VN) 
168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủy sản; hải sản; thực phẩm chế biến từ thủy sản và hải 

sản;mua bán: máy móc vật tư ngành nông nghiệp và thủy sản; thức ăn gia súc và thức ăn 
thủy hải sản. 
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(210) 4-2011-26157 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 25.1.5; A25.1.10 
(731) Công ty TNHH nông lâm thủy 

sản Trường Thành   (VN) 
168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng thủy sản; hải sản; thực phẩm chế biến từ thủy sản và hải sản, 

mua bán: máy móc vật tư ngành nông nghiệp và thủy sản; thức ăn gia súc và thức ăn thủy 
hải sản. 

 
 

(210) 4-2011-26158 (220) 07.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 
14 đường số 05, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; chất chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

sữa và sản phẩm sữa (trừ kem ăn). 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; 
kẹo; nước xốt (gia vị); đồ uống trên cơ sở sôcôla, cacao, cà phê, trà và hương liệu (trừ 
hương dầu tinh chất). 

 
 

(210) 4-2011-26161 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
dinh dưỡng Thế Giới   (VN) 
73 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà 

hàng thực hiện.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1155 

(210) 4-2011-26163 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lý Kim Phúng  
(VN) 
C13/16 ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến như: thịt heo quay, thịt vịt quay, thịt gà quay; nem thịt 

(thực phẩm); giò lụa (thực phẩm); chả lụa (thực phẩm). 
 

Nhóm 30: Bánh; bánh mì; bánh ngọt; bánh kem; kẹo; mứt. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26165 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7 (540) 

  

(731) Cơ sở Đại Vinh  (VN) 
82/27 Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; chao đèn; măng sông đèn; chụp đèn; giá đỡ đèn; đèn; bóng đèn điện; 

chụp phản quang của đèn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26166 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A2.9.16; 2.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Hoài Thu   (VN) 
Số 03, ngõ 61, ngách 26/1 Trần Duy 
Hưng, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo trợ tài chính: tổ chức quyên góp từ thiện, hoạt động tài chính, dịch vụ gây 

quỹ từ thiện.  
 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo, giáo dục mầm non.  
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(210) 4-2011-26167 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
18/62 ngõ An Sơn, phố Đại La, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước R/O.  

 
 

(210) 4-2011-26169 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.3.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần taxi PHương 
Anh  (VN) 
Thôn Nhang, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-26170 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.11.18; 3.7.1; A3.7.24; 5.7.3; 24.1.1; 
A1.1.10 

(591) Xanh tím than; xanh nước biển, vàng, 
vàng đồng, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ INVICO  (VN) 
Xóm Yên Trung, xã Hưng Thịnh, huyện 
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh, bảo vệ người và tài sản. 

 
 

(210) 4-2011-26171 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thiên Nhiên Win  (VN) 
39/9 đường 30-4, khu phố 12, phường 
Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2011-26172 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh   (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26173 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh    (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26174 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh    (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26175 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh    (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-26177 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Thanh Tâm   (VN) 
Số 45 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh mì; bánh ngọt; bánh mì kẹp nhân và bánh quế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26178 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A5.3.13 
(731) HONG CHANG HOLDINGS LIMITED  

(VG) 
P.O.Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Hộp bằng da hoặc giả da; hòm; va li; túi dụng cụ du lịch bằng da; túi du lịch; 

túi hành lý; túi để quần ăo dùng để đi du lịch, hộp đựng mũ bằng da; ví đựng đồ trang 
điểm (không có dồ bên trong); túi đựng đồ trang điểm, vệ sinh; ba lô, cặp sách học sinh, 
túi xách tay; túi xách dùng buổi tối; ví cầm tay có quai đeo; túi xách dùng ở bãi biển; túi 
dùng đi mua hàng; tui có quai đeo chéo; túi xách đi chợ; túi khoác vai; túi vải kẻ hình 
thoi; túi nhỏ đeo ở hông; ví tiền; cặp da; cặp tài liệu; túi sách học sinh; túi đựng tài liệu 
bằng da hoặc giả da; túi nhỏ bằng da dùng để gói hàng; ví, ví nhỏ cầm tay; ví để chìa 
khóa bằng da; ví đựng danh thiếp (ví), ô; lọng.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng; áo bành tô; áo váy; áo dài mặc buổi tối; áo vét tông, quần 
gin; áo ngoài mặc chui đầu; bộ quần áo may liền; áo khoác ngoài; áo len; quần lót; áo 
mưa; áo sơ mi; áo may ô; váy; áo phông; bộ quần áo com lê; áo len dài tay; quần áo bơi; 
quần; quần áo lót; thắt lưng (quần áo); đai lưng; găng tay (quần áo); mũ trùm đầu; khăn 
quàng vai, khăn quàng cổ; giầy; giầy ống; xăng đan; giầy cao gót; giầy thể thao; tất ngắn; 
tất dài; mũ; mũ lưỡi trai; quần áo trẻ em; đồ đi chân của đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cụ thể 
là giầy, giầy ống, giầy mô ka, giầy dùng đi bộ, giầy dùng để chạy, giầy dùng trong điền 
kinh, xăng đan và dép lê.  
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(210) 4-2011-26180 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 
Trưởng Lợi  (VN) 
1051/41/21 Hậu Giang, phường 11, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô-tô; chuyên chở hàng hóa và vận chuyển hàng hóa; 

chuyên chở bằng xe tải; vận tải; cho thuê xe tải. 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26185 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.17.5 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội   (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng; 

đồ uống không có cồn; nước sô-đa; nước.   
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26186 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội   (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng; 

đồ uống không có cồn; nước sô-đa; nước.  
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(210) 4-2011-26187 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội   (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng; 

đồ uống không có cồn; nước sô-đa; nước.  
 
 
(210) 

 
4-2011-26188 

 
(220) 

 
08.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội   (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng; 

đồ uống không có cồn; nước sô-đa; nước.  
 
 

(210) 4-2011-26189 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương sẫm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH th−ơg mại và 
dịch vụ Thái Việt Thành   (VN) 
P309 - A5 - khu tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-26191 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Nông nghiệp 
HP   (VN) 
Số 9 ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 
chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  

 
 

(210) 4-2011-26192 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

HP  (VN) 
Số 9 ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 
 

(210) 4-2011-26193 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Phú Thái  (VN) 
Số 27C, ngõ An Sơn, đường Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 
 

(210) 4-2011-26195 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sơn SANPEC 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu (vecni). 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường.  
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(210) 4-2011-26196 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sơn SANPEC 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu (vecni). 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26197 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Đông  (VN) 
Khu tập thể XNXD4, Duyên Thái, 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26198 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.5; A25.7.21; A1.1.10; 7.15.22 
(591) Xanh da trời, xanh cửu long nhạt, đỏ, 

nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lan Phố   (VN) 
Khu công nghiệp Lưu Kiếm, xã Lưu 
Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố 
Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói (bằng đất nung); xà (rầm) không bằng kim loại, vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-26200 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hội Hồng  (VN) 
Số 85 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 09: Ampli (bộ khuếch đại âm thanh), đầu DVD, đầu CD, đầu VCD, đầu SVCD, 

loa.  
 
 

(210) 4-2011-26201 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần nhựa Việt 

Phước  (VN) 
Lô K3CN khu công nghiệp Mỹ Phước 2, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp nhựa lấy sáng.  

 
 

(210) 4-2011-26202 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.7; 26.4.9 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
truyền thông số 1  (VN) 
40A Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi 

ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các loại hàng hóa này.  
 
 

(210) 4-2011-26203 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nhất 

Anh   (VN) 
19-C12B Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-26204 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  
(US) 
800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis, 
Missouri 63167, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học sử dụng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, 

cụ thể là chế phẩm hóa học dùng để xử lý hạt giống, chế phẩm hóa học dùng để giữ tươi 
và bảo quản thực phẩm; chất phụ trọ, làm tăng hiệu lực để sử dụng với chất diệt sâu bọ, 
côn trùng, động vật có hại, nấm, chế phẩm điều tiết hay thúc đẩy sự sinh trưởng của thực 
vật; và chế phẩm kích thích làm tăng khả năng đề kháng của thực vật.  

 
Nhóm 05: Chất diệt cỏ, chất diệt nấm, và chất diệt sâu bọ hay côn trùng để sử dụng trong 
nông nghiệp, thương mại và gia đình.  

 
Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp; nông sản tươi.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-26205 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
235 Cao Đạt, phường 1, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-26206 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.1; 24.15.21; 26.3.23; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH nhựa Đức Thành 

Hưng  (VN) 
Số 434 Ngô Gia Tự, phường Kinh Dinh, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa, ống nhựa cứng. 
 
 

(210) 4-2011-26207 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 15.7.1; 26.4.2; 26.1.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất- thương mại Ngọc Thuận 
Phong   (VN) 
356 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa (bộ phận của máy cưa). 

 
 

(210) 4-2011-26208 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kiên Long   (VN) 
Số 44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính trong lĩnh vực 

ngân hàng; phát hành trái phiếu; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch vụ gửi 
két an toàn; quỹ tiết kiệm; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; mua bán bất động sản. 

 
 

(210) 4-2011-26209 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kiên Long   (VN) 
Số 44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính trong lĩnh vực 
ngân hàng; phát hành trái phiếu; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch vụ gởi 
két an toàn; quỹ tiết kiệm; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; mua bán bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-26210 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.19; 4.3.3; 25.5.2; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kiên Long   (VN) 
Số 44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính trong lĩnh vực 

ngân hàng; phát hành trái phiếu; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch vụ gởi 
két an toàn; quỹ tiết kiệm; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; mua bán bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-26211 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.3; 4.3.19; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kiên Long   (VN) 
Số 44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính trong lĩnh vực 

ngân hàng; phát hành trái phiếu; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch vụ gửi 
két an toàn; quỹ tiết kiệm; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; mua bán bất động sản. 

 
 

(210) 4-2011-26213 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 26.4.9 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gia Kiên  (VN)
352 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng điện tử; hàng kim khí điện máy; thiết bị viễn thông, máy điện 

thoại. 
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(210) 4-2011-26214 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Quỳnh Tâm  (VN) 
43 đường số 1, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ thông tin như: máy tính, phần mềm máy tính, 

điện thoại, linh kiện của máy tính, linh kiện điện thoại, thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ 
xuất nhập khẩu điện thoại, máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-26215 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A23.3.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trần Quang Anh  
(VN) 
12/5H ấp Bắc Long, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn: 

trục cửa cuốn (bằng kim loại). 
 
 

(210) 4-2011-26216 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; 26.13.1; 3.7.19 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá non, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du hành Sài 
Gòn  (VN) 
201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-26217 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; 26.13.1; 3.7.19 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá non, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du hành Sài 
Gòn   (VN) 
201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26218 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; 3.7.21; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá non, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du hành Sài 
Gòn   (VN) 
201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26219 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; 26.13.1; 3.7.19 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá non, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du hành Sài 
Gòn   (VN) 
201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26222 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa   (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-26223 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) BYD COMPANY LIMlTED   (CN) 

Yan'an Road, Kuichong Town, 
Longgang District, Shenzhen, People's 
Republic of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

xe cộ chạy bằng điện; ôtô; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị chống 
trộm dùng cho xe cộ; xe máy; xe đạp; goòng đẩy tay 4 bánh; lốp cho bánh xe cộ; ô tô chở 
khách du lịch.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26224 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH MTON Việt 
Nam  (VN) 
Số 59A, phố Lý Thái Tổ, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26225 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty luật TNHH Trà và 

Cộng Sự  (VN) 
Số 7 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; 

dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ giám sát sở 
hữu trí tuệ.  
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(210) 4-2011-26227 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; 25.5.25; 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen, xanh ngọc. 
(731) Công ty TNHH đào tạo thu âm 

M  (VN) 
6/17 Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo dạy nghề. 

 
 

(210) 4-2011-26228 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.3; 26.4.2 
(591) Vàng, đen 
(731) Lê Quý Hưng  (VN) 

Tổ 12, khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm như: gà, thịt gà đã qua chế biến.  

 
 

(210) 4-2011-26229 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.3.2 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH Phúc Hưng 

Thịnh  (VN) 
Tầng 19, tòa nhà Pacific Place, số 83B 
Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc, thời trang, 

dịch vụ giải trí. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu (quán bar), khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng 
(resort). 
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(210) 4-2011-26230 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Âu Châu   (VN) 
82/01B ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26231 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Nhiên Việt   (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo 

chứa thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26232 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược Phẩm 
Dược Liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26233 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26234 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26235 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26236 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26237 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26238 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Quang Thái  (VN) 

Phòng 510A, C16, Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26239 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Đông Đô   (VN) 
Tổ 5, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26240 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26241 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26244 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Anh   (VN) 
577 Trường Chinh, Quán Trữ, quận Kiến 
An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
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(210) 4-2011-26245 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Anh  (VN) 
577 Trường Chinh, Quán Trữ, quận Kiến 
An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
 
 
 

(210) 4-2011-26246 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(731) LINACO TRADING SDN. BHD. 

(254198-K)   (MY) 
No. 12, Lintang Sungai Keramat 2B, 
Taman Klang Utama, 42100 Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; phân bón; chất bảo quản hạt giống, mầm hạt, phân ủ, than 

bùn (phân bón).  
 
 
 
(210) 

 
4-2011-26247 

 
(220) 

 
08.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 26.1.1 
(731) LINACO TRADING SDN. BHD. 

(254198-K)   (MY) 
No. 12, Lintang Sungai Keramat 2B, 
Taman Klang Utama, 42100 Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
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(210) 4-2011-26248 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(731) LINACO TRADING SDN. BHD. 

(254198-K)    (MY) 
No. 12, Lintang Sungai Keramat 2B, 
Taman Klang Utama, 42100 Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vườn ươm cây, dịch vụ làm vườn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26249 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(731) LINACO TRADING SDN. BHD. 

(254198-K)    (MY) 
No. 12, Lintang Sungai Keramat 2B, 
Taman Klang Utama, 42100 Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 31: Bột cá cho thức ăn động vật; quả tươi; rau cỏ tươi; chất bổ sung thức ăn vật 

nuôi không dùng cho mục đích y tế; prôtein cho thức ăn động vật; cây giống, rau tươi.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26250 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A10.5.5; A10.5.6; A14.7.19; 14.7.18 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Lê Văn Hoàng  (VN) 
ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo mủ cao su.  
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(210) 4-2011-26251 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.11.1; A25.3.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, đen, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học và kỹ 
thuật Vĩnh An  (VN) 
51 đường 48, KDC Nam Long, phường 
Phước Long B, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy chuyên dụng (máy lên men hỗ trợ quy trình lên men).  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu môi trường, nghiên cứu khoa học tự nhiên, nghiên cứu sinh học, 
nghiên cứu nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-26252 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.1; A26.11.12 
(731) HOUSE FOODS CORPORATION   (JP) 

1-5-7, Mikuriya Sakae-machi, Higashi-
Osaka, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống), chất chiết xuất từ thịt, rau quả được bảo quản, phơi khô và nấu chín thạch (dùng 
cho thực phẩm), mứt ướt, mứt hoa quả (mứt ướt); trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa; dầu 
ăn và mỡ ăn, nước canh thịt (nước dùng), khoai tây rán; thạch hoa quả; rau trồng trong 
vườn đã được bảo quản, nước rau ép dùng trong nấu nướng, đồ uống từ sữa, chế phẩm để 
làm đồ uống từ sữa; xúp, chế phẩm để nấu xúp; đậu phụ; đậu phụ trộn, món thịt hầm rau, 
chế phẩm để làm món thịt hầm rau; nước cốt thịt hầm rau; chế phẩm để làm món thịt băm 
trộn cơm; thịt băm trộn cơm đã chế biến; chế phẩm để làm món cá hoặc trai hầm với 
hành; món cá hoặc trai hầm với hành; chế phẩm để làm món thịt băm viên, thực phẩm đã 
được chế biến cụ thể là: thịt trộn vụn bánh mì, hải sản trộn vụn bánh mì, rau trộn vụn 
bánh mì, pho mát trộn vụn bánh mì, đậu phụ trộn vụn bánh mì, thực phẩm làm từ thịt 
được đóng hộp; thực phẩm làm từ rau được đóng hộp; thực phẩm làm từ cá được đóng 
hộp, thực phẩm làm từ hải sản được đóng hộp; thực phẩm làm từ trứng được đóng hộp, 
thạch làm từ rễ cây lưỡi quỉ, xúp cá, đậu phụ tứ xuyên; chế phẩm làm món trứng ốp lết, 
thức ăn dinh dưỡng  làm tư rau dạng lỏng, dạng bột, dạng bột nhão, dạng viên nang mềm 
và dạng viên nén (không dùng trong ngành y). 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao; đường (ăn); gạo; bột sắn; bột cọ, chất thay thế cà phê 
(có nguồn gốc thực vật), bột mỳ và chế phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì, chế phẩm để 
làm bánh mì, bánh nướng, bánh kẹo; kem lạnh (kem ăn), mật ong; nước mật đường; men 
(thực phẩm), bột nở (thực phẩm); muối ăn; tương hạt cải (gia vị); dấm và nước xốt (làm 
gia vị); gia vị; đá ăn; nước xốt có màu trắng làm gia vị; nước xốt kiểu Pháp làm gia vị (xốt 
demiglace); xốt (gia vị) dùng cho món mì ống; nước xốt (gia vị) dùng cho món đậu phụ tứ 
xuyên; tương mù tạc (gia vị), hạt tiêu (gia vị), đồ gia vị (nước chấm) gia vị theo mùa gia 
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vị (nước xốt); gia vị dùng cho cơm, mì sợi; mì ăn liền; kẹo; mì ống cơm ăn liền bỏng ngô, 
bánh quy; thức ăn nhẹ và bánh giòn làm từ ngô; bột khoai tây làm thức ăn, mứt kẹo dạng 
viên; bánh quy; đường phèn; bánh gạo; nước xốt (gia vị để nhồi); bột cà-ri dạng bột nhão 
(gia vị); nước xốt càri chế biến sẵn làm gia vị; nước cốt cà-ri (gia vị); bột cà-ri (gia vị), 
bột mỳ dùng cho thực phẩm, chế phẩm để làm bánh kẹo, chế phẩm để làm bánh pút đinh; 
chế phẩm đê làm mứt kẹo; mứt kẹo, bánh pút đinh; kem hoa quả Bavarian (một vùng 
thuộc Đức); chế phẩm để làm kem hoa quả Bavarian; mứt kẹo hoa quả, ngũ cốc xấy khô 
chiên giòn, chế phẩm từ ngũ cốc, đồ uống chế trên cơ sở ca cao; đồ uống chế trên cơ sở 
chè, sữa ong chúa (không dùng cho mục đích y tế); thức ăn dinh dưỡng  làm từ ngũ cốc 
dạng lỏng, dạng bột, dạng bột nhão, dạng viên nang mềm va dạng viên nén (không dùng 
trong ngành y).  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (làm đồ uống), nước ga (làm đồ uống) va đồ uống không có cồn; 
đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (làm đồ uống); xi-rô (làm đồ uống) và các chế phẩm 
để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2011-26253 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Ban Mai Xanh  (VN) 
Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn quàng cổ (thuộc về trang phục 

quần áo); cà vạt (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần áo). 
 
 

(210) 4-2011-26254 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Ban Mai Xanh    (VN) 
Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn quàng cổ (thuộc về trang phục 

quần áo); cà vạt (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần áo). 
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(210) 4-2011-26255 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Ban Mai Xanh    (VN) 
Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn quàng cổ (thuộc về trang phục 

quần áo); cà vạt (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần áo). 
 
 

(210) 4-2011-26256 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Hồng, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Ban Mai Xanh    (VN) 
Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn quàng cổ (thuộc về trang phục 

quần áo); cà vạt (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần áo). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo thời trang, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, khăn quàng cổ 
(thuộc về trang phục quần áo), cà vạt (thuộc về trang phục quần áo), găng tay (thuộc về 
trang phục quần áo); dịch vụ xuất nhập khẩu quần áo thời trang, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, 
khăn quàng cổ (thuộc về trang phục quần áo), cà vạt (thuộc về trang phục quần áo), găng 
tay (thuộc về trang phục quần áo); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2011-26257 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ du học Mỹ Thiên Hoa  
(VN) 
44 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học, dịch thuật, đào tạo ngoại ngữ.  
 
 

(210) 4-2011-26258 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Phú Lộc  
(VN) 
288 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện lạnh, đồ điện và hàng gia dụng, bếp ga, hàng kim khí điện 

máy;  hàng điện tử, máy nông-ngư cơ, máy phát điện.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì và sửa hàng điện lạnh, điện gia dụng, đồ gia dụng.  
 
 

(210) 4-2011-26259 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; 26.4.4; A25.7.21; 26.1.1; 
24.17.25 

(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Lâm Xuân Hơn  (VN) 
Phường Hải Yên, thị xã Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu thủy hải sản; đại lý phân phối thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-26261 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A26.11.12; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, da cam, vàng, xanh nõn 

chuối, xanh da trời, xanh lam, đỏ, trắng, 
đen 

(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Số nhà 20 tổ 7, tập thể Đại học Sư phạm 
Ngoại ngữ, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em; tổ chức 

các sự kiện về văn hóa, giáo dục, vui chơi, giải trí; tổ chức: hội nghị, hội thảo; cung cấp 
dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ tạo hình bóng bay nghệ thuật, vẽ mặt nghệ 
thuật (dịch vụ vui chơi giải trí); cho thuê nhà hơi (nhà phao) phục vụ hoạt động vui chơi 
giải trí.  
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Nhóm 45: Cho thuê trang phục biểu diễn; tổ chức: sinh nhật, đám cưới. 
 
 

(210) 4-2011-26262 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

R.E.P   (VN) 
10 đường 8, phường Long Trường, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho thủy sản; chất phụ gia cho thức ăn 

gia súc, gia cầm và thủy sản (không dùng cho ngành y).  
 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho gia súc và gia cầm, thức ăn cho thủy sản, chất phụ gia 
cho thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và 
hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi trường.  

 
 

(210) 4-2011-26263 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại 
Trường Thọ  (VN) 
9 Nguyễn Chí Thanh, ấp An Thành, xã 
An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao, bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, ca cao, bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2011-26264 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng và nhà thông minh Phú 
Khang Gia  (VN) 
107 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; phào hoa văn; len chân tường bằng nhựa; len 
chân tường bằng gỗ; xi măng; gạch.  

 
 
 

(210) 4-2011-26265 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.3.11; 26.3.1; 26.1.6 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phan Hoàng Phụng Tiên  (VN) 
9C Hùng Vương, phường 10, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2011-26266 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Phúc Lộc  (VN) 
174/1G1 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình; dịch vụ cho thuê thiết 

bị xây dựng. 
 
 
 

(210) 4-2011-26267 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Toàn Phát  (VN) 
84 Hậu Giang, phường 06, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đường ăn. 
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(210) 4-2011-26268 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH phát triển giáo 

dục IBEST Việt Nam  (VN) 
25D Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ. 

 
 
 

(210) 4-2011-26270 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Viện phát triển Quốc tế học  
(VN) 
P415 - B4 Làng Quốc Tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng.  

 
 
 

(210) 4-2011-26271 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ 2T  (VN) 
Số 341, đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, lạp sườn, thịt hun khói, măng khô, măng tươi đóng túi, măng tươi 

ngâm giấm ớt. 
 

Nhóm 30: Miến đao, bánh, kẹo, gạo. 
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(210) 4-2011-26272 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Hiệp Phú  (VN)

Lô G.02B, đường số 1, khu công nghiệp 
Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là tấm xi măng hỗn hợp gồm sợi xen-lu-

lô và calsium silicate (tấm calsium silicate). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26273 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.24; 25.1.25 
(591) Trắng, nâu 
(731) BP & BAKERS PTY LTD.  (AU) 

3/135-141 Todman Ave, Kensington, 
NSW 2033 Australia 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, phân phối và mua bán mỹ phẩm, nước hoa, đồ nữ trang, thực 

phẩm chức năng, dược phẩm, sữa và các thực phẩm chứa sữa, bánh, kẹo, kẹo sôcôla, bột 
mì, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến từ cá, gia cầm, gia súc, rau, quả, trái cây 
tươi, đồ dùng gia đình như bàn, ghế, tủ, võng, hàng nông sản như hạt chia, lúa mạch, ngô 
(bắp), sắn (mì), kê, gạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26274 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
VELLPHARM Việt Nam  (VN) 
Số 8, đường TS3, khu công nghiệp Tiên 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-26275 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.1.1 
(731) OPTICALBANK CO., LTD.  (KR) 

832, Chimsan-dong, Buk-gu, Daegu, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm; thấu kính cho kính râm, kính bảo hộ cho thể thao; gọng kính đeo 

mắt làm bằng kim loại và vật liệu tổng hợp; kính đeo mắt; kính đeo mắt (quang học), hộp 
(bao) đựng kính đeo mắt và hộp (bao) đựng kính râm. 

 
 

(210) 4-2011-26276 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MASTER TOBACCO COMPANY LTD  

(VG) 
Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu và thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2011-26277 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MASTER TOBACCO COMPANY LTD  

(VG) 
Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu và thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2011-26278 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MASTER TOBACCO COMPANY LTD  

(VG) 
Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu và thuốc lá.  
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(210) 4-2011-26280 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15; A19.11.7; A19.11.11 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ phân 

phối và bán lẻ Quốc Tế   (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26281 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(300) 85/365,811 07.07.2011 US 

  
(731) RAZOR USA LLC   (US) 

16200-A Carmenita Road Cerritos, 
California 90703, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy tính bảng; và các phụ kiện liên quan, cụ thể là trạm/đế/điểm 

kết nối/mở rộng máy tính và thiết bị máy tính, để, giá để máy tính; cơ cấu mang đỡ, treo 
móc, gài, giá đứng và giá đỡ dùng để mang đỡ và sạc điện cho máy tính; túi chuyên dụng 
đựng máy tính; miếng dán, màng bọc chuyên dụng bảo vệ dùng cho máy tính; miếng dán, 
màng bọc chuyên dụng dùng để bảo vệ hoặc trang trí máy tính; miếng dán, màng chuyên 
dụng bảo vệ màn hình, cụ thể là, màng bằng nhựa hay miếng dán dùng để bọc và bảo vệ 
máy tính; thiết bị nhập liệu và điều hướng, cụ thể là, bàn phím, chuột, bi điều khiển và bút 
để dùng cho máy vi tính, bộ nhớ của máy vi tính, cụ thể là ổ đĩa cứng, bộ nhớ xách tay, 
rời và di động để dùng cho máy vi tính thiết bị nối mạng, cụ thể là mô đem, cầu dẫn và 
cổng vào để dùng cho máy vi tính; pin; bộ tiếp hợp điện; dây cáp dùng cho máy vi tính; 
bộ nối dây cáp; thiết bị điều khiển từ xa; bộ tai nghe; bộ loa; hệ thống âm thanh dùng cho 
máy vi tính; micrô và webcam (camera-máy quay được đưa lên web) dùng cho máy vi 
tính và phần mềm máy vi tính; điện thoại, điện thoại không dây và có dây để dùng cho 
dịch vụ điện thoại hữu tuyến (dịch vụ PTT (bưu chính, điện báo và viễn thông), dịch vụ 
điện thoại truyền thông (POTS) hoặc dịch vụ mạng điện thoại công cộng kiểu chuyền 
mạch (PSTN), điện thoại di động; điện thoại thông minh; và các phụ kiện kèm theo, cụ 
thể là, bộ sạc pin và bộ tiếp hợp nắn điện; phụ kiện dùng cho điện thoại không dây, cụ thể 
là, bộ tai nghe, loa, túi đựng, bao đựng, móc kẹp vào dây lưng cho điện thoại và các thiết 
bị điện thoại di động; máy thu phát vô tuyến điện; sổ tay điện tử phần mềm và chương 
trình máy vi tính dùng cho việc truyền, tái tạo hoặc tiếp nhận âm thanh, hình ảnh, video 
hoặc dữ liệu qua hệ thống hoặc mạng lưới viễn thông hoặc giữa thiết bị đầu cuối máy tính 
và dùng để tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng và truy cập mạng máy 
tính và mạng điện thoại; phần mềm máy tính dùng để hướng dẫn học và thực hiện theo 
sách hướng dẫn các sản phẩm điện tử đối với điện thoại di động và máy tính để hưởng dẫn 
sử dụng và hỗ trợ sản phẩm dành cho các khách hàng sử dụng điện thoại di động; phần 
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mềm trò chơi máy tính dành cho các thiết bị cầm tay di động; phần mềm máy tính và các 
chương trình máy tính để sử dụng với điện thoại di động nhằm hỗ trợ người dùng trong 
việc tải nhạc, phim, phim hoạt hình, sách điện tử; phần mềm máy tính dùng để phân phát 
thông tin và nội dung đa phương tiện tương tác chứa văn bản, hình ảnh, video và âm thanh 
giữa thiết bị truyền thông không dây và thiết bị đầu cuối máy tính qua mạng không dây; 
phần mềm máy tính và chương trình máy tính dùng để quản lý và vận hành các thiết bị 
viễn thông không dây; phần mềm máy tính dùng để truy cập, tìm kiếm, chỉ số hóa, lập 
danh mục và truy lại thông tin và dữ liệu từ mạng máy tính toàn cầu và mạng truyền 
thông toàn cầu và dùng để duyệt và lướt thông tin trên các trang web ở các mạng nói trên; 
phần mềm máy tính dùng để gửi và nhận các tin nhắn dạng ngắn, và thư điện tử và để lọc 
thông tin không ở dạng văn bản từ dữ liệu được truyền giữa các thiết bị đầu cuối máy tính 
và các thiết bị truyền thông không dây; thiết bị hoặc tương tự để thu hoặc thu phát vô 
tuyến điện (radio) dữ liệu, tiếng, hình ảnh và thông tin liên lạc bằng video, phần mềm trò 
chơi điện tử dùng cho các thiết bị cầm tay; các loại máy quay phim, chụp ảnh, cụ thể Ià 
máy ảnh, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, máy quay video; máy tính; thiết bị định vị 
toàn cầu; pin; bộ nạp pin; bộ biến đổi điện.  

 
 

(210) 4-2011-26282 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.17.5; A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ANPHABE  
(VN) 
Tầng 1, tòa nhà 309-311 Hoàng Diệu, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung ứng nguồn lao động trong nước. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; cổng 
thông tin: thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2011-26283 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.1.4; 25.5.3 
(591) Đỏ đô, vàng kem, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DT HOMELAND  
(VN) 
597 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý tòa nhà bất động sản; hãng bất động sản; quản 

lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn. 
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(210) 4-2011-26284 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

du lịch Bạn Đồng Hành   (VN) 
Số 06 phố Mường Hoa, thị trấn Sapa, 
huyện Sapa, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 39: Đại lý vé máy bay, lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, đại lý du lịch, cho thuê xe 

du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống dịch vụ quán cà phê, nhà nghỉ du lịch, đặt chỗ khách sạn, 
dịch vụ khách sạn, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời).  

 
 
 

(210) 4-2011-26285 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Bảo Ngân  (VN) 
Số 626/11 đường Sư Vạn Hạnh, phường 
10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép; miếng điệm gót cho giày. 

 
 
 

(210) 4-2011-26286 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây 
(731) SHANGHAI EBASEE ELECTRIC CO. 

LTD   (CN) 
2F-B, Building 26th, No.1000, Jinhai 
Road, Shanghai, 201206, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ phân phối (điện); dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; dây cầu chì; 

đồng hồ đo điện; vôn kế; ampe kế; bộ ngắt mạch điện; thiết bị chỉ báo điện; rơle điện; cầu 
dao điện; chuông cửa điện.  
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(210) 4-2011-26287 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 

437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-26288 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) BOSCOGEN, INC.   (US) 

11 Morgan, Irvine, California 92618 
USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-26289 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) BOSCOGEN, INC.    (US) 
11 Morgan, Irvine, California 92618 
USA    

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-26290 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thu Anh   (VN) 
Số 280, phố Tôn Đức Thắng, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vách trang trí, ốp gỗ tường, trần, ván sàn, cửa, cầu thang (tất cả đều làm bằng 

gỗ). 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất bao gồm: giường, giá, kệ, bàn, ghế, tủ. 
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(210) 4-2011-26291 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.13.1; A25.3.3; 1.15.23; 25.1.25; 
25.1.6; 25.1.9; A25.1.10 

(591) Nâu, đen, vàng cam, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược Việt 
Nam   (VN) 
P.1414 - CT5 - ĐN3, khu đô thị Mỹ 
Đình 2, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-26292 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.3; 26.1.6; 1.15.21; 26.1.1; 10.5.25 
(591) Xanh đậm, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TAISUN Việt Nam  (VN) 
Lô A 1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Tã giấy em bé, tã giấy người lớn, khăn giấy ướt.  

 
 

(210) 4-2011-26295 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải  (VN) 
Tổ 4, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc (thuốc duỗi, uốn, nhuộm tóc), mỹ phẩm chăm sóc da; 

chế phẩm trang điểm (không chứa dược chất), chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình 
sản xuất).  

 
 

(210) 4-2011-26296 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải   (VN) 
Tổ 4, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-26297 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Vàng, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Đỗ Sơn Hải   (VN) 
Tổ 4, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26301 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Du 
lịch Việt Nam  (VN) 
Số 39, ngõ 362, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải (vận chuyển khách trong nước và quốc tế, vận chuyển hàng hóa); đại lý 

vé máy bay, ô tô, tàu hòa, tàu biển trong nước và quốc tế; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; 
tổ chức các chuyến du lịch trong nước và quốc tế, thu xếp các chuyến du lịch do hãng du 
lịch thực hiện.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời cho khách du lịch; cung cấp đồ ăn (do nhà hàng 
thực hiện) trong khách sạn, dịch vụ khách sạn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26302 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen 
(731) Công ty LANGUAGE LINK Việt 

Nam   (VN) 
62 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo.  
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(210) 4-2011-26303 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng, xanh lá nhạt, xanh lá đậm 

(540) 

 

(731) 1. Lê Thanh Anh Vũ  (VN) 
739/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
2. Nguyễn Thị Quỳnh Thơ   (VN) 
739/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân ủ, chế phẩm phân bón, phân bón có chứa nitơ, chất nền dùng 

để trồng cây không dùng đất (nông nghiệp), chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây.  
 
 

(210) 4-2011-26304 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) 1. Lê Thanh Anh Vũ   (VN) 
739/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
2. Nguyễn Thị Quỳnh Thơ    (VN)
739/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân ủ, chế phẩm phân bón, phân bón có chứa nitơ, chất nền dùng 

để trồng cây không dùng đất (nông nghiệp), chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây.  
 
 
(210) 

 
4-2011-26305 

 
(220) 

 
09.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 25.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần nông 
nghiệp Đại Dương Xanh   (VN) 
74/5A đường 36, khu phố 8, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 
2. Lê Thanh Anh Vũ   (VN) 
739/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân ủ, chế phẩm phân bón, phân bón có chứa nitơ, chất nền dùng 
để trồng cây không dùng đất (nông nghiệp), chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây.  

 
 

(210) 4-2011-26306 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần nông 
nghiệp Đại Dương Xanh    (VN) 
74/5A đường 36, khu phố 8, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  
2. Lê Thanh Anh Vũ    (VN) 
739/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân ủ, chế phẩm phân bón, phân bón có chứa nitơ, chất nền dùng 

để trồng cây không dùng đất (nông nghiệp), chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây.  
 
 

(210) 4-2011-26307 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUNTORY FLOWERS LIMITED   (JP) 

4-17-5, Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống hoa; củ hoa, hạt giống thực vật; cây sống; cây cỏ; thực vật sống; cỏ 

tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí; cây khô dùng để trang trí, cây giống; cây non; hoa 
tươi; vòng hoa tươi.  

 
 

(210) 4-2011-26308 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUNTORY FLOWERS LIMITED   (JP) 

4-17-5, Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống hoa; củ hoa; hạt giống thực vật; cây sống; cây cỏ; thực vật sống; cỏ 

tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí; cây khô dùng để trang trí; cây giống; cây non; hoa 
tươi; vòng hoa tươi.  
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(210) 4-2011-26309 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh cửu long, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại dịch vụ kỹ 
thuật cơ điện Công Luận   (VN)
322/45 Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-26310 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Hoàn Thiện  

(VN) 
Số 24/580 La Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn nhôm; cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại; vật liệu xây dựng 

bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-26314 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Ngọc Anh  (VN) 
3A/54 Khương Trung, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm karaoke. 

 
 

(210) 4-2011-26315 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lạc Hồng Việt 
Nam  (VN) 
Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Đệm, gối. 
 

Nhóm 21: Chăn, ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán chăn, ga, gối, đệm. 
 
 
 

(210) 4-2011-26316 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; A5.11.13 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SHAPE BK.VN  
(VN) 
Số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 
 

(210) 4-2011-26317 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Vàng nghệ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nhất Vỹ  (VN) 
165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (sơn các loại thuộc nhóm này). 

 
 
 

(210) 4-2011-26318 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nhất Vỹ   (VN) 
165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (sơn các loại thuộc nhóm này). 
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(210) 4-2011-26319 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trúc 
Sơn Việt Nam  (VN) 
11/57A Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách bằng da.  

 
 

(210) 4-2011-26320 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A11.3.9; A11.3.7 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dương  (VN) 
Xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát.  

 
 

(210) 4-2011-26321 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Hoàng Văn Đức  (VN) 
Số 18 thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, 
thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26322 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.3.7; 26.4.1 
(591) Vàng, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Dũng  (VN) 
140 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn.  
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(210) 4-2011-26323 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.11.3; 26.4.4 
(591) Xanh tím than, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
kinh doanh nhà Long á   (VN) 
Thôn 1, Bình Dương, huyện Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-26324 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng, nâu, ghi xám, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Sang 
Tài Phát  (VN) 
28/8/4 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-26325 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cửa nhựa 
cao cấp ASEAN  (VN) 
319 Lý Thường Kiệt, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa các loại. 

 
 

(210) 4-2011-26327 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn phòng 
phẩm Long Dinh  (VN) 
477/45 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 16: Các loại sản phẩm văn phòng phẩm làm từ nhựa plastic cụ thể là: bìa kẹp hồ sơ; 
bìa hồ sơ; bìa giấy bọc (văn phòng phẩm), túi đựng đồ viết lách (văn phòng phẩm).  

 
Nhóm 35: Bán buôn các loại sản phẩm văn phòng phẩm làm từ nhựa plastic cụ thể là: bìa 
kẹp hồ sơ; bìa hồ sơ; bìa, giấy bọc (văn phòng phẩm); túi đựng đồ viết lách (văn phòng 
phẩm).  

 
 

(210) 4-2011-26328 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.9; 26.11.3 
(591) Đỏ nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH quốc tế 
Châu á Thái Bình Dương  (VN) 
Tầng 6, 559 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn và đại diện bản 

quyền tác giả; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ đại diện 
theo uỷ quyền để bảo vệ quyền lợi khách hàng (dịch vụ tranh tụng); dịch vụ trọng tài.  

 
 

(210) 4-2011-26329 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A2.5.23; 2.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng, đen, 

xám, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vạn Phát Hưng  
(VN) 
125 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón), (trang phục thuộc nhóm này).  

 
 

(210) 4-2011-26330 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Đen, trắng, nâu, xanh lá cây, xanh tím, 

đỏ, xám hồng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân bánh 

kẹo á Châu  (VN) 
1175A đường 3/2, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mặn, bánh trung thu, bánh mì, mứt kẹo, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-26332 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.2; A26.3.5; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AZCOM  (VN) 
Số 135 Lê Thanh Nghị, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi; rau sạch; hoa tươi; hạt (hạt giống); cây giống; thức ăn cho vật 

nuôi; động vật sống; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước giải khát không cồn (đồ uống); nước sinh tố; 
nước hoa quả; xi rô dùng cho đồ uống; bia. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán căn hộ; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất 
động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ cho vay (tài 
chính). 

 
 

(210) 4-2011-26333 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm MOUSSE Liên ¸ 
(Lien A ., Ltd)   (VN) 
55/1A Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm).  

 
 

(210) 4-2011-26335 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 3.7.17 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  
(VN) 
Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1200 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy xay/máy nghiền (chạy điện) dùng 
cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy 
dùng cho nhà bếp (chạy điện). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nhà bếp làm bằng inox như dao, thìa, dĩa, muôi, kéo.  
 

Nhóm 11: Thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng; bếp gas; nồi cơm 
điện; chảo điện; ấm điện; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng thuộc nhóm này); lò vi sóng (dùng 
cho mục đích nấu nướng); lò nướng (chạy điện); dụng cụ nấu nướng (chạy điện); quạt 
điện; thiết bị điều hoà không khí; máy điều hoà nhiệt độ; thiết bị và trang bị thông gió 
(điều hoà không khí); máy và thiết bị làm sạch không khí; tủ lạnh; thiết bị và trang bị 
chiếu sáng; bồn tắm; thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm; bình tắm nóng lạnh dùng điện, 
ga; thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi kèm; bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh); vòi tắm hoa 
sen; chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh); chậu rửa gắn cố định; thiết bị và máy để làm 
sạch nước; thiết bị khử mùi không khí; máy sấy tóc (dùng điện); máy sấy bát (dùng điện); 
máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện); thiết bị khử mùi không khí ; máy cấp nước 
uống nóng lạnh (dùng điện); máy lọc nước (dùng điện); máy lọc không khí (dùng điện).  

 

Nhóm 21: Máy trộn, khuấy (không dùng điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy xay gia 
dụng không cần điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 
(không sử dụng điện); chảo rán (không dùng điện); bộ đồ ăn (không bao gồm dao, thìa, 
dĩa); dụng cụ giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh); đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp và gia 
dụng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 
(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 
gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 
đích nấu nướng, bếp gas, nồi cơm điện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò 
nướng, dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy điều 
hoà nhiệt độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch 
không khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, 
thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi 
kèm, bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ 
sinh), chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy 
trộn, khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu 
nướng (không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, 
dĩa), thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, 
máy rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy xấy khô quần áo (dùng điện), 
máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng inox.  

 
 

(210) 4-2011-26336 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(731) UNIQUE SHIELD SDN BHD   (MY) 

No. 26, Lorong Batu Nilam 3D, Bandar 
Bukit Tinggi, 41200 Klang, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; lá thuốc lá; thuốc lá sợi dùng để hút bằng tẩu; thuốc lá đã qua 
chế biến; thuốc lá dạng thô (chưa qua chế biến); bao đựng thuốc lá điếu; ống để cuốn giấy 
thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc lá bằng giấy; hộp đựng thuốc lá điếu, không 
làm bằng kim loại quý; đót (ống kim loại dạng thon và nhỏ) dùng để hút thuốc lá điếu, 
không làm bằng kim loại quý; hộp đồ đựng các sản phẩm thuốc lá, không làm bằng kim 
loại quý; hộp đựng thuốc lá dạng sợi, không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá (đót 
thuốc lá), không làm bằng kim loại quý; gạt tàn cho người hút thuốc; diêm; bật lửa (dùng 
cho người hút thuốc); tẩu hút thuốc lá.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26337 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.1; A20.1.3 
(591) Đen, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Anh   (VN) 
577 Trường Chinh, Quán Trữ, Kiến An, 
Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26339 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.1; A20.1.3 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Nam Hồng  (VN) 
70 Đào Duy Từ, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 37: Thi công các công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình xây dựng.  
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26340 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Âu Việt   (VN) 
Phòng 207, số 56 ngõ 376 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm gồm: bút, sổ, túi xách, cặp tài liệu, hộp đựng tài liệu (văn 

phòng phẩm). 
 
 
 

(210) 4-2011-26341 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Âu Việt   (VN) 
Phòng 207, số 56 ngõ 376 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm gồm: bút, sổ, túi xách, cặp tài liệu, hộp đựng tài liệu (văn 

phòng phẩm).  
 
 
 

(210) 4-2011-26342 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 25.1.25; A26.11.12; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Nghệ Thuật  
(VN) 
216 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26343 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.19; 26.3.2; A26.3.6; A5.5.22 
(591) Vàng, xanh lá, trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26344 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26345 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26346 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phú Hưng     (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26347 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26348 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26349 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Đức   (VN) 
9 đường số 3 cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26350 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Đức  (VN) 
9 đường số 3 cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26351 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Đức   (VN) 
9 đường số 3 cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26352 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Đức   (VN) 
9 đường số 3 cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26353 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) LIBERTY GROUP TRADING LTD  

(MM) 
No 15th floor, 87th street, Mingalar 
Taung Nyant T/S. Yangon. Myanmar 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26354 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ mận, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Phú Nam 
H−ng-Hµ Néi   (VN) 
Số 62 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26355 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Trí   (VN) 
534 Nguyễn Tri PHương, phường 7,huyện 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch mua bán các loại sản phẩm; 

hàng hóa như: dầu ăn, mì ăn liền, bột giặt, sữa, đường, đậu, cà phê, dầu gội, nước mắm, 
nước tương, nước rửa chén. 

 
 

(210) 4-2011-26358 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KANSAI PAINT CO., LTD.  (JP) 

33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, véc ni; sơn, chất màu; chất để pha loãng sơn.  

 
 

(210) 4-2011-26359 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KANSAI PAINT CO., LTD.   (JP) 

33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, véc ni; sơn, chất màu; chất để pha loãng sơn.  

 
 

(210) 4-2011-26360 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KANSAI PAINT CO., LTD.   (JP) 

33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, 
Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; véc ni; sơn; chất màu; chất để pha loãng sơn.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26361 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KANSAI PAINT CO., LTD.   (JP) 

33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; véc ni; sơn; chất màu; chất để pha loãng sơn.  

 
 

(210) 4-2011-26362 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KANSAI PAINT CO., LTD.   (JP) 

33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; véc ni; sơn; chất màu; chất để pha loãng sơn.  

 
 

(210) 4-2011-26363 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KANSAI PAINT CO., LTD.   (JP) 

33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; véc ni; sơn; chất màu; chất để pha loãng sơn.  

 
 
(210) 

 
4-2011-26367 

 
(220) 

 
09.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 25.1.9; 26.1.1; 26.4.2; 25.1.25 
(591) Nâu, vàng, trắng, xanh nước biển, đen, 

đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Thanh Hải  (VN)

A6/30A ấp 1, Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-26368 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1; 26.4.2 
(591) Đen, vàng 
(731) Đào Trưởng Nguyên  (VN) 

106 lô J, chung cư Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện, động cơ điện (không dùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ); máy hàn điện; máy xay bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy phát điện, động cơ điện, máy hàn, máy xay bột, máy biến tần, 
máy phun thuốc trừ sâu, đèn điện quang và bộ đèn điện chiếu sáng, đèn LED (đèn điện 
tử), vòng bi (bạc đạn), vòi, van các loại, phụ tùng máy bơm nước, máy bơm nước.  

 
 

(210) 4-2011-26369 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Kiên An Phú  (VN) 
Tổ 2, ấp Tân Quới, xã Tân Hiệp A, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thóc, ngô, gạo, các loại hạt ngũ cốc, phân bón.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xay xát và đánh bóng gạo.  
 
 

(210) 4-2011-26371 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 26.13.25; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Hồ Gươm  
(VN) 
Số 201 phố Trương Định, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà ở. 
 
 

(210) 4-2011-26372 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.4.3; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Hồ Gươm  
(VN) 
Số 201 phố Trương Định, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-26374 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A2.5.22; 2.7.2; 26.1.1; 8.3.8 
(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, đỏ, xanh 

lá cây, vàng, trắng, kem, da cam 
(731) B.S.A.  (FR) 

33 Avenue du Maine- Tour Maine 
Montparnasse, 75015 Paris, France 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sồng) và thú săn (không còn 

sống); chất chiết xuất của thịt, rau và quả được bảo quản, ướp lạnh, phơi khô và nấu chín; 
nước quả nấu đông, mứt ướt và mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm sữa; pho mát, kem (sản 
phẩm sữa), bơ, sữa chua, sản phẩm sữa và pho mát đặc trưng, sữa đậu nành (thay thế sữa), 
sản phẩm sữa nhân tạo bao gồm cả sữa đậu nành, dầu và mỡ có thể ăn được, món ăn chế 
biến sẵn được làm từ các sản phẩm trên. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, cà phê nhân tạo; bột và sản phẩm làm từ bột 
ngũ cốc, bột đậu nành, bánh mỳ, bánh nướng và bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn được; mật 
ong, nước mật đường; men (không dùng cho mục đích y tế), bột nở; bột sắn hột, bột cọ 
sagu, kem lạnh, muối, mù tạc; dấm, xốt (gia vị); gia vị; bánh xăng đuých, bánh pizza, 
bánh kếp, bánh ngọt, bánh qui; bánh mỳ nướng, kẹo, sô cô la, đồ uống được làm từ ca 
cao, cà phê, sô cô la hoặc trà; món ăn chế biến sẵn được làm từ các sản phẩm trên. 

 
 

(210) 4-2011-26377 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) TRS QUALITY, INC.    (US) 
2751 Centerville Road, Suite 335, 
Wilmington, Delaware 19808, USA  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 09: Đèn chớp (nhiếp ảnh); pin điện và bộ sạc pin; bộ mở rộng điện kéo dài; bộ 
khuếch đại công suất; bộ nối điện và thiết bị tiếp hợp với nguồn điện dùng cho thiết bị 
điện tử cầm tay; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp, và bộ ngắt mạch điện. 

 
Nhóm 11: Đèn pha chiếu điểm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26378 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) TRS QUALITY, INC.   (US) 

2751 Centerville Road, Suite 335, 
Wimington, Delaware 19808, USA  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp âm thanh và hình ảnh; cáp HDMI (cáp kết nối kỹ thuật số có khả năng 

truyền tải video và âm thanh chất lượng cao); tai nghe, máy thu phát âm thanh nổi và bộ 
điều hưởng âm thanh nổi, ti vi; bộ chuyển đổi tín hiệu ti vi sang video và ngược lại, có 
gắn máy ghi hình kỹ thuật số; loa âm thanh, phích cắm tiếp hợp, dụng cụ bảo hộ chống sự 
tăng vọt điện áp; thiết bị điều khiển từ xa đa năng dùng cho ti vi, cho máy thu thanh 
(radio) và máy nghe nhạc âm thanh nổi. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26379 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) TRS QUALlTY, INC.   (US) 

2751 Centerville Road, Suite 335, 
Wilmington, Delaware 19808, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa DVD trắng có thể ghi được, thiết bị điều khiển từ xa đa phương tiện cho 

máy tính cá nhân, ăng-ten dùng cho thiết bị chuyển dữ liệu liên lạc không dây, vỏ và giá 
để đĩa com-pắc (đĩa CD), vỏ và giá để dĩa ĐVD, các đồ phụ kiện cho máy tính, cụ thể là, 
chuột máy tính, bàn phím, loa máy tính, bộ ống nghe điện đài và thiết bị quay phim 
truyền hình ảnh qua mạng máy tính, thẻ kết nối mạng, dây cáp và thiết bị tiếp hợp 
(adapter), và bộ chia USB, dây cáp và công tắc điện, bảng điều khiển trò chơi video dùng 
với các phụ kiện ti vi và màn hình máy tính, cụ thể là bộ điều khiển, dây cáp linh kiện và 
dây cáp âm thanh và hình ảnh; thiết bị tiếp hợp dòng điện xoay chiều/một chiều; bộ sạc 
pin và bộ ống nghe điện đài cho bảng điều khiển trò chơi. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26380 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.1.5 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH du lịch Ban Mai  

(VN) 
P104A - D10, tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách và khách du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ 

du lịch, dịch vụ giao nhận hàng hóa.  
 
 
 

(210) 4-2011-26382 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.13.9; A3.13.10 
(591) Đen, trắng, hồng, xanh dương, xanh lá 

cây, vàng 
(731) Công ty TNHH CUTEKIDS Việt 

Nam  (VN) 
Số 18, ngõ 145/48 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ nón; giầy dép, quần áo; quần áo cho trẻ em.  
 

Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ: mũ nón, giầy dép, quần áo, quần áo cho trẻ em.  
 
 
 

(210) 4-2011-26384 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú   (VN) 
654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, các chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, sữa dành cho 

trẻ sơ sinh. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26385 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, các chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, sữa dành cho 

trẻ sơ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-26386 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, các chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, sữa dành cho 

trẻ sơ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-26387 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; khung 

trần nhà bằng nhôm, kẽm; khung vách ngăn bằng sắt; khung cửa bằng kim loại; tấm lát 
sàn bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu phi kim loại, cụ thể là: tấm thạch cao; tấm xi măng sợi xenlulo (tấm 
fiber cement); tấm xi măng hỗn hợp gồm sợi xenlulo và canxi silicat (tấm calsium 
silicate) khung nhà không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại, khung cửa không 
bằng kim loại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; 
cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; giám sát việc xây dựng cho công trình; dịch vụ lợp 
mái che.  
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(210) 4-2011-26388 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.2; A26.11.12; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, da cam 
(731) Công ty TNHH taxi Thảo 

Nguyên   (VN) 
Số 55, tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, 
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận chuyển hành khách bằng taxi; vận tải 

hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26390 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược và vật 

tư Thú Y   (VN) 
88 Trường Chinh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26391 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược An Pha  

(VN) 
Số 310 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sinh phẩm y tế; dung dịch nước muối sinh 

lý (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2011-26392 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  

(DE) 
Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 
Leverkusen, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26395 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.11.13; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Vàng, cam, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sinh thái 
Hương Quê  (VN) 
Xóm 6, Quán Tình, phường Giang Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26396 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 18.3.23; A1.1.12; 18.3.2; A6.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

ngọc, đỏ, hồng, vàng, trắng, ghi xám, 
xám, vàng cam, đen 

(731) Hội nông dân huyện Gò Quao  
(VN) 
ấp Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, 
huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2011-26398 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 5.7.21; 5.7.6; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

nâu, da cam, nâu vàng nhạt 
(731) Hội nông dân huyện Giồng 

Riềng   (VN) 
Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng 
Riềng, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả măng cụt tươi. 

 
 

(210) 4-2011-26399 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A5.11.9; 5.9.3; A5.5.22; 
26.1.1; 5.5.8 

(591) Đỏ, vàng, da cam, da cam nhạt, xanh 
dương, xanh dương nhạt, tím, tím nhạt, 
tím hồng, nâu vàng, nâu, nâu nhạt, đỏ, 
đỏ nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 
xanh lá cây nhạt, trắng, đen 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Đồng 
Tiến   (VN) 
Khu vực 5-6 thị trấn Giồng Riềng, huyện 
Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Củ khoai lang tươi. 

 
 

(210) 4-2011-26401 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 3.9.1; A6.19.9; 6.6.25; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, xanh pha 

vàng, vàng nhạt, vàng cam, trắng, xanh 
dương, nâu, ghi xám, đen 

(731) Hội nông dân huyện U Minh 
Thượng   (VN) 
ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U 
Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Mắm cá, mắm cá lưỡi trâu. 
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(210) 4-2011-26402 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A6.19.9; 5.7.17; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng nhạt, 

vàng cam, trắng, đen, đỏ 
(731) Hội nông dân huyện Châu 

Thành  (VN) 
Khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả dứa (trái khóm) tươi. 

 
 

(210) 4-2011-26403 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.23; 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, vàng, xám, 

đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Điền Viên Phát  

(VN) 
746 Lý Thường Kiệt, phường 4, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-26404 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh lá 

cây, đỏ, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Gôn  

(VN) 
41 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá bất động sản.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý và môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; kinh 
doanh bất động sản gồm mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, 
chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua; đầu tư xây dựng.  
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Nhóm 39: Cho thuê tàu thuyền, vận tải bằng tàu thuỷ; tổ chức chuyến đi bằng tàu thuỷ 
trên biển; môi giới vận chuyển (hàng hoá) bằng cách thuê tàu, máy bay hoặc xe lửa; 
chuyên chở hàng bằng đường thuỷ; vận tải bằng du thuyền; vận tải đường sông; cứu hộ 
tàu thuỷ.  

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ chiếu phim.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu (quán bar), khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-26405 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.13.4; A1.1.10; 25.1.1; A5.13.8; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu lương thực thực phẩm 
Saigon  (VN) 
Cao ốc Saigon Riverside, lầu 14, 2A - 4A 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo.  

 
 

(210) 4-2011-26413 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.1.7; A5.1.12; 26.1.2; 26.7.5 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh tổng hợp Đông á  (VN) 
379C Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất khẩu: các loại bánh, kẹo, hàng thủ công mỹ nghệ, 

hàng trang trí & nội thất, kẹo dừa.  
 
 

(210) 4-2011-26414 (220) 09.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh tổng hợp Đông á  (VN) 
379C Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất khẩu: các loại bánh, kẹo, hàng thủ công mỹ nghệ, 
hàng trang trí & nội thất, kẹo dừa.  

 
 

(210) 4-2011-26415 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A8.1.3; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thương mại Thiên Thủy  (VN) 
17- 19 Bà Lê Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, socola.  

 
 

(210) 4-2011-26416 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) GUANGDONG SUHE CULTURE 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 
201 Building B2, East Industrial Zone, 
Overseas Chinese Town, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; kinh doanh dịch vụ quầy 
rượu, nhà hàng ăn uống, chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; 
dịch vụ cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
phòng trà.  

 
 

(210) 4-2011-26417 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH nước tinh khiết 

Đăng Khôi  (VN) 
Xã Trường Thành, huyện An Lão, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, đồ uống không chứa 

cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống.  
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(210) 4-2011-26418 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Thương mại 

Tiến Đạt Thái Bình  (VN) 
Tổ 13, phường Hoàng Diệu, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, đồ uống không chứa 

cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống.  
 
 
 

(210) 4-2011-26419 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; A5.5.20; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, 

chàm, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đoàn Phát  (VN) 
197 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; sơn chống gỉ; chất màu đen hoặc sơn đen; sơn cho 

đồ gốm; sơn phủ; sơn, chất pha loãng dùng cho sơn. 
 
 
 

(210) 4-2011-26422 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.1; 26.3.4; 26.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Trí 
Huy  (VN) 
1767/6 quốc lộ 1A, khu phố 2A, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa ô tô.  
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(210) 4-2011-26423 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Lai  (VN) 
H14A, khu phố 5, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm phân bón phục vụ nông nghiệp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26424 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1; A26.11.12; A14.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
và vật liệu xây dựng Long 
Sơn Phú  (VN) 
B10 chung cư Cửu Long, 351/31 Nơ 
Trang Long, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Khai thác khoáng sản, đất, cát, đá.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26425 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 26.2.7; 26.4.2; 10.3.7 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
kiến trúc xây dựng Bách Việt  
(VN) 
239 đường 9A, khu Trung Sơn, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, dịch vụ giám sát công trình xây dựng. 
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(210) 4-2011-26426 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; 25.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lâm Ngọc 
Châu   (VN) 
Lầu 1, số 30 đường Phan Bội Châu, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-26427 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.16 
(591) Trắng, tím, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Vi Na 
Beauty   (VN) 
51A Trần Quốc Toản, phường 08, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; chăm sóc sức khỏe; làm tóc. 

 
 

(210) 4-2011-26428 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.3.16; A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cỏ May Mắn  (VN) 
10/7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch.  
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2011-26430 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ominsu Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 38 phố Bà Triệu, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện các loại (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 

máy giặt; máy làm sạch bề mặt; máy hút bụi; máy khoan.  
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Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại; quạt điện các loại; ấm đun nước dùng điện; bình đun 
nước dùng trong nhà vệ sinh; máy điều hòa không khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26431 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ominsu Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 38 phố Bà Triệu, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện các loại (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 

máy giặt; máy làm sạch bề mặt; máy hút bụi; máy khoan.   
 
 
 
 

(210) 4-2011-26432 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ominsu Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 38 phố Bà Triệu, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại; quạt điện các loại; ấm đun nước dùng điện; bình đun 

nước dùng trong nhà vệ sinh; máy điều hòa không khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26433 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 1.3.1; 26.4.7; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất bánh tráng 
Năm Huệ  (VN) 
Số 5, QL 28, thôn Thắng Hiệp, xã Hàm 
Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng (bánh đa).  
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(210) 4-2011-26434 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A25.7.3; 26.13.25 
(591) Xanh đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng và thương mại Tuấn 
TÚ  (VN) 
Số 149 Lê Thành PHương, phường 8, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, 

công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật khác; xây dựng hạ tầng kỹ thuật.  
 
 
 

(210) 4-2011-26440 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 1.15.23; 26.3.3; 26.3.4; 
15.1.13; 26.13.25 

(591) Trắng, đen, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bách Hiền  (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 

bóng bầu dục; bao và túi đựng bóng. 
 
 
 

(210) 4-2011-26441 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.7.25; A1.1.10; 26.3.4; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bách Hiền   (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 

bóng bầu dục; bao và túi đựng bóng. 
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(210) 4-2011-26444 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 26.5.1; A26.3.5 
(591) Xanh lục, xanh dương, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tư Phú  (VN) 
ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 
 
(210) 

 
4-2011-26445 

 
(220) 

 
12.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, xanh lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Một Bước Tiến   (VN) 
25/16 Bà Lê Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa, màng nhựa (dùng để bao gói); túi nhựa (để bao gói). 
 

Nhóm 17: Nhựa PVC (bán thành phẩm); nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa XLPE 
(bán thành phẩm). 

 
Nhóm 35: Mua bán: bao bì bằng nhựa, màng nhựa (dùng để bao gói), túi nhựa (để bao 
gói), nhựa PVC (bán thành phẩm), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa XLPE (bán 
thành phẩm).  

 
 

(210) 4-2011-26446 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, xanh lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Một Bước Tiến    (VN) 
25/16 Bà Lê Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa, màng nhựa (dùng để bao gói); túi nhựa (để bao gói).  
 

Nhóm 17: Nhựa PVC (bán thành phẩm); nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa XLPE 
(bán thành phẩm).  
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Nhóm 35: Mua bán: bao bì bằng nhựa, màng nhựa (dùng đề bao gói), túi nhựa (để bao 
gói), nhựa PVC (bán thành phẩm), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa XLPE (bán 
thành phẩm).  

 
 
 

(210) 4-2011-26448 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng kim 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mít Changai  
(VN) 
77 Nguyễn Thị Thập, khu phố 5, phường 
10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 

 
 
 

(210) 4-2011-26449 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Lê Đức Hải  (VN) 
Thôn Phù Lưu, Đông Ngàn, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 
 

(210) 4-2011-26450 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.15.15; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Minh Ngọc  
(VN) 
154 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm, cửa cuốn bằng kim loại, cửa đi bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, 

vách ngăn bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa sổ nhựa cao cấp uPVC, cửa đi nhựa cao cấp uPVC, vách ngăn nhựa cao 
cấp uPVC, cửa cuốn nhựa cao cấp uPVC, cửa gỗ. 
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(210) 4-2011-26451 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Phước An 
Khang  (VN) 
Số 5 Lê Đại, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn.  

 
 

(210) 4-2011-26452 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
THY NGA  (VN) 
9A đường Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26453 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Kim Thành  (VN) 
971/18 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26454 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Kim Thành  (VN) 
971/18 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-26455 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Vàng cam, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh 

dương, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Du Nguyễn  

(VN) 
557/14/22 Hương lộ 3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26456 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Trương Văn Ngân  (VN) 

284/73/1J Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng điện, máy lọc 

nước, mua bán đèn năng lượng, đèn chiếu sáng, bồn chứa nước inox, cửa nhựa, cửa nhôm, 
mua bán vòi hoa sen, thiết bị vệ sinh, hàng kim khí điện máy, điện lạnh, điện tự động, đồ 
điện như: máy lạnh, tủ lạnh, máy thu hình (tivi), quạt điện, bóng điện, mua bán hồ bơi, 
bồn tắm và thiết bị massage mua bán thiết bị sử lý nước, đồ gỗ, quần áo, vải sợi, khăn 
giấy, mua bán ống nước; ống nhựa mềm, ống nhựa cứng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26457 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Cơ sở Châu á Tseng Sang  (VN) 

D4/40 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ bánh xe); săm (ruột xe). 
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(210) 4-2011-26458 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 
nghệ Phố Xanh  (VN) 
136B4, khu phố 5, phường Phú Khương, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
 

(210) 4-2011-26459 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SENJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.  

(JP) 
2-5-8, Hirano-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka, 541-0046 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 

dược chất (dạng dung dịch); thuốc nhỏ mắt.  
 
 

(210) 4-2011-26460 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SENJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.  

(JP) 
2-5-8, Hirano-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka, 541-0046, Japan    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 

dược chất (dạng dung dịch); thuốc nhỏ mắt.  
 
 

(210) 4-2011-26461 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SENJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.  

(JP) 
2-5-8, Hirano-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka, 541-0046, Japan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
dược chất (dạng dung dịch); thuốc nhỏ mắt.  

 
 

(210) 4-2011-26462 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SENJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.  

(JP) 
2-5-8, Hirano-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka, 541-0046, Japan    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

dược chất (dạng dung dịch); thuốc nhỏ mắt, dung dịch rửa mắt và chế phẩm làm sạch mắt 
dùng trong phẫu thuật mắt; chất tẩy rửa dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26463 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SENJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.  

(JP) 
2-5-8, Hirano-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka, 541-0046, Japan    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

dược chất (dạng dung dịch); thuốc nhỏ mắt, dung dịch rửa mắt và chế phẩm làm sạch mắt 
dùng trong phẫu thuật mắt; chất tẩy rửa dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26464 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SENJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.  

(JP) 
2-5-8, Hirano-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka, 541-0046, Japan    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

dược chất (dạng dung dịch); thuốc nhỏ mắt; tá dược dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
thuốc sử dụng trong phẫu thuật; chất tẩy rửa dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-26465 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 
(731) TRUE VALUE COMPANY   (US) 

8600 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, 
Illinois 60631-3505 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ phần cứng máy vi tính.  

 
 
 

(210) 4-2011-26467 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A14.7.13 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Khoáng Thịnh   (VN) 
34 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay bao gồm kìm, kéo, giũa, mũi khoan không dùng điện, tuốc nơ 

vít.  
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm cơ khí và dụng cụ cầm tay gồm kìm, kéo, giũa, mũi khoan 
không dùng điện, tuốc nơ vít, sản phẩm dùng để trang trí nội thất, vật liệu xây dựng.  

 
 
 

(210) 4-2011-26468 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.1.1; 3.1.16 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Khoáng Thịnh   (VN) 
34 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay bao gồm kìm, kéo, giũa, mũi khoan không dùng điện, tuốc nơ 

vít.   
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm cơ khí và dụng cụ cầm tay gồm kìm, kéo, giũa, mũi khoan 
không dùng điện, tuốc nơ vít, sản phẩm dùng để trang trí nội thất, vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2011-26469 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Khoáng Thịnh    (VN) 
34 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay bao gồm kìm, kéo, giũa, mũi khoan không dùng điện, tuốc nơ 

vít.   
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm cơ khí và dụng cụ cầm tay gồm kìm, kéo, giũa, mũi khoan 
không dùng điện, tuốc nơ vít, sản phẩm dùng để trang trí nội thất, vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-26470 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thực phẩm ánh 

Hồng  (VN) 
61 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; pho mát; trái cây đóng hộp; sữa chua; thạch dừa; thạch rau câu.  
 

Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh mì; bánh trung thu.  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước ngọt có ga và không ga; nước uống hương vị trà; 
nước uống hương vị trái cây; nước ép hoa quả.  

 
 

(210) 4-2011-26471 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thực phẩm ánh 

Hồng  (VN) 
61 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; pho mát; trái cây đóng hộp; sữa chua; thạch dừa; thạch rau câu.   
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Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh mì; bánh trung thu.   
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước ngọt có ga và không ga; nước uống hương vị trà; 
nước uống hương vị trái cây; nước ép hoa quả.  

 
 

(210) 4-2011-26473 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

mỹ phẩm Hoàng Châu Giang  
(VN) 
122 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 44: Spa; thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm; xoa bóp (massage). 

 
 

(210) 4-2011-26474 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26475 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh  (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26476 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26477 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26478 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.22; 2.1.8; A25.7.3; 26.2.7 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh nhạt, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại ARENPHAR  (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26479 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 5.5.1; 2.3.1; 2.3.5; 
19.13.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh đậm, xanh, 
hồng, cam, tím 

(731) Công ty cổ phần dược - thiết 
bị y tế Nhật Hà  (VN) 
Khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế như: mỏ vịt (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-26480 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25; 25.12.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh rêu, vàng, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh   (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26481 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26482 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26483 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26484 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26485 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(731) Ngô Thị Thúy Anh   (VN) 

5 Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút mực nước, bút bi, bút chì, thước kẻ cho học sinh, tẩy chì, giấy viết.  

 
 

(210) 4-2011-26486 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện máy Hà 
Nội  (VN) 
Số 364, đường Lê Duẩn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; đai của thang máy. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí 
 
 

(210) 4-2011-26487 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.3; 4.3.19; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Tăng Khánh Kiệt   (VN) 
87/9 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Miến.  

 
 

(210) 4-2011-26489 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 25.3.1; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen 
(731) SANOFI   (FR) 

174 avenue de France 75013 Paris, 
France  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26490 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.13.1 
(591) Trắng, xám, da cam 
(731) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, 75013 Paris, 
France  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-26491 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xám, xanh lá cây 
(731) SANOFI    (FR) 

174 avenue de France, 75013 Paris, 
France 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-26492 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A26.11.12; A1.1.12; A1.1.9 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng, vàng cam 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-26493 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.14; 26.4.1; A5.3.13; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng cam 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt ve, thuốc 

diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  
 
 
 

(210) 4-2011-26494 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 26.11.3 
(591) Xanh lục nhạt, xanh lơ, đen, trắng, vàng 

cam 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; chế phẩm dùng để điều trị bệnh suy 

dinh dưỡng ở thực vật; thuốc diệt nấm, thuốc diệt giun tròn, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  
 
 
 

(210) 4-2011-26495 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Be đậm, đen, trắng, cam 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-26496 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lơ, đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu.  
 
 
 

(210) 4-2011-26497 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 21.1.17; 1.15.23; A5.5.20; A5.3.14; 
A5.3.13; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 
trắng, vàng 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  
(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 
 
 

(210) 4-2011-26498 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.13.4; A5.3.13; A26.11.12; 5.7.3 
(591) Xanh lục nhạt, đen, trắng, cam, xanh da 

trời 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

diệt giun tròn.  
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(210) 4-2011-26499 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đen, 

trắng, vàng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; chất dùng cho chữa bệnh suy dinh 

dưỡng ở thực vật; thuốc diệt nấm, thuốc diệt giun tròn, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2011-26500 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.4.2; 
A14.1.15; 26.11.3; A26.11.8 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đen, 
trắng, hồng 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  
(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; chất dùng cho chữa bệnh suy dinh 

dưỡng ở thực vật; thuốc diệt nấm, thuốc diệt giun tròn, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2011-26501 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 25.1.25; A26.11.12; 
5.5.8; 5.5.23; A26.11.8; 26.2.7 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen, trắng, 
vàng, đỏ 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  
(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

diệt giun tròn, thuốc trừ sâu, thuốc diệt loài gây hại.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26502 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A26.11.8; 
A5.5.20; A5.3.15 

(591) Xanh lục, vàng chanh, đen, trắng, cam 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

diệt giun tròn, thuốc trừ sâu, thuốc diệt loài gây hại.  
 
 

(210) 4-2011-26503 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A26.11.8; 
26.1.5 

(591) Hồng, đen, trắng, tím đậm 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

diệt giun tròn, thuốc trừ sâu, thuốc diệt loài gây hại.  
 
 

(210) 4-2011-26504 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đen, 

trắng, vàng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt loài gây hại, thuốc cắn màu cho hạt giống.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26505 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đen, 

trắng, vàng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt loài gây hại, thuốc cắn màu cho hạt giống.  
 
 

(210) 4-2011-26506 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A26.11.8; 
1.15.15; 25.5.25 

(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng 
(731) SYNGENTA LIMITED   (GB) 

Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
Guildford, Surrey GU2 7YH, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng có hại; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, thuốc 

diệt động vật gặm nhấm; chất diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2011-26507 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xanh, hồng đậm, đen, trắng 
(731) SYNGENTA LIMITED  (GB) 

Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
Guildford, Surrey GU2 7YH, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26508 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh lơ, vàng, đen, trắng 
(731) SYNGENTA LIMITED   (GB) 

Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
Guildford, Surrey GU2 7YH, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-26509 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.2.7; 
A26.11.8 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 
trắng 

(731) SYNGENTA LIMITED   (GB) 
Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
Guildford, Surrey GU2 7YH, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-26510 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đen, trắng 
(731) SYNGENTA LIMITED    (GB) 

Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
Guildford, Surrey GU2 7YH, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật gây hại; thuốc diệt ve, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc 

diệt cỏ, thuốc diệt giun tròn, thuốc diệt sâu gây hại.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26511 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21; A26.11.8; A5.3.13 
(591) Da cam, xanh, đen, trắng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH- 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; thuốc diệt ve, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc 

diệt cỏ, thuốc diệt loài sâu gây hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-26512 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.8; A5.3.13; A5.3.14; 
A26.11.12 

(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH- 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt giun tròn, thuốc diệt cỏ, 

chế phẩm để điều trị bệnh thiếu dinh dưỡng của cây trồng.  
 
 
 

(210) 4-2011-26513 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.3; 26.1.2; 
A26.11.12; A26.11.8 

(591) Hồng đậm, xanh nõn chuối, đen, trắng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH- 4058 Basel, 
SWITZERLAND  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26514 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Da cam, xanh lá mạ, đen, trắng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH- 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  

 
 
 

(210) 4-2011-26515 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.11.8; A5.3.13; 
A5.3.14; A26.11.12 

(591) Tím, xanh nõn chuối, đen, trắng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH- 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 
 
 

(210) 4-2011-26516 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; 3.7.17; A5.3.13; 
A5.3.14; A26.11.12 

(591) Hồng đậm, xanh tím than, đen, trắng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH- 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chế phẩm để điều trị bệnh thiếu dinh dưỡng của cây 

trồng; thuốc diệt nấm, thuốc diệt giun tròn, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26517 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.8; A5.3.13; A5.3.14; 
A26.11.12 

(591) Vàng, nâu nhạt, đen, trắng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH- 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt ve, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt giun tròn, thuốc trừ sâu gây hại.  
 
 

(210) 4-2011-26518 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8; A26.11.12; 
A5.5.20; 5.5.16 

(591) Vàng, xanh, đen, trắng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH- 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học bao gồm cả chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); chế phẩm dùng để xử lý hạt giống; chất điều chỉnh sự tăng trưởng của 
thực vật; chế phẩm dùng để bảo vệ hạt giống và chống lại các nguồn bệnh của cây; chế 
phẩm dùng để cho cây vững mạnh (không ngả rạp); chất hóa học để bảo vệ cây trồng.  

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chế phẩm để điều trị bệnh thiếu dinh dưỡng của cây 
trồng; thuốc diệt nấm, thuốc diệt giun tròn, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-26519 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; A26.11.8; 
A26.11.12 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH- 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm dùng 
để xử lý hạt giống, phân bón.  

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, thuốc diệt ve, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc 
diệt cỏ, thuốc diệt giun tròn, thuốc diệt loài sâu gây hại.  

 
 

(210) 4-2011-26521 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 25.5.25; A26.3.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn Trường Hải  (VN) 
Xóm Hữu, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2011-26523 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.5.2; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đức Mạnh  
(VN) 
90 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn mua bán bất động sản; tư vấn tài chính; môi giới 

bất động sản; đầu tư bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-26525 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Lê Hùng Phong  (VN) 
Số 2 Trần Quý Kiên, tổ 58A, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị, dụng cụ âm nhạc cụ thể là: mua bán đàn gi ta; đàn       

ãc-gan; đàn pi-a-n«. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy đánh đàn ghi-ta, đàn óc-gan, đàn pi-a-nô; dịch vụ dạy sử dụng các 
thiết bị, dụng cụ âm nhạc. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26526 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MEDITERRANEAN STAR LLC   (AE) 

P.O.Box-117411, Deira, Dubai, UAE  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá; vật dụng dùng cho người hút thuốc, cụ thể là, gạt 

tàn dùng cho người hút thuốc; hộp đựng xì gà; dụng cụ cắt đầu xì gà; hộp đựng thuốc lá 
điếu; bình chứa gaz dùng cho bật lửa hút thuốc; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; hộp diêm; tẩu 
hút thuốc lá; bình đựng thuốc lá; diêm.  

 
 

(210) 4-2011-26527 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4 
(731) SULING MELY   (ID) 

Ruko Taman Semanan Indah, Blok G 
No. 25, Jakarta Barat 11750, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Dép; giày; quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-26528 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  
(731) Lê Thị PHương Thu   (VN) 

277 Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng 
 
(511)   Nhóm 45: Cho thuê áo cưới.  

 
 

(210) 4-2011-26529 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại Xuân Anh  (VN) 
P207-K2, tập thể Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải. 
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(210) 4-2011-26530 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) N.V. NUTRICIA  (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 
Zoetermeer, The Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 10: Bơm cấp thức ăn dùng cho mục đích y tế; ống cấp thức ăn dùng cho mục đích y 

tế; thiết bị y tế dùng để cấp thức ăn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26531 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) JAMBA JUICE COMPANY  (US) 

6475 Christie Avenue, Suite 150, 
Emeryville, California 94608, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả và rau củ và đồ uống từ hoa quả tươi xay, không có cồn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy bán nước ép hoa quả và đồ ăn nhẹ.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26533 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ZELTIQ AESTHETICS, INC.   (US) 

4698 Willow Road, Suite 100 
Pleasanton, California 94588, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là, thiết bị giữ lạnh mô, thiết bị tạo đường viền và sửa sang 

mô tế bào, thiết bị chữa viêm mô tế bào da. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là, cung cấp dịch vụ dưới dạng giữ lạnh mô, tạo đường viền 
và sửa sang mô tế bào. 
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(210) 4-2011-26534 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ZELTIQ AESTHETICS, INC.    (US) 

4698 Willow Road, Suite 100 
Pleasanton, California 94588, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là, thiết bị giữ lạnh mô, thiết bị tạo đường viền và sửa sang 

mô tế bào, thiết bị chữa viêm mô tế bào da.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là, cung cấp dịch vụ dưới dạng giữ lạnh mô, tạo đường viền 
và sửa sang mô tế bào. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26535 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thang máy 

Phúc Thành   (VN) 
Đội 3, thông Ngang Nội, xã Hiên Vân, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thang máy, phụ kiện 
thang máy.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26536 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Trần Thanh Phong   (VN) 

Số 363 ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, 
huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột gạo; bột ngũ cốc; cà phê; chè; ca cao; đường.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26538 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4 (540) 

 

(731) Nguyễn Thu Thủy   (VN) 
Số 1, ngõ Phủ Doãn, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, cụ thể là bánh ngọt, bánh dẻo, 

bánh có phủ kem, bánh mì. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, cụ thể là bánh ngọt, bánh 
dẻo, bánh có phủ kem, bánh mì; mua bán sữa và các sản phẩm làm từ sữa, kem (kem ăn), 
lương thực thực phẩm (rau, củ, quả, gạo, bột ngũ cốc). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện); quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-26539 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) WINNER HYDRAULICS 

CORPORATION   (TW) 
No. 6, Hu Shan Street, Hua-Tan Hsiang, 
Chang-Hua County, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Van các tót thủy lực (van thủy lực dạng ống), van các tót thủy lực (van thủy lực 

dạng ống) vận hành bằng cuốn cảm ứng, van các tót điện-thủy lực (van điện-thủy lực 
dạng ống) vận hành bằng cuộn cảm ứng, bộ nguồn thủy lực, bơm thủy lực, van điền khiển 
thủy lực, tất cả các sản phẩm đều là bộ phận của máy móc/động cơ.  

 
 

(210) 4-2011-26540 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KOTO INTERNATIONAL LIMITED  

(AU) 
PO Box 275, Mount Waverley Victoria 
3149, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tại khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2011-26541 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty liên doanh 

Vinastone  (VN) 
Xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng đá (tự nhiên và nhân tạo).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26542 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.4 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty liên doanh 

Vinastone    (VN) 
Xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng đá (tự nhiên và nhân tạo).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26543 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3; 3.7.16; 26.1.2; 3.7.21 
(731) Nguyễn Hồng Tiến   (VN) 

Số 10/65 Vân Hồ 3, Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bột sắn, chất thay thế cà phê. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: cà phê, chè (trà), ca cao, đường bột 
sắn, chất thay thế cà phê, kem, nước hoa quả.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, nhà nghỉ du lịch, đặt chỗ khách sạn, 
dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2011-26544 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26545 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26547 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.1.14; 3.1.15; A5.3.13; 26.1.1; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ TDE   (VN) 
52 Mậu Thân, phường An Phú, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá; phân bón hữu cơ; phân bón dùng cho đất.  
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(210) 4-2011-26548 (220) 12.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; 26.3.1; 26.1.1; A5.5.20; 
A7.1.12; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, đỏ cờ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Linh Lợi  (VN) 
Số nhà 077, tổ 4, phường Đoàn Kết, thị 
xã Lai Châu  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ taxi. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26549 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.1; 26.4.1; 7.3.11; 22.5.1 
(591) Nâu gỗ, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Cuộc Sống Của Tôi  
(VN) 
321C Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ trang trí bằng sứ - lọ, bình cắm hoa, bình thủy tinh, xô, thùng. 
 

Nhóm 26: Hoa giả, hoa nhân tạo, trái cây giả, nhân tạo. 
 
 
 

(210) 4-2011-26550 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 7.3.2; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SX TM DV xây dựng Đại Thành 
Công  (VN) 
291 đường số 1, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim loại; cửa gập không bằng 

kim loại; cửa chớp không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại; cửa sổ hai cánh 
không bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-26551 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thanh Kim Đồng  
(VN) 
Số 39 đường Liên Khu 8-9, khu phố 9, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho lông mày; chế phẩm 

để xông (nước hoa); nước thơm. 
 
 

(210) 4-2011-26552 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thanh Kim Đồng  
(VN) 
Số 39 đường Liên Khu 8-9, khu phố 9, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho lông mày; chế phẩm 

để xông (nước hoa); nước thơm. 
 
 

(210) 4-2011-26553 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Trần Văn Tới  (VN) 
Xóm 11, xã Phúc Hà, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu vốtca, rượu uýtky, rượu brandi, rượu vang, rượu hoa 

quả.  
 
 
 

(210) 4-2011-26554 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Văn Tới   (VN) 
Xóm 11, xã Phúc Hà, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu vốtca, rượu uýtky, rượu brandi, rượu vang, rượu hoa 

quả.  
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(210) 4-2011-26555 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1; A5.3.13; A26.11.12; 
A5.3.14 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
NAKATA  (VN) 
Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, xe đạp. 

 
 

(210) 4-2011-26556 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.6; A3.4.2; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh sữa Ba 
VÌ   (VN) 
Thôn Cẩm PHương, xã Tản Lĩnh, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi; sữa chua; bánh sữa và các sản phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, sữa tươi, sữa chua, caramen, bánh sữa và các sản phẩm từ 
sữa.  

 
 

(210) 4-2011-26557 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.6; A3.4.2; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh sữa Ba 
VÌ  (VN) 
Thôn Cẩm PHương, xã Tản Lĩnh, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi; sữa chua; bánh sữa và các sản phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sữa tươi, sữa chua, caramen, bánh sữa và các sản phẩm từ 
sữa.  

 
 

(210) 4-2011-26558 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC (CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-26559 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.17.5 (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26560 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.15.15; 26.13.25; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại bao 
bì giấy á Châu  (VN) 
1524 tỉnh lộ 8, ấp 4, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy, lon giấy, ống giấy. 

 
 

(210) 4-2011-26561 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Hồ Thu  (VN) 

Số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; tất; đồ đi chân.  
 

Nhóm 28: Bóng để chơi; trang thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao như: máy để 
tập luyện thể dục, vợt te-nít, vợt cầu lông, lưới. 

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ nón, đồ di chân, trang thiết bị 
và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao: vợt tennis, vợt cầu lông, gậy đánh gôn, thiết bị 
luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, máy luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, dụng cụ 
rèn luyện thể hình, thiết bị luyện tập thể hình, các loại bóng để chơi, túi, dây lưng, ví, ba 
lô, bao và túi đựng bóng. 
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(210) 4-2011-26562 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Hồ Thu  (VN) 

Số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; tất; đồ đi chân.  
 

Nhóm 28: Bóng để chơi; trang thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao như: máy để 
tập luyện thể dục, vợt tennis, vợt cầu lông, lưới.  

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đi chân, trang thiết bị 
và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao: vợt tennis, vợt cầu lông, gậy đánh gôn, thiết bị 
luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, máy luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, dụng cụ 
rèn luyện thể hình, thiết bị luyện tập thể hình, các loại bóng để chơi, túi, dây lng, ví, ba lô, 
bao và túi đựng bóng. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26563 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Hồ Thu  (VN) 

Số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; tất; đồ đi chân.  
 

Nhóm 28: Bóng để chơi; trang thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao như: máy để 
tập luyện thể dục, vợt tennis, vợt cầu lông, lưới. 

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đi chân, trang thiết bị 
và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao: vợt tennis, vợt cầu lông, gậy đánh gôn, thiết bị 
luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, máy luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, dụng cụ 
rèn luyện thể hình, thiết bị luyện tập thể hình, các loại bóng để chơi, túi, dây lng, ví, ba lô, 
bao và túi đựng bóng. 
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(210) 4-2011-26564 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Hồ Thu  (VN) 

Số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; tất; đồ đi chân.  
 

Nhóm 28: Bóng để chơi; trang thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao như: máy để 
tập luyện thể dục, vợt tennis, vợt cầu lông, lưới. 

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đi chân, trang thiết bị 
và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao: vợt tennis, vợt cầu lông, gậy đánh gôn, thiết bị 
luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, máy luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, dụng cụ 
rèn luyện thể hình, thiết bị luyện tập thể hình, các loại bóng để chơi, túi, dây lưng, ví, ba 
lô, bao và túi đựng bóng. 

 
 

(210) 4-2011-26566 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cánh Diều Việt  (VN) 
Số 580 Cửa Đại, phường Sơn Phong, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, chỗ ở cho động vật.  
 
 

(210) 4-2011-26567 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận chuyển I.H.T Việt 
Nam  (VN) 
1119 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5 , 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt và hàng 

không.  
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(210) 4-2011-26568 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh Dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vận tải toàn cầu T.V.L Việt 
Nam  (VN) 
Gian số 07+08, tòa nhà Thành Đạt, số 03 
Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt và hàng 

không.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26569 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hoàng Hà Bình Phước  
(VN) 
Khu Vinh Phước, phường Phước Bình, 
thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26570 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.1.1 
(591) Vàng, cam, đen, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 
và đào tạo TNK   (VN) 
10/1/3 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa. 
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(210) 4-2011-26571 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh lá 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 

và đào tạo TNK   (VN) 
10/1/3 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa.  

 
 

(210) 4-2011-26572 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1 
(591) Xanh biển, vàng, xanh lá, tím, đỏ, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 
và đào tạo TNK   (VN) 
10/1/3 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa.  

 
 

(210) 4-2011-26573 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ Liên   (VN) 
Số 24, phố Thanh Yên, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-26574 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; 2.1.20; 24.1.1; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ Liên   (VN) 
Số 24, phố Thanh Yên, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
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(210) 4-2011-26575 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MEGANE BANK CO.,LTD.   (JP) 

114, Toiyacho 4-chome, Fukui-shi Fukui 
918-8231, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; kính bảo hộ cho thể thao; kính râm; 

kính đeo mắt loại kẹp mũi; dây xích của kính đeo mắt loại kẹp mũi; gọng kính đeo mắt 
loại kẹp mũi; bao kính deo mắt; gọng kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo 
mắt; dây xích đeo của kính mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; gọng kính mắt; kính đeo mắt; 
vành che mắt. 

 
Nhóm 21: Khăn lau kính đeo mắt. 

 
 

(210) 4-2011-26576 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.13.25; 24.15.1 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định  (VN) 
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia (hóa chất) làm cứng mặt sàn bê tông.  

 
 

(210) 4-2011-26577 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 26.5.1; 7.1.1; 24.15.1; 7.1.6; 
A7.5.8 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Gia Phú Định   (VN) 
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia (hóa chất) nhuộm màu mặt sàn bê tông. 
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1264 

(210) 4-2011-26578 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.13.25; 24.15.1; 1.15.3 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định   (VN) 
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Màng chống nóng dùng trong xây dựng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26579 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.13.25; 24.15.1 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định   (VN) 
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sắt; cửa nhôm; cửa inox; khung cửa bằng kim loại; cái chắn cửa bằng kim 

loại; hàng rào bằng kim loại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26580 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.5.1; 26.13.25; 24.15.1 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định    (VN)
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia (hóa chất) nhuộm màu mặt sàn bê tông. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26581 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.3.7; 1.15.21 
(591) Đen, trắng, vàng, cam, xanh rêu 
(731) Trần Thị Cẩm Nguyên  (VN) 

15A Trúc Đường, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán rượu nhỏ; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2011-26582 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.9; 16.1.1; 26.1.1; A1.1.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu t Xây 
lắp Điện Hải Phòng  (VN) 
Số 1 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng (công trình điện); lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  

 
 

(210) 4-2011-26584 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Việt  
(VN) 
Khối phố II, phường Phố Cò, thị xã Sông 
Công, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2011-26585 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ uống 
ORIGIN Việt Nam   (VN) 
Xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

 
(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 33: Các loại đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2011-26586 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 6.1.2; A1.1.10; 25.5.25 
(591) Xanh Dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại điện tử Am My  
(VN) 
131C Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Amply (bộ khuếch đại âm thanh); loa; micro; máy xạc bình  acquy, bộ đảo 

điện (inverter).  
 
 
 

(210) 4-2011-26588 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Da cam sáng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH IMSC  (VN) 
28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán vật phẩm vệ sinh; mua bán 

tinh dầu; mua bán hương liệu; mua bán hóa chất; mua bán thực phẩm; mua bán thức ăn 
chăn nuôi; mua bán nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi; mua bán máy móc, trang thiết bị 
y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26591 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; A1.1.10; 25.12.1; 
26.1.1 

(731) RANDY GENE DOBSON   (US) 
9581 Rd 12NE Moses Lake WA 98837, 
United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo và dụng cụ thể thao.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục thể thao, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo thể thao. 
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1267 

(210) 4-2011-26592 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 25.12.1; A1.1.10; 
26.1.1 

(591) Đen, vàng 
(731) RANDY GENE DOBSON   (US) 

9581 Rd 12NE Moses Lake WA 98837, 
United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo và dụng cụ thể thao.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục thể thao, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo thể thao. 
 
 
 

(210) 4-2011-26593 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.1; 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Nam Bảo Nha  (VN) 
509 Thống Nhất, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Tăm, chỉ nha khoa; chổi chải kẽ răng; bàn chải răng.  

 
 
 

(210) 4-2011-26594 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD   (SG) 

89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-26595 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ 

(ALLEGENS CO., LTD.)  (VN) 
11A Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26597 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Tiến 
Định  (VN) 
Đường Nguyễn Trung Trực, tổ 24, khu 
phố 2, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26599 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Kỷ Nguyên Xanh  
(VN) 
247/80F9 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón).  
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(210) 4-2011-26601 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

công nghiệp Bu chính Viễn 
thông  (VN) 
Khu công nghiệp Công nghệ cao I, khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện.  

 
 

(210) 4-2011-26602 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh tím than, đỏ, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hòa Bình   (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xóm Yên 
Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm; vật liệu cách nhiệt.  

 
 

(210) 4-2011-26603 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh tím than, đỏ, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hòa Bình    (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xóm Yên 
Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm; vật liệu cách nhiệt.  
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(210) 4-2011-26607 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh dương, tím 

than 
(731) FOCUS (TAIWAN) FOOTWEAR CO., 

LTD.   (TW) 
1F, No.136, Yuan Lưu Road, Sec.3, Pu 
Hsing Hsiang, Chang Hua Hsien, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, đồ đi chân cho nam và nữ; đồ đi chân dùng trong môn điền kinh; 

đồ đi chân làm bằng gỗ; đồ đi chân không dùng trong thể thao; giày gót thấp không có 
dây buộc, dép cao su; giày (ủng) cao su; giày ống; tất (vớ) ngắn; mũ lưỡi trai; găng tay, áo 
khoác; váy dài; bộ quần áo, cà vạt, khăn quàng cổ.  

 
 

(210) 4-2011-26608 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Vũ Văn Đại   (VN) 
Số 72, tổ 26, phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng; ti vi, tủ lạnh, máy làm lạnh, 

điều hoà, thiết bị âm thanh, máy hút bụi, bếp ga.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt ti vi, tủ lạnh, máy làm lạnh; điều hòa, thiết bị âm thanh.  
 
 

(210) 4-2011-26609 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; A5.3.14; A5.11.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty THHH thương mại và 
vận tải Thái Tân   (VN) 
Lô 29, biệt thự 3, bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nguyên vật liệu, phụ liệu, trang thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành chế 

biến thực phẩm; mua bán hóa chất (trừ các loại hóa chất nhà nước cấm).  
 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1271 

(210) 4-2011-26610 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.11.15; A5.3.14; 5.7.3 
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty THHH thương mại và 
vận tải Thái Tân    (VN) 
Lô 29, Biệt Thự 3, bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nguyên vật liệu, phụ liệu, trang thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành chế 

biến thực phẩm; mua bán hóa chất (trừ các loại hóa chất nhà nước cấm).   
 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa.  
 
 
 

(210) 4-2011-26611 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa   (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26612 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa    (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-26613 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa    (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26614 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa    (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26615 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-26618 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.3.20; A5.1.16; 26.4.7; 5.3.16; 26.4.2; 
A26.4.6 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

hoá chất Đà Nẵng  (VN) 
53 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26619 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.11.2; 26.3.1; 24.1.1; 24.9.1; 3.1.1; 
A3.1.22 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (trừ rượu thuốc); đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu 

mùi; rượu vodka.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26620 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; A3.11.2; 26.3.1; 24.1.1 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO    (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rượu, đồ uống có cồn.  
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(210) 4-2011-26621 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; A3.11.2; 26.3.1; 24.1.1 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO    (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-26622 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Mỹ ¸  
(VN) 
Phòng 1003, nhà A4, khu chung c Đền 
Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-26624 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Toàn  (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, khu 
phố 1, phường Bình Hưng Hoà, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa để trong xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2011-26625 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Toàn   (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, khu 
phố 1, phường Bình Hưng Hoà, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa để trong xe ô tô. 
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(210) 4-2011-26626 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tín Toàn    (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, khu 
phố 1, phường Bình Hưng Hoà, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Sáp thơm để trong xe ô tô.  

 
 
 

(210) 4-2011-26627 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Toàn   (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, khu 
phố 1, phường Bình Hưng Hoà, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Sáp thơm để trong xe ô tô.  

 
 
 

(210) 4-2011-26628 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Toàn    (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, khu 
phố 1, phường Bình Hưng Hoà, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa để trong xe ô tô. 

 
 
 

(210) 4-2011-26629 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Toàn    (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, khu 
phố 1, phường Bình Hưng Hoà, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm, cách nhiệt dùng cho xe ô tô.  
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(210) 4-2011-26630 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.1 
(591) Xanh, đỏ, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PHương Nam 
Kính   (VN) 
29/4A ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và 

công cộng.  
 
 

(210) 4-2011-26631 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh nhạt, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GREEN LIFE Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, đội 7, thôn Đình Thôn, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; trứng, sữa 

và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật.  
 
 

(210) 4-2011-26633 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.23; A5.5.21 
(731) CN GPOWER GEARBOX CO., LTD.  

(CN) 
Dongfanghong Street, Degan Town, 
Jiangjin District, Chongqing, People's 
Republic of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Bánh răng truyền động không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; hệ 

thống truyền lực bằng bánh xe răng ca của máy; ổ bi (bộ phận của máy); bộ biến đổi 
nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; máy phá mìn; thiết bị khoan nổi hoặc không nổi; 
tua bin không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; cần trục (thiết bị nâng và nhấc); 
máy gia công kim loại; van (bộ phận của máy).  

 
Nhóm 12: Bộ giảm tốc cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao 
thông trên bộ; vành bánh xe đường sắt; khớp ly hợp cho phương tiện giao thông trên bộ; 
thiết bị lật, bộ phận của xe tải và toa xe chở hàng; vòng găng phanh cho xe cộ; hệ thống 
và thiết bị vận chuyển bằng cáp; thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; ô tô 3 bánh; 
cánh quạt máy bay.  
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(210) 4-2011-26634 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 1.17.11; 26.1.2; 24.15.1; 
A1.1.20; 1.15.3 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dịch Vụ Du Lịch 
Newstartourist  (VN) 
20/4 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, đặt vé xe, tàu, máy bay, cho thuê xe có 

động cơ. 
 
 

(210) 4-2011-26635 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.3.2; 26.1.1; A25.3.3 
(731) SHANDONG JINGZHI JIUYE GUFEN 

YOUXIANGONGSI   (CN) 
Jingyang Street, Jingzhi Town, Anqiu 
262119 Shandong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu mùi; rượu sakê; chiết xuất alcolic; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu đắng; 

rượu vang vàng; rượu để uống; rượu brandi (rượu mạnh).  
 
 

(210) 4-2011-26638 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) G LUCLET CO.,LTD.   (KR) 

#103 STX V TOWER, 371-37 Gasan-
dong, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ bánh kẹo, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồ uống 

đóng hộp, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đá lạnh ăn được, kem lạnh và món tráng miệng 
đông lạnh, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mì ăn liền, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ chế 
phẩm làm sạch, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ sản phẩm sữa, dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ đồ uống nhẹ, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ trái cây và rau tươi, trái cây và rau đã được 
bảo quản, trái cây và rau đã nấu chín, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ sản phẩm sôcola, dịch 
vụ bán buôn hoặc bán lẻ dầu và chất béo có thể ăn được, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
dụng cụ nhà bếp, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ văn phòng phẩm, dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ thịt, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ cà phê, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các sản 
phẩm thuốc lá, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ bột mì và chế phẩm tinh bột ngũ cốc (dùng 
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cho thực phẩm), dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các sông, cá không còn sống và cá được 
bảo quản, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ rượu.  

 
 

(210) 4-2011-26639 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A25.3.3 
(591) Vàng nhạt, đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

Hương Sen   (VN) 
Khách sạn Hương Sen II, số 228, đường 
Trường Chinh, phường Quyết Thắng, 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận chuyển hành khách bằng taxi; vận tải 

hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.  
 
 
 

(210) 4-2011-26640 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) OMNIA HOLDINGS LIMITED   (ZA) 

Omnia House, 13 Sloane Street, 
Bryanston, South Africa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm để điều hòa sự sinh trưởng của cây 

trồng.  
 
 
 

(210) 4-2011-26641 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đen, vàng 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mẹ Yêu Con  (VN) 
215 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em (cột tóc, túi xách, nón). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1279 

(210) 4-2011-26643 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.17.11; 1.5.1; 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH bao bì Hương 

Sen  (VN) 
Đường Nguyễn Doãn Cừ, lô B2, khu công 
nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bao bì làm bằng các tông, bao bì làm bằng nhựa PE (polyethylene); bao bì làm 

bằng nhựa PP (polypropylene).  
 

Nhóm 40: Gia công và in bao bì theo đơn đặt hàng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ dạy nghề.  
 
 
 

(210) 4-2011-26644 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.6; 26.1.6; 14.1.13 (540) 

  

(731) Đoàn Thuỳ Linh  (VN) 
P3-A6, tập thể K83, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay. 
 

Nhóm 41: Tư vấn du học quốc tế; đào tạo tin học ngoại ngữ; dịch vụ dịch thuật, phiên 
dịch. 

 
 

(210) 4-2011-26645 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thái Ty  (VN) 

271 - 271A Bàu Cát, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-26646 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thái Ty  (VN) 

271 - 271A Bàu Cát, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26647 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát trái cây.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26648 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Thiều Đăng Hùng   (VN) 

Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-26649 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Thiều Đăng Hùng  (VN) 

Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26650 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26651 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt    (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26652 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam   (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26653 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, đường, chè (trà), cà phê, gia vị.  

 
 

 
 

(210) 4-2011-26654 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu hoa quả, rượu vang, rượu vốtca, rượu uýtky, rượu brandi.  
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(210) 4-2011-26655 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-26656 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh Dương, trắng 
(731) Hộ Kinh Doanh Cá Thể Cao 

Hồng Diễm  (VN) 
Thanh Thọ, Phú Xuân, huyện Tân Phú, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng (cát, đá, xi măng, sắt, thép, tấm lợp, gạch); sơn các 

loại; bột trét tường, hàng trang trí nội thất (đèn trang trí, kệ tủ, bàn ghế, thiết bị vệ sinh 
bằng sứ hoặc inox).  

 
 
 

(210) 4-2011-26657 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.11.1; 26.3.23; 26.3.1 
(731) SOLUTIA SlNGAPORE PTE. LTD.  

(SG) 
12 Jalan Kilang Barat # 06-01, Singapore 
159354  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm chống gỉ dùng để bảo quản; sơn lót bảo vệ 

cho khung; gầm xe cộ. 
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(210) 4-2011-26658 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 10.3.25; A9.7.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) CHOI WON SEOK   (KR) 

4/F, SUNSHINE BLDG, 382-5, 
Seongnae-dong, Gangdong-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); xà phòng, nước hoa.  

 
 
 

(210) 4-2011-26659 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(731) CHOI WON SEOK   (KR) 

4/F, SUNSHINE BLDG, 382-5, 
Seongnae-dong, Gangdong-gu, Seoul, 
KOREA  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc da, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); xà phòng, nước hoa.  

 
 
 

(210) 4-2011-26660 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) CHOI WON SEOK    (KR) 

4/F, Shunshine Bldg, 382-5, Seongnae-
dong, Gangdong-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc da, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); xà phòng, nước hoa. 
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(210) 4-2011-26661 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-26663 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-26664 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Đen, xanh dương 
(731) Dương Cao Nguyên  (VN) 

51B/2 Minh Phụng, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang như quần áo nam nữ, nón mũ, túi xách, giày dép, ví, 

dây lưng, ô (dù), mắt kính, dây đeo cổ, vòng đeo tay, khuyên tai thời trang, quà tặng lưu 
niệm như: gấu bông, heo đất (ống heo), móc khóa, đồng hồ treo tường, bao đựng điện 
thoại, miếng lót chuột, khung hình, đèn trang trí, thiết bị điện tử như: loa, tai nghe, thiết bị 
lưu trữ dữ liệu (USB).  
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(210) 4-2011-26665 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 1.15.23 
(591) Tím, xanh dương, đỏ, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Đắc Hưng Gia 

Lai  (VN) 
19 đường Ngô Gia Tự, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn ghế (bằng gỗ). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước hoa, mỹ phẩm, ô tô, xe có động cơ, rượu, đồ 
uống có cồn, sim  cạc (card) điện thoại, tre, nứa, gỗ cây, gỗ chế biến, các loại nông sản 
như trà, cà phê, gạo, ngũ cốc.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị hệ thống viễn thông; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; xây dựng 
công trình dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt bằng; dịch vụ khai thác gỗ rừng.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ liên quan đến chế biến và xử lý gỗ bao gồm: ca, xẻ, bào, sấy gỗ, tẩm 
hóa chất chống mối mọt, chống cháy cho gỗ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng; dịch vụ trồng lúa; dịch vụ trồng cây cao 
su.  

 
 

(210) 4-2011-26666 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Nhũ vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thiết kế mỹ 

thuật - dịch vụ quảng cáo Phi 
Lao  (VN) 
210N Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ tặng quà nhằm mục đích quảng cáo đối với các 

sản phẩm như: áo ma, móc khóa, viết (bút), nón (mũ), áo thun, bình pha lê, cờ lưu niệm, 
cúp lưu niệm, kỷ niệm chương, cặp da, túi xách, ví (bóp). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy.  
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Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức các chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ 
thuật; đào tạo; dạy nghề.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu. 

 
 

(210) 4-2011-26667 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty liên doanh MEYER - 

BPC  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26668 (220) 13.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.2; 26.1.1 
(591) Đen, xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH Khánh Anh 

Quân  (VN) 
149A Trương Định, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, hàng mỹ phẩm, dược phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khoẻ; tư vấn trong lĩnh 
vực chăm sóc da, làm đẹp và chăm sóc sức khoẻ; phòng khám chuyên khoa da liễu.  

 
 

(210) 4-2011-26669 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Nét 
Việt   (VN) 
160 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần bơi, quần áo dùng ở bãi biển, trang phục dùng ở bãi biển, quần áo lót phụ 
nữ (đồ vải), quần áo, trang phục, áo nịt ngực (áo lót), quần lót, quần đùi, quần áo may 
sẵn, tất dài, tất cao cổ, bộ quần áo, quần áo mặc bên trong, áo thun ngắn tay, quần áo lót 
mặc bên trong. 

 
 

(210) 4-2011-26670 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; 5.3.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
xanh Thanh Thủy  (VN) 
Lô S8 đường N8, khu công nghiệp Hòa 
Xá, thành phố Nam Định 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời, thiết bị để chiếu sáng, thiết bị lọc nước, 

thiết bị vệ sinh, vòi nước. 
 
 

(210) 4-2011-26671 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH May Mặc Thăng 

Long  (VN) 
62/4 Trần Bình Trọng, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi du lịch, túi xách, ví các loại thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 20: Gối, đệm ngủ, đệm có hình thú vật, đệm bằng vải, khung ảnh bằng vải thuộc 
nhóm này.  

 
Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải, chăn, bao đệm, bao gối, khăn trải bàn, khăn trải giường 
bằng vải thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ đội đầu, tạp dề. 

 
 

(210) 4-2011-26672 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH May Mặc Thăng 

Long   (VN) 
62/4 Trần Bình Trọng, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi du lịch, túi xách, ví các loại thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 20: Gối, đệm ngủ, đệm có hình thú vật, đệm bằng vải, khung ảnh bằng vải thuộc 
nhóm này.  

 
Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải, chăn, bao đệm, bao gối, khăn trải bàn, khăn trải giường 
bằng vải thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ đội đầu, tạp dề.  

 
 

(210) 4-2011-26673 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19 (540) 

  

(731) Đỗ Duy Lợi  (VN) 
Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (dùng phòng phòng ngủ), gối ngủ (không dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường (drap), vỏ gối (áo gối); vỏ đệm.  
 
 
(210) 

 
4-2011-26674 

 
(220) 

 
14.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 2.9.19 
(731) ILC TRADEMARK CORPORATION  

(VG) 
Tropic Isle Building, PO Box 3443, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy và đồ đi chân, mũ lưỡi trai, mũ nón, và đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-26675 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.13.25; 26.1.2; 
A25.7.21 

(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuyên Thái 

Bình  (VN) 
236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp như vệ sinh: máy móc, kính, sân khách sạn, bệnh 
viện, tất cả phục vụ cho sản xuất và đời sống con người.  

 
 
 

(210) 4-2011-26676 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Gia Phan  (VN) 
Số 68 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 
 
 

(210) 4-2011-26677 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Gia Phan  (VN) 
Số 68 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 
 
 

(210) 4-2011-26679 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 2.9.1 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Biển  (VN) 
Phòng 8- K3, tổ 17, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở gạo.  
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(210) 4-2011-26680 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Hoàng Phát   (VN) 
144/5A ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 

 
 

(210) 4-2011-26681 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Hoàng Phát   (VN) 
144/5A ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 

 
 

(210) 4-2011-26682 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phụ tùng xe 
máy TMT   (VN) 
149/13 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe mô tô, phụ tùng xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-26683 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.8; 14.5.1 
(591) Đỏ, xanh tím, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Trường đại học Bách Khoa Hà 
Nội  (VN) 
Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; thông tin về giáo dục và đào tạo; các hoạt động thể thao và 
văn hóa, cụ thể là: xuất bản sách, tổ chức các cuộc thi, tổ chức và điều khiển các cuộc hội 
nghị, hội thảo, chuyên đề, tập huấn, dịch vụ đào tạo thông qua internet; dịch vụ về giáo 
dục và giảng dạy; đào tạo thực hành.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ tư vấn về khoa học và công nghệ; nghiên cứu, thiết kế liên quan 
đến khoa học và công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và 
phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; nghiên cứu về dự án kỹ thuật; dịch vụ tư vấn 
về tiết kiệm năng lượng; dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 
 

(210) 4-2011-26684 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Minh Vương  (VN) 
P405, nhà B, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu 

(bar); dịch vụ quán cà phê; căng tin; quán ăn tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2011-26685 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.9.15; 5.9.21 
(591) Đen, đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Đức Hải  (VN) 
Số 16/15/32/263, đường Lạch Tray, 
phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát. 

 
 

(210) 4-2011-26686 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.2; 1.15.23; A24.15.13; A24.15.8 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 3 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính; cung cấp thông tin 

tài chính; tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính); cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản; quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán; 
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lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác tài chính; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2011-26687 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.1; A1.1.10; 25.1.6; 26.1.4 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Thị Mỹ Chi  (VN) 
79 Trần Nguyên Hãn, ấp Mỹ An, xã Mỹ 
Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), bánh. 

 
 

(210) 4-2011-26688 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

sản phẩm Thiên Nhiên - Floral  
(VN) 
Số 11, ngách 7, ngõ 162A, phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26689 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.9; 26.4.4; A1.1.10 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.   (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; rau được trồng dưới nước; lợn (động vật sống); cá (động 

vật sống); thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho gia súc, thức ăn cho cá; 
thức ăn cho tôm; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho rùa; chất bổ sung cho thức ăn động 
vật; hoa tươi; cây; thóc; thực vật tự nhiên; thực vật trồng trong chậu. 
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(210) 4-2011-26690 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MANDOM CORP.   (JP) 

5-12, Juniken-cho, Chuo-ku, Osaka, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy màu tóc; thuốc nhuộm tạo màu cho tóc; thuốc nhuộm tóc; chế 

phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tạo kiểu cho tóc; chế phẩm giữ dáng tóc; sáp bôi tóc; chế 
phẩm dạng bọt để tạo kiểu cho tóc; gel tạo kiểu cho tóc; chế phẩm dạng lỏng để tạo kiểu 
cho tóc; chế phẩm xịt dưỡng tóc; sáp dùng trong mỹ phẩm; sáp thơm bôi tóc; nước xức 
tóc; nước thơm dưỡng tóc; kem dùng cho tóc dầu dưỡng tóc; keo xịt tóc; dầu gội đầu, 
dung dịch dưỡng tóc tạo màu, dầu xả tóc, nước hoa; chất thơm (tinh dầu); nước thơm 
phòng; nước thơm xịt phòng; nước hoa co-lô-nhơ; tinh dầu; khăn tay thấm tẩm nước 
thơm; bột tan, dùng trong mục đích vệ sinh thân thể và trang điểm; mỹ phẩm; chất chống 
đổ mồ hôi (vệ sinh); chất khử mùi dùng cho cá nhân; mỹ phẩm chăm sóc da; kem làm 
trắng da; kem dưỡng ẩm da; chế phẩm làm sạch mặt dạng bọt; nước thơm dùng cho da; 
mỹ phẩm dạng sữa dùng cho da, kem dùng cho da; chế phẩm để trang điểm; son môi và 
chế phẩm tạo màu cho môi; thuốc bôi mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm trang điểm lông mày, 
mỹ phẩm trang điểm mắt; phấn trang điểm; phấn má; mỹ phẩm bôi mí mắt; mặt nạ làm 
đẹp; chế phẩm tẩy trang; nước làm sạch dùng cho mục đích trang điểm; sữa làm sạch 
dùng để tắm rửa; chế phẩm làm sạch mặt để trang điểm; thuốc màu bôi móng tay, móng 
chân; chế phẩm để chăm sóc móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy thuốc màu bôi móng 
tay, móng chân; móng tay/chân giả; khăn tay thấm tẩm nước thơm mỹ phẩm; giấy tẩm 
chế phẩm khử mùi cho da và phân dùng cho cơ thể (không chứa thuốc); chế phẩm làm 
rụng lông; xà phòng; kem đánh răng; chế phẩm dùng để tắm không chứa thuốc, cụ thể là 
chế phẩm để tắm dạng lỏng, gel, bột, muối để tắm và xà phòng tắm dạng bánh; nước hoa 
cô lôn dùng cho nam giới; chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân dạng lăn; chế phẩm khử 
mùi dùng cho chân dạng xịt; xà phòng để chăm sóc cơ thể; xà phòng khử mùi; xà phòng 
chống đổ mồ hôi; xà phòng chống ra mồ hôi chân; chế phẩm dùng sau khi cạo râu; chế 
phẩm để cạo râu; giấy tẩm chế phẩm làm sạch mặt dùng cho trang điểm; giấy thấm dùng 
cho mặt để làm sạch, kem dùng cho môi; miếng dính để làm sạch và loại bỏ trứng cá trên 
mũi; gel tắm vòi hoa sen.  

 
 

(210) 4-2011-26691 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MANDOM CORP.    (JP) 

5-12, Juniken-cho, Chuo-ku, Osaka, 
Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm  và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy màu tóc; thuốc nhuộm tạo màu cho tóc; thuốc nhuộm tóc; chế 

phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tạo kiểu cho tóc; chế phẩm giữ dáng tóc; sáp bôi tóc; chế 
phẩm dạng bọt để tạo kiểu cho tóc; gel tạo kiểu cho tóc; chế phẩm dạng lỏng để tạo kiểu 
cho tóc; chế phẩm xịt dưỡng tóc; sáp dùng trong mỹ phẩm; sáp thơm bôi tóc; nước xức 
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tóc; nước thơm dưỡng tóc; kem dùng cho tóc dầu dưỡng tóc; keo xịt tóc; dầu gội đầu, 
dung dịch dưỡng tóc tạo màu, dầu xả tóc, nước hoa; chất thơm (tinh dầu); nước thơm 
phòng; nước thơm xịt phòng; nước hoa co-lô-nhơ; tinh dầu; khăn tay thấm tẩm nước 
thơm; bột tan, dùng trong mục đích vệ sinh thân thể và trang điểm; mỹ phẩm; chất chống 
đổ mồ hôi (vệ sinh); chất khử mùi dùng cho cá nhân; mỹ phẩm chăm sóc da; kem làm 
trắng da; kem dưỡng ẩm da; chế phẩm làm sạch mặt dạng bọt; nước thơm dùng cho da; 
mỹ phẩm dạng sữa dùng cho da, kem dùng cho da; chế phẩm để trang điểm; son môi và 
chế phẩm tạo màu cho môi; thuốc bôi mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm trang điểm lông mày, 
mỹ phẩm trang điểm mắt; phấn trang điểm; phấn má; mỹ phẩm bôi mí mắt; mặt nạ làm 
đẹp; chế phẩm tẩy trang; nước làm sạch dùng cho mục đích trang điểm; sữa làm sạch 
dùng để tắm rửa; chế phẩm làm sạch mặt để trang điểm; thuốc màu bôi móng tay, móng 
chân; chế phẩm để chăm sóc móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy thuốc màu bôi móng 
tay, móng chân; móng tay/chân giả; khăn tay thấm tẩm nước thơm mỹ phẩm; giấy tẩm 
chế phẩm khử mùi cho da và phân dùng cho cơ thể (không chứa thuốc); chế phẩm làm 
rụng lông; xà phòng; kem đánh răng; chế phẩm dùng để tắm không chứa thuốc, cụ thể là 
chế phẩm để tắm dạng lỏng, gel, bột, muối để tắm và xà phòng tắm dạng bánh; nước hoa 
cô lôn dùng cho nam giới; chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân dạng lăn; chế phẩm khử 
mùi dùng cho chân dạng xịt; xà phòng để chăm sóc cơ thể; xà phòng khử mùi; xà phòng 
chống đổ mồ hôi; xà phòng chống ra mồ hôi chân; chế phẩm dùng sau khi cạo râu; chế 
phẩm để cạo râu; giấy tẩm chế phẩm làm sạch mặt dùng cho trang điểm; giấy thấm dùng 
cho mặt để làm sạch, kem dùng cho môi; miếng dính để làm sạch và loại bỏ trứng cá trên 
mũi; gel tắm vòi hoa sen.  

 
 

(210) 4-2011-26692 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển đô thị 
Hồng Hà  (VN) 
Tầng 1 & 2 nhà NO3 khu đô thị mới, 
Dịch Vọng, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, gạch ốp lát ceramic. 

 
 

(210) 4-2011-26693 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần Gia Lộc  (VN) 

217B Tôn Đức Thắng, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy, đào tạo.  
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(210) 4-2011-26694 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 16.1.1; 6.1.2; 20.7.1; 15.7.1; A26.11.9; 
A17.5.7 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, 
da cam 

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng điện lực Miền Bắc  (VN) 
195 đường Trần Phú, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Phân phối điện.  

 
 

(210) 4-2011-26695 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART  
(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26696 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART  
(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26697 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART  
(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26698 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) LBS LABORATORY LTD., PART  

(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26699 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) LBS LABORATORY LTD., PART  

(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26701 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3; A1.1.10; 1.17.11; 25.1.6 (540) 

  

(731) Lê Văn Đức  (VN) 
37 ngõ Trại Cá, phố Trương Định, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Loa. 
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(210) 4-2011-26702 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Nam 
Cát Tiên  (VN) 
Số 85, phố Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức đi chơi trên biển; tổ chức cuộc du lịch; hướng dẫn viên du lịch; đặt chỗ 

cho việc đi lại; vận tải; vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ; nhà nghỉ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; làm tóc; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; 
vật lý trị liệu. 

 
 
 

(210) 4-2011-26703 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 26.3.1; 15.7.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Phan Tấn Bện   (VN) 
Cơ khí Phan Tấn, ấp 5, xã Mỹ Đông, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ (máy gặt đập liên hợp).  

 
 
 

(210) 4-2011-26704 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quần áo 
trang phục Tinh tế Nhật Bản  
(VN) 
Lô B2.2-B2.3, đường D93, KCN Đồng 
An 2, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn choàng; thắt lưng 

(trang phục). 
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(210) 4-2011-26705 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.7.25; 26.1.2; A25.3.3 
(591) Trắng, đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần sữa chua 

Việt Nam  (VN) 
69 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; nước sữa; sữa chua; kem (sản phẩm sữa), sữa đông và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa gồm: máy móc, thiết bị làm kem sữa tươi, lương thực, thực 
phẩm, đồ uống. 

 
 

(210) 4-2011-26708 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) STANDARD CHARTERED PLC   (GB) 

1 Aldermanbury Square, London EC2V 
7SB, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng internet; dịch vụ ngân hàng dành cho việc thanh toán hóa 

đơn qua điện thoại; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tín dụng và dịch vụ bản 
hiểm; dịch vụ ngân hàng thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản, tài chính, 
bảo hiểm, cổ phiếu, vàng, giấy tờ ghi nhận điều kiện giao dịch giữa ngân hàng và khách 
hàng, giấy tờ xác nhận việc hoàn tất giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng; dịch vụ bảo 
hiểm và bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ thống kê bảo hiểm; dịch 
vụ kinh doanh tài chính; dịch vụ đổi tiền; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ định giá và đánh giá thẩm định tài chính 
đối với tài sản; dịch vụ mua lại/tiếp quản và quản lý tài sản công ty, cụ thể là bất động 
sản, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, đất đai và văn phòng; dịch vụ cho thuê tài 
sản cụ thể là cho thuê đất đai, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, cho thuê nông trại, 
cho thuê bất động sản; dịch vụ quản trị hoạt động kinh doanh tài chính; dịch vụ nhận ủy 
thác trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, cổ phần, bất động sản, đầu tư; dịch vụ gây quỹ từ 
thiện; quản lý vốn chung; dịch vụ lập vốn chung; dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ bao 
thanh toán (dịch vụ tài chính); dịch vụ chiết khấu hóa đơn; dịch vụ phân phát tiền mặt; 
dịch vụ cho vay; dịch vụ cầm cố; dịch vụ môi giới cầm cố; dịch vụ bảo đảm tiền cho vay; 
dịch vụ bảo lãnh trái phiếu; dịch vụ tín dụng; tài trợ hợp đồng thuê mua; dịch vụ tài trợ 
mua trả góp; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ chi tiêu; dịch vụ thẻ rút tiền mặt; dịch vụ 
thẻ séc bảo đảm; dịch vụ thẻ thanh toán và dịch vụ thẻ (thanh toán) ghi nợ; dịch vụ đăng 
ký thẻ tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ bảo đảm séc, thẻ (thanh toán) ghi nợ, thẻ 
thanh toán, thẻ tài chính, thẻ mua hàng; dịch vụ thay thế thẻ và tiền mặt; dịch vụ xây dựng 
cơ chế khuyến khích khách hàng dùng thẻ tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ 
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(thanh toán) ghi nợ, thẻ thanh toán, thẻ tài chính, thẻ mua hàng; cho thuê các thiết bị xử 
lý thẻ tài chính và các dữ liệu liên quan đến thẻ tài chính; xử lý dữ liệu liên quan đến giao 
dịch bằng thẻ và giao dịch bằng các phương thức thanh toán khác; dịch vụ cung cấp tài 
chính, đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ quầy đổi tiền, dịch vụ đổi ngoại tệ; dịch vụ ngân 
hàng thương mại và ngân hàng đầu tư dịch vụ đầu tư và tiết kiệm; dịch vụ quản lý đầu tư 
về ngân hàng, tài chính, tiền tệ, bảo hiểm và bất động sản, môi giới trái phiếu, chứng 
khoán, hợp đồng tương lai; dịch vụ tạo lập thị trường cho cổ phiếu của công ty; dịch vụ 
đánh giá chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu; dịch vụ cho vay chứng 
khoán; dịch vụ nhờ thu cổ tức; dịch vụ nhờ thu các khoản thanh toán; bảo hiểm hỏa hoạn; 
bảo hiểm hàng hải; dịch vụ đầu tư tín thác; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ lập kế hoạch 
quản lý phân vốn góp cá nhân; dịch vụ tư vấn tài chính và cho vay liên quan đến thuế; 
dịch vụ cố vấn kế hoạch tài chính và đầu tư; dịch vụ quản lý tài chính và đầu tư; dịch vụ 
nghiên cứu tài chính; dịch vụ quỹ lương hưu; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển 
giao cổ phiếu qua mạng điện tử; dịch vụ bảo quản, quản lý và định giá vốn đầu tư; dịch vụ 
đại lý ký quỹ; dịch vụ lưu ký chứng khoán; dịch vụ giữ két sắt; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và cố vấn về các vấn đề ngân hàng, tài chính, tiền tệ, bảo hiểm và bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-26709 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh Dương sẫm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Nguyễn Liêu  (VN) 
110/4E Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Van kim loại: van cầu, van cửa, van dao, van an toàn.  

 
 

(210) 4-2011-26720 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.10; 26.1.2; 3.7.16 
(591) Trắng, xanh Dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Diệu 
Hiền  (VN) 
22B Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã 

chưng cất đóng hộp.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát các loại như: nước yến; đồ uống chứa tổ yến; nước uống tinh 
khiết; nước ép trái cây làm từ hoa quả các loại không chứa cồn. 
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(210) 4-2011-26721 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Đen, hồng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây 

sẫm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may Khởi Kiến  
(VN) 
73/15 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, quần áo. 
 

Nhóm 40: Gia công hàng may mặc: quần áo. 
 
 
 

(210) 4-2011-26722 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn ý   (VN) 
66/14 B đường Bình Thành, khu phố 4, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê bột, cà phê hòa tan.  
 
 
 

(210) 4-2011-26724 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần S.T Đất Việt  
(VN) 
38 đường số 10, khu phố 2, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau mặt bằng giấy, khăn giấy để tẩy trang, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy 

ướt (dùng một lần), khăn giấy. 
 

Nhóm 35: Mua bán khăn giấy, khăn giấy ướt (dùng một lần), khăn giấy để tẩy trang.  
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(210) 4-2011-26725 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 25.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại phụ tùng xe mô 
tô Hữu Định  (VN) 
801/11 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy và xe ô tô bao gồm má phanh đùm và đĩa (bố thắng đùm, 

đĩa), xích, đĩa xích, còi xe, lốp xe (vỏ xe), kính xe.  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô và xe gắn máy gồm bình ắc quy, cuộn dây đánh lửa 
(mobin), mobin sờn, bình sạc (bộ tích trữ điện), mạch tích hợp của xe (IC).  

 
 
 

(210) 4-2011-26726 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7 
(591) Xanh dương sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Khởi Kiến  
(VN) 
73/15 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, quần áo  
 

Nhóm 40: Gia công hàng may mặc: quần áo.  
 
 
 

(210) 4-2011-26727 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Nh Phát   (VN) 
115 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe hơi và xe máy cụ thể gồm giảm xóc (phuộc) xe, xích xe, nhông xe, 

vành xe (niềng), đĩa xe, kính (kiếng) xe, vòng bạc (séc măng), dây truyền động dùng cho 
xe cộ (dây cu-roa), má phanh (bố thắng).  
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(210) 4-2011-26728 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); tương 

ớt; miến ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 
 
 

(210) 4-2011-26740 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, xe máy, xe đạp, xà lan, tàu thuyền, máy bay.  

 
 
 

(210) 4-2011-26741 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, khung ảnh bằng gỗ; giường.  
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(210) 4-2011-26742 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến, cá đã chế biến, sữa tươi, sữa bột, dầu ăn thực vật, rau quả đã 

phơi khô hoặc nấu chín.  
 
 
 

(210) 4-2011-26743 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, chè (trà), cà phê, đường, nước tương.  

 
 
 

(210) 4-2011-26744 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.1; A11.3.4 
(591) Trắng, đen, nâu, vàng, đỏ 
(731) Hà Trần Quang Thuận  (VN) 

727/1116 Trần Hưng Đạo, phường 1, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè). 
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(210) 4-2011-26745 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A3.7.24; 7.1.24; 26.4.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Yến Nha 
Trang   (VN) 
193 Hùng Vương, phường Hải Châu II, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: yến sào, tổ yến, nước yến giải khát.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26746 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.7.24; 7.1.24; 26.4.1; 26.2.7 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Yến Nha 
Trang   (VN) 
193 Hùng Vương, phường Hải Châu II, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào, tổ yến, nước yến giải khát. 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26747 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Kiều An   (VN) 
85/6D Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm. 
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(210) 4-2011-26748 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Kiều An    (VN) 
85/6D Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa chén.  

 
 
 

(210) 4-2011-26749 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; 25.12.1; 25.1.6; 24.1.1 
(591) Đen, đen nhạt, trắng, đỏ, vàng, vàng 

nhạt, nâu, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tuấn Anh  (VN) 
C5/15 ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 
(210) 

 
4-2011-26760 

 
(220) 

 
14.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.   
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn cày, lốc 
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máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; mua bán 
máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel); mua 
bán: máy phát điện, máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc 
đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu 
nén đường, máy làm đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-26761 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.   
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; mua bán 
máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel); mua 
bán: máy phát điện, máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc 
đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu 
nén đường, máy làm đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải. 
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(210) 4-2011-26762 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.   
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; mua bán 
máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel); mua 
bán: máy phát điện, máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc 
đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu 
nén đường, máy làm đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải. 

 
 

(210) 4-2011-26763 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.    
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.   
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; mua bán 
máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel); mua 
bán: máy phát điện, máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc 
đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu 
nén đường, máy làm đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải. 

 
 

(210) 4-2011-26764 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.   
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
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lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; mua bán 
máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel); mua 
bán: máy phát điện, máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc 
đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu 
nén đường, máy làm đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải. 

 
 

(210) 4-2011-26765 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.   
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; mua bán 
máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel); mua 
bán: máy phát điện, máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc 
đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu 
nén đường, máy làm đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải. 

 
 

(210) 4-2011-26766 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1311 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 
đi.  

 
Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; mua bán 
máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel); mua 
bán: máy phát điện, máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc 
đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu 
nén đường, máy làm đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải. 

 
 

(210) 4-2011-26767 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.10 
(731) Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa PHương Bình  (VN) 
45A Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng chữa bệnh (y tế); dịch vụ trợ giúp y tế, nghề chữa răng; dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe. 
 
 

(210) 4-2011-26768 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Biển Ngọc  (VN) 
Tổ 5, khu 9, phường Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai (đồ trang sức); các sản phẩm làm bằng ngọc trai: khuy măng sét, cái 

kẹp cà vạt, dây đeo đồng hồ.  
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Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, nữ trang đá quý, đồ trang sức bằng ngọc trai và các sản 
phẩm làm từ ngọc trai, bột ngọc trai, kem ngọc trai, hàng thủ công mỹ nghệ làm từ ngọc 
trai; cửa hàng bán lẻ các sản phẩm trên; dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm nêu trên. 

 
 
 

(210) 4-2011-26769 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Biển Ngọc  (VN) 
Tổ 5, khu 9, phường Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ.  

 
 
 

(210) 4-2011-26771 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Hợp tác xã mộc tủ thờ 
truyền thống Gò Công  (VN) 
ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng gỗ: tủ thờ; bàn; ghế; giường; kệ; giá; cửa, cầu thang.  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất khẩu các sản phẩm bằng gỗ: tủ thờ, bàn, ghế; giường, kệ, giá, 
cửa, cầu thang.  

 
 
 

(210) 4-2011-26772 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; 25.1.25; A12.1.25; 12.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Mộc Tủ Thờ 
Truyền Thống Gò Công  (VN) 
ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng gỗ: tủ thờ; bàn; ghế; giường; kệ; giá; cửa, cầu thang.  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất khẩu các sản phẩm bằng gỗ: tủ thờ, bàn, ghế; giường, kệ, giá, 
cửa, cầu thang. 
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(210) 4-2011-26773 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Hợp tác xã Ca Cao Chợ Gạo  
(VN) 
ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Quả ca cao tươi; hạt ca cao nguyên liệu; cây giống ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất khẩu: quả ca cao tươi, hạt ca cao nguyên liệu, cây giống ca cao. 
 
 

(210) 4-2011-26774 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.15; 5.7.6; A1.1.10 
(591) Nâu đỏ, nâu nhạt, vàng, vàng xám, xám, 

xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Cao Cao Chợ Gạo  
(VN) 
ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Quả ca cao tươi; hạt ca cao nguyên liệu; cây giống ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất khẩu: quả ca cao tươi, hạt ca cao nguyên liệu, cây giống ca cao. 
 
 

(210) 4-2011-26780 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương, xanh 

dương sẫm 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ Tiến 
Thành Phát  (VN) 
155 đường 79, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; vòi tắm hoa sen; thiết bị chiếu sáng như: 

đèn, bóng đèn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng như: cát, đá, xi măng, sỏi, hàng trang trí nội thất 
như: bàn, ghế, máy móc thiết bị cho ngành cấp thoát nước như: ống nhựa, ống gang dẻo 
chuyên dùng cho cấp thoát nước, đồng hồ nước, hàng kim khí điện máy như: tivi, tủ lạnh, 
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thiết bị điện tử như: máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính như: bàn phím, chuột máy tính, 
văn phòng phẩm, túi vải, ba lô, hàng điện gia dụng như: nồi cơm điện, lò nướng bằng 
điện, hàng mây, tre, lá như: túi xách, nón; giày da, gốm sứ, hàng thủ công mỹ nghệ như: 
ly, chén, lọ hoa, thúy hải sản như: tôm, cua, cá; rau, củ, quả các loại, cà phê, chè (trà), 
đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, bột ngũ cốc, bột gạo, bột sắn, bia, rượu; 
môi giới thương mại; xúc tiến thương mại; tiếp thị; hội chợ triển lãm thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-26781 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  
(KR) 
292, Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Chất bổ sung thức ăn vật nuôi, không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 

động vật; chất bổ sung dinh dưỡng  dùng cho thực phẩm cho động vật, không dùng cho 
mục đích y tế; hương liệu dùng cho thức ăn cho động vật; thức ăn tăng lực dùng cho súc 
vật; chế phẩm vỗ béo động vật; thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá; thức ăn tổng hợp 
cho động vật; vật nuôi gây giống; các sản phẩm làm ổ cho động vật.  

 
 

(210) 4-2011-26782 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Trắng, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH Một Châu ¸  

(VN) 
74 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán rượu, quán ăn tự phục vụ, quán cà 

phê. 
 
 

(210) 4-2011-26783 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.3.4; 26.4.2; 1.15.21 
(591) Trắng, đỏ, đỏ đậm, đen 
(731) Công ty TNHH Một Châu ¸  

(VN) 
74 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán rượu, quán ăn tự phục vụ, quán cà 
phê.  

 
 

(210) 4-2011-26784 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 19.7.1; 5.7.10; 25.1.25; 5.3.19 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Một Châu ¸  

(VN) 
74 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu. 

 
 

(210) 4-2011-26785 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 13.1.6; 1.15.9 
(591) Xanh Dương, tím, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quảng cáo và giải trí Mỹ 
Thanh   (VN) 
P302, nhà A4, 29 Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức trình diễn ca nhạc, nghệ thuật; dàn dựng chương trình biểu diễn nghệ 

thuật; dàn dựng băng hình; dàn dựng băng video; ghi băng video; thu băng video; ghi 
băng hình.  

 
 

(210) 4-2011-26787 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) HOME BOX OFFICE, INC.   (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Bao, túi, hộp (cases) (đồ chuyên dụng, đi kèm) bảo vệ máy tính xách tay 

(laptop), máy vi tính bảng (tablet), điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay để ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh và hình ảnh, thiết bị điện tử cầm tay để nghe nhạc và xem 
viđêô (media players), thiết bị trò chơi điện tử cầm tay được làm thích hợp để sử dụng với 
màn hình hoặc màn chiếu ngoài, điện thoại đi động, hệ thống định vị toàn cầu và thiết bị 
điện tử trợ giúp cá nhân (máy tính bỏ túi); vỏ phủ hay bọc ngoài (coverings) (đồ chuyên 
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dụng, đi kèm) bảo vệ máy tính xách tay (laptop), máy vi tính bảng (tablet), điện thoại 
thông minh, thiết bị điện tử cầm tay để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị điện tử cầm tay để nghe nhạc và xem viđêô (media players), thiết bị trò chơi điện 
tử cầm tay được làm thích hợp để sử dụng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài, điện thoại 
di động, hệ thống định vị toàn cầu và thiết bị điện tử trợ giúp cá nhân (máy tính bỏ túi). 

 
 

(210) 4-2011-26788 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889-0100, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vắc xin dùng cho con người.  

 
 

(210) 4-2011-26789 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889-0100, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vắc xin dùng cho con người.  

 
 

(210) 4-2011-26800 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.3.1; A25.3.11 
(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khu phức hợp thương mại 
VIETSIN  (VN) 
Khu đất dự án trung tâm thương mại - 
dịch vụ - giải trí Nam Sài Gòn tại khu 
chức năng số 02, đô thị mới Nam thành 
phố Hồ Chí Minh, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới và cho thuê bất động sản; tư vấn quản lý bất 
động sản.  

 
 
 

(210) 4-2011-26803 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PANGENE BIOTECH LTD   (IN) 

Room No. 110, HMP House, 1st Floor, 
No.4 Fairlie Place, Kolkata, India, PIN - 
700001 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-26804 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.3.22; 5.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Vạn An Sinh  

(VN) 
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc thân thể, da, tóc; mỹ phẩm dùng cho mục đích 

làm thon đẹp cơ thể; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm hóa dược; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm ăn kiêng (dùng cho y tế); thực phẩm chức năng (dùng trong ngành 
y); thực phẩm dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y 
tế, hóa mỹ phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm, 
thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị chăm sóc sắc đẹp; bán hàng trực tiếp các sản phẩm 
nêu trên tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc catalô cho khách 
hàng đặt mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; dịch vụ đại lý và 
phân phổi các sản phẩm nêu trên.  
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(210) 4-2011-26807 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-26808 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Triệu Thị  (VN) 
Số 340, đường Nguyễn Trãi, khóm 3, 
phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê chưa rang; ca 

cao; bánh kẹo.  
 
 
 

(210) 4-2011-26809 (220) 14.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ sẫm, đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
FORTE và Nguyễn   (VN) 
NLK 34-35 BQ, KDC CONIC, Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; mỳ pasta.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-26824 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.16; 20.7.1 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng, xám đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
văn hóa Khai Tâm   (VN) 
106/39-106/41-106/43, Bình Lợi, phường 
13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; bao bì; danh thiếp; xuất bản phẩm dạng in; catalo; tạp chí.  

 
 

(210) 4-2011-26825 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối Sao 
Việt  (VN) 
50 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Vợt bắt muỗi điện tử; ổ cắm điện; phích cắm điện; pin điện; dây điện; ắc quy 

điện.  
 
 

(210) 4-2011-26826 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; 3.7.17; 26.11.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SVOIL   (VN) 
1168/66E Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn cho moto, xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-26827 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại An Thịnh Phát  
(VN) 
Số 53, tổ 14, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo. 
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(210) 4-2011-26828 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.5.1; 26.13.25 
(591) Xanh đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Gió Mới   (VN) 
192/36 Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26829 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Hoàng Việt  (VN) 
Số 34, ngõ 28, đường Tăng Thiết Giáp, 
xóm 8, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản, môi giới bất động sản; quản lý bất động 

sản, cho thuê văn phòng (bất động sản).  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, xây dựng 
công trình công ích, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà 
không khí, hoàn thiện công trình xây dựng, cho thuê máy móc thiết bị xây dựng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26840 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa  (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-26841 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 

Khu 4, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26842 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hương Sen  (VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu như: chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc biêu vàng; thuốc thú y; dược phẩm.  

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy công cụ, máy dùng cho nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy tuốt lúa; 
máy dùng trong công nghiệp như máy hàn, máy cắt, máy ca, máy tiện; máy bơm nước; 
máy phát điện.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công (không dùng điện).  

 
Nhóm 11: Đồ điện dân dụng như: nồi cơm điện, chảo điện, quạt điện, tủ lạnh, điều hòa; 
thiết bị vệ sinh vòi sen, phòng tắm xông hơi (di chuyển được).  

 
Nhóm 12: Xe máy, linh kiện xe máy; động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 
Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồ nữ trang. 

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói. 

 
Nhóm 17: Cao su, nhựa bán thành phẩm, vật liệu cách nhiệt, cách điện.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như xi măng, gạch, cửa nhựa.  
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Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 
 

Nhóm 21: Đồ dùng nhà bếp không dùng điện như xoong nồi; các vật dụng cho nhà bếp 
như bát đũa, cốc chén, chổi lau nhà.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 27: Giấy dán tường, thảm trải nhà.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi. 

 
Nhóm 31: Cây giống, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).  

 
Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát; mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát; mua bán hoá chất; mua bán xăng dầu và khí đốt; mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện; xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức hội nghị hội thảo, dịch vụ đào tạo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng, dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1323 

(210) 4-2011-26844 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.1.6; 
1.15.23 

(591) Vàng, xanh da trời, xanh nõn chuối, 
trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Di   (VN) 
40 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ du lịch; dịch vụ môi giới vận chuyển, 
dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe, cho thuê kho hàng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26845 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
du lịch Dốc Đá - Phú Hài   (VN) 
Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, dịch vụ giám xát xây dựng công trình xây dựng, xây dựng dưới 
nước. 

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch, người đi cùng hướng dẫn khách du lịch, cuộc tham quan 
du lịch, tổ chức đi chơi trên biển. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, giải trí tiêu khiển, tổ chức buổi 
tiệc giải trí, tổ chức và điều khiển các hội nghị. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (SPA), dịch vụ tắm hơi, dịch vụ xoa bóp. 
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(210) 4-2011-26846 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 7.1.24; A7.1.11; 7.3.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH xây dựng Tiến 

Hùng  (VN) 
ấp Bắc 2, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-26847 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.2.7; 26.1.4 
(591) Trắng, đen, nâu, vàng, cam, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần VINAMINCO 

Hà Nội  (VN) 
Số 1, phố Ngụy Như Kon Tum, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán cây lâu năm, cây gia vị, cây dược liệu, hoa, cây cảnh, máy văn phòng 
(gồm máy phôtocopy, máy tính); bán buôn kim loại và quặng kim loại; mua bán ô tô, xe 
máy, xe có dộng cơ và phụ tùng của mô tô, xe máy; bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế 
biến, vật liệu xây dựng (sắt, thép, cát, sỏi, xi măng, đá, gạch, ngói, sơn), thiết bị nội ngoại 
thất (bình đun nước nóng lạnh dùng trong nhà vệ sinh, thiết bị phân phối nước nóng lạnh 
dùng điện, máy lọc nước, quạt thông gió, hệ thống ống dẫn nước), đồ gỗ xây dựng (cửa, 
bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), khoáng sản, than, khí đốt, dầu thô, các thiết bị điện-điện tử- 
điện lạnh- điện dân dụng và công nghiệp (ti vi, đài, loa, tủ lạnh, điều hoà, máy giặt, bàn 
là, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, máy hút bụi, nồi cơm điện, lò vì sóng); Xuất nhập 
khẩu cây lâu năm, cây gia vị, cây dược liệu, hoa, cây cảnh, máy văn phòng (gồm máy 
phôtocopy, máy tính), kim loại và quặng kim loại, ô tô, xe máy, xe có động cơ và phụ 
tùng của mô tô, xe máy, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, vật liệu xây dựng (sắt, thép, cát, 
sỏi, xi măng, đá, gạch, ngói, sơn), thiết bị nội ngoại thất (bình đun nước nóng lạnh dùng 
trong nhà vệ sinh, thiết bị phân phối nước nóng lạnh dùng điện, máy lọc nước, quạt thông 
gió, hệ thống ống dẫn nước), đồ gỗ xây dựng (cửa, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), khoáng 
sản, than, khí đốt, dầu thô, các thiết bị điện - điện tử - điện lạnh - điện dân dụng và công 
nghiệp (ti vi, đài, loa, tủ lạnh, điều hoà, máy giặt, bàn là, máy xay sinh tố, máy pha cà 
phê, máy hút bụi, nồi cơm điện, lò vi sóng); cho thuê máy văn phòng gồm máy 
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phôtocopy; tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo bất động sản; đấu giá bất động sản; tư 
vấn điều hành quản lý dự án; tư vấn đấu thầu.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản gồm: mua bán nhà đất, cho thuê nhà đất và văn 
phòng, cho thuê nhà xưởng; tư vấn đầu tư bất động sản; tư vấn đầu tư vốn; sàn giao dịch 
bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp, 
thuỷ lợi, hạ tầng đô thị (gồm công trình đường sắt, đường bộ, mạng lưới truyền năng 
lượng và viễn thông, hệ thống đường ống và hệ thống tới tiêu, các bể chứa, hệ thống nước 
thải, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy năng lượng, công trình năng lượng 
điện, nhà cao tầng, biệt thự, khu dân cư, khu công nghiệp, công trình thể thao, khu vui 
chơi giải trí); phá dỡ, cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng; 
san lấp mặt bằng; lắp đặt hệ thống xây dựng và thiết bị công trình (gồm lắp đặt hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí, thiết bị phòng chống cháy 
nổ, hệ thống giám sát an ninh, thang máy, cầu thang tự động, hệ thống âm thanh); khai 
thác khoáng sản, quặng kim loại quí hiếm, quặng sắt, quặng kim loại không chứa sắt; 
khai thác đá, sỏi, cát, đất sét; khai thác và thu gom than (than cứng, than non, than bùn), 
khí đốt, dầu thô; giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công 
trình hạ tầng kỹ thuật, công trình điện năng; giám sát thi công lĩnh vực lắp đặt thiết bị 
công trình và xây dựng hoàn thiện công trình; tư vấn thi công xây dựng; trang trí nội 
ngoại thất công trình xây dựng; xây dựng công trình hàng hải (xây dựng đường thủy, bến 
cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, đập và đê),    

 
Nhóm 40: Chế biến khoáng sản. 

 
Nhóm 41: Hoạt động của câu lạc bộ thể thao, cơ sở thê thao, công viên vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 42: Cho thuê máy văn phòng gồm máy vi tính; thiết kế các công trình xây dựng 
công nghiệp, dân dụng và công trình điện năng; thiết kế quy hoạch và kiến trúc công trình 
xây dựng; đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu xây lắp; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh 
vực: khai thác dầu thô và khí tự nhiên, thăm dò quặng, bơm và tháo nước, khoan thử và 
đào thử.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn 
uống lưu động được thực hiện bởi nhà hàng.  

 
 

(210) 4-2011-26848 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.3; 24.15.2; A24.15.13 
(591) Trắng, đỏ, xanh Dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại cơ điện tử á Châu  
(VN) 
54/32B đường số 43, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: ổn áp; rơ le tủ lạnh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26860 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEBA  (VN) 
Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26862 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Hiếu Hương  (VN) 
Đội 1, thôn Dịch Chung, xã Phương 
Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng cho mục đích công nghiệp (keo gỗ dán).  
 

Nhóm 19: Gỗ dán, gỗ dán phủ phim, gỗ dán cốp pha phủ keo chịu nước. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26863 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim Gia 
Huy  (VN) 
88 tổ 4, ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị đo huyết áp, dùng cho mục đích y tế; nhiệt kế dùng trong ngành y; 

thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo; máy ghi điện tim; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế;  
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(210) 4-2011-26864 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 7.3.11; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh tím, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Nam Thanh Bình  
(VN) 
500/12 đường TTH 02, khu phố 4, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng điện tử LED; màn hình hiển thị LED (đi ốt phát quang); hệ thống xếp 

hàng điện tử; hệ thống gọi phục vụ điện tử; thiết bị điện tử dân dụng: micro, âmpli.  
 
 
 

(210) 4-2011-26865 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A25.7.21 
(591) Xanh Dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - kỹ 
thuật Tín Việt  (VN) 
Số 8, đường số 23, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong ngành dệt nhuộm: hóa chất dùng để làm bóng sợi, vải, 

hàng dệt; hóa chất dùng để ngâm / tẩm / thấm ớt sợi, vải, hàng dệt; hóa chất chống thấm 
nước cho sợi, vải, hàng dệt. 

 
 
 

(210) 4-2011-26867 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Nâu đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Bảo 
Vy  (VN) 
55A Đào S Tích, ấp 3, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ, quần áo, đai lưng (trang phục).  
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(210) 4-2011-26868 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Bảo 
Vy   (VN) 
55A Đào S Tích, ấp 3, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Sản phẩm quần áo.  

 
 
(210) 

 
4-2011-26869 

 
(220) 

 
15.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Bảo 
Vy   (VN) 
55A Đào S Tích, ấp 3, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Sản phẩm quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-26870 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh biển đậm, xám, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan  (VN) 

Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy in phun để dùng với máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2011-26880 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng ô tô; vận tải bằng tàu thuyền; chuyển phát thư tín; vận 
chuyển hành khách; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; bao gói hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2011-26881 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang 

trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào thiết kế, xây dựng và vận 
hành máy móc công trình; dịch vụ thiết kế bao bì.  

 
 

(210) 4-2011-26882 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà trọ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2011-26883 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu     (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ diệt động vật có hại cho nông nghiệp; dịch vụ làm vườn cây cảnh; dịch 
vụ sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện spa; viện điều dưỡng.  

 
 
 

(210) 4-2011-26884 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ nghiên cứu tư vấn pháp luật; dịch vụ môi giới hôn 

nhân; hãng thám tử; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ trọng tài phân xử.  
 
 
 

(210) 4-2011-26885 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NOVATIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 
 

(210) 4-2011-26900 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng xuất nhập khẩu Trường 
Phát  (VN) 
Số 71, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: ống nhựa dùng trong xây dựng (ống cứng).  
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(210) 4-2011-26901 (220) 15.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng xuất nhập khẩu Trường 
Phát   (VN) 
Số 71, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: ống nhựa dùng trong xây dựng (ống cứng).  

 
 
 

(210) 4-2011-26902 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 18.3.23; 26.11.2; 18.3.21 
(591) Xanh Dương đậm, vàng, xanh da trời 

đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Sương  
(VN) 
502 khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Lái 
Thiêu, huyện thuận An, tỉnh Bình Dương

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục: quần áo dùng cho người lớn và trẻ em, quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo nam nữ, chăn (mÒn), khăn trải giường, áo gối, ga trải 
giường, gối nệm.  

 
 
 

(210) 4-2011-26903 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm  và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân. 
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(210) 4-2011-26904 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân. 
 
 
 

(210) 4-2011-26905 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân. 
 
 
 

(210) 4-2011-26906 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân. 
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(210) 4-2011-26907 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân. 
 
 
 

(210) 4-2011-26909 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu lương thực thực phẩm 
Saigon   (VN) 
Cao ốc Saigon Riverside, lầu 14, 2A - 4A 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo.  

 
 
 

(210) 4-2011-26910 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2011-26911 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-26912 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.3.1; A19.1.12 
(591) Xanh dương, vàng, nâu, đỏ, xanh lá cây 

đậm, nhạt, cam, tím 
(731) Công ty TNHH Người Lạc Quan  

(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Master Building 41 - 43 
Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trò chơi (trừ kinh doanh trò chơi điện tử), đồ chơi, băng đĩa âm 

thanh, hình ảnh (kể cả băng đĩa, trắng), sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ dùng gia 
đình, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-26913 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A19.1.12 
(591) Xanh dương, vàng, nâu, đỏ, xanh lá cây, 

cam, tím 
(731) Công ty TNHH Người Lạc Quan  

(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Master Building 41 - 43 
Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trò chơi (trừ kinh doanh trò chơi điện tử), đồ chơi, băng đĩa âm 

thanh, hình ảnh (kể cả băng đĩa, trắng), sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ dùng gia 
đình, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1335 

(210) 4-2011-26914 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

V.C.L   (VN) 
52/2/32, đường số 3, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây.   
 

Nhóm 11: Bếp điện, lò nướng điện, nồi áp suất dùng điện.  
 
 

(210) 4-2011-26915 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Đẹp  
(VN) 
Lầu 8, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả; kem chăm sóc tóc, thuốc hấp tóc; nước hoa; xà phòng; 

các sản phẩm để chăm sóc cá nhân và chăm sóc sắc dẹp, cụ thể là kem làm sạch và kem 
giữ ẩm; nước thơm, phấn; bút kẻ lông mày; mỹ phẩm trang điểm mắt; son bôi môi; mặt nạ 
làm sạch và giữ ẩm mặt (không chứa thuốc); kem chống nhăn; kem trắng da; kem nền; 
nước tẩy trang điểm; sữa rửa mặt; thuốc nhuộm tóc; thuốc duỗi tóc. 

 
 

(210) 4-2011-26916 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Đẹp  
(VN) 
Lầu 8, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả; kem chăm sóc tóc, thuốc hấp tóc; nước hoa; xà phòng; 

các sản phẩm để chăm sóc cá nhân và chăm sóc sắc dẹp, cụ thể là kem làm sạch và kem 
giữ ẩm; nước thơm, phấn; bút kẻ lông mày; mỹ phẩm trang điểm mắt; son bôi môi; mặt nạ 
làm sạch và giữ ẩm mặt (không chứa thuốc); kem chống nhăn; kem trắng da; kem nền; 
nước tẩy trang điểm; sữa rửa mặt; thuốc nhuộm tóc; thuốc duỗi tóc. 
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(210) 4-2011-26919 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
điện tử Bảo Hưng   (VN) 
109 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ điện (động cơ) cửa cuốn.  
 

Nhóm 09: Bộ biến đổi điện một chiều thành xoay chiều, bộ biến đổi điện xoay chiều 
thành một chiều.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26920 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.6; 26.15.1 
(591) Cam, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông tiếp thị Xu Hướng  (VN) 
550D Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26922 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.5; 26.3.4 (540) 

  

(731) Phạm Duy Thưởng   (VN) 
Xóm 2, thôn 1, xã Phượng Hoàng, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; lò vi sóng; lò nướng; chậu rửa bát đĩa (gắn cố 

định); sen vòi; tủ lạnh.  
 

Nhóm 21: Nồi inox (không dùng điện); xoong inox (không dùng điện); chảo inox (không 
dùng điện); ấm đun nước inox (không dùng điện); chảo chống dính không chạy điện.  
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(210) 4-2011-26923 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.5 (540) 

  

(731) Phạm Duy Thưởng    (VN) 
Xóm 2, thôn 1, xã Phượng Hoàng, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương   

 
(511)   Nhóm 11: Lò vi sóng; lò nướng; chậu rửa bát đĩa (gắn cố định); sen vòi; tủ lạnh; nồi cơm 

điện; quạt điện; ấm đun nước bằng điện; máy hút khói khử mùi.   
 

Nhóm 21: Nồi inox (không dùng điện); xoong inox (không dùng điện); chảo inox (không 
dùng điện); ấm đun nước inox (không dùng điện); chảo chống dính không chạy điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26925 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3; 24.15.3; A24.15.15; 25.1.6; 
A24.15.11 

(591) Trắng, xanh cốm, xanh nước biển, đen, 
vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Niên giám 
Thương hiệu   (VN) 
611 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy xử lý nước. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26926 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) 1. Nguyễn Đình Hùng   (VN) 
1/7 Lữ Gia, phường 09, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
2. Nguyễn Đình Phong   (VN) 
1/7 Lữ Gia, phường 09, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa.  
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(210) 4-2011-26932 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) TRIANGLE CABLES (AUST) PTY LTD  

(AU) 
33 Prohasky Street, Port Melbourne, 
Victoria, 3207, Australia  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Cáp điện và dây dẫn điện, đầu nối dùng cho cáp điện và dây dẫn điện; phích 

cắm điện; thiết bị điện nh là thiết bị kiểm tra và bảo vệ mạch điện, dùng cho các sản phẩm 
nói trên; dây cáp và dây dẫn dùng trong viễn thông, dây cáp và dây dẫn máy vi tính, và bộ 
ghép nối và đầu nối dùng cho dây cáp và dây dẫn nói trên. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26933 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chắc  (VN) 
Thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26934 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Đất Quý  (VN) 
39 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản.  
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(210) 4-2011-26935 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 25.5.2 
(591) Xanh tím đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Vĩnh Thắng  
(VN) 
Cụm công nghiệp Kim Sơn, huyện Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng; gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  

 
 

(210) 4-2011-26936 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 5.7.1 (540) 

  

(731) Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mépu  
(VN) 
Tổ 6, thôn 3, xã MéPu, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt lúa giống. 

 
 

(210) 4-2011-26937 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tấn Đạt  (VN) 
Lô 89 chợ Mỹ Xuyên, phường Mỹ 
Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 
 

(210) 4-2011-26938 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, nâu 

(540) 

  
(731) Hộ kinh doanh Nh Ngọc  (VN) 

66 Ngô Văn Sở, phường Đông Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Khô thịt heo. 
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(210) 4-2011-26939 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.5.20; 5.5.4 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
vận tải Nguyên Lợi  (VN) 
238 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 
 

(210) 4-2011-26940 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Yến   (VN) 
Số 1 ngách 351/81 đường Lĩnh Nam, 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26941 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm trắng da (thuộc về mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da 

(thuộc về mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2011-26942 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm trắng da (thuộc về mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da 
(thuộc về mỹ phẩm).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26943 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thành Đạt  (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26944 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thành Đạt  (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26945 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, trắng, nâu, cam, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Thị Lan  (VN) 
606/40 đường Ba Tháng Hai, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại (chi tiết: thanh nhôm định hình); cấu kiện 

bằng kim loại vận chuyển được (chi tiết: các loại cửa nhôm). 
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(210) 4-2011-26947 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ Thành Thy  (VN) 
38 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và giải khát. 

 
 

(210) 4-2011-26948 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa   (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26949 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Dũng 
Đông  (VN) 
Lô N10-2, cụm sản xuất Làng nghề tập 
trung xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ tơ, chỉ may polyester, chỉ thêu các màu. 

 
 

(210) 4-2011-26950 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Dũng 
Đông   (VN) 
Lô N10-2, cụm sản xuất làng nghề tập 
trung xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ tơ, chỉ may polyester, chỉ thêu các màu. 
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(210) 4-2011-26952 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.5.2; A5.11.11; A5.1.16 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, 

vàng, xanh da trời, xanh Dương. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhân 

Thu   (VN) 
Tổ 14, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa 
Lộ, tỉnh Yên Bái  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26953 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Hóc Môn  

(VN) 
3/27 quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nấm bệnh hại cây trồng.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-26954 

 
(220) 

 
16.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
  
(731) Công ty cổ phần Hóc Môn  

(VN) 
3/27 quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nấm bệnh hại cây trồng.  
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(210) 4-2011-26955 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A11.3.3; A11.3.4; 5.7.1; 20.7.1; 
A17.1.2; A16.1.6; 11.3.14; 26.7.25; 
A26.11.12; 26.1.6 

(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 
Số 8 ngõ 73 Lê Lợi, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ uống, suất ăn 

công nghiệp được thực hiện bởi nhà hàng. 
 
 

(210) 4-2011-26957 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiến Phước   (VN)
542 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 
điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn; tổ chức hội chợ thương 
mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 
thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2011-26958 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Phước  
(VN) 
542 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 
điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn; tổ chức hội chợ thương 
mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
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Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 
thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản).  
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26959 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Phước  
(VN) 
542 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 
điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn; tổ chức hội chợ thương 
mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 
thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản).   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26961 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 25.1.9; 26.1.2 
(731) CALIBRA LIMITED   (CN) 

Room 2001, Westley Square, 48 Hoi 
Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong SAR, The People's Republic 
of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo choàng ngoài; miếng độn cổ tay, nách áo cho khỏi thấm mồ hôi; 

áo vét; hàng dệt kim (quần áo); áo sơ mi; áo len dài tay; áo ngắn tay, quần dài.  
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(210) 4-2011-26962 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.1.25; 25.1.6 
(591) Nâu, trắng, vàng, vàng nhạt, hồng, đỏ, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

Châu  (VN) 
Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, mứt, kẹo, gia vị (thực phẩm), chế phẩm làm tăng mùi vị (thực phẩm).  

 
 

(210) 4-2011-26963 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh nước biển, trắng, hồng, đen, nâu, 

đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

Châu    (VN) 
Số 15 phố Mạc Thị Bởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, mứt, kẹo, gia vị (thực phẩm), chế phẩm làm tăng mùi vị (thực phẩm).  

 
 

(210) 4-2011-26964 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế Việt Nam - VINAP  
(VN) 
Số 804-N7, khu đô thị mới Pháp Vân, tổ 
41, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26965 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26966 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; than hoạt tính; hóa chất dùng trong công nghiệp 

như: a xít vô cơ, muối kim loại; hóa chất bảo quản thực phẩm; nhựa tổng hợp, hóa chất 
phụ gia cho nhiên liệu động cơ.  

 
 

(210) 4-2011-26967 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, chất nhuộm màu thực phẩm, véc ni, mực in, dầu bảo quản gỗ, chất kết 

dính cho sơn.  
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(210) 4-2011-26968 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; mỡ để bôi trơn; nến thơm; dầu dùng cho sơn; khí đốt; bật lửa. 

 
 

(210) 4-2011-26969 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài; bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); 

khoan quay tay; dao kéo; cờ lê, mỏ lết.  
 
 

(210) 4-2011-26970 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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1349 

(210) 4-2011-26971 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng  dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-26972 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-26973 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu     (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1350 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng  dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-26974 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh nhạt, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở bánh tráng Quốc Thái  
(VN) 
66B đường 10, khu phố 3, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 

 
 

(210) 4-2011-26975 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh nhạt, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở bánh tráng Quốc Thái  
(VN) 
66B đường 10, khu phố 3, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 

 
 

(210) 4-2011-26976 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3; 25.1.6; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh nhạt, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Cơ sở bánh tráng Quốc Thái  
(VN) 
66B đường 10, khu phố 3, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 
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(210) 4-2011-26977 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Cơ sở Bánh Tráng Quốc Thái  
(VN) 
66B đường 10, khu phố 3, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26980 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; 26.4.2 
(591) Trắng đục, nhũ bạc 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kiện Phong  (VN) 
262/26/2C Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nữ. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26981 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 3.7.10; A3.7.24; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây đậm, nhũ bạc, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kiện Phong   (VN) 
262/26/2C Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nữ. 
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(210) 4-2011-26982 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.17.15; 24.17.21; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá đậm, xanh dương nhạt

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp t nhân Tuấn 
Phúc  (VN) 
30/6 ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: San lấp mặt bằng; xây dựng công trình giao thông; khai thác cát, sỏi.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng bằng xe ô tô, đường thủy nội địa. 
 
 
 

(210) 4-2011-26984 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 (540) 

  

(731) Trần Trung Kiệt  (VN) 
Số 02 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy điện thoại. 
 
 
 

(210) 4-2011-26985 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Trần Trung Kiệt   (VN) 
Số 02 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy điện thoại. 
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(210) 4-2011-26986 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.15.3; 26.15.13; 26.4.2; 8.1.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hồ Nguyệt Minh  (VN) 
105 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2011-26987 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại tổng hợp Đông PHương  
(VN) 
38 đường số 2, c xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-26988 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Hồng, vàng 
(731) Công ty TNHH Panlena  (VN) 

Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina, số 
4, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-26989 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) PIRAMAL HEALTH CARE LIMITED  
(IN) 
A Wing, 6th floor, 247 park, LBS marg, 
Vikhroli West, Mumbai 400 083 (India) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-26990 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ (resort); cửa hàng bán đồ ăn nhanh; nhà hàng ăn uống giải 

khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26993 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 3.7.17; 1.15.5; 1.15.15; 
A5.3.13 

(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 
V I N A G R I N   (VN) 
Đường 827C, ấp Hồi Xuân, thị trấn Tầm 
Vu, huyện Châu Thành, Long An  

 
(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi, rau củ quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu trái cây các loại như: thanh long, xoài, mít, ổi, nho, 
nhãn, bưởi, chôm chôm; mua bán bánh kẹo; hàng nông sản như: hạt tiêu, gạo, bột sắn, hạt 
điều; mua bán giống cây trồng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26996 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-26997 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26998 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-26999 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27000 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27001 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27002 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27003 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-27004 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27005 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27006 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27007 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-27008 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-27009 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-27022 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) GOLFSMITH INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
11000 North IH-35, Austin, Texas 
78753, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn, thân gậy đánh gôn, bao chuyên dụng dùng cho đầu gậy đánh 

gôn, đầu gậy đánh gôn, túi đựng gậy chơi gôn, găng tay chơi gôn, dụng cụ trợ giúp người 
chơi gôn làm quen với động tác nhún và khởi động trước khi chơi gôn, vật để đánh dấu 
bóng gôn, dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn), bóng chơi gôn, điểm đánh 
bóng, bao chuyên dụng dùng cho túi đựng vật dụng đánh gôn, cán gậy đánh gôn. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(210) 4-2011-27023 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.25; 26.2.3; 10.3.7; 26.4.3; 
A3.11.24 

(731) GOLFSMITH INTERNATIONAL, INC.  
(US) 
11000 North IH-35, Austin, Texas 
78753, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: ¤ dùng trong chơi gôn; túi thể thao dành cho vận động viên đựng dụng cụ cá 

nhân. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 

Nhóm 28: Gậy đánh gôn, thân gậy đánh gôn, bao chuyên dụng dùng cho đầu gậy đánh 
gôn, đầu gậy đánh gôn, túi đựng gậy chơi gôn, găng tay chơi gôn, dụng cụ trợ giúp người 
chơi gôn làm quen với động tác nhún và khởi động trước khi chơi gôn, vật để đánh dấu 
bóng gôn, dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn), bóng chơi gôn, điểm đánh 
bóng, bao chuyên dụng dùng cho túi đựng vật dụng đánh gôn, cán gậy đánh gôn. 

 
 

(210) 4-2011-27025 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá mạ 
(731) Công ty cổ phần thức ăn 

chăn nuôi Pháp Việt   (VN) 
Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  

 
 
(210) 

 
4-2011-27027 

 
(220) 

 
16.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.11.1 
(591) Xanh tím than, vàng cam, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH HOTU Việt Nam  

(VN) 
Số 17B, ngõ 45, phố Cự Lộc, phường Th-
ượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 
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(511)   Nhóm 06: ống thép bọc nhựa (thép là thành phần chủ yếu).  
 

Nhóm 07: Khớp nối bằng thép (bộ phận của máy móc), cút nối bằng thép (bộ phận của 
máy móc), thanh truyền con lăn bằng thép (cho máy móc, động cơ điện và động cơ), bánh 
xe bằng thép (là bộ phận của máy móc), đầu đỡ thanh truyền con lăn bằng thép (cho máy 
móc, động cơ điện và động cơ). 

 
 

(210) 4-2011-27028 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sơn KOVA  (VN) 

Lô 32, khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm.  

 
 

(210) 4-2011-27040 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vận tải Đức Minh   (VN) 
29 đường 702, Hồng Bàng, phường 1, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột gạo nếp; bột gạo. 

 
 

(210) 4-2011-27041 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Xanh dương, da cam, trắng 
(731) Doanh nghiệp t nhân Linh Ph-

îng  (VN) 
162 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2011-27043 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Nga 

Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-27044 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.3.14 
(591) Vàng, nâu, đen, xanh da trời, xanh rêu, 

đỏ, trắng, hồng 
(731) Cơ sở Phước Linh  (VN) 

F9/31 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc.  

 
 

(210) 4-2011-27045 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; 5.5.1; A5.5.21 
(591) Vàng, nâu, đen, xanh da trời, xanh 

Dương, đỏ, xám, hồng 
(731) Cơ sở Phước Linh    (VN) 

F9/31 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc.  
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(210) 4-2011-27046 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.1.14; A5.1.5; 2.9.23 
(591) Vàng, nâu, đen, xanh tím, xanh nước 

biển, xanh lá cây, đỏ, trắng, hồng 
(731) Cơ sở Phước Linh    (VN) 

F9/31 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc.  

 
 

(210) 4-2011-27048 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Vũ Thế Quang  (VN) 

644/4 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

văn phòng (bất động sản); đầu tư vốn, môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Khu nghỉ dưỡng.  
 
 

(210) 4-2011-27049 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Liêu Gia Dinh  (VN) 
252 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; ca vát; thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2011-27060 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156 lô C, chung c Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 
 

(210) 4-2011-27061 (220) 16.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 25.7.20; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoài PHương  (VN) 
Số 100 ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; xuất bản sách; sản xuất các 

chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giải 
trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người; dịch vụ tổ chức buổi họp báo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27062 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; A26.4.6; A26.11.12; 5.7.6 
(591) Xanh dương, nhũ vàng, trắng, xanh lá 

cây, xanh nước biển, đỏ, sôcôla 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kẹo Hà Nội   (VN)
Cụm công nghiệp La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo sôcôla. 
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(210) 4-2011-27063 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên An 
Thành  (VN) 
Số 587 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng 
Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 
 

(210) 4-2011-27064 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh dương, xanh da trời, 

xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
INDOSUN  (VN) 
137 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chỗ ở 
tạm thời.  

 
 
 

(210) 4-2011-27065 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.22; 5.5.23 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, xanh lá cây, tím 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Châu 
Anh   (VN) 
Khu tập thể Phân viện sinh học Đà Lạt, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà hoa các loại.  
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(210) 4-2011-27067 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Xanh nước biển, cam, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bảo Sâm  (VN)
C5/II-C6/II đường 2E, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; xà phòng, chế phẩm đánh răng.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng để uống chế biến từ nhân sâm; thực phẩm chức 
năng dùng để uống chế biến từ nấm; thực phẩm chức năng dùng để uống chế biến từ yến; 
thực phẩm chức năng dùng để uống chế biến từ hỗn hợp nhân sâm, nấm, trái cây.  

 
Nhóm 30: Sợi miến làm từ yến mạch; sợi miến làm từ gạo; sợi miến làm từ bột mì; bánh 
kẹo; kem ăn. 

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống không cồn làm từ nhân sâm; nước uống không cồn 
làm từ nấm; nước uống không cồn làm từ trái cây; nước uống không cồn làm từ yến.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-27068 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Sâm  
(VN) 
C5/II-C6/II đường 2E, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; xà phòng, chế phẩm đánh răng.   
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng để uống chế biến từ nhân sâm; thực phẩm chức 
năng dùng để uống chế biến từ nấm; thực phẩm chức năng dùng để uống chế biến từ yến; 
thực phẩm chức năng dùng để uống chế biến từ hỗn hợp nhân sâm, nấm, trái cây.    

 
Nhóm 30: Sợi miến làm từ yến mạch; sợi miến làm từ gạo; sợi miến làm từ bột mì; bánh 
kẹo; kem ăn.  

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
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Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống không cồn làm từ nhân sâm; nước uống không cồn 
làm từ nấm; nước uống không cồn làm từ trái cây; nước uống không cồn làm từ yến.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-27069 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoa Ban Mai  (VN) 
59 đường số 4, khu phố 6, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như kem làm trắng da; nước hoa; xà phòng; dầu gội; keo xịt tóc.  

 
 

(210) 4-2011-27080 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Chiến Long   (VN) 
737 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, camara quan sát, thiết bị báo trộm, báo cháy, tổng 

đài điện thoại, bộ đàm, ăng ten, cửa tự động, máy chấm công, vân tay, thẻ từ, chuông cửa 
có hình ảnh, hệ thống âm thanh, hệ thống chống sét. 

 
 

(210) 4-2011-27081 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) SUNRIDER HOTEL LIMITED   (HK) 

36th Floor, Office Tower, Langham 
Place, 8 Argyle Street, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ chuẩn bị các bữa tiệc lớn và cung cấp thực phẩm và đồ uống cho 
bữa tiệc. 

 
 
 

(210) 4-2011-27083 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phụ tùng mô tô Đại Thành 
Phát   (VN) 
54/29/5 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy.  

 
 
 

(210) 4-2011-27084 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh xốp; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 
 

(210) 4-2011-27086 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.17; A1.1.10; 26.4.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn - phát 
triển nông nghiệp công nghệ 
cao Nông Việt  (VN) 
763 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khung nhà bằng kim loại cho xây dựng, công trình xây dựng bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-27087 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Tuấn Hường  (VN) 
Số 1046, đường La Thành, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn (sàn gỗ). 

 
 

(210) 4-2011-27089 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.1; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế kiến 
trúc và nội thất ZEE  (VN) 
81 ngõ 1094, đường Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; trang trí nội, ngoại thất; tư vấn 

quản lý giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội, ngoại thất công trình dân dụng.  
 
 

(210) 4-2011-27100 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  

 
 

(210) 4-2011-27101 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam   (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  
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(210) 4-2011-27102 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  
(731) Nguyễn Vân Nam   (VN) 

77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27103 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hồ Lưu 

Trương  (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng 

cho mục đích y tế; trà sâm dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27104 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hồ Lưu 

Trương   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng 

cho mục đích y tế; trà sâm dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-27105 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hồ Lưu 

Trương   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng 

cho mục đích y tế; trà sâm dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-27106 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hồ Lưu 

Trương   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng 

cho mục đích y tế; trà sâm dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-27107 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hồ Lưu 

Trương   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng 

cho mục đích y tế; trà sâm dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-27120 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Kiến Việt    (VN) 

437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27121 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27122 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-27123 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-27124 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phi Long  (VN) 
33 Nguyễn An Ninh, phường 6, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật 

thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ khám chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2011-27125 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.3.4; 26.13.25 
(591) Xanh Dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa 
Thanh Xuân   (VN) 
A6/148 Lạc Long Quân, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế cụ thể là: máy hô hấp dùng cho thở nhân tạo, máy xoa bóp 

đặt trên giường, máy đo huyết áp; máy chụp tia X dùng cho ngành y, nhiệt kế dùng trong 
ngành y, cáng cứu thương dùng cho y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27126 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh ngọc, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Khang Mỹ  (VN) 
409/2 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-27127 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam   (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27128 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ chần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồng hồ, đồ trang sức, kim cương.  

 
 

(210) 4-2011-27129 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ chần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính dùng cho văn phòng, tã lót trẻ em bằng giấy, giấy vệ sinh, khăn 

giấy, máy và thiết bị đóng sách dùng cho văn phòng, bút viết.  
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(210) 4-2011-27140 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) APRIL  (FR) 

114 boulevard Marius Vivier Merle, 
69003 Lyon, France  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo lãnh phát hành bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn, cung cấp thông tin và 

điều tra liên quan đến người và hàng hóa được bảo hiểm; dịch vụ hỗ trợ về mặt chuyên 
môn (bảo hiểm) thông qua việc thực hiện các hợp đồng bảo hiểm cho việc hồi hương của 
người và hàng hóa. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức du lịch; đặt chỗ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch 
vụ vận chuyển hành khách hồi hương. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế và hỗ trợ y tế cho việc đa người hồi hương.  

 
 

(210) 4-2011-27141 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PHARMACHEM CO., LTD   (KR) 

3rd Floor, 309, JamSil-Dong, SongPa-
Ku, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27142 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.9.1; A26.11.12; 1.15.23; 25.5.3 
(591) Xanh đen, xanh dương nhạt, xanh dương, 

trắng 
(731) Công ty TNHH King Da Việt 

Nam   (VN) 
Lô G-2-CN, đường NA1, khu công 
nghiệp Mỹ Phước II, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Lưới cứu hộ; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn, lưới bảo hiểm; lưới an toàn phòng 

hộ.  
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Nhóm 22: Lưới; lưới đánh cá; sợi se dùng cho lưới; dây bện để đan lưới; sợi se để đan 
lưới; sợi dây để buộc, không bằng kim loại, dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2011-27143 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nippon Paint 
(Việt Nam)   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm, chất 

cắn màu.  
 
 
 

(210) 4-2011-27144 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1   (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27145 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-27146 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27147 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27148 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27149 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung Ương 1    (VN)
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-27161 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Nam Hải  (VN) 
Thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt (đã qua chế biến), cá (đã qua chế biến), rau (đã qua chế biến); quả phơi 

khô, trứng. 
 

Nhóm 30: Gạo; bột sắn; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo.  
 

Nhóm 31: động vật sống; rau tươi; quả tươi.  
 

Nhóm 39: Đóng gói; lưu trữ hàng hóa; vận tải.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, do nhà hàng thực hiện; đồ uống, do nhà hàng 
thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-27162 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.2 
(731) KEIHAN ELECTRIC RAILWAY CO., 

LTD.   (JP) 
173-1, Okahigashicho, Hirakata-shi, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ: vải dệt, đồ dùng cho giường, quần áo, đồ đi chân, 
túi và túi xách, hoa tai và phù hiệu làm bằng kim loại quý, kẹp cài ca vát, ghim cài ca vát, 
chuỗi hạt, vòng đeo tay, mặt dây chuyền, trâm cài bằng đá quý, huy chương, nhẫn, đồ 
trang trí tóc, hoa tai đeo xuyên qua, thực phẩm và đồ uống, rượu, thịt, hải sản, rau và trái 
cây, bánh, mứt, kẹo, bánh mỳ và bánh bao nhân nho, gạo và ngũ cốc, sữa, nước có ga (đồ 
uống giải nhiệt), và đồ uống nước ép trái cây không có cồn, chè, cà phê, ca cao, thực 
phẩm chế biến sẵn, ô tô, xe hai bánh có gắn động cơ, xe đạp, đồ gỗ, máy và các thiết bị 
điện, dụng cụ cầm tay có lưỡi hoặc đầu nhọn, dụng cụ cầm tay, đồ kim khí, thiết bị nhà 
bếp, dụng cụ dùng để cọ rửa và dụng cụ để làm sạch, dược phẩm, chế phẩm thú y, chế 
phẩm vệ sinh và vật tư y tế, mỹ phẩm, chế phẩm để vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, 
xà phòng và chất tẩy rửa, máy nông nghiệp, dụng cụ và vật tư nông nghiệp, hoa tươi và 
cây, nhiên liệu, vật liệu in, sách, lịch, báo, giấy và văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ 
chơi, búp bê, máy và thiết bị dùng để chơi trò chơi, dụng cụ âm nhạc và các bản ghi âm 
nhạc, đĩa compact, máy và thiết bị chụp ảnh và vật tư nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo 
tay, đồng hồ bỏ túi và kính (kính đeo mắt và kính bảo hộ), thuốc lá và vật dụng cho người 
hút thuốc, vật liệu xây dựng, đá quý thô hoặc bán thành phẩm và đồ giả đá, vật nuôi; đại 
lý xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2011-27163 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất mứt dừa Đại 
Nam  (VN) 
446 ấp Hòa Thành, xã An Hiệp, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 29: Mứt dừa (mứt ớt) 
 
 

(210) 4-2011-27165 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) NIOXIN RESEARCH 

LABORATORIES INC.   (US) 
2124 Skyview Drive, Lithia Springs, 
Georgia, 30122 United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng cho tóc, dầu gội đầu, dầu xả tóc, keo xịt tóc, gel bôi tóc, keo 

bọt, chế phẩm dầu thơm dùng cho tóc, chế phẩm bảo vệ tóc, chế phẩm làm tóc, chất 
dưỡng ẩm cho tóc, chế phẩm chăm sóc móng tay móng chân, chế phẩm chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2011-27166 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.1.14 
(591) Nâu, đen, xanh nước biển nhạt, trắng. 
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng  cho nhi khoa, chất ăn kiêng dùng cho mục đích 

y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa. 
 

Nhóm 16: Sách mỏng có nội dung hướng dẫn, giáo dục và quảng cáo dạng in sẵn trong 
lĩnh vực dinh dưỡng  sách mỏng in sẵn; cuốn sách quảng cáo mỏng, sách hướng dẫn, 
sách, sổ tay, tờ rơi, tờ giấy quảng cáo mỏng, tờ thông tin và bản tin trong lĩnh vực dinh 
dưỡng . 

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2011-27167 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.1.14 
(591) Nâu, đen, vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng, 

trắng ngà 
(731) ABBOTT LABORATORIES    (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng  cho nhi khoa, chất ăn kiêng dùng cho mục đích 

y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa.  
 

Nhóm 16: Sách mỏng có nội dung hướng dẫn, giáo dục và quảng cáo dạng in sẵn trong 
lĩnh vực dinh dưỡng  sách mỏng in sẵn; cuốn sách quảng cáo mỏng, sách hướng dẫn, 
sách, sổ tay, tờ rơi, tờ giấy quảng cáo mỏng, tờ thông tin và bản tin trong lĩnh vực dinh 
dưỡng .  

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2011-27168 (220) 19.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) CASTROL LIMITED   (GB) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp và khoa học, sản phẩm hóa học dùng trong 

công nghiệp và / hoặc sử dụng trong quá trình sản xuất; sản phẩm hóa học sử dụng trong 
công nghiệp luyện kim, các chế phẩm, chất lỏng và các loại dầu sử dụng cho gia công cơ 
khí và / hoặc hoạt động gia công kim loại, các loại dầu và chất lỏng sử dụng trong kỹ 
thuật để cắt và nghiền; chất làm nguội (mát) động cơ xe cộ; dung môi hòa tan chất lỏng 
thủy lực; chất tẩy rửa và các chế phẩm tẩy dầu mỡ sử dụng trong công nghiệp và quá trình 
sản xuất- sản phẩm hóa học sử dụng trong quá trình xử lý làm nguội hệ thống (máy móc), 
(chất) tác nhân làm phân tán, các chế phẩm, chất lỏng và các loại dầu sử dụng cho việc 
loại bỏ vôi, ván, cặn bã, cáu cặn đóng lớp (lóp gỉ), vữa (hồ), dầu, mỡ, sáp, mực than đá, 
bùn nhão, nấm mốc sương, nấm mốc, bụi bẩn, vết bẩn, chất nhũ tương; chế phẩm hóa học 
ngăn chặn gỉ sét, vật liệu để lọc (chế phẩm hóa học, chất lỏng truyền động; chất lỏng 
dùng cho (hãm) phanh, chế phẩm dùng để phát hiện khuyết tật (nhược điểm) của bề mặt, lỗ 
hỏng và vết nứt, các chế phẩm dùng để chẩn đoán và các chế phẩm dùng để phân tích 
(không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y); chế phẩm hóa học dùng cho sự phân tán dầu, 
mỡ, dầu mỡ, sản phẩm hóa học dùng ngăn ngừa đóng gỉ (đóng vảy). 

 
Nhóm 02: Chế phẩm ngăn ngừa sự ăn mòn; chế phẩm hóa học để ngăn ngừa gỉ sét, các 
loại dầu bảo vệ dùng để chống ăn mòn; các loại dầu chống gỉ sét. 
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Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến và bấc dùng để 
thắp sáng. 

 
 

(210) 4-2011-27169 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất cà phê và trà 
cao cấp Gia Bảo  (VN) 
Khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-27180 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.1; 26.13.25; 26.5.1; 24.1.1 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định   (VN) 
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dạng keo dùng để trám các lỗ hở của bê tông; hóa chất làm cứng bê 

tông; chất kết dính cho bê tông; chế phẩm hóa học để chuội bóng màu dùng trong công 
nghiệp; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; hóa chất để thoát khí bê tông.  

 
 

(210) 4-2011-27181 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ Kim Phượng  (VN) 
Lầu 6, MASTER BUILDING, số 41- 43 
Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
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(210) 4-2011-27182 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại VINAOK  (VN) 
Xóm 4, xã Đông Lao, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước dùng làm đồ uống, đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi-rô; bia.  

 
 
 

(210) 4-2011-27183 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư VINASIA  (VN) 
Phòng 1901 lầu 19 tòa nhà sài gòn trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp; 

xây dựng công trình công ích; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát 
nước; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết 
kế xây dựng công trình xây đựng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị, thiết kế trang trí nội thất; nghiên cứu dự án kỹ thuật.  

 
 
 

(210) 4-2011-27185 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.1.5; 26.2.7; A5.1.12; A3.7.24 
(591) Ghi, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Anh  (VN) 
2A/10 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm từ bùn dùng cho trị liệu và chăm sóc sức khỏe, sắc 

đẹp như bùn khoáng, bùn thiên nhiên (cụ thể là bùn tươi và bùn khô).  
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(210) 4-2011-27186 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; A1.1.10; 26.1.1; 18.3.2; 2.7.23 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, 

vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đảo 
Sim  (VN) 
10 đường Minh Mạng, khu phố 5, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, các loại rượu. 

 
 

(210) 4-2011-27187 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.11.5; 26.13.25 (540) 

  

(731) Hoàng Thị Kim Phượng   (VN) 
10 Nguyễn Khuyến, phường 2, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu linh chi (không phải rượu thuốc) 

 
 

(210) 4-2011-27188 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.2; 26.4.3; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Gia và Cộng 
SỰ   (VN) 
Số 65B, ngõ 318, Đê La Thành, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ li-xăng sở hữu 

trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; tư vấn trong lĩnh vực an ninh.  
 
 

(210) 4-2011-27189 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Gia và Cộng 
SỰ    (VN) 
Số 65B, ngõ 318, Đê La Thành, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   
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(511)   Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ li-xăng sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; tư vấn trong lĩnh vực an ninh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27200 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A2.1.16; 2.1.8; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ dược 
phẩm Phan Nam   (VN) 
87 Trần Đình Xu, phường Nguyễn C 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27201 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 3.11.1; A3.11.24 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ dược 
phẩm Phan Nam    (VN) 
87 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng  dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-27202 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, tím, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn - sản xuất và thương 
mại Thủy Nguyệt   (VN) 
37/8A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2011-27204 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; 3.1.14; 3.5.7 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh dương, xanh lá 

cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức   (VN) 
Số 17, lô 13, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27205 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A11.3.4; 26.11.3; 5.9.3 
(591) Vàng, đỏ, nâu, xanh cốm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm quốc tế á Châu  
(VN) 
Số nhà 28, tổ 19, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27206 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) PT. DEXA MEDICA  (ID) 

JI. Letjen Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang 30114, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-27207 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  

 
 
 

(210) 4-2011-27208 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân    (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng  dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-27209 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân    (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.   

 
 

(210) 4-2011-27220 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Hồ Như ý   (VN) 
20 Lê Văn Sỹ, phường Tân Thành, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk   

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, bộ xử lý trung tâm (CPU); màn hình máy vi tính, chuột máy tính, 

bàn phím, vỏ máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2011-27221 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A2.1.16; A2.3.16; 2.1.1; 2.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Gốc Việt  (VN) 
Xóm 1, thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải du lịch; vận tải hành khách; dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành 

quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch; tổ chức các chuyến đi cho khách du lịch. 
 
 

(210) 4-2011-27222 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Tống Thị Mỹ Lệ  (VN) 

Số 312 khóm Bình Thạnh, thị trấn Lấp 
Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 
 

(210) 4-2011-27223 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hà 609  

(VN) 
461 Quang Trung, phường Phú La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện phòng tắm bao gồm: bồn tiểu, van xả buồng tiểu, bồn tắm, 

vòi hoa sen, giường trang trí; mua bán sơn. 
 
 

(210) 4-2011-27224 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Duy Duy  
(VN) 
37 HT49, phường Hiệp Thành, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc 

bằng xenlulô (dùng 1 lần); khăn giấy để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy; khăn lót bằng giấy; 
giấy nhà vệ sinh.   

 
Nhóm 24: Khăn lau mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn bằng vải để tẩy trang; 
khăn bằng vải để lau bàn; khăn ăn bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần lót trẻ em; quần tã lót của trẻ em bằng vải dệt; tã lót trẻ sơ sinh (quần 
áo). 

 
 

(210) 4-2011-27225 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Duy Duy  
(VN) 
37 HT49, phường Hiệp Thành, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc 
bằng xenlulô (dùng 1 lần; khăn giấy để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy; khăn lót bằng giấy; 
giấy nhà vệ sinh. 

 
Nhóm 24: Khăn lau mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn bằng vải để tẩy trang; 
khăn bằng vải để lau bàn; khăn ăn bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần lót trẻ em; quần tã lót của trẻ em bằng vải dệt; tã lót trẻ sơ sinh (quần 
áo). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27226 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Duy Duy  
(VN) 
37 HT49, phường Hiệp Thành, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn ăn 

bằng giấy; khăn lót bằng giấy; giấy nhà vệ sinh.  
 

Nhóm 24: Khăn lau mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn bằng vải để tẩy trang; 
khăn bằng vải để lau bàn; khăn ăn bằng vải. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27229 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh lá cây sẫm, đen 

(540) 

  

(731) Công TNHH Hổ Vương   (VN) 
Số 55B phố Hàng Đậu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chỉ báo (điện), công tắc điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp 

xúc khác (vật nối điện); cầu chì; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; vỏ bọc cho ổ cắm điện 
trên tường; vỏ bọc cho ổ cắm điện chìm. 
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(210) 4-2011-27236 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; 10.3.7; A5.5.21; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lam 
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Gas Venus   (VN) 
P603, số 1 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Gas, xăng, dầu.  
 

Nhóm 32: Nước uống  tinh khiết, nước đá (đồ uống), nước khoáng (đồ uống).  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, phụ tùng thay thế ngành ga.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng, dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ 
và đường biển, cho thuê xe, cho thuê kho bãi. 

 
 

(210) 4-2011-27240 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Song Bảo  (VN) 
193 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu).  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa và các sản phẩm làm từ sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu.  
 
 

(210) 4-2011-27241 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 7.3.11 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lương  (VN) 
Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại, tấm cửa bằng kim loại, cửa sỗ bằng kim loại, cửa 

quay bằng kim loại không tự động, then chốt cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim 
loại.  
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Nhóm 35: Mua bán cửa ra vào bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, cửa quay bằng kim 
loại không tự động, then chốt cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-27247 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Vịnh Quang   (VN) 
27 c xá Bình Thới, đường số 6, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm  và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, chất cải tạo đất, chất dinh dưỡng  cho cây, chất bảo vệ thực 

vật.  
 
 

(210) 4-2011-27248 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Vịnh Quang  (VN) 
27 c xá Bình Thới, đường số 6, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm  và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, chất cải tạo đất, chất dinh dưỡng  cho cây, chất bảo vệ thực 

vật.  
 
 

(210) 4-2011-27249 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh lương thực Phước An  
(VN) 
ấp 1B, An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bột mì. 
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(210) 4-2011-27260 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.11 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần giầy An Lạc  

(VN) 
3-5 Tên Lửa, khu phố 1, phường An Lạc 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép, quần, áo, mũ (nón), tất (vớ). 

 
 
 

(210) 4-2011-27261 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ thực 
phẩm Bách Việt  (VN) 
94/5 Trần Khắc Chân, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 
 
 

(210) 4-2011-27262 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.14; 2.9.18; 25.1.6; 26.1.1 
(731) ARTCHIT INTERNATIONAL PEPPER 

AND SPICE COMPANY LIMITED  
(TH) 
83/4 Mu 5 Soi Suksawad 2, Suksawad 
Road, Jomtong, Bangkok 10105, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu; gia vị hỗn hợp dạng bột; gia vị; cà ri nhão; bột cà ri, gia vị dạng nhão; 

tương ớt (gia vị); mỳ sợi; gia vị nhão cho các món truyền thống của Thái Lan.  
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(210) 4-2011-27263 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.21 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, vàng cam, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu và dịch vụ 
Thiên Linh  (VN) 
Số 249 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là.  

 
 

(210) 4-2011-27264 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH Chinh Thái  (VN) 

Thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  

 
 
 

(210) 4-2011-27265 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; A8.5.25; 8.7.8; 24.15.21 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, xanh dương, đỏ, 

đen 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), và thú săn (không còn 

sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, làm khô và nấu chín; nước 
quả nấu đông, mứt ớt, mứt quả ớt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; đồ ăn nhẹ 
(snack foods) trên cơ sở trái cây, rau, pho mát, thịt, quả hạch; quả hạch đã được chế biến; 
hạt hoa quả ăn được. 
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Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 
và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh nướng (pastry), mứt và kẹo, đá ăn; mật 
ong, nước mật đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm, nước xốt (gia vị) gia vị; 
kem lạnh; đồ ăn nhẹ (snack foods) trên cơ sở bột mỳ, ngô, ngũ cốc, gạo; hạt ngũ cốc đã 
được chế biến. 

 
 

(210) 4-2011-27266 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 8.7.8; 24.15.21; 3.9.16 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng 
(731) PEPSICO, INC.    (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), và thú săn (không còn 

sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, làm khô và nấu chín; nước 
quả nấu đông, mứt ớt, mứt quả ớt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; đồ ăn nhẹ 
(snack foods) trên cơ sở trái cây, rau, pho mát, thịt, quả hạch; quả hạch đã được chế biến; 
hạt hoa quả ăn được.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 
và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh nướng (pastry), mứt và kẹo, đá ăn; mật 
ong, nước mật đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm, nước xốt (gia vị) gia vị; 
kem lạnh; đồ ăn nhẹ (snack foods) trên cơ sở bột mỳ, ngô, ngũ cốc, gạo; hạt ngũ cốc đã 
được chế biến. 

 
 

(210) 4-2011-27267 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 24.15.21; 8.7.8; 3.9.16 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, vàng, cam, đỏ 
(731) PEPSICO, INC.    (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), và thú săn (không còn 

sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, làm khô và nấu chín; nước 
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quả nấu đông, mứt ớt, mứt quả ớt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; đồ ăn nhẹ 
(snack foods) trên cơ sở trái cây, rau, pho mát, thịt, quả hạch; quả hạch đã được chế biến; 
hạt hoa quả ăn được.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 
và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh nướng (pastry), mứt và kẹo, đá ăn; mật 
ong, nước mật đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm, nước xốt (gia vị) gia vị; 
kem lạnh; đồ ăn nhẹ (snack foods) trên cơ sở bột mỳ, ngô, ngũ cốc, gạo; hạt ngũ cốc đã 
được chế biến. 

 
 

(210) 4-2011-27268 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 24.15.21; 25.12.1; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh tím, 

vàng, trắng, nâu đỏ, cam 
(731) PEPSICO, INC.    (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), và thú săn (không còn 

sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, làm khô và nấu chín; nước 
quả nấu đông, mứt ớt, mứt quả ớt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; đồ ăn nhẹ 
(snack foods) trên cơ sở trái cây, rau, pho mát, thịt, quả hạch; quả hạch đã được chế biến; 
hạt hoa quả ăn được.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 
và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh nướng (pastry), mứt và kẹo, đá ăn; mật 
ong, nước mật đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm, nước xốt (gia vị) gia vị; 
kem lạnh; đồ ăn nhẹ (snack foods) trên cơ sở bột mỳ, ngô, ngũ cốc, gạo; hạt ngũ cốc đã 
được chế biến. 

 
 

(210) 4-2011-27269 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) HOME BOX OFFICE, INC.   (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, U.S.A 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Bao, túi, hộp (cases) bảo vệ máy tính xách tay (laptop), máy vi tính bảng 

(tablet), điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay để ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh và hình ảnh, thiết bị điện tử cầm tay để nghe nhạc và xem viđêô (media players), 
thiết bị trò chơi điện tử cầm tay được làm thích hợp để sử dụng với màn hình hoặc màn 
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chiếu ngoài, điện thoại di động, hệ thống định vị toàn cầu và thiết bị điện tử trợ giúp cá 
nhân (máy tính bỏ túi); vỏ phủ hay bọc ngoài (coverings) bảo vệ máy tính xách tay 
(laptop), máy vi tính bảng (tablet), điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay để ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh và hình ảnh, thiết bị điện tử cầm tay để nghe nhạc và xem 
viđêô (media players), thiết bị trò chơi điện tử cầm tay được làm thích hợp để sử dụng với 
màn hình hoặc màn chiếu ngoài, điện thoại di động, hệ thống định vị toàn cầu và thiết bị 
điện tử trợ giúp cá nhân (máy tính bỏ túi). 

 
 

(210) 4-2011-27280 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) INTEGRIA HEALTHCARE 
(AUSTRALIA) PTY LIMITED    (AU) 
PO Box 4854, Eight Mile, Plains Qld 
4113, Australia   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thuốc thú y có chứa dầu chè; miếng đệm lót vệ sinh và chế 

phẩm khử trùng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; cao dán, 
băng dính và vải băng bó dùng cho mục đích y tế; chất diệt khuẩn dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2011-27281 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) SOLUTIA SINGAPORE PTE. LTD.  
(SG) 
12 Jalan Kilang Barat # 06-01, Singapore 
159354  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu bằng chất dẻo bán thành phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo không dùng 

để bao gói; màng mỏng bằng pôliexte không dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo 
dễ uốn (ngoài loại dùng để bao gói); màng mỏng chủ yếu bằng chất dẻo có màu, không 
có màu, phản chiếu ánh sáng, không phản chiếu ánh sáng, thành lá, và/ hoặc kiểm soát 
anh sáng dùng cho cửa xe cộ và cao ốc; màng mỏng bằng pôlime dính dùng bên ngoài bề 
mặt xe ô tô để bảo vệ bê mặt; màng mỏng bằng chất dẻo trong suốt hoặc trong mờ dùng 
để bảo vệ chống viết vẽ bề mặt bên dưới; màng mỏng có màu chủ yếu bằng chất dẻo 
chống chói mắt và chống ánh sáng chói dùng cho cửa; màng mỏng bằng chất dẻo dính 
bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời dùng cho cửa và kính chắn gió xe ô tô; màng mỏng bằng 
chất dẻo dính dùng cho cửa và kính xe ô tô và cao ốc; màng mỏng bằng chất dẻo phản 
chiếu ánh sáng dùng cho cửa và kính có thuộc tính chịu đựng được tia cực tím và sức 
nóng; màng mỏng chủ yếu bằng chất dẻo phản chiếu ánh sáng nóng dùng cho cửa; mâng 
mỏng bằng chất dẻo dùng cho mục đích cách điện; vật liệu cách điện; màng mỏng chủ 
yếu bằng chất dẻo dùng cho kính để chịu đựng được sự vỡ và sự vỡ ra từng mảnh để bảo 
vệ sự an toàn và an ninh. 
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(210) 4-2011-27282 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đen, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Song Trần  (VN) 
Số 10 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng chất liệu thân thiện với môi trường (túi làm bằng vải không dệt, 

túi PP dệt, túi vải canvas, túi nylon tự huỷ, túi lưới (để mua đồ)); túi xách dành cho phụ 
nữ; túi mua hàng; túi du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-27283 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Cam, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Song Trần  (VN) 
Số 10, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Áo sơ mi; quần áo; hàng dệt kim: đồ đi chân, đồ đội đầu, quần áo; quần áo 

may sẵn; áo T- shirt; áo dệt kim. 
 
 

(210) 4-2011-27284 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.12; A10.3.11 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Song Trần  (VN) 
Số 10, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng chất liệu thân thiện với môi trường (túi làm bằng vải không dệt, 

túi PP dệt, túi vải canvas, túi nylon tự huỷ, túi lưới (để mua đồ); túi xách dành cho phụ nữ; 
túi mua hàng; túi du lịch. 
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(210) 4-2011-27285 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH Phất Lộc  (VN) 

19 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán rượu, cho thuê phòng 

họp. 
 
 

(210) 4-2011-27287 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Thị Đan Thanh  (VN) 
Xóm 4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Hàng gốm sứ các loại gồm: ấm chén, bát, đĩa, bình hoa, chậu hoa.  

 
 

(210) 4-2011-27300 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.11.3; 26.4.4; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Việt Trí  (VN) 
Số 325 Lê Duẩn, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình điện và trạm biến áp; xây dựng công trình công 

nghiệp và dân dụng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt hệ thống thang máy.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-27301 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đen, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán FPT   (VN) 
Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2011-27302 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) KUMHO TIRE CO., INC.   (KR) 

57, 1-ga, Sinmunlo, Jonglo-Gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ, bảo dưỡng và sửa chữa lốp xe, dịch 

vụ lắp đặt lốp xe, dịch vụ làm sạch cho xe có động cơ, dịch vụ làm sạch lốp xe, dịch vụ tư 
vấn liên quan đến bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
bảo dưỡng và sửa chữa lốp xe. 

 
 

(210) 4-2011-27303 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 25.3.1 
(591) Vàng, trắng, da cam, xanh lá mạ 
(731) MAEIL DAIRIES CO., LTD.   (KR) 

98-5, Woonni-Dong, Chongro-Ku, Seoul, 
the Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm từ các sản phẩm nông nghiệp; thực phẩm 

cho trẻ sơ sinh được làm từ các sản phẩm từ vật nuôi; thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm 
từ các sản phẩm từ biển; sữa bột cho trẻ sơ sinh (thực phẩm cho trẻ sơ sinh) và sữa bột có 
đường cho trẻ sơ sinh (thực phẩm cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho trẻ sơ sinh (trừ bột sữa 
dùng cho trẻ sơ sinh).  

 
 

(210) 4-2011-27304 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.1; 2.5.2; 2.9.1; 8.7.11 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, vàng 

cam, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Trại Việt    (VN) 
181/51 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm.   
 

Nhóm 35: Mua bán trứng gia cầm.  
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(210) 4-2011-27305 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng cam, hồng, nâu đen, 

đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Trại Việt    (VN) 
181/51 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán trứng gia cầm.  
 
 

(210) 4-2011-27306 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 17.5.1; 26.3.1; A26.3.5; 4.5.5 
(591) Xanh dương, vàng chanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Trại Việt   (VN) 
181/51 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm. 
 

Nhóm 35: Mua bán trứng gia cầm.  
 

 

(210) 4-2011-27307 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.1; 26.3.1; A26.3.5; 2.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, vàng, vàng cam, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Trại Việt   (VN) 
181/51 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán trứng gia cầm.  
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(210) 4-2011-27308 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 5.7.3; 26.1.1; 5.7.1; 5.7.21; 
26.1.6; 5.7.24 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, vàng cam, xanh 
dương, hồng, nâu, cam, ghi xám, đen, 
trắng, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty TNHH phân bón Sao 
Mai    (VN) 
BT6-01 đường số 12, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

(210) 4-2011-27309 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.1; 5.7.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh dương, 

hồng, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phân bón Sao 

Mai   (VN) 
BT6-01 đường số 12, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

(210) 4-2011-27320 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite. 
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(210) 4-2011-27321 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành    (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai    

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite. 
 
 

(210) 4-2011-27322 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành    (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai    

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite. 
 
 

(210) 4-2011-27323 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành    (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai    

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite. 
 
 

(210) 4-2011-27324 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành    (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai    

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite. 
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(210) 4-2011-27325 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành    (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite. 
 
 

(210) 4-2011-27326 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành    (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai    

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite. 
 
 

(210) 4-2011-27328 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 15.1.11; 26.1.2 
(591) Xanh Dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ điện cơ Minh Sâm  (VN)
155 Lý Thánh Tông, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện.  

 
 

(210) 4-2011-27329 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Ngọc Thành   (VN) 
115 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất để ngăn ngừa sự xổ chỉ, tước chỉ trên tất; hoá chất để ngăn ngừa vết 

màu/dấu vết trên vải; chế phẩm để nện ép len dạ/chế phẩm để chuội hồ vải; hoá chất để 
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ngâm/ tẩm/ thấm ướt sợi dệt; hoá chất chống thấm nước cho vải/ sợi/ hàng dệt; hóa chất 
dùng để làm bóng sợi, vải, hàng dệt.  

 
Nhóm 02: Thuốc nhuộm alizarin; chất nhuộm màu cho da thuộc; chất thấm và bám màu 
cho da thuộc; mực cho ngành thuộc da; chất cắn màu cho da thuộc; thuốc nhuộm màu cho 
giày.  

 
Nhóm 03: Vải nhám; chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ); kem dùng cho đồ da thuộc; chất làm 
mềm vải (dùng để giặt); nước men (nước hồ) dùng trong giặt giũ; chế phẩm bảo quản đồ 
da thuộc (chất làm bóng).  

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng cho giày ống, ủng; chất bôi trơn dùng cho da thuộc, cho đồ 
da; chế phẩm bảo quản da thuộc, đồ da (dầu và mỡ); dầu để bảo quản da thuộc; mỡ động 
vật để làm nến, xà phòng; dầu dùng cho vải, sợi, hàng dệt.  

 
Nhóm 05: Bông thấm hút; băng dùng để băng bó; miếng đệm chăm sóc ngực; vải mềm để 
buộc vết thương dùng cho mục đích y tế; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; khăn 
vệ sinh.   

 
Nhóm 06: Buồng thay quần áo tắm bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; màn 
chắn lửa của lò; lưới mắt cáo bằng kim loại; bộ phận chia khăn lau, gắn cố đính, bằng kim 
loại; két an toàn.  

 
Nhóm 07: Máy dệt kim; máy là (dùng trong công nghiệp); máy cắt xén da thuộc; máy và 
thiết bị điện để giặt thảm; máy sấy khô (dùng trong công nghiệp); máy nhuộm.  

 
Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; dụng cụ uốn lông mi; dụng cụ gấp nếp giấy, vải; nhíp nhổ 
lông, tóc; dây da để liếc dao cạo; dụng cụ xăm hình.  

 
Nhóm 09: Kính bảo hộ cho thể thao; áo phao cứu sinh; quần áo bảo hộ bằng amiăng để 
chống lửa; găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn; màn che bằng amiăng 
cho lính cứu hoả; quần áo bảo hộ đặc dụng cho lĩnh vực hàng không.   

 
Nhóm 10: Đai nịt bụng; áo chẽn nịt bụng; tấm đệm bụng, quần áo chuyên dụng cho 
phòng mổ; khăn trải giường cho người bệnh không kiềm chế được; khăn trải giường vô 
trùng (dùng trong phẫu thuật).   

 
Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; thiết bị lọc không khí; bộ đồ cho bồn tắm; chăn 
điện, không dùng cho mục đích y tế; đệm sưởi (dạng tấm) dùng điện, không cho mục đích 
y tế; máy sấy tóc.  

 
Nhóm 12: Vỏ bọc ghế ngồi cho xe cộ; cột buồm; nhà xe lưu động; phà; thuyền phao; đai 
an toàn cho ghế ngồi xe cộ; thuyền buồm.  

 
Nhóm 13: Bao súng; chổi lau nòng súng; kính ngắm dùng cho súng và súng trường; dây 
đeo qua vai dùng cho vũ khí.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); kẹp cài caravat; 
ghim cài ca vát; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý.  
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Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; sáo; đàn ghi ta; dụng cụ âm nhạc; bàn phím đàn piano; móng 
gảy dùng cho nhạc cụ dây.  

 
Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng gịấy hoặc bìa cứng; tã lót trẻ em bằng giấy hoặc 
xenluloza (dùng một lần); túi cho lò vi sóng; bìa cặp để kẹp tài liệu; vải đóng sách; vải bạt 
để vẽ tranh.  

 
Nhóm 17: Vải amiăng; tấm phủ amiăng; sợi amiăng; màn chịu lửa bằng amiăng; vải dệt 
từ thuỷ tinh để cách điện, cách nhiệt; vải dệt cách điện, cách nhiệt.   

 
Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; dây đeo vai bằng da thuộc; 
ví; túi cầm tay cho phụ nữ.  

 
Nhóm 19: Mành che (ngoài cửa) không bằng kim loại và vật liệu dệt; gỗ lát sàn; buồng 
thay quần áo tắm không bằng kim loại; cửa xếp, không bằng kim loại; vải địa kỹ thuật 
không dệt dùng cho xây dựng; bức ngăn côn trùng, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho người cắm trại; tấm rèm bằng hạt cờm để trang trí; tủ đựng 
nhiều ngăn kéo, mắc áo; giá treo áo; đồ bọc quần áo (để cất giữ, lưu kho).  

 
Nhóm 21: Tấm ván để là; chổi quét thảm; giẻ lau bằng vải để làm sạch sàn nhà; cái kẹp 
(cặp) quần áo; giàn phơi đồ đã giặt; vật trang trí bàn ăn.  

 
Nhóm 22: Mái che bằng vải dệt; tấm che phủ để nguỵ trang; sợi dệt dạng thô; len dạng 
thô hoặc đã được sơ chế; tơ dạng thô; vải bạt.   

 
Nhóm 23: Chỉ và sợi chun dùng trong ngành dệt; Sợi và chỉ thêu; Sợi thuỷ tinh dùng trong 
ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi len.  

 
Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; chăn; vải; lụa 
kÕp.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; cà vạt; mũ đội đầu (trang phục); thắt lưng (trang phục).  

 
Nhóm 26: Khuy móc cho thân áo váy; khuy móc cho áo cánh phụ nữ; miếng độn áo nịt 
ngực; cúc khuy; khoá cài thắt lưng; móc dùng cho áo nịt ngực.  

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm; tấm phủ sàn; thảm chống trợt; thảm thêu (treo 
tường) không bằng vải; chiếu đan từ lau sậy; thảm dùng ở phòng tập thể dục.  

 
Nhóm 28: Găng tay chơi bóng chày; bóng bi-a; vật đệm bàn bi-a; ván lít sóng; giày trợt 
băng có gắn lưỡi trượt; gậy đánh gôn.  

 
Nhóm 29: Bơ ca cao; kem bơ; pho mát; dầu dừa; dầu ngô; sữa chua.  

 
Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm (trừ tinh dầu); sôcôla; ca cao; cà phê; mì sợi; hạt 
tiêu (gia vị).  

 
Nhóm 31: Tôm nước ngọt (sống); cá còn sống; quả tươi; nho tươi; nấm tươi; rau tươi.  
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Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước sô đa; 
nước (đồ uống).  

 
Nhóm 33: Rượu khai vị; rượu anh đào; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu sakê; rượu bạc hà.  

 
Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; xì gà; bật lửa 
chuyên dùng cho người hút thuốc; tẩu thuốc lá; diêm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, cà vạt, mũ đội đầu, thắt lưng, ví đựng, va li, túi 
xách, ba lô, vải vóc, chăn, ga, gối, đệm, đồ trang sức, len, sợi, chỉ may, nguyên phụ liệu 
may mặc, hàng da và giả da.   

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; tư vấn tài 
chính; quản lý bất động sản; quản lý tài chính.  

 
Nhóm 37: Cho thuê máy làm sạch; làm sạch quần áo; sửa chữa quần áo; xây dựng; giặt 
khô; dịch vụ giặt là.   

 
Nhóm 38: Thư điện tử; cho thuê máy fax; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ truyền 
hình; dịch vụ điện tín; dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê xe; cho thuê quần áo lăn; dịch vụ 
cứu hộ, cứu nạn; vận chuyển hành khách; dịch vụ lưu kho.   

 
Nhóm 40: Hồ vải; tẩy trắng vải; cắt vải; nhuộm vải; xử lý chống nhàu cho vải; may quần 
áo.   

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyên đề; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; dịch thuật; tổ chức và điều 
khiển hội nghị.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế quần áo; thử nghiệm vải; dịch vụ lập quy 
hoạch đô thị; thiết kế trang trí nội thất; nghiên cứu mỹ phẩm.   

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ dưỡng cho người cao tuổi.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; cắm hoa; chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp; dịch vụ trang điểm; dịch 
vụ tắm hơi.  

 
Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; cho thuê quần áo; tư vấn sở hữu; thiết bị chữa cháy; bảo vệ 
đêm; cho thuê quần áo dạ hội. 
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(210) 4-2011-27340 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nguyễn Gia 
HOLDINGS   (VN) 
P1901 lầu 19, tòa nhà Sài Gon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố  Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục: tư vấn du học, hỗ trợ du học; tổ chức các buổì hội 

thảo du học; đào tạo: dạy ngoại ngữ; đào tạo các kỹ năng; tổ chức các hoạt động thể thao 
và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2011-27341 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.7; 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh lá, vàng, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Gia 
HOLDINGS   (VN) 
P1901 lầu 19, tòa nhà Sài Gòn Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố  Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục: tư vấn du học, hỗ trợ du học; tổ chức các buổi hội 

thảo du học, đào tạo: dạy ngoại ngữ; đào tạo các kỹ năng; tổ chức các hoạt động thể thao 
và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2011-27342 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Tím, vàng 
(731) Công ty cổ phần D Kim  (VN) 

Số 109 tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví; túi xách tay; túi du lịch; ba lô; cặp sách; vali.  
 

Nhóm 25: Mua bán ví, túi xách tay, túi du lịch, ba lô, cặp sách, vali, quần áo, mũ, khăn 
quàng, quần áo, áo lót, quần lót, thắt lưng (trang phục), giầy, dép, giầy thể thao, găng tay 
(trang phục) tất chân; mua bán đồng hồ đo thời gian, đồ trang sức bằng kim loại quý 
và/hoặc đá quý, đồ trang sức mỹ ký, kim loại quý (loại thô hoặc bán thành phẩm), đá quý, 
tượng bằng kim loại quý và/hoặc đá quý, bộ bàn ghế, giường, tủ, giá, gương, đồ gỗ mỹ 
thuật, rèm cửa, chăn, khăn trải giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải, vải dùng cho ngành dệt 
may, vật liệu chất dẻo (dùng thay thế cho vải), hoa giả, hàng thêu thùa, căc sản phẩm 
đăng ten, ruy băng, nơ, khuy bấm dùng làm phụ kiện quần áo, thảm trải sàn, thảm chùi 
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chân, bức trướng treo tường không làm bằng sợi dệt, chiếu cói, vải sơn lót sàn nhà, giấy 
dán tường. 

 
Nhóm 35: Ví; túi xách tay; túi du lịch; ba lô; cặp sách; vali.  

 
 
 

(210) 4-2011-27345 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản phẩm Tự 
nhiên Việt Nam  (VN) 
Số 7 ngõ 419 Nguyễn Khang, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-27349 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Cơ sở sản xuất nông cụ, gia 

công ngôi sao điện trang trí 
Thành Gia   (VN) 
Thôn 3, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay gồm dao bào hai lưỡi. 

 
 
 

(210) 4-2011-27360 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO  (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-27361 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.9; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trung Nam   (VN) 
402 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-27362 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(591) Hồng, xanh Dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trung Nam    (VN) 
402 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-27363 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trung Nam    (VN) 
402 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-27364 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trung Nam    (VN) 
402 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27366 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Thị Mỹ Trang  (VN) 
10 Nguyễn Tuân, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ khách sạn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27367 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.13.1; 26.1.2; 1.15.19 
(591) Xanh dương, xanh tím than, xanh ngọc, 

đỏ, trắng, vàng, vàng đậm 

(540) 

 

(731) Trần Thị Mỹ Trang   (VN) 
10 Nguyễn Tuân, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2011-27368 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.3.1; 5.5.2; 26.4.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen, trắng, xanh 

lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vinh Gia   (VN) 
Số 116 đường Trần Bình, tập thể Viện 
19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27369 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.1.2; A5.3.13 
(591) Tím, tím sẫm, hồng, vàng, xanh lá cây, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Âu Mỹ   (VN) 
Số 28, ngõ 208 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27380 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm; vật nuôi giống; trái cây tươi; rau tươi.  
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(210) 4-2011-27381 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; diêm; bật lửa cho người hút thuốc; đầu lọc thuốc lá; giấy 

cuộn thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2011-27382 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ vui chơi giải trí; xuất bản sách; sản xuất 

phim; giải trí trên phát thanh truyền hình; tổ chức điều hành hội thảo.  
 
 

(210) 4-2011-27383 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.4.6; 26.13.25 
(731) REFINE PLASTIC INDUSTRIAL CO., 

LTD.   (GB) 
311 Shoreham Street, Sheffield, England, 
S2 4FA, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Sợi bằng chất dẻo để hàn; sợi thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; ống mềm 

không bằng kim loại; chất dẻo bán thành phẩm; sợi chất dẻo không dùng trong ngành dệt; 
màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; hợp chất chống ẩm cho các công trình 
xây dựng; nhựa acrylic (bán thành phẩm); vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su 
hoặc chất dẻo; bao bì không thấm nước.  
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(210) 4-2011-27386 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Hương Sen  (VN) 
Số 18 phố Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp; sản phẩm hóa học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng); nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu như: chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc biêu vàng; thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy công cụ, máy dùng cho nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy tuốt lúa; 
máy dùng trong công nghiệp như máy hàn, máy cắt, máy ca, máy tiện, máy bơm nước, 
máy phát điện. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công (không dùng điện).  

 
Nhóm 11: Đồ điện dân dụng như: nồi cơm điện, chảo điện, quạt điện, tủ lạnh, điều hòa, 
thiết bị vệ sinh, vòi sen, phòng tắm xông hơi. 

 
Nhóm 12: Xe máy, linh kiện xe máy, động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 
Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồ nữ trang. 

 
Nhóm 16: Giấy; văn phòng phẩm; bao bì bằng giấy; bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.  

 
Nhóm 17: Cao su, nhựa bán thành phẩm, vật liệu cách nhiệt, cách điện.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại nh xi măng, gạch, cửa nhựa.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  

 
Nhóm 21: Đồ dùng nhà bếp không dùng điện như xoong nồi, các vật dụng cho nhà bếp 
như bát đũa, cốc chén, chổi lau nhà.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu; vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải; vải bông; vải lụa; vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
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Nhóm 27: Giấy dán tường, thảm trải nhà.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi.  
 

Nhóm 31: Cây giống, hạt giống; thức ăn gia súc; thức ăn cho thủy sản.  
 

Nhóm 32: Bia; nước giải khát; đồ uống không cồn; nước ép hoa quả; đồ uống hoa quả 
(không cồn). 

 
Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia; nước giải khát; mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia; 
nước giải khát; mua bán hóa chất; mua bán xăng dầu và khí đốt; mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ; dich vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà ở; dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thủy điện, nhiệt 
điện; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh truyền hình, dịch vụ viễn thông. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hàng hóa; vận tải hành khách; truyền tải điện 
năng truyền tải xăng dầu và khí đốt; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức hội nghị, hội thảo, dịch vụ đào tạo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng, dịch vụ thiết kế vờn hoa cây cảnh.  

 
 
 

(210) 4-2011-27387 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên mực in Tin 
Việt  (VN) 
88 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
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(210) 4-2011-27400 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH nông dược bản 
H'mong - Sapa   (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 05: Các loại dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27401 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông dược bản 
H'mong - Sapa    (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang táo mèo, rượu táo mèo; rượu vang sơn tra; rượu sơn tra.  

 
 

(210) 4-2011-27402 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông dược bản 
H'mong - Sapa    (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 05: Các loại dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27405 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.16; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông dược bản 
H'mong - Sapa   (VN) 
Lô 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 03: Lá tắm thảo mộc làm sạch, mát da (kiểu người Dao đỏ), không dùng cho mục 

đích y tế. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, cao ngựa bạch, cao quy bản, thảo dược chữa viêm xoan, thảo dược 
chữa sâu răng viêm lợi. 

 
Nhóm 30: Trà. 
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Nhóm 31: Sâm tươi, nấm linh chi bao tử (tươi), nấm hương thiên nhiên (tươi). 
 

Nhóm 32: Nước ép táo mèo, nước hoa quả táo mèo. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2011-27406 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.1.1; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại P.P   (VN) 
336 tổ 7 xóm Mới, Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Vở ghi chép; giấy in, giấy viết; giấy vệ sinh, giấy khăn ăn; giấy bao gói; giấy 

bìa cứng; giấy in báo.  
 
 

(210) 4-2011-27407 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) XEROX CORPORATION   (US) 

45 Glover Avenue, P.O. Box 4505, 
Norwalk, Connecticut 06856, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in dạng bột; mực in khô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy in và các thiết bị văn phòng.  
 
 

(210) 4-2011-27408 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) BRIDGESTONE CORPORATION  (JP) 

10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, các bộ phận và linh kiện của ô tô; lốp xe dùng cho xe ô tô chở khách, lốp 

xe dùng cho xe tải; lốp xe dùng cho xe bus, lốp xe dùng cho ô tô đua; lốp ô tô; lốp xe 
được đắp lại dùng cho xe chở khách; lốp xe được đắp lại dùng cho xe tải; lốp xe được đắp 
lại dùng cho xe bus; lốp xe được đắp lại dùng cho xe ô tô đua; lốp xe được đắp lại dùng 
cho ô tô; lốp xe được đắp lại dùng cho máy bay; săm dùng cho xe ô tô chở khách; săm 
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dùng cho xe tải; săm dùng cho xe bus; săm dùng cho xe ô tô đua; săm dùng cho ô tô; 
bánh xe dùng cho xe ô tô chở khách, bánh xe dùng cho xe tải; bánh xe dùng cho xe bus, 
bánh xe dùng cho ô tô đua, bánh xe dùng cho ô tô; miếng vá lốp xe bằng cao su dùng cho 
tất cả các phương tiện giao thông kể trên, xe cộ có động cơ hai bánh các bộ phận và linh 
kiện của xe cộ có động cơ hai bánh; lốp dùng cho xe cộ có động cơ hai bánh, săm dùng 
cho xe cộ có động cơ hai bánh; bánh xe dùng cho xe cộ có động cơ hai bánh, xe đạp, các 
bộ phận và linh kiện của xe đạp; lốp dùng cho xe đạp, săm dùng cho xe đạp; bánh xe 
dùng cho xe đạp; miếng vá lốp xe bằng cao su dùng cho xe cộ có động cơ hai bánh hoặc 
xe đạp, săm và lốp xe dùng cho máy bay; miếng vá lốp xe bằng cao su dùng cho máy bay; 
miếng vá cao su có chất dính dùng để sửa chữa săm và lốp xe; vành bánh xe và vỏ bọc 
bánh xe của các phương tiện giao thông; săm dùng cho bánh của xe cộ; bộ giảm sóc dùng 
cho các phương tiện giao thông trên bộ; bộ giảm sóc bằng hơi (lò so hơi dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); trục nối xe dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; 
cái chắn bùn/cản sóc dùng cho ô tô, đệm ghế dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ, miếng vá dùng cho các phương tiện giao thông (các xe kéo trọng tải nặng); bộ phận 
giảm sóc của xe cộ; lò xo hơi của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2011-27409 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27420 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) AMPHI PTE. LTD.  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật s−LACOMS (LACOMS 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 
 

(210) 4-2011-27421 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) AMPHI PTE. LTD.  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
 
 

(210) 4-2011-27422 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AMPHI PTE. LTD.   (SG) 

1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 
 

(210) 4-2011-27423 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AMPHI PTE. LTD.  (SG) 

1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 
 

(210) 4-2011-27427 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27428 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM   (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-27429 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Tài Lộc 

2  (VN) 
Khóm 4, thị trấn Thới Bình, huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng; vỏ ghe; vỏ tàu; vỏ thuyền làm bằng composite.  

 
 

(210) 4-2011-27440 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.4.6; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh tím 
(731) Công ty cổ phần An Phú Hưng  

(VN) 
Tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kem lạnh các loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi hàng hóa: đường, sữa và các sản phẩm 
từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, tinh bột, các loại thực phẩm đóng gói như 
mỳ ăn liền, đồ uống như: nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết, rượu, 
thuốc lá, mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, 
máy móc sản xuất bánh, kẹo, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất: bột mì, bột gạo. 

 
 

(210) 4-2011-27441 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, nâu đỏ, vàng 

cam, ghi xám, trắng 
(731) Trung tâm nghiên cứu Vật 

liệu cấu trúc nano và phân 
tử   (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Vật liệu hóa học có cấu trúc nano và phân tử.  
 

Nhóm 41: Huấn luyện bồi dưỡng trong lĩnh vực vật liệu cấu trúc nano và phân tử.  
 

Nhóm 42: Chuyển giao, trao đổi nghiên cứu khoa học; ứng dụng và phát triển công nghệ, 
tư vấn trong lĩnh vực vật liệu cấu trúc nano và phân tử. 

 
 

(210) 4-2011-27442 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.8; 26.11.1; 26.4.9 
(731) FUH-CHAUR BIOTECH INDUSTRY 

CO., LTD.  (TW) 
No. 52, Gongyuan Rd., Linkou 
Township, Taipei Country 244, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27443 (220) 21.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.7.24; 25.7.25; 5.5.19; 3.7.12; 3.7.15 
(731) FUH-CHAUR BIOTECH INDUSTRY 

CO., LTD.  (TW) 
No. 52, Gongyuan Rd., Linkou 
Township, Taipei Country 244, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27444 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.7.25; A7.1.12; 7.1.24; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản Việt Long   (VN) 
317 - 319 - 321 Hoàng Diệu, phường 6, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 
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(210) 4-2011-27446 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.8; 2.3.8; 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông nam dược 
Y học Dân tộc cổ truyền Việt 
Nam  (VN) 
Số 1491, tổ 8, ấp Ninh Thuận, xã Bàu 
Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh 
Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 10: Đồ dùng y tế gồm: áo nịt bụng, đai thắt bụng, đệm dùng trong ngành y, gối 

không khí dùng trong ngành y, áo nịt ngực dùng trong ngành y, tấm đệm bụng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27447 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 1.15.15 
(591) Đen, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đông nam dược 
Y học dân tộc cổ truyền Việt 
Nam   (VN) 
Số 1491, tổ 8, ấp Ninh Thuận, xã Bàu 
Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm bằng thuốc y học cổ truyền và thảo dược thiên 

nhiên, cụ thể là: chăn, gối, niệm, nón, vớ, áo, đai băng bụng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27448 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nông Trang  (VN) 
431 ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện 
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón: phân bón lá sinh học, phân bón lót lân hữu cơ, vô cơ, vi sinh, phân 

kích phát tố hoa trái, kích tố lá hạt.  
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(210) 4-2011-27449 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, 

vàng, đen 

(540) 

  

(731) Vờn ươm Phong Thúy  (VN) 
Khu Nhà Trắng, đường Lê Hồng Phong, 
khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Rau các loại (tươi). 

 
 

(210) 4-2011-27460 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; A25.1.10 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xúc 
tiến thương mại KAF  (VN) 
97 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, hệ thống điện trong các công trình 

xây dựng đân dụng và công nghiệp, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa 
không khí, điều hòa nhiệt độ, lắp đặt máy móc công nghiệp trong nghành xây dựng và 
xây dựng kỹ thuật dân dụng; lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, cửa tự động, hệ thống 
hút bụi, hệ thống âm thanh, sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-27465 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Mỹ Hằng ĐT  (VN) 
Số 380, tổ 13, khóm Thuận Phú, phường 
Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27466 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Ngô Thị Diệu Hiền   (VN) 
297/28 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27467 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà Sài 
Gòn  (VN) 
13A-Bl Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Các loại đồ gỗ như giường, tủ, kệ, bàn, ghế dùng cho nội thất, văn phòng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27468 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Báo Sinh viên Việt Nam   (VN) 
Số 5, Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27480 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1 
(591) đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thương mại Thịnh Phát 
Ocean   (VN) 
Lô 01, N11, đường Hoàng Văn Thụ, 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1423 

(210) 4-2011-27481 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.1 
(731) TEQUILA DON JULIO, S.A. DE C.V.  

(MX) 
Porfirio Diaz No. 17, Col. Chichimeco, 
Atotonilco el Alto, Jalisco, Mexico 
47750 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27483 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đức Hoà   (VN) 
Hẻm 27, đường Wừu, tổ 3, phường Ia 
Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27484 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.5.6; 2.7.23; 24.15.1; 2.9.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

vàng đậm, vàng nhạt, đen 
(731) UNI-CHARM CORPORATION   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Tã lót bằng giấy hoặc xenlulô dùng một lần cho trẻ em; tã lót bằng giấy hoặc 

xenlulô dùng một lần cho trẻ em dưới dạng quần lót; khăn giấy ướt; khăn giấy cho trẻ em.  
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(210) 4-2011-27485 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; nước tương (xì dầu); tương ớt.  

 
 

(210) 4-2011-27486 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San    (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; nước tương (xì dầu); tương ớt.  

 
 

(210) 4-2011-27489 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kính Tân 
Bình  (VN) 
Lô 6-I, cụm 6, KCN Tân Bình II, đường 
M1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; kính cường lực dùng trong xây dựng; kính ghép dùng trong xây 

dựng kính phản quang dùng trong xây dựng; kính cách nhiệt và cách âm dùng trong xây 
dựng; kính tấm dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: hàng thủ công mỹ nghệ làm từ kính, 
gương soi, kính mỹ thuật, kính điêu khắc, kính trang trí tủ trưng bày, tủ có gương, bàn có 
gương, cửa kính, kính xây dựng, thiết bị vệ sinh, gỗ, vật liệu xây dựng, hóa chất phục vụ, 
sản xuất gia công kính, thiết bị máy công nghiệp và xây dựng; môi giới thương mại.  
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(210) 4-2011-27500 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.15.1; A5.5.21; A5.5.20; A25.7.21 
(591) Xanh sẫm, đỏ, vàng, hồng, tím, xanh 

nhạt, đen, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27501 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.6; 24.15.1; 19.3.1 
(591) Xanh sẫm, đỏ, vàng, hồng, tím, xanh 

nhạt, đen, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27502 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27503 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  
(VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27505 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thiện Nhân   (VN) 
17 - 19 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất (sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2011-27506 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH Gấu Trúc   (VN) 
Số 30 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học.  

 
 

(210) 4-2011-27507 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh tím, vàng, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Em Bé Vàng   (VN) 
220/28/6 tổ 64, khu phố 7, phường Phú 
Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, quần áo em bé, nệm, gối, giày, dép, mũ nón, khăn vải, khăn 
giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, mỹ phẩm, xà phòng thơm, dầu gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử 
mùi hôi.  

 
 

(210) 4-2011-27508 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Xanh Dương, đen 
(731) Công ty TNHH Gia Lưu 

Nutraceuticals  (VN) 
100 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chế phẩm thực 

phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng  dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-27509 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Lưu 

Nutraceuticals  (VN) 
100 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chế phẩm thực 

phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng  dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-27521 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.1; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Nâu sậm, hồng ngà, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thanh Tâm   (VN) 
58/2 tổ 7, khu phố 2, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan, trà.  
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(210) 4-2011-27526 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Huy 

Phát   (VN) 
Số 1, ngách 69A/131, Hoàng Văn Thái, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn), gối đỡ dùng ổ bi.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27527 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.13.1; 25.1.25; A3.13.24 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh dương, xanh lá 

cây, hồng đậm, tím 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889-100, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc ngừa thai dạng để uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27528 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.5.19; 5.5.15; A5.5.22 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889-100, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc ngừa thai dạng để uống.  
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(210) 4-2011-27541 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Ăn 
uống Việt Nam   (VN) 
Tầng 3, TTTM BigC Thăng Long, số 222 
Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-27545 

 
(220) 

 
22.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
  
(731) CASTROL LIMITED     (GB) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 

bụi; nhiên liệu (kể cả nhiên liệu dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến và bấc dùng 
để thắp sáng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27548 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh da 

trời, trắng 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Sao Biển  (VN) 
32-34 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
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(210) 4-2011-27549 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 5.7.3; 1.5.1; 1.17.11; A5.3.15; 3.7.1; 
3.7.17 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông nghiệp 
Công nghệ Cao   (VN) 
Lô 2B khu Nông nghiệp công nghệ cao, 
xã Phạm Văn Cột, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27560 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huy Hoàn   (VN) 
243/2/30 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27561 (220) 22.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.3.1; 3.7.16; A6.19.9; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất - chế biến và kinh doanh 
muối iốt Thắng Lượng  (VN) 
Thôn Tân Thắng, xã An Hòa, huyện 
Quỳnh Lu, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 30: Muối iốt, muối dùng trong gia đình.  
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(210) 4-2011-27563 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AGIO PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
A-38, Nandjyot Industrial Estate, Kurla-
Andheri Road, Safedpool, Mumbai-
400072, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27564 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AGIO PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
A-38, Nandjyot Industrial Estate, Kurla-
Andheri Road, Safedpool, Mumbai-
400072, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27565 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ARISTO PHARMACEUTICALS 

PRIVATE. LIMITED    (IN) 
23-A Shah Industrial Estate, Off Veera 
Desai Road, Andheri (W), Mumbai-400 
053, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-27566 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ARISTO PHARMACEUTICALS 

PRIVATE. LIMITED    (IN) 
23-A Shah Industrial Estate, Off Veera 
Desai Road, Andheri (W), Mumbai-400 
053, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27567 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ARISTO PHARMACEUTICALS 

PRIVATE. LIMITED  (IN) 
23-A Shah Industrial Estate, Off Veera 
Desai Road, Andheri (W), Mumbai-400 
053, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27568 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ARISTO PHARMACEUTICALS 

PRlVATE. LIMITE§   (IN) 
23-A Shah Industrial Estate, Off Veera 
Desai Road, Andheri (W), Mumbai-400 
053, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-27569 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) ARISTO PHARMACEUTICALS 

PRIVATE. LIMITED   (IN) 
23-A Shah Industrial Estate, Off Veera 
Desai Road, Andheri (W), Mumbai-400 
053, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-27588 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  

(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-27589 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Cam. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Huy Lâm  (VN) 
Số nhà 39 Lò Đúc, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); bột cho kem lạnh, kem trái 

cây (kem lạnh). 
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(210) 4-2011-27601 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.3; 1.17.11; A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Võ Thuật Việt Long   (VN) 
Tổ 03, ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  

 
 

(210) 4-2011-27602 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH phần mềm Trí 
Tuệ   (VN) 
P1603 tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, 
P. Thành Công, Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-27603 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 3.5.15; 9.7.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Dung  (VN) 
Tân Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mũ, khăn quàng cổ, cà vạt, túi xách, quần áo.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 
 

(210) 4-2011-27604 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, nâu, xanh Dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mũi Kim Vàng  (VN) 
42 Lê Duy Nhuận, P. 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  
 
 

(210) 4-2011-27605 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) LBS Laboratory Ltd., Part   (TH) 

602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27606 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A17.2.2; 1.15.9; 25.12.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
vàng bạc đá quý Ngọc Long 
Châu  (VN) 
543/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 02, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, đá bán quý, đồ trang sức, yến sào, thủy sản, hải 

sâm, bào ngư, vi cá, bong bóng cá.  
 

Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; dịch vụ cầm đồ; đại lý đổi ngoại tệ.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.  
 

Nhóm 40: Gia công chế tác đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn.  
 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản nội địa, thủy sản biển; chăn nuôi chim yến.  
 
 

(210) 4-2011-27607 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.20 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
vàng bạc đá quý Ngọc Long 
Châu   (VN) 
543/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 02, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, đá bán quý, đồ trang sức, yến sào, thủy sản, hải 
sâm, bào ngư, vi cá, bong bóng cá.   

 
Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; dịch vụ cầm đồ; đại lý đổi ngoại tệ.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.   

 
Nhóm 40: Gia công chế tác đồ kim hoàn; đồ giả kim hoàn.   

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản nội địa, thủy sản biển; chăn nuôi chim yến.  

 
 

(210) 4-2011-27608 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A17.2.2; 25.12.1; 1.15.9 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
vàng bạc đá quý Ngọc Long 
Châu   (VN) 
543/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 02, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, đá bán quý, đồ trang sức, yến sào, thủy sản, hải 

sâm, bào ngư, vi cá, bong bóng cá.   
 

Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; dịch vụ cầm đồ; đại lý đổi ngoại tệ.   
 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.   
 

Nhóm 40: Gia công chế tác đồ kim hoàn; đồ giả kim hoàn.   
 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản nội địa, thủy sản biển; chăn nuôi chim yến.  
 
 

(210) 4-2011-27620 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại BT   (VN) 
Tổ 25B, cụm 3, phường Tứ Liên, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt, nước xả vải, nước lau sàn nhà, nước rửa tay, nước rửa kính, xà 

phòng.  
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(210) 4-2011-27621 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại BT    (VN) 
Tổ 25B, cụm 3, phường Tứ Liên, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước giặt, nước xả vải, nước lau sàn nhà, nước rửa tay, nước rửa kính, xà 

phòng.  
 
 
 

(210) 4-2011-27622 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-27623 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA   (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27624 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA    (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27625 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA    (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27626 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA    (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27627 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA    (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27628 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc   (VN) 
Số 53 khu tập thể công ty xuất nhập khẩu 
thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn Thiêm, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27629 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc    (VN) 
Số 53 khu tập thể công ty xuất nhập khẩu 
thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn Thiêm, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27640 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.1.1; 24.15.21; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xám, cam, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Anh 

Trọng   (VN) 
Số 1, ĐT 741, tổ 1, khu 1, phường Long 
Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình 
Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt tiêu, hạt điều, ngô (bắp), đậu, vừng (mè), sắn lát (mỳ lát), hạt bo 

bo, cà phê, xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ để bôi trơn. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi, ô tô.  
 
 

(210) 4-2011-27641 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.3.3; 25.5.2; 26.1.1; 24.1.1 
(591) Xám, cam, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Anh 

Trọng   (VN) 
Số 1, ĐT 741, tổ 1, khu 1, phường Long 
Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình 
Phước  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt tiêu, hạt điều, ngô (bắp), đậu, vừng (mè), sắn lát (mỳ lát), hạt bo 

bo, cà phê, xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ để bôi trơn.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi, ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-27642 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Đồng Tiến Phát    (VN) 
165/40 Nguyễn Văn Luông, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh (ampli); đầu đọc đĩa CD/VCD/ compắc, bàn là điện; 
loa; máy thu hình (tivi). 

 
 

(210) 4-2011-27643 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Đồng Tiến Phát    (VN) 
165/40 Nguyễn Văn Luông, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; máy làm kem lạnh; lò nướng dùng điện; bếp nấu dùng điện, nôi áp 

suất dùng điện; máy điều hòa không khí. 
 
 

(210) 4-2011-27644 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 1.15.23 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ quốc tế Việt úc  
(VN) 
69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy ướt; khăn lau bằng giấy ướt; khăn giấy dùng một lần cho trẻ 

em; khăn giấy lau mặt; khăn giấy tẩy trang; khăn giấy lụa tẩy trang.  
 
 

(210) 4-2011-27645 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9 
(731) TAKASIMA INDUSTRIES (M) SDN 

BHD   (MY) 
No. 1, Solok Beringin, 11960 Bayan 
Lepas, Penang, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện thể hình; máy để tập luyện thể dục; xe đạp đặt cố định để 

tập luyện thể dục; máy chạy bộ điện dùng để tập thể dục; thiết bị luyện tập thể dục và tập 
thể dục; đai lưng dùng trong môn cử tạ (phụ kiện dùng trong thể thao).  
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(210) 4-2011-27647 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) DP BEVERAGES LIMITED   (KY) 

PO Box 309 GT, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ; cà phê nhân tạo (chất thay 

thế cà phê); bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, kem; 
mật ong; nước mật đường, men; bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm, nơc xốt (gia vị); gia vị; đá 
lạnh ăn được.   

 
Nhóm 32: Bia nước khoáng (giải khát), nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-27648 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) DP BEVERAGES LIMITED   (KY) 

PO Box 309 GT, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ; cà phê nhân tạo (chất thay 

thế cà phê); bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, kem 
lạnh; mật ong; nước mật đường; men; bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm, nước xốt (gia vị); gia 
vị; đá lạnh ăn được.   

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng (giải khát), nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-27649 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.7.25; 26.1.1; 26.1.6; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH cơ khí Trung 

Anh   (VN) 
77 đường D9, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Sản phẩm cơ khí cụ thể như: trục máy (bộ phận của máy); pít tông (bộ phận 
của máy và động cơ); van cơ khí (bộ phận của máy); con lăn (bộ phận của máy); ổ bi 
(vòng bi); vỏ máy (bộ phận của máy).  

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm cơ khí cụ thể như: trục máy (bộ phận của máy), pít tông (bộ 
phận của máy và động cơ), van cơ khí (bộ phận của máy), con lăn (bộ phận của máy), o bi 
(vòng bi), vỏ máy (bộ phận của máy), máy phay, máy mài, máy khoan, máy bào, máy ép 
nhựa, máy cắt, máy tiện, máy đo độ cứng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27660 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; 26.4.2; 1.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, vàng cam, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Tầm Nhìn Trí Tuệ   (VN)
25/4 Văn Cao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, dạy nghề, dạy ngoại ngữ; luyện thi đại học, luyện nghe anh 

văn, trên hệ thống mạng internet. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27661 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.3.5; 26.3.2; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Hoàng 
Mỹ Ân   (VN) 
6/8 Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Hòa, xã Tân 
Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
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(210) 4-2011-27662 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; 26.13.25; 25.7.20; 26.11.3; 
A9.7.19 

(591) Vàng nhạt, nâu đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Sen Việt  (VN) 

93AB Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; quán rượu 

nhỏ.  
 
 

(210) 4-2011-27665 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.3.5 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

PHương Việt  (VN) 
Lầu 6 Master Building, 41-43 Trần Cao 
Vân, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng như: gạch, xi măng, cát, đá, 

lavabo (chậu rửa) bồn cầu, bồn tằm, ống nước; mua bán máy móc, thiết bị y tế, dụng cụ y 
tế như: máy do huyết áp, máy xông mũi, ống thuốc tiêm, chỉ khâu, dao mổ kim và lưới 
dao mổ, khay đựng bông thài, găng tay, bao tay, túi dẫn lu, mỹ phẩm nước hoa, vải, hàng 
may mặc, giày dép; môi giới, đấu giá cho mục đích thương mại cho các sản phẩm nêu 
trên.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, định giá 
bất động sản, tư vấn về bất động sản.  

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và 
giao thông, san lấp mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
dịch vụ giám sát công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất công trình xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng; 
đo đạc bản đồ phục vụ công trình xây dựng; khảo sát thiết kế quy hoạch xây dựng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
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(210) 4-2011-27666 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dịch vụ Nghĩa 
Phát  (VN) 
453 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các dụng cụ phục vụ cho ngành nuôi thủy sản như: cánh quạt tạo ôxy 

thuyền phao.  
 
 

(210) 4-2011-27667 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.2.7; 26.4.1; A5.5.21; 
5.5.19 

(591) Xanh lá cây,vàng, xanh lá cây đậm, đỏ, 
trắng, xanh dương, nâu 

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Thiên Đông   (VN) 
59-61 Nguyễn Trường Té, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Diêm  

 
 

(210) 4-2011-27668 (220) 23.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 7.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím, xanh lá cây nhạt, 

xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần Sam   (VN) 

124 đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu cho cây trồng; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc trừ cỏ 
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(210) 4-2011-27680 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Vàng, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trường đại học Tài Chính - Kế 
Toán  (VN) 
Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 41: Tuyển sinh; đào tạo; giáo dục.  

 
 
 

(210) 4-2011-27682 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Nguyễn Hồ Thu   (VN) 

Số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm  và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép ; mũ nón; tất; đồ đi chân. 
 

Nhóm 28: Bóng để chơi; trang thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao như máy để 
tập luyện thể dục, vợt te-nít, vợt cầu lông, lưới. 

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đi chân trang thiết bị 
và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao: vợt tennis, vợt cầu lông, gậy đánh gôn, thiết bị 
luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, máy luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, dụng cụ 
rèn luyện thể hình, thiết bị luyện tập thể hình, các loại bóng để chơi, túi, dây lưng, ví, ba 
lô, bao và túi đựng bóng. 

 
 
(210) 

 
4-2011-27684 

 
(220) 

 
26.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
  
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Châu á   (VN) 
Số 08 đường TS15 khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do 

nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời  
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(210) 4-2011-27687 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đen, đỏ 
(731) STANDARD & POOR'S FINANCIAL 

SERVICES LLC   (US) 
55 Water Street, New York, NY 10041, 
USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính để nghiên cứu, phân tích và cung cấp thông tin về đầu 

tư, thị trường chứng khoán và tài chính; phần mềm máy tính chứa nội dung phân tích kinh 
doanh và thông tin tài chính dựa trên các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng 
khoán, chỉ số hàng hóa tiêu dùng và các khái niệm đầu tư; phần mềm máy tính chứa nội 
dung và cách tính toán chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán và chỉ số 
hàng hóa tiêu dùng, phần mềm máy tính chứa nội dung, cách tính toán, và sự cập nhật chỉ 
số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, chỉ số hàng hóa tiêu dùng và các khái 
niệm đầu tư; phần mềm máy tính chứa thông tin tài chính dựa trên các danh mục loại tài 
sản khác nhau; phần mềm máy tính thực hiện và chứa nội dung phân tích kinh doanh dựa 
trên các chỉ số chứng khoán, chỉ số cổ phiếu, chỉ số hàng hóa tiêu dùng và các khái niệm 
đầu tư.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm có nội dung về chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, 
chỉ số hàng tiêu dùng và các khái niệm đầu tư; ấn phẩm xuất bản định kỳ, sách và sách 
hướng dẫn có nội dung liên quan đến tài chính, đầu tư và chứng khoán; báo cáo dưới dạng 
văn bản chứa các thông tin về chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, chỉ số 
hàng tiêu dùng và các khái niệm đầu tư.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh và tư vấn kinh doanh; nghiên cứu thị 
trường; cung cấp thông tin về doanh số bán hàng; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh, cụ thể 
là cung cấp sự phân tích các hoạt động của pháp nhân; cung cấp thông tin và sự phân tích 
kinh doanh dựa trên chỉ số hàng hóa tiêu dùng; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn về 
kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn về đầu tư (vốn) và tài chính; dịch vụ cung 
cấp thông tin đầu tư và tài chính; phân tích tài chính; nghiên cứu và tư vấn tài chính; 
nghiên cứu cổ phiếu và dữ liệu tài chính; dịch vụ quản lý rủi ro; dịch vụ môi giới chứng 
khoán; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, cố vấn và nghiên cứu về các vần đề tài chính; 
cung cấp thông tin về các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, chỉ số 
hàng tiêu dùng và các ý tưởng đầu tư; cung cấp thông tin tài chính dựa trên các danh mục 
loại tài sản khác nhau; phân tích hoạt động kinh doanh và cung cấp thông tin tài chính 
dựa trên các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, cổ phiếu chứng khoán và chỉ số hàng tiêu 
dùng; cung cấp, tính toán và cập nhật các chỉ số tài chính bao gồm chỉ số cổ phiếu và chỉ 
số hàng tiêu dùng phản ánh tiêu chuẩn đánh giá việc thực hiện các chỉ số trên thị trường; 
cung cấp, tính toán và cập nhật các chỉ số tài chính dưới hình thức đánh giá số lượng để 
ước tính sự đầu tư, để phân tích thị trường và để đánh giá xu hướng thị trường trong thị 
trường cổ phiếu; cung cấp, tính toán và cập nhật các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ 
số chứng khoán và chỉ số hàng tiêu dùng cho người khác và đưa ra các quy tắc về việc lập 
các chỉ số; cung cấp, tính toán và cập nhật các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số 
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chứng khoán và chỉ số hàng tiêu dùng được biến đổi theo chỉ dẫn của người khác; cung 
cấp sự phân tích hoạt động kinh doanh và thông tin tài chính dựa trên chỉ số cổ phiếu, chỉ 
số chứng khoán, và chỉ số hàng tiêu dùng; mua bán hợp đồng tương tai theo chỉ số chứng 
khoán; cung cấp các sản phẩm tài chính dựa trên các chỉ số, cụ thể là quỹ đầu tư tương hỗ, 
quỹ đầu tư chứng khoán, hợp đồng giao sau hợp đồng quyền chọn và hợp đồng giao dịch, 
quyền chọn mua và hoán đổi cổ phiếu trên thị trường cha niêm yết; dịch vụ tài chính và 
quản lý tài chính, bao gồm xác lập, quản lý và công bố các chỉ số tài chính mà đánh giá 
tiền lãi đầu tư vào hợp đồng giao dịch hàng hóa tương lai đã lựa chọn và xác lập, quản lý 
và công bố các công cụ tài chính được sử dụng để đầu tư vào hợp đồng giao dịch hàng 
hóa tương lai đã lựa chọn.  

 
Nhóm 42: Cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được để nghiên cứu, phân tích 
và cung cấp thông tin đầu tư, thị trường chứng khoán và tài chính; cung cấp trực tuyến 
phần mềm không tải xuống được chứa sự phân tích kinh doanh và thông tin tài chính dựa 
trên các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, chỉ số hàng tiêu dùng và 
các khái niệm đầu tư, cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được chứa nội dung 
và cách tính toán chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán và chỉ số hàng tiêu 
dùng; cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được chứa nội dung, cách tính 
toán, và sự cập nhật các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, chỉ số hàng 
tiêu dùng và khái niệm đầu tư; cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được chứa 
thông tin tài chính dựa trên các danh mục loại tài sản khác nhau; cung cấp trực tuyến 
phần mềm không tải xuống được thực hiện và chứa nội dung phân tích kinh doanh dựa 
trên các chỉ số chứng khoán, chỉ số cổ phiếu, chỉ số hàng tiêu dùng và các khái niệm đầu tư. 

 
 

(210) 4-2011-27689 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.9.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quần áo 
trang phục tinh tế Nhật Bản  
(VN) 
Lô B2.2-B2.3, đường D93, khu công 
nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thị 
xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn choàng; thắt lưng.  

 
 

(210) 4-2011-27700 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.7.9; A26.11.12; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Trắng, hồng cánh sen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bách An Sinh  
(VN) 
Phòng 1611, nhà CT1, khu đô thị Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-27701 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên phân bón 
Thành Công   (VN) 
Số 245/9, Ngô Thời Nhậm, phường I, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  

 
 

(210) 4-2011-27702 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A5.5.22; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Đỏ hồng, xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở y học cổ truyền Hoàn 
Thạch  (VN) 
11/273 Lũng Đông, phường Đằng Hải, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y (đông dược). 

 
 

(210) 4-2011-27703 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Hoàng Minh Thượng   (VN) 
Số 173B Nguyễn Du, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2011-27704 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.2.1; 25.1.6; 26.1.1 
(731) TECHNOPIA SDN. BHD.  (MY) 

Level 18, Menara Boustead Penang, 39, 
Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 
Penang, Malaysia 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc xua đuổi và diệt côn trùng, sâu bọ đựng trong bình dùng bằng cách xịt 
(aerosols); Hương vòng xua đuổi và diệt muỗi; thuốc diệt và xua đuổi muỗi dạng tấm, 
miếng được dùng với thiết bị làm hóa hơi bằng điện; thuốc xua đuổi và diệt muỗi dạng 
lỏng; thuốc xua đuổi và diệt muỗi, côn trùng, sâu bọ dạng lỏng dùng với thiết bị làm bốc 
hơi bằng điện; chất tẩy uế; chế phẩm và chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt 
côn trùng; thuốc trừ sâu bọ; chất diệt trùng; thuốc diệt động vật có hại có dạng viên hoặc 
thanh dùng bằng cách hun và xông; thuốc xua đuổi côn trùng và sâu bọ; keo dính để bẫy 
bắt côn trùng và sâu bọ; giấy và thảm được phủ keo dính và chất để bẫy bắt và diệt côn 
trùng và sâu bọ; chất diệt côn trùng và sâu bọ dạng lỏng; thuốc xua đuổi côn trùng dạng 
nước bôi ngoài da (lotions); mồi bả để bẫy và diệt côn trùng; tất cả thuộc nhóm này. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27705 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương, xanh xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại SAKURA WINDOW  
(VN) 
002 cao ốc Thái An 2, Nguyễn Văn Quá, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27706 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Ba Doanh  

(VN) 
29 Bãi Sậy, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 08: Kìm; tuốc nơ vít; búa; cờ lê; kéo tỉa cành cây; ca cầm tay (không dùng điện). 
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(210) 4-2011-27707 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Ba Doanh  

(VN) 
29 Bãi Sậy, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên 

cơ sở ngũ cốc; bột mì; bột gạo.  
 
 

(210) 4-2011-27708 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bảo Sư  (VN) 
25 Bãi Sậy, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công cụ thể gồm: súng phun, súng dùng để phun 

và ép mát tít, bình phun và xịt, kìm, mỏ lết, kéo cắt tỉa cành.  
 
 

(210) 4-2011-27709 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảo S   (VN) 
25 Bãi Sậy, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm; tuốc nơ vít; búa; mỏ lết; dụng cụ mở bu lông (ốc vít); dụng cụ cắt bu-lông 

(ốc vít). 
 
 

(210) 4-2011-27720 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Trí Tính   (VN) 
Số 103/3 tổ 3, khóm 7, thị trấn Cái Vồn, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1452 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 
 

(210) 4-2011-27721 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A26.11.12; A5.5.22; A6.19.11; A9.3.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lục, vàng, 

xanh dương, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SXTM XNK Tân Nguyễn Huy 
Hoàng  (VN) 
Số 134C Nguyễn Cảnh Dị, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 

 
 
 

(210) 4-2011-27722 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 15.7.1; 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH máy nén khí 

Tiến Phát  (VN) 
458 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy bơm hơi; máy phát điện.  

 
 
 

(210) 4-2011-27723 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) AUM IMPEX (PVT) LTD.   (IN) 

F - 5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
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(210) 4-2011-27724 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.5.1; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, vàng cam, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Đồng Vàng 

(GFC)  (VN) 
9F6 KDC Kv5, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; 

thuốc trừ cỏ; thuốc trừ mối, thuốc khử trùng kho. 
 

Nhóm 05: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 31: cây giống, hạt giống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: thuốc bảo vệ thực vật, phân 
bón, hàng nông sản, thực phẩm, máy móc và thiết bị dùng trong nông nghiệp, cây giống, 
hạt giống.  

 
 

(210) 4-2011-27725 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.7 
(731) Công ty TNHH Hoà PHương 

Viên  (VN) 
Số 14 TT13 khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-27726 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; A14.1.6; A14.3.13; 26.15.13; 
26.15.3; A14.1.8 

(731) SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.  
(TW) 
No. 15, Lane 231, Gaomei Rd., Qingshui 
Dist., Taichung City 436, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay vận hành bằng máy; máy gia công kim loại; dụng cụ dùng để 
cắt là bộ phận của máy; dụng cụ dùng để tiện (bộ phận của máy); dụng cụ khoan sử dụng 
cùng với máy móc; dao cắt phay là bộ phận của máy; đầu mũi khoan (bộ phận của máy); 
mâm cặp ba chấu (bộ phận của máy); ống kẹp là bộ phận của máy; dụng cụ (bộ phận của 
máy); mâm kẹp lưỡi cắt (bộ phận của máy); mâm cặp dụng cụ dùng cho máy móc; mỏ 
cặp (bộ phận của máy); vòng kẹp nam châm dùng cho máy công cụ; máy làm lạnh dạng 
phun sương dùng cho máy gia công kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27727 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh Dương, trắng 
(731) Công ty TNHH máy nén khí 

Tiến Phát  (VN) 
458 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy bơm hơi; máy phát điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27728 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mực in Huy Thuận  
(VN) 
45/10 Trần Thái Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính.  
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(210) 4-2011-27729 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

EURO SUN   (VN) 
Số 11, ngách 71/14 đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng  dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-27740 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Phòng 1003, tòa nhà 17T11, khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-27741 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 4.1.2 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quỳnh Trang  (VN) 
115 Thuý ái 2, phường Bạch Đằng, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và làm đẹp (mỹ 

phẩm).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa 
móng tay, làm tóc.  
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(210) 4-2011-27742 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Phạm Ngọc Vũ  (VN) 

1334/74 đường 30/4, phường 12, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in, vỏ hộp mực in (chứa mực in). 

 
 

(210) 4-2011-27743 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mỹ Quốc   (VN) 
Số 37 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27744 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH MTV dược Nam 

Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27745 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
685 đường Tân Mai, xã Đa Mai, thành 
phố Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
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(210) 4-2011-27746 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Đức Bảo 
Khanh  (VN) 
Số 2, đường 15, ấp Tân Định, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn ăn bằng vải dệt; khăn bằng vải để tẩy trang; khăn ướt 

bằng vài dùng cho trẻ em; khăn ướt bằng vải không dệt; khăn lạnh bằng vải dùng trong 
nhà hàng.  

 
 

(210) 4-2011-27747 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Đức Bảo 
Khanh  (VN) 
Số 2, đường 15, ấp Tân Định, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn ăn bằng vải dệt; khăn bằng vải để tẩy trang; khăn ướt 

bằng vải dùng cho trẻ em; khăn ướt bằng vải không dệt; khăn lạnh bằng vải dùng trong 
nhà hàng.  

 
 

(210) 4-2011-27748 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Quách 

Duy LEL  (VN) 
Số 196 khu vực 1, khóm II, thị trấn Năm 
Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mỹ phẩm, kẹp tóc, nơ cài tóc điện thoại di động, thiết bị viễn 

thông.  
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(210) 4-2011-27760 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.1.8; 2.1.1; A2.1.16; 26.15.15; 26.1.2; 
A8.1.23 

(731) ZERTUS MARKEN GMBH   (DE) 
Harvestehuder Weg 21, 20148 Hamburg, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm cho mục đích y tế, chế phẩm dinh dưỡng  cho mục đích 
y tế, viên thuốc thơm để chữa bệnh ho và viêm họng, kẹo để chữa bệnh ho và viêm họng, 
kẹo gôm có hương vị trái cây để chữa bệnh ho và viêm họng, chế phẩm vitamin.  

 
Nhóm 30: Viên ngậm bọc đường (bánh kẹo), viên kẹo được làm xốp (bánh kẹo), bánh 
kẹo, bánh kẹo được làm xốp, kẹo, kẹo gôm có hương vị trái cây, kẹo dẻo có hương vị trái 
cây. 

 
 

(210) 4-2011-27761 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Vàng, da cam, xanh sẫm, đen 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., NO.1, Lane 50 , Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 10: Nhiệt kế cho mục đích y tế; dụng cụ lấy ráy tai; vật dùng để cạo lưỡi; bơm 
dùng để hút sữa mẹ; bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú; núm vú giả của 
bình sữa cho trẻ em bú; van bình bú sữa cho trẻ em; dụng cụ dùng cho nghề điều dưỡng; 
thìa dùng để uống thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-27762 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Vàng, da cam, xanh sẫm, đen 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD  

(TW) 
2F., NO.1, Lane 50 , Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; thiết bị hâm nóng bình sữa dùng điện; quạt điện dùng cho cá 
nhân; bình đựng nước nóng dùng điện; lò sưởi dùng điện; thiết bị khử trùng.  
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(210) 4-2011-27763 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) DATACARD CORPORATION   (US) 
11111 Bren Road West Minnetonka, 
Minnesota 55343, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý các quy trình liên quan đến dữ liệu và chụp ảnh nhận dạng, 
quản lý dữ liệu và chức năng quy trình làm việc tích hợp cần cho quá trình kinh doanh về 
thu thập, phát hành và sau khi phát hành nhận dạng kỹ thuật số, chứng nhận kỹ thuật số, 
thẻ kỹ thuật số, thẻ xác thực kỹ thuật số và thiết bị lập trình được.  

 
 

(210) 4-2011-27764 (220) 26.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jajynic   (VN) 
P605, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loại; men cho sơn (men cho chất màu); chất màu, bột màu; 
sơn phủ dùng cho gỗ; phẩm màu; sơn diệt khuẩn. 

 
 

(210) 4-2011-27768 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 24.9.1; A1.1.10; 24.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
quốc tế DOLLA  (VN) 
A5-TT3 Bắc Linh Đàm, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm: 
điện thoại, máy tính, máy in, máy fax, máy photocopy và các máy móc, thiết bị điện tử sử 
dụng trong văn phòng.  

 
 

(210) 4-2011-27780 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Xanh, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần TS24  (VN) 
285/94B đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính (ghi sẵn); chương 
trình điều hành máy vi tính (ghi sẵn).  

 
Nhóm 35: Lập bản khai thuế; dịch vụ kế toán; kiểm toán.  

 
 

(210) 4-2011-27781 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, cam, xanh lá cây, xanh da 

trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư hệ 
thống PINGCOM  (VN) 
Số 8, ngách 52/19, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính (ghi sẵn); chương 

trình điều hành máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm cho các thiết bị di động, máy tính bảng 
(ghi sẵn).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo trên các thiết bị di động, trên internet, trên mạng máy tính, trên đài 
phát thanh, truyền hình, trên báo giấy.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ đàm thoại giữa các thiết bị viễn thông; dịch vụ tin nhắn giữa các thiết 
bị viễn thông.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm và phần cứng cho máy tính, các thiết bị di động, máy tính 
bảng.  

 
 

(210) 4-2011-27782 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Bảo Tiệp Hải Phòng  
(VN) 
Đường 355 khu Tiêu Trà, phường Hưng 
Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 07: Pit tông giảm sóc; pit tông cho xi lanh; xi lanh dùng cho động cơ điện; xi lanh 

dùng cho máy móc; bugi đốt nóng cho động cơ diesel; bugi đánh lửa cho động cơ đốt 
trong.  
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(210) 4-2011-27784 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

 

(731) Huỳnh Thu Hà  (VN) 
Số 377A ấp Phú Lợi,  xã Bình Phú, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2011-27785 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) MIN JUNG HONG CO., LTD.   (TW) 

No.39, Tou Kung 6 Rd., Industrial Area, 
Touliu City, Yun Lin Hsien, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhờn; dầu công nghiệp.  
 

Nhóm 07: Máy dệt; máy nông nghiệp; máy cơ điện dùng cho công nghiệp hóa chất; máy 
nghiền dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay; da giả; da thuộc; túi da.  
 

Nhóm 24: Vải sợi dệt. 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất; mua bán dầu mỏ; mua bán dầu nhờn; mua bán máy công 
nghiệp; mua bán máy nông nghiệp; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; 
lắp đặt bảo dưỡng và sửa chữa xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-27786 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống (không chứa cồn); tinh dầu để sản xuất đồ uống.  
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(210) 4-2011-27787 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối Giai 
Điệu  (VN) 
490/6 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn kem làm tan mỡ, kem nở ngực, kem săn chắc ngực. 

 
 

(210) 4-2011-27788 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2 
(731) EASTAR JET CO., LTD   (KR) 

1st Floor Gunsan Airport, 385 Seonyeon-
ri, Okseo-myeon, Gunsan Si, Jeollabuk-
Do, 573-951, Public of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng không; đại lý vận tải hàng không; vận tải hành lý hàng không; 

dịch vụ sân bay; vận tải quốc tế đa phương tiện; cho thuê máy bay; điều hành không lưu; 
kho cất giữ máy bay; dịch vụ kéo máy bay; quản lý hành lý hàng không; vận chuyển thư 
bằng đường hàng không; xếp dỡ hàng hóa hàng không; vận chuyển hành khách; đại lý 
vận tải; sắp xếp vận tải; dịch vụ vận tải; đặt chỗ vận tải. 

 

(210) 4-2011-27789 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 6.1.2; 26.3.2; A26.11.13; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Hoàng Tiến Tùng  (VN) 
Số 12, ngách 117/17, phố Phúc Xá, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 

 
 

(210) 4-2011-27801 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) SHIMANO INC.   (JP) 
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590-8577, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, cụ thể là giày đạp xe (trang phục).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 287 tập a (02.2012) 

 

 
1463 

(210) 4-2011-27847 (220) 27.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A9.3.13 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
áo  (VN) 
505/5 Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì cuộn; bánh mì kẹp nhân; bánh mì không có men.  

 
 
(210) 

 
4-2011-27848 

 
(220) 

 
27.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(731) Nguyễn Thị Thúy  (VN) 

027 khu phố Mỹ Hoàng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; 
mua bán thực phẩm.  

 
 
(210) 

 
4-2011-27849 

 
(220) 

 
27.12.2011 

  (441) 27.02.2012 
(731) Nguyễn Thị Thuý   (VN) 

027 khu phố Mỹ Hoàng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; 
mua bán thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27862 (220) 28.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) KABUSHIKI KAISHA YAKULT 
HONSHA (ALSO TRADING AS 
YAKULT HONSHA CO., LTD.)   (JP) 
1-19 Higashishinbashi I-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo vét tông, váy phụ nữ, quần dài, áo ngoài mặc chui đầu của phụ nữ 
áo choàng ngoài, bộ comlê, áo liền váy, áo len dài tay, áo sơ mi áo phông, áo phông cổ 
bẻ, quần áo ngủ của đàn ông (pi-ja-ma), quần áo lót mặc bên trong, quần áo bơi, tạp dề 
(trang phục); bít tất ngắn cổ và bít tất dài (trang phục), khăn trùm đầu cửa phụ nữ, găng 
tay (trang phục) và găng tay hở ngón (trang phục), ca vát (trang phục), khăn rằn quàng cổ 
(trang phục), mũ che tai (trang phục), đồ đội đầu (trang phục) cụ thể là: mũ lưỡi trai, mũ, 
nịt bít tất; dây nịt móc bít tất, dây đeo quần (gắn liền với quần), cạp (quần, váy) và dây 
lưng (dùng cho trang phục), đồ di chân (trừ giầy ống dùng cho thể thao); giày ống, giày, 
dép xăng đan và dép lê đi trong nhà quần áo cho dạ hôị giả trang; quần áo thể thao cụ thể 
là bộ đồng phục dùng trong thể thao cổ tay áo (trang phục); dải buộc đầu ( trang phục), áo 
gió, giày thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-27868 (220) 28.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Lê Đức Thể   (VN) 
46 Lương Y, phường Thuận Lộc, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm  và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm cá; mắm tôm; mắm tép; tôm chua.  

 
 

(210) 4-2011-27869 (220) 28.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm  và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ phẫu thuật dùng trong phẫu thuật khớp. 

 
 

(210) 4-2011-27877 (220) 28.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

  
(591) Trắng, xanh lam 
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

Gas Venus  (VN) 
Phòng 603, số 1 Đinh Lễ, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Gas, xăng, dầu. 
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Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, phụ tùng thay thế ngành ga.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng; dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ 
và đường biển; cho thuê xe; cho thuê kho bãi. 

 
 

(210) 4-2011-28123 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-28175 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hoá   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá vật dụng cho người hút thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-28176 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hoá   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-28177 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hoá   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc.  
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(210) 4-2011-28200 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 24.17.5 
(731) VANS, INC.   (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da, sản phẩm bằng các vật liệu này và không được xếp ở các 
nhóm khác, cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, 
ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi 
xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), 
hộp; da động vật; da sống; va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và yên cương. 

 

(210) 4-2011-28201 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.7.1; A25.7.8; A25.7.2; A25.7.5 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da, sản phẩm bằng các vật liệu này và không được xếp ở các 
nhóm khác, cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, 
ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi 
xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), 
hộp; da động vật; da sống; va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và yên cương. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc (cho người khác); quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin, 
bao gồm cả trực tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh; dịch 
vụ quản lý sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo); dịch vụ bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng các sản phẩm bao gồm quần 
áo, đồ đi chân túi xách và túi phục vụ nhiều mục đích, ví và ba lô. 

 
 

(210) 4-2011-28202 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.5; A25.7.8; 25.7.1 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da, sản phẩm bằng các vật liệu này và không được xếp ở các 
nhóm khác, cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, 
ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi 
xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), 
hộp; da động vật; da sống; va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và yên cương.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu.    
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc (cho người khác); quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin, 
bao gồm cả trực tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh; dịch 
vụ quản lý sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo); dịch vụ bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng các sản phẩm bao gồm quần 
áo, đồ đi chân túi xách và túi phục vụ nhiều mục đích, ví và ba lô. 

 
 

(210) 4-2011-28203 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.8; 25.7.1; A25.7.2 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da, sản phẩm bằng các vật liệu này và không được xếp ở các 
nhóm khác, cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, 
ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi 
xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), 
hộp; da động vật; da sống; va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và yên cương.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc (cho người khác); quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin, 
bao gồm cả trực tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh; dịch 
vụ quản lý sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo); dịch vụ bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng các sản phẩm bao gồm quần 
áo, đồ đi chân túi xách và túi phục vụ nhiều mục đích, ví và ba lô. 

 
 

(210) 4-2011-28204 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Mai Xuân Vinh  (VN) 
8/19 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2011-28206 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 25.1.25; 25.1.9 
(731) KANGZEN-KENKO 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TH) 
2/2 Kangzen Place Bldg., Huamark Rd., 
Huamark, Bangkapi, Bangkok, Thailan 10240 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột tan (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); phấn nền 
(mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho mắt; bút kẻ mắt; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát - ca - 
ra); son môi (mỹ phẩm); màu môi (mỹ phẩm); son bôi môi cho bông (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 21: Chổi đánh phấn; chổi đánh kem; bộ chổi trang điểm.  
 
 

(210) 4-2011-28212 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.4.2; 2.5.1; 2.5.2; A11.3.4; A11.3.2; A8.1.10
(731) SRINANAPORN MARKETING CO., 

LTD.  (TH) 
No. 325/6-9 Lanluang Rd., Mahanak 
Square, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh snack; bánh snack hải sản; bánh snack khoai tây; bánh bích quy; bánh; 
kẹo; bánh mì; bánh quy; bánh xốp; bỏng ngô. 

 
 

(210) 4-2011-28220 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hương Chí Thành   (VN) 
Thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Các loại nhang: nhang cây, nhang cuộn, nhang que có lõi, nhang que không lõi 
nhang tháp, nhang vòng.  

 

(210) 4-2011-28221 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hương Chí Thành    (VN) 
Thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Các loại nhang: nhang cây, nhang cuộn, nhang que có lõi, nhang que không lõi 
nhang tháp, nhang vòng.  
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(210) 4-2011-28222 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(591) Vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hương Chí Thành     (VN) 
Thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 03: Các loại nhang: nhang cây, nhang cuộn, nhang que có lõi, nhang que không lõi 
nhang tháp, nhang vòng.  

 
 

(210) 4-2011-28224 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng dịch vụ Mỹ 
Phát   (VN) 
785/1 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới.  
 
 

(210) 4-2011-28226 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  

(VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 
 

(210) 4-2011-28227 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) A25.7.21; A26.11.12; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Linh 
Thủy  (VN) 
Số 144, đường Lê Hồng Phong, phường 
Trường Thị, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn; dịch vụ ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-28228 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.1.2; 26.2.1; 26.3.2; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông lâm 
súc Sài Gòn  (VN) 
141/5 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản, rau đã được bảo quản, nấm đã được bảo quản. 
 

Nhóm 31: Nấm tươi; rau tươi; thức ăn gia súc; quả tươi; hạt giống thực vật, cây giống. 
 
 

(210) 4-2011-28229 (220) 30.12.2011 
  (441) 27.02.2012 

(531) 26.2.7; 26.2.1; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Vàng cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Phú Thọ 
Nano Tech   (VN) 
Lô B5, khu CN Thụy Vân, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
2. Lê Thị Thu Hường  (VN) 
Lô B5, khu CN Thụy Vân, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 19: Bột đá can xít.  
 
 

(210) 4-2012-00492 (220) 10.01.2012 
  (441) 27.02.2012 

(531) 14.7.6; A14.7.15; 2.9.14; A2.9.15; 
A1.1.10; 22.1.1; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Đỏ đậm, xanh lá cây, xanh da trời, xám, 
đen, trắng, tím, vàng 

(731) Hội sản xuất, kinh doanh gỗ 
mỹ nghệ Đồng Kỵ  (VN) 
Phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, tranh, tượng, khung gương. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) đồ gỗ mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, tranh, 
tượng, khung gương.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2008-01686 21632 25.01.2010 30.12.2011     B22D 17/00 

1-2008-02449 21639 25.01.2010 12.01.2012     B23Q 3/00 

1-2009-01833 22265 25.03.2010 12.01.2012     B60Q 01/00 

1-2009-01897 22269 25.03.2010 28.12.2011     G01N 27/12 

1-2010-01373 27637 25.10.2011 19.01.2012     F23B 7/00 

1-2010-03062 25862 25.04.2011 27.12.2011     H04J 99/00 

1-2010-03186 26447 27.06.2011 12.01.2012     G11B 7/24 

1-2010-03198 27310 25.09.2011 12.01.2012     C07C 51/12 

1-2010-03242 25893 25.04.2011 29.12.2011     A61K 9/16 

1-2010-03401 25925 25.04.2011 03.01.2012     A47J 43/07 

1-2010-03479 27032 25.08.2011 30.12.2011     A61K 31/497 

1-2010-03483 26771 25.07.2011 30.12.2011     A61K 31/506 

1-2010-03506 26494 27.06.2011 26.12.2011     C10L 5/00 

1-2010-03523 26496 27.06.2011 28.12.2011     A61K 31/426 

1-2010-03544 27654 25.10.2011 04.01.2012     C07D 513/18 

1-2010-03545 27034 25.08.2011 26.12.2011     C07K 14/415 

1-2010-03554 27036 25.08.2011 30.12.2011     D21H 11/12 

1-2010-03575 26505 27.06.2011 30.12.2011     C25B 1/04 

1-2011-00006 26508 27.06.2011 30.12.2011     A61K 31/425 

1-2011-00009 27039 25.08.2011 26.12.2011     A01N 43/56 

1-2011-00027 25670 25.03.2011 12.01.2012     E02B 3/06 

1-2011-00028 27658 25.10.2011 06.01.2012     C07J 71/00 
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1-2011-00037 27042 25.08.2011 29.12.2011     C01G 3/00 

1-2011-00039 25941 25.04.2011 13.01.2012     G10L 19/02 

1-2011-00047 25946 25.04.2011 03.01.2012     A47J 43/046 

1-2011-00049 27330 25.09.2011 27.12.2011     C07D 471/04 

1-2011-00050 27659 25.10.2011 27.12.2011     C07K 16/28 

1-2011-00082 27332 25.09.2011 27.12.2011     C07D 237/28 

1-2011-00117 25682 25.03.2011 17.01.2012     C07D 319/20 

1-2011-00140 28137 26.12.2011 09.01.2012     C12N 15/82 

1-2011-00142 27337 25.09.2011 09.01.2012     B32B 3/18 

1-2011-00203 26538 27.06.2011 13.01.2012     B65D 43/04 

1-2011-00208 27341 25.09.2011 26.12.2011     C07K 14/47 

1-2011-00238 25974 25.04.2011 18.01.2012     A01N 43/50 

1-2011-00258 26545 27.06.2011 28.12.2011     B60L 15/20 

1-2011-00264 26244 25.05.2011 16.01.2012     D03D 1/02 

1-2011-00267 26817 25.07.2011 06.01.2012     B01D 53/14 

1-2011-00271 26547 27.06.2011 19.01.2012     C07D 487/04 

1-2011-00286 26250 25.05.2011 09.01.2012     C07D 211/34 

1-2011-00299 27071 25.08.2011 06.01.2012     C07D 271/08 

1-2011-00303 26254 25.05.2011 20.01.2012     C07D 401/06 

1-2011-00307 27347 25.09.2011 20.01.2012     A01N 25/34 

1-2011-00325 27670 25.10.2011 09.01.2012     C07D 491/056 

1-2011-00326 25990 25.04.2011 05.01.2012     F24H 1/20 

1-2011-00338 26260 25.05.2011 04.01.2012     C11D 17/00 

1-2011-00342 26554 27.06.2011 30.12.2011     H04L 12/24 

1-2011-00354 28143 26.12.2011 09.01.2012     C07D 277/22 

1-2011-00359 25992 25.04.2011 30.12.2011     C10L 5/44 

1-2011-00379 27672 25.10.2011 30.12.2011     C07D 498/04 

1-2011-00380 28144 26.12.2011 30.12.2011     A61K 31/10 

1-2011-00388 27674 25.10.2011 11.01.2012     B07C 5/342 

1-2011-00393 27088 25.08.2011 04.01.2012     A61K 9/50 

1-2011-00406 27091 25.08.2011 30.12.2011     C08F 212/08 

1-2011-00407 26559 27.06.2011 16.01.2012     C05G 5/00 

1-2011-00409 26270 25.05.2011 03.01.2012     A47J 43/07 
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1-2011-00412 27092 25.08.2011 30.12.2011     F16J 15/12 

1-2011-00416 27094 25.08.2011 28.12.2011     C07K 16/00 

1-2011-00421 27095 25.08.2011 16.01.2012     C10L 5/00 

1-2011-00423 27096 25.08.2011 28.12.2011     C07C 2/00 

1-2011-00426 26560 27.06.2011 18.01.2012     B05D 5/00 

1-2011-00427 27938 25.11.2011 13.01.2012     A44B 11/25 

1-2011-00429 26831 25.07.2011 16.01.2012     A01N 43/824 

1-2011-00439 27098 25.08.2011 13.01.2012     C07D 413/10 

1-2011-00446 27354 25.09.2011 18.01.2012     C23C 18/31 

1-2011-00453 26562 27.06.2011 27.12.2011     C07D 263/28 

1-2011-00454 26282 25.05.2011 18.01.2012     C07D 401/12 

1-2011-00460 25999 25.04.2011 16.01.2012     C07D 401/12 

1-2011-00462 27102 25.08.2011 20.01.2012     A61K 31/4523 

1-2011-00469 26285 25.05.2011 16.01.2012     B65D 47/18 

1-2011-00476 27356 25.09.2011 19.01.2012     A61B 17/00 

1-2011-00477 26564 27.06.2011 04.01.2012     B01D 39/20 

1-2011-00481 26567 27.06.2011 29.12.2011     C09D 5/04 

1-2011-00483 27357 25.09.2011 30.12.2011     B23P 17/06 

1-2011-00484 26835 25.07.2011 27.12.2011     A61F 13/15 

1-2011-00487 26568 27.06.2011 30.12.2011     C07D 491/04 

1-2011-00488 26569 27.06.2011 13.01.2012     F03B 13/18 

1-2011-00490 27677 25.10.2011 19.01.2012     A61K 39/12 

1-2011-00491 26571 27.06.2011 12.01.2012     C07D 413/14 

1-2011-00496 26836 25.07.2011 19.01.2012     A01N 43/30 

1-2011-00498 26573 27.06.2011 20.01.2012     H04N 13/02 

1-2011-00505 26838 25.07.2011 16.01.2012     F16D 13/52 

1-2011-00507 27678 25.10.2011 03.01.2012     A01N 43/90 

1-2011-00513 26577 27.06.2011 10.01.2012     C08G 63/78 

1-2011-00515 26840 25.07.2011 11.01.2012     C07K 7/64 

1-2011-00523 26580 27.06.2011 12.01.2012     A61K 9/14 

1-2011-00532 26584 27.06.2011 19.01.2012     A47J 31/36 

1-2011-00546 27107 25.08.2011 30.12.2011     A61K 31/53 

1-2011-00553 27110 25.08.2011 16.01.2012     C12N 9/42 
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1-2011-00590 26596 27.06.2011 11.01.2012     B32B 27/40 

1-2011-00595 26598 27.06.2011 17.01.2012     B22D 11/06 

1-2011-00601 26602 27.06.2011 17.01.2012     C21C 7/00 

1-2011-00604 26853 25.07.2011 16.01.2012     C07C 311/48 

1-2011-00621 26306 25.05.2011 13.01.2012     C07D 453/02 

1-2011-00632 27120 25.08.2011 16.01.2012     B65D 85/57 

1-2011-00657 26861 25.07.2011 11.01.2012     A01N 43/66 

1-2011-00658 26862 25.07.2011 11.01.2012     A01N 43/66 

1-2011-00659 26863 25.07.2011 11.01.2012     A01N 43/66 

1-2011-00660 26864 25.07.2011 11.01.2012     A01N 43/66 

1-2011-00661 27124 25.08.2011 11.01.2012     A01N 43/66 

1-2011-00662 27125 25.08.2011 11.01.2012     A01N 43/66 

1-2011-00663 27126 25.08.2011 11.01.2012     A01N 43/66 

1-2011-00681 26614 27.06.2011 18.01.2012     C08C 3/00 

1-2011-00722 28148 26.12.2011 20.01.2012     C07D 493/18 

1-2011-00818 26895 25.07.2011 19.01.2012     H04L 12/28 

1-2011-00850 27148 25.08.2011 12.01.2012     C23C 18/12 

1-2011-00878 26652 27.06.2011 16.01.2012     A47F 5/00 

1-2011-00880 27400 25.09.2011 16.01.2012     C07K 16/42 

1-2011-00996 26923 25.07.2011 09.01.2012     C07D 413/04 

1-2011-01141 27962 25.11.2011 13.01.2012     C22C 21/00 

1-2011-01196 27463 25.09.2011 16.01.2012     A61K 9/00 

1-2011-01200 27465 25.09.2011 16.01.2012     C08F 283/00 

1-2011-01615 27555 25.09.2011 17.01.2012     C07D 211/34 

1-2011-01675 28237 26.12.2011 16.01.2012     B65D 77/04 

2-2009-00016 01574 25.08.2010 20.01.2012     G06F  
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Phần vi 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 321/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2005-00168  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2005 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Văn phòng luật sư tân hà (tan ha law office) 
Tổ 6 cụm Chùa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 321/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2005-00169  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2005 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Văn phòng luật sư tân hà (tan ha law office) 
Tổ 6 cụm Chùa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 322/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-02706  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Dynaco Europe (be) 

 

 
b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng CN  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 320/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012  
(210)  Số đơn: 3-2010-00774  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh sở hữu trí tuệ havip (havip co., ltd.) 
Số 15, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 320/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012  
(210)  Số đơn: 3-2010-00775  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ havip (havip co., ltd.) 
Số 15, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 320/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012  
(210)  Số đơn: 3-2010-00776  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ havip (havip co., ltd.) 
Số 15, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

 
c - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 306/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01237  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP&LAW) 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 308/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01234  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP&LAW) 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 310/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01236  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP&LAW). 
_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 312/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01235  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP&LAW) 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 314/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01239  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP&LAW) 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 316/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01236  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được ghi nhận:  
Nội dung mới:  
Công ty Luật TNHH Leadconsult 
Số 58 ngõ 192 ngách 72 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 946/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26870  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Nhóm 07: Máy in phun dùng cho mục đích công nghiệp. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 972/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-27212  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
Số 5B, ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 973/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09999  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
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Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 974/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09998  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 975/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09997  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 976/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09996  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 977/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09995  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 978/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09994  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 979/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09992  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 980/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09991  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 981/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09993  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 982/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24874  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Số 16 BT4, khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 983/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-17599  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 984/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26390  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  
 

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 985/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-21778  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH phát triển phần mềm VNG 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 986/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-00037  (220) Ngày nộp đơn 03/01/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần  Dược thảo Phúc Vinh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 987/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-25193  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần  Dược thảo Phúc Vinh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 988/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-25434  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Phòng 1&2, tầng M, khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 989/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-08892  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
175 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 990/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-07692  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được ghi nhận:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
B20/10 Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 991/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-18632  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần  địa ốc Phú Long 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 992/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-18633  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần  địa ốc Phú Long 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 993/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10939  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được làm rõ từ:  
ổ flash (thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng bộ nhớ flash) 
[hard drivers, flash drivers] 
Thành:  
ổ cứng, ổ flash (thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng bộ nhớ flash) 
[hard drivers, flash drivers] 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 994/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10939  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2011 
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Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được ghi nhận:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH INLES sở hữu trí tuệ 
Số 10 ngõ 88 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 995/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-09351  (220) Ngày nộp đơn 05/05/2010 

Mục sửa đổi 1: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới: Loại bỏ dịch vụ: “mua bán dầu gội, dầu xả, sữa tắm, sữa dưỡng da” 
Mục sửa đổi 2: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 996/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-04636  (220) Ngày nộp đơn 20/03/2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Level 3, 500 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 997/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-17690  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH nha khoa KO.SE.I.KAI 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 998/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24873  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Số 16 BT4, khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 999/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24875  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Số 16 BT4, khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1000/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-18638  (220) Ngày nộp đơn 07/09/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
36 đường 02, khu dân cư Bình Phú, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1001/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-18459  (220) Ngày nộp đơn 01/09/2010 

Mục sửa đổi 1: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
Mục sửa đổi 2: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Dầu gội, dầu xả, hấp dưỡng tóc, sữa tắm. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1002/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-16391  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
B20/10 Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1003/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-18332  (220) Ngày nộp đơn 01/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần 2NG và cộng sự 
P316-H9, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1048/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-22412  (220) Ngày nộp đơn 25/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
B20/10 Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1049/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06239  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần  phát triển quốc tế Tân Đạt Dương 
89/975 Q1 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1050/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-21134  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần  phát triển quốc tế Tân Đạt Dương 
89/975 Q1 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1051/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-03098  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
10 Pasir Panjang Road, #13-01 Mapletree Business City, Singapore 117438 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1052/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-03099  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2010 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
10 Pasir Panjang Road, #13-01 Mapletree Business City, Singapore 117438 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1054/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2004-10539  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2004 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1057/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-27157  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Văn phòng Luật sư Bạch Minh 
101/A2, ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1058/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-18018  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Cánh Đồng 
Xanh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1059/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-18017  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Cánh Đồng 
Xanh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1060/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-25094  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2011 

Mục sửa đổi 1: Tên chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
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Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA 
Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1061/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-18035  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
14 Scotts Road, #03-54 Far East Plaza, Singapore 228213 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1062/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-15172  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2010 

Mục sửa đổi 1: Tên chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Hawee cơ điện 
Mục sửa đổi 2: Danh mục sản phẩm mới được ghi nhận: 
Nội dung mới:  
Tách nhóm 06, 36, 37, 43 và một phần nhóm 35 bao gồm: “mua bán vật tư, thiết bị hệ 
thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, nước nóng, thông gió, cấp nhiệt, thiết bị 
lạnh; uỷ thác mua bán hàng hoá; môi giới thương mại” sang một đơn mới 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1064/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-04035  (220) Ngày nộp đơn 10/03/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm mới được ghi nhận: 
Nội dung mới:  
Chất nhạy tia UV ( hoá chất sử dụng trong công nghiệp in ấn và điện tử) dùng cho 
Polyme nhạy sáng, màng phủ có thể tạo hình bằng tia la -de, và lớp lọc màu, sử dụng cho 
màn tinh thể lỏng, mực quang điện tử và bản in có thể tạo hình bằng tia la- de 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1065/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-02410  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
6.07 Cao ốc Lương Định Của, số 280 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1066/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-25834  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
A4+5, phố thương mại Gold Town, đường Đồng Khởi, khu phố 2, phường Hòa Phú, thị xã 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1067/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-22731  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công Ty TNHH  Mekong Auto 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1068/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-14390  (220) Ngày nộp đơn 06/07/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Khu công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1069/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11795  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 
Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1090/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08004  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần tư vấn S&B 
Phòng 208 nhà B, khách sạn Thể thao, phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1091/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08005  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2011 
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Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần tư vấn S&B 
Phòng 208 nhà B, khách sạn Thể thao, phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1092/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10941  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị giải trí để sử dụng với màn hình hoặc màn 
chiếu ngoài; thiết bị để thu, phát, xử lý và sao chép âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; loa 
âm thanh; bao điện thoại di động; vỏ đĩa compact (CD); túi chuyên dụng đựng máy tính 
xách tay và máy tính bảng; vỏ đĩa định dạng DVD; tai nghe và tai nghe đeo vào tai bằng 
một nẹp vòng khít qua đầu, đế sạc điện (dùng cho các thiết bị điện); bộ nhớ điện tử cụ thể 
là thiết bị USB (thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng chuẩn giao tiếp tuần tự dùng cho máy 
tính), ổ cứng, ổ flash (thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng bộ nhớ flash), bộ nhớ định dạng thẻ 
tháo lắp được, đĩa CD và DVD, kính mắt, thiết bị không cầm tay dùng cho điện thoại di 
động - cụ thể là tai nghe không dây, bao điện thoại, tai nghe kèm micro, tai nghe không 
cầm tay; micro; điện thoại di động, đầu đĩa MP3 (đầu chạy đĩa nén), phương tiện điện tử 
và kỹ thuật số ghi sẵn liên quan đến thể thao: cụ thể là đĩa CD, DVD, CD-ROM (đĩa CD 
chứa dữ liệu chỉ để đọc) ghi sẵn; mũ bảo hộ dùng trong thể thao, máy tính bảng, máy ảnh, 
phao cứu sinh, áo phao cứu sinh và phao cứu sinh cá nhân có thể thổi phồng. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1093/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-10940  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Nhóm 09: Thiết bị giải trí để sử dụng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài; thiết bị để thu, 
phát, xử lý và sao chép âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu, bao điện thoại di động; vỏ đĩa 
compact (CD); túi chuyên dụng đựng máy tính xách tay và máy tính bảng, vỏ đĩa định 
dạng DVD; để sạc điện (dùng cho các thiết bị điện), bộ nhớ điện tử cụ thể là thiết bị USB 
(thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng chuẩn giao tiếp tuần tự dùng cho máy tính), ổ cứng, ổ 
flash (thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng bộ nhớ flash), bộ nhớ định dạng thẻ tháo lắp được, 
đĩa CD và DVD; kính mắt, thiết bị không cầm tay dùng cho điện thoại di động, cụ thể là 
tai nghe không dây, bao điện thoại, tai nghe kèm micro, tai nghe không cầm tay; micro; 
điện thoại di động, phương tiện điện tử và kỹ thuật số ghi sẵn liên quan đến thể thao, cụ 
thể là đĩa CD, DVD, CD-ROM (đĩa CD chứa dữ liệu chỉ để đọc) ghi sẵn, mũ bảo hộ dùng 
trong thể thao; máy tính bảng, máy ảnh; phao cứu sinh, áo phao cứu sinh và phao cứu sinh 
cá nhân có thể thổi phồng. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1094/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10942  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị giải trí để sử dụng với màn hình hoặc màn 
chiếu ngoài; thiết bị để thu, phát, xử lý và sao chép âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; loa 
âm thanh; bao điện thoại di động; vỏ đĩa compact (CD); túi chuyên dụng đựng máy tính 
xách tay và máy tính bảng; vỏ đĩa định dạng DVD; tai nghe và tai nghe đeo vào tai bằng 
một nẹp vòng khít qua đầu, đế sạc điện (dùng cho các thiết bị điện); bộ nhớ điện tử cụ thể 
là thiết bị USB (thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng chuẩn giao tiếp tuần tự dùng cho máy 
tính), ổ cứng, ổ flash (thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng bộ nhớ flash), bộ nhớ định dạng thẻ 
tháo lắp được, đĩa CD và DVD, kính mắt, thiết bị không cầm tay dùng cho điện thoại di 
động - cụ thể là tai nghe không dây, bao điện thoại, tai nghe kèm micro, tai nghe không 
cầm tay; micro; điện thoại di động, đầu đĩa MP3 (đầu chạy đĩa nén), phương tiện điện tử 
và kỹ thuật số ghi sẵn liên quan đến thể thao: cụ thể là đĩa CD, DVD, CD-ROM (đĩa CD 
chứa dữ liệu chỉ để đọc) ghi sẵn; mũ bảo hộ dùng trong thể thao, máy tính bảng, máy ảnh, 
phao cứu sinh, áo phao cứu sinh và phao cứu sinh cá nhân có thể thổi phồng. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1095/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-06546  (220) Ngày nộp đơn 28/03/2008 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Nhóm 12: Lốp xe buýt và xe tải. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1096/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-19429  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành: 
Nội dung mới:  
- Nhóm 09 được sửa thành: Mũ bảo vệ, dụng cụ bảo vệ mắt và tai, mặt nạ, dụng cụ che tai 
bảo vệ, tất cả các sản phẩm này không dùng cho mục đích thể thao. 
- Loại bỏ nhóm 25 
- Nhóm 04, 07, 08, 12 giữ nguyên 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1097/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-14601  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  
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_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1097/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-14601  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2009 

Mục sửa đổi 1: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần HannGroup 
Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu tư 
Số 413 tầng 4, nhà B15 Khu đô thị mới Đại Kim - Đinh Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1100/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-14601  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2009 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn RI TA Võ 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1101/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-03940  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2010 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH liên doanh Stada - Việt Nam 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1102/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-16665  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 287 Tập A (02.2012) 

 

 
1491 

Nội dung mới:  
MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1103/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-16665  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quảng cáo Gấu Trúc 
83 đường 320 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1104/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-04824  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

 Lầu 4, số 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1105/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-20388  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

 68 Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1106/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03301  (220) Ngày nộp đơn 02/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
Nhà số 8, ngõ 61/44/1 đường Trần Duy Hưng, tổ 41, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1108/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-25040  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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Công ty cổ phần Tư vấn S&B 
Phòng 208 nhà B, Khách sạn Thể thao, phố Nguỵ như Kon Tum , phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1110/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2008-00543  (220) Ngày nộp đơn 09/01/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Huỷ bỏ Đại diện SHCN 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1111/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-13440  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

B20/10 Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1112/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2009-13188  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt 

33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1113/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-09460  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

B20/10 Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1113/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-09461  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

B20/10 Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1113/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-09467  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

B20/10 Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1113/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-14466  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

B20/10 Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1114/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-08707  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Số 34 ngõ 28 đường Tăng Thiết Giáp, xóm 8, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1115/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2009-20561  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Khối 5, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1116/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2009-20561  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 

140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1117/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-07385  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

235 Cao Đạt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1118/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-17268  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

6.07 Cao ốc Lương Định Của, số 280 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1118/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-05625  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

6.07 Cao ốc Lương Định Của, số 280 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1118/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-08582  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

6.07 Cao ốc Lương Định Của, số 280 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1119/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-18882  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
37 Tôn Đức Thắng, toà nhà Sai Gon Trade Center, tầng 9, phòng 904-905, phường Bến 
Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1120/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-19640  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
35 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1121/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00923  (220) Ngày nộp đơn 17/01/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
468B Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1122/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-21001  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
160/57/36/1A Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1123/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-05822  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2010 

Mục sửa đổi 1: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
Mục sửa đổi 2: Danh mục sản phẩm được giới hạn thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 01: Hoá chất dùng trong: in ấn quang điện và in ấn kỹ thuật số, in thạch bản nổi, 
tạo hình ảnh bằng la-de (laser), đi-ốt phát sáng hữu cơ và pin năng lượng mặt trời. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1124/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06067  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
56/1/1 đường số 8B, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1125/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06068  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
56/1/1 đường số 8B, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1126/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-23804  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
10 Pasir Panjang Road, #13-01 Mapletree Business City, Singapore 117438 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1127/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-16325  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
10 Pasir Panjang Road, #13-01 Mapletree Business City, Singapore 117438 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1133/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11762  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2011 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh điện máy Việt úc 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1144/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24202  (220) Ngày nộp đơn 14/11/2011 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Sáng Tạo Việt 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1145/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-27166  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2009 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Nhóm 11 tách sang đơn 4-2011-27108 
- Nhóm 06 giữ ở đơn 4-2009-27166 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1146/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-27166  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và Cộng sự 
Phòng 402 tập thể Dầu khí, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
TP Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1150/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-19889  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2011 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH sản xuất thương mại và kỹ thuật Thông Hiệp 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1151/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-02282  (220) Ngày nộp đơn 02/02/2010 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH tư vấn ALIATLEGAL 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-08227  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX 
Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1159/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24921  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2010 
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Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1163/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-23260  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/ dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
- Nhóm 29, 30 không thay đổi 
- Loại bỏ nhóm 33 
- Loại bỏ sản phẩm “bia” khỏi nhóm 32 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1164/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-19227  (220) Ngày nộp đơn 15/09/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1165/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-23582  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1165/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-23583  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1165/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-23584  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1165/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-23585  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1166/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-11348  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần Khoa học Sản xuất  Mỏ 
Số 52 Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1167/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-11348  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
Số 52 Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1168/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00088  (220) Ngày nộp đơn 04/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại - sản xuất nệm Kim Cương 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1169/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00085  (220) Ngày nộp đơn 04/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại - sản xuất nệm Kim Cương 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1170/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00086  (220) Ngày nộp đơn 04/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại - sản xuất nệm Kim Cương 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1171/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00087  (220) Ngày nộp đơn 04/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại - sản xuất nệm Kim Cương 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1172/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00084  (220) Ngày nộp đơn 04/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại - sản xuất nệm Kim Cương 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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d- Từ chối ghi nhận yêu cầu sửa đổi đơn 
 
Theo Thông báo số 1063/TB-SHTT, ngày 29 tháng 02 năm 2012 
Số đơn: 4-2010-14678                            Ngày nộp đơn: 09/07/2010 
 1- Yêu cầu sửa đổi nói trên không đáp ứng Điểm 17.1 c) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, do việc 
sửa đổi mẫu nhãn hiệu đã làm thay đổi bản chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn 
yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu 
 2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 
 3- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu nại 
việc từ chối yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định 
_______________________ 
 
Theo Thông báo số 1128/SHTT-NH2, ngày 29 tháng 02 năm 2012 
Số đơn: 4-2011-17000                            Ngày nộp đơn: 17/08/2011 
1- Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 02 tháng kể từ ngày ký 
Thông báo thiếu sót số 7709/TB-SHTT ngày 30/11/2011 
2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 

_______________________ 
 
Theo Thông báo số 1129/SHTT-NH2, ngày 29 tháng 02 năm 2012 
Số đơn: 4-2011-10228                            Ngày nộp đơn: 26/05/2011 
1- Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 02 tháng kể từ ngày ký 
Thông báo thiếu sót số 7836/TB-SHTT ngày 07/12/2011 
2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 
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Phần vIi 
 

chuyển giao đơn 
 
a- Ghi nhận chuyển giao đơn 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 307/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01237  (220) Ngày nộp đơn: 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà II, T.P. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
Bên  được chuyển giao :  
Charoen Pokphand Group Co., Ltd 
313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, 
Bangkok, Thailand 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 309/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01234  (220) Ngày nộp đơn: 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà II, T.P. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
Bên  được chuyển giao :  
Charoen Pokphand Group Co., Ltd 
313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, 
Bangkok, Thailand 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 311/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01236  (220) Ngày nộp đơn: 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà II, T.P. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
Bên  được chuyển giao :  
Charoen Pokphand Group Co., Ltd 
313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, 
Bangkok, Thailand 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 313/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01235  (220) Ngày nộp đơn: 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà II, T.P. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
Bên  được chuyển giao :  
Charoen Pokphand Group Co., Ltd 
313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, 
Bangkok, Thailand 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 315/ TB-SHTT, ngày 03/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-01239  (220) Ngày nộp đơn: 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà II, T.P. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
Bên  được chuyển giao :  
Charoen Pokphand Group Co., Ltd 
313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, 
Bangkok, Thailand 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 949/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24152  (220) Ngày nộp đơn: 16/11/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
COREN CO.,LTD (KR) 
56-1 Nowon 3GA, Bukgu, Daegu, Korea 
Bên  được chuyển giao :  
JEON YEONG SOO 
1030-5, Jisan- Dong, Suseong-Gu, Daegu, Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 950/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24153  (220) Ngày nộp đơn: 16/11/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
COREN CO.,LTD (KR) 
56-1 Nowon 3GA, Bukgu, Daegu, Korea 
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Bên  được chuyển giao :  
JEON YEONG SOO 
1030-5, Jisan- Dong, Suseong-Gu, Daegu, Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 952/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2009-18413  (220) Ngày nộp đơn: 28/08/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Cơ sở sinh hoá nông Phú Lâm 

2A/5 đường số 10, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên  được chuyển giao :  

Công ty TNHH một thành viên Nông Phú Lâm 

2A/5 đường số 10, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 954/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-05114  (220) Ngày nộp đơn: 17/03/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH EVEN MORE Việt Nam (VN) 

Lô 4B, đường số 5, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, T.P. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  

Công ty TNHH Công nghiệp MISSON 

Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 955/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-05115  (220) Ngày nộp đơn: 17/03/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH EVEN MORE Việt Nam (VN) 

Lô 4B, đường số 5, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, T.P. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  

Công ty TNHH Công nghiệp MISSON 

Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 956/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06955  (220) Ngày nộp đơn: 18/04/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Tín (VN) 
Số A1, tổ 46, khu tập thể đại học Thương mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, T.P. Hà 
Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Hợp tác xã dịch vụ thương mại tổng hợp Quốc Bảo 
Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 957/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-27212  (220) Ngày nộp đơn: 23/12/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần Smartchoices Việt Nam (VN) 
Số 2 Lãng Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, T.P. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Danshar (1963) Ltd 
12 Hamelacha Street New Industrial Zone, Rosh Haayin, 48091, Israel 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 960/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-14832  (220) Ngày nộp đơn: 20/07/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
NHS Blood and Transplant t/a Bio Products Laboratory (VN) 
Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, WD6 3BX, United Kingdom 
Bên  được chuyển giao :  
BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED 
Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, WD6 3BX, United  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 961/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-14831  (220) Ngày nộp đơn: 20/07/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
NHS Blood and Transplant t/a Bio Products Laboratory (VN) 
Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, WD6 3BX, United Kingdom 
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Bên  được chuyển giao :  
BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED 
Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, WD6 3BX, United  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 963/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-03692  (220) Ngày nộp đơn: 01/03/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh cá thể Hiệp Thạnh 
57 Chu Văn An, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH Tân Hiệp Thạnh 
55 - 57 Chu Văn An, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 965/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-21573  (220) Ngày nộp đơn: 13/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
International Pharmaceutical Distribution Co., Ltd. (DBA Ampharco USA) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
Bên  được chuyển giao :  
MASTERICH CORPORATION lIMITED 
Room 404, Tung Minh Building, 40-42 Des Voeux Road Central, HongKong  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 966/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12596  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH trang thiết bị và y tế QT 
CT3-2106, khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, T.P. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH đầu tư và phát triển y tế HINEW 
Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông , thành phố Hà Nội  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 968/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08519  (220) Ngày nộp đơn: 06/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH MTV quản lý hợp nhất Việt Nam 
30 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận Tân Bình, T.P. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH LOTHO Việt Nam 
333A đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 969/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08518  (220) Ngày nộp đơn: 06/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH MTV quản lý hợp nhất Việt Nam 
30 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận Tân Bình, T.P. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH LOTHO Việt Nam 
333A đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 970/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08517  (220) Ngày nộp đơn: 06/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH MTV quản lý hợp nhất Việt Nam 
30 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận Tân Bình, T.P. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH LOTHO Việt Nam 
333A đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 971/ TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08516  (220) Ngày nộp đơn: 06/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH MTV quản lý hợp nhất Việt Nam 
30 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận Tân Bình, T.P. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH LOTHO Việt Nam 
333A đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1056/ TB-SHTT, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-27157  (220) Ngày nộp đơn: 15/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Võ Thanh Tú (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, T.P. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
Bên  được chuyển giao :  
SLAUR CHAUVET SAS 
192 Rue de la VallÐe, 76600 Le Havre, France  

 

 
b- Thông báo kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 967/ TB-SHTT, ngày 28.02.2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-24090  (220) Ngày nộp đơn: 06.11.2009 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Thiếu giấy uỷ nhiệm quyền đại diện của Bên nhận chuyển giao cho Tổ chức đại diện 
SHCN. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 964/ TB-SHTT, ngày 28.02.2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-13552  (220) Ngày nộp đơn: 05.07.2011 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Bên chuyển giao trong Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không thống nhất với 
Chủ đơn trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2011-13552. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 962/ TB-SHTT, ngày 28.02.2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08253  (220) Ngày nộp đơn: 04.05.2011 

Nội dung:  
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1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị xác nhận lại địa chỉ chính xác của Bên nhận chuyển giao. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 959/ TB-SHTT, ngày 28.02.2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-11391  (220) Ngày nộp đơn: 08.06.2009 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Địa chỉ của Bên chuyển giao trong Hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu không thống nhất 
với địa chỉ của Chủ đơn trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2009-11391. 
- Đại diện của Bên chuyển giao trong Hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu (bà Tạ Thị Hằng) 
và trong Biên bản bàn giao nhãn hiệu (bà Nguyễn Thị Hồng) không thống nhất. 
- Con dấu của Bên chuyển giao trong Hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu không thống nhất 
với con dấu trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2009-11391. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 958/ TB-SHTT, ngày 28.02.2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06794  (220) Ngày nộp đơn: 14.04.2011 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Bên chuyển giao trong Thoả thuận chuyển giao đơn (ông Nguyễn Văn Chung) không 
thống nhất với Giấy uỷ quyền (bà Nguyễn Thị Hương Phấn) đính kèm Tờ khai đăng ký 
nhãn hiệu số 4-2011-6794. 
- Địa chỉ của Bên chuyển giao trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu không thống nhất với địa 
chỉ trong Thoả thuận chuyển giao đơn. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 953/ TB-SHTT, ngày 28.02.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-25713  (220) Ngày nộp đơn: 06.12.2010 
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Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Thiếu giấy uỷ nhiệm quyền đại diện của Bên nhận chuyển giao cho Tổ chức đại diện 
SHCN. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 951/ TB-SHTT, ngày 28.02.2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-13973  (220) Ngày nộp đơn: 09.07.2009 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị Chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy 
chế thẩm định đơn nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày 01/07/2010. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

 

 
c- Thông báo từ chối ghi nhận yêu cầu chuyển giao đơn 
 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1055/ TB-SHTT, ngày 29.02.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-18814  (220) Ngày nộp đơn: 08.09.2010 

Nội dung: 
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
- Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời 
gian quy định  
2. Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi 
nhận. 
3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định. 
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đính chính 
  
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2008-02537, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 258 tập A ngày 25 tháng 09 năm 2009. 
Nội dung đính chính: Bổ xung ngày yêu cầu thẩm định nội dung trong công bố số 20757: 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04/09/2009 
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